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AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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Phần I 

 
đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 

 
 
 
(11) 29243 
(21) 1-2009-02864 (51) 7 A23L 1/10, 2/52, 1/00, 1/164, A23P 

1/12 
(22) 08.10.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2009/059916 08.10.2009 (87) WO 2010/053651 14.05.2010 
(30) 12/264,404      04.11.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2009 
(71) THE QUAKER OATS COMPANY  (US) 

555 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60661, United States of America 
(72) CHATEL, Robert (US), CHUNG, Yongsoo  (KR), FRENCH, Justin (US) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Phương pháp sản xuất bột yến mạch hoặc lúa mạch hoà tan 

được, phương pháp chuẩn bị đồ uống có chứa bột yến mạch 
hoặc lúa mạch hoà tan được, đồ uống được chuẩn bị bằng 
phương pháp này và phương pháp chuẩn bị thực phẩm có chứa 
bột yến mạch hoặc lúa mạch hoà tan được 

  (57)     Sáng chế này đề cập đến phương pháp sản xuất bột yến mạch hoặc lúa mạch hoà tan 
được trong một bước có sử dụng quy trình ép đùn (nấu liên tục) để đextrin hoá và 
gelatin hoá bột lúa mạch và yến mạch. Sáng chế này cũng đề cập đến phương pháp 
chuẩn bị đồ uống có chứa yến mạch hoặc lúa mạch hoà tan được, và đồ uống được 
chuẩn bị bằng phương pháp này. Sáng chế này còn đề cập đến phương pháp chuẩn bị 
thực phẩm có chứa bột yến mạch hòa tan được.  
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(11) 29244 
(21) 1-2009-02865 (51) 7 A23L 1/10, 2/52, 1/00, 1/164, A23P 

1/12, A23L 1/105 
(22) 08.10.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2009/060016  08.10.2009 (87) WO 2010/053653 14.05.2010 
(30) 11/264,399       04.11.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2009 
(71) THE QUAKER OATS COMPANY  (US) 

555 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60661, United States of America 
(72) CHATEL, Robert (US), CHUNG, Yongsoo  (KR), FRENCH, Justin  (US) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Phương pháp sản xuất bột yến mạch hoặc lúa mạch hoà tan 

được, phương pháp chuẩn bị đồ uống có chứa bột yến mạch 
hoặc lúa mạch hoà tan được, đồ uống được chuẩn bị bằng 
phương pháp này và phương pháp chuẩn bị thực phẩm có chứa 
bột yến mạch hoặc lúa mạch hoà tan được 

  (57)    Sáng chế này đề cập đến phương pháp sản xuất bột yến mạch hoặc lúa mạch hòa tan 
được bằng cách sử dụng enzym để xử lý sơ bộ bột yến mạch hoặc lúa mạch trước quy 
trình ép đùn (nấu liên tục). Sáng chế này cũng đề cập đến phương pháp chuẩn bị đồ 
uống có chứa bột yến mạch hoặc lúa mạch hòa tan được, và đồ uống được chuẩn bị bằng 
phương pháp này. Sáng chế này cũng đề cập đến phương pháp chuẩn bị thực phẩm có 
chứa bột yến mạch hoặc lúa mạch hòa tan được.  
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(11) 29245 
(21) 1-2009-02882 (51) 7 B07C 5/342 
(22) 10.11.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/KR2009/006574   10.11.2009 (87) WO2010/140744 12.09.2010 
(30) 10-2009-0049458         04.06.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.12.2009 
(71) IDEAL SYSTEM CO.,LTD.   (KR) 

358-14, Galsan-dong, Dalseo-gu, Daegu, Republic of Korea  
(72) CHOI, Byung Joon  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị phân loại màu dùng cho đối tượng dạng lá 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị phân loại màu dùng cho các đối tượng dạng lá để phân loại 
hữu hiệu và nhanh chóng các đối tượng dạng lá, chẳng hạn lá chè xanh, lá chè đen, cánh 
hoa cúc, và lá chè thảo mộc, có trọng lượng riêng thấp và có thay đổi đáng kể về kích 
thước và màu sắc. Trong thiết bị theo sáng chế, buồng phản xạ để truyền và phản xạ ánh 
sáng được xác định theo chiều dọc bên trong một khung, buồng phản xạ xác định bên 
trong mặt phản xạ hình trụ, và các nguồn ánh sáng có dạng các mảng LED (điot phát 
sáng) được lắp ở mặt trên và mặt dưới của buồng phản xạ. Ngoài ra, buồng phản xạ có 
một tấm kính trong suốt để trượt các đối tượng dạng lá và khe để cho phép camêra CCD 
(thiết bị ghép điện tích) có thể chụp ảnh của các đối tượng dạng lá trượt trên tấm kính. 
Đầu phun được lắp vào khung để loại bỏ nhanh chóng các đối tượng dạng lá có khuyết 
tật nhờ tác dụng phun của không khí áp lực cao.  
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(11) 29246 
(21) 1-2010-00545 (51) 7 A61K  39/395, C07K  16/22 
(22) 08.08.2008 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2008/072561 08.08.2008 (87) WO/2009/023540 19.02.2009 
(30) 60/964,224 10.08.2007 US 

60/994,526 20.09.2007 US 
61/062,860 28.01.2008 US 
61/079,259 09.07.2008 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.02.2011 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

777 Old Saw Mill River Road, Tanytown, NY 10591, USA 
(72) MACDONALD, Lynn (US), TORRES, Richard (US), MORRA, Marc, R. (US), 

MARTIN, Joel, H. (US), REINHARDT, Joel, C. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể người có ái lực cao với yếu tố sinh trưởng thần 

kinh của người 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể người hoặc đoạn liên kết với kháng nguyên của kháng 

thể liên kết đặc hiệu với yếu tố sinh trưởng thần kinh (NGF) của người với KD bằng 5pM 
hoặc thấp hơn, không phản ứng chéo với neurotrophin-3 (NT-3), và liên kết với NGF của 
người với KD cao gấp từ 2 đến 10 lần so với kháng thề hoặc đoạn của nó liên kết với 
NGF của chuột cống và NGF của chuột nhắt. Các kháng thể này là hữu ích để điều trị 
chứng đau, bao gồm chứng viêm đau, chứng đau do vết rạch hậu phẫu, chứng đau dây 
thần kinh, chứng đau gãy xương, chứng đau gãy xương do loãng xương, chứng đau dây 
thần kinh hậu ecpet, bệnh viêm xương khớp, bệnh viêm khớp dạng thấp, chứng đau do 
ung thư, chứng đau do bỏng, chứng đau khớp đo bệnh gót cũng như các bệnh như 
carxinom tế bào gan, bệnh ung thư vú và bệnh xơ gan.  
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(11) 29247 
(21) 1-2010-00844 (51) 7 G06F  13/362 
(22) 06.04.2010 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.04.2010 
(71) Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Hồng (VN) 
(54) Mạch chia hai phần tử bất kỳ thuộc trường Galois nhị phân 

GF(2") 
  (57)    Sáng chế đưa ra cấu trúc mạch chia của phần tử bất kỳ thứ nhất (A) cho phần tử bất kì 

thứ hai (B) trong trường Galois nhị phân GF (2n), n > 1, với mỗi phần tử được biểu diễn 
bằng n bit nhị phân, gồm các thành phần sau: mạch nhân α thứ nhất (1) thực hiện nhân 
giá trị hiện thời của phần tử thứ nhất (A) với giá trị α trong trường GF (2n), với n > 1; 
mạch nhân α thứ hai (2) thực hiện nhân giá trị hiện thời của phần tử thứ hai (B) với giá 
trị α trong trường GF (2n), với n > 1; mạch chọn tín hiệu thứ nhất (3) thực hiện chọn tín 
hiệu vào cho mạch nhân α thứ nhất là kết quả trước đó của chính nó hay là giá trị ngõ 
vào A của mạch chia; mạch chọn tín hiệu thứ hai (4) thực hiện chọn tín hiệu vào cho 
mạch nhân α thứ hai là kết quả trước đó của chính nó hay là giá trị ngõ vào B của mạch 
chia; mạch so sánh (5) so sánh ngõ ra của mạch chọn tín hiệu thứ hai với giá trị 1 trong 
GF (2n), với n > 1; thanh ghi (6) chốt kết quả của phép chia tìm được.  
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(11) 29248 
(21) 1-2010-01738 (51) 7 A23L 1/0562, 1/015 
(22) 27.07.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2009/051827  27.07.2009 (87) WO 2011/014155 03.02.2011 
(30) PCT/US2009/051827     27.07.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.07.2010 
(71) 1. NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY   (TW) 

No.1, Ta-Hsueh Road, Tainan City, Taiwan 
2. LIFE FUSION, LLC.   (US) 
41981 Lockwood CT., Fremont, California 94539, U.S.A. 

(72) Lynn L.H. HUANG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp điều chế collagen có độ tinh khiết cao 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế collagen bằng cách tạo ra chất nền collagen 
trước rồi sau đó điều chế collagen từ chất nền.  
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(11) 29249 
(21) 1-2010-01739 (51) 7 A61L 27/56, 27/50, 27/60, 27/40 
(22) 27.07.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2009/051824    27.07.2009 (87) WO 2011/01415 03.02.2011 
(30) PCT/US2009/051824       27.07.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.07.2010 
(71) 1. NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY   (TW) 

No.1, Ta-Hsueh Road, Tainan City, Taiwan 
2. LIFE FUSION, LLC.   (US) 
41981 Lockwood CT., Fremont, California 94539, U.S.A. 

(72) Lynn L.H. HUANG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp điều chế chất nền colagen xốp và chất nền 

colagen thu được bởi phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế chất nền colagen xốp trực tiếp từ các mô liên 

kết sử dụng dung dịch có tính axit về cơ bản không chứa muối và chất nền colagen thu 
được bởi phương pháp này.  
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(11) 29250 
(21) 1-2010-01979 (51) 7 H04L  9/32, H04W  12/06,  4/12 
(22) 31.12.2008 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/IB2008/055601   31.12.2008 (87) WO/2009/087544 16.07.2009 
(30) 60/018,440   31.12.2007 US 

12/346,822   30.12.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2010 
(71) TRAN, Nguyen   (VN) 

37/15 đường Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) TRAN, Nguyen   (VN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp, hệ thống, thiết bị di động và máy chủ để truyền 

thông tin an toàn 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp, hệ thống, thiết bị di động và máy chủ để truyền thông 

thông tin an toàn. Trong đó, máy tính cho phép chứng nhận, chứng thực, ví dụ, thương 
mại điện tử với các thiết bị không dây và di động. Phương pháp theo sáng chế xác thực 
hoạt động cung cấp dễ dàng bằng cách tự động nhúng một mã truyền một lần để thông 
báo mà không có đầu vào người gửi. Một khoá một lần cũng có thể được sử dụng để mã 
hóa các tin nhắn, và còn cung cấp bảo mật truyền. Ngoài ra, thông tin nhạy cảm và bộ 
tạo mã truyền một lần được sắp xếp trước và được lưu trữ ở cả hai người gửi và các thiết 
bị thu, tránh thông tin chứa trong môi trường truyền dẫn không dây.  
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(11) 29251 
(21) 1-2010-02495 (51) 7 C08K  5/098, C08L  55/02,  69/00 
(22) 16.03.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/EP2009/001896 16.03.2009 (87) WO2009/118114 01.10.2009 
(30) 10 2008 015 407.5       22.03.2008 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2011 
(71) BAYER MATERIALSCIENCE AG  (DE) 

51368 Leverkusen, Germany 
(72) AVTOMONOV, Evgeny (DE), SEIDEL, Andreas (DE), ECKEL, Thomas  (DE), 

EICHENAUER, Herbert (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm polycacbonat, quy trình điều chế chế phẩm này và 

các sản phẩm có liên quan 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các chế phẩm polycacbonat chứa A) polycacbonat thơm và/hoặc 

polyeste cacbonat thơm với lượng nằm trong khoảng từ 10 đến 99 phần trọng lượng, trên 
cơ sở tổng các thành phần A+B+C, B) polyme ghép được cải biến cao su với lượng nằm 
trong khoảng từ 1 đến 35 phần trọng lượng, trên cơ sở tổng các thành phần A+B+C, 
polyme ghép này bao gồm B.1, ít nhất một monome vinyl với lượng nằm trong khoảng 
từ 5 đến 95% trọng lượng, và B.2, một hoặc nhiều bazơ ghép có nhiệt độ chuyển pha 
thủy tinh <10oC với lượng nằm trong khoảng từ 95 đến 5% trọng lượng, C) (co)polyme 
vinyl và/hoặc polyalkylen tereptalat với lượng nằm trong khoảng từ 0 đến 40 phần trọng 
lượng, trên cơ sở tổng các thành phần A+B+C, D) chất chịu lửa chứa phospho với lượng 
nằm trong khoảng từ 0 đến 50 phần trọng lượng, trên cơ sở tổng các thành phần A+B+C, 
E) các chất phụ gia có tính axit với lượng nằm trong khoảng từ 0 đến 1,0 phần trọng 
lượng, trên cơ sở tổng các thành phần A+B+C, và F) các chất phụ gia với lượng nằm 
trong khoảng từ 0 đến 50 phần trọng lượng, trên cơ sở tổng các thành phần A+B+C, 
trong đó có thể thu được thành phần B bằng phản ứng giữa thành phần B.1 và bazơ ghép 
B.2 bằng quy trình trùng hợp nhũ tương, với điều kiện là, đối với các chế phẩm không 
chứa các thành phần D) và E), chất phân tán polyme ghép sau khi sấy phun hoặc kết tủa 
có độ pH nhỏ hơn 7, khác biệt ở chỗ, trong phản ứng ghép, ít nhất một chất nhũ hóa 
được chọn từ nhóm gồm muối kiềm, kiềm thổ, amoni và phosphoni của axit béo no có từ 
10 đến 50 nguyên tử cacbon, với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 5 phần trọng lượng 
(trên cơ sở tổng các phần trọng lượng của các monome B.1 và bazơ ghép B.2 được sử 
dụng = 100 phần trọng lượng) được sử dụng, trong đó chất nhũ hóa hoặc các các chất 
nhũ hóa còn lại trong thành phần B, tới các quy trình điều chế các chế phẩm 
polycacbonat này và tới các sản phẩm có liên quan là vật đúc, bán sản phẩm và vật thể 
đúc.  
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(11) 29252 
(21) 1-2010-02554 (51) 7 H02J  9/00 
(22) 27.09.2010 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2010 
(71) ENERAISER TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No: 426, Fumin Rd., Zouying Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) Jli-Kun HUANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mạch bảo vệ và ngăn ngừa dòng ngược dùng cho hệ thống bộ 

nguồn không bị gián đoạn (UPS) 
  (57)     Sáng chế đề cập tới mạch bảo vệ và ngăn ngừa dòng ngược dùng cho hệ thống bộ nguồn 

không bị gián đoạn (UPS) bao gồm mạch chỉnh lưu, mạch tích trữ năng lượng, mạch 
biến đổi, nguồn điện rẽ mạch, ít nhất hai phần tử bảo vệ và ngăn ngừa dòng ngược và cơ 
cấu chuyển mạch nguồn điện. Mạch chỉnh lưu tiếp nhận điện năng từ nguồn điện ngoài, 
chỉnh lưu dòng điện, và đưa ra điện năng đã chỉnh lưu. Mạch tích trữ năng lượng được 
nối với mạch chỉnh lưu để tiếp nhận điện năng đã chỉnh lưu nhằm tích trữ. Mạch biến 
đổi được nối với mạch tích trữ năng lượng và thực hiện biến đổi điện năng. Cơ cấu 
chuyển mạch nguồn điện điều khiển mạch biến đổi hoặc nguồn điện rẽ mạch thực hiện 
cấp điện. Các phần tử bảo vệ và ngăn ngừa dòng ngược được bố trí giữa mạch tích trữ 
năng lượng và mạch biến đồi để ngăn không cho mạch tích trữ năng lượng và các tải bị 
hư hại bởi dòng ngược của nguồn điện rẽ mạch khi nguồn điện rẽ mạch được bật nhầm.  
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(11) 29253 
(21) 1-2010-02628 (51) 7 C12N 1/20 
(22) 30.09.2010 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2010 
(71) SYNGEN BIOTECH CO., LTD.  (TW) 

No. 154, kaiyuan Rd., Sinying City, Tainan County 73055, Taiwan 
(72) YU SHAN WEI (TW), FANG YUN TAI (TW) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Chủng Lactobacillus salivarius M6, chế phẩm diệt khuẩn chứa 

chủng Lactobacillus salivarius M6 và phương pháp điều chế 
chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp dùng dÓ điều chế chế phẩm diệt khuẩn chứa chủng 
Lactobacillus salivarius M6 được phân lập từ đường tiêu hóa của động vật. Chủng này 
được ủ ở nhiệt độ 37oC, và được lưu giữ tại Trung tâm lưu giữ vi sinh vật Trung Quốc với 
số hiệu là CGMCC No. 3505. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chủng Lactobacillus 
salivarius M6 có thể kết hợp với các chất kháng sinh và có thể được bổ sung vào trong 
thức ăn hoặc đồ uống của động vật. Chủng này có thể ức chế quá trình sinh trưởng của 
các mầm bệnh như Escherichia coli, coliorm và Samonella enteria.  
Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm diệt khuẩn chứa chủng Lactobacillus salivarius M6 
có thể kết hợp với các chất kháng sinh có khả năng phòng ngừa và điều trị hữu hiệu các 
bệnh ở người hoặc động vật do các mầm bệnh gây ra và có khả năng làm tăng hoặc duy 
trì lượng các lợi khuẩn đường ruột, từ đó ức chế quá trình sinh trưởng của các mầm bệnh 
này và làm giảm việc sử dụng chất kháng sinh.  
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(11) 29254 
(21) 1-2010-02762 (51) 7 A61G 7/00 
(22) 18.10.2010 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.10.2010 
(75) Nguyễn Thanh Hà  (VN) 

118/2B Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 09, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Giường bệnh chống hoại tử và vệ sinh tại chỗ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến giường bệnh chống hoại tử và vệ sinh tại chỗ, trong đó bộ giát 
giường được thiết kế đặc biệt gồm hai phần đan xen nhau, hai hệ giát giường này có sự 
ăn khớp với nhau và cùng chuyển động quanh một trục sao cho có sự tiếp xúc với người 
nằm một cách luân phiên. Sự chuyển động luân phiên này được điều khiển bởi hệ thống 
môtơ điện và bộ vi xử lý PLC. Cơ cấu này chống hoại tử da do tì đè lâu ngày và do thiếu 
sự thông thoáng nơi tiếp xúc với người bệnh. Giường bệnh theo sáng chế còn có vị trí đặt 
bô được thiết kế hợp lý trên bề mặt giát giường giúp nhân viên phục vụ và người nhà 
bệnh nhân chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn, vệ sinh y tế được cải thiện. 
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(11) 29255 
(21) 1-2010-02766 (51) 7 B23K  1/18 
(22) 18.10.2010 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.10.2010 
(71) CHAO-LIN HUANG  (TW) 

No. 4-12, Tien-Chung Rd., Shi-Hu Chen, ChangHwa Hsien, Taiwan 
(72) CHAO-LIN HUANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp hàn thùng chứa dùng cho thiết bị đun nóng nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp hàn thùng chứa dùng cho thiết bị đun nóng nước bao 
gồm bước chuẩn bị, bước lắp, bước hàn và bước tách. Bước chuẩn bị bao gồm chuẩn bị 
thùng chứa dùng cho thiết bị đun nóng nước và vòng giữ cố định và lắp nắp đậy vào 
phần thân để tạo ra khe hở giữa phần thân và nắp đậy. Bước lắp bao gồm lắp vòng giữ cố 
định trong thùng chứa để làm cho khe hở thẳng hàng với rãnh hàn của vòng chứa cố 
định. Bước hàn bao gồm hàn thùng chứa dọc theo khe hở để tạo ra đường hàn bên trong 
giữa các bề mặt trong của phần thân và nắp đậy và rãnh hàn của vòng giữ cố định và 
đường hàn bên ngoài giữa các bề mặt ngoài của phần thân và nắp đậy. Bước tách bao 
gồm tách vòng giữ cố định khỏi thùng chứa và lấy vòng giữ cố định ra khỏi thùng chứa.  
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(11) 29256 
(21) 1-2010-02775 (51) 7 D06F 73/00 
(22) 19.10.2010 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2010 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ xây dựng Tô 

Minh Châu  (VN) 
3/334 Dương Công Khi, ấp Nhị Tân I, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Tô Mỹ Chu (VN) 
(54) Bàn là công nghiệp 

  (57)    Sáng chế đề xuất bàn là công nghiệp có khả năng khống chế được lượng hơi nóng thừa 
và không cho hơi nóng bốc lên quá cao khỏi mặt bàn, bao gồm : Mặt bàn là (1), thân bàn 
là (2) và đế bàn là (3); trong thân bàn là (2) có một hệ thống hút gió bao gồm: phễu hút 
gió (A) gắn với một đoạn ống nối (B) và nối với mô tơ (C), mô tơ (C) lại liên kết với ống 
xả (D), mặt trước có một bàn đạp (E) dùng để khởi động mô tơ (C).  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
23 

(11) 29257 
(21) 1-2010-02776 (51) 7 A47B 31/00, 31/06 
(22) 19.10.2010 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2010 
(75) Trần Trung Tuyến  (VN) 

Km 24, xóm 1, thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận 

(54) Bàn xếp dành cho phương tiện giao thông 
  (57)     Sáng chế đề xuất bàn xếp dành cho phương tiện giao thông mà người ngồi phía sau có 

thể sử dụng bàn bất kỳ lúc nào và mọi tác động của người ngồi phía trước đến ghế họ 
đang ngồi đều không gây ảnh hưởng cho việc sử dụng bàn của người phía sau. Bàn xếp 
dành cho phương tiện giao thông theo đề xuất bao gồm : mặt bàn (1) được gắn vào giá 
đỡ (6), dưới mặt bàn (1) là hai bộ càng xếp (2) và mỗi bộ càng xếp (2) được liên kết với 
trục dọc của giá đỡ (6) bằng một gối trượt (3); phía trên giá đỡ (6) có hai khớp liên kết 
trên (4) và phía dưới giá đỡ (6) có hai khớp liên kết dưới (5).  
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(11) 29258 
(21) 1-2010-02815 (51) 7 A01G 23/00 
(22) 22.10.2010 (43) 25.04.2012 
(75) Lê Việt Hưng  (VN) 

240/11 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(54) Dao cạo mủ cao su 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dao cạo mủ cao su không cần đưa tay cao khi thao tác, không chạm 

cây khi dao trượt dọc, ít nhất một rãnh có hình đa dạng và có thể tạo hình thẩm mỹ, dao 
này gồm cán (1), thân (2) và ngọn (3) có ít nhất một rãnh (4) lắp lưỡi cạo (5), khác biệt ở 
chỗ, bụng thân (2) nghiêng lên và lệch phải so với bụng cán (1), bụng ngọn (3) song 
song và cao hơn bụng cán (1), ngọn (3) có ít nhất một rãnh (4) dạng hình trụ cần tồn tại 
một vách trống trong khoảng mặt bụng đến mặt đứng ngọn (3) để lắp lưỡi cạo (5) bằng ít 
nhất một ốc vít. Ngàm lắp lưỡi cạo (5) kết hợp với một hoặc nhiều rãnh (4) có thể tạo 
hình thẩm mỹ.  
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(11) 29259 
(21) 1-2010-03064 (51) 7 C07D  239/48, A61K  31/506, A61P  

35/00,  9/00, C07D  401/12,  403/12,  
407/12,  409/12,  413/12,  417/12 

(22) 16.04.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2009/002401 16.04.2009 (87) WO2009/136995 12.11.2009 
(30) 61/045,406 16.04.2008 US 

61/045,499 16.04.2008 US 
61/120,346 05.12.2008 US 
61/120,348 05.12.2008 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2011 
(71) PORTOLA PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

270 E. Grand Avenue, Suite 22, South San Francisco, CA 94080, United States of 
America 

(72) JIA, Zhaozhong, J. (US), VENKATARAMANI, Chandrasekar (IN), HUANG, Wolin 
(US), MEHROTRA, Mukund (US), SONG, Yonghong (US), XU, Qing (CN), BAUER, 
Shawn, M. (US), PANDEY, Anjali (US), KANE, Brian (US), ROSE, Jack, W. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 2,6-điamino-pyrimiđin-5-yl-carboxamit làm chất ức 

chế syk kinaza hoặc jak kinaza 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I-V và các chất tautome hoặc muối , este, và 

tiền dược chất dược dụng của chúng mà là chất ức chế syk kinaza. Sáng chế còn đề cập 
đến các hợp chất trung gian dùng để điều chế các hợp chất này, quy trình điều chế hợp 
chất này, dược phẩm chứa hợp chất này, để ức chế sự kết tụ tiểu cầu, ngăn ngừa hoặc 
điều trị các tình trạng bệnh lý ít nhất một phần do hoạt tính syk kinaza gây ra, như chứng 
huyết khối và u bạch huyết không Hodgkin. Sáng chế còn đề cập đến các phương pháp 
ức chế hoạt tính syk kinaza in vitro.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
26 

(11) 29260 
(21) 1-2010-03065 (51) 7 C07D  239/48, A61K  31/506, A61P  

35/00,  9/00, C07D  401/12,  403/12,  
413/12,  417/12 

(22) 16.04.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2009/002420 16.04.2009 (87) WO2009/145856 03.12.2009 
(30) 61/045,406 16.04.2008 US 

61/045,417 16.04.2008 US 
61/120,344 05.12.2008 US 
61/120,348 05.12.2008 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2011 
(71) PORTOLA PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

270 E. Grand Avenue, Suite 22, South San Francisco, CA 94080, United States of 
America 

(72) BAUER, Shawn, M. (US), JIA, Zhaozhong, J. (US), SONG, Yonghong (US), XU, Qing 
(CN), MEHROTRA, Mukund (US), ROSE, Jack, W. (US), HUANG, Wolin (US), 
VENKATARAMANI, Chandrasekar (IN), PANDEY, Anjali (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 2,6-điamino-pyrimiđin-5-yl-carboxamit làm chất ức 

chế syk kinaza hoặc jak kinaza 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I-II và các chất tautome, muối, hoặc chất 

đồng phân lập thể dược dụng của chúng mà là chất ức chế syk kinaza và/hoặc JAK 
kinaza. Sáng chế cũng đề cập đến các hợp chất trung gian được sử dụng để điều chế hợp 
chất này, quy trình điều chế hợp chất này, dược phẩm chứa hợp chất này để ức chế hoạt 
syk kinaza và/hoặc JAK kinaza, ức chế sự kết tụ tiểu cầu, ngăn ngừa hoặc điều trị nhiều 
tình trạng bệnh lý ít nhất một phần do hoạt tính syk kinaza và/hoặc JAK kinaza gây ra 
như chứng huyết khối và u bạch huyết không Hodgkin. Sáng chế còn đề cập đến các 
phương pháp ức chế hoạt tính syk kinaza và/hoặc JAK kinaza in vitro. 
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(11) 29261 
(21) 1-2010-03302 (51) 7 C12N  15/12,  7/00,  5/00 
(22) 08.05.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/IB2009/051915  08.05.2009 (87) WO 2009/136382 12.11.2009 
(30) 61/051,863 09.05.2008 US 

61/093,416 01.09.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.11.2011 
(71) 1. Abbott gmbh & Co. KG  (DE) 

Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany 
2. ABBOTT LABORATORIES  (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA 

(72) GU, Jijie (US), HSIEH, Chung-ming (US), WU, Zhen (CN), DIGIAMMARINO, 
Enrico L. (US), LUO, Feng (CN), FOX, Gerard B. (US), HARLAN, John E. (US), 
SCHMIDT, Martin (DE), LOEBBERT, Ralf (DE), MUELLER, Reinhold (DE), 
EBERT, Ulrich (DE), NIMMRICH, Volker (DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể liên kết với thụ thể của các sản phẩm cuối của sự 

glycol hóa cải tiến (RAGE) và dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các protein phân lập, đặc biệt là kháng thể đơn dòng, cụ  thể là 

kháng thể được làm tương thích với người, được ghép CDR mà liên kết với protein 
RAGE. Đặc biệt là, các kháng thể này có khả năng ức chế liên kết của RAGE với nhiều 
phối tử của nó. Các kháng thể hoặc các phần của nó đã được mô tả trong sáng chế này là 
hữu ích để điều trị bệnh hoặc rối loạn được đặc trưng bởi hoặc được tạo ra bởi các phối 
tử sinh lý bệnh của RAGE, ví dụ các protein không gấp nếp giống như amyloit β và các 
sản phẩm cuối của sự glycol hoá cải tiến.  
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(11) 29262 
(21) 1-2011-00030 (51) 7 C07H 19/20, A61K 31/7076, A61P 

31/18 
(22) 07.07.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2009/049838  07.07.2009 (87) WO2010/005986 14.01.2010 
(30) 61/078,989       08.07.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2011 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 
(72) GRAETZ, Benjamin, R. (US), POLNIASZEK, Richard, P. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Muối của các hợp chất ức chế HIV và dược phẩm chứa muối này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các muối của các hợp chất kháng virut, các dược phẩm chứa các 
muối đó, các phương pháp điều trị, bao gồm sử dụng các muối đó, cũng như các quy 
trình và các chất trung gian có thể sử dụng để điều chế các muối đó.  
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(11) 29263 
(21) 1-2011-00285 (51) 7 A61K  47/34,  8/368,  8/44,  8/49,  

8/67,  8/84,  9/08,  31/195,  31/375,  
31/60,  47/22, A61P  17/16, A61Q  
17/04,  19/00 

(22) 01.07.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2009/062036     01.07.2009 (87) WO 2010/001926 07.01.2010 
(30) 2008-172922     02.07.2008 JP 

2008-172924     02.07.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2011 
(71) SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, Japan 
(72) TESHIGAWARA Takashi (JP), MIYAHARA Reiji (JP), OCHIAI Masatoshi (JP), 

OKA Takashi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm chứa nước bao gồm chất hấp thụ tia cực tím và 

sterol thực vật hoặc phytostanol được bổ sung 
polyoxyetylen và phương pháp làm ổn định thành phần hoà 
tan trong nước trong chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa nước bao gồm chất hấp thụ tia cực tím và sterol thực 
vật hoặc phytostanol được bổ sung polyoxyetylen, cụ thể là chế phẩm chứa các thành 
phần từ (1) đến (3) sau đây và có thể chứa thuốc hoà tan trong nước và/hoặc thuốc 
nhuộm hoà tan trong nước : (1) hợp chất bổ sung polyoxyetylen có công thức 
HO(CH2CH2O)n-R (I), trong đó R thể hiện gốc sterol thực vật hoặc gốc phytostanol, và n 
là chỉ số nằm trong khoảng từ 5 đến 100, (2) chất hấp thụ tia UV ít hoà tan trong nước 
và (3) nước. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp làm ổn định thành phần hoà tan trong 
nước trong chế phẩm chứa nước này.  
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(11) 29264 
(21) 1-2011-00291 (51) 7 B29C 47/04, 47/26, F16L 9/133 
(22) 28.01.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 10-2010-0096178     04.10.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.01.2011 
(71) MS KOREA CO., LTD.  (KR) 

208-3, Saengcheol-Ri, Saengnim-Myeon, Gimhae-Si, Gyeongsangnam-Do 621-823 
R.O. Korea 

(72) HAN, Won-Deuk (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) ống đa thành phần và phương pháp sản xuất ống này 

  (57)    Sáng chế đề xuất ống đa thành phần có cấu trúc ba lớp bao gồm ống bên trong, ống bên 
ngoài và ống ở giữa được đặt giữa hai ống trên, ống này được sản xuất bằng các bước 
bao gồm: tạo ra hỗn hợp sợi thủy tinh gồm copolyme của etylen-propylen với lượng nằm 
trong khoảng từ 60 đến 80 phần trăm trọng lượng, sợi thủy tinh với lượng nằm trong 
khoảng từ 15 đến 35 phần trăm trọng lượng và nhựa kết dính với lượng nằm trong 
khoảng từ 3 đến 8 phần trăm trọng lượng sử dụng máy ép đùn hai trục vít; nạp hỗn hợp 
sợi thủy tinh vào phễu thứ hai của máy ép đùn ống; nạp copolyme của etylen-propylen 
vào phễu thứ nhất và phễu thứ ba của máy ép đùn ống; ép đùn copolyme của etylen-
propylen đã nạp vào phễu thứ nhất và phễu thứ ba để tạo ra ống bên trong và ống bên 
ngoài; ép đùn hỗn hợp sợi thủy tinh được nạp vào phễu thứ hai để tạo ra ống ở giữa đồng 
thời với ống bên trong và ống bên ngoài sao cho ống ở giữa được đặt giữa ống bên trong 
và ống bên ngoài; ép đùn liền khối ống bên trong, ống ở giữa và ống bên ngoài để tạo ra 
ống đa thành phần; và làm mát, kéo và cắt ống đa thành phần.  
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(11) 29265 
(21) 1-2011-00347 (51) 7 H01H  71/10,  71/58,  71/62 
(22) 17.03.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/CN2009/070833 17.03.2009 (87) WO2010/000144 07.01.2010 
(30) 200810048307.3 04.07.2008 CN 

200810146079.3 07.08.2008 CN 
200810048848.6 18.08.2008 CN 
200910060727.8 12.02.2009 CN 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.01.2012 
(71) 1. HUBEI SHENGJIA WIRING CO., LTD.  (CN) 

No. 6, Jiangxing Road, Hankou Wuhan, Hubei 430023, China 
2. WAN, Jiasheng  (CN) 
No. 6, Jiangxing Road, Hankou, Wuhan, 430023 China 

(72) WAN, Jiasheng (CN), WANG, Zhiqiang (CN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị ngắt mạch điện có chức năng tự khoá đóng mạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị ngắt mạch điện có chức năng tự khóa đóng mạch, trong đó 
cơ cấu tự khóa đóng mạch được bố trí ở bên trong. Cơ cấu tự khóa đóng mạch bao gồm 
cơ cấu tự khóa và cơ cấu thiết lập lại. Thiết bị ngắt mạch điện không thể tự đóng mạch 
một cách trực tiếp khi ngắt mạch để chỉ ra sự cố ngắn mạch cho người vận hành.  
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(11) 29266 
(21) 1-2011-00355 (51) 7 C07K  16/00 
(22) 27.07.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/IB2009/006616     27.07.2009 (87) WO 2010/010466 28.01.2010 
(30) 61/083,838 25.07.2008 US 

61/181,582 27.05.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.01.2012 
(71) INSTITUTE FOR RESEARCH IN BIOMEDICINE  (CH) 

Via Vela 6, CH-6500 Bellinzona 
(72) LANZAVECCHIA, Antonio (CH) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Kháng thể trung hòa virut cúm A và dược phẩm chứa kháng 

thể này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các kháng thể, và các đoạn liên kết kháng nguyên của nó, mà liên 

kết với ngưng kết tố hồng cầu và trung hòa kiểu phụ nhóm 1 và kiều phụ nhóm 2 của 
virut cúm A. Sáng chế cũng đề cập đến các axit nucleic mà mã hóa cho các tế bào B 
không chết và các tế bào huyết tương đơn nuôi cấy tạo ra, và đề cập đến các epitop mà 
liên kết với các kháng thể và các đoạn kháng thể như vậy. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến 
việc sử dụng của các kháng thể, các đoạn kháng thể, và các epitop này trong các phương 
pháp sàng lọc cũng như trong chẩn đoán, điều trị và ngăn ngừa lây nhiễm virut cúm A.  
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(11) 29267 
(21) 1-2011-00356 (51) 7 C07K  16/00,  16/10,  16/12, C12N  

5/0781 
(22) 27.07.2009 (43) 25.04.2012 
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Via Vela 6, CH-6500 Bellinzona 
(72) LANZAVECCHIA, Antonio (CH) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Kháng thể trung hoà virut cúm A và dược phẩm chứa kháng 

thể này 
(57)  Sáng chế đề cập đến các kháng thể và các đoạn liên kết kháng nguyên của chúng có tác 

dụng liên kết với ngưng kết tố hồng cầu và trung hòa tình trạng lây nhiễm ít nhất hai 
phân nhóm khác nhau thuộc nhóm 1 hoặc ít nhất hai phân nhóm khác nhau thuộc nhóm 
2 của virut cúm A. Sáng chế còn đề cập đến các axit nucleic có tác dụng mã hóa, các tế 
bào B được tạo sinh sản vô hạn định và tương bào đơn đã được nuôi cấy có khả năng sinh 
sản, và đến các epitop có tác dụng liên kết vào các kháng thể và các đoạn kháng thể này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể kháng CD37, dược phẩm và phương pháp tạo ra 

kháng thể này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các kháng thể kháng CD37 ở dạng khảm và được nhân hóa và các 

dược phẩm chứa chúng. Các dược phẩm này hữu dụng dùng để điều trị các khối u ác tính 
tế bào B và bệnh tự miễn và viêm liên quan đến tế bào B trong bệnh lý của chúng.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
35 

(11) 29269 
(21) 1-2011-00377 (51) 7 C01B  31/36,  33/025,  33/12 
(22) 04.08.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/EP2009/060068 04.08.2009 (87) WO2010/020535 25.02.2010 
(30) 10 2008 041 334.8      19.08.2008 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2012 
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Rellinghauser Strasse, 1-11 45128 Essen, Germany 
(72) LANG, Jurgen Erwin (DE), RAULEDER, Hartwig (DE), MUH, Ekkehard (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất silic, hỗn hợp và kit thích hợp để sử dụng 

cho quy trình này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất silic bằng cách chuyển hoá silic oxit ở nhiệt độ 

cao, trong đó silic cacbua và, tuỳ ý, nguồn cacbon thứ hai được bổ sung vào hỗn hợp 
phản ứng. Sáng chế còn đề cập đến hỗn hợp và kit để sử dụng trong quy trình theo sáng chế.  
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(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Bộ giảm xóc sử dụng áp suất không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giảm xóc sử dụng áp suất không khí, là bộ giảm xóc sử dụng áp 
suất không khí để đỡ trọng lượng của phương tiện giao thông. Bộ giảm xóc theo sáng 
chế bao gồm cơ cấu giảm xóc, là một xi lanh được nạp dầu thủy lực và không khi cao áp 
và cụm điều chỉnh áp suất không khí. Trong quá trình sử dụng, pittông ép lên không khí 
ở phía trong xi lanh. Độ mềm và độ cứng của bộ giảm xóc điều chỉnh được bằng cách sử 
dụng cơ cấu điều chỉnh. Bộ giảm xóc theo sáng chế sử dụng áp suất không khí để đỡ 
trọng lượng của phương tiện giao thông thay cho việc sử dụng lò xo. Bằng cách điều 
chỉnh áp suất không khí ở trong xi lanh, độ mềm và độ cứng của bộ giảm xóc có thể 
được điều chỉnh. Ngoài ra, bộ giảm xóc này có thể được sử dụng kết hợp với cơ cấu 
giảm xóc.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
37 

(11) 29271 
(21) 1-2011-00472 (51) 7 B29D  99/00, F16C  13/00 
(22) 26.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/058924   26.05.2010 (87) WO 2011/013439 03.02.2011 
(30) 2009-176486      29.07.2009 JP 
(71) CHIBA MACHINE INDUSTRY CORPORATION  (JP) 

155-26 Toyofuta, Kashiwa-shi, Chiba, 2770872, Japan 
(72) SUMIYOSHI, Koji (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Trục cán dạng ống lồng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến trục cán dạng ống lồng bao gồm ống lồng kim loại (5) được lắp khít 
bên ngoài trục cán bằng cao su (4), phủ bề mặt của phần lõi trục (2), và có thể được gia 
nhiệt hoặc làm mát một cách hiệu quả nhờ có đường dẫn (P) được tạo giữa ống trong 
bằng kim loại (2a) của trục cán và ống ngoài bằng kim loại (2b) của trục cán để cho môi 
trường mang nhiệt chảy qua. Trục cán dạng ống lồng còn có vật liệu dẫn nhiệt (6) được 
pha trộn vào trục cán bằng cao su (4), sao cho trục cán bằng cao su có tính dẫn nhiệt tốt 
và bề mặt của ống lồng có thể được gia nhiệt hoặc làm mát nhanh và hiệu quả, do đó 
ngăn vật liệu được tạo hình dính vào trục cán.  
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(54) Phương pháp phát hiện in vitro vi khuẩn gây bệnh bằng cách 

sử dụng chất nền đối với beta-lactamaza của vi khuẩn và 
chất nền để sử dụng trong phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp chụp ảnh để phát hiện, chấn đoán và chụp ảnh vi khuẩn 
gây bệnh hoặc tình trạng bệnh có liên quan đến chúng bằng cách sử dụng chất phát hiện 
huỳnh quang, phát quang hoặc phát nhiệt lượng, ví dụ, chất nền phát huỳnh quang đối 
với enzym vi khuẩn, luxiferin khung và protein huỳnh quang, luxiferaza và enzym đã 
được biểu hiện bằng vi khuẩn tái tổ hợp. Tín hiệu phát ra bởi chất phát hiện huỳnh 
quang, phát quang hoặc phát nhiệt lượng trong điều kiện có mặt vi khuẩn được so với 
mẫu đối chứng đề phát hiện và định vị vi khuẩn gây bệnh. Sáng chế còn đề xuất pháp 
sàng lọc chất trị liệu để điều trị tình trạng bệnh bằng cách xác định sự phát huỳnh quang 
hoặc phát quang phát ra từ chất phát hiện trong điều kiện có hoặc không có chất trị liệu 
tiềm năng. Ngoài ra, phương pháp pháp hiện vi khuẩn gây bệnh bằng cách chụp ảnh PET 
hoặc SPECT sử dụng chất nền phát positron hoặc phát tia gamma đối với beta-lactamaza 
hoặc enzym hoặc protein khác của vi khuẩn gây bệnh. Sáng chế cũng đề xuất chất nền 
phát huỳnh quang CNIR-7 hoặc CNIR7-TAT hoặc chất nền đã được đánh dấu. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế chế phẩm vi khuẩn, chế phẩm vi khuẩn thu 

được từ quy trình này, thức ăn hoặc thực phẩm và bộ kít bao 
gồm chế phẩm vi khuẩn này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm vi khuẩn có thời hạn sử dụng dài lâu và quy trình sản xuất 
chế phẩm này. Sáng chế còn đề cập đến các thực phẩm chứa chế phẩm vi khuẩn này.  
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(54) Quy trình nhiệt phân hyđrat cacbon ở quy mô công nghiệp, 

sản phẩm nhiệt phân thu được bởi quy trình này và quy trình 
điều chế silic 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình nhiệt phân hyđrat cacbon ở nhiệt độ cao cùng với việc bổ 
sung silic oxit ở quy mô công nghiệp. Sáng chế cũng đề cập đến sản phẩm nhiệt phân 
thu được bởi quy trình này và việc sản phẩm nhiệt phân được dùng làm chất khử để sản 
xuất silic pin mặt trời từ axit silixic và cacbon ở nhiệt độ cao.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Kháng thể đơn dòng phân lập được liên kết đặc hiệu với 

protein bổ thể C5  
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng phân lập được liên kết đặc hiệu với protein bổ 

thể C5 và dược phẩm chứa chúng. Sáng chế cũng đề cập đến axit nucleic chứa trình tự 
nucleotit mã hoá kháng thể này, vectơ chứa axit nucleic này và tế bào chủ chứa axit 
nucleic này. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và hệ thống xác định sự tăng trưởng của cây 

trồng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xác định tăng trưởng cây trồng mà khó bị ảnh hưởng bởi 

điều kiện thời tiết và không cần tiến hành đo hoặc dò mặt đất. Phương pháp bao gồm các 
bước: (S1) chiếu chum xung laze lên trên cành và lá của cây trồng từ điểm chiếu bên 
trên cành và lá của cây trồng, (S2) nhận các xung laze được phản xạ bởi cành và lá của 
cây trồng hoặc mặt đất ở điểm nhận ánh sáng, (S3) nhận dữ liệu đám mây điểm ba chiều 
của cành và lá của cây trồng bao gồm khoảng cách từ điểm chiếu đến điểm phản xạ 
bằng cách đo thời điểm truyền từ khi chiếu đến khi nhận xung laze, (S4) tính toán vị trí 
tán cây gồm cành và lá của cây trồng dựa trên dữ liệu đám mây điểm ba chiều, (S5) từ vị 
trí tán cây và dữ liệu đám mây điểm ba chiều tính toán độ sâu tới của xung laze, và (S6) 
từ độ sâu tới của xung laze và tỷ lệ tới của xung laze ước tính tỷ lệ bao phủ thực vật.  
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(54) Bộ rung tuyến tính 

  (57)    Sáng chế đề xuất bộ rung tuyến tính theo các phương án thực hiện sáng chế, bao gồm: 
khối định vị cung cấp không gian bên trong có kích cỡ đã được định trước, nhiều nam 
châm được bố trí trong không gian bên trong của khối định vị và được đặt để có các cực 
giống nhau hướng về phía nhau để tạo ra lực từ; khối rung được bố trí hướng về phía các 
nam châm và bao gồm cuộn dây tạo ra lực điện từ nhờ sự tương tác với các nam châm và 
vật thể khối rung; và chi tiết đàn hồi được gắn với khối định vị và khối rung để cung cấp 
lực đàn hồi.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất dùng làm thuốc nhuộm axit và quy trình điều chế 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I)  
 

  
 

và quy trình điều chế chúng. Các hợp chất theo sáng chế là hữu dụng để nhuộm và/hoặc 
in mặt nền hữu cơ.  
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(72) ASPLUND, Matthew, C. (US), DAVIS, Robert, C. (US), HANSEN, Douglas, P. (US), 
LINFORD, Matthew, R. (US), LUNT, Barry, M. (US), NIEDERHAUSER, Travis, L. 
(US), PERKINS, Raymond, T. (US), WORTHINGTON, Mark, O. (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương tiện thông tin quang học chứa lớp cacbon và lớp kim 

loại và phương pháp chế tạo phương tiện này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương tiện thông tin quang học chứa lớp vật liệu kim loại và 

lớp vật liệu cacbon. Việc sắp xếp lớp vật liệu kim loại và lớp vật liệu cacbon nhằm làm 
giảm hoặc loại trừ các trở ngại cố liên quan với sự oxi hoá và sự tạo ra đường gờ trong 
quá trình ghi dữ liệu lên các phương tiện đó.  
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(72) Hironori NAKAE (JP), Kazuhiro ANDO (JP), Kunihiko SAKAIBARA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp truyền thông 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông để cải thiện chất lượng truyền thông của 
truyền phát nhiều. Phần lưu trữ bảng nhóm lưu giữ bảng nhóm theo đó các vị trí thứ tự 
trả lại Ack chỉ báo các thứ tự ưu tiên của các đầu cuối thu, mỗi đầu cuối thu, mỗi đầu 
cuối thu này trả lại Ack, và các địa chỉ của các đầu cuối thu được thiết lập. Phần tạo 
khung trong báo vị trí thứ tự trả lại Ack thông báo cho mỗi đầu cuối thu về vị trí thứ tự 
trả lại Ack tương ứng dựa trên bảng nhóm. Phần xác định thông tin cho phép trả lại Ack 
tham chiếu đến bảng nhóm, xác định số lượng đầu cuối thu, đầu cuối này được phép trả 
lại Ack, và tạo thông tin cho phép trả lại Ack theo đó thông tin về các đầu cuối thu, các 
đầu cuối này được phép trả Ack được thiết lập, dựa trên số lượng đã định của các đầu 
cuối thu. Phần tạo phát nhiều tạo ra phát nhiều chứa thông tin cho phép trả lại Ack và dữ 
liệu truyền. 
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(54) Thiết bị ghi, phương pháp ghi, phương tiện ghi, thiết bị tái tạo 

và phương pháp tái tạo 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp ghi/tái tạo, thiết bị ghi/tái tạo và phương tiện ghi. 

Trong kỹ thuật thông thường, trên đĩa lai, không có phương pháp phân biệt chương trình 
được ghi trên lớp RE bởi ứng dụng trên lớp ROM với chương trình được ghi trên lớp RE 
bởi thiết bị sử dụng. Sáng chế giải quyết nhược điểm như được mô tả ở trên bằng cách 
tách danh mục mà trong đó ứng dụng trên lớp ROM thực hiện thao tác ghi khỏi danh 
mục mà trong đó thiết bị sử dụng thực hiện thao ghi, và giữ lại thông tin cho biết đối 
tượng mà đã thực hiện thao tác ghi.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị ghi, phương pháp ghi, phương tiện ghi thông tin, và 

thiết bị tái tạo, phương pháp tái tạo thông tin 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp ghi/tái tạo, thiết bị ghi/tái tạo và phương tiện ghi. 

Trong kỹ thuật thông thường, trên đĩa lai, không có phương pháp phân biệt chương trình 
được ghi trên lớp RE bởi ứng dụng trên lớp ROM với chương trình được ghi trên lớp RE 
bởi thiết bị sử dụng. Sáng chế giải quyết nhược điểm như được mô tả ở trên bằng cách 
tách danh mục mà trong đó ứng dụng trên lớp ROM thực hiện thao tác ghi khỏi danh 
mục mà trong đó thiết bị sử dụng thực hiện thao ghi, và giữ lại thông tin cho biết đối 
tượng mà đã thực hiện thao tác ghi.  
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(72) LANZAVECCHIA, Antonio (CH), JARROSSAY. David (CH) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp sản xuất kháng thể từ tế bào plasma và kháng 

thể được sản xuất bằng phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất kháng thể, bao gồm cả kháng thể đơn dòng, 

phương pháp này bao gồm bước nuôi cấy một lượng hữu hạn tế bào plasma. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp nhận diện kháng thể bằng cách phân tích kháng thể được 
tạo ra bằng cách nuôi cấy tế bào plasma này để xác định chức năng, tính đặc hiệu liên 
kết, tính đặc hiệu epitop và/hoặc khả năng trung hòa độc tố hoặc mầm bệnh của chúng. 
Sáng chế cũng đề cập đến kháng thể và đoạn liên kết với kháng nguyên của chúng được 
sản xuất bởi phương pháp theo sáng chế cũng như các phương pháp sử dụng kháng thể 
và các mảnh kháng thể này.  
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(54) Quy trình và thiết bị chế biến thuốc lá 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình chế biến thuốc lá, trong đó, nguyên liệu thuốc lá được sơ 
chế qua ít nhất một quy trình ép đùn bao gồm các bước nén nguyên liệu nhờ sự gia tăng 
áp suất và nhiệt độ và xử lý cơ học và sấy khô nguyên liệu nhanh ở của xả của máy ép 
đùn, trong đó, nguyên liệu thuốc lá gồm có nguyên liệu lá thuốc lá ép mỏng. Sáng chế 
cũng đề cập đến thiết bị chế biến thuốc lá bao gồm băng chuyền định lượng (2) và máy 
ép đùn (3) nén nguyên liệu thuốc lá bằng cách làm tăng áp suất và nhiệt độ và xử lý cơ 
học và sấy khô nguyên liệu nhanh ở của xả của máy ép đùn, trong đó, các bộ phận (3, 4) 
được chọn làm tổ hợp mà có thể được giới hạn để xử lý nguyên liệu thuốc lá có nguyên 
liệu lá thuốc lá ép mỏng. Sáng chế cũng đề cập đến tổ hợp gồm vài thiết bị hoặc tổ hợp 
thiết bị được nối với phần phía trên của máy chế tạo thuốc lá điếu hoặc tổ máy phụ dưới 
dạng modun chế biến lá thuốc lá.  
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Jing (CN), ELLISON, Murielle M. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phân tử axit nucleic mã hóa thể đột biến yếu tố sinh trưởng 

nguyên bào sợi 21 (FGF21) và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử axit nucleic mã hóa thể đột biến yếu tố sinh trưởng nguyên 

bào sợi 21 (FGF21), polypeptit đột biến FGF21 và dược phẩm chứa polypeptit đột biến 
FGF21 để điều trị các rối loạn chuyển hoá. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Van âm thanh 

  (57)    Sáng chế đề cập tới van cho hệ thống âm thanh cá nhân. Hệ thống âm thanh là có khả 
năng chuyển đổi giữa tín hiệu âm thanh và tín hiệu điện. Hệ thống âm thanh có đường 
dẫn âm thanh mà qua đó tín hiệu âm thanh có thể đi qua giữa điểm thứ nhất ở bên ngoài 
của hệ thống âm thanh và điểm thứ hai ở bên trong của hệ thống âm thanh. Van bao 
gồm điện cực nổi tự do và điện cực thứ hai liền kề với điện cực nổi tự do tín hiệu điện 
được tạo ra bởi điện cực thứ hai dịch chuyển điện cực nổi tự do để về cơ bản là mở hoặc 
đóng đường dẫn âm thanh.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Đường ống dẫn không khí hình khuyên dùng cho cơ cấu làm 

mát hình khuyên 
  (57)    Sáng chế đề cập đến đường ống dẫn không khí hình khuyên được bố trí liên tục theo một 

hình tròn nguyên vẹn và có tâm trùng với tâm quay của tấm kê của cơ cấu làm mát hình 
khuyên. ở vùng làm mát, đáy của đường ống dẫn không khí hình khuyên có nhiều cửa 
nạp không khí được nối thông với nhiều nhánh ống nạp không khí (5). Đường ống dẫn 
không khí hình khuyên là đường đi giữa máng chứa chất lỏng hình khuyên (4) được bố 
trí theo hình tròn nguyên vẹn và bộ phận bịt kín dạng cửa (3). ở vùng làm mát, máng 
chứa chất lỏng hình khuyên (4) bao gồm tấm đáy (41), và tấm hình khuyên ở phía trong 
của đường ống dẫn không khí (44), tấm hình khuyên ở phía ngoài của đường ống dẫn 
không khí  (45), tấm hình khuyên ở mặt trong (42) và tấm hình khuyên ở mặt ngoài (43), 
các tấm này được cố định trên tấm đáy (41). Tấm hình khuyên ở phía trong đường ống 
dẫn không khí (44) và tấm hình khuyên ở phía ngoài đường ống dẫn không khí (45) 
được bố trí giữa tấm hình khuyên ở mặt trong (42) và tấm hình khuyên ở mặt ngoài (43). 
ở vùng không làm mát, máng chứa chất lỏng hình khuyên (4) bao gồm tấm đáy (41), và 
tấm hình khuyên ở mặt trong (42) và tấm hình khuyên ở mặt ngoài (43), các tấm này 
được cố định trên tấm đáy (41). Các thân bịt kín đầu đường ống dẫn không khí hình 
khuyên (1) được tạo ra ở cả hai đầu của vùng không làm mát. Đường ống dẫn không khí 
hình khuyên có thể đảm bảo việc bịt kín giữa vùng làm mát và vùng không làm mát một 
cách có hiệu quả.  
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3280 Bayshore Boulevard, Brisbane, CA 94005, United States of America 
(72) SEIWERT, Scott (US), BEIGELMAN, Leonid (US), BUCKMAN, Brad (US), 

SEREBRYANY, Vladimir (US), STOYCHEVA, Antitsa, Dimitrova (BG) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất, dược phẩm để điều trị nhiễm virut viêm gan C và quy 

trình tổng hợp hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức 1 và dược phẩm chứa hợp chất này để điều 

trị bệnh.  
 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
55 

(11) 29289 
(21) 1-2011-01329 (51) 7 C12N  15/09, A61K  39/00, A61P  

35/00, C07K  14/47, C12N  5/06 
(22) 15.10.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2009/005382      15.10.2009 (87) WO 2010/047062 29.04.2010 
(30) 61/197,106      22.10.2008 US 
(71) ONCOTHERAPY SCIENCE, INC.  (JP) 

2-1, Sakado 3-chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 213-0012, Japan 
(72) NISHIMURA, Yasuharu (JP), IMAI, Katsunori (JP), NAKAMURA, Yusuke (JP), 

TSUNODA, Takuya (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Oligopeptit phân lập và dược phẩm chứa oligopeptit này  

  (57)     Sáng chế đề cập đến oligopeptit bao gồm trình tự axit amin được chọn từ nhóm bao gồm 
các SEQ ID NO : 3, 4 và 5. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa trình tự axit amin 
được chọn từ nhóm bao gồm các SEQ ID NO: 3, 4 và 5 được bào chế để điều trị hoặc 
ngăn ngừa bệnh ung thư ở đối tượng. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến phương pháp cảm 
ứng đáp ứng miễn dịch bằng cách sử dụng oligopeptit và dược phẩm này.  
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(11) 29290 
(21) 1-2011-01363 (51) 7 C07D  311/00, C09K  9/02 
(22) 24.11.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2009/065701 24.11.2009 (87) WO/2010/065393 10.06.2010 
(30) 12/329,092      05.12.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.05.2011 
(71) TRANSITIONS OPTICAL, INC.  (US) 

9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782, United States of America 
(72) HE, Meng (CN), KUMAR, Anil (US), DABIDEEN, Darrin, R (SA), KELLAR, Terry, 

A.,II (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật liệu đổi màu theo ánh sáng, chế phẩm và vật dụng chứa 

vật liệu này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến vật liệu đổi màu theo ánh sáng, có thể là pyran, oxazin, hoặc 

fulgide. Vật liệu đổi màu theo ánh sáng này có ít nhất một nhóm thế Q được gắn vào 
mỗi Q độc lập là -N3, -CN, -COOR', -CCR', -C(R')C(R')R', -OCOR', - OCOOR', -SR', -
OSO2R''', và/hoặc -CON(R')R', trong đó mỗi R' là hydro, nhóm alkyl được thế hoặc 
không được thế có từ 1 đến 18 nguyên tử cacbon; nhóm aryl được thế hoặc không được 
thế, nhóm alkyn hoặc alken được thế hoặc không được thế có từ 2 đến 18 nguyên tử 
cacbon, trong đó các nhóm thế là halo hoặc hydroxyl và R"' là -CF3 hoặc nhóm alkyl 
được perflorua hoá có từ 2 đến 18 nguyên tử cacbon. Số lượng, vị trí và bản chất của các 
cấu tử Q phụ thuộc vào cấu trúc của vật liệu đổi màu theo ánh sáng. Sáng chế còn đề cập 
đến chế phẩm và vật dụng chứa vật liệu đổi màu theo ánh sáng này.  
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(11) 29291 
(21) 1-2011-01382 (51) 7 C08J  3/28,  11/04 
(22) 26.10.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2009/062050 26.10.2009 (87) WO/2010/062551 03.06.2010 
(30) 61/109,159 28.10.2008 US 
(71) Xyleco Inc.  (US) 

271 Salem St., Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 
(72) MEDOFF, Marshall (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý nguyên liệu chứa hyđrat cacbon 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý nguyên liệu chứa hyđrat cacbon để sản xuất các sản 
phẩm hữu dụng, như nhiên liệu. Theo khía cạnh thứ nhất, phương pháp để xử lý nguyên 
liệu chứa hyđrat cacbon bao gồm bước chiếu xạ hỗn hợp được tạo thành bằng cách kết 
hợp nguyên liệu chứa hyđrat cacbon với nguyên liệu vô cơ. Theo khía cạnh thứ hai, 
phương pháp xử lý nguyên liệu chứa hyđrocacbon bao gồm bước chiếu xạ hỗn hợp được 
tạo thành bằng cách kết hợp nguyên liệu chứa hyđrocacbon với nguyên liệu vô cơ.  
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(11) 29292 
(21) 1-2011-01409 (51) 7 C12N  7/08, C07K  14/135, A61K  

39/155 
(22) 03.11.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2009/063024 03.11.2009 (87) WO2010/053883 14.05.2010 
(30) 61/198,327      05.11.2008 US 
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.  (US) 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 
(72) YAGODICH, Mary, K. (US), CITRON, Michael, P. (US), DISTEFANO, Daniel, J. 

(US), KRAH, David, L. (US), LIANG, Xiaoping (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Virut hợp bào hô hấp sống, giảm độc lực và hợp phần gây miễn 

dịch chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến virut hợp bào hô hấp (RSV) sống được làm giảm độc lực, hữu dụng 

để làm vacxin kháng lại sự lây nhiễm vi khuẩn RSV và/hoặc sự phát triển của các bệnh 
liên quan đến RSV. Virut được bộc lộ theo sáng chế đã được làm suy giảm độc lực đến 
mức không còn khả năng gây bệnh khi được sử dụng cho đối tượng, nhưng về cơ bản 
vẫn giữ được các tính chất kháng nguyên và gây miễn dịch cho RSV kiểu dại.  
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(11) 29293 
(21) 1-2011-01491 (51) 7 A21C  11/24 
(22) 29.10.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2009/005731    29.10.2009 (87) WO/2010/146635 23.12.2010 
(30) 2009-143020    16.06.2009  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.06.2011 
(71) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 

1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5328524, JP. 
(72) YOSHlDA, Kunihiko (JP), MlYAZAKl, Yoshifumi (JP), TANAKA, Mitsuru (JP), 

YAMAYA, Tatsuo (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị dùng để cắt mì 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị cắt mì sợi được đề xuất có thể ngăn chặn không để xảy ra 
sự hư hại đối với các răng nạo của lưỡi nạo và ngăn chặn không để xảy ra các sợi mì bị 
mắc vào ở vị trí cố định của lưỡi nạo. Thiết bị bao gồm vỏ thiết bị, con lăn thứ nhất có 
phần tiếp nhận thứ nhất, con lăn thứ hai có phần tiếp nhận thứ hai, lưỡi nạo thứ nhất 
được lắp ở vị trí cố định thứ nhất và có các răng nạo thứ nhất được đưa vào phần tiếp 
nhận thứ nhất, lưỡi nạo thứ hai có các răng nạo thứ hai, lưỡi nạo thứ ba được lắp ở vị trí 
lắp ráp thứ hai và có cả răng nạo thứ ba và lưỡi nạo thứ tư có các răng nạo thứ tư. Các 
lưỡi nạo thứ nhất và thứ ba bao gồm tương ứng các lỗ xuyên thứ nhất và thứ hai. Vị trí cố 
định thứ nhất nằm về phía ngoài theo hướng HX hơn so với đỉnh răng thứ hai và vị trí cố 
định thứ ba nằm về phía ngoài theo hướng HX hơn so với đỉnh răng thứ tư.  
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(11) 29294 
(21) 1-2011-01521 (51) 7 C07K  14/705,  14/71,  14/72 
(22) 24.11.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2009/006252 24.11.2009 (87) WO/2010/062383 03.06.2010 
(30) 61/200,250 26.11.2008 US 

61/259,060 06.11.2009 US 
(71) AMGEN INC.  (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, United States of 
America 

(72) SUN, Jeonghoon (KR), TAM, Lei-Ting Tony (US), MICHAELS, Mark, Leo (US), 
BOONE, Thomas, C. (US), DESHPANDE, Rohini (US), Ll, Yue-Sheng (US), HAN, 
Hq (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Protein phân lập chứa polypeptit thụ thể activin IIB và dược 

phẩm chứa protein này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến polypeptit thụ thể activin IIB và protein thụ thể activin IIB được 

làm ổn định có khả năng liên kết và ức chế hoạt tính của activin A, myostatin, hoặc 
GDF-11. Sáng chế còn đề xuất polynucleotit, vectơ và tế bào chủ có khả năng sản xuất 
polypeptit và protein được làm ổn định này. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm và 
phương pháp điêu trị bệnh teo cơ và các rối loạn chuyển hóa.  
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(11) 29295 
(21) 1-2011-01538 (51) 7 G06K  9/62 
(22) 15.06.2011 (43) 25.04.2012 
(30) P2010-230396 13.10.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2011 
(71) FUJI XEROX CO., LTD.  (JP) 

7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Teruka SAITO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị dò sự khác biệt, thiết bị xuất sự khác biệt, và phương 

tiện đọc được bằng máy tính 
  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị dò sự khác biệt, thiết bị này bao gồm: khối nhận hình ảnh để 

nhận ít nhất một hoặc nhiều hình ảnh thứ nhất và ít nhất một hoặc nhiều hình ảnh thứ 
hai; và khối thu thập vùng loại trừ để thu thập (i) các vùng loại trừ thứ nhất bao gồm các 
điểm ảnh không phải màu nền của hình ảnh chung thứ nhất, (ii) các vùng loại trừ thứ hai 
bao gồm các điểm ảnh không phải màu nền của hình ảnh chung thứ hai, hoặc (iii) cả các 
vùng loại trừ thứ nhất lẫn các vùng loại trừ thứ hai. Thiết bị dò sự khác biệt này bao gồm 
khối dò sự khác biệt thứ nhất để dò những sự khác biệt giữa hình ảnh thứ nhất đang xét, 
vốn là ít nhất một trong số các hình ảnh thứ nhất, với hình ảnh thứ hai đang xét, vốn là 
một trong số các hình ảnh thứ hai tương ứng với hình ảnh thứ nhất đang xét ngoại trừ 
các vùng loại trừ thứ nhất, các vùng loại trừ thứ hai, hợp hoặc tích của nhóm vùng loại 
trừ thứ nhất với các vùng loại trừ thứ hai.  
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(11) 29296 
(21) 1-2011-01541 (51) 7 E05B  65/52,  47/06,  73/00,  49/02 
(22) 20.11.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/CN2009/001286 20.11.2009 (87) WO 2010/057365 27.05.2010 
(30) 200810177929.6 20.11.2008 CN 

200910003979.7 22.01.2009 CN 
(71) 1. HUBEI SHENGJIA WIRING CO., LTD.  (CN) 

No. 6, Jiangxing Road, Hankou, Wuhan, China 
2. JIASHENG WAN  (CN) 
No. 6, Jiangxing Road, Hankou, Wuhan, Hubei, China, 430023 

(72) Jiasheng WAN (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị khoá và niêm phong điện tử, hộp chứa thiết bị khoá và 

niêm phong điện tử và hệ thống điều khiển 
  (57)    Sáng chế đề cập đến khóa điện và thiết bị niêm phong bao gồm tấm che (11, 16), lưỡi 

khóa (12), khối tác động (13) để đẩy ra hoặc kéo lại lưỡi khóa (12), khối điều khiển 
chính (a3) và thành phần nối (3). Trong đó, khối tác động (13) đươc tạo ra trên tấm che 
(11, 16) và được nối cố định với lưỡi khóa (12) để đẩy ra hoặc kéo lại lưỡi khóa (12 ) từ 
tấm che (11, 16); khối điều khiển chính (a3) được nối với khồi tác động (13) để tự động 
điều khiển sự tác động của khối tác động (13) sau khi tiếp nhận tín hiệu điều khiển ngoài; và 
thành phần nối (3) có lỗ (31) ở phần giữa để lưỡi khóa (12) kéo dài xuyên vào lỗ.  
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(11) 29297 
(21) 1-2011-01552 (51) 7 A47B  47/04,  96/20, F16B  12/26, 

B32B  21/00 
(22) 29.10.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/IB2009/054812    29.10.2009 (87) WO2010/070472 24.06.2010 
(30) BE2008/0677 17.12.2008 BE 

61/175,596 05.05.2009 US 
20 2009 008 825.1 26.06.2009 DE 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.04.2012 
(71) UNILIN, BVBA  (BE) 

Ooigemstraat 3 B-8710 Wielsbeke, Belgium 
(72) MAERTENS Luc (BE), CAPPELLE Mark (BE), VANHASTEL Luc (BE), DEMAN 

Luc (BE), VAN HOOYDONCK Guy (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận tổ hợp, tấm nhiều lớp và chi tiết dạng panen để tạo ra 

bộ phận tổ hợp này 
  (57)    Sáng chế đề cập tới bộ phận tổ hợp bao gồm ít nhất hai chi tiết dạng panen (2-3), mỗi 

chi tiết có vùng mép (4-5), trong đó có các phương tiện nối (6-7) ở dạng phần định hình 
(8-9) kéo dài tương ứng theo chiều dọc của vùng mép tương ứng (4-5), cũng như mỗi chi 
tiết bao gồm mặt đầu (10-11) kéo dài vuông góc với vùng mép tương ứng (4-5), trong đó 
các phần định hình (8-9) cho phép nối các chi tiết dạng panen (2-3) với nhau theo cách 
khóa vào nhau, khác biệt ở chỗ, ít nhất một trong số các chi tiết dạng panen (2-3) bao 
gồm phương tiện (12), phương tiện này che khuất không nhìn thấy ít nhất là một phần 
của phần định hình (8-9) tạo ra ở vùng mép liên quan (4-5) ở vị trí của mặt đầu (10-11).  
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(22) 17.12.2009 (43) 25.04.2012 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.04.2012 
(71) UNILIN, BVBA  (BE) 

Ooigemstraat 3 B-8710 Wielsbeke, Belgium 
(72) MAERTENS Luc (BE), CAPPELLE Mark (BE), VANHASTEL Luc (BE), DEMAN 

Luc (BE), VAN HOOYDONCK Guy (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận tổ hợp, tấm nhiều lớp và chi tiết dạng panen để tạo ra 

bộ phận tổ hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận tổ hợp, trong đó bộ phận tổ hợp này bao gồm ít nhất hai 

chi tiết dạng panen (2-3), về cơ bản được tạo ra từ vật liệu tấm; trong đó các chi tiết dạng 
panen (2-3) này được nối liền theo một góc bằng phương tiện nối bao gồm mộng xoi 
(13) và rãnh (14), các phương tiện nối này về cơ bản được tạo ra như các phần định hình 
trong vật liệu tấm; và trong đó phương tiện nối này còn bao gồm các chi tiết khóa (15-
16), ở trạng thái nối, các chi tiết khóa này ngăn không cho mộng xoi và rãnh chuyển 
động tách rời ra, khác biệt ở chỗ, các chi tiết dạng panen (2-3) được tạo ra trên cơ sở vật 
liệu tấm ở dạng tấm hạt bao gồm hai hoặc nhiều lớp, các lớp này có mức độ mịn khác 
nhau, so với độ mịm trung bình của các hạt, lần lượt là lớp cơ bản (138, 139) với các hạt 
thô hơn, cụ thể hơn là các vỏ bào, và ít nhất là một lớp ngoài (136, 137), hoặc ít nhất là 
lớp nằm bên ngoài hơn, lớp này có hỗn hợp mịn hơn so với hỗn hợp của lớp cơ bản (138, 
139), nói cách khác, với các hạt, các vỏ bào, tính trung bình lần lượt mịn hơn.  

 
  
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
65 

(11) 29299 
(21) 1-2011-01555 (51) 7 G01C  21/00, G08G  1/09, G01S  

19/48 
(22) 26.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/003525     26.05.2010 (87) WO/2010/137309 02.12.2010 
(30) 2009-131376     29.05.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.06.2011 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan 
(72) Yutaka MIYAJIMA (JP), Yasuhiro YAMAGUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị xác định vị trí xe và phương pháp xác định vị trí xe 

  (57)     Sáng chế liên quan đến thiết bị xác định vị trí xe bao gồm thiết bị xử lý định vị, bộ phận 
lưu giữ thông tin định vị, bộ phận liên lạc, và bộ phận cập nhật. Thiết bị xử lý định vị 
ước tính vị trí hiện thời của xe. Bộ phận lưu giữ thông tin định vị tích lũy và lưu giữ vị trí 
của xe được ước tính bởi thiết bị xử lý định vị kết hợp với thời gian ước tính. Bộ phận 
liên lạc thu nhận tín hiệu được truyền từ thiết bị liên lạc được lắp đặt ở vị trí cố định, và 
dò, dựa trên tín hiệu nhận được, vị trí của xe ở thời điểm khi tín hiệu được tiếp nhận. Bộ 
phận cập nhật cập nhật, dựa trên vị trí của xe được dò bởi bộ phận liên lạc, vị trí của xe 
được lưu giữ trong bộ phận lưu giữ thông tin định vị kết hợp với thời điểm tại và sau thời 
điểm khi tín hiệu được tiếp nhận bởi bộ phận liên lạc.  
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(11) 29300 
(21) 1-2011-01608 (51) 7 C08J  5/04, C08L  77/06,  77/10, 

B29C  70/06,  70/28, C08G  69/36 
(22) 23.11.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/FR2009/052260 23.11.2009 (87) WO2010/058140 27.05.2010 
(30) 08.57931      21.11.2008 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.06.2011 
(71) ARKEMA FRANCE  (FR) 

420, ruc d'Estienne d'Orves F-92700 Colombes, France 
(72) BRULE, Benoit (FR), BUSSI, Philippe (FR), HOCHSTETTER, Gilles (FR), LE, 

Guillaume (FR), RAMFEL, Barbara (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm chứa polyamit và chất gia cường sinh học có tính 

chất cơ học được tăng cường, phương pháp sản xuất nguyên 
liệu composit và vật thể thu được từ chế phẩm này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa ít nhất một polyamit có ít nhất đơn vị cấu trúc 
MXD, MXĐ là meta-xylylendiamin hoặc hỗn hợp của meta- xylylendiamin và para- 
xylylendiamin với chất gia cường sinh học. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp sản xuất 
nguyên liệu composit từ chế phẩm này. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất việc chuyển hóa 
chế phẩm này, bằng cách đúc ép, ép đùn thành các vật thể có các tính chất cơ học tốt và 
có thể đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật ứng dụng có thể được nhận thấy, ví dụ, trong công 
nghiệp ôtô, xây dựng, lĩnh vực đồ thể thao và các lĩnh vực điện hoặc điện tử.  
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(11) 29301 
(21) 1-2011-01639 (51) 7 A41D  13/00 
(22) 24.11.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2009/065699 24.11.2009 (87) WO2010/060077 27.05.2010 
(30) 61/200,188 24.11.2008 US 
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2. KIM, Daniel  (KR) 
340-5 JangRim 2-Dong, Saha-Gu, Busan City, Korea 

(72) KIM, Daniel (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận đỡ, trang phục an toàn trong thể thao, kết cấu hỗn 

hợp cho đệm đàn hồi và phương pháp chế tạo kết cấu này    
  (57)    Sáng chế đề xuất bộ phận đỡ, trang phục an toàn trong thể thao, kết cấu hỗn hợp cho 

đệm đàn hồi và phương pháp chế tạo kết cấu này, lớp nền được kết dính với các phần 
đàn hồi, riêng biệt, cách nhau được gài với ít nhất một kết cấu gia cường.  
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(11) 29302 
(21) 1-2011-01729 (51) 7 C12N  15/82 
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(86) PCT/EP2009/065906 26.11.2009 (87) WO/2010/063637 10.06.2010 
(30) 08170613.7 03.12.2008 EP 

08170618.6 03.12.2008 EP 
08171212.7 10.12.2008 EP 
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61/121,570 11.12.2008 US 
61/121,577 11.12.2008 US 
61/121,572 11.12.2008 US 
61/121,571 11.12.2008 US 
08172034.4 17.12.2008 EP 
08172033.6 17.12.2008 EP 
08172038.5 17.12.2008 EP 
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61/138,965 19.12.2008 US 
61/138,970 19.12.2008 US 

(71) BASF PLANT SCIENCE GMBH  (DE) 
67056 Ludwigshafen, Germany 

(72) HATZFELD, Yves (FR), FRANKARD, ValÐrie (BE), REUZEAU, Christophe (FR), 
SANZ MOLINERO, Ana Isabel (ES), BRUYNSEELS, Koen (BE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp làm tăng tính trạng liên quan đến năng suất ở 

cây trồng và cây trồng thu được theo phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tăng cường khả năng chịu được ứng suất vô sinh ở cây 

trồng bằng cách điều biến sự biểu hiện của axit nucleic mã hóa cho yếu tố giống alfin, 
YRP, polypeptit giống silky-1 ở cây. Sáng chế còn đề cập đến cây trồng được điều hòa 
biểu hiện axit nucleic mã hóa cho polypeptit giống alfin, YRP, polypeptit giống silky-1, 
cây này có khả năng chịu được ứng suất vô sinh cao hơn so với cây kiểu dại hoặc cây 
đối chứng tương ứng. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tăng cường tính trạng liên 
quan đến năng suất của cây trồng bằng cách làm tăng sự biểu hiện của trình tự axit 
nucleic mã hóa cho polypeptit giống Brevis Radix (BRXL) peptit POP (Prolyl-
oligopeptidaza), CRL (Crampled Leaf) ở cây. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất cây trồng 
được tăng cường biểu hiện trình tự axit nucleic mã hóa cho polypeptit BRXL, peptit 
POP, CRL và có các tính trạng liên quan đến năng suất tăng hơn so với đối chứng. Sáng 
chế cũng đề cập đến các cấu trúc hữu dụng dùng trong phương pháp theo sáng chế.  
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(71) AKEBIA THERAPEUTICS INC.  (US) 

9987 Carver Road, Cincinnati, OH 45242, United States of America 
(72) SHALWlTZ, ROBERT (US), PETERS, KEVlN GENE (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất dùng để ngăn ngừa sự di căn của tế bào ung thư và 

dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế cập đến hợp chất và dược phẩm được dùng để ngăn ngừa sự di căn của tế bào 

ung thư. Hợp chất được bộc lộ có thể được dùng để ngăn ngừa sự lây lan của khối u hoặc 
các loại tế bào ung thư.  
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1125 Trenton-Harbourton Road, Titusville, New Jersey 08560, United States of 
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(72) GIJSEN, Henricus, Jacobus, Maria (NL), MACDONALD, Gregor, James (GB), 
BISCHOFF, Francois, Paul (FR), TRESADERN, Gary, John (GB), TRABANCO-
SUAREZ, AndrÐs, Avelino (ES), VAN BRANDT, Sven, Franciscus, Anna (BE), 
BERTHELOT, Didier, Jean-Claude (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất imiđazol hai vòng được thế dùng làm tác nhân điều 

biến gama secretaza 
  (57)    Sáng chế đề cập tới dẫn xuất imiđazol hai vòng được thế có công thức (I)  

 

  
 
trong đó Ro, R1, R3, R4, X, A1, A2, A3, A4, Y1, Y2 và Y3 như được xác định trong các 
điểm yêu cầu bảo hộ. Hợp chất theo sáng chế có thể sử dụng làm tác nhân điều biến 
gama secretaza. Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế các hợp chất này, dược 
phẩm chứa hợp chất này làm thành phần hoạt tính. Sáng chế cũng đề cập đến hợp chất 
này dùng để làm thuốc.  
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(86) PCT/EP2009/066697 09.12.2009 (87) WO2010/066772 17.06.2010 
(30) EP 08388046.8 09.12.2008 EP 

EP 09170226.6 14.09.2009 EP 
(71) CARLSBERG BREWERIES A/S  (DK) 

Ny Carlsberg Vej 100, DK-1799 , Copenhagen V, Denmark  
(72) RASMUSSEN, Jan Norager (DK), VESBORG, Steen Gerth (DK), ANDERSEN, 

Martin Gerth (DK) 
(74) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp cung cấp vỏ chứa đồ uống tự làm 

lạnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp cung cấp vỏ chứa đồ uống tự làm lạnh, vỏ 

chứa có phần thân vỏ chứa và một vách và xác định một buồng bên trong, buồng bên 
trong này xác định một thể tích trong và bao gồm thể tích cụ thể của đồ uống. Ngoài ra, 
vỏ chứa bao gồm thiết bị làm lạnh có vỏ bọc xác định một thể tích trong. Thiết bị làm 
lạnh bao gồm ít nhất hai chất phản ứng riêng rẽ, không độc tác động với nhau trong 
phản ứng có entropy tăng, và tạo ra các sản phẩm không độc với một số tỷ lượng. ít nhất 
hai chất phản ứng riêng rẽ, không độc ban đầu được chứa nhưng tách biệt với nhau trong 
thiết bị làm lạnh và gây ra phản ứng có entropy tăng và làm giảm nhiệt của đồ uống 
xuống ít nhất là 50J/ml đồ uống. Ngoài ra thiết bị làm lạnh bao gồm bộ kích hoạt để bắt 
đầu phản ứng giữa hai chất phản ứng riêng rẽ, không độc hại.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2011 
(71) URIEL SOLAR INC.  (US) 
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(72) GARNETT, James, David (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị quang vontaic và phương pháp tạo ra thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị quang vontaic có thể đạt được hiệu suất năng lượng cao so 
với thiết bị quang vontaic màng mỏng đã biết. Thiết bị quang vontaic theo sáng chế có 
lớp tiếp giáp p-n ngược và phương pháp để tạo ra thiết bị quang vontaic có lớp tiếp giáp 
p-n ngược này sử dụng epitaxy chùm phân tử (MBE-Molecular Beam Epitaxy). Sáng chế 
còn đề cập đến các loại thiết bị quang vontaic có lớp tiếp giáp n-p và lớp tiếp giáp p-n 
ngược, phương pháp sản xuất chúng, thiết bị quang vontaic có lớp tiếp giáp n trong p và 
lớp tiếp giáp p trong n ngược.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.07.2011 
(71) PANASONIC CORPORATlON  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
(72) TAKIGAWA, Shinichirou (JP), OKUDA, Tadayoshi (JP), KUNO, Yoshiki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị tái tạo ảnh, thiết bị bán dẫn, phương pháp tạo ra tín 

hiệu ảnh và đưa tín hiệu ảnh được tạo ra tới thiết bị hiển thị 
ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tái tạo ảnh có khả năng đưa ra tín hiệu ảnh 3D hoặc tín hiệu 
ảnh phi 3D mà có thể hiển thị ảnh lập thể hoặc phi lập thể tới thiết bị hiển thị ảnh, bao 
gồm: khối xử lý AV có thể hoạt động để đưa vào dữ liệu của các nội dung và tạo ra tín 
hiệu ảnh phi 3D hoặc 3D từ dữ liệu nội dung; khối đầu ra có thể hoạt động để đưa ra tín 
hiệu ảnh phi 3D và 3D được tạo ra bởi khối xử lý AV tới thiết bị hiển thị theo định dạng 
đưa ra ảnh 3D là định dạng để đưa ra tín hiệu ảnh cho việc hiển thị lập thể; và khối thu 
có thể hoạt động để nhận chỉ dẫn được đưa vào bởi người dụng. Trong trường hợp mà 
khối thu nhận chỉ dẫn để hiển thị các nội dung trong các ảnh phi 3D khi khối đầu ra đưa 
ra tín hiệu ảnh 3D theo định dạng đưa ra ảnh 3D, khối xử lý AV tạo ra tín hiệu ảnh phi 
3D từ dữ liệu nội dung và khối đầu ra đưa ra tín hiệu ảnh phi 3D tới thiết bị hiển thị theo 
chế độ đưa ra ảnh 3D.  
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(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Ván khuôn có thể gấp được dùng để xây tường 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ván khuôn bao gồm hai vách dọc chính (2) được nối bởi các bản lề 
gồm hai chi tiết (3 và 4) nối khớp với nhau quanh trục dọc. Theo sáng chế, mỗi vách dọc 
chính (2) được làm từ chất dẻo cứng được bao quanh bởi phần gấp (5a, 5b, 5c và 5d), 
hướng vào phía trong, và bao gồm, ở một mặt và theo phương dọc, lần lượt là phần gấp 
dưới (5b) hoặc phần gấp trên (5a), và, ở mặt kia và trên mép dọc của một trong các đầu 
của nó, một rãnh xoi (7) hướng ra bên ngoài, khi ván khuôn được chuyển sang vị trí thi 
công, rãnh xoi này có khả năng lắp khít lên phần gấp (5b hoặc 5c) của ván khuôn khác 
đã lắp, để tạo ra sự liên kết với ván khuôn khác này, kể cả ván khuôn này được đặt liền 
kề trong cùng hàng hay ở hàng ngay sát dưới.  
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Kazuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phát lại, vật ghi và mạch tích hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát lại có thể phát lại không dây các viđeo 3D và 2D. Thiết 
bị phát lại phát lại các dòng viđeo 3D bao gồm dòng viđeo cảnh ngắm cơ sở và dòng 
viđeo cảnh ngắm phụ thuộc. Khi thực hiện phát lại lập thể sử dụng các dòng viđeo 3D, 
thiết bị phát lại đưa ra các đoạn dữ liệu ảnh thu được bằng cách giải mã dòng viđeo cảnh 
ngắm cơ sở và dòng viđeo cảnh ngắm phụ thuộc tới thiết bị hiển thị. Khi thực hiện phát 
lại 2D sử dụng các dòng viđeo 3D, thiết bị phát lại đưa ra mỗi trong số các đoạn dữ liệu 
ảnh thu được bằng cách giải mã dòng viđeo cảnh ngắm cơ sở tới thiết bị hiển thị hai lần 
liên tiếp. Theo cách này, tốc độ khung đầu ra mà tại đó phát lại 2D được thực hiện khớp 
tốc độ khung đầu ra mà tại đó phát lại lập thể được thực hiện.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị phủ bề mặt được hydroxyl hóa bằng 

cách ghép pha khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phủ bề mặt được hyđroxyl hóa bằng cách ghép pha 

khí. Đặc biệt, các nhóm axyl, silyl và/hoặc alkyl được bố trí trên bề mặt vật liệu bằng 
cách ghép pha khí. Phương pháp ghép này là phương pháp khô. Vật liệu phủ có thể là vật 
liệu hữu cơ hoặc vô cơ. Vật liệu được phủ bề mặt được tạo ra là vật liệu bền và ổn định 
và thường là vật liệu thấm nước có thể không thấm nước nhờ xử lý bề mặt. Ví dụ về các 
vật dụng được tạo ra từ vật liệu được xử lý bề mặt có thể là các hộp các tông không thấm 
nước, đồ chứa khác, đồ gia dụng, nội thất xe ô tô và các tấm. Các vật dụng được tạo ra từ 
vật liệu hữu cơ như từ các bộ phận của thực vật dễ thoái biến sinh học.  
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(72) SCHMOUDER, Robert (US), DUMORTIER, Thomas (BE), DAVID, Olivier (FR), 
LOOBY, Michael (IE) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dược phẩm chứa chất điều biến hoặc chất đối kháng thụ thể 

sphingosin-1 phosphat và kit chứa đơn vị dược phẩm chứa các 
chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa chất điều biến hoặc chất chủ vận thụ thể 
sphingosin-1 phosphat và kit chứa đơn vị dược phẩm này để điều trị cho bệnh nhân mắc 
bệnh tự miễn dịch hoặc rối loạn tự miễn dịch như bệnh đa xơ cứng. 
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(72) Seiji KATOH (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đầu nối quang, bộ thích ứng đầu nối, dây dẫn quang, và hệ 

thống truyền thông quang 
  (57)     Sáng chế đề xuất đầu nối quang (10) bao gồm một hoặc nhiều phần nhô (13b) nhô ra và 

một hoặc nhiều phần lõm (13c) được lõm xuống so với mặt phẳng tham chiếu tương ứng 
với mặt tham chiếu của bộ ghép của đầu nối quang tiêu chuẩn ở mặt đầu nối của bộ 
ghép (13) mà vỏ (11) chứa đầu bịt (12) được lắp vào trong bộ ghép (13), bộ thích ứng 
đầu nối (20) mà đầu nối quang có thể được lắp và được ghép vào bộ thích ứng này, sáng 
chế cũng đề xuất dây dẫn sợi quang sử dụng đầu nối quang (10), bộ thích ứng đầu nối 
quang (20) để nối các sợi quang và hệ thống truyền thông quang.  
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(72) FREDERICK, Thomas J. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp, đầu đọc nhận dạng vô tuyến và hệ thống xác 

định tốc độ của các thẻ tần số vô tuyến 
  (57)    Sáng chế đề cập tới việc xác định tốc độ của các thẻ tần số vô tuyến. ở một vài ứng 

dụng, phương pháp được sử dụng bao gồm lấy mẫu tín hiệu tần số vô tuyến (RF) từ một 
thẻ RFID ở nhiều thời điểm khác nhau, khi thẻ RFID lại gần hay đi xa khỏi vị trí đầu 
đọc. Một pha của tín hiệu RF được xác định cho từng thời điểm khác nhau, dựa trên ít 
nhất một phần của tín hiệu RF được lấy mẫu. Tốc độ của thẻ RFID được xác định dựa 
trên ít nhất một phần, pha đã xác định cho tín hiệu được lấy mẫu ở mỗi thời điểm khác 
nhau.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bộ mã hóa, bộ giải mã, và phương pháp mã hoá, giải mã 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ mã hóa, bộ mã hóa này có thể mã hoá/giải mã hiệu quả dữ liệu phổ 
của tín hiệu dải tần rộng ở dải tần số cao, có thể giảm mạnh số thao tác số học sẽ được 
thực hiện, và có thể cải thiện chất lượng của tín hiệu được giải mã. Bộ mã hóa này bao 
gồm : phần mã hóa lớp thứ nhất (202), phần này mã hóa tín hiệu đầu vào ở khoảng tần 
số thấp dưới tần số định trước để tạo ra thông tin được mã hóa thứ nhất, phần giải mã lớp 
thứ nhất (203), phần này giải mã thông tin được mã hóa lớp thứ nhất để tạo ra tín hiệu 
được giải mã, và phần mã hóa lớp thứ hai (206), phần này tách tín hiệu đầu vào ở 
khoảng tần số cao hơn tần số định trước, thành nhiều dải tần con, giả định các dải tần 
con tương ứng từ tín hiệu đầu vào hoặc tín hiệu được giải mã, lựa chọn riêng thành phần 
phổ trong mỗi dải tần con, và  tính toán tham số điều chỉnh biên độ sử đụng để điều chỉnh 
biên độ của thành phần phổ được lựa chọn để nhờ đó tạo ra thông tin mã hóa thứ hai.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để giảm mức tiêu thụ năng lượng 

trong khi truyền dữ liệu 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp để làm giảm mức tiêu thụ năng lượng trong khi truyền 

dữ liệu. Chu kỳ giải phóng được làm trễ của một hoặc nhiều nguồn tài nguyên radio 
được kết hợp với luồng dữ liệu được phát hiện. Để đáp ứng với việc phát hiện thông tin 
về việc giảm nguồn tài nguyên radio được tạo ra cho việc truyền dữ liệu trong suốt chu 
kỳ, trong đó, thông tin về việc giảm nguồn tài nguyên radio chỉ ra việc cấp phát được 
giảm của một hoặc nhiều nguồn tài nguyên radio. Thông tin điều khiển được tạo ra để 
truyền tới trạm di động, trong đó thông tin điều khiển chỉ ra thông tin về việc giảm 
nguồn tài nguyên radio.  
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Scheldedijk 30, B-2070 Zwijndrecht, Belgium 
(72) Bart Peter VERBOOMEN (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều khiển thiết bị gia công nền đất di 

động 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển thiết bị gia công nền đất di động, như tàu 

nạo vét hút bùn hoặc máy ủi đất. Phương pháp này được đặc trưng ở chỗ được tiến hành 
dưới sự điều khiển của máy tính trung tâm thông qua mạng dạng số và ít nhất bao gồm 
các bước A) đặt lại tiêu chuẩn tối ưu; B) thu thập thông tin liên quan đến trạng thái hiện 
thời của đất; C) thu thập thông tin liên quan đến trạng thái hiện thời của thiết bị gia công 
đất, bao gồm ít nhất là vị trí của nó; và D) tính toán điều khiển thiết bị gia công đất, ở đó 
tiêu chuẩn tối ưu được giảm thiểu.  

Sáng chế cũng đề cập đến phương tiện lưu trữ có thể đọc bằng máy tính bao gồm 
các lệnh chương trình để thực hiện phương pháp nêu trên và máy tính để chứa phương 
tiện lưu trữ này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

quản lý năng lượng trong các hệ thống liên lạc không dây 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các phương án thực hiện để tạo ra các trạng thái hoạt động và các 

trạng thái tiết kiệm năng lượng theo các chu kỳ mốc báo hiệu tiêu chuẩn hoặc được làm 
loãng được xác định trong các khung mốc báo hiệu. Các chu kỳ hoạt động, hoặc "các 
cửa sổ đang hoạt động," có thể được xác định bởi thông tin bổ sung (tức là, các thành 
phần thông tin) được chứa trong mốc báo hiệu. Các cửa sổ dạng hoạt động có thể thiết 
lập các chu kỳ thời gian mà trong đó các thiết bị có thể bị tranh chấp để truy cập tới môi 
trường liên lạc không dây. Phương pháp còn có thể được sử dụng để giúp quyết định các 
thiết bị nào sẽ được ưu tiên khi truy cập môi trường liên lạc. Tiêu chí này có thể được sử 
dụng một mình hoặc kết hợp với các luật truy cập kênh tiêu chuẩn tương ứng (tức là, 
tranh chấp) quản lý việc vận hành của môi trường liên lạc không dây cụ thể để điều 
khiển cách mà các thiết bị liên lạc và tương tác với nhau trong mạng không dây. 
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(11) 29318 
(21) 1-2011-02119 (51) 7 B24B  37/00, C08K  5/053, C08L  

83/08,  83/12, B24B  27/06, H01L  
21/304 

(22) 09.06.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/059752   09.06.2010 (87) WO2010/143649 16.12.2010 
(30) 2009-141070      12.06.2009 JP 
(71) NISSIN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

17-33, Kitago 2-chome, Echizen-shi, Fukui 915-0802, Japan 
(72) TANII lchiro (JP), HAYASHI Takayuki  (JP), MIZUSAKI Toru (JP), KIMURA 

Takashi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dung dịch cắt gọt và huyền phù cắt gọt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dung dịch cắt gọt chứa thành phần (A) là silicon cải biến với lượng 
nằm trong khoảng từ 0,01 đến 20% trọng lượng được kết hợp với vật liệu mài mòn dạng 
hạt, và huyền phù cắt gọt chứa dung dịch này có các ưu điểm bao gồm độ phân tán của 
vật liệu mài mòn dạng hạt ổn định, độ nhớt ổn định, và độ chính xác gia công cao. 
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(30) 09151556.9 28.01.2009 EP 

09151545.2 28.01.2009 EP 
09151570.0 28.01.2009 EP 
09151557.7 28.01.2009 EP 
61/151517 11.02.2009 US 
61/151523 11.02.2009 US 
61/151525 11.02.2009 US 
61/151521 11.02.2009 US 

(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH  (DE) 
67056 Ludwigshafen, Germany 

(72) HATZFELD, Yves (FR), SANZ MOLINERO, Ana Isabel (ES), VANDENABEELE, 
Steven (BE), REUZEAU, Christophe (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tăng cường tính trạng liên quan đến năng suất ở 

cây trồng và cây trồng thu được theo phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tăng cường các tính trạng liên quan đến năng suất ở 

cây bằng cách điều biến sự biểu hiện ở cây của axit nucleic mã hóa cho polypeptit 
HSFA4 hoặc HSFA5, axit nucleic mã hóa cho polypeptit giống OPT4, axit nucleic mã 
hóa cho polypeptit giống PLA2, hoặc axit nucleic mã hóa cho polypeptit giống WOX1.  

Sáng chế còn đề cập đến cây có sự biểu hiện được điều biến của axit nucleic mã 
hóa cho polypeptit HSFA4 hoặc HSFA5, axit nucleic mã hóa cho polypeptit giống 
OPT4, axit nucleic mã hóa cho poiypeptit giống PLA2, hoặc axit nucleic mã hóa cho 
polypeptit giống WOX1, cây này có các tính trạng liên quan đến năng suất được tăng 
cường so với cây đối chứng.  

Sáng chế còn đề cập đến cấu trúc hữu dụng để thực hiện các phương pháp theo 
sáng chế.  
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(11) 29320 
(21) 1-2011-02138 (51) 7 B60T  11/00 
(22) 17.08.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 099135512 19.10.2010 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Rong-Bin GUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phanh tang trống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu phanh tang trống 100. May ¬ (120) được lắp có thể tách rời 
vào mâm phanh (110). Chốt định vị (130) được lắp với mâm phanh (110). ổ trục (140) 
được bố trí trong mâm phanh (110). ống lót (150) được lắp trong ổ trục (140) và bao 
gồm lỗ trục lệch tâm (150). Cam (60) được lắp trong lỗ trục lệch tâm (151) của ống lót 
(150). Vòng chặn dầu (170) được bố trí trong lỗ trục lệch tâm (151) của ống lót (150) và 
được tỳ vào giữa ống lót (150) và cam (160). Cần phanh (180) được lắp với cam (160), 
điều khiển cần phanh (160) xoay. Guốc phanh thứ nhất (191) được bố trí trong may ¬ 
(120). Guốc phanh thứ hai (192) được bố trí trong moay ¬ (120) và đối diện với guốc 
phanh thứ nhất (191).  
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(11) 29321 
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25/28, C07D  413/10,  487/04 
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(71) ORTHO-MCNEIL-JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

1125 Trenton-Harbourton Road, Titusville, NJ 08560, United States of America 
(72) GIJSEN, Henricus, Jacobus, Maria (NL), VELTER, Adriana, Ingrid (RO), 

MACDONALD, Gregor, James (GB), BISCHOFF, Francois, Paul (FR), WU, Tongfei 
(CN), VAN BRANDT, Sven, Franciscus, Anna (BE), SURKYN, Michel (BE), ZAJA, 
Mirko (HR), PIETERS, Serge, Maria, Aloysius (NL), BERTHELOT, Didier, Jean-
Claude (FR), DE CLEYN, Michel, Anna, Jozef (BE), OEHLRICH, Daniel (GB) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dị vòng dạng hai vòng được thế dùng làm tác nhân 

điều biến gama secretaza 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng dạng hai vòng được thế có công thức (I) 

 

  
 
trong đó Het1, Het2, A1, A2, A3 và A4 là như được xác định trong bản mô tả. Các hợp chất 
theo sáng chế là hữu dụng để làm tác nhân điều biến gama secretaza. Sáng chế còn đề 
cập đến các quy trình điều chế hợp chất này, dược phẩm chứa hợp chất này làm hoạt 
chất cũng như hợp chất này để sử dụng làm thuốc.   
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(22) 26.02.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/KR2009/000914  26.02.2009 (87) WO2010/095771 26.08.2010 
(30) 10-2009-0013330       18.02.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2011 
(75) KIM, KEUM KYU  (KR) 

104-702, Siyeong Apt, Geumho-dong, Seo-gu, Kwangju 502-744, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thảm lót đường bảy sắc cầu vồng dùng cho đường cao tốc 

dành cho xe đạp 
  (57)     Sáng chế dề cập đến thảm lót đường bảy sắc cầu vồng dùng cho đường cao tốc dành cho 

xe đạp theo tiêu chuẩn quốc tế. Các chuyến du lịch đường dài như du lịch vòng quanh 
thế giới bằng xe đạp không thể thực hiện được do không có đường tiêu chuẩn dành cho 
xe đạp, do đó thảm lót đường bảy sắc cầu vồng được mọi người đón nhận. Phương pháp 
thứ nhất là sơn mặt đường dành riêng cho xe đạp, gồm sơn bảy màu theo dải bảy sắc cầu 
vồng theo cách sơn từng màu cho mỗi phần đường, và phương pháp thứ hai là sản xuất 
kết cấu tao ra mặt đường bảy sắc cầu vồng sử dụng cao su và vật liệu tương tự, sau đó 
xây dựng và lắp đặt kết cấu đó bằng cách phủ hoặc đặt lên mặt đường sẵn có, trong đó 
chiều rộng của mỗi dải sơn là 300mm, tổng chiều rộng của mặt đường là 2100mm, 
chiều dày của lớp sơn là 375μm, và chiều dài của mặt đường phụ thuộc vào chiều dài 
của đường mà không bị giới hạn. Mặt đường bảy sắc cầu vồng tạo cảm giác thân thiện 
với môi trường, cảm giác thoải mái trong các chuyến du lịch bằng xe đạp vòng quanh 
thế giới, ngăn chặn hiện tượng trái đất nóng lên, thúc đẩy phong trào vì hòa bình thế giới 
và cải thiện môi trường thế giới.  
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(11) 29323 
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50 Gage Road, Bedford, New Hampshire 03110, U.S.A. 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình và thiết bị tạo mấu lồi trên vật nền 

  (57)    Sáng chế liên quan đến thiết bị và quy trình tạo mấu lồi trên vật nền để sử dụng làm 
khóa cài móc trong các hệ thống khóa tiếp xúc, trong đó năng lượng rung có thể được sử 
dụng để làm mềm nền, nền này được đưa vào giữa khuôn đúc và nguồn rung. Khuôn đúc 
có thể có chứa nhiều lỗ mà nền được làm mềm có thể được ép đi vào đó để tạo ra mấu 
lồi. Nền này có thể bao gồm màng, tấm phẳng, lưới, composit, tấm nhiều lớp v.v... và có 
tác dụng như là dải dính cho các mối nối tạm thời hoặc lâu dài. Nguồn rung có thể là 
đầu siêu âm. Quá trình tạo mấu lồi có thể được tiến hành dưới dạng liên tục, bán liên tục 
hoặc ngắt quãng.  
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(22) 03.02.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2010/022958 03.02.2010 (87) WO 2010/098947 02.09.2010 
(30) 12/392,404      25.02.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2011 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Động cơ điện và phương pháp chế tạo động cơ điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến động cơ cảm ứng điện có cuộn dây chính được tạo thành với hai 
đây dẫn điện có điện trở suất khác nhau. Động cơ bao gồm stato có cấu trúc có cuộn dây 
được tạo thành quanh nó, và cuộn dây gồm dây dẫn điện thứ nhất có đầu thứ nhất và đầu 
thứ hai, và dây dẫn điện thứ hai có đầu thứ nhất và đầu thứ hai, đầu thứ nhất của dây dẫn 
điện thứ nhất và đầu thứ nhất của dây dẫn điện thứ hai được nối với nhau và đầu thứ hai 
của dây dẫn điện thứ nhất và đầu thứ hai của dây dẫn điện thứ hai được nối với nhau để 
tạo thành mạch điện song song với dây dẫn điện thứ nhất và dây dẫn điện thứ hai, và dây 
dẫn điện thứ hai có điện trở suất lớn hơn so với điện trở suất của dây dẫn điện thứ nhất. 
Theo một phương án, dây dẫn điện thứ nhất bằng đồng và dây dẫn điện thứ hai bằng 
nhôm.  
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2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) CHO, TUCHIN (TW), TSAI, CHENGTlNG (TW) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu scutơ 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương tiện giao thông kiểu scutơ (1) có cơ cấu bàn để chân có thể gập 
lại được (30). Cơ cấu bàn để chân có thể gập lại được (30) có cơ cấu định vị cụ thể thực 
hiện tác dụng định vị trong quá trình lắp ráp cơ cấu bàn để chân có thể gập lại được (30), 
và có đủ độ bền đỡ để hành khách sử dụng khi được đẩy ra và sử dụng. Phương tiện giao 
thông kiểu scutơ (1) chủ yếu bao gồm khung thân phương tiện (10), bánh trước (4), cặp 
các càng trước (19), cụm động cơ kiểu đung đưa (6), và cơ cấu bàn để chân có thể gập 
lại được (30). Cơ cấu bàn để chân có thể gập lại được (30) gồm bộ phận bàn để chân 
(31) và đế cố định (32). Đế cố định (32) gồm phần vách chặn thứ nhất (36) được tạo ra 
trên mặt cuối của phía ngoài của đế cố định (32) so với cụm giá đỡ (20) dùng đỡ cơ cấu 
bàn để chân có thể gập lại được (30), và tiếp xúc với mép bên tương ứng của cụm giá đỡ 
(20). Phần vách chặn thứ nhất (36) có phần nhô (37). Phần nhô (37) kéo dài từ phần 
vách chặn thứ nhất (36) theo hướng về phía phần trục quay (41) của cơ cấu bàn để chân 
có thể gập lại được (30) được tạo ra ở đế cố định (32), và phần nhô 37 được gài khớp với 
phần hở (22) của cụm giá đỡ (20).  
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(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 

(72) KOBAYASHI, Kazuyuki (JP), lTOU, Shigeo (JP), NAKAMICHI, Hitoshi (JP), 
KURAMOCHl, Hiroyuki (JP), KAWAZU, Tetsuji (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quạt trần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quạt trần bao gồm phần nối được cố định vào trần, động cơ điện có 
trục quay được bố trí ở bên dưới của phần nối, bộ phát hiện nhiệt độ được bố trí ở bên 
dưới của động cơ điện để phát hiện nhiệt độ bên ngoài, và bộ điều khiển để đánh giá 
nhiệt độ phòng dựa trên nhiệt độ được phát hiện bởi bộ phát hiện nhiệt độ và để dẫn 
động động cơ điện phù hợp với nhiệt độ phòng được đánh giá.  
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(72) SATO, Hiroyasu (JP), OKAMOTO, Hideo (JP), TAKEMOTO, Yasunobu (JP) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Mỏ đốt dùng cho bếp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến loại mỏ đốt có khe phun lửa (6) - nhỏ dài theo hướng lên trên và 
xuống dưới - đặt tại các bộ phận thẳng hướng với mũi chân kiềng (5) ở giữa nắp mỏ đốt 
(4) và đầu mỏ đốt (3) sao cho khi được đúc hoặc dập không cần cắt gọt mà vẫn thu được 
khe phun lửa (6) có chiều dài theo phương thẳng đứng và có tính dẫn lửa tốt. Tại vành 
phía đầu (32) của mặt trên đầu mỏ đốt (3) tạo rãnh phun lửa (6a) tạo nên bộ phận phía 
dưới của khe phun lửa (6) khi đúc hoặc dập, tại vành phía nắp (42) của mặt dưới nắp mỏ 
đốt (4) tạo rãnh phun lửa (6b) tạo nên bộ phận phía dưới của khe phun lửa (6) khi đúc 
hoặc dập. Hơn nữa tại bộ phận thẳng hướng với chân kiềng (5), tạo rãnh dẫn lửa (8) ở 
giữa khe mặt rìa vành phía đầu (32) và mặt rìa của vành phía nắp (42).  
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(11) 29328 
(21) 1-2011-02211 (51) 7 C10G  47/06, B01J  27/043,  27/047,  

37/20,  8/26 
(22) 08.07.2010 (43) 25.04.2012 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2011 
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1515 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003-3096, United States of America 
(72) GUPTA, Avinash (US), BALDASSARI, Mario, C. (US), MUKHERJEE, Ujjal, K. (US)
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình chuyển hóa bằng hydro 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình chuyển hoá bằng hydro bao gồm bước cho hyđro và 
hydrocacbon cặn tiếp xúc với chất xúc tác chuyển hoá bằng hydro đã được xử lý sơ bộ 
và ít nhất đã được sulfua hoá một phần để chuyển hoá ít nhất một phần hydrocacbon cặn 
thành ít nhất một trong số sản phẩm đã xử lý bằng hydro và sản phẩm đã hyđrocracking. 
Bước sulfua hoá sơ bộ và xử lý sơ bộ chất xúc tác có thể bao gồm: một cách gián đoạn 
hoặc liên tục, cấp chất xúc tác chuyển hoá bằng hydro gồm oxit kim loại đến thiết bị 
phản ứng sơ bộ; cấp hydro và hydrocacbon cặn chứa các hợp chất chứa lưu huỳnh đến 
thiết bị phản ứng sơ bộ; cho chất xúc tác chuyển hoá bằng hydro tiếp xúc với hydro và 
các hợp chất chứa lưu huỳnh trong thiết bị phản ứng sơ bộ ở các điều kiện nhiệt độ và áp 
suất để đồng thời: i) chuyển hoá ít nhất một phần oxit kim loại thành kim loại sulfua; và 
ii) xử lý sơ bộ chất xúc tác; thu hồi hydrocacbon cặn có lượng lưu huỳnh giảm ra khỏi 
thiết bị phản ứng sơ bộ; và vận chuyển chất xúc tác chuyển hoá bằng hydro đã được xử 
lý sơ bộ và ít nhất đã được sulfua hoá một phần từ thiết bị phản ứng sơ bộ đến thiết bị 
phản ứng chuyển hoá bằng hydro tầng sôi.  
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(75) JIN-HO, SO  (KR) 

30-1 Gayang-dong, Gangseo-gu, Seoul, Korea 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Lồng chắn rác kiểu quay và bơm ly tâm đứng được lắp lồng 

chắn rác này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lồng chắn rác kiểu quay bao quanh phần hút của bơm ly tâm đứng 

và lọc các loại rác từ dòng nước chảy vào bơm ly tâm đứng. Lồng chắn rác bao gồm 
lồng chắn rác cố định, lồng chắn rác quay và lồng chắn rác phía ngoài. Lồng chắn rác cố 
định được cố định trên vỏ bọc phần đầu phía dưới của bơm. Lồng chắn rác quay được bố 
trí trên lòng chắn rác cố định trong khi được nằm cách với lồng chắn rác cố định và được 
đấu nối với trục lắp cánh của bơm để quay tương ứng với tốc độ quay của cánh. Lồng 
chắn rác phía ngoài bao quanh lồng chắn rác cố định và được cố định trên vỏ bọc phần 
đầu phía dưới của bơm. ở đây, các loại rác được dẫn vào từ phía ngoài bơm được nghiền 
giữa lồng chắn rác cố định và lồng chắn rác quay nhờ sự quay của lồng chắn rác quay.  
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(22) 02.03.2010 (43) 25.04.2012 
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182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111, Japan 
(72) YAMAMOTO, Hiroki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị phủ 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị phủ được kết cấu để phủ chất liệu phủ lên mạng liên tục 
dạng được vận chuyển. Mạng (200) đi qua trục ép thứ hai (105) trong khi được giữ giữa 
trục phủ (103) và trục ép thứ hai (105) được vận chuyển theo một phương thức sao cho 
mạng (200) nghiêng về phía trục ép thứ hai (105) từ đường tiếp tuyến (1) tại điểm tiếp 
xúc giữa trục phủ (103) và trục ép thứ hai (105). Vận tốc quay (V1) của trục ép thứ nhất 
(104) là bằng vận tốc vận chuyển (VMD) của mạng (200). Vận tốc quay (V2) của trục 
ép thứ hai (105) là bằng vận tốc vận chuyển (VMD) của mạng (200). Vận tốc quay (V3) 
của trục tiếp liệu (106) là cao hơn vận tốc vận chuyển (VMD) của mạng (200).  
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(11) 29331 
(21) 1-2011-02236 (51) 7 A61F  13/15,  13/49 
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(86) PCT/JP2010/053745   02.03.2010 (87) WO2010/101287 10.09.2010 
(30) 2009-048436      02.03.2009 JP 

2010-042135      26.02.2010 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111, Japan 
(72) YAMAMOTO, Hiroki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị liên kết và phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút 
  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị liên kết để liên kết hai hoặc nhiều lớp xếp chồng. Thiết bị 

này bao gồm thiết bị dao động siêu âm (110) được kết cấu để áp dao động siêu âm lên 
vùng được xác định trước (50A), con lăn dạng đe (120) đối diện thiết bị dao động siêu 
âm (110) với các dải liên tục xếp chồng của các phần đường thắt lưng phía trước và các 
phần đường thắt lưng phía sau được xếp xen kẽ giữa chúng, và bao gồm phần nhô ra 
(122) được kết cấu để ép các dải liên tục trong vùng được xác định trước (50A) giữa con 
lăn dạng đe (120) và thiết bị dao động siêu âm (110), động cơ (130) được kết cấu để 
quay con lăn dạng đe (120), dây đai (140) được kết cấu để nối con lăn dạng đe (120) và 
động cơ (130) và được dẫn hướng bằng động cơ (130), và cơ cấu ép (150) được kết cấu 
để ép dây đai (140) theo hướng nằm ngang vuông góc với hướng dẫn động của dây đai 
(140). Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút sử dụng thiết bị 
liên kết này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị nhiệt mặt trời để sản xuất nước sạch 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị nhiệt mặt trời mang xách được (1) để sản xuất nước sạch từ 
nước thải hoặc nước muối. Thiết bị khác biệt ở chỗ, nó có chu trình môi chất kín (2) làm 
bằng ống nối hoặc các bộ phận ống mềm có bộ phận cấp nước thải (3) và đầu xả nước 
sạch (4) với chu trình môi chất (2) có phần gia nhiệt nghiêng (5) gần như nằm thẳng 
theo cách thông thường với bức xạ mặt trời (S) để gia nhiệt và làm bay hơi nước thải. 
Nối với phần gia nhiệt này là phần ngưng tụ (6) nằm gần như theo phương thẳng đứng 
để ngưng tụ nước sạch và gia nhiệt nước thải, và phần chứa (7) được tạo như vùng đế để 
chứa nước sạch đã ngưng tụ. Phần gia nhiệt (5) của chu trình môi chất (2) đặc trưng bởi 
bộ thu nhiệt mặt trời (10) để tập trung năng lượng nhiệt của bức xạ mặt trời (S) ở vùng 
bay hơi bên trong phần gia nhiệt (5).  
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(72) DIXON, Nicholas John (GB), BASSETT, Derek (GB), ARNDT, Reinhold (DE), 
PROKOP, Andreas (DE), PARKER, Diana (CA), CHEN, Tianye (CN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm diệt động vật gây hại thân mềm, quy trình sử dụng 

và phương pháp điều chế chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề xuất một chế phẩm diệt động vật gây hại thân mềm, bao gồm: một chất diệt 

động vật gây hại thân mềm; một chất phụ gia tăng cường hoạt tính diệt động vật gây hại 
thân mềm gồm một muối có chứa canxi của axit etylen đisuxinic hoặc ion canxi và các 
nhóm chức năng etylenđiamin đisuxinic, có ít nhất 1 phân tử gam canxi cho mỗi phân tử 
gam axit etylenđiamin đisuxinic; và một nguyên liệu vật mang có thể ăn được đối với các 
động vật gây hại thân mềm.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi cung cấp khả năng phục hồi sự 

cố mã hóa cho bộ phận mang radio theo chế độ không xác 
nhận 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cung cấp khả năng phát hiện vấn đề giải mã có thể bao gồm 
bộ xử lý. Bộ xử lý có thể được thiết lập cấu hình để nhận tin nhắn chế độ không được 
xác nhận, khởi tạo việc hoạt động của bộ định thời dựa trên việc nhận tin nhắn chế độ 
không được xác nhận, tái khởi động việc hoạt động của bộ định thời để đáp ứng với mỗi 
tin nhắn chế độ không được xác nhận tiếp theo nhận được trước khi bộ định thời quá 
hạn, lưu sự kiện bộ định thời quá hạn để đáp ứng với việc quá hạn bộ định thời trước khi 
nhận tin nhắn chế độ không được xác nhận tiếp theo, và chỉ thị lỗi nhận dữ liệu để đáp 
ứng với việc nhận của tin nhắn chế độ không được xác nhận tiếp theo sau khi việc lưu 
của sự kiện bộ định thời quá hạn. 
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Kiyotaka SAKAl (JP), Takashi IWASA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thành phần cao su dùng cho lốp xe máy và lốp xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thành phần cao su cho các lốp xe máy có sức cản lăn thấp, góp phần 
giảm nhiên liệu tiêu thụ, và có cảm nhận thích hợp về độ cứng vào thời điểm rẽ, và cũng 
đề cập tới lốp xe máy. Thành phần cao su dùng cho các lốp xe máy có tang số tổn hao 
(tan δ) không thấp hơn 0,375 ở nhiệt độ OoC và mô đun phức động (E*) không cao hơn 
40 MPa ở nhiệt độ OoC, với tan δ và E* có chỉ số không thấp hơn 9,375 MPa-1 như được 
biểu thị bởi công thức (1) dưới đây : tang số tổn hao (tan δ) không thấp hơn 0,170 ở 
nhiệt độ 20oC và mô đun phức động (E*) không cao hơn 1 8 MPa ở nhiệt độ 20oC, với 
tan ỏ và E* có chỉ số không thấp hơn 9,44 MPa-1 như được biểu thị bởi công thức (1) 
dưới đây; và tang số tổn hao (tan δ) không cao hơn 0,14 ở nhiệt độ 60oC và mô đun phức 
động (E*) không thấp hơn 8 MPa ở nhiệt độ 60oC.  
                                             Chỉ số = 1000 x tan δ/E * . . . (1).  
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(11) 29336 
(21) 1-2011-02287 (51) 7 C21B  13/00,  13/14 
(22) 14.01.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/EP2010/050374 14.01.2010 (87) WO/2010/086229 05.08.2010 
(30) A164/2009       30.01.2009 AT 
(71) SIEMENS VAl METALS TECHNOLOGIES GMBH & CO (AT)  (AT) 

Turmstrasse 44, A-4031 Linz, Austria 
(72) MILLNER, Robert (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và hệ thống để sản xuất gang thỏi    

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống để sản xuất gang thỏi, các vật liệu mẻ 
trộn chứa oxit sắt và các tập hợp ít nhất được khử một phần trong vùng khử bằng khí 
khử, sau đó được đưa vào vùng nung chảy và được nấu chảy cùng với việc cấp các chất 
mang cacbon và khí chứa oxy và cùng với sự hình thành khí khử. Khí khử được tạo ra 
trên vùng nung chảy được cấp tới vùng khử, được tạo phản ứng ở đó được rút ra dưới 
dạng khí xuất, CO2 được tách ra khỏi khí xuất, và khí sản phẩm tạo ra được sử dụng để 
đưa các chất mang cacbon dạng bụi vào vùng nung chảy. 
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(11) 29337 
(21) 1-2011-02297 (51) 7 A47J  36/06,  36/38,  37/12 
(22) 29.01.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/IT2010/000027       29.01.2010 (87) WO2010/086892 05.08.2010 
(30) RM2009A000046       02.02.2009 IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2011 
(71) BY ME S.R.L.  (IT) 

Via Congiunte Sinistre No. 18 - 04100 Latina - Italy 
(72) FERRARI, Luciano (IT), FERRARI, Marco (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(54) Nắp được tạo lỗ dùng cho dụng cụ nấu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nắp được tạo lỗ (10) dùng cho các dụng cụ nấu; bao gồm các lỗ 
(15) dùng để tạo ra lối thoát cho hơi nước và khí đi lên trên và lối thoát cho hơi nước 
ngưng tụ đi xuống dưới và phương tiện làm lạnh và ngưng tụ hơi nước đi qua các lỗ nêu 
trên, và phương tiện để đỡ phương tiện làm lạnh hơi nước nêu trên, trong đó phương tiện 
nêu trên để làm lạnh hơi nước được làm nối tiếp, bắt đầu từ dụng cụ nấu thức ăn và lên 
phía trên, bao gồm tấm bên dưới được tạo lỗ (11), ít nhất một tấm ở giữa được tạo lỗ 
(12) và tấm bên trên (13) không được tạo lỗ, và phương tiện để đỡ phương tiện làm lạnh 
hơi nước ngưng tụ nêu trên được làm bằng chi tiết tạo khoảng cách bên dưới (16), được 
bố trí giữa tấm bến dưới (11) và tấm ở giữa (12) nêu trên và bằng chi tiết tạo khoảng 
cách bên trên (18), được bố trí giữa tấm ở giữa (12) nêu trên và tấm bên trên (13) nêu 
trên.  
Sáng chế cũng đề cập đến chảo rán (20) để sử dụng với nắp được tạo lỗ (10) nêu trên.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
104 

(11) 29338 
(21) 1-2011-02304 (51) 7 H04L  12/18, H04W  4/06 
(22) 04.02.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/IB2010/000223      04.02.2010 (87) WO/2010/089656 12.08.2010 
(30) 12/365,394      04.02.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2011 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, Fl-02150 Espoo, Finland 
(72) Jussi, Kaveli VESMA (FI), Jani, Petteri VARE (FI), Harri, Juhani PEKONEN (FI), 

Jyrki, Tapio ALAMAUNU (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, vật ghi và thiết bị để ánh xạ các thành phần dịch 

vụ trong môi trường truyền quảng bá 
  (57)    Sáng chế đề cập tới các dịch vụ và các thành phần dịch vụ trong mạng truyền quảng bá 

có thể được ảnh xạ để tách các kênh truyền lớp vật lý (PLP) sử dụng các ống lớp logic 
(các LLP). Việc sử dụng của các LLP cho phép các thành phần dịch vụ khác nhau của 
dịch vụ đơn được ánh xạ tới các kênh truyền lớp vật lý (các PLP). Theo đó, các thành 
phần dịch vụ có thể được chia sẻ giữa các dịch vụ khác nhau. Ngoài ra hoặc theo cách 
khác, các chức năng khác nhau (tức là, việc phát hiện lỗi hoặc các giao thức hiệu chỉnh 
lỗi khác nhau) có thể được áp dụng cho từng thành phần dịch vụ của dịch vụ. Bộ thu có 
thể nhận diện các dịch vụ, các thành phần dịch vụ và các PLP tương ứng dựa trên các bộ 
phận nhận diện LLP. Bộ thu có thể sau đó truy cập và nhận các dịch vụ mong muốn và 
các thành phần dịch vụ qua các PLP được nhận diện.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
105 

(11) 29339 
(21) 1-2011-02337 (51) 7 C08J  9/00,  9/232 
(22) 01.03.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/EP2010/052525 01.03.2010 (87) WO/2010/100101 10.09.2010 
(30) 09154432.0      05.03.2009 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) SCHIPS, Carsten (DE), ASSMANN, Jens (DE), GRAESSEL, Georg (DE), JANSSENS, 

Geert (BE), HOFMANN, Maximilian (DE), RUCKDAESCHEL, Holger (DE), 
LAMBERT, Juergen (DE), ZYLLA, Christof (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bọt polyme giãn nở và quy trình sản xuất bọt polyme này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bọt polyme giãn nở đàn hồi và quy trình sản xuất bọt polyme giãn 
nở bằng cách nung kết hỗn hợp chứa các hạt bọt P1 và P2 gồm polyme hoặc hỗn hợp 
polyme dẻo nhiệt khác nhau, trong đó các hạt bọt P1 được thu nhận bằng cách tạo bọt sơ 
bộ các hạt polyme dẻo nhiệt có thể giãn nở chứa  
A) từ 45 đến 97,9% khối lưọng là polyme styren,  
B1) từ 1 đến 45% khối lượng là polyolefin có điểm nóng chảy nằm trong khoảng từ 105 
đến 140oC, 
B2) từ 0 đến 25% khối lượng là polyolefin có điểm nóng chảy dưới 105oC,  
C1) từ 0,1 đến 25% khối lượng là copolyme khối styren-butadien hoặc styren, 
C2) từ 0,0 đến 10% khối lượng là copolyme khối styren-etylen-butylen,  
D) từ 1 đến 15% khối lượng là chất tạo bọt, và  
E) từ 0 đến 5% khối lượng là chất tạo nhân,  
trong đó tổng của A) đến E) là 100% khối lượng.  
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(11) 29340 
(21) 1-2011-02344 (51) 7 A61F  13/15,  13/49, B65G  47/86 
(22) 29.03.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/055539  29.03.2010 (87) WO/2010/113854 07.10.2010 
(30) 2009-091500      03.04.2009 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111, Japan 
(72) HAMADA, Akira  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất vật dụng thấm hút có vật liệu thứ nhất và vật liệu 
thứ hai bao gồm (A) thân giữ bao gồm bề mặt giữ và thân này giữ vật liệu thứ nhất bằng 
bề mặt giữ và (B) bộ phận chuyển để chuyển vật liệu thứ nhất sang vật liệu thứ hai bằng 
cách di chuyển thân giữ, thân này giữ vật liệu thứ nhất, sang vật liệu thứ hai. (C) Vật liệu 
thứ nhất có phần thứ nhất và phần thứ hai, phần thứ hai có độ dày lớn hơn độ dày của 
phần thứ nhất theo hướng chiều dày của vật liệu thứ nhất. (D) Bề mặt giữ có vùng thứ 
nhất và vừng thứ hai, vùng thứ hai được đặt ở vị trí lõm vào phía trong hơn so với vùng 
thứ nhất theo hướng chiều cao của thân giữ. (E) Thân giữ giữ vật liệu thứ nhất bằng cách 
làm cho phần thứ nhất được giữ bằng lực hút trên vùng thứ nhất và làm cho phần thứ hai 
được giữ bằng lực hút trên vùng thứ hai. 
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(11) 29341 
(21) 1-2011-02362 (51) 7 H01L  21/66, G01N  21/29,  21/956, 

H01L  21/60 
(22) 08.02.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/SG2010/000042 08.02.2010 (87) WO/2010/090605 12.08.2010 
(30) 61/150,686      06.02.2009 US 
(71) 1. AGENCY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH  (SG) 

1 Fusionopolis Way #20-10, Connexis, Singapore 138632, Singapore 
2. COMPONENT TECHNOLOGY PTE LTD.  (SG) 
13 Kaki Bukit Road 1, #01-05 Eunos Technolink, Singapore 415928, Singapore 

(72) CHUNG, Kum Pang (SG), LAM, Chew Junn (MY), XU, Jian (SG), LIU, Tong (CN), 
TANG, Zai Xin (CN), ZAKARIA, Albertus (SG) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp kiểm tra cấu trúc liên kết của nền và thiết bị 

kiểm tra cấu trúc liên kết 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp kiểm tra cấu trúc liên kết của nền. Phương pháp có thể 

bao gồm : tạo ra nền bao gồm cấu trúc liên kết cần được xem xét; xác định một hoặc 
nhiều hình ảnh nổi bao gồm một hoặc nhiều vùng quan tâm định trước của các phần của 
cấu trúc liên kết cần được xem xét, các vùng quan tâm định trước tương ứng với các 
vùng quan tâm tham chiếu trong mô hình tham chiếu định trước đã được lưu trữ của cấu 
trúc liên kết tham chiếu của nền tham chiếu; xác định một hoặc nhiều thông số đặc điểm 
hai chiều và một hoặc nhiều thông số đặc điểm ba chiều của cấu trúc liên kết cần được 
xem xét từ một hoặc nhiều vùng quan tâm định trước; và xác định liệu rằng các thông số 
đặc điểm nhất định có đáp ứng ít nhất một tiêu chuẩn chất lượng định trước so với mô 
hình tham chiếu hay không.  
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(72) LIANG, Wei-Ching (CN), PLOWMAN, Gregory, D. (US), WU, Yan (US), YE, Weilan 

(US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng alpha5beta1 và dược phẩm chứa chúng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng α5β1, hợp phần và kit chứa kháng thể này và 
phương pháp sản xuất kháng thể này và dược phẩm chứa chúng để điều trị bệnh ung thư.  
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Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) WACHTER, Andreas, K. (DE), EDGE, Stephen, W. (US), BURROUGHS, Kirk, Allan (US)
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị hỗ trợ dịch vụ định vị 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các kỹ thuật hỗ trợ dịch vụ định vị được khởi động. Theo một 
phương án, ít nhất một giá trị đo liên quan đến vị trí của thiết bị đầu cuối có thể được thu 
nhận và được sử dụng để tìm kiếm sự kiện khởi động. Đối với dịch vụ được khởi động 
cách đều, sự kiện khởi động có thể được khai báo nếu khoảng cách di chuyển của thiết 
bị đầu cuối vượt quá khoảng cách định trước. Đối với dịch vụ được khởi động theo 
khoảng cách tương đối giữa thiết bị đầu cuối với thiết bị đầu cuối, sự kiện khởi động có 
thể được khai báo nếu thiết bị đầu cuối đang ở trong, ở ngoài, đi đến hoặc rời khỏi khu 
vực địa lý mục tiêu dịch chuyển được xác định bởi thiết bị đầu cuối chuẩn. Đối với dịch 
vụ được khởi động theo vận tốc, sự kiện khởi động có thể được khai báo nếu vận tốc lớn 
nhất của thiết bị đầu cuối vượt quá vận tốc định trước. Đối với dịch vụ được khởi động 
theo tổ hợp thời gian-khoảng cách-vận tốc, sự kiện khởi động có thể được khai báo dựa 
vào khoảng cách di chuyển của thiết bị đầu cuối, vận tốc của thiết bị đầu cuối và thời 
gian tính từ báo cáo gần nhất. Đối với tất cả các dịch vụ, báo cáo có thể được truyền nếu 
sự kiện khởi động đã xảy ra.  
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(CN), WANG, Guanghong (CN), GUO, Jin  (CN), LI, Jun (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm diệt mầm bệnh chứa Zn thiazol 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt mầm bệnh chứa kẽm thiazol bao gồm hợp chất có 
hoạt tính I là kẽm thiazol và hợp chất có hoạt tính diệt mầm bệnh II là hợp chất tùy ý 
khác được chọn từ các chất diệt nấm bao gồm strobilurin, triazol, amit, imidazol, 
®icarboximit, carbamat, chất kháng sinh, oxazol, morpholin, pyrimidin, quinolin, 
dithiocarbamat, chất kháng vi sinh vật hoặc chất khác.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Camera truyền hình giám sát, hệ thống giám sát và phương 

pháp thu ảnh sử dụng camera này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến camera truyền hình giám sát để phát hiện chuyển động trực tiếp 

trong hình ảnh, và truyền hình ảnh giám sát tới thiết bị điều khiển ở địa điểm khác, và 
cũng đề cập đến hệ thống giám sát từ xa sử dụng camera này. Camera truyền hình giám 
sát thu các hình ảnh giám sát để hiển thị trong thiết bị điều khiển từ xa (40), và điều 
khiển bộ phận thu ảnh giám sát trung tâm (20) mà không cần sự hỗ trợ của thiết bị điều 
khiển từ xa (40). Camera truyền hình giám sát bao gồm bộ phận tạo ảnh góc rộng (110) 
để thu ảnh góc rộng của vùng giám sát, bộ phận xử lý tín hiệu và điều khiển (120) để 
phát hiện vị trí của đối tượng di chuyển từ ảnh góc rộng, tạo ra tín hiệu điều khiển tương 
ứng với thông tin vị trí của đối tượng di chuyển để điều khiển bộ phận thu ảnh giám sát 
trung tâm thu (20) chụp ảnh đối tượng di chuyển, và nhận ảnh giám sát trung tâm thu 
được bởi bộ phận thu ảnh giám sát trung tâm (20), và các bộ phận truyền tín hiệu (160, 
162) truyền hình ảnh giám sát trung tâm (20), và các bộ phận truyền tín hiệu (160, 162) 
truyền hình ảnh giám sát chứa ảnh giám sát trung tâm tới thiết bị điều khiển từ xa (40). 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phát hiện xe 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị phát hiện xe. Theo một phương án, thiết bị phát hiện xe 
(100) bao gồm bộ trích đoạn thẳng (150), bộ tạo ứng viên (150), bộ đánh giá (150), và 
bộ phát hiện phần đặc trưng (150), và bộ trích đoạn thẳng (150) trích nhiều phần tử đoạn 
thẳng tạo thành ảnh xe từ ảnh được tạo ra bằng các chụp ảnh xe. Bộ tạo ứng viên (150) 
thực hiện xấp xỉ đa giác được cấu hình để tạo ra vòng kín bằng cách sử dụng nhiều phần 
tử đoạn thẳng để tạo ra nhiều ứng viên đối với vùng phần đặc trưng của xe. Bộ đánh giá 
(150) thực hiện nhiêu đánh giá khác nhau đối với mỗi trong số các ứng viên. Hơn nữa, 
bộ phát hiện phần đặc trưng (150) phát hiện một trong số nhiều ứng viên như phần đặc 
trưng trên cơ sở các kết quả đánh giá của bộ đánh giá (150).  
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(71) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United 
Kingdom 

(72) Elena DE ANGELIS (GB), Carolyn ENEVER  (GB), Haiqun LIU  (CN), Christopher J. 
PLUMMER  (GB), Oliver SCHON  (DE) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Biến thể vùng biến đổi đơn globulin miễn dịch kháng albumin 

huyết thanh của DOM7h-11 
  (57)    Sáng chế đề cập đến biến thể vùng biến đổi đơn globulin miễn dịch kháng albumin 

huyết thanh của DOM7h-11, trong đó biến thể này chứa ít nhất một đột biến trong cầu 
nối FW2/CDR2 (các vị trí từ 49 đến 51, được đánh số theo Kabat) được so sánh với 
DOM7h-11, cũng như các phối tử và chế phẩm chứa biến thể này. Sáng chế cũng đề cập 
đến axit nucleic chứa trình tự nucleotit mã hoá biến thể này và vectơ chứa axit nucleic 
này.  
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SCHON  (DE) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Biến thể vùng biến đổi đơn globulin miễn dịch kháng albumin 

huyết thanh của DOM7h-14 
  (57)    Sáng chế đề cập đến biến thể vùng biến đổi đơn globulin miễn dịch kháng albumin 

huyết thanh của DOM7h-14, trong đó biến thể này chứa ít nhất một đột  biến trong vùng 
CDR3 từ 92 đến 96 (vị trí được đánh số theo Kabat) được so sánh với DOM7h-14, cũng 
như các phối tử và chế phẩm chứa biến thể này. Sáng chế cũng đề cập đến axit nucleic 
chứa trình tự nucleotit mã hoá biến thể này và vectơ chứa axit nucleic này.  
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(72) OGASAWARA, Yasuaki (JP), MAEKAWA, Koji (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Loa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến loa mỏng hai chiều, loa này bao gồm phần dẫn động tự do từ hiệu 
quả bất lợi do nhiệt. Loa này bao gồm: cặp màng rung (101, 102) được bố trí đối diện 
nhau, khung (12) được kết cấu để đỡ chu vi ngoài của màng rung nói trên theo cách dao 
động được theo chiều dao động, và nhiều phần dẫn động (14) được kết cấu để đỡ bề mặt 
phía sau của mỗi màng rung nói trên và làm dao động các màng rung nói trên đáp lại tín 
hiệu âm thanh, trong đó nhiều phần dẫn động bao gồm: cặp mạch từ (201, 202) trong đó 
khe hở từ tính (20G) được tạo thành theo chiều khác với chiều dao động của các màng 
rung nói trên, cặp cuộn dây âm thanh (301, 302) được bố trí trong khe hở từ tính theo 
cách dao động được theo một chiều trục, dao động để di chuyển về phía hoặc ra xa nhau 
đáp lại tín hiệu âm thanh nói trên và phần thay đổi chiều dao động cứng (50) thay đổi 
chiều dao động của cuộn đây âm thanh nói trên và truyền dao động đến màng rung nói 
trên, và phần thay đổi chiều dao động (50) có khớp nối (52) được tạo ra tại cạnh của các 
màng rung và tại cạnh của các đầu đối xứng của cặp cuộn dây âm thanh, tương ứng, và 
phần liên kết (51) được bố trí lệch góc so với chiều dao động của cuộn dây âm thanh.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị xử lý và phương pháp xử lý tấm vải 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý để xử lý thành phần dạng tấm được sử dụng trong việc 
sản xuất vật dụng thấm hút bao gồm: con lăn quay mà quay với cả hai đầu của nó được 
đỡ theo hướng trục; phần đặt tấm vải có bề mặt đặt tấm vải, trong đó thành phần dạng 
tấm được đặt lên; và phần xử lý và phần nhô mà nằm trên bề mặt biên của con lăn quay. 
Thành phần dạng tấm được xử lý bằng cách được kẹp chặt vào giữa bề mặt đặt tấm vải 
và phần xử lý. Phần xử lý được bố trí ở phía, mà ở đó đầu này của con lăn quay được 
định vị đối với đường tâm của con lăn quay theo hướng trục của con lăn quay. Phần nhô 
được bố trí ở phía kia mà ở đó đầu kia của con lăn quay được định vị đối với đường tâm 
theo hướng trục. Phần nhô tiếp giáp với bề mặt đặt tấm vải khi thành phần dạng tấm 
được kẹp chặt ở giữa phần xử lý và bề mặt đặt tấm vải trong khi con lăn quay đang quay.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu vật dụng thấm hút, phương pháp 

sản xuất tấm làm vật dụng thấm hút và thiết bị sản xuất tấm 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm được tạo ra trong vùng cho trước của 
tấm, với vùng có đặc tính mềm khác, tấm này là tấm tạo thành vật dụng thấm hút, 
phương pháp này bao gồm: quay theo hướng chu vi cả con lăn thứ nhất được tạo ra bởi 
nhóm các phần nhô trong vùng cho trước của mặt chu vi ngoài và con lăn thứ hai được 
bố trí có mặt chu vi ngoài đối nhau với con lăn thứ nhất, tạo trên tấm vùng có đặc tính 
mềm khác bằng cách cho tấm đi qua giữa con lăn thứ nhất và con lăn thứ hai và chèn 
tấm bởi nhóm các phần nhô và mặt chu vi ngoài của con lăn thứ hai, trong đó nhóm 
phần nhô có một số dãy của các dãy phần nhô với các khoảng cách ở giữa chúng theo 
hướng chu vi, mỗi dãy phần nhô bao gồm một số các phần nhô được kéo thẳng hàng 
theo hướng trục quay của con lăn thứ nhất, trong đó, vị trí phía đầu ra theo hướng chu vi 
của ít nhất là phần nhô này của các phần nhô tạo thành dãy các phần nhô được định vị 
tận cùng phía đầu ra của nhóm phần nhô theo hướng chu vi được bố trí dịch chuyển từ vị 
trí phía đầu ra của phần nhô kia tạo thành dãy các phần nhô.  
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(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp kiểm tra chức năng của thiết bị tiệt trùng và 

thiết bị tiệt trùng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm tra chức năng của thiết bị tiệt trùng, và đề cập 

đến thiết bị tiệt trùng, trong đó thiết bị này có một thiết bị kiểm tra chức năng của nó, 
nhờ đó cung cấp phương pháp đơn giản và nhanh chóng để phát hiện ra các sự cố của 
thiết bị. Để đạt được mục đích này, giá trị kỳ vọng lý thuyết của lượng tài nguyên tiêu 
thụ, cụ thể là của lượng năng lượng và/hoặc lượng nước tiêu thụ được tính toán, giá trị 
thực tế được xác định và từ độ chênh lệch giữa các giá trị kỳ vọng và giá trị thực tế này 
mà có thể kết luận được về sự cố của thiết bị tiệt trùng.  
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(54) Thiết bị dỡ tải và phương pháp chuyển hyđrocacbon lỏng 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp dùng để chuyển hyđrocacbon lỏng giữa hai vật 
thể. Để đạt được mục đích này, càng trượt chuyển và các ống chuyển được di chuyển từ 
vật thể thứ nhất đến vật thể thứ hai để được lắp đặt trên đó để tạo ra việc nối thông chất 
lưu giữa hai vật thể. Sau đó, việc dỡ tải hyđrocacbon lỏng có thể được thực hiện giữa hai 
vật thể. Hoạt động ngắt khẩn cấp có thể được khởi phát trong quá trình dỡ tải, trong đó 
các ống chuyển được tháo khỏi càng trượt chuyển, và được đưa trở về vật thể thứ nhất. 
Các đặc điểm khác nhau của càng trượt chuyển và thiết bị kết hợp cho phép lắp đặt càng 
trượt chuyển lên vật thể thứ hai với các mối nối đối tiếp cải tiến, đưa các ống chuyển trở 
về vật thể thứ nhất sau hoạt động dỡ tải mà không làm rò rỉ hyđrocacbon lỏng, và tháo 
nối các ống chuyển nhanh chóng và an toàn trong hoạt động ngắt khẩn cấp.  
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(21) 1-2011-02516 (51) 7 H04W  72/12,  72/08, H04J  11/00 
(22) 09.04.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/002616     09.04.2010 (87) WO2010/116764 14.10.2010 
(30) 2009-096221     10.04.2009 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Takashi IWAI (JP), Akihiko NISHIO (JP), Daichi IMAMURA  (JP), Seigo NAKAO  

(JP), Yoshihiko OGAWA  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị trạm cơ sở không dây, thiết bị đầu cuối không dây, 

phương pháp cấp phát tài nguyên tần số và phương pháp tạo 
tín hiệu truyền dẫn 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị trạm cơ sở vô tuyến và thiết bị đầu cuối vô tuyến với cấu 
hình mà có thể ngăn sự suy giảm độ chính xác của việc ước lượng kênh khi sử dụng 
phương pháp truyền dẫn tần không liên tục và truyền dẫn tín hiệu SRS ở kênh liên kết 
đường lên. Trong thiết bị trạm cơ sở (100), bộ phận thiết lập khối ấn định (106), mà thiết 
lập dải tần nhận tín hiệu SRS tại bộ phận phân tách SRS (103) và thiết lập các khối cấp 
phát tần số (RBG) tại bộ phận ước lượng CQI (104) và bộ phận ấn định (105), làm cho vị 
trí tần số ở biên của dải tần nhận tín hiệu SRS tới vị trí tần số ở biên của nào đó khối cấp 
phát tần số và thiết lập băng thông nhận tín hiệu SRS là bội số nguyên lần băng thông 
của khối cấp phát tần số. Trong thiết bị đầu cuối (200), bộ phận thiết lập thông tin dải 
tần (204), mà thiết lập dải tần truyền dẫn và các khối cấp phát tần số (RBG), trùng vị trí 
tần số ở biên của dải tần truyền dẫn với vị trí tần số ở biên của khối tần số để ấn định và 
thiết lập băng thông truyền tín hiệu SRS là bội số nguyên lần băng thông của khối tần số 
để ấn định.  
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(11) 29355 
(21) 1-2011-02517 (51) 7 H04L  12/66,  29/06, H04W  4/18 
(22) 02.03.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/001423  02.03.2010 (87) WO2010/113387 07.10.2010 
(30) 2009-085642      31.03.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2011 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Kunibiko SAKAIBARA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị chuyển đổi và phương pháp chuyển đổi thông tin 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị chuyển đổi thực hiện chuyển đổi thông tin giữa mạng IP và 
mạng không-IP mà không cần thay đổi các thiết bị đầu cuối của mạng không-IP và 
không gây ra sự hạn chế băng thông truyền dẫn và thời gian trễ lớn trong mạng không-
IP. Trong bộ chuyển đổi này, bộ nhớ bảng chuyển đổi (206) lưu trữ bảng chuyển đổi cho 
mỗi bên truyền thông và nội dung truyền. Bộ phận tạo phần đầu (205) chọn, từ các bảng 
chuyển đổi, thông tin mà tương ứng thông tin thể hiện địa chỉ được đưa tới từ bộ phận 
chọn bên truyền thông (203) và thông tin thể hiện loại nội dung truyền được đưa tới từ 
bộ phận chọn nội dung truyền (204). Bộ phận tạo phần đầu (205) tham chiếu tới nội 
dung của bảng chuyển đổi được lựa chọn và tạo ra phần tín hiệu điều khiển của tín hiệu 
không phải của mạng. Bộ phận tổng hợp (207) chia dữ liệu được đưa tới từ bộ phận tách 
(202) thành các độ dài khác nhau, gộp các dữ liệu đã được chia và phần tín hiệu điều 
khiển được tạo ra bởi bộ phận tạo phần đầu (205), và tạo ra tín hiệu thông tin cho mạng 
kh«ng-IP.  
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(11) 29356 
(21) 1-2011-02525 (51) 7 F16L  25/00 
(22) 23.02.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2010/000520 23.02.2010 (87) WO/2010/098833 02.09.2010 
(30) 61/208,531      25.02.2009 US 
(71) GEORGE MYER COMPANY, INC.   (US) 

P.O. Box 230014, Houston, TX 77223-0014, United States of America 
(72) BALDWIN, Gardner, T. (US), SWEENEY, Larry, M.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đầu nối ở đầu dùng để gắn cố định vào ống mềm được gia 

cường và cụm ống mềm được gia cường áp suất cao 
  (57)     Sáng chế đề xuất đầu nối ở đầu được lắp ráp bằng phương pháp dập dùng cho ống mềm 

cao su mềm dẻo gia cường có đường kính lớn chịu áp lực cao bằng cách sử dụng khóa 
dạng sóng hình sin của phần gia cường và đặc biệt phù hợp cho ngành hóa dầu và ngành 
khoan. Hai đầu nối theo các phương án thực hiện để sử dụng cho ống mềm được gia 
cường sợi thép có ống trong mỏng đã biết : một cho ống có đường kính 3 insơ 
(=7,12cm) và chịu được áp suất rất cao lên tới 20000 psi ( ≈13,8 MPa) và đầu nối kia 
cho ống có đường kính 5 insơ (12,7cm) và chịu được áp suất rất cao lên tới 18000 psi 
(≈12,4 MPa).  Tất cả các đầu nối cải tiến này sẽ chịu được áp lực rất cao của ống mềm 
mà không làm ngừng hoạt động bơm hoặc làm rò rỉ vì vậy ống mềm bất kỳ sử dụng đầu 
nối này sẽ hư hỏng trước khi đầu nối làm hỏng ống mềm. Các đầu nối được thiết kế để 
đáp ứng hoặc vượt quá khoảng nhiệt độ theo API (bộ tiêu chuẩn do viện dầu mỏ Hoa Kì 
đưa ra) mới và các mức độ đặc tính mềm dẻo theo API mới có hiệu lực vào tháng 10 
năm 2006.  
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(11) 29357 
(21) 1-2011-02531 (51) 7 G10L  19/14 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2011 
(71) NTT DOCOMO, INC.  (JP) 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150, Japan 
(72) TSUJINO, Kosuke (JP), KIKUIRl, Kei (JP), NAKA, Nobuhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp mã hóa tín hiệu auđio, phương pháp giải mã tín 

hiệu auđio, thiết bị mã hóa, thiết bị giải mã, hệ thống xử lý tín 
hiệu auđio, vật ghi chứa chương trình mã hóa tín hiệu auđio 
và vật ghi chứa chương trình giải mã tín hiệu auđio 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hoá và giải mã tín hiệu auđio, trong đó 
nếu khung ngay trước khung cần mã hóa mà được mã hóa bởi khối mã hóa thứ nhất thực 
hiện theo sơ đồ mã hóa dự đoán tuyến tính, được mã hóa bởi khối mã hóa thứ hai thực 
hiện theo sơ đồ mã hóa khác với sơ đồ mã hóa dự đoán tuyến tính, thì khung cần mã hóa 
có thể được mã hóa theo sơ đồ mã hóa dự đoán tuyến tính bằng cách khởi tạo trạng thái 
trong của khối mã hóa thứ nhất Do đó, quá trình mã hóa thực hiện theo nhiều sơ đồ mã 
hóa bao gồm sơ đồ mã hóa dự đoán tuyến tính và sơ đồ mã hóa khác với sơ đồ mã hóa 
dự đoán tuyến tính có thể thực hiện được.  
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(11) 29358 
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2141 NW 25th Avenue, Portland, Oregon 97210-2578, United States of America 
(72) John P. HOICE (US), Lonny V. MORGAN (US), Daniel R. MORROW (US), David 

M. GRAF (US), Terry L. BRISCOE (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Búa nghiền bao gồm phần gài giữa chốt búa và búa 

  (57)     Sáng chế đề xuất các búa nghiền bao gồm lỗ lắp chốt búa mà ít nhất một số phần của bề 
mặt trong được tạo cong trong đó theo hướng dịch chuyển từ bề mặt chính này của búa 
nghiền đến bề mặt chính kia. Bề mặt trong này có thể được tạo đều như cung tròn, 
đường parabol, đường hypebol, hoặc bề mặt cong khác, với các cực trị cục bộ bên trong 
lỗ (ví dụ, ở hoặc gần tâm). Việc tạo ra bề mặt cong trong sẽ giúp thay đổi và phân bố các 
vị trí mà ở đó lực được hấp thụ do sự tiếp xúc giữa chốt búa và các thành tạo lỗ lắp chốt 
búa khi lưỡi búa nghiền tiếp xúc với vật liệu cần nghiền. Các kết cấu khác bao gồm phần 
gài giữa chốt búa và búa như một phần của phần ống lót, phần ống hoặc bạc lót, hoặc 
phần khớp cầu. 
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(72) Akiko TANAKA  (JP), Ikue SATO  (JP), Takashi TOMINAGA  (JP), Akinori 
KOTERA  (JP), Hideaki KATSUTA  (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị phủ chất từ, phương pháp phủ chất từ và sản phẩm được 

phủ chất từ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phủ chất từ để bố trí nam châm dạng tấm (3) lên bề mặt sau 

(1B) của vật phẩm đích phủ dạng tấm mỏng (1) để tạo ra từ trường (13) ở bề mặt (1A) 
của vật phẩm đích phủ (1), và phủ bề mặt (1A) của vật phẩm đích phủ (1) bằng chất phủ 
(15) chứa các vảy từ nhỏ (17) để tạo ra màng phủ mà hình mẫu tương ứng với hình dạng 
đường bao của nam châm (3) được hiện hình trong đó, bao gồm nam châm dạng tấm thứ 
nhất (5) có cực N (cực bắc) và cực S (cực nam) theo cách bố trí thứ nhất hoặc cực S và 
cực N theo cách bố trí thứ hai ở cả hai phía bề mặt của nó và được bố trí dọc theo bề mặt 
sau (1B) của vật phẩm đích phủ (1), nam châm thứ hai (7) có cực N và cực S và được bố 
trí dọc theo bề mặt sau (5B) của nam châm thứ nhất (5) sao cho cách bố trí của cực N và 
cực S của nó ngược lại với cách bố trí của nam châm thứ nhất (5) và đường bao của nó 
gần như trùng khớp với đường bao của nam châm thứ nhất (5).  
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Wolfgang FALK (DE), Frank MOENNIG (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Tàu và phương pháp vận chuyển và thiết lập các kết cấu ngoài 

khơi 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tàu để vận chuyển và thiết lập các kết cấu ngoài khơi, tàu này bao 

gồm: thân tàu có tiết diện được tạo dạng hình chữ U, có đuôi tàu hở và các chỗ nhô ra 
của các thành bên kéo dài ở phía sau vượt ra mép phía sau của sàn; các hệ thống cột 
chống kích lên với các cột chống kích lên được kết hợp trong thân tàu có thể dịch 
chuyển theo phương thẳng đứng với đầu cuối của chúng đặt ở các vị trí bên dưới sàn; và 
cần trục có thể dịch chuyển trên các cạnh bên của các thành bên. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp vận chuyển và thiết lập các kết cấu ngoài khơi bằng tàu để vận chuyển 
và thiết lập các kết cấu ngoài khơi.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kết cấu bố trí của bầu hút hơi xăng ở xe máy loại xe tay ga 

  (57)    Sáng chế đề cập đến xe máy loại xe tay ga bao gồm: các khung sau bên phải và bên trái 
được bố trí để kéo dài lên trên về phía sau ở phía sau của sàn để chân; khoang đựng đồ 
và bình chứa nhiên liệu được bố trí ở phía trước hoặc phía sau giữa các khung sau bên 
phải và bên trái, yên xe được bố trí để che phủ phía trên của khoang đựng đồ và bình 
chứa nhiên liệu; giá đỡ ổ khóa yên xe tiếp nhận phần đuôi sau của yên xe, nằm giữa các 
phần đuôi sau của các khung sau bên phải và bên trái ở phía sau của khoang đựng đồ và 
bình chứa nhiên liệu; và bầu hút hơi xăng được bố trí ở khoảng trống bên dưới giá đỡ ổ 
khóa yên xe. Bầu hút hơi xăng cơ bản có dạng hình hộp chữ nhật và được bố trí sao cho 
chiều dọc của nó được định hướng theo chiều rộng của xe ở vị trí thấp hơn các phần đuôi 
sau của các khung sau khi nhìn ngang xe.  
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(72) HOSOKAWA, Tomoaki (JP), UEDA, Kohei (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm kim loại được phủ lót và phương pháp sản xuất tấm kim 

loại này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm kim loại phủ lót có màng phủ trên một hoặc cả hai mặt của tấm 

kim loại. Màng phủ bao gồm ít nhất một màng phủ trên làm màng phủ bề mặt ngoài 
cùng; và màng phủ giữa được bố trí bên dưới màng phủ trên tiếp xúc với màng phủ trên. 
Màng phủ trên là màng phủ trong chứa nhựa acrylic ghép silicon, và không chứa chất 
màu; và màng phủ giữa bao gồm nhựa polyeste lưu hóa được melamin hoặc lưu hóa 
được isoxyanat, và chất nhuộm màu. Bề mặt của màng phủ có hệ số ma sát trung bình 
nhỏ hơn hoặc bằng 0,08, độ cứng ở 23oC nằm trong khoảng từ 75 đến 200N/mm2 tính 
theo độ cứng vạn năng ở tải trọng 5/nN, và góc phản xạ là 50% hoặc lớn hơn dưới điều 
kiện góc tới là 20o và góc khúc xạ là 20o. Sáng chế cũng đề xuất tấm kim loại phủ lót có chất 
lượng thiết kế như độ bóng và độ rõ của ảnh, và cũng có tính chịu cào xước tuyệt vời.  
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(11) 29363 
(21) 1-2011-02607 (51) 7 H04W  72/12,  74/08 
(22) 01.04.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/EP2010/002118 01.04.2010 (87) WO/2010/112236 07.10.2010 
(30) 09005010.5       03.04.2009 EP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi Osaka 571-8501 (JP) 
(72) FEUERSANGER, Martin (DE), LOHR, Joachim (DE), WENGERTER, Christian (DE)
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp để truyền báo cáo trạng thái bộ đệm 

  (57)    Sáng chế này đề cập đến các phương pháp để truyền báo cáo trạng thái bộ đệm (BSR) 
trong hệ thống truyền thông di động, cụ thể hơn là đến việc xác định các quy tắc khởi 
động, tạo ra và truyền các báo cáo trạng thái bộ đệm. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp truyền dữ liệu bằng cách sử dụng các quy tắc mới đề quyết định dữ liệu của sóng 
rađio nào được truyền trong khoảng thời gian truyền đã cho. Hơn nữa, sáng chế này đề 
cập đến phương pháp lập lịch biểu các nguồn rađio, phương pháp này có tính đến thông 
tin liên quan lập lịch biểu bổ sung từ báo cáo trạng thái bộ đệm và/hoặc phương pháp 
truyền dữ liệu. Để tránh chấp nhận không cần thiết từ mạng và đề xuất xử lý cải tiến 
truyền dữ liệu sáng chế đề xuất các hệ thống báo cáo trạng thái bộ đệm và truyền dữ liệu 
mà chúng có tính đến chế độ lập lịch biểu của dữ liệu của các sóng mang rađio chờ để 
truyền để quyết định liệu báo cáo về nó trong báo cáo trạng thái bộ đệm, một cách tương 
ứng, liệu dồn kênh dữ liệu vào khối truyền để truyền hay không.  
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10 Anson Road, #03-01 International Plaza 079903 Singapore 
(72) Ah Seng NEO (SG), Weng Khoon YAP (MY) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hệ thống và phương pháp nâng cao sự trung thành của khách 

hàng 
  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống điều hành cuộc chơi dựa vào sự trung thành (JLS) và phương 

pháp vận hành hệ thống này được làm thích ứng để vận hành và quản lý một cách có 
hiệu quả cuộc chơi. Cụ thể hơn, sáng chế đề xuất phương pháp nâng cao sự trung thành 
của khách hàng bao gồm các bước : trang bị máy tính có bộ xử lý, màn hình hiển thị, vật 
ghi đọc được bằng máy tính, và bộ mã hoá được tạo cấu hình để tính điểm trung thành 
của khách hàng; xác định giá trị thành tích của khách hàng liên quan đến lịch sử chơi 
của khách hàng bao gồm các bước : tính khoản mà khách hàng chơi trò chơi đổi thẻ 
trong chuyến đi chơi, trong đó khoảng đổi thẻ được xác định theo khoản thẻ tiền mặt 
được đổi ra khoản thẻ không chuyển đổi được; tính điểm trung thành của khách hàng 
dựa vào giá trị thành tích thành của khách hàng; lưu trữ điểm trung thành của khách 
hàng trên vật ghi đọc được bằng máy tính; và hiển thị điểm trung thành của khách hàng 
trên màn hình hiển thị. 
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(11) 29365 
(21) 1-2011-02619 (51) 7 H04R  11/00,  7/04 
(22) 01.04.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2010/029596  01.04.2010 (87) WO/2010/114981 07.10.2010 
(30) 61/165,816       01.04.2009 US 
(71) KNOWLES ELECTRONICS, LLC  (US) 

1151 Maplewood Drive, Itasca, IL 60143, United States of America 
(72) Daniel Max WARREN (US), Thomas J. JALAVA (US), Brad OLSON (US), John M. 

ABRY (US), Earl E. HOUCEK (US), Mark F. HALLA (US), Charles B. KING (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ thu 

  (57)    Sáng chế đề xuất bộ thu có động cơ phần ứng cân bằng được nối liền cơ học với thành 
phần màng dịch chuyển được. Thể tích trước thay đổi khi thành phần màng dịch chuyển 
được di chuyển. Thể tích trước được nối với cổng. Thể tích sau thay đổi ngược lại với thể 
tích trước khi màng dịch chuyển được di chuyển. Kênh âm thanh nối với cổng và còn 
được nối với lối ra âm thanh. Lối ra âm thanh cho phép âm năng thoát ra từ kênh âm 
thanh. áp suất âm thanh thứ nhất được tạo ra trong thể tích trước khi động cơ phần ứng 
cân bằng di chuyển màng. Kênh âm thanh và thể tích trong được phân chia bởi phần 
thành chung, trong đó phần thành chung được xác định bởi ít nhất một trong số các 
thành của vỏ bọc mà còn tạo ra một phần của ít nhất một thành cho kênh âm thanh.  
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(21) 1-2011-02622 (51) 7 F16F  15/32 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2011 
(71) TOHO KOGYO CO., LTD.  (JP) 

36, Kashibuchi, Shimoyamatashiro-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 444-3222 Japan 
(72) Yutaka YAMAGUCHI (JP), Yasuhiro lMAEDA (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Khuôn dập tạo hình đối trọng và phương pháp và thiết bị sản 

xuất đối trọng có sử dụng khuôn dập này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến khuôn dập để tạo hình cho đối trọng để gắn vào bánh xe một cách 

hiệu quả Khuôn dập bao gồm khuôn bao gồm phần khuôn tạo chu vi có đường rãnh kéo 
dài để chế tạo bề mặt chu vi ngoài của đối trọng, chày dập trên có phần khuôn trên để 
tạo thành bề mặt trên của đối trọng và chày dập dưới có phần cối dập để tạo thành bề 
mặt dưới của đối trọng. Khuôn dập này có khả năng dập phôi gia công dạng thanh được 
đặt trong đường rãnh của phần khuôn tạo chu vi thành đối trong nhờ phần khuôn tạo chu 
vi và ít nhất một phần trong các phần khuôn trên và phần cối dập bằng cách tác dụng lực 
dập theo phương vuông góc với chiều dài của phôi gia công. Nhờ sử dụng khuôn dập 
này, các bước uốn phôi gia công, loại bỏ ba via sau khi dập, v.v. có thể được lược bỏ. 
Phương pháp và thiết bị sản xuất đối trọng có sử dụng khuôn dập này cũng được đề xuất.  
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(11) 29367 
(21) 1-2011-02623 (51) 7 B24B  49/00 
(22) 30.09.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 12/894,462 30.09.2010 US 
(71) AKRON SPECIAL MACHINERY, INC.  (US) 

2740 Cory Ave., Akron, Ohio 44314, United States of America 
(72) David POLING, SR. (US), James R. SHIVELY (US), Brian D. MITCHELL (US), 

Matthew C. BLUBAUGH (US), Richard DELMORO (US), David KRAUSE (US), 
David L. POLING, JR. (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Quy trình mài biên dạng lốp xe bằng thiết bị mài 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình mài biên dạng lốp xe nhờ sử dụng thiết bị mài. Thiết bị 
mài tiếp xúc với lốp xe được đỡ bởi khung và hướng vào tâm lốp. Thiết bị mài bao gồm 
ít nhất một cụm, và một thiết bị định vị hướng trục đỡ cụm này. Thiết bị định vị hướng 
trục giúp cho nhóm máy này được định vị lại so với lốp xe theo hướng trục. Cụm này 
bao gồm đầu mài có đá mài được đỡ xoay được trên đó, đá mài có thể có các rìa lượn 
tròn ở các phần xa trục nhất của nó. Thiết bị mài còn bao gồm thiết bị định vị hướng tâm 
đỡ đầu mài di chuyển hướng tâm so với lốp xe.  
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(21) 1-2011-02642 (51) 7 H05K  3/00, B65G  49/00, C25D  

17/00, H05K  13/00 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2011 
(71) ATOTECH DEUTSCHLAND GmbH  (DE) 

Erasmusstrasse 20, 10553 Berlin, Germany 
(72) Henry KUNZE (DE), Christian THOMAS (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, bộ phận giữ, thiết bị và hệ thống để vận chuyển 

vật liệu dạng tấm 
  (57)     Để vận chuyển vật liệu dạng tấm cần xử lý (21) trong thiết bị xử lý hóa học và/hoặc điện 

hóa đối với vật liệu đó, trong đó vật liệu cần xử lý (21) được vận chuyển trong mặt 
phẳng vận chuyển theo hướng vận chuyển (5), bộ phận giữ (22, 25) được gắn vào vật liệu 
cần xử lý đó (21). Các bộ phận giữ (22, 25) kẹp vật liệu cần xử lý (21) tại ít nhất hai 
điểm trên vùng mép của vật liệu đó, vùng mép có hướng dọc theo hướng vận chuyển (5) 
trong khi vật liệu cần xử lý (21) được vận chuyển. Bộ phận giữ (22, 25) được ghép nối 
theo cách có thể tháo được với thiết bị vận chuyển (41) mà dịch chuyển các bộ phận giữ 
đó (22, 25) theo hướng vận chuyển để vận chuyển vật liệu cần xử lý (21). ít nhất trong 
một phân của sự vận chuyển vật liệu cần xử lý (1), một lực (6, 7) có thành phần lực năm 
trong mặt phẳng vận chuyển và có nướng ngang với hướng vận chuyển (5), được tác 
động lên một khu vực của vật liệu cần xử (21), ví dụ lên các vùng mép có hướng dọc.  
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No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung City, Taiwan 
(72) LIANG, Chiu-Hui (TW), LEE, Hsin-Hsiang (TW), CHANG, Jung-Lin (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Cơ cấu dẫn thoát bùn nước 

  (57)    Sáng chế này đề cập đến cơ cấu dẫn thoát bùn nước của bộ ngăn đất xe máy, xe máy này 
có bánh xe và khối động cơ, bánh xe máy có bộ ngăn đất. Cơ cấu nói trên khác biệt ở 
chỗ, cơ cấu này bố trí ở bích bên của bộ ngăn đất, bích bên này có bộ dẫn thoát và bộ 
ngăn thẳng đứng, các bộ này dùng để dẫn hướng dòng chảy bùn nước, do vậy bùn nước 
hoặc nước mặt đường do bánh xe cuốn tốc lên bị bộ ngăn đất dẫn chảy về má phanh của 
hệ thống phanh đĩa, ngay lập tức nhờ vào cơ cấu dẫn thoát bùn nước của bộ ngăn đất, 
làm cho bùn nước chảy đến bên ngoài má phanh của hệ thống phanh đĩa để thoát đi, nên 
có thể ngăn chặn bùn nước hoặc nước mặt đường do bánh xe cuốn tốc lên chảy vào bên 
trong má phanh của hệ thống phanh đĩa, dẫn đến tăng tuổi thọ má phanh của hệ thống 
phanh đĩa xe máy.  
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(71) KRONES AG  (DE) 

Bohmerwaldstr. 5, 93073 Neutraubling, Germany 
(72) Andre BUDNlCK (DE), Van Cung TRAN (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất nhiên liệu chứa cacbon 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất nhiên liệu chứa cacbon. Tốt hơn, 
nếu những nhiên liệu này có thể được sử dụng để chuyển hoá nguyên liệu thô chứa 
cacbon thành nhiên liệu lỏng. Cụ thể, nhiên liệu được tạo ra bằng cách nén nguyên liệu 
thô chứa cacbon và bổ sung một lượng xác định chất phụ gia có tác dụng nâng cao mức 
sử dụng nhiệt của nhiên liệu. Thiết bị sản xuất theo sáng chế bao gồm thiết bị ép có tác 
dụng nén nguyên liệu thô chứa cacbon để tạo ra nhiên liệu thành phẩm được ép và thiết 
bị bổ sung có chức năng nạp chất phụ gia có tác dụng nâng cao mức sử dụng nhiệt của 
nhiên liệu vào nguyên liệu thô, khác biệt ở chỗ thiết bị bổ sung được bố trí sau thiết bị 
ép theo hướng vận chuyển của nhiên liệu và được thiết kế sao cho nó nạp chất phụ gia 
vào ít nhất một bề mặt của nhiên liệu thành phẩm được ép.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2011 
(71) SUZUKI MOTOR CORPORATION  (JP) 

300, Takatsuka-Cho, Minami-Ku, Hamamatsu-Shi, Shizuoka-Ken 432-8611 Japan 
(72) Masatoshi IDO (JP), Yozo KAMIYA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị giảm áp dùng cho động cơ 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị giảm áp dùng cho động cơ bao gồm cơ cấu xupap trong đó con 
lăn của cần đẩy sẽ lăn dọc theo biên đạng cam tạo ở trục cam, và cần đẩy sẽ tác động để 
mở/đóng xupap. Theo thiết bị giảm áp này, trục giảm áp bao gồm cam giảm áp ở một 
đầu và đòn giảm áp ở đầu kia được chứa quay được cùng với cam giảm áp ở rãnh giảm 
áp tạo ra trên trục cam có phần vòng đế cam, đường lăn mà con lăn được đưa đến tiếp 
xúc với nó được mang ở phần vòng đế cam, và đầu rãnh của rãnh giảm áp được tạo ở 
phần vòng đế cam, và đường tiếp tuyến của mỗi điểm trong vùng đường lăn ở phần vòng 
đế cắt đường trục của trục cam.  
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(30) 12/401,125      10.03.2009 US 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2011 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Jari SUKANEN (FI), Marko TAKANEN (FI), Toni LAURILA (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

truy cập nội dung dựa trên vị trí địa lý của người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới cách tiếp cận để ánh xạ nội dung, như các tệp audio, đề cập tới siêu 

dữ liệu về nội dung được kết hợp. Cách tiếp cận bao gồm việc khởi tạo việc tìm kiếm 
siêu dữ liệu cục bộ được kết hợp với nội dung cụ thể. Nó xác định xem liệu siêu dữ liệu 
cục bộ là không đủ hay đủ. Nếu siêu dữ liệu cục bộ là không đủ thì yêu cầu siêu dữ liệu 
được kết hợp với nội dung cụ thể được tạo ra. Yêu cầu được gửi tới dịch vụ siêu dữ liệu 
để thu dữ liệu kết quả bao gồm siêu dữ liệu cho nội dung cụ thể. Việc tìm kiếm của dữ 
liệu kết quả từ dịch vụ siêu dữ liệu được bắt đầu dựa trên mô tả của nội dung cụ thể để 
thu siêu dữ liệu liên quan nhất của dữ liệu kết quả.  
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(11) 29373 
(21) 1-2011-02657 (51) 7 H04L  29/08, G06F  17/30 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2011 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Jari SUKANEN (FI), Marko TAKANEN (FI), Toni LAURILA (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

ánh xạ nội dung theo yêu cầu 
  (57)    Sáng chế đề cập tới cách tiếp cận để ánh xạ nội dung, như các tệp audio, tới siêu dữ liệu 

về nội dung được kết hợp. Cách tiếp cận này bao gồm bước bắt đầu việc tìm kiếm siêu 
dữ liệu cục bộ được kết hợp với nội dung cụ thể. Nó được xác định xem liệu siêu dữ liệu 
cục bộ là không đủ hay đủ. Nếu siêu dữ liệu cục bộ là không đủ thì yêu cầu siêu dữ liệu 
được kết hợp với nội dung cụ thể được tạo ra. Yêu cầu được gửi tới dịch vụ siêu dữ liệu 
để thu dữ liệu kết quả bao gồm siêu dữ liệu cho nội dung cụ thể. Việc tìm kiếm của dữ 
liệu kết quả từ dịch vụ siêu dữ liệu được bắt đầu dựa trên mô tả của nội dung cụ thể để 
thu siêu dữ liệu liên quan nhất của dữ liệu kết quả.  
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(86) PCT/EP2010/002389 19.04.2010 (87) WO/2010/121771 28.10.2010 
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi Osaka 571-8501 (JP) 
(72) VELEV, Genadi (BG), BACHMANN, Jens (DE), IKEDA, Shinkichi (JP), HIRANO, 

Jun (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp tối ưu hóa định tuyến đường truyền dữ liệu giữa 

các nút truyền thông nhờ tác nhân tối ưu hóa định tuyến 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để tối ưu hóa đường truyền dữ liệu giữa hai 

nút truyền thông. Một tác nhân tối ưu hóa định tuyến (ROA) được xác định trong mạng 
hiện tại của nút truyền thông thứ hai, ưu tiên trên đường truyền dữ liệu giữa hai nút 
truyền thông. Sau đó, một đường hầm IP được thiết lập giữa nút truyền thông thứ nhất và 
ROA, đường hầm IP này và liên kết an toàn tương ứng của đường hầm IP này dựa trên 
địa chỉ gốc của nút truyền thông thứ nhất trong mạng gốc của nó. Nút truyền thông thứ 
nhất có thể có hai đường hầm IP dựa trên cùng một địa chỉ gốc, một đến tác nhân gốc 
của nó và một đến ROA. Các mục nhận định tuyến tương ứng và các mục nhập bộ nhớ 
truy cập nhanh liên kết cần được thiết lập trong ROA và nút truyền thông thứ nhất sao 
cho tất cả các gói dữ liệu giữa hai nút truyền thông được trao đổi theo đường hầm IP 
được thiết lập qua ROA.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bơm dùng cho bình chứa dịch lỏng và nút ấn 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu bơm của bình chứa dịch lỏng để xả một lượng xác định thành 
phần chứa trong, và cụ thể hơn tới nút ấn của cơ cấu bơm của bình chứa dịch lỏng bao 
gồm miếng ấn có bộ phận ấn có thể được ấn bằng cách tác động lực lên bề mặt trên phía 
trước; và thanh nối được tạo ra ở đầu dưới của miếng ấn và bao gồm bộ phận ép bơm 
được ấn khi bộ phận ấn được ấn và bộ phận quay có tác dụng như là trục tâm của quá 
trình vận hành của bộ phận ép bơm khi bộ phận ấn được ấn, khoảng cách giữa bộ phận 
ấn và bộ phận quay dài hơn khoảng cách giữa bộ phận ép bơm và bộ phận quay, và tới 
cơ cấu bơm của bình chứa dịch lỏng sử dụng nút ấn này.  
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(72) Yoshihiro Mizutani (JP), Hironao Okada (JP), Masashi Hioki (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Kết cấu chống vào nước ở khu vực núm vận hành của bếp ga 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu chống vào nước ở khu vực núm vận hành của bếp ga có 
núm vận hành được bố trí trên tấm trên dùng để che mặt trên của vỏ bếp ga, kết cấu này 
bao gồm núm vận hành (2) được tạo ra trên tấm trên (30) để bật và tắt bộ phận đốt ga 
(21), trong đó : tấm trên (30) có lỗ xuyên (33) được tạo ra xuyên qua tấm trên (30); lỗ 
xuyên (33) có phần trục (22) luồn qua đó để đỡ núm vận hành (2) có tác dụng làm 
đường dẫn không khí (S) và để lắp vòng bịt kín hình trụ (1) vào mặt theo chu vi trong 
của lỗ xuyên (33) này; và vòng bịt kín hình trụ (1) bao gồm phần hình trụ (13) kéo dài 
lên trên vượt ra ngoài tấm trên (30), và phần chặn có dạng vành (14) được tạo ra ở phần 
trên của phần hình trụ kéo dài (13) nhô ra ngoài theo phương ngang.  
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(72) Yasuhiro Hosada (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý thông tin, phương pháp điều khiển thiết bị xử lý 

thông tin, và phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính 
  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị xử lý thông tin để cung cấp dịch vụ chia sẻ quyền người dùng 

dưới điều kiện chia sẻ quyền người dùng được quy đỉnh bởi nhà cung cấp vốn tạo ra ứng 
dụng, và phương pháp điều khiển thiết bị xử lý thông tin này. Để thực hiện mục đích 
này, thiết bị xử lý thông tin tạo ra các thiết đặt chia sẻ để xác định điều kiện chia sẻ đối 
với từng mục của quyền người dùng giữa các ứng dụng theo tệp tin kê khai thu thập được 
từ mỗi ứng dụng. Khi nhận được yêu cầu quyền người dùng từ một trong số các ứng 
dụng, thì thiết bị xử lý thông tin sẽ cung cấp quyền người dùng cho ứng dụng yêu cầu 
theo các thiết bị đặt chia sẻ được tạo ra.  
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(71) BLUESCOPE STEEL LIMITED  (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia 
(72) SMITH, Ross McDowall (AU), LIU, Qiyang (AU), SHEDDEN, Bryan Andrew (AU), 

NEUFELD, Aaron Kiffer (CA), WILLIAMS, Joe (AU), NOLAN, David James (AU), 
RENSHAW, Wayne (AU) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tạo hình lớp phủ Al-Zn-Si-Mg chịu ăn mòn trên kim 

loại và dải kim loại có lớp phủ Al-Zn-Si-Mg 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo hình lớp phủ Al-Zn-Si-Mg chịu ăn mòn trên kim 

loại, điển hình là thép, thép dải là phù hợp, lấy ví dụ, đối với các môi trường "mưa axit" 
hoặc "ô nhiễm" và dải kim loại có lớp phủ Al-Zn-Si-Mg. Sự nhuộm màu gỉ đỏ của Al/Zn 
thép dải phủ trong các môi trường "mưa axit" hoặc "ô nhiễm" có thể được giảm tới mức 
tối thiểu bằng cách tạo ra lớp phủ dưới dạng lớp phủ hợp kim Al-Zn-Si-Mg với tỷ lệ OT: 
SDAS lớn hơn giá trị của 0,5 : 1, khi OT là độ dày phủ trên bề mặt của thép dải và SDAS 
là giá trị đo của khoảng trống cành cây thứ cấp đối với các cây pha anpha giàu Al trong 
lớp phủ.  
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(72) INADA, Tsuyoshi (JP), TANINO, Kazumasa (JP), MAEDA, Satoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy giặt bao gồm: thân chính; lồng chứa nước được đặt trong thân 
chính và có lồng giặt/vắt quay được bên trong đó; mâm quay được đặt quay được trên 
phần đáy của lồng giặt/vắt; và bộ cân bằng chất lỏng được bố trí ở phần bên trên của 
lồng giặt/vắt. Hơn nữa, máy giặt bao gồm thiết bị phun tự động chất làm mềm được đặt 
trong bộ cân bằng chất lỏng và được làm phù hợp để đưa, từ đó, chất làm mềm chảy vào 
trong lồng chứa nước trong suốt quá trình giũ; và bộ phận điều khiển phù hợp để điều 
khiển hoạt động bao gồm giặt, giũ và vắt. Hơn nữa, máy giặt bao gồm cửa nạp chất làm 
mềm được bố trí trong bộ cân bằng chất lỏng và thông với thiết bị phun tự động chất làm 
mềm; nắp cửa nạp chất làm mềm vào được làm thích ứng để che phần miệng của cửa nạp 
chất làm mềm; và phần ổ đỡ được làm thích ứng để cho phép nắp cửa nạp chất làm mềm 
quay, gần phần miệng của cửa nạp chất làm mềm.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy giặt bao gồm thân chính; lồng chứa nước được đặt trong thân 
chính và có lồng giặt/vắt quay được bên trong đó, mâm quay được đặt quay được trên 
phần đáy của lồng giặt/vắt; và bộ cân bằng chất lỏng được bố trí ở phần bên trên của 
lồng giặt/vắt. Hơn nữa, máy giặt bao gồm thiết bị phun tự động chất làm mềm được đặt 
trong bộ cân bằng chất lỏng và được làm phù hợp để đưa, từ đó, chất làm mềm chảy vào 
trong  lồng chứa nước trong suốt quá trình giũ; và bộ phận điều khiển phù hợp để điều 
khiển các hoạt động bao gồm giặt, giũ và vắt. Hơn nữa, máy giặt bao gồm cửa nạp chất 
làm mềm được bố trí trong bộ cân bằng chất lỏng và thông với thiết bị phun tự động chất 
làm mềm; và nắp cửa nạp chất làm mềm vào được làm thích ứng để che phần miệng của 
cửa nạp chất làm mềm.  
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(86) PCT/US2010/030076  06.04.2010 (87) WO/2010/118008 14.10.2010 
(30) 12/418,943       06.04.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2011 
(71) LUMMUS TECHNOLOGY INC.  (US) 

1515 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003-3096, USA 
(72) CASTAGNOS, JR., Leonce Francis (US), CHAN, Ting Yee (US), PIEPER, Ronald 

Eugene (US), KOLB, Norman Paul (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị phân phối khí 

  (57)    Sáng chế đề xuất vòi phun dùng trong thiết bị phân phối khí. Theo một khía cạnh, vòi 
phun bao gồm: ống có cửa nạp chất lỏng và cửa thoát chất lỏng; trong đó cửa nạp chất 
lỏng bao gồm các lỗ hạn chế chảy. Theo một khía cạnh khác, các phương án mô tả ở đây 
đề cập đến vòi phun dùng trong thiết bị phân phối khí, vòi phun này bao gồm: ống có 
cửa nạp chất lỏng và cửa thoát chất lỏng; trong đó cửa nạp chất lỏng bao gồm lỗ hình 
khuyên bao quanh thiết bị hạn chế chảy. Các vòi phun theo các phương án mô tả ở đây 
có thể được bố trí trong đường ống phân phối khí dùng trong bình phân phối khí, ví dụ, 
để quản lý quá trình phản ứng polyme hóa, tái tạo chất xúc tác thải, và tạo khi từ than 
cốc, ngoài những thứ khác ra.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
148 

(11) 29382 
(21) 1-2011-02725 (51) 7 F24C  3/00 
(22) 12.10.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 2010-230035 12.10.2010 JP 
(71) RINNAI CORPORATION  (JP) 

2-26, Fukuzumi-cho, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi 454-0802, Japan 
(72) Yoshihiro MIZUTANI (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bếp ga 

  (57)    Sáng chế đề cập tới bếp ga có khả năng giảm bớt ảnh hưởng nhiệt từ thân chính bếp 
bằng cách ngăn không cho nhiệt độ của thân chính bếp gia tăng và có thể được lắp ở mặt 
bệ bếp hoặc được sử dụng làm bếp kiểu trên mặt bàn theo cách thích hợp. Thân chính 
bếp (5) được tạo ra từ một tấm đai tạo hình bằng cách ép trồi làm bằng kim loại hệ 
nhôm. Phần nhô ra (9) được tạo ra ở đầu trên của thân chính bếp (5) theo toàn bộ chu vi 
của nó và có thể được móc ở mép theo chu vi của lỗ lắp bếp (7). Phần đỡ tấm mặt trên 
(12) được tạo ra ở mặt trong của phần nhô ra (9) để đỡ liền khối tấm mặt trên (6). Phần 
thành bao quanh (8) được tạo ra ở đầu dưới của phần nhô ra (9) . Phần đỡ tấm mặt trên 
(12) được bố trí với phần tiếp xúc (17) được làm thích ứng để có tiếp xúc với mặt trên 
của tấm mặt trên (6), và khoảng trống hở (19) được làm thích ứng để cho phép lắp tấm 
mặt trên (6) vào phần đỡ tấm mặt trên (12) từ mặt dưới của phần đỡ tấm mặt trên (12).  
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(11) 29383 
(21) 1-2011-02742 (51) 7 E04G  21/32 
(22) 12.10.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 10-2010-0100348 14.10.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2011 
(71) CONSOLSWC CO., LTD.  (KR) 

Taewha Building 3rd Floor, No 333-1 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea 
(72) Lee, Song-Bok (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Lồng có khả năng kéo dài dùng để thi công công trình xây 

dựng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lồng có khả năng kéo dài dùng để thi công công trình xây dựng. Cụ 

thể hơn, sáng chế đề cập đến lồng vừa có khả năng kéo dài theo phương ngang, vừa có 
độ an toàn cao dùng để thực hiện công đoạn hoàn thiện mặt ngoài của công trình xây 
dựng, đồng thời có lưới bảo vệ để ngăn không cho công nhân và dụng cụ lao động rơi từ 
phần trên của lồng.  
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(11) 29384 
(21) 1-2011-02744 (51) 7 C04B  26/18 
(22) 18.03.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/ES2009/000153 18.03.2009 (87) WO2010/106196 23.09.2010 
(71) COSENTINO, S.A.  (ES) 

Ctra. A-334 km. 59, 04850 Cantoria (Almeria), Spain 
(72) RAMON MORENO, Jose Luis  (ES), RODRIGUEZ GARCIA, Salvador Cristobal 

(ES), PINERO GONZALEZ, Eladio (ES), SOLAR MOYA, Lorena  (ES), MEDINA 
JIMENEZ, Adrian (ES) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Panen đá nhân tạo, tấm ốp lát đá nhân tạo được tạo thành từ 

khối kết đá chứa chất liên kết hữu cơ có nguồn gốc thực vật 
và phương pháp sản xuất các sản phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến panen hoặc tấm ốp lát được tạo thành bằng khối liên kết đá để sản 
xuất chúng có sử dụng chất liên kết hữu cơ chứa thành phần có nguồn gốc thực vật. 
Panen hoặc tấm ốp lát theo sáng chế được tạo thành từ các vật liệu đá hoặc tương tự, 
được kết hạt và tiếp theo được kết khối bằng chất liên kết, cụ thể là nhựa hữu cơ chứa 
một hoặc nhiều polyol có nguồn gốc thực vật.  

Ngoài ra, bằng cách sử dụng chất liên kết này cùng với các vật liệu từ chất thải và 
các sản phẩm đã qua sử dụng và/hoặc tái chế, có thể thu được vật liệu có các đặc tính tốt 
và có hàm lượng vật liệu tái chế hoặc vật liệu có nguồn gốc có thể hồi phục được rất cao.  

Panen hoặc tấm ốp lát đã được sản xuất chứa một phần nhựa có nguồn gốc thực 
vật của sáng chế đặc biệt thích hợp để sử dụng trong nhà như kệ bếp, kệ nhà tắm, hoặc 
bề mặt gia công bất kỳ, cũng như để sử dụng làm sàn hoặc lớp ốp mặt bên.  
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(11) 29385 
(21) 1-2011-02746 (51) 7 A41D  31/00 
(22) 16.04.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2010/031326 16.04.2010 (87) WO2010/121086 21.10.2010 
(30) 61/107,018 16.04.2009 US 

12/760,760 15.04.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2011 
(71) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION  (US) 

1601 West LBJ Freeway, Dallas, TX 75234-6034, United States of America 
(72) Harrie P. SCHOOTS (US), Dalia I. EICKEN (US), Vinh V. NGUYEN (US), Arnold 

YBARRA (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Vải chống cháy, quần áo chống cháy, chất chống cháy dùng 

cho vải hoặc  quần áo và phương pháp tạo ra vải hoặc quần 
áo chống cháy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vải hoặc quần áo chống cháy bao gồm: vải hoặc quần áo và chế 
phẩm chống cháy bao gồm copolyme polyvinyl alcohol, copolyme vinyl axetat, nhũ 
tương acrylic, và nhũ tương vinyl acrylic hoặc hỗn hợp của chúng.  
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(11) 29386 
(21) 1-2011-02755 (51) 7 G01R  31/327, F24H  1/00 
(22) 13.10.2011 (43) 25.04.2012 
(30) PI-2010-004926 20.10.2010 MY 
(71) ALPHA ELECTRIC CO. SDN BHD.  (MY) 

No. 6, Jalan Kayu Ara 32/40, Sek 32, 40460 Shah Alam, Selangor D.E., MaIaysia 
(72) YEO, Pang Hock (MY), YEO Peng Lian (MY), LEE Kian Boon (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị đun nước và phương pháp tự kiểm tra bộ ngắt mạch rò 

điện của thiết bị đun nước này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đun nước (100) và phương pháp tự kiểm tra bộ ngắt mạch rò 

điện của thiết bị đun nước. Thiết bị đun nước (100) có bộ ngắt mạch rò điện tự kiểm tra 
(10) bao gồm ít nhất một phương tiện đun nóng (20), bộ điều khiển điện tử thiết bị đun 
nóng (30), bộ điều khiển cấp nước (40). Bộ ngắt mạch rò điện tự kiểm tra (10) được kết 
nối điện với nguồn cấp điện xoay chiều (60) để ngắt nguồn cấp điện tới phương tiện đun 
nóng (20) khi trạng thái rò điện xuất hiện và bao gồm bộ phận cảm biến rò điện (11) để 
cảm biến các lưu lượng dòng bất thường được tạo ra bởi các dòng rò và tạo ra điện áp 
nếu các lưu lượng dòng bất thường được cảm biến, bộ xác định rò điện bất thường (12) 
được kết nối điện với bộ phận cảm biến rò điện (11) để xác định có không các lưu lượng 
dòng bất thường có cường độ và thời gian đủ đã xuất hiện, bộ phận ngắt dòng điện (13) 
để vô hiệu hóa nguồn cấp điện xoay chiều (60) dựa trên sự phát hiện rò điện. Hơn nữa, 
bộ phận kiểm tra ngắt dòng điện (14) kiểm tra tự động chức năng của bộ phận xác định 
rò điện bất thường (12) và bộ phận ngắt dòng điện (13); và bộ phận chỉ thị trạng thái để 
chỉ thị cho người sử dụng biết trạng thái chức năng của bộ phận xác định rò điện bất 
thường (12) và bộ phận ngắt dòng điện (13) dựa trên kết quả của quá trình tự kiểm tra.  
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(21) 1-2011-02760 (51) 7 H04J  3/16 
(22) 11.03.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2010/027058 11.03.2010 (87) WO 2010/107660 23.09.2010 
(30) 61/160,601 16.03.2009 US 

61/160,644 16.03.2009 US 
12/720,349 09.03.2010 US 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2011 
(71) APPLE INC.  (US) 

1 Infinite Loop, MS 40-PAT Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) HOLDEN, Paul (CA), BOLTON, Lawrence G. (US), GANATRA, Nitin (US), ADLER, 

Mitchell (US), SCHUBERT, Emily Clark (US), DOROGUSKER, Jesse Lee (US), 
TOPRANI, Shyam S. (US), ANANNY, John M. (CA), LANGENFELD, Peter T. (US), 
KRUEGER, Scott (US) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Thiết bị tính toán di động và thiết bị phụ trợ, phương pháp 

giao tiếp giữa chúng 
  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị tính toán di động và thiết bị phụ trợ, và các phương pháp giao tiếp 

khác nhau dùng để giao tiếp giữa chúng. Một giao thức thiết bị phụ trợ có đặc điểm chung với 
thiết bị tính toán di động có thể được dùng cho một số giao tiếp. Một ứng dụng thực thi trên 
thiết bị tính toán di động có thể giao tiếp với thiết bị phụ trợ bằng cách sử dụng một giao thức 
giao tiếp ứng dụng trong một số phương án, giao thức giao tiếp ứng dụng có thể khác so với 
giao thức giao tiếp phụ trợ. Trong các phương án khác, giao thức ứng dụng chỉ có thể được ghi 
nhận bởi ứng dụng và thiết bị phụ trợ. Trong một số phương án, các tin phù hợp với một giao 
thức ứng dụng có thể được truyền giữa ứng dụng và thiết bị phụ trợ bằng cách đóng gói các tin 
trong một tin phù hợp với giao thức giao tiếp phụ trợ.  
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(71) HITACHI CONSUMER ELECTRONICS CO., LTD.  (JP) 
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(72) MINEMURA Hiroyuki (JP), KUROKAWA Takahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều chỉnh điều kiện ghi, thiết bị ghi đĩa quang, 

phương pháp tái tạo và phương pháp ghi thông tin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đĩa quang dung lượng lớn trong đó chiều dài ràng buộc là 

5 hoặc hơn nữa, khi khoảng cách O-clit được tính bằng cách xác định so khớp chuỗi bit 
nhị phân và chuỗi bit đánh giá xác định trước để đánh giá chất lượng của tín hiệu được 
tái tạo, thì tỷ lệ mạch điện sẽ gia tăng theo hàm mũ của chiều dài ràng buộc của hệ 
thống PRML. Sáng chế đề cập đến phương pháp hiệu quả cao và độ tin cậy cao để đánh 
giá tín hiệu được tái tạo và thiết bị đĩa quang sử dụng phương pháp này, trong đó chuỗi 
bit đánh giá được xử lý như chuỗi bit chính có độ dài bit là (5 + 2i) trong đó i là số lượng 
2Ts liên tục có trong chuỗi bit đánh giá xác định trước và chuỗi bit con ở hai phía của 
nó, và xác định xem có hay không chuỗi bit đánh giá được xác định trước có trong chuỗi 
bit nhị phân được tích hợp thành phần xác định so khớp của chuỗi bit chính. Kết quả là, 
tỷ lệ mạch điện được ngăn chặn khỏi sự gia tăng. Đồng thời, tỷ lệ của mạch kết hợp 
đánh giá có thể được giảm nhờ việc kết hợp riêng kết quả tính khoảng cách O-clit giữa 
tín hiệu tái tạo và tín hiệu đích tương ứng với chuỗi bit đánh giá đối với từng chuỗi bit 
chính.  
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(71) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 
(72) Takashi MARUI (JP), Yoshihisa MIZUMOTO (JP), Kei TAJIMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất con lăn bán dẫn 

  (57)     Phương pháp sản xuất con lăn bán dẫn theo sáng chế là phương pháp sản xuất con lăn 
bán dẫn bao gồm thân con lăn được làm từ hợp phần cao su bán dẫn, có độ cứng Shore A 
không lớn hơn 60 và biến dạng dư khi nén không lớn hơn 10% và được tạo ra với bề mặt 
chu vi ngoài có độ nhám bề mặt Rz không nhỏ hơn 3,0μm và không lớn hơn 10,0μm, và 
bao gồm các bước điều chế hợp phần cao su bán dẫn chứa bazơ polyme và muội than, có 
đường kính trung bình hạt sơ cấp không nhỏ hơn 80 nm và không lớn hơn 200 nm, với 
lượng không nhỏ hơn 6,6 phần khối lượng và không lớn hơn 30 phần khối lượng đối với 
100 phần khối lượng của bazơ polyme, tạo thành thân con lăn bằng hợp phần cao su bán 
dẫn này, và mài bề mặt chu vi ngoài của thân con lăn bằng phương pháp mài khô ăn đá 
vào sử dụng đá mài kéo dài trên bề rộng tổng cộng của bề mặt chu vi ngoài.  
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(21) 1-2011-02774 (51) 7 A01N  25/22,  25/14,  43/90,  25/26,  

25/04, A01P  7/04, A01N  25/12 
(22) 12.03.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/GB2010/000464 12.03.2010 (87) WO 2010/106314 23.09.2010 
(30) 0904659.0      18.03.2009 GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2012 
(71) 1. SYNGENTA LIMITED  (GB) 

European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey 
GU2 7YH, United Kingdom 
2. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 
Intellectual Property Department. Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland 

(72) HEMING, Alexander Mark (GB), PIERCE, Andrew James (GB), WILLIAMS, 
Johanna Martina (AT) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm diệt sinh vật gây hại chứa avermectin và chất bảo 

vệ khỏi ánh sáng, quy trình điều chế chế phẩm này và hạt 
avermectin được phủ bằng chất bảo vệ khỏi ánh sáng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa thuốc bảo vệ thực vật (A) được chọn từ avermectin 
và chất bảo vệ khỏi ánh sáng, trong đó đường kính trung bình của các hạt thuốc bảo vệ 
thực vật (A) là từ 0,1 đến 100μm và trong đó lượng chất bảo vệ khỏi ánh sáng trong chế 
phẩm này không vượt quá 20% tổng khối lượng của các hạt thuốc bảo vệ thực vật (A) 
cộng với chất này, và cách sử dụng chế phẩm này trong ngành nông nghiệp.  
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(11) 29391 
(21) 1-2011-02778 (51) 7 C07D  233/70,  249/12,  409/04,  

413/12, A61K  31/4166,  31/4196,  
31/422, A61P  9/00 

(22) 12.03.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/EP2010/001565 12.03.2010 (87) WO2010/105770 23.09.2010 
(30) 10 2009 013 640.1 18.03.2009 DE 

10 2010 001 064.2 20.01.2010 DE 
(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) BRUGGEMEIER, Ulf (DE), FURSTNER, Chantal (CH), GEISS, Volker (DE), 

KELDENICH, Jorg (DE), KERN, Armin (DE), DELBECK, Martina (DE), 
KOLKHOF, Peter (DE), KRETSCHMER, Axel (DE), POOK, Elisabeth (DE), 
SCHMECK, Carsten (DE), TRUBEL, Hubert (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất 2-axetamido-5-aryl-1,2,4-triazolon được thế, quy 

trình điều chế và thuốc chứa hợp chất này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất 2-axetamido-5-aryl-1,2,4-triazolon được thế, quy trình 

điều chế và thuốc chứa hợp chất này. Các hợp chất và thuốc theo sáng chế là hữu dụng 
để điều trị và/hoặc phòng ngừa các bệnh, cụ thể là để điều trị và/hoặc phòng ngừa các 
rối loạn tim mạch.  
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(11) 29392 
(21) 1-2011-02789 (51) 7 H04W  16/00 
(22) 09.04.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/CN2010/071663 09.04.2010 (87) WO2010/124553 04.11.2010 
(30) 200910136073.2      27.04.2009 CN 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Hui TONG (CN), Ming XU (CN), Masayuki HOSHINO (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp và hệ thống thiết lập tín hiệu chuẩn trong hệ 

thống truyền thông không dây 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống thiết lập tín hiệu chuẩn trong hệ thống 

truyền thông vô tuyến. Hệ thống truyền thông vô tuyến này bao gồm tế bào phục vụ và 
tế bào lân cận, và thiết bị đầu cuối di động của tế bào phục vụ sử dụng cùng một tài 
nguyên tần số theo thời gian để thu nhận khối tài nguyên phục vụ từ tế bào phục vụ và 
thu nhận một khối tài nguyên nhiễu từ tế bào lân cận. Phương pháp theo sáng chế bao 
gồm các bước : thiết lập tín hiệu chuẩn người dùng riêng trong khối tài nguyên nhiễu và 
bước thực hiện đánh thủng tại vị trí tần số theo thời gian giống như vị trí tần số theo thời 
gian mà tại đó tín hiệu chuẩn người dùng riêng được thiết lập trên khối tài nguyên nhiễu 
của khối tài nguyên phục vụ để ngăn chặn tín hiệu bất kỳ khỏi bị truyền ở vị trí tần số 
thời gian bị đánh thủng. Khi phương pháp và hệ thống thống đề cập trong sáng chế được 
sử dụng và công suất nhiễu giữa các tế bào nhờ đó được đo, thì điều có thể là giảm có 
hiệu quả phí tổn điều khiển phản hồi trong việc tạo chùm hợp tác.  
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(11) 29393 
(21) 1-2011-02792 (51) 7 A01N  25/28, A01P  3/00, A01N  

47/24 
(22) 12.03.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/EP2010/053148 12.03.2010 (87) WO/2010/105971 23.09.2010 
(30) 61/161,959 20.03.2009 US 

09158960.6 28.04.2009 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) BRAHM, Lutz (DE), GLADWIN, Robert John  (GB), HABER, Josef (DE), SOWA, 

Christian (DE), FINCH, Charles W. (US), VOLZ, Petra  (DE), KOPLIN, Tobias 
Joachim (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp phòng trừ bệnh cho cây trồng bằng chất phòng 

trừ vật gây hại được bao nang 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phòng trừ vật gây hại ở cây trồng thời vụ có chiều cao 

phát triển cuối cùng ít nhất là 140 cm, bao gồm bước xử lý cây trồng bằng chất phòng 
trừ vật gây hại dạng bao nang ở chiều cao sinh trưởng của cây trồng thời vụ lên đến 120 
cm. Sáng chế còn đề cập đến hợp phần chứa chất phòng trừ vật gây hại dạng bao nang và 
hợp phần chứa hỗn hợp của chất phòng trừ vật gây hại dạng bao nang và chất phòng trừ 
vật gây hại không được bao nang khác. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến việc sử dụng 
chất phòng trừ vật gây hại dạng bao nang để phòng trừ vật gây hại ở cây trồng thời vụ có 
chiều cao phát triển cuối cùng ít nhất là 140 cm.  
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(11) 29394 
(21) 1-2011-02795 (51) 7 F21S  8/10, B62J  6/00,  6/02 
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(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) ISAYAMA Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Đèn chiếu sáng và xe máy có lắp đèn chiếu sáng này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến xe máy (10) có thiết bị chiếu sáng (50). Đèn chiếu sáng (50) gồm 
các bóng đèn (52, 54) có các phần phát ra ánh sáng (52b, 54b). Các thấu kính trước (58, 
60) được bố trí phía trước các bóng đèn (52, 54). Thấu kính bên (62) được bố trí về phía 
bên của bóng đèn (52). Các bóng đèn (52, 54) được giữ bởi các bộ phản xạ (68, 70). Bộ 
phản xạ (68) có phần cắt bỏ (68d) để cấp một phần ánh sáng từ phần phát ra ánh sáng 
(52b) tới thấu kính bên (62). Các thấu kính trước (58, 60) và thấu kính bên (62) được che 
bởi nắp che thấu kính (66) là bộ phận tạo nên một phần hình dạng ngoài của xe máy 
(10). Khung thấu kính (64) được bố trí phía trong nắp che thấu kính (66). Khung thấu 
kính (64) được gắn vào các thấu kính trước (58, 60) và vào thấu kính bên (62). Khung 
thấu kính (64) có phần chia vùng (64d) được bố trí làm phần nối giữa thấu kính trước 
(58) và thấu kính bên (62).  
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249 E. Grand Avenue, South San Francisco, CA 94080, United States of America 
(72) PHIASIVONGSA, Pasit (US), SEHL, Louis, C. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chất ức chế tripeptit epoxy keton proteaza dạng tinh thể và 

phương pháp điều chế 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất tripeptit keto epoxit dạng tinh thể, phương pháp điều chế. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2011 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Cassio Barboza RIBEIRO (BR), Klaus Franz DOPPLER (AT), Timo Kalevi 

KOSKELA (FI), Tao CHEN (CN), Sami Jukka HAKOLA (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị, phương pháp và vật ghi để chọn chế độ cho các liên 

lạc từ thiết bị đến thiết bị 
  (57)     Phương án thực hiện làm ví dụ theo sáng chế này đề cập tới phương pháp bao gồm bước 

đo chất lượng liên kết thứ nhất của liên kết thứ nhất dựa ít nhất một phần trên giá trị 
công suất thứ nhất; đo chất lượng liên kết thứ hai của liên kết thứ hai dựa ít nhất một 
phần trên giá trị công suất thứ hai; và xác định chế độ từ thiết bị tới thiết bị (D2D) thích 
hợp cho kết nối D2D dựa ít nhất một phần trên chất lượng liên kết thứ nhất, chất lượng 
liên kết thứ hai, và một hoặc nhiều thiết bị D2D của các ràng buộc của thiết bị của người 
sử dụng (UE).  
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10 2006 042 437.9 09.09.2006 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2008 
(71) BAYER CROPSCIENCE AG  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany 
(72) FUNKE, Christian (DE), FISCHER, Rudiger (DE), FISCHER, Reiner (DE), 

THIELERT, Wolfgang (DE), KRAUS, Anton (DE), HUNGENBERG, Heike (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hỗn hợp nông hóa, quy trình điều chế hỗn hợp này và hạt được 

xử lý với hỗn hợp nông hóa này 
  (57)    Sáng chế đề xuất hỗn hợp nông hóa gồm ít nhất một hợp chất hoạt tính từ lớp 

antranilamit và ít nhất một hợp chất hoạt tính nữa được lựa chọn từ nhóm gồm thuốc trừ 
sâu, thuốc diệt nấm, và/hoặc thuốc diệt ve có hoạt tính đồng vận rất tốt. Sáng chế cũng 
đề xuất quy trình điều chế hỗn hợp nông hóa này và hạt được xử lý với hỗn hợp nông 
hóa theo sáng chế.  
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(71) SDI CORPORATION  (TW) 

No. 260, Sec. 2, Chang Nan Rd., Chang Hua, Taiwan 
(72) Chien-Lung WU (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bút xóa băng mỏng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bút xóa băng mỏng có phần thân, bộ phận dịch chuyển, chi tiết định 
vị đàn hồi, bộ cấp băng xóa và nút bấm. Phần thân có lỗ mở, rãnh trượt và hai khối rãnh 
định vị. Bộ phận dịch chuyển được liên kết với bộ cấp băng xóa. Chi tiết định vị đàn hồi 
được liên kết với bộ phận dịch chuyển và có phần định vị ăn khớp tùy chọn với một 
trong các khối rãnh định vị. Bộ cấp băng xóa có đầu cấp băng xóa tương ứng với lỗ mở 
của phần thân. Nút bấm được lắp có thể trượt trong rãnh trượt của phần thân được liên 
kết với bộ phận dịch chuyển và được ép tùy chọn tỳ vào phần định vị của chi tiết định vị 
đàn hồi đề nhả khớp khỏi khối rãnh định vị và cho phép bộ phận dịch chuyển để dịch 
chuyển tương ứng với phần thân.  
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(72) SANJAY, Harishchandra, Waghulade (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) ống hàn cacbon thấp và phương pháp sản xuất ống này 

  (57)     Sáng chế liên quan tới ống hàn cacbon thấp và phương pháp sản xuất ống này. Việc sản 
xuất các ống hàn có sử dụng quy trình năng lượng cao vì cần đến nhiều bước (để nâng 
cao các tính chất cơ học, cụ thể là độ bền kéo và giới hạn chảy) để giảm bớt đường kính 
của chỗ lõm tới kích thước mong muốn từ 20 đến 35 % mức giảm có thể đạt được trong 
mỗi bước. Ngoài ra, quy trình này có sự hao hụt vật liệu đáng kể đối với mỗi lần đi qua 
và kiểm soát không tốt đối với sự ổn định kích thước và độ tinh của bề mặt của ống. 
Sáng chế đề xuất phương án kết hợp đồng vận xử lý cảm ứng và/hoặc xử lý gia nhiệt 
bằng nung bằng điện trở của chỗ lõm và phương pháp cán nguội giảm đáng kể mức tiêu 
thụ năng lượng và đồng thời nâng cao chất lượng của ống được tạo ra với độ ổn định 
kích thước cao, dung sai nhỏ, thay đổi độ dày nhỏ, tính đồng tâm cao, giảm đáng kể sự 
lãng phí nguyên liệu.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bán thành phẩm sợi compozit đã tẩm trước, thành phần 

compozit được tạo ra từ bán thành phẩm sợi compozit này và 
quy trình sản xuất chúng ở nhiệt độ thấp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các bán thành phẩm sợi compozit đã tẩm trước và thành phần 
compozit được tạo ra từ bán thành phẩm sợi compozit này, có thể tạo ra được bằng cách 
sử dụng các thành phần polyuretan dạng bột có hoạt tính phản ứng. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến quy trình sản xuất bán thành phẩm sợi compozit đã tẩm trước và thành 
phần compozit này.  
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(DE), DE NARDO Sebastian (DE), PLANITZ-PENNO Sibylle (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bán thành phẩm sợi compozit đã tẩm trước, thành phần 

compozit được tạo ra từ bán thành phẩm sợi compozit này và 
quy trình sản xuất chúng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến các bán thành phẩm sợi compozit đã tẩm trước và thành phần 
compozit được tạo ra từ bán thành phẩm sợi compozit này, có thể tạo ra được nhờ việc sử 
dụng các thành phần polyuretan dạng bột có hoạt tính phản ứng. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến quy trình sản xuất bán thành phẩm sợi compozit đã tẩm trước và thành phần 
compozit này.  
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(72) GUO, Hongbao (CN), ZHANG, Weipeng (CN), ZHANG, Zanfeng (CN), ZHAI, 
Tengfei (CN) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị dập lửa bằng sol khí 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị dập lửa bằng sol khí, thiết bị này bao gồm vỏ bọc, phần vỏ 
lót trong, tác nhân tạo sol khí, bộ khơi mào và lớp làm nguội có cấu trúc dạng tổ ong 
hoặc lớp làm nguội được tạo ra bằng cách kết hợp cấu trúc dạng tổ ong và chất làm 
nguội có dạng hình cấu hoặc hình dạng không đồng đều, lớp làm nguội này được bố trí 
giữa tác nhân hoá học (tạo sol khí) và các lỗ phun. Cấu trúc dạng tổ ong được sử dụng 
trong thiết bị này có diện tích trao đổi nhiệt lớn, nhờ đó hấp tụ một lượng nhiệt lớn trong 
một khoảng thời gian ngắn, và do đó tạo ra hiệu quả làm nguội tốt. Cấu trúc dạng tổ ong 
có hình dạng đồng đều, nhờ đó, thiết bị dập lửa được chế tạo có kích thước nhỏ gọn, tiết 
kiệm không gian và dễ lắp đặt. Hơn nữa, cấu trúc dạng tổ ong này có thể được nạp chất 
xúc tác vào để loại bỏ các khí độc như nitơ oxit, cacbon monoxit hoặc các khí tương tự 
khỏi sol khí.  
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(72) GUO, Hongbao (CN), ZHANG, Weipeng (CN), ZHANG, Zanfeng (CN), DENG, 
Zhenping (CN), LIU, Qian (CN), ZHAI, Tengfei (CN), ZHANG, Sanxue (CN), 
ZHANG, Guoxing (CN), ZHANG, Kun (CN) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị dập lửa bằng sol khí tự động cỡ nhỏ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị dập lửa bằng sol khí tự động cỡ nhỏ, thiết bị này bao gồm 
nắp trên (1), lớp cách nhiệt (3), hộp trụ trong (4), hộp trụ ngoài (5), nắp dưới (7), cơ cấu 
cảm nhiệt (8), lưới chắn (9) và bộ đánh lửa (11), trong đó tác nhân hoá học (6) và lớp 
làm nguội (10) được bố trí ở trong hộp trụ trong (4), lớp cách nhiệt (3) được bố trí giữa 
hộp trụ trong (4) và hộp trụ ngoài (5) và cơ cấu cảm nhiệt (8) dùng để cảm ứng lửa phát 
sinh. Thể tích của thiết bị này không lớn hơn 0,05 m3. So với tình trạng kỹ thuật đã biết, 
thiết bị này là nhỏ và dễ lắp ráp hơn, và thích hợp để dập lửa cục bộ một cách nhanh 
chóng.  
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(72) GUO, Hongbao (CN), DENG, Zhenping (CN), ZHENG, Gaofeng (CN), ZHANG, 
Sanxue (CN), ZHU, Xianfei (CN), LIU, Honghong (CN), ZHANG, Weipeng (CN), 
ZHANG, Zangfeng (CN) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị dập lửa bằng sol khí cầm tay 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị dập lửa bằng sol khí cầm tay, bao gồm nút bấm (2), lớp 
cách nhiệt (3), vòi phun (8), vỏ bọc thiết bị (10), ngăn đốt (11), tấm chắn phía sau (14) 
và nắp sau (17), trong đó vỏ bọc thiết bị (10) có vỏ bọc của hộp (4) chứa tác nhân hóa 
học (5) và vỏ bọc của lớp làm nguội (6) được nạp đầy vật liệu làm nguội (7), ngăn đốt 
(11) được lắp giữa vỏ bọc của hộp (4) và vỏ bọc của lớp làm nguội (6), lớp cách nhiệt (3) 
được bố trí giữa vỏ bọc thiết bị (10) và vỏ bọc của hộp (4), giữa vỏ bọc thiết bị (10) và 
vỏ bọc của lớp làm nguội (6) và giữa tấm chắn phía sau (14) và tác nhân hóa học (5). So 
với kỹ thuật trước sáng chế, thiết bị theo sáng chế có các lợi ích như sau: nhỏ gọn về 
kích cỡ, thích hợp để sử dụng cầm tay, nhiệt độ thấp hơn ở lỗ phun, việc đánh lửa và vận 
hành an toàn và tin cậy và thời gian sử dụng kéo dài.  
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(54) Hệ thống truyền thông không dây, thiết bị truyền thông 

không dây và phương pháp truyền thông không dây 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây bao gồm bộ đo trạng thái kênh 

thứ nhất và bộ đo trạng thái kênh thứ hai. Khi thiết bị truyền thông thứ hai đo trạng thái 
của kênh giữa thiết bị truyền thông thứ hai và thiết bị truyền thông thứ nhất sử dụng các 
tín hiệu tham chiếu được truyền từ thiết bị truyền thông thứ nhất, bộ đo kênh thứ nhất 
được cấu hình để đo trạng thái của kênh bao gồm sự nhiễu sóng do tín hiệu được truyền 
từ thiết bị truyền thông thứ nhất khác. Khi đo trạng thái của kênh giữa thiết bị truyền 
thông thứ hai và thiết bị truyền thông thứ nhất sử dụng các tín hiệu tham chiếu được 
truyền từ thiết bị truyền thông thứ nhất, bộ đo trạng thái kênh thứ hai đo trạng thái của 
kênh trong khi triệt thấp sự nhiễu sóng do tín hiệu được truyền từ thiết bị truyền thông 
thứ nhất khác. Do đó, hệ thống truyền thông không dây có thể tạo ra thông tin phản hồi 
thích hợp cả khi truyền thông hợp tác được thực hiện và khi truyền thông hợp tác không 
được thực hiện.  
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(54) Phương pháp, quy trình và thiết bị xử lý chất thải polyme 

  (57)    Nói chung, sáng chế đề cập đến việc xử lý chất thải polyme. Cụ thể hơn, sáng chế đề 
cập đến việc xử lý chất thải polyme, chất thải polyme này có thể được kết hợp với các 
thành phần như vật liệu phi polyme hoặc các kim loại. Theo một phương án thực hiện cụ 
thể, phương pháp bao gồm các bước (1) nạp chất thải biến dạng sơ bộ vào trong buồng 
phản ứng, (2) đặt chất thải vào môi trường ăn mòn trong thời gian đủ để chuyển đổi một 
hoặc nhiều polyme thành các mảnh vỡ, và tách rời một hoặc nhiều polyme khỏi các 
thành phần kết hợp của chúng, và (3) cho các sản phẩm của bước (2) được tách cơ học 
các thành phần kết hợp từ các mảnh vỡ polyme. Sáng chế đặc biệt hữu ích cho quá trình 
xử lý lốp xe bao gồm các đoạn lốp được biến dạng sơ bộ hoặc chất thải lốp xe được xé 
nhỏ.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Quần lót dành cho nam giới 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quần lót dành cho nam giới, trong đó khoang chứa dương vật và 
khoang chứa bìu được chế tạo độc lập để đảm bảo độ thông khí và cải thiện sức khỏe 
sinh sản của người dùng. Quần lót này bao gồm bộ phận đỡ dương vật có các bộ phận 
chức năng và có kết cấu kép bao gồm mảnh vải bên ngoài và mảnh vải bên trong; bộ 
phận đỡ bìu có kết cấu đơn và được lắp bằng cách khâu giữa mảnh vải bên ngoài và 
mảnh vải bên trong của bộ phận đỡ dương vật có kết cấu kép; và bộ phận phía sau được 
nối với đầu dưới của bộ phận đỡ bìu có kết cấu đơn và với bên trái vào bên phải của 
mảnh vải bên ngoài của phần phía sau của quần lót bằng cách khâu.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cụm thiết bị và phương pháp để đặt và chôn đường ống ở đáy 

biển 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm thiết bị và phương pháp dùng cho việc đặt và chôn đường ống 

ở đáy biển, trong đó cụm thiết bị để đặt và chôn đường ống ở đáy biển theo sáng chế bao 
gồm thiết bị đào (11) được bố trí ít nhất một phương tiện dùng để cắt đáy biển (20) và 
phương tiện móc vào đường ống (15) và dùng để trượt trên đường ống, và khác biệt ở 
chỗ nó bao gồm ít nhất một thiết bị nổi (14) ghìm được vào đường ống (15) để chống đỡ 
nó (15) ở khoảng hổng, được kết nối với phần sau của thiết bị đào (11) đã nêu so với 
hướng di chuyển của nó (11). Phương pháp đặt và chôn đường ống ở đáy biển theo sáng 
chế bao gồm các bước: thực hiện việc đào (110) trên đáy biển theo vị trí đặt của đường 
ống (15) bằng phương tiện là thiết bị đào (11) và khác biệt ở chỗ nó bao gồm các bước 
bao gồm lấy (120) thiết bị nổi (14) từ căn cứ lưu trữ và vận chuyển nó đến đường ống 
(15) đã nêu; ghìm (130) thiết bị nổi thứ nhất (14) vào đường ống (15) phía sau thiết bị 
đào (11) và nối thiết bị nổi thứ nhất (14) vào thiết bị đào (11), khi ít nhất một phần của 
đường ống (15) là ở cấu hình treo lơ lửng; khi phần của đường ống (15) mà ở cấu hình 
treo lơ lửng tăng lên, thì thu nhặt (140) một thiết bị nổi (14) kế tiếp; ghìm (150) thiết bị 
nổi kế tiếp (14) vào đường ống (15) và nối thiết bị nổi kế tiếp (14) vào thiết bị nổi (14) 
đã được ghìm trước đó.   
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(11) 29409 
(21) 1-2011-02884 (51) 7 C12P  21/06 
(22) 29.04.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2010/032964 29.04.2010 (87) WO/2010/127113 04.11.2010 
(30) 61/173,686 29.04.2009 US 

12/609,675 30.10.2009 US 
(71) CENTOCOR ORTHO BIOTECH INC.  (US) 

800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA 19044, US. 
(72) CUNNINGHAM, Mark (US), HEERINGA, Katharine (US), LUO, Jinquan (US), SAN 

MATEO, Lani (US), TEPLYAKOV, Alexey (RU), SARISKY, Robert (US), SWEET, 
Raymond (US), TENG, Fang (US), RAUCHENBERGER, Robert (US), RUTZ, Mark 
(US), FENG, Yiqing (US), WU, Sheng-jiun (CN) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kháng thể phân lập được liên kết với thụ thể tương tự Toll 3 

và dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể phân lập được liên kết với thụ thể tương tự Toll 3 và dược 

phẩm chứa kháng thể này. 
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(11) 29410 
(21) 1-2011-02885 (51) 7 B65G  45/16,  45/00 
(22) 22.12.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2009/069189 22.12.2009 (87) WO/2010/126558 04.11.2010 
(30) 61/172,961 27.04.2009 US 

21/643,271 21.12.2009 US 
(71) ASGCO MANUFACTURING, INC.  (US) 

301-323 Gordon Street, Allentown, PA 18102, United States of America 
(72) Adam ZEHNDER (US), George T. MOTT (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị kéo căng thuận nghịch dùng cho băng chuyền 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ kéo căng (10, 10') để tác dụng lực vào thiết bị cần được kéo căng có 
thể được tạo kết cấu để tác dụng lực theo các hướng khác nhau và bao gồm: tấm lắp (20) 
có thanh dẫn (24); bộ phận trượt được (30) có thể trượt đối với thanh dẫn (24) của tấm 
lắp (20) để nhận phần đỡ cho thiết bị cần được kéo căng; lò xo (40, 42) để được ghép với 
tấm lắp (20) và với bộ phận trượt được (30), trong đó lò xo (40, 42) đẩy bộ phận trượt 
được (30) theo một hướng khi được ghép với tấm lắp (20) và với bộ phận trượt được (30) 
trong kết cấu thứ nhất và đẩy bộ phận trượt được (30) theo hướng ngược lại khi được 
ghép với tấm lắp (20) và với bộ phận trượt được (30) trong kết cấu thứ hai. Các kết cấu 
của thiết bị kéo căng (10, 10') cho phép thiết bị kéo căng (10, 10') kéo hoặc đẩy phần đỡ 
cho thiết bị cần được kéo căng. 
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(11) 29411 
(21) 1-2011-02901 (51) 7 G09G  3/34 
(22) 24.03.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2010/028552 24.03.2010 (87) WO/2010/111431 30.09.2010 
(30) 12/413,336 27.03.2009 US 

12/690,391 20.01.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2011 
(71) QUALCOMM MEMS TECHNOLOGIES, INC.  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, USA 
(72) LEWIS, Alan, G. (GB), MIGNARD, Marc, M. (US), CHUI, Clarence (US), VAN 

LIER, Wilhelmus, Johannes Robertus (NL), TODOROVICH, Mark, M. (US), 
Cummings, William (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị hiển thị, phương pháp điều khiển thiết bị cơ điện, 

phương pháp điều khiển ma trận các thiết bị cơ điện, phương 
pháp cân bằng điện tích trong ma trận các thiết bị cơ điện và 
vật ghi đọc được bằng máy tính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị và phương pháp điều khiển các thiết bị cơ điện như 
là các bộ điều biến giao thoa, phương pháp này bao gồm các bước cấp điện áp theo 
đường chung để ngắt các thiết bị cơ điện theo đường chung này, tiếp theo là cấp điện áp 
chọn theo đường chung để kích hoạt các thiết bị cơ điện được chọn theo đường chung 
trên cơ sở các điện áp được cấp theo các đường phân đoạn. Các điện áp duy trì có thể 
được cấp theo các đường chung giữa các quá trình cấp điện áp ngắt và điện áp chọn, và 
các điện áp phân đoạn có thể được chọn đủ nhỏ đến mức các điện áp phân đoạn sẽ 
không ảnh hưởng đến trạng thái của các thiết bị cơ điện theo đường chung khác đang 
không được ghi. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp cân bằng điện tích trong ma trận 
các thiết bị cơ điện.  
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(11) 29412 
(21) 1-2011-02913 (51) 7 H01B  11/20,  11/00,  7/00,  7/08 
(22) 08.07.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/061587    08.07.2010 (87) WO/2011/010558 27.01.2011 
(30) 2009-173128    24.07.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.03.2012 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5 -33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, JP 
(72) YAMAZAKI, Nobuyuki (JP), ISHIMOTO, Takeki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ dây gồm các cáp đồng trục 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ dây có độ bền cao được tạo ra từ các cáp đồng trục, bộ dây này 

có thể được tạo ra ở dạng uốn cong và phẳng. Các cáp đồng trục (10) bao gồm dây dẫn ở 
giữa (11), lớp cách điện (12) bọc lên dây dẫn ở giữa (11), dây dẫn ngoài (13) bao quanh 
lớp cách điện (12) và vỏ bọc (14) được làm từ vật liệu tái nóng chảy được có điểm nóng 
chảy thấp hơn so với điểm nóng chảy của vật liệu lớp cách điện (12). Bộ dây gồm các 
cáp đồng trục được kết cấu sao cho phần của mỗi trong số các cáp đồng trục (10) được 
nối với nhau bằng cách làm nóng chảy vỏ bọc (14), phần này là phần được xác định theo 
chiều dài của các cáp đồng trục. 
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(11) 29413 
(21) 1-2011-02943 (51) 7 H01L  31/042, C08J  3/22, C08K  

5/14,  5/54, C08L  23/0, C09K  3/10 
(22) 06.08.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/063388    06.08.2010 (87) WO2011/016557 10.02.2011 
(30) 2009-185272    07.08.2009 JP 

2009-257586   11.11.2009 JP 
2010-161237   16.07.2010 JP 

(71) 1. TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 
3-13, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048377, Japan 
2. TOYOCHEM CO., LTD.   (JP) 
3-13, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048379, Japan 

(72) FUKUDOME Yasuhiro  (JP), SAKAI Takashi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất hỗn hợp nhựa dùng cho vật liệu bít kín 

pin mặt trời, hỗn hợp nhựa dùng cho vật liệu bít kín pin mặt 
trời, vật liệu bít kín pin mặt trời, phương pháp đúc vật liệu bít 
kín pin mặt trời và môđun pin mặt trời 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất hỗn hợp nhựa dùng cho vật liệu bít kín pin mặt 
trời mà nó cho phép hạ thấp giá thành bởi việc rút ngắn thời gian xử lý và có độ ổn định 
bảo quản tốt. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất vật liệu bít kín pin mặt trời có độ trong suốt 
mỹ mãn do không sinh ra các cục vón trong nó bằng cách sử dụng hỗn hợp nhựa đùng 
cho vật liệu bít kín pin mặt trời được tạo ra. Phương pháp sản xuất hỗn hợp nhựa dùng 
cho vật liệu bít kín pin mặt trời theo sáng chế bao gồm các bước: điều chế copolyme 
etylen-vinyl axetat (A) chứa đơn vị vinyl axetat với lượng nằm trong khoảng từ 25 tới 
35% khối lượng và tác nhân tạo liên kết ngang (B), khối lượng thấm của nó ứng với 1g 
copolyme etylen-vinyl axetat (A) trên 24 giờ ở nhiệt độ 23oC là nằm trong khoảng từ 40 
tới 80mg, làm các thành phần nguyên liệu; và tẩm tác nhân tạo liên kết ngang (B) vào 
copolyme etylen- vinyl axetat (A) ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 15 tới 80oC.  
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(86) PCT/US2009/040084   09.04.2009 (87) WO/2010/117364 14.10.2010 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.11.2011 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Mika Ilkka Tapani KASSLIN (FI), Jan-enk Gustav EKBERG (FI), Miika 

LAAKSONEN (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để áp 

dụng sự bảo mật của địa chỉ cho các mạng liên lạc 
  (57)     Sáng chế đề cập tới các phương pháp để áp dụng sự bảo mật của địa chỉ trong các mạng 

liên lạc Một phương pháp có thể bao gồm bước nhận khối địa chỉ lớp thấp hơn. Khối địa 
chỉ lớp thấp hơn có thể bao gồm thành phần ngẫu nhiên và thành phần giải pháp lớp thấp 
hơn. Thành phần ngẫu nhiên có thể bao gồm giá trị ngẫu nhiên và thành phần giải pháp 
lớp thấp hơn có thể dựa ít nhất một phần trên giá trị ngẫu nhiên và chìa khóa được chia 
sẻ. Phương pháp cũng có thể bao gồm bước xác thực khối địa chỉ lớp thấp hơn thông qua 
giá trị ngẫu nhiên và chìa khóa được chia sẻ. Phương pháp còn có thể bao gồm bước 
nhận khối địa chỉ lớp cao hơn. Khối địa chỉ lớp cao hơn có thể bao gồm thành phần giải 
pháp lớp cao hơn. Thành phần giải pháp lớp cao hơn có thể dựa ít nhất một phần trên giá 
trị ngẫu nhiên và chìa khóa được chia sẻ. Phương pháp còn có thể bao gồm bước xác 
thực khối địa chỉ lớp cao hơn thông qua giá trị ngẫu nhiên và chìa khóa được chia sẻ. 
Sáng chế cũng đề cập tới các thiết bị và các sản phẩm chương trình máy tính tương tự.  
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(72) Petros OIKONOMAKOS (GR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để bố 

trí lại dữ liệu cho bộ giải mã 
  (57)    Sáng chế đề xuất giải pháp để tái sắp xếp dữ liệu cho bộ giải mã của bộ thu. Giải pháp 

bao gồm bước nhận dữ liệu, ghi ®÷ liệu vào một hoặc nhiều khe nhớ trong các phần, 
phần thứ nhất theo thứ tự tăng dần của các địa chỉ và sau đó theo thứ tự giảm dần của 
các địa chỉ. Giải pháp còn bao gồm bước đọc đầy đủ các khe nhớ theo thứ tự giảm dần 
của các địa chỉ và chuyển tiếp dữ liệu đọc được vào bộ giải mã.  
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(72) Toni PAILA  (FI), Ari AARNlO (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi để kết hợp và duy trì thông 

tin trạng thái cho các ứng dụng 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp để kết hợp các ứng dụng, như các widget. Hiển thị của 

một hoặc nhiều biểu tượng thể hiện một hoặc nhiều widget tương ứng được khởi tạo. Tín 
hiệu đầu vào được phát hiện để đáp ứng lại với người sử dụng việc chọn một hoặc nhiều 
widget. Việc xác định được tạo thành từ hoạt động chung cho ứng dụng cho các widget 
được chọn dựa trên tín hiệu đầu vào. ứng dụng bao gồm thành phần dữ liệu liên quan tới 
khả năng kết hợp được của một hoặc nhiều widget. Theo một phương án thực hiện, 
thông tin trạng thái về ứng dụng thứ nhất (tức là, widget) được tạo ra. Báo cáo của thông 
tin trạng thái được tạo ra cho dịch vụ hiện có để truy cập bởi ứng dụng thứ hai (tức là, 
widget).  
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(11) 29417 
(21) 1-2011-02984 (51) 7 F17C  3/02 
(22) 02.04.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/FR2010/000283 02.04.2010 (87) WO2010/112715 07.10.2010 
(30) 0901636      03.04.2009 FR 
(71) GAZ TRANSPORT ET TECHNIGAZ  (FR) 

1, route de Versailles, F-78470 Saint RÐmy Les Chevreuse, France 
(72) Bruno GUELTON (FR), RaphaÏl PRUNlER (FR), Christophe HUON DE 

KERMADEC  (FR), Bruno DELETRE  (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bình chứa có kết cấu cách nhiệt và kín được tạo liền khối với 

kết cấu chịu lực 
  (57)    Sáng chế đề cập tới kiểu bình chứa bao gồm hai tấm chắn kín, tấm chắn sơ cấp (10) và 

tấm chắn thứ cấp (5), và ít nhất một tấm chắn cách nhiệt, mỗi tấm chắn tạo bởi một 
môđun có hình dạng cơ bản như hình hộp chữ nhật và bao gồm tấm gỗ dán thứ nhất (3) 
che bởi lớp cách nhiệt thứ nhất (4) sau đó được che bởi tấm chắn kín (5) mà trên đó được 
tạo lớp cách nhiệt thứ hai (6), trên đó lần lượt là tấm gỗ dán thứ hai (7), trên đó đặt tấm 
chắn kín sơ cấp (10), tạo thành bởi các vỏ bọc hoặc các tấm kim loại theo cách đã biết. 
Tấm thứ hai (7) được tạo bởi thành kép, thành thứ nhất (8) sẽ đỡ tấm chắn kín sơ cấp và 
thành thứ hai (9), có lớp vật liệu giảm chấn (11) ở giữa chúng. Bình chứa theo sáng chế 
có thể ứng dụng cụ thể cho ngành đóng tàu.  
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(11) 29418 
(21) 1-2011-03006 (51) 7 C07D  217/14, A61K  31/4375,  

31/4545,  31/472,  31/4725,  31/496,  
31/5377,  31/675, A61P  3/14,  19/08,  
19/10, C07D  217/16,  401/04,  
401/10,  405/12,  417/04,  471/04 

(22) 29.03.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/055547       29.03.2010 (87) WO2010/116915 14.10.2010 
(30) 2009-091671       06.04.2009 JP 
(71) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED  (JP) 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan 
(72) KANNO, Osamu (JP), NAKAJIMA, Katsuyoshi  (JP), AOKI, Kazumasa  (JP), 

TANAKA, Ryoichi  (JP), HIRANO, Shimpei  (JP), OIZUMI, Kiyoshi (JP), NAITO, 
Satoru  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất vòng có nhóm phenyl được thế 

  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất có trọng lượng phân tử thấp có hoạt tính thúc đẩy sự tạo 
xương. Cụ thể, sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I) hoặc muối dược 
dụng của nó :  

 

  
 

 
trong đó mỗi phần tử thế được xác định như sau: R1 là nhóm alkyl hoặc tương tự; R2 là 
nhóm alkyl hoặc nhóm tương tự; R3 là nguyên tử hydro hoặc nguyên tử tương tự; và Z là 
-CH= hoặc –N=.  
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(11) 29419 
(21) 1-2011-03010 (51) 7 F21V  29/00 
(22) 03.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2010/033371 03.05.2010 (87) WO2010/127340 04.11.2010 
(30) 12/434,607      01.05.2009 US 
(71) BILLBOARD VIDEO, INC.  (US) 

4225 Prado Road, Suite 108 Corona, CA 92880, United States of America 
(72) HERMS, Richard, Alan  (US), WARWARICK, Stanley, Robert (US), VAN 

RENSSELAER, Hendrick, Philip (US) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Màn hình điện tử nhiều panen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màn hình điện tử nhiều panen sử dụng trên kết cấu, bao gồm khung 
gắn tháo lắp được với kết cấu theo cách bắt gặp dòng không khí tự nhiên, nhiều panen 
riêng lẻ gắn trên khung, mỗi panen gồm mặt thứ nhất và mặt thứ hai đối diện mặt thứ 
nhất, mặt thứ nhất gồm nhiều nguồn sáng trong đó mỗi panen riêng lẻ hoạt động với 
panen riêng lẻ khác để hiển thị hình ảnh, và một mạch in trên mặt thứ hai của nhiều 
panen riêng lẻ của màn hình điện tử nhiều panen và liên kết dẫn nhiệt với khung sao cho 
nhiệt sinh ra bởi các linh kiện điện tử trên bảng mạch được tản nhiệt bên trong khung và 
sao cho khung được làm mát bằng dòng không khí tự nhiên. Khung có thể dạng hình 
sóng để hỗ trợ việc tản nhiệt và tạo ra khoảng trống cho việc đi dây dẫn điện và gồm cả 
đệm dẫn nhiệt.  
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(11) 29420 
(21) 1-2011-03018 (51) 7 H02K  
(22) 07.11.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 12/926,291 11.08.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2011 
(75) KENNETH TORINO  (US) 

199 Oak Circle, Colchester, VT 05446 United States of America 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy phát điện cầm tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy phát điện cầm tay sử dụng điện áp cao một chiều, ở các điện 
áp chuẩn xoay chiều và sử dụng các bộ nối chuẩn xoay chiều. Vì các bộ nạp chuyển 
mạch chỉnh lưu ngay lập tức đầu vào xoay chiều một pha 120-240V, nguồn một chiều 
120-240V được chấp nhận để dẫn động các bộ nạp này. Việc chuyển đổi tần số cao tới 
nguồn xoay chiều và máy biến áp tăng áp là cách tiếp cận thứ nhất và cách tiếp cận thứ 
hai sử dụng cuộn cảm trong mạch tăng áp. Về mặt cơ học, tay quay và cơ cấu bàn đạp 
được sử dụng. Theo phương án thứ nhất, một tay quay loại bộ phát điện (máy phát điện) 
10W có thể dẫn động bộ nạp nằm trong khoảng hoàn thiện của các thiết bị cầm tay 
ngoại trừ các máy tính xách tay. Theo phương án thứ hai, hai bộ phát điện (máy phát 
điện) được hoạt động bởi các bàn đạp có thể dẫn động máy tính xách tay loại nhỏ 20W. 
Sáng chế dự định sử dụng một máy phát điện hoặc hai máy phát điện mắc song song 
hoặc nối tiếp. Ngoài ra, nhiều hơn hai máy phát điện có thể cũng được sử dụng.  
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(11) 29421 
(21) 1-2011-03022 (51) 7 B65D  33/38,  47/06,  25/40,  77/06 
(22) 06.04.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2010/030115 06.04.2010 (87) WO2010/118044 14.10.2010 
(30) 61/167,044      06.04.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2011 
(71) INTERNATIONAL PACKAGING INNOVATIONS, LLC  (US) 

HC1 Box 1710 Tecumseh, MO 65760, United States of America 
(72) MACLER, Jeffrey, E. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Vòi xả chất lỏng, hệ thống và phương pháp xả chất lỏng bằng 

cách sử dụng vòi xả chất lỏng này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vòi có gân dùng để xả chất lỏng ra khỏi túi. Vòi xả chất lỏng này 

bao gồm nhiều gân hay gờ trên mặt ngoài để có thể cải thiện độ bền của mối nối với túi 
đựng chất lỏng. Sáng chế cũng đề cập đến hệ thống và phương pháp sử dụng vòi nêu trên 
để xả chất lỏng trong nhiều trường hợp khác nhau.  
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(11) 29422 
(21) 1-2011-03026 (51) 7 A01C  23/00 
(22) 02.04.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2010/001003 02.04.2010 (87) WO2010/117434 14.10.2010 
(30) 12/420,708 08.04.2009 US 
(71) KAMTERTER PRODUCTS, LLC.   (US) 

9930 N. 134th St., Waverly, NE 68462, United States of America  
(72) EASTIN John Alvin  (US), VU David  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều khiển hình dạng của chất liệu 

thích ứng và phương pháp điều chế hỗn hợp phản ứng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị điều khiển hình dạng của chất liệu để trộn 

các chất liệu không trộn lẫn được ở áp suất thấp, các chất liệu này được cấp từ các đầu 
vào riêng biệt của cơ cấu phun đến các rãnh riêng biệt, nơi chúng được cho phép chảy đến 
và trải rộng bên trên các bề mặt hoặc các mép theo các độ dày lựa chọn. Trên các bề mặt 
hoặc các mép, các chất liệu, mỗi chất phải chịu dòng không khí nhằm tạo ra các hạt hoặc 
các giọt nhỏ ngay cả khi các chất liệu có thể là nhớt. Các hạt hoặc các giọt này được trộn 
cùng nhau và có thể được cấp đến thiết bị đốt hoặc thiết bị phun hoặc thiết bị khác bất kỳ 
sử dụng hỗn hợp.  
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(11) 29423 
(21) 1-2011-03030 (51) 7 H04L  12/58,  29/06, H04N  5/262 
(22) 15.12.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/CN2009/075597 15.12.2009 (87) WO2010/118611 21.10.2010 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2011 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMlTED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city 
518044, Guangdong Province, P. R. China 

(72) SONG, Lei  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp, hệ thống và thiết bị để tách ảnh động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tách ảnh động, nó bao gồm: máy khách  lấy yêu cầu 
chụp viđeo được khởi tạo bởi người dùng; máy khách tách ảnh tương ứng với thời gian 
cụ thể được mô tả trong yêu cầu chụp viđeo theo các tham số thiết lập có sẵn, kiểm soát 
ảnh tách ra theo các tham số thiết lập để tạo ra viđeo chụp theo yêu cầu người dùng. Hệ 
thống và thiết bị tách ảnh động cũng dược bộc lộ trong sáng chế này. Sáng chế thực hiện 
chức năng chụp viđeo dựa trên IM, và bù đắp thiếu hụt tính năng không thể chụp ảnh từ 
trình chạy viđeo với kỹ thuật hiện có. Sáng chế đáp ứng được yêu cầu người dùng về 
chụp ảnh thời gian thực và truyền dẫn thời gian thực của ảnh nhận được từ viđeo và đưa 
ảnh vào biểu thị IM. Người dùng có thể kiểm soát được toàn bộ quá trình chụp viđeo 
thông qua các tham số thiết lập, như vậy tăng được trải nghiệm cho người dùng.  
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(71) NOKIA CORPORATION   (FI) 

Keilalahdentie 4, Fl-02150 Espoo, Finland 
(72) Hawk-Yin PANG  (GB), Karim SEADA (EG), Zhigang LIU (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

cung cấp tương tác cho người sử dụng thông qua bộ chuyển 
tiếp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp cung cấp tương tác cho người sử dụng thông qua các 
bộ chuyển tiếp (103a-103n) (tức là thẻ liên lạc trường gần (near field communication - 
NFC), thẻ nhận diện tần số radio (radio identification identification - RFID), hoặc thẻ 
không tiếp xúc) được bố trí trên bộ phận hiển thị có thể cấu hình lại theo cách động. Mỗi 
bộ chuyển tiếp (103a-103n) tương ứng với một vùng của bộ phận hiển thị (101) được kết 
hợp với một hoặc nhiều hoạt động. Các hoạt động được cập nhật động dựa ít nhất một 
phần trên nội dung được thể hiện trên vùng tương ứng của bộ phận hiển thị (101). Thiết 
bị của người sử dụng (111) chứa bộ đọc bộ chuyển tiếp (115) phát hiện tín hiệu từ một 
của các bộ chuyển tiếp (103a-103n) để kích hoạt hoạt động tương ứng.  
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(11) 29425 
(21) 1-2011-03049 (51) 7 C02F  1/48,  1/00,  1/461 
(22) 07.04.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/GB2010/050595 07.04.2010 (87) WO2010/116180 14.10.2010 
(30) 0906271.2      09.04.2009 GB 
(71) HYDROPATH HOLDINGS LIMITED  (GB) 

2nd Floor, Manfield House, 1 Southampton Street, London WC2R OLR, Great Britain 
(72) STEFANINI, Daniel (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị thiết lập các điện cực trong chất lỏng

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị thiết lập các điện cực trong một vùng chất 
lỏng bằng cách định vị một lõi làm bằng vật liệu dẫn từ quanh một thành bao chứa một 
vùng chất lỏng, lõi làm bằng vật liệu dẫn từ này dẫn qua một cuộn dây sơ cấp được kích 
hoạt nhờ một tín hiệu điện, và trong đó các phần tương ứng của vùng chất lỏng ở các 
phía đối nhau của lõi dẫn từ được nối nhờ một đường dẫn chứa chất lỏng, đường dẫn và 
chất lỏng nhờ đó tạo ra một điện trở định trước.  
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(11) 29426 
(21) 1-2011-03060 (51) 7 G03G  21/10 
(22) 07.04.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2010/030171 07.04.2010 (87) WO2010/118085 14.10.2010 
(30) 12/421,725     10.04.2009 US 
(71) LEXMARK INTERNATIONAL, INC  (US) 

740 West New Circle Road, Lexington, KY 40550, United States of America 
(72) Stephen Andrew BROWN (US), Jarrett Clark GAYNE (US), Nicholas Fenley GIBSON 

(US), Asmund VEGO (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ống dẫn không khí và hộp mực sử dụng ống dẫn không khí này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hộp chứa để chứa chất liệu mực dùng trong thiết bị tạo ảnh. Hộp 
chứa bao gồm con lăn hiện ảnh, hai đệm kín dang chữ J tạo ra các mặt tiếp xúc với con 
lăn hiện ảnh ở các đầu của nó, và ống dẫn không khí dẫn luồng không khí qua các mặt 
tiếp xúc nhằm làm mát con lăn hiện ảnh và các đệm kín. ống dẫn không khí bao gồm 
thân rỗng dạng dài và hai vòi phun nối thông chất lưu với thân rỗng. Một trong số các 
vòi phun được bố trí ở đầu xa của con lăn hiện ảnh gần một đệm kín dạng chữ J, và vòi 
phun kia trong số các vòi phun được bố trí ở đầu gần của con lăn hiện ảnh gần đệm kín 
dạng chữ J thứ hai.  
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(11) 29427 
(21) 1-2011-03062 (51) 7 A01H  5/00, C12N  15/54,  15/82 
(22) 09.04.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2010/030563 09.04.2010 (87) WO2010/118338 14.10.2010 
(30) 61/168,532      10.04.2009 US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

Department: 308/1B131, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, United 
States of America 

(72) ZHENG Zhifu (CA), GREENE Thomas (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình tạo ra thực vật, hạt thực vật hoặc thực vật thế hệ 

sau của chúng bằng cách sử dụng gen protein kinaza liên 
quan đến Snf1, thực vật được tạo ra từ quy trình này và hạt 
được thu hoạch từ thực vật này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình tạo ra thực vật, hạt thực vật hoặc thực vật thế hệ sau của 
chúng, và thực vật được tạo ra từ quy trình này cũng như hạt được thu hoạch từ thực vật 
này. Cụ thể, sáng chế đề cập đến phương pháp phân lập, tinh chế, xác định và sử dụng 
gen chứa protein kinaza liên quan đến Snfl (SnRK) thực vật và các sản phẩm di truyền. 
Sáng chế bao gồm ADN SnRK đã được phân lập và tinh chế, và đề cập đến phương pháp 
điều hòa tính chịu mất nước và chịu khô hạn ở thực vật, hàm lượng sucroza, hàm lượng 
tinh bột, hàm lượng dầu trong hạt, sự tổng hợp axit béo, thành phần axyl có trong dầu 
của hạt thực vật, kích thước hạt trọng lượng hạt, tính chống/chịu stress phi sinh học, sinh 
khối rễ tăng, và/hoặc dòng luân chuyển cacbon trong các thành phần hạt khác, và trong 
thực vật, bằng cách sử dụng gen, và đề cập đến mô thực vật và thực vật được biến nạp 
bằng gen này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thực vật biến đổi gen, mô thực vật và 
hạt thực vật có bộ gen chứa trình tự ADN được đưa vào bằng quy trình tạo ra thực vật và 
hạt thực vật theo sáng chế này.  
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(11) 29428 
(21) 1-2011-03065 (51) 7 C09K  8/34,  8/32 
(22) 14.04.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/IB2010/051625    14.04.2010 (87) WO2010/119413 21.10.2010 
(30) FR09/01830    15.04.2009  FR 
(71) TOTAL RAFFINAGE MARKETING  (FR) 

24, Cours Michelet, F-92800 Puteaux, France 
(72) LAMRANIKERN, Samia (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dung dịch khoan để khoan ngoài biển sâu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dung dịch khoan có độ nhớt ở 40oC nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 mm2/s 
và áp suất hơi ở 100oC nhỏ hơn hoặc bằng 10mba (1KPa) thu được từ phần cất 
hydrocacbon có nhiệt độ chưng cất nằm trong khoảng từ 200 và 280oC với hàm lượng 
hydrocacbon naphten nhỏ hơn 40% trọng lượng của phần cất nêu trên.  
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(11) 29429 
(21) 1-2011-03072 (51) 7 H04N  7/32,  13/02 
(62) 1-2010-01816   
(22) 19.01.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/000261     19.01.2010 (87) WO2010/082508 22.07.2010 
(30) 2009-009391     19.01.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.11.2011 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Chong Soon LIM (SG), Takahiro NISHI (JP), Youji SHIBAHARA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã và thiết bị giải mã 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp mã hóa bao gồm: việc xác định đơn vị truy 

nhập (S502 đến S508); và việc mã hóa mỗi trong số các ảnh có trong đơn vị truy nhập 
này, đối với mỗi đơn vị truy nhập (S526). Việc xác định (S502 đến S508) này bao gồm: 
việc xác định đơn vị mã hóa để xác định xem những ảnh có trong đơn vị truy nhập có 
được mã hoá đồng nhất trên cơ sở từng trường hay trên cơ sở từng khung không (S502), 
và việc xác định kiểu trường để xác định xem các ảnh có cần được mã hoá đồng nhất 
như các trường trên hoặc các trường dưới hay không (S504 đến S508) khi nó được xác 
định rằng các ảnh có trong các đơn vị truy nhập này cần được mã hoá trên cơ sở từng 
trường. Trong việc mã hóa (S526), mỗi trong số các ảnh được mã hoá cho từng đơn vị 
truy nhập theo một định dạng được xác định trong quá trình xác định đơn vị mã hóa 
(S502) và trong quá trình xác định kiểu trường (S504 đến S508).  
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(71) RECRO PHARMA, INC.  (US) 

55 Valley Stream Parkway, Suite 100, Malvern, PA 19355, United States of America 
(72) HENWOOD, Geraldine Anne (US), MACK, Randall Jerome (US), SHARR, 

Christopher Thomas (US), KOLENG, John Joseph  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa đexmeđetomiđin giảm đau dùng dưới lưỡi và 

thiết bị phân phối dùng dưới lưỡi chứa dược phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm giảm đau dùng dưới lưỡi chứa đexmeđetomiđin và thiết 

bị phân phối thước dưới lưỡi chứa được phẩm giảm đau này để phòng ngừa, điều trị và 
theo dõi chứng đau và các căn bệnh khác.  
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(11) 29431 
(21) 1-2011-03106 (51) 7 B05C  5/02, A61F  13/15,  13/49, 

B05C  5/04 
(22) 02.06.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/059321     02.06.2010 (87) WO/2010/143567 16.12.2010 
(30) 2009-137664     08.06.2009 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111, Japan 
(72) OGASAWARA, Yoshikazu (JP), ITO, Noriaki  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cụm vòi phun dùng cho thiết bị phủ chất kết dính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm vòi phun được làm thích ứng để sử dụng trong thiết bị phủ 
dùng chất kết dính một cách đồng đều khi tạo một hoặc nhiều đường chất kết dính trên 
bề mặt trên của mạng sợi chạy một cách liên tục. Cụm vòi phun (12) trong thiết bị phủ 
dùng chất kết dính (11) để tạo một hoặc nhiều đường chất kết dính kéo dài theo chiều 
dọc máy MD trên bề mặt trên (2a) của mạng sợi (2) chạy liên tục theo chiều dọc máy 
MD có vùng làm việc thứ nhất, thứ hai và thứ ba được sắp xếp theo trật tự này từ phía 
đầu nguồn tới phía cuối nguồn theo chiều dọc máy MD như được mô tả dưới đây: (1) 
vùng làm việc thứ nhất được làm thích ứng để tiếp xúc sát với mạng sợi (2) một cách 
hoàn toàn theo chiều rộng của mạng sợi (2); (2) vùng làm việc thứ hai bao gồm các vùng 
phân cách thứ nhất được sắp xếp một cách gián đoạn theo chiều ngang máy vuông góc 
với chiều dọc máy MD và các cửa ra chất kết dính mà mỗi cửa được định ranh giới giữa 
mỗi cặp vùng phân cách thứ nhất liền kề; và (3) vùng làm việc thứ ba bao gồm các vùng 
phân cách thứ hai được được sắp xếp gián đoạn theo chiều ngang máy ở phần cuối 
nguồn của các vùng phân cách thứ nhất và các vùng có bậc mà mỗi vùng được định ranh 
giới giữa mỗi cắp vùng phân cách thứ hai liền kề sao cho các bề mặt của các vùng có 
bậc tương ứng hướng vào bề mặt trên (2a) của mạng sợi (2) được đặt cách bề mặt trên 
(2a) của mạng sợi (2) ít nhất là 0,1mm.  
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(86) PCT/JP2010/058114      13.05.2010 (87) WO2010/131711 18.11.2010 
(30) 2009-118102      14.05.2009 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111, Japan 
(72) KATO, Nobuyuki (JP), TAMURA, Tatsuya (JP), NAKAYAMA, Nahomi  (JP), 

KASHIWAGI, Masahiro  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút được bao gói 

  (57)     Sáng chế đề cập tới vật dụng thấm hút được bao gói, trong đó khi tấm bảo vệ bảo vệ(60) 
được bố trí trên bề mặt không tiếp xúc với da (20a) của vật dụng thấm hút (1), một phần 
của tấm bảo vệ (60) được gập lại sao cho tiếp cận với vị trí mà phần này chồng lên phần 
kia, phần kia tiếp xúc với bề mặt không tiếp xúc với da (20a) của vật dụng thấm hút (1). 
Phần đầu (60a) của tấm bảo vệ (60) được liên kết, trong khi được gập lại, với tấm bảo vệ 
(60) bằng chất liệu bám dính (70). Các phần mép (60b) và (60c) trên cả hai phía của tấm 
bảo vệ (60) theo hướng chiều dài của tấm bảo vệ (60) được liên kết với nhau thông qua 
liên kết nóng chảy nhiệt trong khi đang được gấp. Vùng bám dính thứ hai (71) được phủ 
bằng chất liệu bám dính (70) được tạo ra ở vị trí được xác định trước mà đối điện với bề 
mặt không tiếp xúc với da (20a) của tấm dưới (20). Vùng bám dính thứ hai (71) được tạo 
ra ở vị trí tương ứng với vùng không bám dính (52).  
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(22) 16.04.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/057196    16.04.2010 (87) WO/2010/119990 21.10.2010 
(30) 2009-100210     16.04.2009 JP 
(71) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8633, Japan 
(72) TAKAHASHI, Teisuke (JP), UCHIDA, Saeko  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm chứa hợp chất 1-thio-D-gluxitol để điều trị bệnh 

đái tháo đường 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa tổ hợp bao gồm:  

(A) hợp chất 1-thio-D-gluxitol có công thức chung (I)  
 

  
 
và 
(B) ít nhất một thành phần của nhóm bao gồm biguanit, chất tăng tiết insulin, chất làm 
nhạy insulin, insulin, chất ức chế dipeptidyl peptidaza IV, chất ức chế α-glucosidaza, và 
chất giống GLP-1, hữu dụng để phòng ngừa hoặc điều trị bệnh đái tháo đường, bệnh liên 
quan đến bệnh đái tháo đường, hoặc các biến chứng của bệnh đái tháo đường và dược 
phẩm này còn không gây ra tác dụng phụ đáng kể.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Xe đẩy 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe đẩy với khung có bộ phận dẫn hướng gần như thẳng đứng, hai bánh 
xe được bố trí gần cạnh của bộ phận dẫn hướng và quay được xung quanh trục ngang, 
tay cầm được bố trí gần cạnh trên của bộ phận dẫn hướng, cơ cấu nâng bao gồm bộ phận 
nâng dịch chuyển được dọc theo bộ phận dẫn hướng và bộ dẫn động nâng được nối với 
bộ phận nâng để dịch chuyển bộ phận nâng, động cơ dùng để dẫn động các bánh xe và 
phanh kết hợp với các bánh xe dùng để ngăn chặn chuyển động quay của các bánh xe, 
trong đó cơ cấu điều khiển được bố trí mà có thể vận hành được thông qua tay cầm để 
chuyển đổi bộ dẫn động nâng và động cơ giữa bật và tắt khác biệt ở chỗ, ở vị trí truyền 
động dưới của bộ phận nâng, phanh được nhả ra và khi bộ phận nâng dịch chuyển từ vị 
trí truyền động dưới đến vị trí nâng thì phanh được gài vào, trong trường hợp đó các 
bánh xe có thể được dẫn động thông qua động cơ ở vận tốc định vị.  
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CLICQUE, Arno (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất bảng mạch in đa lớp 
  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất bảng mạch in đa lớp và vật thể được tạo ra từ quy 

trình này, đặc biệt là bản nền IC. Quy trình theo sáng chế sử dụng silicat vô cơ và hỗn 
hợp gắn kết silan hữu cơ trong từng bước riêng biệt để tạo ra sự bám dính giữa các lớp 
đồng và lớp cách điện. Quy trình này làm gia tăng cường độ bám dính, cải thiện khả 
năng chịu ứng suất cơ và nhiệt cũng như khả năng chịu ẩm của bảng mạch in đa lớp và 
bản nền IC.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polypeptit chứa độc tố Cry DIG-3 và thực vật chuyển gen chứa 

polypeptit này để phòng trừ côn trùng gây hại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến polynucleotit chứa độc tố Cry DIG-3 và thực vật biến đổi gen chứa 

polynucleotit này để phòng trừ côn trùng gây hại.  
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(86) PCT/US2010/031811 20.04.2010 (87) WO/2010/123943 28.10.2010 
(30) 61/171,036      20.04.2009 US 
(71) PA LLC  (US) 

1901 South Harbor City Boulevard, Suite 300-Melbourne, Florida 32901 - United 
States of America 

(72) JAVAN, Adam (US), GRIECO, William  (US), CUMBA, Hector, J. (US), WEAVER, 
Harvey (US), LOVAS, Brian (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị nuôi cấy thủy sản 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp nuôi cấy các loài thủy sản có tốc độ tăng 
trưởng nhanh. Thiết bị nuôi cấy thủy sản theo sáng chế bao gồm: bể chứa được kết cấu 
để chứa các loài thuỷ sản trong môi trường nuôi cấy đủ để cho phép phát triển bình 
thường các loài thủy sản, trong đó bể chứa có kết cấu cho phép mẻ nuôi cấy chảy trong 
một vòng kín liên tục; cơ cấu đẩy được kết cấu để tác dụng lực đủ để cho môi trường 
nuôi cấy chuyển động; và hệ thống thu hoạch tự động được kết cấu để cho phép thu 
hoạch các loài thủy sản mà không phải ngừng chuyển động.  
 

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
204 

(11) 29438 
(21) 1-2011-03150 (51) 7 H04W  72/04 
(22) 24.04.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/EP2009/054982    24.04.2009 (87) WO/2010/121662 28.10.2010 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2011 
(71) NOKIA CORPORATION   (FI) 

Keilalahdentie 4, Fl-02150 Espoo, Finland 
(72) Mikko Juhani PESOLA  (FI), Petri Juhani VASENKARI  (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị, phương pháp và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

điều khiển truy cập với trợ giúp một phần cho liên lạc 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điều khiển được cấu hình để cho phép thiết bị liên lạc trợ 

giúp thiết lập tần số thứ nhất đi vào hệ thống tạo ra liên lạc dựa trên thiết lập tần số thứ 
hai, trong đó thiết lập tần số thứ nhất chỉ tạo ra trợ giúp một phần cho các liên lạc trong 
hệ thống. Thiết bị điều khiển có thể phối hợp với thiết bị điều khiển thứ hai. Thiết bị 
điều khiển thứ hai được cấu hình để xác định dựa trên thông tin thiết lập tần số nhận 
được từ hệ thống nếu nó có khả năng truyền tới hệ thống dựa trên thiết lập tần số thứ 
nhất được trợ giúp bởi thiết bị liên lạc.  
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(11) 29439 
(21) 1-2011-03153 (51) 7 A01G  9/02 
(22) 14.04.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/SG2010/000151 14.04.2010 (87) WO/2011/005216 13.01.2011 
(30) 200904573-3      06.07.2009 SG 
(71) HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD  (SG) 

480, Lorong 6 Toa Payoh, Singapore 310480, Singapore 
(72) YAP, Tiem Yew (SG), WONG, Liang Heng Johnny (SG), YOONG, Yaw Yuan 

Andrew (MY), TAN, Hock Seng Alan (SG), LIM, Han Vincent (SG) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Khay trồng cây 

  (57)     Sáng chế đề xuất khay trồng cây để dùng trong việc tạo cảnh quan, bao gồm: thân rỗng 
có đầu trên hở và đầu đáy kín, thân rỗng được tạo ra bởi ít nhất một thành bên và thành 
đáy; phần lưu giữ chất lỏng mà có thể chứa các gốc cây trong đó và chất lỏng có thể 
được lưu giữ trong đó, phần lưu giữ chất lỏng nằm trong thân rỗng; và phần thoát chất 
lỏng trong đó sự chảy tràn chất lỏng có thể được thực hiện, phần thoát chất lỏng nằm 
trong thân rỗng; trong đó phần lưu giữ chất lỏng chứa nhiều phần phụ lưu giữ chất lỏng 
được bố trí sao cho đường dẫn chất lỏng được tạo ra cho phép phân phối đồng đều chất 
lỏng trong phần lưu giữ chất lỏng.  
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(11) 29440 
(21) 1-2011-03161 (51) 7 H04N  5/00 
(22) 11.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/EP2010/056477  11.05.2010 (87) WO2010/136332 02.12.2010 
(30) 09305494.8       29.05.2009 EP 
(71) THOMSON LICENSlNG  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) MA, Xiao Jun (CN), LI, Jun  (CN), ZHANG, Junbiao (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và thiết bị phân phối nội dung đa phương tiện 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp phân phối nội dung đa phương tiện tới ít nhất hai thiết 
bị biểu diễn, trong đó nội dung đa phương tiện đã nêu bao gồm ít nhất hai nội dung cơ 
sở, phương pháp bao gồm các bước thu nhận thông tin thứ nhất gồm có thông tin chỉ thị 
cho mỗi một trong ít nhất hai nội dung cơ sở đã nêu một thiết bị biểu diễn đích và thời 
gian bắt đầu; cho mỗi thiết bị biểu diễn được gắn với nội dung đa phương tiện đã nêu, 
gửi thông tin tương ứng chỉ thị thời gian bắt đầu cho ít nhất một nội dung cơ sở được dự 
định đến thiết bị biểu diễn; thu nhận nội dung đa phương tiện đã nêu; và gửi ít nhất hai 
nội dung cơ sở đã nêu của nội dung đa phương tiện đã nêu tới các thiết bị biểu diễn đích 
tương ứng của chúng trên cơ sở thông tin chỉ thị thiết bị biểu diễn đích cho mỗi một 
trong ít nhất hai nội dung cơ sở đã nêu.  
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(86) PCT/IB2010/000979     29.04.2010 (87) WO/2010/125449 04.11.2010 
(30) 12/431,908     29.04.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.11.2011 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Xiaohui XIE (CN), Ying Fei LIU  (CN), Kong Qiao WANG (CN), Yan Ming ZOU 

(CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

phân tích biểu thức toán học được viết 
  (57)    Sáng chế đề cập tới các phương pháp phân tích biểu thức toán học được viết. Phương 

pháp có thể bao gồm bước nhận đầu vào được ghi, trong đó đầu vào được ghi là thể hiện 
của biểu thức toán học. Phương pháp có thể cũng bao gồm bước phân tích đầu vào được 
ghi để nhận diện ít nhất một toán tử và ít nhất một toán hạng và tạo cây biểu diễn dựa ít 
nhất một phần trên các quan hệ ký hiệu định trước, ít nhất một toán tử, và ít nhất một 
toán hạng. Sáng chế cũng đề cập tới các thiết bị và các sản phẩm chương trình máy tính 
tương tự.  
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(75) Phan Đăng Đạo  (VN) 

135A Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Thiết bị xử lý khí thải 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý khí thải bao gồm nón chắn khói (1) được đặt ngược 
làm cho khói thoát ra nhanh và không ảnh hưởng tới công suất của từng loại quạt gió 
cưỡng bức của nhà máy; khung đỡ nón chắn khói (2), khung này được cấu tạo bởi bốn 
thanh thép ống, một đầu được đặt đều trên vòng tròn nón chắn khói lộn ngược (1), còn 
đầu kia gắn liền với vòng tròn của máng hứng nước rửa khi thải (4); máng hứng nước rửa 
khí thải (4) được đặt xung quanh ống khói và có một khoảng cách phù hợp với nón chắn 
khói để có thể kiểm soát khói thải từ nhà máy; vòi bơm nước (5) được đặt ở trên đầu 
vành nón lộn ngược có tác dụng cấp nước sạch để rửa khí thải; vòi xả nước thải (6); bể 
lọc nước.  
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(11) 29443 
(21) 1-2011-03183 (51) 7 F02D  19/08, F02M  31/20,  37/04,  

43/00 
(22) 20.04.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/AU2010/000450 20.04.2010 (87) WO/2010/121306 28.10.2010 
(30) 2009901676      20.04.2009 AU 
(71) DGC INDUSTRIES PTY LTD  (AU) 

70 Gheringhap Street, Geelong, Melbourne, Victoria 3220, Australia 
(72) Krug, Uwe Alexander (DE), Fisher, Will (AU) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Hệ thống cung cấp nhiên liệu kép cho hệ thống phun gián tiếp 

của động cơ điêzen 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống cung cấp nhiên liệu kép (10) cho động cơ điêzen có hệ 

thống phun gián tiếp (12). Đồng thời, sáng chế cũng đề cập đến động cơ điêzen kết hợp 
với hệ thống cung cấp nhiên liệu kép (10) và phương tiện có động cơ điêzen kết hợp với 
hệ thống cung cấp nhiên liệu kép (10). Hệ thống cung cấp nhiên liệu kép (10) có hệ 
thống cung cấp nhiên liệu hỗn hợp (17) gồm giai đoạn thứ nhất (14) có bình chứa điêzen 
(42) và bình chứa LPG (44), và giai đoạn thứ hai (16), để cung cấp hỗn hợp nhiên liệu 
cho hệ thống phun (12). Hệ thống cung cấp nhiên liệu kép (10) cũng bao gồm hệ thống 
cung cấp điêzen (80) để chuyển điêzen đến hệ thống phun (12). Hơn nữa, hệ thống cung 
cấp nhiên liệu kép (10) được định hình để cho phép thay đổi giữa hệ thống cung cấp 
điêzen (80) và hệ thống cung cấp nhiên liệu hỗn hợp (17) để cung cấp cho hệ thống 
phun (12) hỗn hợp điêzen hoặc nhiên liệu hóa lỏng tương ứng.  
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Maria (NL), MEIJER Johannes Albertus Maria (NL), STEENSMA Maria (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm natri clorua và quy trình điều chế chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm natri clorua chứa phức hợp sắt của axit tartric trong đó 
axit meso-tartric chứa với lượng nằm trong khoảng từ 55 đến 90% khối lượng axit tartric. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất quy trình điều chế chế phẩm natri clorua này và mô tả 
việc sử dụng chế phẩm natri clorua này.  
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(71) TREIBACHER INDUSTRIE AG  (AT) 

Auer von Welsbach-Strasse 1, A-9330 Treibach-Althofen, Austria 
(72) SCHERMANZ, Karl (AT), SAGAR, Amod (IN), TROVARELLI, Alessandro (IT), 

CASANOVA, Marzia  (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp chất xúc tác và quy trình điều chế chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp chất xúc tác có công thức chung  
 

XVO4/S 
 

trong đó  
XVO4 là vanađat của kim loại chuyển tiếp hoặc hỗn hợp vanađat của kim loại chuyển 
tiếp/vanađat của nguyên tố đất hiếm,  
và S là nền mang chứa TiO2, Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hỗn hợp chất 
xúc tác này.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
212 
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(21) 1-2011-03201 (51) 7 C07D  295/26 
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(72) LY, Tai, Wei  (CA), FORRESTER, Jared, Andrew (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất arylsulfonamit có hoạt tính đối kháng thụ thể 

chemokin CC3 và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất arylsulfonamit hữu ích để điều biến hoạt tính của thụ thể 

chemokin CCR3 và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị phần ứng dùng trong thiết bị âm thanh 

  (57)     Thiết bị phần ứng bao gồm phần nhánh thứ nhất, phần nhánh thứ hai, phần nhánh giữa, 
và phần nối. Phần nhánh thứ nhất có chiều dài thứ nhất và chiều rộng thứ nhất và chúng 
xác định bề mặt thứ nhất. Phần nhánh thứ hai có chiều dài thứ hai và chiều rộng thứ hai 
và chúng xác định bề mặt thứ hai. Bề mặt thứ nhất thường đối diện với bề mặt thứ hai và 
bề mặt thứ nhất thường song song với bề mặt thứ hai. Phần nhánh giữa có chiều dài thứ 
ba và chiều dài thứ ba thường song song với chiều dài thứ nhất và chiều dài thứ hai. Phần 
nối ghép phần nhánh giữa với bề mặt thứ nhất dọc theo chiều dài thứ nhất và với bề mặt 
thứ hai dọc theo chiều dài thứ hai. Phần nhánh giữa thường được bố trí trên mặt phẳng 
kéo dài giữa phần nhánh thứ nhất và phần nhánh thứ hai và mặt phẳng này phân chia bề 
mặt thứ nhất của phần nhánh thứ nhất và bề mặt thứ hai của phần nhánh thứ hai.  
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(21) 1-2011-03210 (51) 7 B01D  21/24,  21/02,  21/06,  21/26 
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(86) PCT/JP2010/061407      05.07.2010 (87) WO2011/007692 20.01.2011 
(30) 2009-165221      14.07.2009 JP 
(71) KOBELCO ECO-SOLUTIONS CO., LTD.  (JP) 
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(72) Tsutomu TAKENAKA  (JP), Akihiro NAKASHIMA  (JP), Takaaki HIRAI  (JP), 

Akihiko NISHlZAWA  (JP), Hiroki ISHII  (JP), Tetsuo YAMASHITA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp tách rắn lỏng 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị tách rắn lỏng có thể tạo ra nước trên mặt hiệu quả và thỏa 
đáng. Được đề xuất là thiết bị tách rắn lỏng bao gồm thùng tách rắn lỏng có khu vực 
tách rắn lỏng, thông qua khu vực này thùng tách rắn lỏng tạo ra nước nổi trên mặt và 
bùn cô đặc từ nước thô chứa bùn bằng sự lắng trọng lực, trong đó tỷ lệ hàm lượng bùn 
trong nước trên mặt nhỏ hơn tỷ lệ hàm lượng bùn trong nước thô và tỷ lệ hàm lượng bùn 
trong bùn cô đặc lớn hơn tỷ lệ hàm lượng bùn trong nước thô; bộ phân phối được bố trí 
bên dưới mức chất lỏng của thùng tách rắn lỏng để phân phối và cung cấp nước thô vào 
trong khu vực tách rắn lỏng; và thùng vận chuyển được bố trí ở phía trên của bộ phân 
phối để vận chuyển nước thô đã cung cấp đến bộ phân phối sao cho nước thô đã cung 
cấp vào trong thùng vận chuyển được vận chuyển trong khi đang được chảy bên trong 
thùng vận chuyển, thiết bị tách rắn lỏng được cấu hình sao cho nước thô chảy bên trong 
thùng vận chuyển trong khi đang được ép ngược vào bề mặt chu vi bên trong của thùng 
vận chuyển bởi ít nhất một trong hai lực ly tâm và trọng lực.  
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(11) 29449 
(21) 1-2011-03213 (51) 7 G02C  7/04, C08L  101/14,  5/04 
(22) 01.09.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2009/065236      01.09.2009 (87) WO/2010/140267 09.12.2010 
(30) 2009-134090      03.06.2009 JP 
(71) SEED CO., LTD.   (JP) 

40-2, Hongo 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 1130033, Japan 
(72) MATSUNAGA, Toru (JP), SATO, Takao  (JP), FUJISHIRO, Yoko  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kính áp tròng hydrogel ướt và phương pháp chế tạo kính này 
  (57)    Sáng chế đề cập dến kính áp tròng hydrogel có khả năng thấm ướt được cải thiện và lâu 

dài trong bề mặt và kết cấu phía trong, trong khi cho thấy khả năng chống nhiễm khuẩn, 
độ ổn định hình dạng và độ bền cơ cao. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp chế tạo 
kính áp tròng hydrogel. Kính áp tròng hydrogel ướt khác biệt ở chỗ chứa polyme ưa 
nước ion là hợp chất chứa nhóm hydroxy và nhóm anion. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp chế tạo kính áp tròng hydrogel khác biệt ở chỗ thành phần cấu tạo của 
kính áp tròng hydrogel là copolyme chứa ít nhất một monome cation và monome anion, 
và khác biệt ở chỗ phương pháp này bao gồm bước mà trong đó ion nghịch của các 
monome tạo ra liên kết ion và bước mà trong đó polyme ưa nước ion, là hợp chất chứa 
nhóm hydroxy và nhóm anion.  
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(11) 29450 
(21) 1-2011-03259 (51) 7 C08L  77/06, C08G  69/26, C08K  

5/18,  5/36 
(22) 28.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/059138      28.05.2010 (87) WO2010/137704 02.12.2010 
(30) 2009-129218      28.05.2008 JP 
(71) MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.  (JP) 

5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324 Japan 
(72) OGAWA, Shun (JP), SUMINO, Takahiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần nhựa polyamit và sản phẩm đúc 

  (57)    Sáng chế đề xuất hợp phần nhựa polyamit có tính chịu nhiệt, tính chịu lão hoá do nhiệt 
và các tính chất hoá lý tuyệt vời, trong đó hợp phần nhựa này được tạo ra bằng cách kết 
hợp hợp chất amin thứ cấp thơm đặc trưng và hợp chất trên cơ sở lưu huỳnh hữu cơ cụ 
thể vào polyamit gồm có một đơn vị diamin chứa đơn vị paraxylylen diamin làm thành 
phần chính và một đơn vị axit dicarboxylic chứa một đơn vị axit dicarboxylic béo thẳng 
có từ 6 đến 18 nguyên tử cacbon làm thành phần chính.  
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(21) 1-2011-03282 (51) 7 F16L  57/00, B01D  61/02, C02F  
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(22) 04.08.2010 (43) 25.04.2012 
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(30) 2009-182622 05.08.2009 JP 

2009-182623 05.08.2009 JP 
2009-182624 05.08.2009 JP 

(71) KOBELCO ECO-SOLUTIONS CO., LTD.  (JP) 
4-78, Wakinohama-cho 1-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6510072, Japan 

(72) NOSHITA, Masanobu (JP), MIYAOKA, Noboru (JP), MARUNO, Masashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị loại muối nước biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị loại muối nước biển mà có thể được sử dụng ổn định trong 
khoảng thời gian dài vì có thể ngăn chặn rò rỉ do ăn mòn các phần nối ống mà nước 
muối như nước biển chảy qua đó. Trong thiết bị loại muối nước biển này, trong số các 
cặp ống phân phối nước cấp (4a) và (4b) phân nhánh vào trong từ một cặp ống góp nước 
cấp (1), các ống (4a) và (4b) của ít nhất một cặp được nối với nhau trong khi các ống 
(4a) và (4b) của các cặp còn lại được tách ra khỏi nhau. Tương tự, trong số các cặp ống 
phân phối nước cô đặc (6a) và (6b) phân nhánh vào trong từ một cặp ống góp nước cô 
đặc (3), các ống (6a) và (6b) của ít nhất một cặp được nối với nhau trong khi các ống 
(6a) và (6b) của các cặp còn lại được tách ra khỏi nhau.  
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(11) 29452 
(21) 1-2011-03284 (51) 7 F16D  65/12 
(22) 19.04.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/056926      19.04.2010 (87) WO/2010/125939 04.11.2010 
(30) 2009-111032      30.04.2009 JP 
(71) SUNSTAR ENGINEERING INC.  (JP) 

3-1, Asahimachi, Takatsuki-shi, Osaka 569-1195, Japan 
(72) YAMANAKA Naoki  (JP), HAYASHIDE Masayoshi (JP), METSUGI Fumihiko (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp lắp ráp phanh đĩa động, phanh đĩa động và thiết 

bị lắp ráp phanh đĩa động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp lắp ráp phanh đĩa động, phanh đĩa động và thiết bị lắp 

ráp phanh đĩa động, trong đó vòng đệm hoặc chi tiết lò xo có thể được gắn chính xác 
vào một chốt nối. Trong phương pháp lắp ráp phanh đĩa động, chốt nối (32) để nối 
phanh đĩa (10) với đĩa mayơ (20) có phần thân có dạng hình trụ (41) sẽ được gá lắp 
trong lỗ nối (31), phần bích thứ nhất (42) được tạo ra ở một đầu của phần thân (41), và 
phần cần được chồn (43A) liên tục với đầu kia của phần thân (41) được sử dụng; và phần 
cần được chồn (43A) được chồn sao cho phần bích thứ hai (43) có đường kính lớn hơn 
so với đường kính của phần thân (41) có thể được tạo ra. Phần bích thứ hai này được tạo 
ra bằng cách chồn phần cần được chồn (43A) trong khi chốt nối (32) được gá lắp trong 
lỗ nối (31), và lò xo (33) và vòng đệm (34) được gắn chặt vào mặt ngoài của chốt nối 
(32) để nén và làm biến dạng lò xo (33) nhờ vòng đệm (34). 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.11.2011 
(71) SMS SIEMAG AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Eduard-Schloemann-Strasse 4, 40237 Dusseldorf, Germany 
(72) FISCHER, Stephan (DE), BLACH, Armin (DE), BECKER, Eberhard (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Giá cán đảo chiều 

  (57)    Sáng chế đề cập tới giá cán đảo chiều (20), cụ thể là giá cán đảo chiều Steckel (20), bao 
gồm ít nhất một trục cán đỡ trên (2) và một trục cán đỡ dưới (4) và một trục cán chủ lực 
trên (1) và một trục cán chủ lực dưới (3); và ở phía đầu vào và phía đầu ra của giá cán, 
các bệ đỡ trên (8) được bố trí liền kề với trục cán chủ lực trên (1) và được nối với một 
khung đỡ trục cán trên nhờ cơ cấu dẫn động thứ nhất (6).  
ở vị trí nằm lệch ra khỏi bệ đỡ trên (8), lưỡi nạo trên được gá lắp bằng bản lề (11) dùng 
cho trục cán chủ lực trên (1) có thể di động và quay ra khỏi trục cán chủ lực trên (1) nhờ 
cơ cấu dẫn động thứ hai (12) được đỡ trên từng bệ đỡ trên (8).  
Từng bệ đỡ trên (8) có thể di chuyển được lần lượt trong bộ phận dẫn hướng thẳng đứng 
dưới (9) và bộ phận dẫn hướng thẳng đứng trên (10) sao cho cơ cấu dẫn động thứ nhất 
(6) có thể kéo bệ đỡ trên này ra khỏi bộ phận dẫn hướng thẳng đứng dưới (9) và có thể 
được quay nhờ cơ cấu dẫn động thứ ba (7) ra ngoài từ trục cán chủ lực trên (1).  
Giá cán đảo chiều (20) còn có ở phía đầu vào của giá cán và phía đầu ra của giá cán 
dùng cho trục cán chủ lực dưới (3) các lưỡi nạo dưới (13) có thể quay theo cách điều 
chỉnh được nhờ các cơ cấu dẫn động thứ tư (14) tỳ lên trục cán chủ lực dưới (3).  
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(72) LI, Yonghua  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống chủ động xuất bản tin nhắn trong 

nhóm IM sử dụng đàm thoại tự động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống chủ động xuất bản tin nhắn trong nhóm 

IM sử dụng chương trình đàm thoại tự động. Phương pháp bao gồm các bước: máy 
khách bổ sung chương trình đàm thoại tự động vào nhóm IM thỏa mãn điều kiện thiết 
lập; chương trình đàm thoại tự động sẽ tự động lấy tin nhắn và xuất bản tin nhắn trong 
nhóm IM. Theo sáng chế này, chương trình đàm thoại tự động được bổ sung vào nhóm 
IM, và chức năng xuất bản tin nhắn theo thời gian bởi chương trình đàm thoại tự động 
được thêm vào để làm tăng chất lượng tin nhắn và chủ đề của nhóm IM, do vậy không 
những chỉ tin nhắn được gửi tới người dùng kịp thời mà còn mở rộng tính chủ động của 
nhóm IM, điều này cho phép người dùng chấp nhận và yêu thích nhóm IM một cách dần 
dần.  
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(86) PCT/NL2010/050254 03.05.2010 (87) WO2010/128850 11.11.2010 
(30) 09159341.8      04.05.2009 EP 
(71) PAQUES BIO SYSTEMS B.V.  (NL) 

Tjalke de Boerstrjitte 24, NL-8561 EL Balk, The Netherlands 
(72) FRANKENA, Douwe (NL), VELLINGA, Sjoerd Hubertus Josef (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Lò phản ứng sinh học và phương pháp trộn dòng trong bể lò 

phản ứng sinh học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lò phản ứng sinh học (1) bao gồm bể lò phản ứng (41) có buồng 

trộn (3) được ngăn với buồng phản ứng (2) bằng vách ngăn (44) thường được bố trí trên 
buồng trộn (3) này, buồng trộn (3) có hệ thống nạp (4) để nạp dòng hoặc hỗn hợp dòng 
với vật liệu tái chế, trong đó hệ thống nạp (4) trong buồng trộn (3) có vòi phun (60-64). 
Theo một phương án, vách ngăn (44) có ống dẫn (66) tạo ra mối liên hệ giữa buồng trộn 
(3) với buồng phản ứng (2), trong đó các vòi phun (60-64) của hệ thống nạp (4) đều 
hướng vào vách ngăn (44) để đưa dòng vào ống dẫn (66) tới buồng phản ứng (2). Theo 
một phương án, buồng trộn (3) có khung để gia cố buồng trộn này.  
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PHARKYA, Priti (IN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vi sinh vật không có trong tự nhiên và phương pháp sản xuất 

1,3- butandiol nhờ sử dụng vi sinh vật này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vi sinh vật không có trong tự nhiên bao gồm vi sinh vật có chu trình 

1,3-butandiol (1,3-BDO) có ít nhất một axit nucleic ngoại sinh mã hoá cho các enzym 
của chu trình 1,3-BDO được biểu hiện ở lượng vừa đủ để sản xuất 1,3-BDO. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp sản xuất 1,3-BDO, bao gồm việc nuôi cấy các vi sinh vật 
này trong các điều kiện và khoảng thời gian đủ để sản xuất 1,3-BDO.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vi sinh vật không có trong tự nhiên, phương pháp sản xuất 

isopropanol, n-butanol và isobutanol nhờ sử dụng vi sinh vật 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vi sinh vật không có trong tự nhiên có chu trình isopropanol bao 
gồm ít nhất một axit nucleic ngoại sinh mã hoá chu trình isopropanol. Chu trình bao 
gồm enzym được chọn từ 4-hydroxylbutyryl- CoA dehydrataza, crotonaza, 3-
hydroxybutyryl-CoA dehydrogenaza, axetoaxetyl-CoA synthetaza, axetyl-CoA, 
axetoaxetat-CoA transferaza, axetoaxetyl-CoA hydrolaza, axetoaxetat decarboxylaza và 
axeton reductaza. Vi sinh vật không có trong tự nhiên có chu trình n-butanol bao gồm ít 
nhất một axit nucleic mã hoá enzym chu trình n-butanol. Vi sinh vật không có. trong tự 
nhiên khác có chu trình n-butanol hoặc isobutanol. Sáng chế còn đề cập đến sinh vật 
được nuôi cấy để tạo ra isopropanol, n-butanol hoặc isobutanol.  
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19, Daniel-Goldbach-Strasse, 40880 Ratingen, Germany 
(72) Aat PELKMAN (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tháp lọc của thiết bị lọc khí ống khói 

  (57)    Sáng chế đề cập tới tháp lọc của thiết bị lọc khí ống khói cũng như thiết bị lọc khí ống 
khói có tháp lọc này. 
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(86) PCT/NO2010/000248 24.06.2010 (87) WO2010/151147 29.12.2010 
(30) 20092428      25.06.2009 NO 
(71) TROUW INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Veerstraat 38, NL-5831 JN Boxmeer, the Netherlands 
(72) KOPPE, Wolfgang, M. (DE), MOLLER, Niels, Peter (NO), BAARDSEN, Gunvor, 

Kristin, Lien (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thức ăn cho cá dạng ép đùn và phương pháp lưu giữ màu trong 

thịt cá hồi 
  (57)    Thức ăn cho cá dạng ép đùn chứa ít hơn 10% khối lượng tro, nhiều hơn 20% khối lượng 

chất béo, ít hơn 20% khối lượng nguyên liệu thô chứa tinh bột, và chất màu được chọn 
từ nhóm các carotenoid, trong đó thức ăn cho cá này chứa ít nhất một chất chống oxy 
hóa hòa tan trong nước được chọn từ nhóm gồm axit hyđroxyxinamic và hyđrobenzoic, 
và chứa tới 40mg chất màu trên 1kg thức ăn, chất màu này được chọn từ nhóm gồm 
astaxanthin và canthaxanthin. Phương pháp lưu giữ chất màu trong thịt cá hồi bằng cách 
cho cá ăn thức ăn này.  
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(30) 0900725-3      29.05.2009 SE 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) KLINT, Ann-Charlotte (SE), BERNTSSON, Martin (SE), ERIKSON, Fredrik (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mực từ hóa được và tấm bao gói nhiều lớp dạng băng vật liệu 

hoặc dải vật liệu dùng để làm vật chứa thực phẩm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mực từ hóa được thích hợp cho vật liệu bao gói để làm bao gói thực 

phẩm. Mực từ hóa được theo sáng chế bao gồm các hạt từ hóa được, dung môi, và chất 
dính.  
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Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
(72) STEVEN CHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Khung cửa sổ bật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung cửa sổ bật khác biệt ở chỗ là có thể lắp kính vào khung từ 
bên trong căn phòng, đồng thời có thể lách ra nhiều mô đun nhỏ phù hợp với mọi nhu 
cầu sử dụng, dễ dàng vận chuyển và lắp đặt, được thiết kế bao gồm: cây khung bao đứng 
(1), cây đực nối khung bao đứng (2), cây khung bao ngang phía trên (3), cây đố giữa (4), 
cây khung bao ngang phía dưới (5), cây đứng trung gian (6), cây đứng cho ô kính cố 
định (7), cây đố cánh (8), cây nẹp cho ô kính cánh (9), cây nẹp cho ô kính cố định (10), 
cây nẹp ngang cho ô kính cố định (11), cây đứng góc 900 (12), cây nối (13), cây cái nối 
khung bao đứng (14), gioăng cao su (15), bản lề chữ A (16), tấm kính (17), vít (18), 
khung sắt ốp tường (20), miếng chêm kính (24), tay vặn (26).  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị ngăn cản sự bốc mùi khó chịu của cống thoát nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị ngăn cản sự bốc mùi khó chịu của cống thoát nước bao gồm 
chi tiết giá đỡ, thân chính, và đai đàn hồi được tạo nghiêng. Chi tiết giá đỡ bao gồm tấm 
đỡ dạng tròn gắn lên cống thoát nước, phần cổ dạng ống rộng mở rộng xuống dưới từ 
tấm đỡ và tâm của nó có đường thoát nước, và phần được tạo cong để liên kết tấm đỡ và 
phần cổ. Thân chính bao gồm phần lắp hình ống liên kết với mặt ngoài của phần cổ 
thông qua chi tiết liên kết, và phần dẫn nước mở rộng từ phần dưới của phần lắp để được 
mở tùy chọn. Đai đàn hồi được tạo nghiêng được bố trí tại bề mặt bên ngoài của một 
phía của phần dẫn nước theo hướng chiều rộng của phần dẫn nước sao cho hai đầu của 
đai được đặt tại các độ cao khác nhau. Thiết bị theo sáng chế có phần cửa lấy nước của 
chi tiết giá đỡ được tạo cong cho phép dòng chảy nước thải dễ dàng, và đai đàn hồi được 
tạo nghiêng tại góc định trước giúp phần dẫn nước được mở dạng elíp nên dễ dàng mở 
thậm chí chỉ một lượng nhỏ nước thải chảy qua, do đó nâng cao hiệu quả thoát nước và 
giảm độ mỏi cho đai đàn hồi, cải thiện độ bền và nâng cao tuổi thọ.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp ghi dùng cho đĩa quang đa lớp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp ghi đĩa quang đa lớp có nhiều hơn hoặc bằng ba 
lớp ghi, để thực hiện việc ghi trong khi đảm bảo đủ các vùng thử mà không làm giảm 
các vùng dữ liệu người sử dụng, và thực hiện việc ghi trong khi điều khiển công suất 
chùm tia laser chiếu vào mỗi lớp. Phương pháp sử dụng đĩa quang có ít nhất lớp ghi 
thứ nhất và lớp ghi thứ được đặt về phía gần bề mặt tới ánh sáng hơn lớp ghi thứ 
nhất, và lớp ghi này lần lượt có vùng thử được cấu tạo bởi các đoạn trong lớp ghi thứ 
nhất và vùng thử thứ hai được cấu tạo bởi các đoạn trong lớp ghi thứ hai. Hơn nữa, 
phương pháp này được tạo ra sao cho khoảng cách hướng tâm định trước L tương ứng 
với độ chính xác tương đối của các vị trí hướng tâm giữa các lớp và đường kính vệt 
quang, và khi đoạn bất kỳ trong vùng thử thứ hai được ghi thử, đoạn trong vùng thử 
thứ nhất, mà khoảng cách hướng tâm của nó từ vùng thử được ghi trong vùng thử thứ 
hai thuộc phạm vi của khoảng cách hướng tâm định trước L, được thiết đặt làm đoạn 
trong đó việc ghi thử không được thực hiện. Do đó, ngay cả trong trường hợp các vị 
trí hướng tâm của các vùng thử của các lớp cơ bản bị chồng lấp lên nhau, vẫn có thể 
thực hiện chính xác việc nhận biết công suất quang học. Vì lý do này, có thể sử dụng 
và bố trí các vùng thử của các lớp mà không lãng phí. Hơn nữa, việc nhận biết công 
suất ghi có thể được thực hiện mà không thu ảnh hưởng trong trạng thái ghi của các 
lớp khác, sao cho độ chính xác trong việc nhận biết của công suất ghi có thể được cải 
thiện. Do đó, có thể cải thiện chất lượng ghi và độ tin cậy dữ liệu được ghi.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.12.2011 
(71) Viện Nghiên cứu Cơ khí - Bộ Công Thương  (VN) 

Số 4 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Xuân Quý (VN), Ngô Sỹ Lộc (VN) 
(54) Môtơ thuỷ lực tự động khuếch đại mômen theo tải và hệ 

thống khuếch đại mômen điện thuỷ tự động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống khuếch đại mô men điện thuỷ tự động điều chỉnh theo tải 

có nhiều tính năng giống như các hệ thống xéc vô điện thuỷ với đầy đủ các đặc điểm:  
- Tác động theo sai lệch; có sự tương thích giữa tín hiệu điều khiển và tín hiệu đầu ra; có 
sự khuếch đại lực hoặc mô men; có sự ổn định cấu trúc.  
Cấu trúc của hệ thống là sự mắc nối liên tiếp giữa các phần tử sau đây: Đầu vào là một 
động cơ điện một chiều có công suất thấp hoặc một động cơ bước công nghiệp tiêu 
chuẩn để đảm bảo dễ thay đổi chiều quay và tốc độ quay bằng bộ điều khiển; Đầu ra là 
một động cơ thực pittông hướng kính có thể chạy ở áp suất cao để tạo mômen lớn; Giao 
diện giữa động cơ DC đầu vào với môtơ thuỷ lực là một van xoay phân phối đã được ứng 
dụng trong thực tế. Chính sự kết nối này cho phép ta tạo được một hệ thống tương đương 
với một động cơ điện - thuỷ lực mà đặc điểm của động cơ này là: số vòng quay và chiều 
quay là số vòng quay chiều quay của động cơ DC đầu vào nên rất dễ đảo chiều và tăng 
giảm tốc độ. Môtơ thuỷ lực có mô men quay giống như các mô tơ thuỷ lực khác (rất lớn) 
nhưng tốc độ quay thì lặp lại tốc độ quay của động cơ đầu vào.  
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155 Nam Sơn, thị trấn Nhồi, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
(54) Phối liệu sản xuất gạch không nung từ bột đá phế thải và 

gạch được sản xuất từ phối liệu này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phối liệu sản xuất gạch không nung từ bột đá thải từ quá trình cắt 

xẻ đá ốp lát. Phối liệu này có thành phần bao gồm: xi măng: 10-30%; bột đá : 5-30%; 
cát: 30-70%; phụ gia tăng trưởng; phụ gia giãn nước; phụ gia khoáng hoạt tính. Phối liệu 
này được đưa vào khuôn ép dưới áp lực; xi măng và các loại vật liệu liên kết với nhau 
dạng bê bê tông cốt liệu, sau đó được tháo khuôn và bảo dưỡng từ 5-21 ngày, tạo thành 
các viên gạch không nung hoàn chỉnh.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Van 

  (57)    Sáng chế đề cập đến van (1, 32), bao gồm hộp (2, 33), có lỗ vào (3, 34) cho chất lỏng, 
chi tiết đóng kín (9, 47) mà dòng chất lỏng có thể điều chỉnh được qua đó, và lỗ ra (5, 
36) cho chất lỏng, van này còn bao gồm thiết bị dẫn động (8, 37) có cơ cấu dẫn động 
bằng điện (17, 40) để điều chỉnh tiết diện đóng kín của chi tiết đóng kín (9, 47), van này 
còn bao gồm hộp dẫn động (15, 38) mà stato (16, 39) của cơ cấu dẫn động được lắp cố 
định tại đó, trong đó chi tiết chuyển động di động (19, 41) của cơ cấu dẫn động (17, 40) 
được nối động học với chi tiết đóng kín (9, 47) trong hốc trong (20, 45) của hộp dẫn 
động (15, 38), hốc này được chịu tải với áp suất của chất lỏng, và stato (16, 39) được bố 
trí trong hốc trong (20, 45). Để sử dụng van có cơ cấu dẫn động bố trí trong chất lỏng 
cho các chất lỏng có các thành phần mài mòn và ăn mòn, sáng chế đã đề xuất tách biệt 
hốc trong (45) của hộp dẫn động (38) ra khỏi chất lỏng qua chi tiết chia di động (48).  
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(11) 29467 
(21) 1-2011-03382 (51) 7 B65D  51/28,  17/28,  51/24 
(22) 07.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/EP2010/056280 07.05.2010 (87) WO2010/128149 11.11.2010 
(30) 10 2009 020 524.1      08.05.2009 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2012 
(71) BALL PACKAGING EUROPE GMBH  (DE) 

Kaiserswerther Str. 115, 40880 Ratingen, Germany 
(72) ULLMANN Bernd (DE), BERKEFELD Rainer (DE), NESTLER Vincent (DE), 

JANSEN Robert (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương tiện đóng kín có chất có mùi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương tiện đóng kín truyền thống có thể được tác động để mở đồ 
chứa (10, 40, 70), phương tiện đóng kín này bao gồm ít nhất một đoạn tác động (21, 50, 
81) mà tại đó người sử dụng nắm vào phương tiện đóng kín để thực hiện quy trình mở và 
một đoạn đóng kín (22, 51, 83) nối hoạt động được với đoạn tác động (21, 50, 81), đoạn 
đóng kín này đóng kín đồ chứa và trong đoạn đóng kín đó, đồ chứa được mở trong khi 
quy trình mở, và hương thơm được kết hợp với đoạn đóng kín này, trong đó để tránh mùi 
thơm thoát ra vào trong môi trường theo cách không điều khiển được, đã đề xuất phương 
tiện để thoát ra mùi thơm theo cách điều khiển theo thời gian, phương tiện này được kết 
hợp với phương tiện đóng kín, nhờ nó việc kích hoạt thoát mùi thơm ra được thực hiện 
đồng thời với việc thực hiện quy trình mở để mở đồ chứa và bao gồm ngăn chứa hương 
thơm (30, 60, 90), ngăn chứa này chứa hương thơm, trong đó ngăn chứa bao gồm thành 
ngăn chứa, thành này có thể được làm rách hở ra trong quá trình thực hiện quy trình mở. 
Theo sáng chế, hương thơm được gắn vào đoạn tác động (21, 50, 81). Sáng chế còn đề cập 
đến đồ chứa (10, 40, 70) có phương tiện đóng kín này và phương pháp mở đồ chứa này.  
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(11) 29468 
(21) 1-2011-03392 (51) 7 G01C  21/28, G01S  19/48,  19/49 
(22) 07.12.2011 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  07.12.2011 
(71) Công ty cổ phần định vị số  (VN) 

Tầng 5 Tòa nhà IDC, 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đinh Minh Quân (VN) 
(54) Thiết bị giám sát hành trình 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giám sát hành trình cho các phương tiện giao thông, vận tải 
cơ giới bao gồm bao gồm môđun GPS (1), môđun GSM (2), môđun đọc thẻ nhớ (3), 
môđun đọc xung chuẩn (4), môđun giao tiếp OBD (5), môđun nhận dạng người điều 
khiển (6), môđun kết nối máy tính (7), môđun báo cáo hành trình (8), bộ vi điều khiển 
(MCU) (9) và bộ đếm thời gian thực (10), các thành phần này được kết nối thông qua 
bus dữ liệu. Các thông tin hành trình, bao gồm thông tin định vị, thông tin cơ bản về sự 
vận hành, thông tin tình trạng, thông tin nhận dạng người điều khiển, v.v., được thu nhận 
và xử lý. Các thông tin thu nhận được lưu vào bộ nhớ của thiết bị và truyền tới hệ thống 
máy chủ và trung tâm điều hành.  
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(11) 29469 
(21) 1-2011-03398 (51) 7 G02B  6/00,  6/36 
(22) 19.05.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2009/059171      19.05.2009 (87) WO 2010/134157 25.11.2010 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041 Japan 
(72) OHTSUKA Kenichiro (JP), HAMADA Masahiro (JP), TOMlNAGA Makoto (JP), 

UKITA Yoshio (JP), MUROZONO Akira (JP), OTOKlTA Seiya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Môđun tách 

  (57)    Sáng chế đề cập đến môđun tách nhỏ và dễ thao tác. Môđun tách (1) bao gồm : bộ tách 
quang S để tách tín hiệu quang đầu vào thành các tín hiệu quang đã được tách đầu ra; vỏ 
dưới (10) để chứa bộ tách quang S, và các ổ cắm đầu ra (40) được nối với bộ tách quang 
S qua lõi sợi quang C2, và có các lỗ cắm (41) được tạo ra tại một đầu; vỏ trên (20) được 
bố trí trên bề mặt trên 10c của vỏ dưới (10), và chứa các ổ cắm đầu ra (40); và các bộ 
phận cố định (30) được gắn vào vỏ dưới (10). Các ổ cắm đầu ra (40) được gắn theo cách 
quay được vào các bộ phận cố định (30) để các lỗ cắm (41) của các ổ cắm đầu ra (40) 
nằm gần hoặc cách xa các bộ phận cố định (30).  
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(11) 29470 
(21) 1-2011-03404 (51) 7 F23C  10/01,  10/04 
(22) 21.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/058672     21.05.2010 (87) WO/2011/007618 20.01.2010 
(30) 2009-164926     13.07.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.12.2011 
(71) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD.  (JP) 

1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-6025, Japan 
(72) AGAWA Ryuichi (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp đốt dùng nồi hơi tầng sôi và nồi hơi tầng sôi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đốt dùng cho nồi hơi CFB (nồi hơi tầng sôi tuần hoàn) 
(1) sử dụng nhiên liệu sinh khối. Phương pháp đốt này khác biệt ở chỗ là có sự bổ sung 
xỉ có hợp kim sắt và niken vào nhiên liệu sinh khối được đốt cháy trong nồi hơi tầng sôi. 
Việc tạo kiềm-silicat có thể được ngăn chặn nhờ oxit magie chứa trong xỉ có hợp kim sắt 
và niken. Do đó, khả năng xảy ra độ lỏng thấp liên quan tới việc tạo các hỗn hợp có 
điểm nóng chảy thấp sẽ giảm xuống và việc vận hành nồi hơi CFB ở các nhiệt độ cao là 
có thể. Kết quả là, sẽ trở nên dễ dàng hơn trong việc cải thiện hiệu suất thu hồi năng 
lượng.  
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(11) 29471 
(21) 1-2011-03409 (51) 7 A61K  9/08,  47/12,  38/25,  9/00 
(22) 27.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2010/036365 27.05.2010 (87) WO 2010/144265 16.12.2010 
(30) 61/186,595      12.06.2009 US 
(71) HELSINN THERAPEUTICS (U.S.), INC.  (US) 

1140 U.S. Highway 22, Suite 101, Bridgewater, NJ 08807, United States of America 
(72) GARCIA RUBIO, Silvina (UY), BEIDLER, Daniel (US), WEIBEL, Helle (DK), 

BRAGLIA, Riccardo (CH) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dung dịch chứa ipamorelin điaxetat để tiêm và truyền 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dung dịch chứa ipamorelin để tiêm và truyền, chứa các thành phần 
sau:  
a) ipamorelin được hòa tan bằng khoảng 2 đương lượng mol axit axetic (ipamorelin 
điaxetat), với lượng nằm trong khoảng từ 0,001% đến 20% khối lượng của gốc 
ipamorelin tự do;  
b) axit, tốt hơn là axit axetic, với lượng mol đủ để tạo ra độ pH ít nhất bằng 3 và nhỏ hơn 
7;  
c) tùy ý, chứa một hoặc nhiều chế phẩm hỗ trợ với lượng nằm trong khoảng từ 0,1% đến 
30%, và  
d) nước vừa đủ 100%; tất cả tỷ lệ % đều được tính theo tổng trọng lượng dung dịch.  
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(11) 29472 
(21) 1-2011-03417 (51) 7 F16L  37/12,  33/00,  33/28 
(22) 07.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/057832 07.05.2010 (87) WO 2010/131609 A1 18.11.2010 
(30) 2009-114695 11.05.2009 JP 
(71) 1. HITACHI METALS, LTD.  (JP) 

2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
2. TOKYO GAS CO., LTD.  (JP) 
5-20, Kaigan 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
3. SANKOH CO., LTD.  (JP) 
17-14, Sakaecho 1-chome, Kawaguchi-shi, Saitama, Japan 

(72) HAMAGUCHI Tamaki (JP), MINAMI Tomoyuki (JP), SATOH Fumitaka (JP), 
INOTANI Takaaki (JP), ISHIBE Fumikazu (JP), ARAKI Satoru (JP), UCHIUMI 
Youichi (JP), OKIAYU Takuji (JP), HATTORl Akihiro (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) ống nối 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ống nối bao gồm đai ốc nén trong đó ống mềm được lắp vào, thân 
nối mà đai ốc nén được lắp vào đó một phần, chi tiết đàn hồi được mở khóa khi được 
đẩy bởi đầu của ống mềm, chi tiết bít kín, bộ phận hãm ăn khớp với ống mềm, và cơ cấu 
ăn khớp giữ đai ốc nén ở vị trí được xác định trước trong thân nối; cơ cấu ăn khớp bao 
gồm vòng chặn, rãnh hình khuyên được tạo ra trên bề mặt ngoài của đai ốc nén để tiếp 
nhận vòng chặn, nhiều rãnh ăn khớp được tạo ra trên bề mặt trong của thân nối để tiếp 
nhận vòng chặn và thông thủy với nhau; vòng chặn ăn khớp với cả rãnh hình khuyên và 
rãnh ăn khớp thứ nhất trước khi việc nối ống mềm được hoàn thành; và khi ống mềm 
được kéo sau khi hoàn thành việc nối, vòng chặn dịch chuyển từ rãnh ăn khớp thứ nhất 
đến rãnh ăn khớp thứ hai kéo đai ốc nén từ thân nối, sao cho phần nối bình thường của 
ống mềm có thể được kiểm tra.  
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(11) 29473 
(21) 1-2011-03418 (51) 7 H04W  36/00,  16/26 
(22) 10.06.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/003887       10.06.2010 (87) WO 2010/143445 16.12.2010 
(30) 2009-139294       10.06.2009 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
(72) YUDA, Yasuaki (JP), NAKAO, Seigo (JP), HORIUCHI, Ayako (JP), NISHIO, 

Akihiko (JP), IMAMURA, Daichi (JP), MIYOSHI, Kenichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đầu cuối truyền thông vô tuyến và phương pháp 

truyền thông vô tuyến 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối truyền thông vô tuyến mà có khả năng đo lường 

chính xác chất lượng của việc truyền thông được thực hiện dưới sự điều khiển của đích 
chuyển giao. Thiết bị đầu cuối truyền thông vô tuyến này có khả năng truyền thông với 
trạm gốc hoặc nút chuyển tiếp, và bao gồm: bộ thu để thu thông tin điều khiển bao gồm 
thông tin về việc đo lường chất lượng của tế bào lân cận; bộ tách để tách thông tin trên 
khung con mà việc đo lường được thực hiện, đó là các khung con mà chỉ được dùng để 
truyền tín hiệu từ trạm chuyển tiếp, trạm này được kết nối với trạm gốc, từ thông tin về 
việc đo lường; bộ đo lường để thực hiện việc đo lường, trên khung con, dựa trên thông 
tin được tách như vậy trên các khung con mà việc đo lường được thực hiện; và bộ truyền 
để truyền kết quả đo lường tới trạm gốc hoặc trạm chuyển tiếp.  
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(11) 29474 
(21) 1-2011-03425 (51) 7 H04W  28/04, H04J  11/00 
(22) 18.06.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/004099 18.06.2010 (87) WO 2010/146879 23.12.2010 
(30) 2009-146592 19.06.2009 JP 

2009-252051 02.11.2009 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Seigo NAKAO (JP), Daichi IMAMURA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị đầu cuối và phương pháp điều khiển truyền lặp lại 
  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị đầu cuối và phương pháp điều khiển truyền lặp lại mà có thể 

ngăn sự suy giảm đặc tính truyền tín hiệu đáp ứng và tối thiểu hoá việc tăng sự sử dụng 
kênh điều khiển đường lên khi áp dụng kỹ thuật ARQ trong truyền thông sử dụng dải 
tần đơn vị liên kết đường lên và nhiều dải tần đơn vị đường xuống được kết hợp với dải 
tần đơn vị liên kết đường lên. Trong thiết bị đầu cuối (200), bộ phận điều khiển (209) 
truyền tín hiệu đáp ứng cần gửi ngay sử dụng tài nguyên trong vùng cơ sở của kênh điều 
khiển đường lên trong dải tần đơn vị liên kết đường lên cửa nhóm dải tần đơn vị khi 
không có lỗi được phát hiện trong mỗi phần dữ liệu đường xuống của nhóm dải tần đơn 
vị, kênh điều khiển đường lên trong dải tần đơn vị liên kết đường lên được kết hợp với 
kênh điều khiển đường xuống trong dải tần đơn vị cơ sở mà là dải tần đơn vị đường 
xuống trong đó tín hiệu kênh quảng bá bao gồm thông tin liên quan tới dải tần đơn vị 
liên kết đường lên được truyền đi, và bộ phận điều khiển truyền tín hiệu đáp ứng cần gửi 
ngay sử dụng tài nguyên trong vùng bổ sung của kênh điều khiển đường lên khi có lỗi 
được phát hiện trong mỗi phần trong số các phần của dữ liệu đường xuống.  
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PAINTNER, Hans (DE) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hệ thống ống dùng cho kho chứa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống ống và phương pháp vận hành tương ứng cho nhà máy bia 
có một số các thùng chứa được sắp xếp vào trong một số các nhóm thùng được bố trí 
song song với nhau bởi các đường dẫn tròn, một cụm cấp bao gồm ít nhất một đường cấp 
được nối với đường dẫn tròn tương ứng bởi một van tương ứng để cấp môi chất, một cụm 
xả, có ít nhất một đường đẫn xả được nối với đường dẫn tròn bởi một van tương ứng, 
trong đó đầu của ít nhất một đường dẫn cấp được nối với ít nhất một đường dẫn xả nhờ 
một đường dẫn nhánh tương ứng.  
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(11) 29476 
(21) 1-2011-03430 (51) 7 H02G  3/04, H01B  13/012 
(22) 12.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/058015     12.05.2010 (87) WO2010/131670 18.11.2010 
(30) 2009-115780     12.05.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.12.2011 
(71) 1. AUTONETWORKS TECHNOLOGIES, LTD.  (JP) 

1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 5108503 Japan 
2. SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 
1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 5108503 Japan 
3. SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410041 Japan 

(72) Atsushi MURATA (JP), Nobuyuki HIRANO (JP), Osamu SATO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo bộ phận bó dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp chế tạo bộ phận bó dây theo đó biến dạng không mong 
muốn của các phần chất liệu dẻo nhiệt hoặc việc tách các phần chất liệu dẻo nhiệt được 
ngăn ngừa. Phần dây (91) được lắp trên giá giữ thứ nhất (1a) sao cho phần dây được bố 
trí giữa phần chất liệu dẻo nhiệt (92) và phần chất liệu dẻo nhiệt khác (93). Phần chất 
liệu dẻo nhiệt (92) và phần chất liệu dẻo nhiệt khác (93), được lắp trên giá giữ thứ nhất 
(1a), được ép bởi khuôn dưới (2a) và khuôn trên (3a) có trang bị bộ phận gia nhiệt nhờ 
đó tạo hình ép và làm nóng phần chất liệu dẻo nhiệt (92) và phần chất liệu dẻo nhiệt 
khác (93), sao cho phần dây (91) được bọc quanh với phần chất liệu dẻo nhiệt (92) và 
phần chất liệu dẻo nhiệt khác (93) và các bề mặt tiếp xúc tương hỗ của phần chất liệu 
dẻo nhiệt (92) và phần chất liệu dẻo nhiệt khác (93) được hàn, và sau đó, phần dây (91) 
được bọc phần chất liệu dẻo nhiệt (92) và phần chất liệu dẻo nhiệt khác (93) được lấy ra 
khỏi khuôn dưới (2a) và khuôn trên (3a) trong khi được lắp trên mặt trên của giá giữ thứ 
nhất (1a).  
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(11) 29477 
(21) 1-2011-03437 (51) 7 H04L  5/00 
(22) 04.06.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2010/037534 04.06.2010 (87) WO/2010/141912 09.12.2010 
(30) 61/184,218 04.06.2009 US 

61/184,224 04.06.2009 US 
12/792,121 02.06.2010 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.12.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) PALANKI, Ravi (IN), KHANDEKAR, Aamod Dinkar (IN), BHATTAD, Kapil (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất kỹ thuật hỗ trợ truyền thông theo kịch bản nhiễu trội. Theo một 
phương án, việc truyền thông theo kịch bản nhiễu trội có thể được hỗ trợ bằng cách điều 
khiển xuyên khung con. Các trạm cơ sở khác nhau có thể được cấp phát các khung con 
khác nhau để gửi thông tin điều khiển. Mỗi trạm cơ sở có thể gửi thông báo điều khiển 
trong khung con được cấp phát cho trạm cơ sở đó. Các trạm cơ sở khác nhau có thể có 
các tuyến thời gian khác nhau để gửi thông báo điều khiển do các khung con được cấp 
phát khác nhau của chúng. Để điều khiển xuyên khung con, thông tin điều khiển (chẳng 
hạn, trợ cấp, báo nhận, vv..) có thể được gửi trong khung con thứ nhất và có thể áp dụng 
được cho cuộc truyền dữ liệu trong khung con thứ hai, mà có thể là số lượng khung con 
thay đổi từ khung con thứ nhất. Theo một phương án khác, các thông báo để giảm nhiễu 
có thể được gửi trên kênh điều khiển vật lý đường liên kết xuôi (PDCCH - physical 
downlink control channel).  
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(11) 29478 
(21) 1-2011-03454 (51) 7 H04L  12/58 
(22) 21.12.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/CN2009/075783 21.12.2009 (87) WO 2010/135896 02.12.2010 
(30) 200910085606.9      26.05.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.12.2011 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city 
518044, Guangdong Province, P. R. China 

(72) HAN, Xiaowei (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp, hệ thống và thiết bị thực hiện trò chơi trên 

trang Web 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống thực hiện trò chơi trên trang web, liên 

quan đến kỹ thuật truyền thông mạng. Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước : 
thẩm tra người chơi đăng nhập vào trò chơi trên trang Web thông qua máy khách tin nhắn 
nhanh (IM) của người chơi; thu nhận thông tin trò chơi trên trang Web của người chơi và 
gửi thông tin trò chơi trên trang web tới máy khách IM của đối tác chơi để làm cho máy 
khách IM của đối tác chơi tạo ra tin nhắn IM bao gồm thông tin trò chơi trên trang web và 
thông báo cho đối tác chơi IM được tạo ra. Hệ thống bao gồm máy khách IM của người 
chơi, máy chủ và máy khách IM đối tác chơi. Thiết bị thực hiện trò chơi trên trang Web 
bao gồm môđun đăng nhập và môđun thu nhận thông tin. Các phương án của sáng chế sử 
dụng IM như là phương tiện truyền tải trò chơi trên trang Web, như vậy giải quyết được 
vấn đề là các trò chơi trên trang Web thông thường dựa trên cộng đồng mạng xã hội 
(SNS) không thể thực hiện thông báo theo thời gian thực và người chơi không thể trực 
tuyến trong khoảng thời gian dài. Trong khi đó, hệ thống tạo ra mắt xích quan hệ chặt chẽ 
hơn và nhiều dạng trò chơi trên trang Web, và cải thiện được trải nghiệm dịch vụ cho 
người chơi.  
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(11) 29479 
(21) 1-2011-03457 (51) 7 C07C  227/40,  229/36,  323/58 
(22) 13.12.2011 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.12.2011 
(75) Nguyễn Đình Luyện  (VN) 

Số 48, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(54) Quy trình điều chế L-xystin từ nguyên liệu keratin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế L-xystin từ nguyên liệu keratin bao gồm các 
bước:  
a/ ngâm nguyên liệu keratin trong dung dịch axit clohydric đặc (nồng độ 37%) ở nhiệt 
độ trong phòng, sau đó điều chỉnh nồng độ axit về khoảng 20% và đun hồi lưu để hoàn 
chỉnh quá trình thủy phân.  
b/ điều chỉnh độ pH của dung dịch thủy phân sau khi tẩy màu bằng than hoạt tính đến 
pH = 5 và tiến hành kết tủa để thu hồi L-xystin thô.  
c/ tinh chế L-xystin thô bằng cách hòa tan trong dung dịch axit clohydric, sau đó điều 
chỉnh pH về 1-1,5 để kết tủa loại bỏ tạp chất L-tyrosin, sau đó tiếp tục nâng lên pH 4-5 
đề kết tủa L-xystin.  
Quy trình này cho phép rút ngắn thời gian đun hồi lưu để thủy phân nguyên liệu đồng 
thời cho phép thu hồi sản phẩm L-xystin với độ tinh khiết cao  
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(11) 29480 
(21) 1-2011-03459 (51) 7 C09B  29/01,  29/10,  29/16 
(22) 08.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/EP2010/002840 08.05.2010 (87) WO/2010/130381 18.11.2010 
(30) 09160236.7      14.05.2009 EP 
(71) CLARIANT FINANCE (BVI) LIMITED  (CH) 

Citco Building, Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, Virgin Islands, 
British 

(72) NUSSER, Rainer (DE), GEIGER, Ulrich (DE), HASEMANN, Ludwig (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất làm thuốc nhuộm axit và quy trình điều chế hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức chung (I),  
 

  
 

và quy trình điều chế chúng. Các hợp chất theo sáng chế hữu dụng để nhuộm và/hoặc in 
chất nền hữu cơ.  
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(11) 29481 
(21) 1-2011-03460 (51) 7 C07C  309/47, C09B  35/023,  
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(22) 08.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/EP2010/002838 08.05.2010 (87) WO/2010/130379 18.11.2010 
(30) 09160234.2      14.05.2009 EP 
(71) CLARIANT FINANCE (BVI) LIMITED  (CH) 

Citco Building, Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, Virgin Islands, 
British 

(72) NUSSER, Rainer (DE), GEIGER, Ulrich (DE), HASEMANN, Ludwig (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất azo kép và quy trình điều chế hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức chung (I)  
 

  
 
 
và quy trình điều chế chúng. Các hợp chất theo sáng chế hữu dụng để nhuộm và/hoặc in 
các chất nền hữu cơ.  
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(11) 29482 
(21) 1-2011-03461 (51) 7 C09B  35/031, C09D  11/00, D06P  

3/14, C09B  29/36 
(22) 08.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/EP2010/002845 08.05.2010 (87) WO/2010/130386 18.11.2010 
(30) 09160247.4      14.05.2009 EP 
(71) CLARIANT FINANCE (BVI) LIMITED  (CH) 

Citco Building, Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, Virgin Islands, 
British 

(72) NUSSER, Rainer (DE), GEIGER, Ulrich (DE), HASEMANN, Ludwig (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất làm thuốc nhuộm axit và quy trình điều chế hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất có công thức chung (I)  

 

  
 
trong đó các phần tử thế có nghĩa như đã chỉ ra trong yêu câu bảo hộ; và quy trình điều 
chế chúng. Các hợp chất theo sáng chế là các thuốc nhuộm axit.  
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(11) 29483 
(21) 1-2011-03463 (51) 7 A24F  47/00 
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(86) PCT/EP2010/003037 18.05.2010 (87) WO 2010/133342 25.11.2010 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.12.2011 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuch©tel Switzerland 
(72) FERNANDO, Felix (GB), CHEMLA, Marc-Robert (CH), STAHLE, Fredrik (SE) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống hút thuốc được đốt nóng bằng điện 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống hút thuốc được đốt nóng bằng điện bao gồm bộ phận thứ cấp 
có khả năng chứa sản phẩm hút thuốc có chất nền tạo ra sol khí. Bộ phận thứ cấp bao 
gồm ít nhất một bộ phận đốt nóng và giao diện để kết nối với nguồn điện sơ cấp để cung 
cấp điện năng tới ít nhất một bộ phận đốt nóng ở chế độ đốt nóng trước để làm tăng 
nhiệt độ của chất nền tạo ra sol khí tới nhiệt độ hoạt động. Bộ phận thứ cấp còn bao gồm 
nguồn điện thứ cấp được bố trí để cung cấp điện năng tới ít nhất một bộ phận đốt nóng ở 
chế độ hút thuốc để duy trì nhiệt độ của chất nền tạo ra sol khí ở nhiệt độ hoạt động. Bộ 
phận thứ cấp còn bao gồm hệ mạch thứ cấp. Hệ thống hút thuốc được đốt nóng bằng 
điện có thể bao gồm (không bắt buộc) bộ phận sơ cấp bao gồm nguồn điện sơ cấp và hệ 
mạch sơ cấp. Bằng cách chia bộ nguồn giữa bộ phận sơ cấp và bộ phận thứ cấp, bộ phận 
thứ cấp có thể được làm nhỏ đi và thuận tiện hơn cho người sử dụng.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
251 

(11) 29484 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2011 
(71) PELLYTECH CO., LTD  (KR) 

1491-28 Daejeo 1-dong, Gangseo-gu Busan 618-805, Republic of Korea 
(72) KIM, Jong Hyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chảo nấu có cơ cấu xả 

  (57)    Sáng chế đề cập tới chảo nấu có cơ cấu xả có khả năng làm giảm mùi hoặc khói được 
tạo ra khi thức ăn được nấu. Chảo nấu này có tấm phân phối được lắp ở tâm của mặt 
dưới của phần đáy của chảo nấu với một khe hở định trước để tạo ra khoảng trống xả, và 
ống xả để nối khoảng trống xả với phần bên trong của chảo nấu. Như vậy, mùi và khói ở 
phần bên trong của chảo nấu được xả cưỡng bức và được đốt nhờ chênh lệch áp suất giữa 
phần bên trong và phần bên ngoài của chảo nấu và bằng cách dẫn ngọn lửa tới tấm phân 
phối của mặt dưới của chảo nấu, nhờ đó giảm bớt đáng kể mùi và khói gây khó chịu 
cũng như mức phát thải cacbon dioxit.  
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(22) 14.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/058166     14.05.2010 (87) WO/2010/131733 18.11.2010 
(30) 2009-118725     15.05.2009 JP 
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 115-8543 Japan 
(72) MAEDA, Atsuhiko (JP), MIYAMOTO, Hajime (JP), KURAMOCHI, Taichi (JP), 

MATSUO, Atsushi (JP), IGAWA, Tomoyuki (JP), SHIRAIWA, Hirotake (JP), 
TSUNODA, Hiroyuki (JP), TACHIBANA, Tatsuhiko (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể nhận biết vùng FND1 của AXL và dược phẩm chứa 

kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể nhận biết vùng FND1 của AXL và dược phẩm chứa 

kháng thể này. Kháng thể này có thể liên kết với vùng đặc hiệu trên AXL và được làm 
giống như của người dựa trên kháng thể này. Kháng thể này có hoạt tính chống ung thư 
cao và hữu hiệu để làm chất làm giảm mức độ biểu hiện AXL.  
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(72) BANDO Masashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm chứa dẫn xuất quinolin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến  dược phẩm chứa hợp chất có công thức (I) hoặc muối dược dụng 
của nó hoặc solvat của nó, và hợp chất có tính bazơ. Chế phẩm theo sáng chế có độ hòa 
tan tốt, ổn định thậm chí ngay cả khi bảo quản trong thời gian dài, và hữu ích dùng làm 
tác nhân phòng ngừa hoặc điều trị chống lại bệnh ung thư:  

 

  
 

 
trong đó R1 là nguyên tử hydro, nhóm C1-6 alkyl hoặc nhóm C3-8 xycloalkyl; và R2 là 
nguyên tử hydro hoặc nhóm metoxy.  
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(30) 10 2009 021 661.8     16.05.2009 DE 
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(72) MISSALLA, Michael (DE), EMMEL, Jurgen (DE), STURM, Peter (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ trao đổi nhiệt tầng sôi và thiết bị phản ứng tầng sôi 

  (57)    Sáng chế đề xuất bộ trao đổi nhiệt bao gồm bó (1) có các ống trao đổi nhiệt gần như 
song song (2) để sử dụng trong tầng sôi tĩnh, trong đó các hạt rắn được đưa vào trạng 
thái tầng sôi bằng cách cấp chất lưu hoặc luồng khí, để gia nhiệt hoặc làm nguội chất 
rắn được tạo tầng sôi. Các khoảng cách ống để trống theo phương nằm ngang (Ah) nằm 
trong khoảng từ 10 đến 30 mm, tốt hơn là từ 12 đến 20 mm, và các khoảng cách ống để 
trống theo phương thẳng đứng (Av) nằm trong khoảng từ 15 đến 50 mm, tốt hơn là từ 20 
đến 30 mm. Đường kính (D) của các ống trao đổi nhiệt (2) nằm trong khoảng từ 15 đến 
50 mm, tốt hơn là nằm trong khoảng từ 20 đến 30 mm.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
255 

(11) 29488 
(21) 1-2011-03507 (51) 7 B01D  53/00 
(22) 04.03.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2010/026185 04.03.2010 (87) WO 2010/144163 16.12.2010 
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(71) 1. ORTLOFF ENGINEERS, LTD.  (US) 

415 W. Wall, Suite 2000, Midland, TX 79701, United States of America 
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6715 Theall, Houston, Texas 77066, United States of America 

(72) JOHNKE, Andrew, F. (US), LEWIS, Larry, W. (US), LYNCH, Joe, T. (US), 
WILKINSON, John, D. (US), HUDSON, Hank, M. (US), CUELLAR, Kyle, T. (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình tách khí hydrocacbon và thiết bị thực hiện quy 

trình này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp cải tiến để thu hồi các thành phần gồm hai nguyên tử 

cacbon, các thành phần gồm ba nguyên tử cacbon, và các thành phần hydrocacbon nặng 
hơn hoặc các thành phần gồm ba nguyên tử cacbon và các thành phần hydrocacbon nặng 
hơn trên tổng mức tiêu thụ hữu ích cần để vận hành quy trình. Sự cải thiện về sự tiêu thụ 
hữu ích cần thiết để vận hành quy trình có thể xuất hiện dưới dạng những nhu cầu về 
năng lượng giảm để nén hoặc nén lại, những nhu cầu về năng lượng giảm đối với sự làm 
lạnh bên ngoài, những yêu cầu về năng lượng giảm đối vơi sự gia nhiệt bổ sung, hoặc sự 
phối hợp của chúng.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị đầu cuối truyền thông 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối truyền thông có khả năng truyền đồng thời thông 
qua nhiều sóng mang nhờ sự kết hợp sóng mang, và thiết bị đầu cuối truyền thông bao 
gồm: bộ phận đo chất lượng thực hiện đo chất lượng thu nhận của sóng vô tuyến được 
truyền qua nhiều sóng mang từ trạm cơ sở của vùng phủ sóng đang kết nối để thu được 
giá trị đo; bộ phận lưu trữ thông tin sóng mang chính lưu trữ thông tin chỉ ra sóng mang 
chính được chọn từ các sóng mang; bộ so sánh thực hiện so sánh giá trị chất lượng của 
sóng mang chỉnh được đo bởi bộ phận đo chất lượng với giá trị ngưỡng; và bộ phận tìm 
kiếm vùng phủ sóng thực hiện tìm kiếm vùng phu sóng khác khi giá trị chất lượng của 
sóng mang chính đo được thấp hơn hoặc bằng giá trị ngưỡng. Do đó, giá trị ngưỡng tìm 
kiếm khi có sự kết hợp sóng mang có thể dùng để xác định thời điểm phù hợp để thực 
hiện việc tìm kiếm vùng phủ sóng và việc đo chất lượng tín hiệu.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông vô tuyến và phương pháp truyền thông 

vô tuyến 
  (57)   Thời gian gián tiếp của các thông báo về thông tin điều biến người sử dụng khác có 

trong thông tin điều khiển riêng lẻ trong chế độ MIMO đa người dùng được làm giảm đi. 
Thiết bị truyền thông vô tuyến theo sáng chế bao gồm: bộ phận cấp phát chuỗi hoa tiêu, 
bộ phận này cấp phát các số chuỗi hoa tiêu mà được sử dụng trong các dòng ghép kênh 
không gian dựa trên thông tin điều biến của các dòng ghép kênh không gian cho các 
thiết bị truyền thông vô tuyến đối tác, các thiết bị này thực hiện việc phát MIMO đa 
người dùng; bộ phận tạo thông tin điều biến thứ nhất, bộ phận này tạo ra thông tin điều 
biến và thông tin số cấp phát chuỗi hoa tiêu, các thông tin này liên quan đến dòng ghép 
kênh không gian thứ nhất được đánh địa chỉ là thiết bị truyền thông vô tuyến đối tác thứ 
nhất của các thiết bị truyền thông vô tuyến đối tác; và bộ phận tạo thông tin điều biến 
thứ hai, bộ phận này tạo ra thông tin điều biến liên quan đến các dòng ghép kênh không 
gian được đánh địa chỉ là các thiết bị truyền thông vô tuyến đối tác khác ngoại trừ thiết 
bị truyền thông vô tuyến đối tác thứ nhất, theo thứ tự các số chuỗi hoa tiêu được cấp phát 
cho các dòng ghép kênh không gian được đánh địa chỉ là các thiết bị truyền thông vô 
tuyến đối tác khác ngoại trừ thiết bị truyền thông vô tuyến đối tác thứ nhất. Thiết bị 
truyền thông vô tuyến thông báo cho thiết bị truyền thông vô tuyến đối tác thứ nhất về 
thông tin điều biến và thông tin số cấp phát chuỗi hoa tiêu, các thông tin này được tạo ra 
bởi bộ phận tạo thông tin điều biến thứ nhất và bộ phận tạo thông tin điều biến thứ hai.  
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(KR), Jung-Jin KIM (KR), Kyo-Shin CHOO (KR), Kum-Ran JI (KR), Sung-Il PARK 
(KR), Jong-Hwa KIM (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp vận chuyển dòng truyền quảng bá dạng số và  

phương pháp xử lý dòng vận chuyển 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý dòng của bộ thu truyền quảng bá dạng số. Phương 

pháp xử lý dòng, dòng này được chia thành vùng thứ nhất được cấp phát cho dữ liệu di 
động thứ nhất và vùng thứ hai được cấp phát cho dữ liệu thông thường, phương pháp này 
bao gồm các bước: nhận dòng vận chuyển bao gồm dữ liệu di động mới trong ít nhất 
một phần của vùng thứ hai tách rời với dữ liệu di động thứ nhất, giải điều biến dòng vận 
chuyển, cân bằng dòng vận chuyển được giải điều biến, và giải mã ít nhất một trong số 
dữ liệu di động thứ nhất và ®÷ liệu di động mới từ dòng vận chuyển được cân bằng. Do 
đó, các dịch vụ dữ liệu di động có thể được cung cấp theo các cách khác nhau.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp vận chuyển dòng truyền quảng bá dạng số và 

phương pháp  xử lý dòng vận chuyển 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý dòng của bộ thu truyền quảng bá dạng số. Phương 

pháp xử lý dòng, dòng này được chia thành vùng thứ nhất được cấp phát cho dữ liệu di 
động thứ nhất và vùng thứ hai được cấp phát cho dữ liệu thông thường, phương pháp này 
bao gồm các bước: nhận dòng vận chuyển bao gồm dữ liệu di động mới trong ít nhất 
một phần của vùng thứ hai tách rời với dữ liệu di động thứ nhất, giải điều biến dòng vận 
chuyển, cân bằng dòng vận chuyển được giải điều biến, và giải mã ít nhất một trong số 
dữ liệu di động thứ nhất và dữ liệu di động mới từ dòng vận chuyển được cân bằng. Do 
đó, các dịch vụ dữ liệu di động có thể được cung cấp theo các cách khác nhau.  
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(54) Phương pháp vận chuyển dòng truyền quảng bá dạng số, 

phương pháp xử lý dòng truyền quảng bá dạng số và bộ thu 
truyền quảng bá dạng số 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý dòng của bộ thu truyền quảng bá dạng số. Phương 
pháp xử lý dòng này bao gồm các bước: nhận dòng truyền, bao gồm dữ liệu di động 
được đặt trong ít nhất một phần của vùng dữ liệu thông thường được cấp phát cho dữ liệu 
thông thường và dữ liệu báo hiệu bao gồm phần đầu khúc FIC có độ dài thay đổi được; 
giải mã dữ liệu báo hiệu; và giải mã dữ liệu di động bằng cách sử dụng tín hiệu báo hiệu 
được giải mã. Do đó, có thể báo hiệu một cách hiệu quả thông tin về các dịch vụ dữ liệu 
di động.  
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6715 Theall Houston, TX 77066, United States of America 

(72) JOHNKE, Andrew, F. (US), LEWIS, W., Larry (US), LYNCH, Joe, T. (US), 
CUELLAR, Kyle, T. (US), HUDSON, Hank, M. (US), WILKINSON, John, D. (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình tách khí hydrocacbon và thiết bị thực hiện quy 

trình này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị để thu hồi các thành phần hydrocacbon nặng 

hơn từ dòng khí hydrocacbon trong thiết bị xử lý gọn nhẹ. Dòng khí này được làm lạnh, 
được ngưng tụ, và được làm giãn nở đến áp suất thấp hơn và được cung cấp ở đạng 
nguyên liệu vào phương tiện hấp thụ bên trong thiết bị xử lý. Dòng chất lỏng chưng cất 
được thu gom từ phương tiện hấp thụ và được dẫn phương tiện truyền nhiệt và chuyển 
khối bên trong thiết bị xử lý để cất tách ra các thành phần dễ bay hơi của nó trong khi 
lành lạnh dòng khí. Dòng hơi chưng cất được thu gom từ phương tiện truyền nhiệt và 
chuyển khối và được làm lạnh đủ ngưng tụ ít nhất một phần dòng hơi này, tạo thành 
dòng hơi ®− và dòng được ngưng tụ. Các lượng và nhiệt độ của các dòng nguyên liệu là 
ở nhiệt độ mà tại nhiệt độ này những phần chính của các thành phần mong muốn được 
thu hồi trong dòng chưng cất lỏng đã được tách cất.  
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(11) 29495 
(21) 1-2011-03547 (51) 7 H04W  76/02 
(22) 19.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2010/035480 19.05.2010 (87) WO/2010/135473 25.11.2010 
(30) 61/180,078 20.05.2009 US 

12/782,084 18.05.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.12.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) GRIOT, Miguel (IT), SONG, Osok (KR), MAGANTI, Nagaraja Kumar (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật quản lý giao dịch. Các ký hiệu nhận dạng giao dịch của 
các giao dịch được quản lý để giảm nhẹ sự sai lệch tiềm ẩn có thể xảy ra trong trường 
hợp thông báo gắn với giao dịch không được chuyển đến đích nhận dự định. Ví dụ, trong 
trường hợp đầu cuối truy nhập chấp nhận yêu cầu ngữ cảnh kênh thông cao, đầu cuối 
truy nhập có thể không giải phóng ngay ký hiệu nhận dạng giao dịch gắn với giao dịch 
này. Theo cách này, trong trường hợp đầu cuối truy nhập thu được yêu cầu ngữ cảnh 
kênh thông cao thứ hai gắn với cùng một ký hiệu nhận dạng giao dịch (ví dụ, do thông 
báo chấp nhận không đến được mạng), đầu cuối truy nhập có thể truyền thông báo chấp 
nhận thứ hai đáp lại yêu cầu ngữ cảnh kênh thông cao thứ hai.  
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(11) 29496 
(21) 1-2011-03565 (51) 7 H04L  12/58, H04N  7/14 
(22) 20.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/CN2010/072993 20.05.2010 (87) WO2010/148848 29.12.2010 
(30) 200910150595.8      23.06.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2011 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city 
518044, Guangdong Province, P. R. China 

(72) LI, Zhuanke (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống thực hiện tương tác giữa 

viđeo và màn ảnh mạng ảo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và hệ thống thực hiện tương tác giữa viđeo và 

màn ảnh mạng ảo. Phương pháp bao gồm các bước: thu nhận dữ liệu viđeo của người 
chơi; hiển thị, trên máy khách, viđeo tương ứng với dữ liệu viđeo trong màn ảnh mạng 
ảo. Thông qua việc kết hợp viđeo và dịch vụ mạng trong màn ảnh mạng ảo, tính chất 
quan hệ giữa video và dịch vụ mạng trong màn ảnh mạng ảo được tăng lên, sự tương tác 
giữa viđeo và dịch vụ mạng được thực hiện và trải nghiệm người chơi được cải thiện.  
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(11) 29497 
(21) 1-2011-03566 (51) 7 G06F  17/30 
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(86) PCT/CN2010/074536 25.06.2011 (87) WO2011/017985 17.02.2011 
(30) 200910090444.8      11.08.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2011 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LINIITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city 
518044, Guangdong Province, P. R. China 

(72) ZENG, Jian (CN), LlU, Yang (CN), WU, Hao (CN), CHEN, Shan (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị duyệt ảnh 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị duyệt ảnh, được áp dụng cho lĩnh vực 
truyền thông mạng. Phương pháp bao gồm: sau khi người dùng nhắp chuột vào bức ảnh, 
thì kiểm tra xem liệu hệ thống đã gửi yêu cầu tải ra tới địa chỉ tài nguyên đồng bộ tương 
ứng với bức ảnh chưa; hiển thị bức ảnh cho người dùng nếu hệ thống đã gửi yêu cầu tải 
ra tới địa chỉ tài nguyên đồng bộ tương ứng với bức ảnh; ngược lại thì gửi yêu cầu tải ra 
tới địa chỉ tài nguyên đồng bộ tương ứng với bức ảnh, và hiển thị bức ảnh cho người 
dùng. Bằng phương pháp và thiết bị này, tránh được việc bị lặp lại quá trình tải ảnh và 
tiết kiệm được tài nguyên băng thông mạng.  
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(11) 29498 
(21) 1-2011-03568 (51) 7 C22C  38/58, F16D  65/12 
(22) 31.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/059574      31.05.2010 (87) WO/2010/140696 09.12.2010 
(30) 2009-132461      01.06.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2011 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) YAMAUCHI, Katsuhisa (JP), OTA, Hiroki (JP), KATO, Yasushi (JP), FUJISAWA, 

Mitsuyuki (JP), UJIRO, Takumi (JP), FURUSAWA, Hideya (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thép tấm dùng chế tạo đĩa phanh và đĩa phanh được chế tạo 

bằng thép tấm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép có độ bền chống ăn mòn và độ bền chịu nhiệt ổn định 

trong một khoảng thời gian dài sử dụng khi tấm thép này được sử dụng làm vật liệu đĩa 
phanh và đã phanh được chế tạo từ tấm thép này. Cụ thể là, tấm thép dùng chế tạo đĩa 
phanh chứa, trên cơ sở phần trăm khối lượng là 0,02% hoặc cao hơn và dưới 0,10% C, 
0,6% Si hoặc thấp hơn, trên 0,5% và 2,0% Mn hoặc thấp hơn, 0,06% P hoặc thấp hơn, 
0,01% S hoặc thấp hơn, 0,05% Al hoặc thấp hơn, từ 11,0% đến 13,5% Cr, từ 0,01% đến 
0,3 0% Ni, từ 0,10% đến 0,60% Nb, 0,03 % hoặc cao hơn và dưới 0,10% N, trên 
0,0010% và 0,0060% hoặc thấp hơn B và còn lại là Fe và các tạp chất ngẫu nhiên, trong 
đó tấm thép đáp ứng các biểu thức tương quan theo yêu cầu và tấm thép sau khi tôi có độ 
cứng từ 32 HRC đến 40 HRC theo thang độ cứng Rockwell C (HRC).  
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(11) 29499 
(21) 1-2011-03569 (51) 7 A61F  13/15,  13/472 
(22) 21.07.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2009/063021      21.07.2009 (87) WO2011/001543 06.01.2011 
(30) 2009-156295      30.06.2009 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111, Japan 
(72) SATO, Hidenori (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất miếng đệm thấm hút chất 

dịch cơ thể 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất các miếng thấm hút chất dịch cơ thể với số 

lượng vật liệu dạng mảnh được giảm xuống. Miếng đệm thấm hút chất dịch cơ thể (tấm 
lót) (10) có hình dạng đối xứng theo hướng chiều dọc (P) cũng như theo hướng chiều 
ngang (Q). Kích thước của miếng đệm (10) theo hướng chiều ngang (Q) trong các vùng 
đầu đối nhau (31, 32) là lớn hơn so với kích thước miếng đệm trong vùng giữa (33). 
Miếng đệm (10) được tạo ra theo các mép bên đối nhau (11a, 11b) có các đường chịu ép 
thứ nhất (21) và thứ hai (22). Cặp con lăn ép (302) được sử dụng để tạo các đường chịu 
ép thứ nhất (21) và thứ hai (22) và ít nhất một con lăn tạo cặp con lăn ép (302) được tạo 
ra trên bề mặt biên của nó với các cơ cấu ép nhô ra từ bề mặt biên. Các cơ cấu ép được 
bố trí theo hướng chu vi để tạo một dãy và ít nhất một dãy bổ sung là tiếp giáp với một 
dãy theo hướng dọc trục của con lăn. Trong mỗi cặp dãy tiếp giáp có sự dịch chuyển 
giữa cơ cấu ép trong dãy này và các cơ cấu ép trong dãy kia theo hướng chu vi.  
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(30) 2009-156294     30.06.2009 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) KONTHIENG, Ranida (TH), SATO, Hidenori (JP), SUEKANE, Makoto (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất miếng đệm hỗn hợp thấm hút 

chất dịch cơ thể sử dụng một lần 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị được đề xuất để sản xuất miếng đệm hỗn 

hợp thấm hút chất dịch cơ thể sử dụng một lần có các vùng giảm chiều dày trên các đầu 
đối nhau theo chiều dọc. Miếng đệm hỗn hợp thấm hút chất dịch cơ thể sử dụng một lần 
(10) bao gồm miếng đệm thứ nhất thấm hút chất dịch cơ thể (11) và miếng đệm thứ hai 
thấm hút chất dịch cơ thể (12) được gắn có thể bóc ra được với miếng đệm thứ nhất (11). 
Tấm vải liên tục có lớp cho chất dịch cơ thể thấm qua và lớp không cho chất dịch cơ thể 
thấm qua được gắn cố định với nhau được cấp đi qua cặp con lăn ép để thu được tấm vải 
xử lý được tạo ra trong các vùng sẽ trở thành các đầu (11c, 11d) của miếng đệm thứ nhất 
(11) có các vùng giảm chiều dày (23, 24). Tấm cho chất dịch cơ thể thấm qua được gắn 
có thể bóc ra được với tấm vải xử lý để thu được tấm hỗn hợp thứ nhất. Tấm không cho 
chất dịch cơ thể thấm qua, chất kết dinh nhạy áp và tấm bảo vệ bóc ra được được đặt trên 
tấm cho chất dịch cơ thể thấm qua của tấm hỗn hợp thứ nhất để thu được tấm hỗn hợp 
thứ hai mà từ đó miếng đệm hỗn hợp (10) được cắt ra. 
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(72) JOHNKE, Andrew, F. (US), LEWlS, W., Larry (US), HUDSON, Hank, M. (US), 
LYNCH, Joe, T. (US), WILKINSON, John, D. (US), CUELLAR, Kyle, T. (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình tách khí hydrocacbon và thiết bị thực hiện quy 

trình này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị để thu hồi etan, etylen, propan, propylen và các 

thành phần hydrocacbon nặng hơn từ dòng khí hydrocacbon trong thiết bị xử lý gọn nhẹ. 
Dòng khí này được làm lạnh và được chia thành dòng thứ nhất và dòng thứ hai. Dòng 
thứ nhất này còn được làm lạnh thêm để ngưng tụ nó gần như hoàn toàn, sau đó được 
làm giãn nở đến áp suất thấp hơn và được gia nhiệt để tạo thành phân đoạn hơi và phân 
đoạn lỏng. Phân đoạn lỏng được cung cấp dưới dạng nguyên liệu đỉnh thứ nhất vào 
phương tiện hấp thụ bên trong thiết bị xử lý. Dòng thứ hai cũng được làm giãn nở đến áp 
suất thấp hơn và được cung cấp dưới dạng nguyên liệu đáy vào phương tiện hấp thụ. 
Dòng hơi chưng cất thứ nhất được thu gom từ vùng phía trên của phương tiện hấp thụ và 
hòa trộn với phân đoạn hơi để tạo thành dòng hơi hỗn hợp.  
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(72) SATO Kazushi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý ảnh 
  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp xử lý ảnh cho phép thực hiện khử nhiễu 

theo các ảnh và các tốc độ bit. Bộ thiết lập lọc thông thấp (93) thiết lập, từ các hệ số lọc 
được lưu giữ trong bộ nhớ hệ số lọc lắp sẵn bên trong (94), hệ số lọc tương ứng với 
thông tin chế độ dự báo trong và tham số lượng tử hóa. Bộ thiết lập ảnh lân cận (81) sử 
dụng hệ số lọc được thiết lập bởi bộ thiết lập lọc thông thấp (93) để xử lý lọc các giá trị 
điểm ảnh lân cận của khối hiện tại từ bộ nhớ khung (72). Bộ tạo ảnh dụ báo (82) thực 
hiện dự báo trong có sử dụng các giá trị điểm ảnh lân cận được xử lý lọc, từ bộ thiết lập 
ảnh lân cận (81), và tạo ảnh dự báo. Ví dụ, sáng chế có thể áp dụng được cho thiết bị mã 
hóa ảnh để thực hiện mã hóa bằng định dạng H.264/AVC.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2011 
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1-1, Kidamotomiya 1-chome, Neyagawa-shi, Osaka 572-8570, Japan 
(72) YONEYAMA, Koji (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu ly hợp một chiều 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu ly hợp một chiều có thể được chế tạo ít tốn kém hơn mà vẫn 
hoạt động theo cách ổn định. Cơ cấu ly hợp một chiều (1) này bao gồm trục ngoài (3), 
trục lăn (6), và lò xo cuộn xoắn (7). Trục ngoài (3) được bố trí quanh chu vi ngoài của 
chi tiết trục (2). Các trục lăn (6) được bố trí trong khoảng trống theo hướng kính giữa chi 
tiết trục (2) và trục ngoài (3). Lò xo cuộn xoắn (7) là bộ phận để tác dụng một lực đẩy 
lên trục lăn (6) bằng cách sử dụng lực lò xo xoắn. Lò xo cuộn xoắn (7) có phần tiếp xúc 
(72) được làm thích ứng để tiếp xúc với trục lăn (6) theo chiều quay của chi tiết trục (2) 
và theo chiều ngược với chiều quay của chi tiết trục (2).  
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(86) PCT/US2010/033928 06.05.2010 (87) WO/2010/135089 25.11.2010 
(30) 61/180,800 22.05.2009 US 

12/774,168 05.05.2010 US 
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(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) MADAN, Ritesh, K. (IN), SAMPATH, Ashwin (US), TAVILDAR, Saurabh, R (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị kiểm soát nhiễu trên kênh liên kết 

xuống trong hệ thống truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống, phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính 

để tạo điều kiện xác định nhiễu danh định từ một hoặc nhiều trạm cơ sở gây nhiễu. Theo 
một phương án, phương pháp này có thể bao gồm bước tính nhiễu danh định. Phương 
pháp này có thể còn bao gồm bước truyền nhiễu danh định đến một hoặc nhiều trạm cơ 
sở gây nhiễu. Nhiễu danh định có thể được truyền đến ít nhất một trong số một hoặc 
nhiều trạm cơ sở gây nhiễu để tính sự suy giảm tốc độ truyền với thiết bị người dùng 
trong « đã chọn nếu ít nhất một trong số một hoặc nhiều trạm cơ sở gây nhiễu truyền trên 
cùng tập hợp tài nguyên mà trên đó thiết bị người dùng trong « đã chọn thu thông tin.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
272 

(11) 29505 
(21) 1-2011-03587 (51) 7 C09D  5/02,  167/16 
(22) 27.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/EP2010/057285 27.05.2010 (87) WO2010/139586 09.12.2010 
(30) 61/183,295 02.06.2009 US 

09163965.8 29.06.2009 EP 
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Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, The Netherlands 
(72) SCHOENLEITNER, Ernst (AT), SMITH, Danny, Elwood (US), SCHOENAKER, 

Berry (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp tạo lớp phủ chống thấm nước chứa polyeste và muối 

kim loại của axit béo, quy trình điều chế nó và chất nền được 
phủ bằng hỗn hợp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp tạo lớp phủ chống thấm nước chứa từ 10% đến 50% khối 
lượng là nhựa polyeste kỵ nước và phân tán được trong nước, từ 50% đến 90% khối 
lượng là muối kim loại của axit béo (với lượng được tính theo tổng hàm lượng chất rắn 
trong hỗn hợp tạo lớp phủ chống thấm nước) và bazơ với lượng nằm trong khoảng từ 
70% đến 130% số lượng nhóm axit carboxylic có trong nhựa này. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến quy trình điều chế hỗn hợp tạo lớp phủ chống thấm nước này và chất nền 
được phủ bằng hỗn hợp này.  
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(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.  (NL) 
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(72) CHANTANT, Francois (FR), LONGE, Tolulope Bilikisu (NG) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất dòng hyđrocacbon lạnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất dòng hyđrocacbon lạnh (60). 
Phương pháp này bao gồm công đoạn làm lạnh, ở ít nhất hai mức áp suất liên tiếp, dòng 
sơ cấp và dòng hỗn hợp chất làm lạnh sơ cấp, sử dụng các phần của hỗn hợp chất làm 
lạnh sơ cấp từ dòng hỗn hợp chất làm lạnh sơ cấp trong bộ trao đổi nhiệt sơ cấp và thứ 
cấp (125, 145); thiết bị giãn nở sơ cấp, và thứ cấp (135, 165); và thiết bị nén sơ cấp 
(105) để tạo ra dòng hỗn hợp chất làm lạnh sơ cấp. Quy trình làm lạnh này được điều 
khiển bằng cách sử dụng bộ điều khiển quy trình tiên tiến dựa trên sự điều khiển dự 
đoán mô hình để xác định hoạt động điều khiển đồng thời cho tập hợp các thông số vận 
hành để tối ưu hóa ít nhất một trong số tập hợp các thông số trong khi vẫn điều khiển ít 
nhất một trong số tập hợp các thông số điều khiển. Tập hợp các thông số vận hành bao 
gồm: thành phần của hỗn hợp chất làm lạnh sơ cấp, cài đặt thiết bị giãn nở sơ cấp (135) 
và cài đặt thiết bị giãn nở thứ cấp (165).  
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(72) DANG, Jianguo (CN), DONG, Bingjun (CN), YANG, Min (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, hệ thống và thiết bị truyền dữ liệu viđeo 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp, hệ thống và thiết bị truyền dữ liệu viđeo, thuộc các lĩnh 
vực công nghệ truyền thông mạng. Phương pháp này bao gồm các bước: gửi, bởi máy 
khách thứ nhất và máy khách thứ hai, yêu cầu kết nối thứ nhất và yêu cầu kết nối thứ hai 
lần lượt đến máy chủ chuyển tiếp và máy chủ P2P; chuyển tiếp và truyền dữ liệu viđeo 
thông qua máy chủ chuyển tiếp, khi kết nối chuyển tiếp thứ nhất giữa máy khách thứ 
nhất với máy chủ chuyển tiếp được thiết lập thành công, kết nối chuyển tiếp thứ hai giữa 
máy khách thứ hai với máy chủ chuyển tiếp được thiết lập thành công; treo quá trình 
chuyển tiếp và quá trình truyền dữ liệu viđeo thông qua máy chủ chuyển tiếp khi kết nối 
P2P thứ nhất giữa máy khách thứ nhất với máy chủ P2P được thiết lập thành công, kết 
nối P2P thứ hai giữa máy khách thứ hai với máy chủ P2P được thiết lập thành công; 
truyền, bởi máy khách thứ nhất và máy khách thứ hai, dữ liệu viđeo này bằng chế độ 
P2P. Nhờ giải pháp theo sáng chế mà các vấn đề như tốc độ đăng nhập và tốc độ kết nối 
thấp, thậm chí là không có kết nối, vốn phát sinh khi máy khách sử dụng P2P, có thể 
được giải quyết. Do đó, trải nghiệm sử dụng của người dùng sẽ được cải thiện.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền thông di động, thiết bị trạm gốc, thiết bị 

trạm di động, và phương pháp truyền thông di động 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông di động và phương pháp có tính đến phương 

pháp để chỉ định tài nguyên được sử dụng cho việc ánh xạ tín hiệu điều khiển của 
HARQ được thực hiện bởi thiết bị trạm gốc. Trong hệ thống truyền thông di động, thiết 
bị trạm gốc và thiết bị trạm di động truyền thông nhờ sử dụng các sóng mang thành 
phần. Thiết bị trạm gốc thiết lập một sóng mang thành phần đường xuống để cho thiết bị 
trạm di động và cấp, tới thiết bị trạm di động, các kênh chia sẻ đường xuống vật lý nhờ 
sử dụng các kênh điều khiển đường xuống vật lý, mà được ánh xạ trên sóng mang thành 
phần đường xuống được thiết lập trong cùng khung con. Thiết bị trạm di động được chỉ 
định, bởi thiết bị trạm gốc, các kênh điều khiển đường lên vật lý tương ứng với các kênh 
tương ứng của các kênh điều khiển đường xuống vật lý được ánh xạ trên sóng mang 
thành phần đường xuống được thiết lập, trên một sóng mang thành phần đường lên mà 
tương ứng với sóng mang thành phần đường xuống được thiết lập.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng chứa thuốc nhuộm polyme 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng chứa thuốc nhuộm polyme để thay đổi 
màu sắc của răng.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm kim loại phủ màu đen không cromat 
  (57)   Sáng chế đề cập đến tấm kim loại phủ màu đen không cromat có chi phí thấp không 

chứa crom hóa trị sáu là chất có hại đến môi trường và tấm này có các tính chất như khả 
năng tạo màu và khả năng che bao gồm các phần gia công, tính chịu ẩm, tính chịu ăn 
mòn, khả năng tạo hình, tính chịu cào xước, tính chịu hóa chất, v.v., tốt.  
Sáng chế đề xuất tấm kim loại phủ màu đen không cromat, khác biệt ở chỗ, bao gồm 
một tấm kim loại trên ít nhất một bề mặt của nó được tạo ra lớp phủ màu đen (α), chứa 
nhựa polyeste (Al) chứa các nhóm axit sulfuric hóa rắn nhờ tác nhân hóa rắn (B) và 
muội than (C), có độ dày nằm trong khoảng từ 2 đến 10μm.  
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(54) Hệ thống truyền thông, trạm di động, trạm cơ sở, và phương 

pháp truyền thông 
  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống truyền thông bao gồm: bộ xác định, được trang bị ở bát kỳ 

một trong số trạm cơ sở thứ nhất, trạm cơ sở thứ hai, và trạm di động, xác định lượng 
thay đổi định thời truyền trên cơ sở của định thời thu của tín hiệu được truyền giữa trạm 
cơ sở thứ nhất hoặc thứ hai và trạm di động. Trạm di động bao gồm bộ thực hiện chuyển 
tiếp thục hiện chuyển tiếp từ trạm cơ sở thứ nhất tới trạm cơ sở thứ hai trên cơ sở lượng 
thay đổi định thời truyền được tính bởi bộ xác định.  
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Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City 
518044, Guangdong Province, P.R.China 

(72) LI, Jingjing (CN), ZHAO, Shiyong (CN), ZHAI, Jian (CN), XIAO, Hui (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống đàm thoại nhiều người 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị và hệ thống để đàm thoại nhiều người. Phương 
pháp này bao gồm các bước : cửa sổ đàm thoại nhiều người bao gồm cửa sổ tìm kiếm, và 
phía máy khách nhận lệnh tìm kiếm và thông tin tìm kiếm thông qua cửa sổ đàm thoại 
trong quá trình đàm thoại nhiều người. Thông tin tìm kiếm sẽ được phía máy khách 
chuyển đến máy chủ nếu phía máy khách nhận được lệnh tìm kiếm. Thông tin kết quả 
tìm kiếm mà được máy chủ so khớp dựa trên thông tin tìm kiếm và gửi đi sẽ được phía 
máy khách nhận. Thông tin kết quả tìm kiếm nhận được sẽ được phía máy khách hiển thị 
trên cửa sổ tìm kiếm của cửa sổ đàm thoại. Phương pháp này cho phép sự kết hợp giữa 
việc đàm thoại nhiều người với việc tìm kiếm trang web, để tránh phải chuyển qua lại 
giữa trang tìm kiếm và cửa sổ đàm thoại, và quá trình đàm thoại giữa nhiều người có thể 
được tạo thuận lợi.  
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(21) 1-2011-03629 (51) 7 C07C  205/43, C07D  307/80, A61K  

31/343, A61P  9/06 
(22) 26.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/EP2010/057270 26.05.2010 (87) WO 2010/136500 02.12.2010 
(30) 09290395.4 27.05.2009 EP 

61/244,550 22.09.2009 US 
(71) SANOFI  (FR) 

174 avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) KRETZSCHMAR, Gerhard (DE), KRAFT, Volker (DE), OLPP, Thomas (DE), 

ROSSEN, Kai (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình điều chế benzofuran 
  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế 2-alkyl-3-aroyl-5- nitrobenzofuran bằng cách 

axyl hóa 2-(2-hydroxy-5-nitrophenyl)-1-aryl- etanon và xử lý tiếp este này bằng hỗn 
hợp bazơ và axit proton hoặc axit Lewis. Quy trình này có thể được sử dụng để điều chế 
Dronedaron. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến các hợp chất trung gian mới để điều 
chế Dronedaron.  
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(11) 29514 
(21) 1-2011-03641 (51) 7 F03B  3/02 
(22) 01.04.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/CN2010/071503 01.04.2010 (87) WO/2010/135932  02.12.2010 
(30) 200910027310.1      27.05.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.12.2011 
(71) NANJING XINGFEI COOLING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

Tangshan Industry Concentrate Zone, Nanjing, Jiangsu, 211132 China 
(72) GU, Xingkang (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Tuabin nước dùng trong tháp làm mát chạy bằng sức nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tuabin nước có kích thước nhỏ, tốc độ thấp, được nối trực tiếp với 
quạt làm mát dùng trong tháp làm mát chạy bằng sức nước, tuabin nước này bao gồm vỏ 
hình xoắn ốc (1), vành đỡ (2) có duy nhất một cột gồm các cánh dẫn tạo thành hình 
khuyên, đường dẫn nước (12), ống xả nước hình côn thẳng (9) và hộp xả nước ở mặt bên 
(10), trong đó vành đỡ (2) được lắp ở bên trong vỏ hình xoắn ốc (1), lỗ xả nước giữa các 
cánh dẫn trong vành đỡ (2) được nối thông với lỗ nạp nước được tạo ra giữa các cánh có 
bề mặt cong (4), lỗ xả nước được tạo ra giữa các cánh có bề mặt cong (4) được nối thông 
với lỗ nạp nước của ống xả nước hình côn thẳng (9), lỗ xả nước của ống xả nước hình 
côn thẳng (9) được nối thông với lỗ nạp nước của hộp xả nước ở mặt bên (10), bệ đỡ (6) 
được lắp trên đường dẫn nước (12), trục (7) được lắp trong bệ đỡ (6), và các cánh của 
quạt làm mát được lắp trực tiếp trên trục (7). Tuabin nước theo sáng chế có các ưu điểm 
là kích thước nhỏ, hiệu suất cao và tiếng ồn nhỏ.  
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(21) 1-2011-03642 (51) 7 F03B  3/12 
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(30) 200910027309.9      27.05.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.12.2011 
(71) NANJING XINGFEI COOLING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

Tangshan Industry Concentrate Zone, Nanjing, Jiangsu, 211132 China 
(72) GU, Xingkang (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Đường dẫn nước của tuabin nước dùng trong tháp làm mát 

chạy bằng sức nước 
  (57)    Sáng chế đề cập đến đường dẫn nước của tuabin nước có kích thước nhỏ, tốc độ thấp, 

được nối trực tiếp với quạt làm mát dùng trong tháp làm mát chạy bằng sức nước, đường 
dẫn này bao gồm vành trên (1), vành dưới (3) và các cánh có bề mặt cong (2) được lắp 
giữa vành trên (1) và vành dưới (3), và, khác biệt ở chỗ, tỷ lệ giữa chiều cao h của mép 
nạp nước (4) của mỗi cánh (2) so với đường kính D1 ở mép nạp nước (4) nằm trong 
khoảng từ 0,18 đến 0,22, tỷ lệ giữa chiều cao tổng thể H của các cánh (2) so với đường 
kính D1 nằm trong khoảng từ 0,35 đến 0,42, tỷ lệ giữa đường kính D2 ở điểm giao nhau 
A của mỗi mép xả nước (4) và vành dưới (3) so với đường kính D1 nằm trong khoảng từ 
0,4 đến 0,6, tỷ lệ giữa đường kính D3 ở điểm giao nhau B của mỗi mép xả nước (4) và 
vành trên so với đường kính D1 nằm trong khoảng từ 0,3 đến 0,45, tỷ lệ giữa đường kính 
D4 ở vị trí của bệ thoát nước hình tròn ở vành trên (1) so với đường kính D1 nằm trong 
khoảng từ 0,1 đến 0,2, và mối liên hệ giữa đường kính D1 và tốc độ quay của các cánh 
của quạt làm mát là D1=n11 x √H/n. Đường dẫn nước theo sáng chế có ưu điểm là kết 
cấu đơn giản, dễ thiết kế, thuận tiện khi sử dụng và mang lại có hiệu suất biến đổi năng 
lượng cao.  
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(75) SANCHEZ DE LA CRUZ, Jose Manuel  (ES) 

Avenida 308, 25, E-08860 Castelldefels, Barcelona, Spain. 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thanh chắn bảo vệ đường cao tốc 

  (57)    Thanh chắn được tạo thành bởi thân đặc làm bằng vật liệu mềm (1, 1'), được gắn bên 
trong, có nhiều chi tiết đàn hồi (2, 2', 4, 5) có thể được gắn trực tiếp trong thân (V) hoặc 
được gắn bên trong các chi tiết (3, 3') làm bằng vật liệu mềm như thân (1, 1'), tạo thành 
cột mốc ngăn bên trong thân (1, 1'). Các chi tiết đàn hồi bên trong có thể được tạo thành 
bởi các lò xo xoắn ốc (2, 2'), dải (4) hoặc thanh (5) và, trong trường hợp bất kỳ, thân (1) 
có thể được uốn cong, tiếp theo là các chỗ uốn cong tương tự như các chi tiết đàn hồi 
bên trong (2-3', 4-3' và 5-3').  
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Weierfing 68 A-4971 Aurolzmunster, AUSTRIA 
(72) LISBERGER Manfred (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình và thiết bị để khử độc khí ống khói 

  (57)     Sáng chế đề cập tới quy trình và thiết bị để khử độc khí ống khói (A) bao gồm cacbon 
monoxit (CO) và/hoặc các chất hữu cơ thể khí bằng ít nhất là một chất xúc tác (6) để 
khử có xúc tác oxit nitơ NOx và bộ trao đổi nhiệt (11) để nung nóng các khí ống khói 
(A) từ quá trình thu hồi nhiệt tồn dư của các khí ống khói đã khử độc (A) trước khi khử 
có xúc tác tới nhiệt độ phản ứng (TR) nằm trong khoảng từ 160oC tới 500oC. Để thực 
hiện việc khử độc khí ống khói (A) một cách tốt nhất cùng với việc giảm thiểu đồng thời 
nhu cầu năng lượng được cấp, đã đề xuất là các tổn thất kèm theo sự dịch chuyển nhiệt 
trong bộ trao đổi nhiệt (11) sẽ được bù trừ bằng cách bố trí ít nhất là một giai đoạn (12) 
để đốt sau tái sinh cacbon monoxit (CO) và/hoặc các chất hữu cơ thể khí.  
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(72) HUANG, Kui (CN), YAN, Jun (CN), LUO, Deng (CN), LIU, Bin (CN), LIU, Fangmin 
(CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị ngăn ngừa lỗi giả treo của trình 

duyệt đa trang 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp ngăn ngừa lỗi giả treo của trình duyệt đa trang trong lĩnh 

vực kĩ thuật mạng Internet, trong đó cửa sổ trang được cấu hình như cửa sổ lớp trên 
cùng, mối quan hệ mẹ con giữa cửa sổ trang vạ cửa sổ khung chính được loại bỏ để làm 
cho cửa sổ trang và cửa sổ khung chính ở cùng một cấp, và cửa sổ trang, với quan hệ mẹ 
con đã được loại bỏ, truyền thông với cửa sổ khung chính bằng chế độ dị bộ. Sáng chế 
còn đề xuất thiết bị ngăn ngừa lỗi giả treo của trình duyệt đa trang. Theo các giải pháp 
theo sáng chế, bằng cách loại bỏ mối quan hệ mẹ con giữa cửa sổ trang với cửa sổ khung 
chính, và truyền thông giữa chúng bằng chế độ dị bộ, thì cửa sổ khung chính sẽ được 
phục hồi ngay sau khi gửi thông báo mà không phải đợi cửa sổ trang xử lý, nên ngay cả 
khi cửa sổ trang không thể đáp ứng, thì cửa sổ khung chính cũng sẽ không bị ảnh hưởng, 
để tránh vấn đề giả treo của toàn bộ trình duyệt do tình trạng giả treo của một cửa sổ 
trang, và tăng cường trải nghiệm người dùng một cách hiệu quả.  
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KAWANAMI, Toshio (JP), KSANDER, Gary Michael (US), MOGI, Muneto (JP), 
SUN, Robert (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất aminopropionic được thế làm chất ức chế neprilysin, 

dược phẩm và hỗn hợp của chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I' : 

 

  
 
hoặc muối dược dụng của nó, trong đó R1, R2, R3, R5, B1, X và n là như được xác định 
trong bản mô tả sáng chế. Sáng chế còn đề cập đến hỗn hợp chứa các chất có hoạt tính 
dược lý và dược phẩm.  
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W (US), O'DEA Dennis M (US), NOBEL, David R. (US), SEITZMAN, Jerry M (US), 
LIEUWEN, Timothy C (US), DHANUKA, Sulabh K (US), HUNTINGTON, Richard 
(US) 

(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Hệ thống buồng đốt và phương pháp sử dụng hệ thống này 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống buồng đốt và phương pháp sử dụng hệ thống này. Cụ thể là 
các phương pháp dùng cho phản ứng đốt nhiên liệu loại có oxy. Theo một hoặc các 
phương án thực hiện, hệ thống buồng đốt có thể bao gồm ít nhất hai vùng trộn, trong đó 
vùng trộn thứ nhất trộn ít nhất một phần oxy và cacbon đioxit để tạo ra hỗn hợp thứ nhất 
và vùng trộn thứ hai trộn ít nhất một phần hỗn hợp thứ nhất với nhiên liệu để tạo ra hỗn 
hợp thứ hai. Hệ thống buồng đốt này còn có thể bao gồm vùng đốt được thiết lập để đốt 
hỗn hợp thứ hai nhằm tạo ra sản phẩm đốt. Trong hệ thống buồng đốt theo một hoặc các 
phương án thực hiện sáng chế, hỗn hợp thứ nhất có thể có tỷ lệ oxy với cacbon đioxit 
thay đổi theo vị trí vùng nóng trong vùng đốt nhằm tăng độ ổn định của ngọn lửa trong 
vùng đốt.  
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(72) TAKAHASHI, Yuki (JP), NAKAOKA, Kenji (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Tã lót dùng một lần dạng quần 

  (57)    Sáng chế đề xuất tã lót dùng một lần dạng quần gồm có: bộ phận bên ngoài dạng quần 
có phần phía trước, phần phía sau, và phần đũng được bố trí ở giữa phần phía trước và 
phần phía sau, và có lỗ hở ở eo và hai lỗ hở ở chân được tạo thành bằng cách liên kết 
phần phía trước và phần phía sau với nhau; và phần thân thấm hút chính được bố trí trên 
bề mặt bên trong của bộ phận bên ngoài dạng quần tại phần đũng quần, và gồm có tấm ở 
mặt trên, tấm phía sau, và lõi thấm hút được bố trí ở giữa tấm ở mặt trên và tấm phía sau; 
trong đó bộ phận bên ngoài dạng quần gồm có tấm thứ nhất được làm từ vải không dệt 
liên kết sợi được sản xuất ra bằng làm tan chảy thành phần polyme có chứa polyolefin 
và/hoặc polyeste và chất hoạt động bề mặt. Theo tã lót dùng một lần dạng quần ở trên, 
bộ phận bên ngoài dạng quần có tính kháng nước và sự mềm mại tuyệt vời.  
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(72) TAKAHASHI, Yuki (JP), NAKAOKA, Kenji (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Tã lót dùng một lần dạng quần 

  (57)    Sáng chế đề xuất tã lót dùng một lần dạng quần gồm có: bộ phận bên ngoài dạng quần 
có phần phía trước, phần phía sau, và phần đũng được bố trí ở giữa phần phía trước và 
phần phía sau, và có lỗ hở ở eo và hai lỗ hở ở chân được tạo thành bằng cách liên kết 
phần phía trước và phần phía sau với nhau; và phần thân thấm hút chính được bố trí trên 
bề mặt bên trong của bộ phận bên ngoài dạng quần tại phần đũng quần, và gồm có tầm ở 
mặt trên, tấm phía sau, và lõi thấm hút được bố trí ở giữa tấm ở mặt trên và tấm phía sau; 
trong đó bộ phận bên ngoài dạng quần gồm có tấm bên trong và tấm bên ngoài, và tấm 
bên trong và tấm bên ngoài được làm từ vải không dệt liên kết sợi được sản xuất ra bằng 
cách làm tan chảy thành phần polyme có chứa polyolefin và/hoặc polyeste và chất hoạt 
động bề mặt. Theo tã lót dùng một lần dạng quần ở trên, bộ phận bên ngoài dạng quần 
có tính kháng nước và sự mềm mại tuyệt vời.  
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70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) HOLMSTROM, Gert (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu bao gói có các phần từ hóa được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu bao gói có các phần từ hóa được ở trên, có ít nhất một chấm 
từ hóa được trên mỗi bao gói, mỗi bao gói này sẽ được tạo ra từ vật liệu bao gói. ít nhất 
một trong số các phân từ hóa được tạo dấu từ tính thú nhất mang mẫu từ trường. Mẫu từ 
trường này có đỉnh từ trường thứ nhất có cực tính thứ nhất và đỉnh từ trường thứ hai có 
cực tính thứ hai ngược lại.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều chỉnh công suất, phương pháp ghi thông tin, 

và vật ghi thông tin 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chỉnh công suất ghi có thể thiết đặt công suất ghi 

tối ưu với độ chính xác cao. Việc ghi thử được thực hiện nhờ sử dụng công suất ghi Pw,m 
(ở đó m là số nguyên) của các loại, và độ biến điệu M,m được kết hợp với mỗi công suất 
ghi được tính toán. Công suất tiệm cận tối ưu Pasy-opt được tính toán bằng cách thực hiện 
phép tính định trước nhờ sử dụng công suất tiệm cận tham chiếu Pasy-ref và công suất bắt 
đầu ghi tham chiếu Pws-ref mà được xác định trước đối với mỗi phương tiện. Giá trị được 
đánh giá S,m = M,m x (pw,m - Pasy- opt) được tính toán nhờ sử dụng công suất tiệm cận 
tối ưu Pasy-opt. Công suất ghi Pw mà nó khiến giá trị được đánh giá S bằng không khi áp 
dụng phép tính xấp xỉ đường thẳng tới mối quan hệ giữa công suất ghi Pw,m và giá trị 
được đánh giá S,m được tính toán như công suất bắt đầu ghi tối ưu Pws-opt. Và công suất 
ghi tối ưu Pw-opt được thấy nhờ thực hiện phép tính định trước trên công suất bắt đầu ghi 
tối ưu Pws-opt.  
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(72) TABUCHI Nobuhito (JP), INOUE Chieko (JP), HATTORI Manabu (JP), MIYAKE 

Miyuki (JP), TSUTSUI Hazuki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dùng cho mắt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng cho mắt chứa (A) vitamin A với lượng không ít hơn 
50.000 đơn vị/100ml (B) với lượng polyoxyetylen polyoxypropylen glycol không ít hơn 
0,4% trọng lượng/thể tích, và (C) trometamol.  
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55 Walkers Brook Drive Reading, MA 01867-3272, United States of America 
(72) BEAULIEU Roderick H. (US), WUERTELE James W. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp đồ uống có bộ phận bảo vệ bộ lọc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hộp đồ uống có bộ phận bảo vệ bộ lọc bao gồm bình chứa tạo ra 
khoảng trống bên trong, bộ lọc, môi chất đồ uống chứa trong khoảng trống bên trong, và 
bộ phận bảo vệ bộ lọc. Bộ lọc có thể được bố trí sao cho chất lỏng tương tác với môi chất 
đồ uống chảy qua bộ lọc để rót ra khỏi khoảng trống bên trong. Bình chứa có thể bao 
gồm bề mặt bố trí để được xuyên thủng bởi chi tiết xuyên thủng để cho phép đồ uống rót 
ra khỏi bình chứa. Bộ phận bảo vệ bộ lọc có thể được bố trí để tiếp xúc với chi tiết xuyên 
thủng để bảo vệ không cho phá hỏng bộ lọc khi bề mặt bình chứa được xuyên thủng. 
Theo một phương án thực hiện, bộ phận bảo vệ bộ lọc và bộ lọc có thể được tiếp xúc với 
bề mặt bình chứa được xuyên thủng, có thể tránh được việc phá hỏng bộ lọc vốn do chi 
tiết xuyên thủng gây ra.  
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(72) GUO, Hongbao (CN), DENG, Zhenping (CN), ZHANG, Weipeng (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bộ khởi động dùng cho thiết bị dập lửa sol khí 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ khởi động dùng cho thiết bị dập lửa sol khí, bộ khởi động này 
bao gồm bộ cấp điện khởi động áp điện (1) và đầu đánh lửa (5). So với bộ khởi động 
theo kỹ thuật trước sáng chế, bộ khởi động dùng cho thiết bị dập lửa sol khí theo sáng 
chế có tuổi thọ bảo quản trên giá đáng chú ý và khả năng chống va đập và không nhạy 
cảm với nhiệt độ môi trường, độ ẩm và sự giao thoa điện từ, có thời gian hữu ích dài hơn 
rất nhiều so với thời gian hữu ích của các pin hóa học thông thường; ngoài ra, bộ khởi 
động là linh hoạt trong sử dụng và dễ lắp đặt; các chi tiết đơn giản về kết cấu, nhỏ gọn 
về kích cỡ và tiết kiệm được khoảng không gian bố trí. Bộ khởi động ứng dụng được cho 
các thiết bị dập lửa sol khí khác nhau.  
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P503, ĐN1-CT3, Khu đô thị Văn Khê, đường Lê Văn Lương kéo dài, Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(54) Tấm cốt thép mạng tinh thể 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm cốt thép mạng tinh thể tấm cốt thép mạng tinh thể bao gồm 

thanh thép thẳng, thanh thép zic-zac thứ nhất, thanh thép zic-zac thứ hai, lõi xốp EPS và 
lớp bê tông phủ, các thanh thép thẳng được đặt tại điểm giao nhau của các thanh thép 
zic-zac tạo nên các ô lưới thép để tạo thành một hệ thống các ô lưới thép có liên kết 
giống như một mạng tinh thể, bằng những thanh thép liền (dạng ô zic-zac vuông góc) 
đan vào nhau, tăng khả năng chịu lực cho tấm bằng các đoạn thép buộc tại các nút của 
mạng, lõi xốp EPS được cắt thành những dải nhỏ tiết diện hình chữ nhật luồn trong tấm 
lưới thép, khoảng trống giữa những dải EPS vừa đủ cho lượng vữa bao bọc bảo vệ thanh 
thép liên kết mạng. 
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Jeannie M. ARRUDA (US), Jeffrey Roger ROPPE (US), Timothy PARR (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất đối kháng đa vòng của thụ thể axit lysophosphatiđic và 

dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất dùng làm chất đối kháng thụ thể lysophosphatiđic. Sáng 

chế cũng đề cập đến dược phẩm và thuốc chứa hợp chất này, ở dạng riêng rẽ và kết hợp 
với các hợp chất khác, để điều trị bệnh hoặc tình trạng bệnh lý phụ thuộc LPA hoặc do 
LPA gây ra.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp phát hiện sự có mặt của các protein quan tâm 

trong mẫu thực vật 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phân tích đa thành phần các mẫu protein phức hợp từ 

thực vật bằng cách sử dụng phổ khối. Sáng chế còn đề cập đến các phương pháp duy trì 
giống thực vật chuyển gen, ví dụ bằng cách phân tích sự có mặt và nồng độ protein 
chuyển gen đa thành phần của các thế hệ giống thực vật chuyển gen.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Biến thể xenlulaza, axit nucleic mã hóa biến thể xenlulaza 

và chế phẩm chứa biến thể xenlulaza này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến biến thể xenlulaza. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến biến thể 

xenlulaza có biểu hiện, hoạt tính và/hoặc độ ổn định tốt hơn. Sáng chế cũng mô tả axit 
nucleic mã hóa biến thể xenlulaza, chế phẩm chứa biến thể xenlulaza, và phương pháp 
sử dụng chúng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Lớp nền bảo đảm và sản phẩm bảo đảm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến lớp nền bảo đảm bao gồm lớp mang truyền ánh sáng ít nhất một 
phần mang dấu hiệu bảo đảm và dấu hiệu bảo đảm này bao gồm ít nhất các lớp thứ nhất 
và thứ hai, ít nhất một trong số các lớp này che phủ một vùng mà nhỏ hơn so với toàn bộ 
vùng bề mặt của lớp máng và chồng lên ít nhất một phần lớp kia. Các lớp gần như có 
cùng màu sắc và cấu trúc và hệ số tương phản phản chiếu của các vùng xếp chồng và 
vùng không xếp chồng là nhỏ hơn 20% và hệ số tương phản truyền của các vùng xếp 
chồng và các vùng không xếp chồng là lớn hơn 3%.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông không dây. Phương pháp này bao gồm bước 
áp dụng điều khiển công suất độc lập cho hai hoặc nhiều phần tử mang từ tập tín hiệu 
truy cập gói tốc độ cao. Phương pháp này bao gồm bước theo dõi công suất trên hai hoặc 
nhiều phần tử mang để xác định các mức công suất cho tập tín hiệu truy cập gói tốc độ 
cao. Phương pháp còn bao gồm bước định tỷ lệ tự động ít nhất một điều khiển công suất 
độc lập dưới dạng mức công suất xác định được cho tập tín hiệu truy cập gói tốc độ cao. 
Phương pháp còn bao gồm bước thiết lập độ dịch công suất tối thiểu của kênh dữ liệu 
độc lập trên mỗi phần tử mang.  
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5-12, Itachibori 2-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500012, Japan 
(72) YAMASAKI Hiroshi (JP), MINAMI Tsutomu (JP), SANTOU Akihiro (JP), IRIE 

Hiroyuki (JP), MARUMOTO Nobuko (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị đếm các cá thể sinh vật bằng cách sử dụng dòng chất 

lỏng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết hl đếm các cá thể sinh vật bằng cách sử dụng dòng chất lỏng có 

khả năng xác đinh số lượng các cá thể sinh vật nhỏ, chẳng hạn ấu trùng tôm, với độ 
chính xác cao và có kết cấu đơn giản và kích thước nhỏ, trong khi ít có khả năng làm yếu 
và làm chết cá thể sinh vật. Thiết bị này bao gồm các kênh dẫn dòng nghiêng (10A và 
10B) được làm nghiêng theo các hướng ngược nhau và được bố trí theo hai tầng là tầng 
trên và tầng dưới, và nước biển trong bể chứa (21) được làm tuần hoàn qua các kênh dẫn 
dòng nghiêng (10A và 101B). Tập hợp của các cá thể sinh vật (60) cần được đếm được 
đưa vào phần phía trước của kênh dẫn dòng nghiêng tầng trên (10A). Các cá thể sinh vật 
được đưa vào (60) được làm phân tán trong khi di chuyển từ kênh dẫn dòng nghiêng tầng 
trên (10A) tới kênh dẫn dòng nghiêng tầng dưới (10B) và được đếm bằng cách chụp ảnh 
nhờ camera (40) và phân tích các ảnh thu được nhờ bộ phận phân tích ảnh (50) nằm ở 
phần đo (18B) ở giữa kênh dẫn dòng nghiêng (10B). Các phần chứa chất lỏng dạng thân 
rỗng (14A và 14B) có mặt đáy được làm nghiêng lên trên về phía sau với góc nghiêng 
tăng dần khi khoảng cách gia tăng từ các cạnh bên đối nhau tới tâm và ở phía sau phần 
đưa vào cá thể sinh vật (12A) trong kênh dẫn dòng nghiêng (10A) và ở phía trước phần 
đo (18B) trong kênh dẫn dòng nghiêng (10B) và ở phía trước phần đo (18B) trong kênh 
dẫn dòng nghiêng (10B) nhằm thúc đẩy trạng thái phân tán của các cá thể sinh vật (60).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm chứa N1-(5-clopyridin-2-yl)-N2-((1S,2R,4S)-4-[(dimetyl-

amoni)carbonyl]-2-[(5-metyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-
c]pyridin-2-yl)carbonyl]aminoxyclohexyl)etandiamit có độ 
tan được cải thiện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất có công thức (I):  
 

 
  
 
hoặc muối dược dụng của nó, hoặc solvat của nó, có hoạt tính ức chế yếu tố đông máu X 
(FXa) được hoạt hoá và hữu ích làm tác nhân phòng và/hoặc điều trị chứng huyết khối, 
trong đó dược phẩm thể hiện tính tan tốt. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp 
chất có công thức (I) hoặc muối dược dụng của nó, hoặc solvat của nó. Hàm lượng hợp 
chất có công thức (I) ít nhất bằng 0,5% trọng lượng và nhỏ hơn 15% tổng trọng lượng 
dược phẩm. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Lò phản ứng tầng sôi, ống dẫn dạng gấp khúc dùng cho lò 

phản ứng tầng sôi và phương pháp sản xuất khí tổng hợp từ 
than đá và hơi nước bằng cách sử dụng lò phản ứng tầng sôi 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ống dẫn dạng gấp khúc dùng cho lò phản ứng tầng sôi bao gồm 
đoạn ống dẫn thẳng đứng xuống dưới được nối với ống dẫn ở dưới để tiếp nhận các hạt 
rắn từ ống dẫn ở dưới, đoạn ống dẫn nằm ngang ở đầu ra của đoạn ống dẫn xuống dưới, 
đoạn ống dẫn lên trên ở đầu ra của đoạn ống dẫn nằm ngang, và đoạn ống dẫn nghiêng 
xuống dưới ở đầu ra của đoạn ống dẫn lên trên, nhờ đó các chất rắn được đưa vào lò 
phản ứng tầng sôi. Cơ cấu phun được bổ sung vào đoạn ống dẫn nằm nghiêng để phun 
dòng khí bổ sung từ bình tạo xoáy; một trong số các chất lưu vận chuyển được ưu tiên sử 
dụng ở cơ cấu phun là các hạt mịn thu được từ quá trình chuẩn bị nhiên liệu và khí vận 
chuyển các hạt mịn. Sáng chế cũng đề cập đến lò phản ứng tầng sôi bao gồm ống dẫn 
dạng gấp khúc và phương pháp sản xuất khí tổng hợp từ than đá và hơi nước bằng cách 
sử dụng lò phản ứng này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) áo bảo hộ dành cho người đi xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến áo bảo hộ dành cho người đi xe máy có bộ phận bảo vệ có thể bơm 
căng được có thể chuyển từ trạng thái nghỉ, tức là trạng thái xep hơi, sang trạng thái hoạt 
động, tức là trạng thái căng hơi, phương tiện bơm căng có thể bơm căng bộ phận bảo vệ 
và bộ điều khiển điện tử có thể kích hoạt phương tiện bơm căng nếu tín hiệu rủi ro 
và/hoặc nguy hiểm được xác định bởi các cảm biến gắn kèm trong áo bảo hộ. Sau khi 
chuyển sang trạng thái hoạt động, bộ phận bảo vệ có thể bơm căng được có thể tự quay 
trở lại trạng thái nghỉ mà không cần được gói lại hoặc thiết lập lại và phương tiện bơm 
căng có thể bơm căng bộ phận bảo vệ nhiều lần mà không cần được nạp lại.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ phận phân phối kẹo cao su bằng cách nâng thẳng đứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận phân phối kẹo cao su để phân phối tự động kẹo cao su 
bằng cách nâng thẳng đứng. Hộp đựng có thể phân phối chính xác từng chiếc kẹo cao 
su, được đúc và vận hành dễ dàng. Hộp đựng bên trong chứa kẹo cao su được lắp chèn 
bên trong trục di chuyền lên và xuống của hộp đựng bên ngoài sao cho có thể nâng lên 
hoặc hạ xuống viên kẹo cao su tại đầu trên của trục di chuyển lên và xuống, và sau đó 
kẹo cao su được đưa ra qua lỗ phân phối được tạo ra trên nắp đậy từng viên một. Sáng 
chế hướng đến việc khắc phục các nhược điểm của cấu trúc hộp đựng đã có như khó đúc 
liền khối trục di chuyển lên xuống với hộp đựng bên ngoài, thời gian đúc dài, dễ bị vỡ 
hộp đựng khi sử dụng, v.v . . .  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất pyrazinooxazepin, tiền dược chất của hợp chất này 

và thuốc chứa nó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng kích hoạt thụ thể serotonin 5-HT2c, có công 

thức (I0) :  
 

  
 
 
trong đó mỗi một ký hiệu như được xác định trong bản mô tả, hoặc muối của hợp chất 
này.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và thiết bị khử trùng bao bì 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị khử trùng bao bì tạo thành ít nhất một phần 
khi ống bọc ngoài bao kín ở toàn bộ phía xung quanh. Chất khử trùng được phủ lên bao 
bì. ống bọc ngoài bao bì được mở theo chiều dọc của ống bọc ngoài trong vùng chứa cả 
hai đầu trong suốt quá trình khử trùng và được vận chuyển qua ống khử trùng. Chất khử 
trùng được phủ lên ống bọc ngoài bao bì bên trong ống khử trùng. Dọc theo ống khử 
trùng, chất khử trùng chảy ra ngoài phần đầu mở của ống bọc ngoài bao bì được đưa vào 
phần đầu mở của ống bọc ngoài bao bì liền kề.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Băng chuyền các chi tiết và máy phủ bao gồm băng chuyền 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến băng chuyền các chi tiết trong đó các chi tiết, các chi tiết này đã 

được vận chuyển đến vị trí đích bằng thân vận chuyển trong khi được gắn bằng từ tính 
vào bề mặt gắn của thân vận chuyển, được tách ra khỏi bề mặt gắn bằng cách chuyển 
động các chi tiết ra xa khỏi bề mặt gắn. Sáng chế còn đề xuất máy phủ để phun và gắn 
vật liệu phủ dạng bột lên trên các chi tiết, các chi tiết này được vận chuyển bằng băng 
chuyền các chi tiết, nhờ sử dụng các vòi phun để phun vật liệu phủ về phía một vị trí từ 
cả hai phía của các chi tiết.  
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FUJIHARA (JP), Hiroshi KOIWA (JP), Shun SHINOHE (JP), Toshiki OGASAWARA 
(JP), Takeshi OONO (JP) 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Bộ kích hoạt solenoit và bộ truyền động xupap định thời biến 

thiên của động cơ được trang bị bộ kích hoạt solenoit này 
  (57)    Sáng chế đề xuất bộ kích hoạt solenoit cho phép giảm tiếng động va đập tạo ra bởi cần 

đẩy (75) khi cần đẩy (75) đập lên chi tiết chặn (82), nhờ đó luôn luôn chặn cần đẩy (75) 
một cách chính xác ở vị trí thu lại định trước. Chi tiết chặn (82) được bố trí ở phần sau 
của cần đẩy (75) để chặn cần đẩy (75) ở trạng thái thu lại và được đỡ trượt được theo dọc 
trục nhờ chi tiết giữ cố định (80). Chi tiết chặn (82) bị đẩy về phía trước bởi phương tiện 
đẩy (87). Sự dịch chuyển trượt về phía trước của chi tiết chặn (82) bị giới hạn bởi phần 
điều chỉnh vị trí (80b) của chi tiết giữ cố định (80) để ngăn không cho chi tiết chặn (82) 
bị đẩy về phía trước vượt quá vị trí định trước. Sáng chế cũng đề xuất bộ truyền động 
xupap định thời biến thiên được trang bị bộ kích hoạt solenoit này.  
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(71) LION CORPORATION  (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 1308644, Japan 
(72) TSUTSUI Hazuki (JP), MIYAKE Miyuki (JP), ODAKA Akito  (JP), INOUE Chieko  

(JP), TABUCHI Nobuhito  (JP), HATTORI Manabu  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dùng cho mắt và phương pháp ngăn ngừa vẩn 

đục/kết tủa 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng cho mắt, khác biệt ở , chế phẩm này chứa (A) 

vitamin A, (B) polyoxyetylen polyoxypropylen glycol, và ít nhất một thành phân được 
chọn từ nhóm gồm (C) trometamol, (D) rượu polyhyđric, (E) đường, (F) axit phosphoric 
và muối của nó và (G) muối trung tính hoá trị một.  
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(86) PCT/US2010/039109 18.06.2010 (87) WO 2010/148268 23.12.2010 
(30) 61/218,155      18.06.2009 US 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) HART, Hope (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp định lượng ADN trong mẫu sinh học 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các phương pháp định lượng sản phẩm ADN của ngô chuyển gen 
mang ký hiệu Bt11 trong mẫu sinh học và hợp phần của nó. Sáng chế còn đề cập đến cặp 
mồi dùng trong phương pháp định lượng axit nucleic cho sản phẩm ngô chuyển gen 
Bt11. 
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(22) 11.06.2010 (43) 25.04.2012 
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(30) 61/186,349      11.06.2009 US 
(71) PA LLC  (US) 

1901 S. Harbor City Blvd., Suite 300, Melbourne, Florida 32901, USA 
(72) DOUGLASS, James (US), RIDING, Thomas (US), WILLMANN, James (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và hệ thống tạo ra thông tin về thảm thực vật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống tạo ra thông tin về thảm thực vật trong 
khu vực khảo sát bằng cách sử dụng ít nhất hai giá trị chỉ số. Các giá trị chỉ số so sánh 
có thể được tạo ra dựa vào hoặc ứng phản xạ riêng của nơi có thảm thực vật và nơi 
không có thảm thực vật. 
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(71) Trường Đại học FPT  (VN) 

08, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Hans Anderson (US) 
(54) Nhạc cụ ảo sử dụng màn hình cảm ứng phỏng theo nhạc cụ dây 

  (57)     Sáng chế này đề cập đến nhạc cụ ảo sử dụng màn hình cảm ứng phỏng theo nhạc cụ dây 
với các nốt nhạc được biểu diễn theo từng dãy tương tự như trên dây đàn của nhạc cụ 
dây. Các dãy nốt nhạc hiển thị trên màn hlnh cảm ứng có thể dịch chuyển theo phương 
vuông góc với chúng khi người dùng thực hiện các thao tác chạm trên màn hình cảm 
ứng theo một phương thức được quy định sẵn. Các thao tác này cho phép người dùng có 
thể biểu diễn một bản nhạc có khoảng âm vực rộng mà không bị gián đoạn khi thay đổi 
khoảng âm vực từ thấp sang cao và ngược lại, đặc biệt trên các màn hình cảm ứng nhỏ, 
như trên các điện thoại thông minh cầm tay có màn hình cảm ứng.  
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(72) HATTA, Kentaro (JP), IWASA, Makoto (JP), MORI, Nobuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bé ¾cqui 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ ắcqui (13) được bố trí ở phần dưới của thân xe. Bộ ắcqui (13) 
này bao gồm: phần nhô (27, 31) nhô theo chiều thẳng đứng của xe và được bố trí ở mặt 
trên của bộ ắcqui (13), và phần lõm (29) được bố trí ở mặt trên của bộ ắcqui (13) và 
được tạo nên thấp hơn phần nhô (27, 31), trong đó phụ kiện (25) được bố trí ở phần lõm 
(29) này.  
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Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
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(72) CHEN, Ying (CN), KARCZEWICZ, Marta (PL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp gửi luồng bit theo chuẩn MPEG-2 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp có thể tạo luồng bit tuân theo chuẩn hệ thống 
MPEG-2 bao gồm các hình với các chỉ số thứ tự hình không liên tiếp nhau. Theo một ví 
dụ, thiết bị bao gồm bộ mã hoá hình ảnh mã hoá nhiều hình của một cảnh, bộ đa công 
có thể xây dựng cấu trúc dữ liệu để truyền mà theo đó luồng bit chuẩn hệ thống MPEG-
2 tương ứng bao gồm hình thứ nhất của các hình trong một cảnh có liên hệ với chỉ số thứ 
tự hình thứ nhất và hình thứ hai của các hình trong một cảnh có liên hệ với chỉ số thứ tự 
hình thứ hai, trong đó chỉ số thứ tự hình thứ nhất và chỉ số thứ tự hình thứ hai là không 
liên tiếp nhau, và giao diện đầu ra để đưa ra cấu trúc dữ liệu.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị để loại bỏ các thành phần có thể 

ngưng tụ được ra khỏi chất lưu và hệ thống để ngăn chặn việc 
tạo ra hydrat 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp để loại bỏ các thành phần có thể ngưng tụ được ra 
khỏi chất lưu. Chất lưu, ví dụ như dòng khí axit được thu giữ cho các mục đích EOR 
hoặc CCS, được xử lý ban đầu để làm ngưng tụ các chất lỏng cùng với việc loại bỏ để 
tạo ra dòng khí. Tiếp đó, dòng khí được nén và được làm lạnh. ít nhất một phần dòng 
này được làm giãn, để tạo ra dòng áp thấp được làm lạnh, và trộn với dòng chất lưu ban 
đầu để tăng cường việc làm lạnh và ngưng tụ các thành phần có thể ngưng tụ được. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị để loại bỏ các thành phần có thể ngưng tụ 
được ra khỏi chất lưu và hệ thống để ngăn chặn việc tạo ra hydrat.  
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(30) 61/268,432      12.06.2009 US 
(71) INTERFACE, INC.   (US) 

2859 Paces Ferry Road, Suite 2000, Atlanta, Georgia 30339, United States of America 
(72) OAKEY, David, D. (GB), MACHELL, Bridget (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thảm gạch và phương pháp sản xuất thảm gạch có màu sắc và 

kết cấu đa dạng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hoa văn của thảm gạch và các kỹ thuật tạo hoa văn của thảm 

gạch mà cung cấp sự đa đạng về màu sắc, kết cấu, và/hoặc các thuộc tính hoa văn khác. 
Theo một số phương án, thuộc tính màu sắc thay đổi dọc theo chiều của cuộn mà thảm 
gạch được cắt ra từ đó. Theo một số phương án, chiều cao lông của sợi thay đổi đọc theo 
chiều của cuộn mà thảm gạch được cắt ra từ đó. Theo một số phương án, các thảm gạch 
bắt chước theo một số khía cạnh dạng bên ngoài của nền bằng gỗ có các thay đổi dạng 
bên ngoài một cách tự nhiên của các chi tiết gỗ.  
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(JP), FUJIMOTO, Yuji (JP), AOKI, Shinichi (JP), SATO, Hiroaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị dự báo nhu cầu và vật ghi chứa chương trình dự báo 

nhu cầu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dự báo nhu cầu bao gồm thiết bị đầu vào (3) được cấu hình 

để đưa vào dữ liệu đầu vào cho việc dự báo nhu cầu ở thời điểm đích dự báo nhu cầu và 
kết quả dự báo về nhu cầu ở thời gian định trước trước thời điểm đích dự báo nhu cầu 
như một phần của dữ liệu đầu vào cho việc dự báo về nhu cầu ở thời điểm đích dự báo 
nhu cầu khi các nhu cầu ở các thời điểm trong ngày được dự báo trong khi dự báo về dữ 
liệu chuỗi thời gian của nhu cầu trong tương lai và bộ xử lý thao tác dự báo nhu cầu (5) 
được cấu hình để tính giá trị dự báo về nhu cầu ở thời điểm đích dự báo nhu cầu sử dụng 
kết quả đầu vào được đưa ra với thiết bị đầu vào được bố trí.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị gài đầu cực 
  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị gài đầu cực để gài đầu cực của dây dẫn với đầu cực vào trong 

hốc tạo trong hộp gài đầu cực, bao gồm: phần giữ hộp để giữ hộp gài đầu cực; phần kẹp 
có kết cấu để kẹp phần đầu của dây dẫn với đầu cực và để nhả kẹp; phần điều khiển dẫn 
tiến/thu lại khi gài có kết cấu để dẫn tiến và thu lại phần kẹp so với hốc. Phần kẹp được 
dẫn tiến về phía hốc để nhờ đó sẽ gài đầu cực của dây dẫn với đầu cực kẹp bởi phần kẹp 
vào trong hốc và, trong trạng thái mà ở đó đầu cực của dây dẫn với đầu cực kẹp bởi phần 
kẹp được gài vào hốc, phần kẹp được thu lại ra khỏi hốc với lực dẫn tiến giới hạn trên 
tương ứng với lực thu lại cần thiết. Khi đó, việc thử nghiệm thu lại đầu cực xem có đạt 
yêu cầu hay không được xác định dựa trên thời gian liên tục của công đoạn thu lại với 
lực dẫn tiến giới hạn trên tương ứng với lực thu lại cần thiết khi phần kẹp được thu lại ra 
khỏi hốc.  
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(11) 29553 
(21) 1-2012-00130 (51) 7 B26D  7/20,  7/26, B26F  1/38, B23Q  

7/62 
(22) 20.01.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/EP2010/000311 20.01.2010 (87) WO2010/145724 23.12.2010 
(30) MI2009U000206     17.06.2009 IT 
(71) ATOM S.P.A.  (IT) 

Via Morosini, 6, I-27029 Vigevano (PV), Italy 
(72) MlRABELLO, Ernesto (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bàn máy để cắt bằng lưỡi các vật liệu chẳng hạn như da, da 

sống và vật liệu tổng hợp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bàn máy (10) để cắt bằng lưỡi các vật liệu, đặc biệt thích hợp để cắt 

da, da sống và các vật liệu tổng hợp để thu được, ví dụ, các bộ phận nửa tinh cấu thành 
các phần của giầy, bao gồm đế tựa (12) với mặt làm việc (14) có cách bố trí hình tứ giác 
trên ít nhất một bộ phận cắt (18) làm việc, được tiến hành bởi một hoặc nhiều cần (16); 
kết cấu tạo thành mặt làm việc (14) nói trên gồm ít nhất một khối đơn chịu lực bằng kim 
loại hoặc vật liệu thích hợp khác bao gồm dầm (24) đỡ cần nói trên.  
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(11) 29554 
(21) 1-2012-00146 (51) 7 B23D  49/10,  61/12, B26B  9/02 
(22) 02.07.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/SE2010/050768 02.07.2010 (87) WO/2011/002411 06.01.2011 
(30) 0950520-7      02.07.2009 SE 
(71) KAPMAN AB  (SE) 

c/o SNA Europe (Industries) AB, S-811 81 Sandviken, Sweden 
(72) SJOHOLM, Henrik (SE) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Lưỡi cưa, dao và cưa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lưỡi cưa (1) có răng (3), ít nhất một trong số các răng (3) được mài 
và các răng đó (3) có ít nhất một lưỡi sắc liên tục (2) chung cho các răng và, trong mặt 
phẳng chính mở rộng của lưỡi cưa và trước khi mài, có hình sin thuần túy hoặc hình sin 
biến đổi. Sáng chế còn đề cập đến dao và cưa.  
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(11) 29555 
(21) 1-2012-00156 (51) 7 F25D  11/00 
(22) 09.07.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/GB2010/051129 09.07.2010 (87) WO2011/007162 20.01.2011 
(30) 0912286.2      15.07.2009 GB 

0916160.5      15.09.2009 GB 
(71) TRUE ENERGY LIMITED  (GB) 

Unit 23, Pendre Enterprise Park, Tywyn Gwynedd LL36 9LW, United Kingdom 
(72) TANSLEY, Ian (GB) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thiết bị làm lạnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị làm lạnh, cụ thể, nhưng không chỉ, ứng dụng để bảo quản 
và vận chuyển vacxin. Thiết bị làm lạnh có bình chất tải (20) bên trong nơi các vật phẩm 
có thể được bố trí để bảo quản điều chỉnh nhiệt độ. Bình chất tải (20) bị chìm trong bình 
(21) chứa nước. Bình có khu vực làm lạnh bao gồm bình chất tải và khoảng bên trên 
chứa nước mà, khi sử dụng, cao hơn bình chất tải. Công cụ làm lạnh, có thể bao gồm bộ 
phận làm lạnh (30) có phần tử làm lạnh (32) hoặc khối nhiệt lạnh có thể làm lạnh nước 
bên trong khoảng bên trên. Tại đó có bộ phận làm lạnh, bộ cấp điện, đặc trưng chạy 
năng lượng mặt trời, có thể làm việc như nguồn điện cho bộ phận làm lạnh. Các phương 
án có thể bao gồm buồng đông lạnh gần với phần tử làm lạnh (32). Ngoài ra, khu vực 
làm lạnh có thể bao gồm ống dẫn bên trong bình chất tải.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
323 

(11) 29556 
(21) 1-2012-00162 (51) 7 H04W  4/02, H04L  29/08 
(22) 22.06.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2010/039478 22.06.2010 (87) WO/2011/005516 13.01.2011 
(30) 61/219,376 22.06.2009 US 

61/236,501 24.08.2009 US 
12/819,815 21.06.2010 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2012 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) EDGE, Stephen W. (US), BURROUGHS, Kirk Allan (US), SUBRAMANIAN, 
Ramachandran (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị thu nhận dịch vụ định vị 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kỹ thuật truyền thông báo cho dịch vụ định vị (LCS: Location 
Service). Thực thể quản lý di động (MME: Mobility Management Entity) có thể có một 
phiên định vị với trung tâm định vị thuê bao di động phục vụ cải tiến (E-SMLC: Evolved 
Serving Mobile Location Center) để cung cấp dịch vụ định vị đối với thiết bị người dùng 
(UE: User Equipment). Thiết bị UE có thể trao đổi thông báo liên quan đến dịch vụ LCS 
với trung tâm E-SMLC để thu nhận địch vụ định vị. Theo một khía cạnh của sáng chế, 
thông báo liên quan đến địch vụ LCS trao đổi giữa thiết bị UE và trung tâm E-SMLC có 
thể được gói trong thông báo tầng không truy nhập (NAS: Non-Access Stratum) và được 
vận chuyển qua thực thể MME và trạm cơ sở. Theo khía cạnh khác của sáng chế, số 
nhận dạng (ID) định tuyến có thể được dùng để liên hệ các thông báo trao đổi giữa thiết 
bị UE và thực thể MME với phiên định vị giữa thực thể MME và trung tâm E-SMLC đối 
với thiết bị UE. Mỗi thông báo NAS trao đổi giữa thực thể MME và thiết bị UE có thể 
chứa ID định tuyến, ID định tuyến này có thể cho phép thực thể MME liên hệ mỗi thông 
báo NAS từ thiết bị UE với phiên định vị giữa thực thể MME và trung tâm E-SMLC.  
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(11) 29557 
(21) 1-2012-00177 (51) 7 H04J  99/00,  1/00, H04W  16/28, 

H04B  7/04, H04J  11/00, H04W  
72/04 

(22) 08.07.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/004459      08.07.2010 (87) WO2011/010433 27.01.2011 
(30) 2009-173369      24.07.2009 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) KISHIGAMI, Takaaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông vô tuyến và phương pháp truyền thông 

vô tuyến 
  (57)     Độ chênh lệch của các chất lượng thu giữa các dòng không gian tới các thiết bị đầu cuối 

được làm giảm trong việc truyền MIMO đa người dùng. Thiết bị truyền thông vô tuyến 
theo sáng chế là thiết bị truyền thông vô tuyến để thực hiện việc phát ghép kênh không 
gian tới các thiết bị đầu cuối, mà bao gồm bộ thiết lập vùng dữ liệu bổ sung mà cấp, như 
là vùng dữ liệu bổ sung, một phần của vùng cấp tài nguyên mà không có dữ liệu được 
đánh địa chỉ tới mỗi thiết bị đầu cuối trong số các thiết bị đầu cuối được cấp tới đó trong 
số các vùng cấp tài nguyên để phát ghép kênh không gian mà nó được cấp tới mỗi thiết 
bị đầu cuối trong số các thiết bị đầu cuối, bộ tạo dữ liệu bổ sung mà tạo ra dữ liệu bổ 
sung tương ứng với vùng dữ liệu bổ sung được cấp bởi bộ thiết lập vùng dữ liệu bổ sung, 
và bộ phát mà truyền dữ liệu mà được đánh địa chỉ tới mỗi thiết bị đầu cuối trong số các 
thiết bị đầu cuối và dữ liệu bổ sung.  
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(11) 29558 
(21) 1-2012-00178 (51) 7 H04W  8/20,  60/04,  84/10 
(22) 22.06.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/060563      22.06.2010 (87) WO2010/150785 29.12.2010 
(30) 2009-152002      26.06.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.01.2012 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522, Japan 
(72) ARAMOTO Masafumi (JP), NAOE Hirokazu  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trạm di động, thiết bị quản lý vị trí, hệ thống truyền thông di 

động và phương pháp truyền thông 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông bao gồm bộ nhớ thuê bao để lưu trữ ký hiệu 

nhận dạng nhóm để nhận dạng trạm cơ sở gia đình (60) và dịch vụ có sẵn cho UE (70) 
như thông tin thuê bao, tương ứng với ký hiệu nhận dạng bộ đầu cuối di động để nhận 
dạng UE (70), bộ thu yêu cầu cập nhật thông tin vị trí để thu yêu cầu cập nhật thông tin 
vị trí của UE (70) từ MMF (40); và bộ truyền đáp ứng thông tin vị trí để tách dịch vụ có 
sẵn tương ứng với bộ đầu cuối di động được bao gồm trong yêu cầu cập nhật thông tin vị 
trí, từ bộ nhớ thuê bao và truyền đáp ứng cập nhật thông tin vị trí có dịch vụ được tách 
đến MME (40). Với cấu tạo này, có thể tạo ra hệ thống truyền thông di động hoặc hệ 
thống tương tự trong đó, đối với nhiều dịch vụ được tạo thông qua chức năng truy cập IP 
cục bộ của trạm cơ sở gia đình, chủ sở hữu trạm cơ sở gia đình hoặc người thao tác 
mạng di động có thể chỉ rõ quyền truy cập chỉ định quyền truy cập cho mỗi trong số các 
dịch vụ, và việc chuyển tiếp dữ liệu truyền thông và lựa chọn đường dẫn truyền thông có 
thể được thực hiện xong dựa trên quyền truy cập được chỉ định.  
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(11) 29559 
(21) 1-2012-00192 (51) 7 C07D  413/04, A61K  35/00,  

31/5377 
(62) 1-2011-00996   
(22) 15.09.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/US2009/056918 15.09.2009 (87) WO2010/033481 25.03.2010 
(30) 61/097,580 17.09.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.04.2011 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) BAJWA, Joginder Singh (US), DE LA CRUZ, Marilyn  (US), DODD, Stephanie Kay  

(US), WAYKOLE, Liladhar Murlidhar (US), WU, Raeann (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Muối mono sulfat của N-[6-(cis-2,6-dimetylmorpholin-4-

yl)pyridin-3-yl]-2-metyl-4'-(triflometoxy) [1,1'-biphenyl]-3-
carboxamit và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến muối mono sulfat của N-[6-(cis-2,6-dimetylmorpholin-4-
yl)pyriđin-3- yl] 2-metyl-4'-(triflometoxy)[1,1'-biphenyl]-3-carboxamit và dược phẩm 
chứa chúng.  
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(11) 29560 
(21) 1-2012-00193 (51) 7 E02D  7/20 
(22) 19.01.2012 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.01.2012 
(75) Võ Thanh Minh  (VN) 

19B ngõ 2, phố Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(54) Thiết bị và quy trình thi công cọc tổ hợp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị thi công cọc tổ hợp bao gồm ít nhất một ống vách, khung 
kẹp có cơ cấu kẹp để liên kết với ống vách đã được hạ xuống nền đất, giá ép được liên 
kết với khung kẹp, các xi lanh ép có một đầu liên kết với phần đế của giá ép, một đầu 
liên kết với má kẹp, má kẹp dùng để kẹp chặt vật liệu, để ép ít nhất một vật liệu đi xuyên 
qua trong lòng của ống vách bằng cách sử dụng ma sát giữa ống vách đã được hạ xuống 
nền đất với nền đất làm đối trọng, các bộ phận của thiết bị được tạo kết cấu để lực ép lên 
vật liệu, tạo ra bởi các xi lanh ép truyền đến vật liệu đến ống vách và được cân bằng bởi 
ma sát giữa ống vách và nền đất. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp thi công cọc tổ hợp.  
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(11) 29561 
(21) 1-2012-00195 (51) 7 F02D  19/02,  41/40, F02M  51/06 
(22) 30.06.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/AU2010/000828 30.06.2010 (87) WO/2011/000043 06.01.2011 
(30) 20093046      30.06.2009 AU 
(71) ORBITAL AUSTRALIA PTY LTD  (AU) 

4 Whipple Street, Balcatta, Western Australia 6021, Australia 
(72) WOOLFORD, Richard Albert George (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống phun nhiên liệu khí trực tiếp cho động cơ và phương 

pháp điều khiển hệ thống phun nhiên liệu này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống phun nhiên liệu khí trực tiếp (10) dùng cho động cơ đốt trong 

có pit tông tịnh tiến của xe. Hệ thống nhiên liệu (10) bao gồm bình nhiên liệu (13) dùng 
để tiếp nhận nhiên liệu khí mà thường là LPG, mặc dù các nhiên liệu khí khác có thể 
được sử dụng. Nhiên liệu khí được phun trực tiếp vào trong buồng đốt của động cơ bởi 
đầu phun nhiên liệu (20) được chế tạo cho dòng tốc độ âm thanh. Hoạt động của đầu 
phun nhiên liệu (20) được điều khiển bởi thiết bị điều khiển điện tử (ECU). ECU điều 
khiển các thông số hoạt động của đầu phun nhiên liệu (20), cụ thể là khoảng thời gian 
mở của đầu phun, cũng như các điểm trong chu kỳ hoạt động động cơ ở đó đầu phun 
(20) được mở và đóng. ECU tiếp nhận các tín hiệu đầu vào từ các bộ cảm biến khác 
nhau cung cấp thông tin liên quan tới các điều kiện hoạt động của động cơ và yêu cầu 
của người điều khiển. ECU xác định áp suất chênh lệch ngang qua đầu phun nhiên liệu 
(20) để xác định trường hợp trạng thái tương ứng với dòng dưới tốc độ âm thanh qua đó, 
và kích hoạt đầu phun nhiên liệu theo hàm số của áp suất chênh lệch trong trường hợp 
thái dòng dưới tốc độ âm thanh để bù cho trạng thái dòng dưới tốc độ âm thanh.  
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(71) AIC BLAB COMPANY  (US) 

100 West Liberty Street, Reno, Nevada 89501, USA 
(72) LEV, Frank (CA), RABINOVICH, Leonid (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cụm lắp ráp lưỡng cực, bộ acquy chì-axit lưỡng cực có cụm 

lắp ráp lưỡng cực và phương pháp chế tạo cụm lắp ráp lưỡng 
cực 

  (57)    Sáng chế đề cập tới cụm lắp ráp lưỡng cực, bộ acquy chì-axit lưỡng cực có cụm lắp ráp 
lưỡng cực và phương pháp chế tạo cụm lắp ráp lưỡng cực. Bộ acquy chì-axit lưỡng cực 
có cụm lắp ráp lưỡng cực với cực thu dòng điện đơn khối hoặc kết hợp tiếp xúc với chất 
hoạt động dương (PAM). Các cực thu dòng điện có nền được làm bằng chì nguyên chất 
và lưới được làm bằng một hợp kim chì, trong đó mặt phân cách giữa lưới và nền được 
tạo ra bằng quá trình tạo hình mạ điện và/hoặc hàn điện trở. Các bộ acquy được tạo ra là 
các bộ acquy có chu kỳ phóng điện sâu và có tỷ số thấp giữa diện tích bề mặt của lưới và 
trọng lượng của PAM.  
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(22) 13.07.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/IB2010/001726    13.07.2010 (87) WO2011/010199 27.01.2011 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.01.2012 
(71) NISSAN MOTOR CO., LTD.  (JP) 

2 Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0023, Japan 
(72) KOMIYA, Satoshi (JP), SUGIMOTO, Kazuhito (JP), KONDOU, Hirofumi (JP), 

MORINAKA, Yuichi  (JP), KOYAHATA, Tomohiro  (JP), INOUE, Masato  (JP), 
KOIZUMI, Kenichiro  (JP), TAKAGI, Hitoshi  (JP), ISHIHARA, Yuji  (JP), 
NAKAJIMA, Kazuaki  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kết cấu điều chỉnh luồng không khí ở lớp ngoài sườn xe ô tô 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu điều chỉnh luồng không khí ở lớp ngoài sườn xe ô tô, kết 
cấu điều chỉnh này bao gồm thân xe và gương chiếu hậu (9). Thân xe gồm bề mặt bao 
ngoài có bộ làm lệch luồng không khí (11). Gương chiếu hậu (9) được lắp vào thân xe 
để quan sát được theo hướng chéo về phía sau từ ghế người lái xe. Bộ làm lệch luồng 
không khí (11) có bề mặt dẫn hướng luồng không khí hướng xuống dưới (11c) được bố 
trí trong vùng thân xe của bề mặt bao ngoài của thân xe mà luồng không khí di chuyển 
hướng tới gương chiếu hậu (9) di chuyển dọc theo. Bề mặt dẫn hướng luồng không khí 
hướng xuống dưới kéo dài theo hướng thổi của luồng không khí liên quan tới gương 
chiếu hậu (9) để làm chệch hướng luồng không khí xuống bên dưới gương chiếu hậu (9).  
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(72) KOMIYA, Satoshi (JP), SUGIMOTO, Kazuhito (JP), KONDOU, Hirofumi (JP), 

MORINAKA, Yuichi (JP), KOYAHATA, Tomohiro  (JP), INOUE, Masato  (JP), 
KOIZUMI, Kenichiro  (JP), TAKAGI, Hitoshi (JP), ISHIHARA, Yuji (JP), 
NAKAJIMA, Kazuaki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kết cấu điều chỉnh luồng không khí ở lớp ngoài sườn xe ô tô 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu điều chỉnh luồng không khí ở lớp ngoài sườn xe ô tô, kết 
cấu điều chỉnh này bao gồm thân xe và gương chiếu hậu (9). Thân xe gồm bề mặt bao 
ngoài có bộ làm lệch luồng không khí (11). Gương chiếu hậu (9) được lắp vào thân xe 
để quan sát được theo hướng chéo về phía sau từ ghế người lái xe. Bộ làm lệch luồng 
không khí (11) có bề mặt dẫn hướng luồng không khí theo chiều dọc hướng vào trong 
(11b) được bố trí trong vùng thân xe của bề mặt bao ngoài của thân xe mà luồng không 
khí di chuyển hướng tới gương chiếu hậu (9) di chuyển dọc theo. Bề mặt dẫn hướng 
luồng không khí theo chiều dọc hướng vào trong (11b) kéo dài theo hướng thổi của 
luồng không khí liên quan tới gương chiếu hậu (9) để làm chệch hướng luồng không khí 
di chuyển về phía trong gương chiếu hậu (9) liên quan tới hướng chiều rộng của xe.  
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(72) HORINO, Hirofumi (JP), KOBAYASHI, Takehiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phát hiện lỗi kết nối 

  (57)     Các điện áp của các dây pha tương ứng (L1, L2, L3) của nguồn điện xoay chiều (1) loại 
ba pha bốn dây được chỉnh lưu bởi mạch chỉnh lưu toàn sóng (11), và việc điện áp đầu ra 
của mạch chỉnh lưu toàn sóng (11) có lớn trị số định trước hay không được xác định. 
Nếu kết quả xác định được liên tục biểu thị sự lớn hơn trị số định trước trong khoảng 
thời gian hằng số, thì kết nối với nguồn điện xoay chiều (1) loại ba pha bốn dây được 
xác định không phải là lỗi. Nếu kết quả xác định được không liên tục thể hiện sự lớn hơn 
trị số định trước trong khoảng thời gian hằng số, thì kết nối với nguồn điện xoay chiều 
(1) loại ba pha bốn dây được xác định là lỗi.  
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(71) YAMAGUCHI UNIVERSITY  (JP) 

1677-1 Yoshida, Yamaguchi-shi, Yamaguchi 753-8511, JAPAN 
(72) Kimitoshi FUKUNAGA (JP), Yurie YABUUCHI  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Mỡ và dầu nguyên liệu thô để sản xuất alkyl este của axit 

béo cao, và quy trình sản xuất alkyl este của axit béo cao 
  (57)    Sáng chế đề cập tới quy trình để thu được alkyl este của axit béo cao bằng cách cho 

glyxerit của mỡ và dầu phản ứng este hóa với rượu béo thấp hóa trị một, để thu được 
nhiên liệu thay thế dầu điezel có thể dùng làm nhiên liệu cho động cơ điezel và tương tự, 
và đặc biệt, quy trình này có mục đích là loại bỏ một cách có hiệu quả các axit béo dạng 
tự do có trong mỡ và dầu. Trước khi mỡ và dầu nguyên liệu thô được cấp cho phản ứng 
este hóa, mỡ và dầu nguyên liệu thô được tiền xử lý bằng rượu béo thấp hóa trị một có 
sử dụng kim loại kiềm hyđrosulfat làm chất xúc tác, các axit béo tự do bị este hóa, và 
sau đó, chất tổng hợp ra được cấp cho phản ứng chuyển hóa este.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống sản xuất dây thép dùng để gia cố mép 

lốp xe 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống sản xuất dây thép dùng để gia cố mép lốp 

xe bao gồm bước/thiết bị cạo gỉ (12) để loại bỏ oxit trên bề mặt của dây thép (W), 
bước/thiết bị bôi chất lỏng lên bề mặt của dây thép (13) để bôi chất lỏng lên bề mặt dây 
thép (W), bước/thiết bị kéo giãn các dây thép (16) để thực hiện việc làm giảm tiết diện 
của dây thép (W), và bước/thiết bị tạo lớp oxit màu xanh (17) để tạo lớp oxit màu xanh 
cho dây thép (W) được làm tăng nhiệt độ nhờ hoạt động làm giảm tiết diện ở nhiệt độ 
nằm trong khoảng từ 350oC đến 480oC. Do đó, dây thép (W) được làm tăng nhiệt độ nhờ 
hoạt động kéo dãn được tạo lớp oxit màu xanh mà không được làm mát để tận dụng 
nhiệt lượng lưu lại trong đó sao cho phương pháp và thiết bị này có độ tổn thất năng 
lượng rất thấp.  
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(21) 1-2012-00224 (51) 7 A61L  27/20,  27/38, A61K  35/14 
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(72) CALLEGARO, Lanfranco (IT), ZANELLATO, Anna Maria (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp sinh học và dược phẩm chứa hỗn hợp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp sinh học và dược phẩm chứa hỗn hợp này. Hỗn hợp sinh 
học theo sáng chế ở dạng lỏng, nhớt, phù hợp để điều trị bệnh viêm xương khớp, tổn 
thương dây chằng (đặc biệt là tổn thương gân và sụn) và có thể dùng trong khớp, trong 
da hoặc dùng tại chỗ mà không làm thay đổi đặc tính của tế bào gốc trung mô và tiểu 
cầu chứa trong đó.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống và phương pháp quản lý chất thải hợp nhất để tạo ra 

năng lượng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống (1) và phương pháp quản lý chất thải hợp nhất, bao gồm 

việc sử dụng nguồn chất thải dễ cháy (2), thiết bị tách (3) để tách chất thải dễ cháy ra 
khỏi chất có thể tái chế được, thiết bị sấy không dùng không khí (4) để sấy chất thải dễ 
cháy để tạo ra nguyên liệu nhiệt phân, và thiết bị nhiệt phân (5) để nhiệt phân nguyên 
liệu nhiệt phân để tạo ra than và khí nhiệt phân. Sáng chế cũng đề cập đến hệ thống và 
phương pháp tạo ra năng lượng bao gồm hệ thống hoặc phương pháp quản lý chất thải 
nêu trên, trong đó còn bao gồm việc sử dụng thiết bị oxy hóa (7) để oxy hóa ở nhiệt độ 
cao khí tổng hợp được tạo ra từ nguyên liệu nhiệt phân nhằm tạo ra nhiệt để tạo ra năng 
lượng.  
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PEDERSEN, Steven, Wayne (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Axit trans-4-[[(5S)-5-[[[3,5-bis(triflometyl)phenyl]metyl] (2-

metyl-2H-tetrazol-5-yl)amino]-2,3,4,5-tetrahydro-7,9-dimetyl-
1H-1-benzazepin-1-yl]metyl]-xyclohexancarboxylic 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức : 
 

  
 
tức là axit trans-4-[[(5S)-5-[[[3,5-bis(triflometyl)phenyl]metyl] (2-metyl-2H-tetrazol- 5-
yl)amino]-2,3,4,5-tetrahy®ro-7,9-dimetyl-1H-1-benzazepin-1-yl]metyl]- 
xyclohexancarboxylic, dưới dạng axit tự do hoặc muối dược dụng của nó, hydrat, và 
hydrat ở dạng tinh thể; chế phẩm và dược phẩm chứa hợp chất này và phương pháp điều 
chế hợp chất này.  
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HORIUCHI (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị đầu cuối và phương pháp điều khiển phát lại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối và phương pháp điều khiển phát lại mà nhờ đó, khi 
áp dụng sự truyền thông tập hợp sóng mang bằng cách sử dụng một số lượng các băng 
tần thành phần đường xuống, chất lượng của dữ liệu đường xuống được truyền bởi mỗi 
băng tần thành phần đường xuống có thể được duy trì, trong khi hạn chế được sư gia 
tăng chi phí của thông tin điều khiển gán đường xuống. Trong thiết bị đầu cuối (200), 
khối điều khiển (208) thực hiện điều khiển truyền một tín hiệu phản hồi trên cơ sở của 
mô hình thu thành công/thất bại dữ liệu đường xuống được thu bởi một băng tần thành 
phần đường xuống có trong một nhóm băng tần thành phần được thiết lập tại chính thiết 
bị đầu cuối. Khối điều khiển (208) làm cho các điểm pha khác nhau của tín hiệu phản 
hồi phù hợp với số lượng dữ liệu đường xuống đã thu được, cụ thể là số lượng ACK,  
trong mô hình thu thành công/thất bại, và làm cho các điểm pha của tín hiệu phản hồi 
giữa các mô hình thu thành công/thất bại giống nhau khi có một số mô hình thu thành 
công/thất bại không có cùng một số ACK 
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(11) 29572 
(21) 1-2012-00236 (51) 7 B65G  15/60 
(22) 07.05.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/CH2010/000124 07.05.2010 (87) WO2010/148523 29.12.2010 
(30) 993/09      25.06.2009 CH 
(71) WRH WALTER REIST HOLDING AG  (CH) 

Arenenbergstrasse 6, CH-8272 Ermatingen, Switzerland 
(72) REIST, Walter  (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống băng tải, giá đỡ và cụm con lăn dùng cho hệ thống 

băng tải này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống băng tải, giá đỡ và cụm con lăn dùng cho hệ thống băng 

tải. Trong đó, phương tiện vận chuyển (2) của hệ thống băng tải này có dạng dài và 
phẳng, như băng tải đai hoặc băng tải xích, để vận chuyển hàng hóa dạng tấm (10) hoặc 
hàng hóa có kích thước. Cụm con lăn (5) bao gồm nhiều con lăn (3) được bố trí giữa 
phương tiện vận chuyển (2) và thân đỡ (7). Phương tiện vận chuyển (2) di chuyển so với 
cụm con lăn (5), trong đó các con lăn (3) lăn trên phương tiện vận chuyển (2) và trên 
thân đỡ (7), và các con lăn (3) nằm tách rời và được nối với nhau nhờ thân nối dẻo (4).  
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(11) 29573 
(21) 1-2012-00246 (51) 7 A47K  7/00, B65D  83/08 
(22) 31.03.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/002390   31.03.2010 (87) WO/2011/001574 06.01.2011 
(30) 2009-158761 03.07.2009 JP 

2010-067314 24.03.2010 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, JAPAN 
(72) BANDO, Takeshi  (JP), UEDA, Takahiro (JP), HIRAMATSU, lkue  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Gói khăn giấy lụa ướt, phương pháp sản xuất gói khăn giấy lụa 

ướt và thiết bị sản xuất gói khăn giấy lụa ướt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đến gói khăn giấy lựa ướt cho phép lấy khăn giấy lụa ướt được xếp 

trong thân gói ra một cách dễ dàng. Gói khăn giấy lụa ướt (1) bao gồm : thân gói (10) có 
lỗ mở (11); và nhiều chiếc khăn giấy lụa ướt (20) được xếp trong thân gói (10) ở trạng 
thái là từng chiếc được gấp riêng và được xếp chồng mà không được gấp vào nhau, mà 
trong đó mỗi chiếc trong nhiều chiếc khăn giấy lụa ướt bao gồm: đường gấp thứ nhất 
(41) song song với mép cạnh thứ nhất (21); đường gấp thứ hai (42) song song với đường 
gấp thứ nhất (41); và phần gấp ngược lại (23) được tạo ra bằng cách gấp khăn giấy lụa 
ướt (20) trên đường gấp thứ nhất (41) và đường gấp thứ hai (42), mà trong đó phần gấp 
ngược lại (23) là hướng về phía lỗ mở (11) và một phần của phần gấp ngược lại (23) 
được bố trí để có thể lộ ra thông qua lỗ mở (11).  
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(21) 1-2012-00250 (51) 7 H04L  12/44, H04B  10/20 
(22) 12.04.2011 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2011/059054     12.04.2011 (87) WO2011/129318 20.10.2011 
(30) 2010-092120     13.04.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.01.2012 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan 
(72) MUKAI, Hiroaki (JP), TANAKA, Masaki (JP), ITO, Daisuke  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền thông, thiết bị đầu cuối đường truyền quang 

phía trạm, thiết bị đầu cuối đường truyền quang phía người sử 
dụng, thiết bị điều khiển, và phương pháp truyền thông 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông quang mà kết nối các thiết bị đầu cuối đường 
truyền quang phía người sử dụng (10-1 đến 10-n)(dưới đây gọi là các ONU) tới thiết bị 
đầu cuối đường truyền quang phía trạn (1) (dưới đây là gọi là OLT) nhờ sử dụng sợi 
quang dùng chung (40), trong đó ONU (10-1) như là ít nhất một phần của các ONU bao 
gồm bộ thu truyền (14) có chức năng tiết kiệm điện để hoãn bộ truyền (141) trong khi 
cấp điện năng tới bộ thu (142) và thiết bị điều khiển (11) mà truyền thông tin phù hợp 
của chức năng tiết kiệm điện tới OLT thông qua bộ thu truyền và OLT (1) bao gồm thiết 
bị điều khiển (2) mà tạo ra thông tin cho phép truyền của truyền thông đường lên dựa 
trên thông tin phù hợp của chức năng tiết kiệm điện và bộ thu truyền (5) mà thu thông 
tin phù hợp của chức năng tiết kiệm điện và truyền thông tin cho phép truyền tới ONU.  
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(11) 29575 
(21) 1-2012-00268 (51) 7 B62D  21/15,  43/10 
(22) 06.07.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/IB2010/001657     06.07.2010 (87) WO2011/004240 13.01.2011 
(30) 2009-159874     06.07.2009 JP 

2010-054609     11.03.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.02.2012 
(71) NISSAN MOTOR CO., LTD.  (JP) 

2 Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0023, Japan 
(72) SAKITA, Atsushi (JP), MISHIMA, Takeshi (JP), WATANABE, Masaya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu lắp đặt bánh xe dự phòng và phương pháp tách bánh xe 

dự phòng của phương tiện vận tải 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu lắp đặt bánh xe dự phòng, trong đó chiều rộng vành (w1) 

giữa các vòng vành trong và ngoài (17a, 18a) của vành bánh xe dự phòng (11) về cơ bản 
là bằng toàn bộ độ cao (h1) thực của thân bánh (12) ở vị trí về cơ bản nằm ngang. Các 
vòng vành trong và ngoài (17a, 18a) lần lượt được bố trí trên các phần tang trong và 
ngoài (17, 18), nối với nhau tại mối nối (19). Mối nối được bố trí liền kề với vị trí của bề 
mặt trên của chi tiết nằm ngang phía sau (6) theo chiều thẳng đứng của phương tiện vận 
tải. Chi tiết giữ vành (20) nhô ra khỏi mặt sau (6a) của chi tiết nằm ngang phía sau về 
phía khu vực lắp đặt bánh xe dự phòng (9) với đầu nhọn (20a) của nó đối diện phần tang 
trong (17). Khi vành bánh xe dự phòng (11) được tạo rãnh tại mối nối (19) bởi chi tiết 
nằm ngang phía sau (6), phần tang trong (17) dễ dàng bị ép bởi chi tiết giữ vành (20).  
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(11) 29576 
(21) 1-2012-00280 (51) 7 H04L  29/06 
(22) 06.07.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/KR2010/004376 06.07.2010 (87) WO2011/005000 13.01.2011 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.02.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 Republic of 
Korea 

(72) Anil AGIWAL (IN), Young-Bin CHANG (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã gói dữ liệu tầng 

điều khiển truy nhập phương tiện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống mã hoá và giải mã các đơn vị dữ liệu giao 

thức (PDU: Protocol Data Unit) tầng điều khiển truy nhập phương tiện (MAC: Medium 
Access Control) trong gói dữ liệu tầng MAC. Phương pháp này bao gồm bước thu nhận 
từ tầng vật lý (PHY: PHYsical) yêu cầu truyền gói dữ liệu tầng MAC, trong đó gói dữ 
liệu tầng MAC được truyền trong số byte định trước được xác định ở tầng PHY, và nạp 
vào phần chưa nạp thông tin trong gói dữ liệu tầng MAC ít nhất một mẫu cố định trong 
tập hợp mẫu định trước khi số byte chưa nạp thông tin bằng hoặc lớn hơn 1. Phần chưa 
nạp thông tin bao gồm toàn bộ các byte chưa được nạp thông tin trong gói dữ liệu tầng 
MAC. Sau đó, phần chưa nạp thông tin trong gói dữ liệu tầng MAC được nạp tập hợp 
mẫu định trước khi số byte định trước lớn hơn kích thước cộng dồn của các đơn vị MAC 
PDU có sẵn đã sắp xếp trong gói dữ liệu tầng MAC.  
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(21) 1-2012-00290 (51) 7 G10L  21/04,  19/00,  11/00,  19/02 
(22) 06.06.2011 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2011/003168   06.06.2011 (87) WO2011/155170 15.12.2011 
(30) 2010-132205      09.06.2010 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
(72) lSHIKAWA, Tomokazu (JP), NORIMATSU, Takeshi  (JP), ZHOU, Huan  (SG), 

CHONG, Kok Seng (MY), ZHONG, Haishan (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp mở rộng dải tần, thiết bị mở rộng dải tần, mạch 

tích hợp và thiết bị giải mã auđio 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mở rộng dải tần với mục đích làm giảm lượng tính 

toán khi mở rộng dải tần và làm giảm sự giảm chất lượng của dải tần sẽ được mở rộng. 
Theo phương pháp mở rộng dải tần của sáng chế: tín hiệu dải tần thấp được biến đổi 
trong miền QMF để tạo phổ QMF tần số thấp thứ nhất (S11) ; các tín hiệu được dịch độ 
cao âm thanh được tạo ra bằng cách áp dụng các hệ số dịch độ cao âm thanh khác nhau 
đối với tín hiệu dải tần thấp (S12), phổ QMF tần số cao được tạo ra bằng cách giãn thời 
gian các tín hiệu được dịch độ cao âm thanh trong miền QMF (S13); phổ QMF tần số 
cao được biến đổi (S14); và phổ QMF tần số cao đã được biến đổi được kết hợp với phổ 
QMF tần số thấp thứ nhất (S15).  
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(71) DREDGING INTERNATIONAL N.V.  (BE) 

Scheldedijk 30, B2070 Zwijndrecht, Belgium 
(72) TACK Bruno  (BE), CLAESSENS Stijn (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu cắt dùng để nạo vét đất và tàu hút có đầu cắt này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đầu cắt dùng để nạo vét đất dưới mặt nước, đầu cắt này thích hợp 
để gắn quay được quanh trục tâm vào thang của tàu hút có đầu cắt và để chuyển động 
được qua đất cùng với nó theo chuyển động nạo vét theo phương nằm ngang, đầu cắt 
này bao gồm vành đế, mayơ bố trí ở khoảng cách theo chiều của trục tâm so với vành 
đế, và các đòn đỡ kéo dài từ vành đế đến mayơ, trong đó khe hở thông được bố trí giữa 
các đòn đỡ và trong đó các dụng cụ cắt đối xứng theo trục ít nhất là ở đầu ngoài tự do 
của chúng. Đầu cắt theo sáng chế có năng xuất tăng, cụ thể là đối với đất có cường độ 
chịu nén không giới hạn (UCS - Unconfmed Compressive Strength) ít nhất là vào 
khoảng 50 Mpa.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Tấm lát trên để xây dựng sàn 

  (57)    Sáng chế đề xuất tấm lát trên để xây dựng sàn, được sản xuất từ các phần môđun mà bao 
gồm khối (1) làm từ polystyren giãn nở được, có các cạnh có các mộng (8) và các rãnh 
(7) tương hỗ, trong đó khối (1) này có rãnh dọc (2) có một lượng chất kết dính xi măng 
(5) và kết cấu lưới mắt cáo (6) được gắn vào chất kết dính xi măng này, trong khi đó, 
ngang qua khối (1), ở các vị trí xen kẽ, có các rãnh sâu (3) và các rãnh nông (4).  
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(JP), TSUJl, Hideyuki  (JP), KOHNO, Tatsuoki  (JP), YAMADA, Arisa  (JP), 
ASHIKAGA, Nobuyuki  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất hấp thụ dầu và phương pháp sản xuất chất hấp thụ dầu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất hấp thụ dầu để phục hồi dầu từ nước và phương pháp sản xuất 
chất hấp thụ dầu. Hạt hấp thụ dầu bao gồm các hạt vô cơ, và polyme được tạo ra trên các 
bề mặt hoặc giữa các hạt vô cơ, trong đó tỷ lệ hàm lượng của các hạt vô cơ là 50% khối 
lượng hoặc nhiều hơn và 97% khối lượng hoặc ít hơn liên quan đến các hạt vô cơ và 
polyme, và điện tích của các hạt vô cơ là 30% hoặc nhiều hơn và 60% hoặc ít hơn liên 
quan đến mặt cắt của các hạt vô cơ và polyme. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất hạt hấp thụ dầu bao gồm bước trộn các hạt vô cơ, polyme, và 
dung môi để điều chế dung dịch huyền phù, và bước phun nung dịch huyền phù ở môi 
trường có nhiệt độ cao hơn khoảng ít nhất 30oC so với điểm sôi của dung môi.  
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Avenue NestlÐ 55, CH-1800 Vevey, Switzerland 
(72) DEMAUREX, Gilles (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chuỗi các bao chứa, phương pháp sản xuất, bảo quản và trưng 

bày chuỗi các bao chứa, cơ cấu treo để bảo quản và/hoặc 
trưng bày chuỗi các bao chứa, và bộ sản phẩm bao gồm cơ cấu 
treo và chuỗi các bao chứa 

  (57)    Sáng chế đề cập tới chuỗi các bao chứa, phương pháp sản xuất, bảo quản và trưng bày 
chuỗi các bao chứa, cơ cấu treo để bảo quản và/hoặc trưng bày chuỗi các bao chứa, và 
bộ sản phẩm bao gổm cơ cấu treo và chuỗi các bao chứa. Theo sáng chế, phương pháp 
sản xuất bao chứa mềm dẻo kín hình tam giác chứa sản phẩm bao gồm các công đoạn: 
gấp ít nhất một tấm mềm dẻo để tạo ra khoảng trống bên trong hình tam giác, nạp sản 
phẩm chứa vào khoảng trống bên trong hình tam giác, hàn ít nhất một tấm được gấp dọc 
theo các đường hàn để giữ sản phẩm trong khoảng trống bên trong, và làm kín bao chứa 
mềm dẻo kín.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.02.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN 
(72) Teppei MATSUZAKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Đèn pha dùng cho xe 

  (57)    Sáng chế đề xuất đèn pha dùng cho xe, cho phép giảm số lượng các bộ phận và chi phí 
sản xuất nhằm thay đổi tối đa hướng chiếu sáng để tạo ra đèn pha dùng cho xe. Để đạt 
được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất việc sử dụng bóng đèn thuộc dạng có hai dây 
tóc để làm bóng đèn (33) vốn là nguồn chiếu sáng bao gồm dây tóc trước (48) và dây tóc 
sau (49), là hai nguồn phát sáng, trong đó tấm chắn ánh sáng bên dưới (54) được bố trí 
bên dưới dây tóc trước (48), gương phản xạ thứ nhất (43) được tạo ra để phản xạ ánh 
sáng của dây tóc trước (48) và hướng nó về phía thấu kính chiếu sáng (30) được bố trí 
trên phần sau của bóng đèn (33), và gương phản xạ thứ hai (44) được tạo ra để phản xạ 
ánh sáng của dây tóc sau (49) và hướng ánh sáng về phía trước mà không đi qua thấu 
kính chiếu sáng (30) được bố trí bên dưới gương phản xạ thứ nhất (43).  
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN 
(72) Koshoku SAI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Đĩa chặn tang sang số 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất đĩa chặn tang sang số đảm bảo được độ bền đủ lớn 
đồng thời giảm được chi phí sản xuất.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất đĩa chặn tang sang số (60) bao 
gồm phần dạng đĩa (61) và các phần chốt chặn (62) được bố trí theo cách nhô ra từ bề 
mặt ở một phía bên của phần dạng đĩa (61) và gài khớp với các vấu (55c, 55d) của cần 
sang số (55), trong đó phần chốt chặn (62) có dạng cột, trong đó phần hình trụ và phần 
gia cường kéo dài (62b) được tạo ra liền khối, hình dạng mặt cắt ngang của phần chốt 
chặn (62) là hình móng ngựa bao gồm phần cung tròn (62c), các phần thẳng kéo dài 
(62f, 62g) và phần đường thẳng theo chu vi trong (62h), và phần dạng đĩa (61) và các phần 
chốt chặn (62) được chế tạo bằng cách đúc ép sơ bộ bột kim loại và sau đó thiêu kết.  
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(71) DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.  (JP) 
1-1, Ichigaya-Kaga-Cho 1-Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo-To, Japan 

(72) AKITOMO SEKINE (JP), KAZUYA HlROSE (JP), MIE OOTA (JP), YUKO 
TAKATA (JP) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chai nhựa 

  (57)   Chai nhựa (10) bao gồm phần miệng (11), thân (12), và đáy (20). Đáy (20) bao gồm 
phần giữa (24) và phần chân (21), mỗi chân bố trí xung quanh phần giữa (24) và nhô 
xuống dưới . ở mỗi chân (21), một đến sáu rãnh (23) kéo dài theo chiều hướng kính của 
đáy (20) và lõm vào trong, nhờ đó tăng cường độ bền của chân (21).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy điều hòa không khí loại treo tường 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy điều hòa không khí loại treo tường cho phép lắp và tháo quạt 
gió mà không phụ thuộc vào hình dạng của bộ trao đổi nhiệt và không làm dịch chuyển 
bộ trao đổi nhiệt. Máy điều hòa không khí loại treo tường (1) bao gồm: phần thân chính 
(100) chứa quạt gió (140); và bộ khay hứng nước (110). Bộ khay hứng nước (110) có : 
phần biên cửa ra (114) tạo thành cửa ra (113) để thổi không khí ra phía ngoài nhờ quạt 
gió (140); và khay hứng nước (117) và được lắp vào phần thân chính (100) sao cho có 
thể tháo khỏi đó và có thể lắp vào đó. Trong phần thân chính (100), phần hở (120) để 
tháo quạt gió ra khỏi phần thân chính (100) được bố trí. Bộ khay hứng nước (110) được 
lắp vào phần thân chính (100) sao cho cửa ra (113) nằm trên phần hở (120) của phần 
thân chính (100). Phần biên cửa ra (114) bao gồm : phần vách trên (118) được bố trí ở 
phía trên cửa ra (113); và bộ phận nhô phía sau cửa ra (112) được bố trí ở phía dưới cửa 
ra (113).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông không dây bao gồm các bước tạo dựng 
chuỗi trường tập luyện dài năng suất rất cao (VHT-LTF - Very High Throughput - Long 
Training Field) cho kênh 80MHz dựa vào hai chuỗi HT-LTF 40MHz của chuẩn IEEE 
802.11n hoặc 802.11a, hoặc bốn chuỗi LTF 20MHz của chuẩn IEEE 802.11a; truyền 
chuỗi LTF đã được tạo dựng qua kênh không dây bằng cách sử dụng dải thông cỡ thứ 
nhất. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trạm cơ sở, hệ thống truyền thông, bộ đầu cuối di động và 

thiết bị chuyển tiếp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến trạm cơ sở có bộ truyền thông để truyền thông với bộ đầu cuối di 

động qua liên kết chuyển tiếp giữa trạm cơ sở và thiết bị chuyển tiếp và liên kết truy cập 
giữa thiết bị chuyển tiếp và bộ đầu cuối di động, và bộ lựa chọn để lựa chọn mô hình 
phân phối của đường lên của liên kết chuyển tiếp, đường xuống của liên kết chuyển tiếp, 
đường lên của liên kết truy cập, và đường xuống của liên kết truy cập với các khối tần 
số-thời gian từ các mô hình phân phối có độ trễ khác nhau xuất hiện giữa trạm cơ sở và 
bộ đầu cuối di động.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khẩu trang phân chia dùng cho mũi/miệng 

  (57)    Sáng chế cập đến khẩu trang phân chia dùng cho mũi/miệng, bao gồm khẩu trang mũi để 
lọc không khí đi vào trong mũi của người dùng khi hít vào, và khẩu trang miệng để lọc 
không khí đi vào miệng của người dùng khi hít vào, và có thể tháo ra khỏi khẩu trang 
mũi, trong đó khẩu trang mũi bao gồm màng ngăn thoát một chiều được tạo ra để che 
nhiều lỗ thông hơi vốn trang bị để nối thông giữa lỗ mũi của người dùng và bên ngoài 
khẩu trang mũi để thoát không khí ở bên trong khẩu trang mũi và ngăn dòng không khí 
bên ngoài vào bên trong khẩu trang mũi, và các lỗ thông hơi và màng ngăn thoát một 
chiều được tạo ra có đường dốc đối diện với các lỗ mũi của người dùng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu đào dạng búa thủy lực dùng cho các máy đào cơ học 

  (57)    Sáng chế đề cập tới đầu đào dạng búa thủy lực dùng cho các máy đào cơ học là loại được 
sử dụng để làm vỡ và cạy lên các vật cứng trong đất, như đá, bê tông, nhựa đường hoặc 
loại tương tự và bao gồm răng (1) được gắn vào ụ trước (5) trên máy đào cơ học nhờ một 
loạt các chi tiết gắn (6) và bao gồm, ít nhất, răng (1), với các cơ cấu dẫn động (2, 3) của 
nó dược gắn cố định với bộ tích lũy năng lượng (4) nhờ đó cụm tạo bởi răng (1), các cơ 
cấu dẫn động (2, 3) và bộ tích lũy năng lượng (4) được gắn cố định với răng (1) và được 
lắp trên đường trục dọc (7) của răng (1) nhờ đó theo đường trục (7) việc đào đất được 
thực hiện nhờ các vị trí thu vào (A) và nhô ra B của răng (1).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất virut gây bệnh bại liệt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất virut gây bệnh bại liệt bao gồm các : bước: a) tạo 
hỗn dịch nuôi cấy tế bào không có huyết thanh, trong đó tế bào là tế bào PER.C6; b) 
truyền nhiễm tế bào bằng virut gây bệnh bại liệt với mật độ tế bào từ 2x106 tế bào/ml 
đến 150x106 tế bào/ml; và c) thu hoạch virut gây bệnh bại liệt ở thời điểm từ 12 đến 48 
giờ sau khi truyền nhiễm. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất vacxin bại liệt từ 
virut gây bệnh bại liệt thu được.  
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(30) 10-2009-0064761       16.07.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.02.2012 
(71) KUM KANG INDUSTRY CO., LTD.  (KR) 

1512-3, Daedae 1-Dong, Saha-Ku, Pusan, 640-826, Republic of Korea 
(72) HONG, Young Kun (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu nâng giá đỡ tạm thời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu nâng giá đỡ tạm thời có thanh thép hình được lắp ở phía đối 
diện với thành ngoài của công trình và có nhiều chốt gài được bố trí cách nhau một 
khoảng định trước, cơ cấu này bao gồm một cặp khung dẫn ở bên trái và bên phải có các 
rãnh dẫn được tạo ra theo hướng vuông góc với hướng nâng thanh thép hình, các khung 
đỡ hướng mặt vào nhau và nằm tách rời nhau để đỡ các khung dẫn, các rãnh dẫn nằm 
nghiêng trong các khung đỡ để tạo ra đường di chuyển của chi tiết chặn sao cho chi tiết 
chặn được nâng lên dọc theo đường dẫn nằm nghiêng bằng chốt gài khi thanh thép hình 
được nâng lên, và chi tiết chặn tự hạ xuống nhờ trọng lượng bản thân nó sau khi chốt gài 
đi qua, chi tiết chặn được lắp giữa các khung đỡ sao cho chi tiết chặn tiếp xúc với chốt 
gài để di chuyển theo đường thẳng lên phía trên dọc theo rãnh dẫn khi thanh thép hình di 
chuyển lên trên và chi tiết chặn được gài vào chốt gài, khi thanh thép hình được hạ 
xuống, để đỡ phần dưới của chốt gài để nâng thanh thép hình, và một cặp đòn dẫn ở bên 
trái và bên phải có kết cấu để trượt dọc theo các rãnh dẫn được tạo ra trong các khung 
dẫn để được mở hoặc đóng. Do đó, giá đỡ tạm thời có thể được nâng lên và hạ xuống 
một cách an toàn và dễ dàng đến độ cao mong muốn.  
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(11) 29592 
(21) 1-2012-00429 (51) 7 B62B  3/00,  1/00 
(22) 21.02.2012 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.02.2012 
(71) Công ty cổ phần cao su Sài Gòn - Kymdan  (VN) 

28 Bình Thới, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
(72) Nguyễn Trí Tân (VN), Đỗ Hiếu Thiên (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe đẩy dùng để vận chuyển các vật dạng tấm có kích thước 

lớn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến xe đẩy cho phép đơn giản hóa thao tác cuốn và buộc nệm khi cần 

vận chuyển và tiết kiệm được công sức lao động.  
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất xe đẩy dùng để vận chuyển các 

vật dạng tấm có kích thước lớn như các tấm nệm giường chẳng hạn, xe đẩy này bao 
gồm: khung thân xe (1) có dạng hình hộp chữ nhật được đỡ theo cách di chuyển được 
trên các bánh xe (12); khung lấy nệm (2) được lắp quay được ở phía sau khung thân xe 
(1) giữa vị trí thẳng đứng để vận chuyển và vị trí nằm ngang để tiếp nhận và/hoặc trả vật 
dạng tấm về vị trí ban đầu; khung lấy nệm (2) được trang bị: trục lăn (3) được lắp quay 
được quanh đường tâm trục của nó ở đầu trên của khung lấy nệm; khung định vị (4) 
được lắp quay được trên khung lấy nệm để tỳ vào và giữ cố định tấm nệm khi khung lấy 
nệm (2) nằm ở vị trí thẳng đứng.  
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(11) 29593 
(21) 1-2012-00442 (51) 7 C12N  1/20 
(22) 02.09.2009 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/KR2009/004930 02.09.2009 (87) WO2011/010770 27.01.2011 
(30) 10-2009-0067015      22.07.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.02.2012 
(71) CJ CHEILJEDANG CORP.  (KR) 

CJ Bldg., 500, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, Seoul 100-749, Republic of Korea 
(72) KIM, Bong-Joon (KR), JUNG, Heon Woong (KR), HWANG, Se Hee (KR), LEE, Jin 

Hee (KR), LEE, Kang-Pyo (KR), HWANG, Kwang Woo (KR), WON, Tae Joon (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Vi khuẩn Lactobacillus plantarum và chế phẩm chứa vi 

khuẩn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vi khuẩn Lactobacillus plantarum CJLP 133 KCTC11403BP và chế 

phẩm chứa vi khuẩn này để phòng hoặc điều trị bệnh đường ruột và tăng cường miễn 
dịch.  
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(11) 29594 
(21) 1-2012-00450 (51) 7 C02F  1/26, B01D  9/02,  11/04,  

21/01, B01F  3/08, C02F  1/52 
(22) 14.07.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/061913     14.07.2010 (87) WO 2011/010587 27.01.2011 
(30) 2009-187548 22.07.2009 JP 

2010-072719 26.03.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.02.2012 
(71) 1. JAPAN ATOMIC ENERGY AGENCY  (JP) 

4-49, Muramatsu, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki 319-1184 Japan 
2. ISSEI CO., LTD.  (JP) 
237-12, Okitayamaharadaniinui-cho, Kita-ku, Kyoto-shi, Kyoto 603-8487 Japan 

(72) NAGANAWA, Hirochika (JP), YANASE, Nobuyuki (JP), NAGANO, Tetsushi (JP), 
HAMADA, Masaaki (JP), SAKAMOTO, Atsushi (JP), HAMADA, Kohei (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp xử lý chất lỏng thải chứa sơn, phương pháp xử lý 

chất lỏng thải nền nước và hệ thống buồng sơn 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý chất lỏng thải chứa sơn khác biệt ở chỗ ít nhất 

một trong số dung dịch xử lý hoặc chất lỏng thải chứa sơn được phun và được cấp ở 
dạng giọt nhỏ đến thùng xử lý, và pha dung dịch xử lý và pha chất lỏng thải được trộn để 
tạo ra vật liệu chảy ở trạng thái nhũ hoá (nhũ tương chảy), để xử lý chất lỏng thải. Sáng 
chế làm cho việc xử lý chất lỏng thải chứa sơn có thể được thực hiện đơn giản và dễ 
dàng hơn so với trường hợp với các phương pháp xử lý sinh học chất lỏng thải, và làm 
cho việc xử lý có thể được thực hiện ở nơi mà chất lỏng thải được tạo ra. Ngoài ra, sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp xử lý chất lỏng thải nền nước và hệ thống buồng sơn.  
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(11) 29595 
(21) 1-2012-00469 (51) 7 F27B  3/18, C21C  5/52, F27B  3/08, 

F27D  13/00,  3/04 
(22) 22.07.2010 (43) 25.04.2012 
(86) PCT/JP2010/062738    22.07.2010 (87) WO/2011/013726 03.02.2011 
(30) 2009-177225   30.07.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.02.2012 
(71) JP STEEL PLANTECH CO.  (JP) 

3-1 Kinko-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2210056 (JP) 
(72) SATO, Yasuhiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị nung chảy bằng hồ quang và phương pháp sản xuất 

kim loại nóng chảy bằng cách sử dụng thiết bị nung chảy 
bằng hồ quang 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị nung chảy bằng hồ quang điện trong đó sắt nguồn có thể 
được nung chảy với hiệu suất nhiệt cao và việc cấp sắt nguồn từ ngăn nung nóng sơ bộ 
vào ngăn nung chảy có thể được kiểm soát và phương pháp vận hành đối với kim loại 
nóng chảy sử dụng thiết bị nung chảy bằng hồ quang điện.  

Thiết bị nung chảy bằng hồ quang điện (1) bao gồm ngăn nung chảy (2) được kết 
cấu để nung chảy sắt nguồn trong đó, ngăn nung nóng sơ bộ kiểu lò (4) được đấu nối 
trực tiếp với ngăn nung chảy và điện cực (3). ít nhất một phần của bề mặt đáy ngăn nung 
nóng sơ bộ (4) được tạo ra như là bề mặt đáy bị chếch (7a) chếch xuống phía dưới về 
phía ngăn nung chảy (2). Kích thước miệng lò (H) được xác định là có trị số tối ưu để 
điều chỉnh việc cấp sắt nguồn. Cơ cấu đẩy (6) được bố trí ở mép phía dưới của ngăn 
nung nóng sơ bộ (4) và được kết cấu là dịch chuyển sắt nguồn về phía ngăn nung chảy 
(2). Sắt nguồn được cấp từ ngăn nung nóng sơ bộ (4) vào ngăn nung chảy (2) khi cơ cấu 
đẩy (6) được vận hành. Việc cấp sắt nguồn từ ngăn nung nóng sơ bộ (4) vào ngăn nung 
chảy (2) được dừng lại khi sự vận hành của cơ cấu đẩy (6) dừng lại. Trị số tối ưu của 
kích thước miệng lò (H) được xác định sao cho thỏa mãn được tương quan "A ≤H≤4A", 
trong đó A là độ dài tối đa của sắt nguồn.  
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
 
 
(11) 1954 
(21) 2-2010-00204 (51) 7 C22B 58/00, 7/00, C25C 1/22 
(22) 27.09.2010 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2010 
(71) 1. Viện Địa chất  (VN) 

Ngõ 84 Chùa Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
2. Viện khoa học và công nghệ mỏ - luyện kim  (VN) 
30B Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Hồng Sơn (VN), Trần Tuấn Anh (VN) 
(54) Phương pháp thu hồi inđi từ bã thải của nhà máy điện phân kẽm

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp thu hồi inđi từ bã thải của nhà máy điện phân 
kẽm bao gồm các bước:  

- hòa tách bã thải chứa inđi bằng dung dịch axit sulfuric có nồng độ từ 10% đến 15%, 
trong thời gian từ 60 phút đến 360 phút, ở nhiệt độ từ 30oC đến 70oC, với tỷ lệ L/R từ 3 
đến 6 lần, sau đó làm nguội dung dịch thu được đến nhiệt độ trong phòng,  

- xử lý làm sạch tạp chất sắt của dung dịch thu được bằng cách sục khí và bổ sung hydro 
peroxit, tiếp đó điều chỉnh độ pH của dung dịch đến 4,5 bằng bột kẽm oxit và tách tạp 
chất bằng cách lọc ly tâm,  

- axit hóa dung dịch đã được tách tạp chất bằng axit sulfuric để đạt được độ pH = 1, tiếp 
đó xi măng hóa dung dịch này bằng bột kẽm kim loại với tỷ lệ mol Zn/In từ 4 đến 7 
trong thời gian từ 2 giờ đến 5 giờ ở khoảng 40oC thu được dung dịch kẽm sulfat và chất 
kết tủa,  
- hoà tách chất kết tủa thu được bằng dung dịch axit sulfuric có độ pH = 5,5 và sục khí 
trong 180 phút để loại bớt kẽm thu được hỗn hợp bùn chứa inđi, sau đó rửa hỗn hợp bùn 
này bằng nước cho đến khi đạt được độ pH = 7, và cuối cùng sấy để thu được bột inđi.  
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(11) 1955 
(21) 2-2010-00214 (51) 7 A61K  36/18,  36/22 
(22) 11.10.2010 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.10.2010 
(75) Nguyễn Văn Hiền  (VN) 

196/1, tổ 2, khu phố 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Quy trình tinh chế mangiferin 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới quy trình tinh chế mangiferin nguyên liệu có độ tinh sạch 
thấp (75-85%) để thu được mangiferin có độ tinh sạch cao hơn (98%), trong đó quy trình 
theo giải pháp hữu ích bao gồm các bước : (1) hoà tan bột mangiferin nguyên liệu có độ 
tinh sạch thấp trong dung môi hữu cơ; (2) hấp phụ các thành phần tạp chất bằng bột than 
hoạt tính; (3) phân tách thành phần không hoà tan bằng giấy lọc; (4) cô đặc mangiferin 
trong dung dịch bằng áp suất thấp; (5) kết tinh mangiferin; (6) lọc để thu nhận 
mangiferin đã kết tinh; (7) sấy khô mangiferin để thu mangiferin thành phẩm.  
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(11) 1956 
(21) 2-2010-00216 (51) 7 A01K 99/00 
(22) 14.10.2010 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2010 
(71) Viện Nghiên cứu Hải sản  (VN) 

224 Lê Lai, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
(72) Nguyễn Long (VN), Lê Văn Bôn (VN), Phạm Văn Tuấn (VN) 
(54) Quy trình công nghệ lưu giữ và vận chuyển cá ngừ đại dương 

giống an toàn về cơ sở nuôi 
  (57)    Qui trình công nghệ lưu giữ và vận chuyển cá ngừ đại dương giống an toàn về cơ sở nuôi 

bao gồm công đoạn kể từ khi lồng đã nhận xong cá ngừ đại dương giống (Cá ngừ vây 
vàng; cá ngừ mắt to) từ lưới vây dồn sang cho đến khi kéo lồng về đến cơ sở nuôi và 
giao xong cá ngừ giống cho các lồng nuôi. Qui trình gồm các bước như sau:  
Công tác chuẩn bị → Neo lồng ổn định cá → Chuẩn bị kéo lồng → (Kéo lồng-Cho cá 
nghỉ )x nhiều chu kỳ → Dồn cá từ lồng kéo sang lồng nuôi → Kết thúc qui trình.  
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(11) 1957 
(21) 2-2010-00219 (51) 7 A01K 99/00 
(22) 14.10.2010 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2010 
(71) Viện Nghiên cứu Hải sản  (VN) 

224 Lê Lai, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
(72) Nguyễn Long (VN), Nguyễn Văn Kháng (VN), Trần Ngọc Khánh (VN) 
(54) Quy trình công nghệ khai thác cá ngừ đại dương giống bằng 

lưới vây 
  (57)     Qui trình khai thác cá ngừ đại dương giống bằng lưới vây gồm các bước chính sau:  

Công tác chuẩn bị → Dò tìm đàn cá → Thắp đèn dụ cá → Thả lưới bao vây đàn cá → 
Cuộn rút lưới và thu dần lưới → Đánh giá lượng cá ngừ giống có trong vòng vây lưới → 
Dồn cá ngừ giống từ lưới vây sang lồng → Kết thúc dồn cá, thu lưới.  
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(11) 1958 
(21) 2-2010-00220 (51) 7 A43D  25/08 
(22) 14.10.2010 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2010 
(71) POU CHEN CORPORATION  (TW) 

No. 2, Fu Kung Rd., Fu Hsin Hsian, Chang Hwa Hsien, Taiwan 
(72) Hsin-Min CHENG (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 

Máy gấp mép để gấp mép nguyên liệu sản xuất giày (54) 
  (57)    Sáng chế đề cập đến máy gấp mép để gấp mép nguyên liệu sản xuất giày gồm có bàn 

máy, cơ cấu gấp mép tự động và bộ phận điều khiển. Bàn máy có tấm định vị có hốc 
lõm định vị. Cơ cấu gấp mép tự động được lắp vào bàn máy và có bộ phận giữ, bộ phận 
gấp mép và bộ phận ép. Bộ phận giữ được lắp có thể di chuyển được vào mặt đỉnh của 
bàn máy và có tấm di chuyển, tấm quay và tấm giữ. Bộ phận gấp mép được lắp có thể di 
chuyển được vào mặt đỉnh của bàn máy đối diện với bộ phận giữ và có khung lắp đặt, 
khung di chuyển và tấm gấp. Bộ phận ép được lắp chặt vào bàn máy giữa bộ phận giữ và 
bộ phận gấp mép bên trên tấm định vị và có khung mở rộng và xy lanh ép. Bộ phận điều 
khiển được lắp chặt vào bàn máy và được nối điện với cơ cấu gấp mép tự động.  
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(11) 1959 
(21) 2-2010-00223 (51) 7 A45F 4/00, 4/46 
(22) 19.10.2010 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2010 

Lâm Tấn Lợi  (VN) (75) 
42 đường 332 Phạm Hùng, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
Ghế bạt đa năng gập lại được (54) 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất ghế bạt đa năng gập lại được bao gồm khung căng bạt có dạng 
khung hình chữ nhật, trong đó hai thanh dọc hai bên đối xứng nhau và được tạo cong 
dạng gần như hình chữ S (khi nhìn từ mặt bên trái qua), và thanh ngang phía trước tạo 
thành chân đỡ trước; chân đỡ sau để đỡ khung căng bạt có dạng hình chữ U, được nối 
xoay được ở đầu chữ U của chúng với khung căng bạt ở vị trí phía sau của các thanh dọc 
của khung căng bạt nhờ các phương tiện nối chân đỡ sao cho khi không sử dụng chân đỡ 
sau có thể gập lại nằm dọc theo các thanh dọc của khung căng bạt; và bạt ghế được liên 
kết vào các mép trong của khung căng bạt; nhờ đó ghế bạt đa năng có thể gấp gọn lại 
được bằng cách gấp chân đỡ sau lại, còn khi sử dụng thì chân đỡ sau được kéo ra để đỡ 
khung căng bạt tạo thành ghế ngồi.  
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1960 (11) 
(21) 2-2011-00056 (51) 7 A01G  25/09 
(22) 16.03.2011 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.03.2011 

Lê Văn Thạch  (VN) 
ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

(75) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
Máy tưới rau tự động di chuyển (54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất máy tưới rau tự động di chuyển để tưới hoa màu bao gồm một 
động cơ được đặt trên một thuyền nhỏ, động cơ được nối với một đầu bơm để hút nước 
từ phía mũi thuyền đưa lên giàn phun phía trên và phun sang hai bên tạo ra phản lực đẩy 
máy tự động di chuyển trên mương.  
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(11) 1961 
(21) 2-2011-00152 (51) 7 E06B  9/17 
(22) 18.07.2011 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.07.2011 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A đường số 1, phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

Đầu trục cửa cuốn và trục cửa cuốn sử dụng đầu trục này (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến đầu trục dùng cho trục cửa cuốn, đầu trục này bao gồm 

trục quay và ống trụ được lắp quay được trên một đầu của trục quay này bằng ít nhất 
một vòng bi.  
Ngoài ra, giải pháp hữu ích còn đề cập đến trục cửa cuốn bao gồm đầu trục này, thân 
trục, và bánh răng được lắp quay được trên trục quay của nó. Một đầu của thân trục được 
lắp với ống trụ của đầu trục này, và đầu kia của thân trục được lắp với bánh răng. Do đó, 
thân trục quay được trên trục quay của đầu trục và trục quay của bánh răng.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
371 

(11) 1962 
(21) 2-2011-00170 (51) 7 F16L  17/00 
(22) 10.08.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 201010296449.9 29.09.2010 CN 
(71) LA CASA ANGELA HOLDING LIMITED  (CN) 

Room 1401, 14/F, World Commerce centre, Harbour City, 7-11 Canton Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, HongKong, China 

(72) Manouchehr Salehi-Bakhtiari (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 

Phương pháp lắp khít để nối ống và đầu nối lắp khít sử dụng 
phương pháp này 

(54) 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới phương pháp lắp khít để nối ống nhờ một đầu nối, phương 
pháp này không những cho phép một ống mềm (tương tự ống PEX) có thể đi vào dễ 
dàng mà còn đảm bảo trạng thái bịt kín của đầu nối và duy trì mối nối ống khi ống được 
nạp chất lỏng và được tăng áp để giãn rộng, trong đó đầu nối có thân đầu nối sao cho 
theo hướng ống đi vào, thân đầu nối này lần lượt bao gồm: vành giữ, chi tiết hãm và 
vòng dạng chữ O, trong đó khi ống đi vào đầu nối, bích nằm trên vành giữ bị uốn lệch, 
khi ống được nạp chất lỏng và được tăng áp để giãn rộng, vòng dạng chữ O bị nén và 
giãn rộng theo trục, tiếp đó vòng dạng chữ O đẩy chi tiết hãm, vì thế đẩy vành giữ di 
chuyển theo hướng ngược với hướng ống đi vào, nhờ đó khoá ống. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập tới đầu nối lắp khít sử dụng phương pháp này để cấp chất lỏng.  
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(11) 1963 
(21) 2-2011-00184 (51) 7 B01D  25/02,  25/26 
(22) 22.08.2011 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.08.2011 
(71) Công ty cổ phần kỹ nghệ Thái Bình Dương (PCO)  (VN) 

Số 34D/249 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Phí Đức Dũng (VN), Nguyễn Công Minh (VN), Đào Như ý (VN) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống xử lý nước tự động  

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống xử lý nước tự động bao gồm cụm bể phản ứng cơ 
khí, bể lắng lamen và bể lọc tự rửa không van đem lại hiệu quả lắng cao và ổn định, 
khắc phục được các sự cố kỹ thuật tại công trình như lún, nút và giảm chi phí sử dụng 
điện năng, trong đó, cụm bể phản ứng cơ khí, bể lắng lamen hoạt động theo nguyên tắc 
kết hợp, bổ sung thêm hoá chất để tăng khả năng kết hợp các hạt cặn trong nước, tạo 
thành các bông cặn lớn hơn tạo trọng lực cho việc lắng cặn nhanh chóng và việc thay đổi 
động năng chuyển động của dòng nước tạo thế năng lớn cho các hạt cặn dễ dàng cho 
quá trình lắng; và bể lọc tự rửa không van hoạt động theo nguyên tắc tự hình thành sự 
chênh lệch áp suất để hút nước qua lớp vật liệu lọc, tạo sự sới trộn vật liệu lọc, rửa trôi 
lớp lọc phụ.  
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(11) 1964 
(21) 2-2011-00210 (51) 7 E06B  1/06,  1/08 
(22) 27.09.2011 (43) 25.04.2012 
(30) KR2020100009935       27.09.2010 KR 
(71) SUNCHANG ITS CO., LTD.  (KR) 

#101 Bldg Sihwa Industrial Complex 5 La, 666 Seonggok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, 
Gyeonggi-do, 425-836, Republic of Korea 

(72) Park Jae sin (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khung cửa chế tạo sẵn và bộ phận chặn 

  (57)    Sáng chế đề cập tới khung cửa chế tạo sẵn trong đó kết cấu được tạo dễ dàng, đặc 
biệt hơn, tới khung cửa chế tạo sẵn có thể ngăn không cho lộ ra chi tiết gài như đinh 
hoặc chốt tắc kê nhờ được kết hợp với phần của bộ phận giữ đi kèm khung cửa, và 
mở rộng phạm vi sử dụng. Khung cửa theo sáng chế được khác biệt bởi bao gồm bộ 
phận chặn có bộ phận đối xứng thứ nhất và thứ hai, bộ phận giữ, và rãnh liên kết thứ 
hai bao gồm bộ phận dưới, và phần trên cục bộ. Với bộ phận dưới, kết cấu có rãnh 
liên kết thứ nhất ở vùng giữa bên trên theo hướng dọc, và được lắp theo hướng vào 
trong và ra ngoài phần khoảng trống chu vi trong của tường. Phần lân cận cục bộ bên 
trên của bộ phận tương ứng dưới thể tích phần khoảng trống được tạo ra theo hướng 
dọc của bộ phận dưới ở phần trên của phần che trên rãnh liên kết thứ nhất và phần 
che phần bên che phía bên. Do vậy, phần lắp ép tương hỗ tương ứng (1) và phần gài 
vào trong rãnh liên kết thứ nhất của bộ phận dưới. Rãnh liên kết thứ hai nằm ở phần 
tiếp xúc chặn; và tâm của nó như thể phần đầu trên của phần che trên của mỗi bộ 
phận đối xứng được che trong khi cửa có phần tiếp xúc tỳ ở phần trên của phần che 
trên của bộ phận đối xứng thứ nhất nằm trong số mỗi bộ phận đối xứng theo hướng 
đóng cửa và nằm trong phần giữa dưới phần lắp và phần lắp gài vào trong thể tích 
phần khoảng trống và được gài vào trong phần gài thứ hai của bộ phận giữ.  

Kết cấu theo sáng chế có hiệu quả ở chỗ, khoảng sai số dịch chuyển tịnh tiến 
cho phép là có giá trị tương đối lớn giữa rãnh liên kết và bộ phận giữ do bộ phận giữ 
được truyền đàn hồi trong rãnh liên kết có liên kết với hai đoạn nối đàn hồi và đầu 
nhô được tạo ra ở phần đầu này. Và do vậy, việc chế tạo và lắp ráp bộ phận giữ được 
tạo điều kiện thuận lợi.  
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1965 (11) 
(21) 2-2011-00235 (51) 7 A47C  1/022 
(22) 24.10.2011 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2011 
(75) Nguyễn Văn Hậu  (VN) 

142/1/6 Dã Tượng, Nha Trang, Khánh Hòa 
(54) Ghế ngồi có cơ cấu chuyển đổi sang nằm và ngược lại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chiếc ghế ngồi có thể hạ lưng ghế xuống để nằm khi cần, và ngược 
lại để chuyển từ nằm sang ngồi. Đề đạt được mục đích này, ghế ngồi có cơ cấu chuyển 
đổi sang nằm và ngược lại bao gồm phần dựa đầu (1), phần dựa lưng (2), tay vịn (3), đế 
ngồi (4), phần đỡ chân (5), chân ghế (6); trong đó, phần dựa lưng (2) có chân phụ (2.1), 
chốt thay đổi trạng thải (2.3) và thanh quay (2.4); chốt thay đổi trạng thái (2.3) có nhiệm 
vụ liên kết thanh quay (2.4) với khung (2.2) của phần dựa lưng (2); chốt thay đổi trạng 
thái (2.3) bao gồm: chốt hãm (2.3.1) được lắp vào phần thân (2.3.4), phần thân (2.3.4) 
này được hàn ở vị trí giữa của thanh ngang (2.2.2) của khung (2.2) của phần dựa lưng 
(2), lò xo xoắn (2.3.2) được lồng vào chốt hãm (2.3.1), đầu chốt hãm (2.3.1) có lắp vòng 
chặn (2.3.3) có tác dụng giữ lò xo xoắn (2.3.2) luôn ở trạng thái nén; thanh quay (2.4) và 
khung (2.2) của phần dựa lưng (2) lần lượt được lắp quay được với chi tiết đế (4.1); chi 
tiết đế (4.1) còn được lắp với phần đỡ chân (5) bằng khớp bản lề và có thể định vị phần 
đỡ chân (5) cùng nằm trên một mặt phẳng nằm ngang với đế ngồi (4) nhờ thanh hãm 
(4.2.1); khi ghế ở trạng thái ngồi, chốt hãm (2.3.1) ép thanh quay (2.4) vào khung (2.2) 
thông qua phần thân (2.3.4), khiến lưng ghế được cố định; khi ghế ở trạng thái nằm, chốt 
hãm (2.3.1) không ép thanh quay (2.4) vào khung (2.2) của phần dựa lưng, nhờ đó, 
khung (2.2) có thể ngả ra, đồng thời, đầu kia của khung (2.2) cũng tỳ lên chân phụ (2.1) 
khiến phần dựa lưng (2) có thể được định vị ở trạng thái nằm ngang.  
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(11) 1966 
(21) 2-2012-00004 (51) 7 B09B  3/00 
(22) 11.01.2012 (43) 25.04.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.01.2012 

Bùi Thanh Hải  (VN) (75) 
95 phố Vũ Văn Dũng, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
Hệ thống xử lý chất thải rắn (54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý chất thải bao gồm : hệ thống ủ chất thải hữu cơ yếm 
khí bao gồm các hầm ủ biogas (1.5), hệ thống lò đốt liên hoàn gồm các lò đốt chất thải 
rắn (1.10) phù hơn với khối lượng chất thải cần x− lý, hệ thống lò nhiệt phân khí hoá 
được kết nối liên hoàn bao gồm nhiều lò đứng kề nhau, mỗi lò này có buồng đốt sơ cấp 
và buồng đốt thứ cấp của các lò thông với nhau; hệ thống xử lý khói, khí thải để xử lý 
khói và khí thải thoát ra từ buồng thứ cấp của hệ thống lò đốt. Sáng chế cũng đề cập đến 
hệ thống xử lý chất thải có dùng hệ thống xử lý chất thải nêu trên.  
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Phần III 
 

Đơn Yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 
(11) 19437 
(21) 3-2011-00042 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-02 
(22) 14.01.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thành  (VN) 

74/10A, đường 848, ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 

(72) Nguyễn Thị Trúc Hằng (VN) 
(55)  
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(11) 19438 
(21) 3-2011-00418 (28) 02 
(54) Két nước bồn cầu (51) 23-02 
(22) 18.04.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 29/377697 25.10.2010 US 
(71) Kohler Co.  (US) 

444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, United States of America 
(72) Roque M. Corpuz, Jr. (US), Mary Reid (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 19439 
(21) 3-2011-00424 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 19.04.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Phong 

Lợi  (VN) 
107 Nguyễn Tri Phương, phường 7, quận 5, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Quan Hỷ Hiền (VN) 
(55)  
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(11) 19440 
(21) 3-2011-00425 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 19.04.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Phong 

Lợi  (VN) 
107 Nguyễn Tri Phương, phường 7, quận 5, TP.  Hồ Chí Minh  

(72) Quan Hỷ Hiền (VN) 
(55)  
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(11) 19441 
(21) 3-2011-00600 (28) 01 
(54) Thùng đựng sơn (51) 09-02 
(22) 27.05.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty CP liên doanh sơn Quốc Tế Mỹ  (VN) 

Số 11 ngõ 281/76 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Tiến Thắng (VN) 
(55)  
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(11) 19442 
(21) 3-2011-00707 (28) 01 
(54) Xe tay (51) 12-02 
(22) 15.06.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 29/381258 16.12.2010 US 
(71) DG Manufacturing, LLC  (US) 

3971 Woodlawn Court, Wichita, KS 67220, USA 
(72) Todd Dechant (US), Robert A. Wood (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 19443 
(21) 3-2011-00708 (28) 01 
(54) Xe tay (51) 12-02 
(22) 15.06.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 29/381270 16.12.2010 US 
(71) DG Manufacturing, LLC  (US) 

3971 Woodlawn Court, Wichita, KS 67220, USA 
(72) Todd Dechant  (US), Robert A. Wood (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 19444 
(21) 3-2011-00709 (28) 01 
(54) Xe tay (51) 12-02 
(22) 15.06.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 29/381268 16.12.2010 US 
(71) DG Manufacturing, LLC  (US) 

3971 Woodlawn Court, Wichita, KS 67220, USA 
(72) Todd Dechant (US), Robert A. Wood (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 19445 
(21) 3-2011-00710 (28) 01 
(54) Xe tay (51) 12-02 
(22) 15.06.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 29/381265 16.12.2010 US 
(71) DG Manufacturing, LLC  (US) 

3971 Woodlawn Court, Wichita, KS 67220, USA 
(72) Todd Dechant (US), Robert A. Wood  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 19446 
(21) 3-2011-00711 (28) 01 
(54) Xe tay (51) 12-02 
(22) 15.06.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 29/381267 16.12.2010 US 
(71) DG Manufacturing, LLC  (US) 

3971 Woodlawn Court, Wichita, KS 67220, USA 
(72) Todd Dechant (US), Robert A. Wood (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 19447 
(21) 3-2011-00815 (28) 01 
(54) Hộp trà (51) 09-03 
(22) 29.06.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty cổ phần Dược Sơn  (VN) 

Tầng 6 số nhà 408 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Tuyết Mai (VN) 
(55)  
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(11) 19448 
(21) 3-2011-00878 (28) 02 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
(22) 08.07.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow)  (VN) 

25 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(72) Nguyễn Cảnh Hồng (VN) 
(55)  
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(11) 19449 
(21) 3-2011-01138 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 
(22) 23.08.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Graduate Group Sdn Bhd  (MY) 

No 37 & 39, Jalan Medan Ipoh 4, Bandar Baru Medan Ipoh, 31400 Ipoh, Perak, 
Malaysia 

(72) Liew Hon Seong (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19450 
(21) 3-2011-01170 (28) 01 
(54) Máy hút thổi liệu nông sản (51) 15-03 
(22) 01.09.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty TNHH MTV sản xuất máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô  (VN) 

Số 44, Trần Hưng Đạo, ấp 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 
(72) Đỗ Thanh Đô (VN) 
(55)  
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(11) 19451 
(21) 3-2011-01171 (28) 01 
(54) Chuồng nuôi chim cút (51) 30-02 
(22) 01.09.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Trần Nguyễn Hồ  (VN) 

Số 98/5 tổ 5, ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 
(72) Trần Nguyễn Hồ  (VN) 
(55)  
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(11) 19452 
(21) 3-2011-01246 (28) 01 
(54) Khung mắc võng đôi (51) 06-02 
(22) 14.09.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đào Trung Hưng  (VN) 

259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP .  Hồ Chí Minh 
(72) Đào Triệu Nguyên  (VN), Đào Triệu Trung  (VN), Đào Triệu Kỳ  (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 19453 
(21) 3-2011-01365 (28) 02 
(54) Bộ đèn phía trước của ô tô (51) 26-06 
(22) 30.09.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 29/388638 31.03.2011 US 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan  
(72) Hirofumi FUKUI  (JP), Daisuke NAGAYASU  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 19454 
(21) 3-2011-01368 (28) 03 
(54) Khung lưới tản nhiệt phía 

trước của ô tô 

(51) 12-16 

(22) 30.09.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 29/388648 31.03.2011 US 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Hirofumi FUKUI  (JP), Kazumi KOWAKI (JP), Keisuke MATSUNO  (JP), Eiji 

SAKABA (JP), Kentarou ASAKURA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 19455 
(21) 3-2011-01381 (28) 01 
(54) Điện thoại di động (51) 14-03 
(22) 30.09.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Nguyễn Đức Minh Trí  (VN) 

32/9a Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đức Minh Trí (VN) 
(55)  
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(11) 19456 
(21) 3-2011-01382 (28) 01 
(54) Điện thoại di động (51) 14-03 
(22) 30.09.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Nguyễn Đức Minh Trí  (VN) 

32/9a Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đức Minh Trí  (VN) 
(55)  
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(11) 19457 
(21) 3-2011-01413 (28) 01 
(54) Phòng xông hơi khô (51) 23-02 
(22) 10.10.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty cổ phần Trần Đức   (VN) 

Khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Trần Đình Hồng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19458 
(21) 3-2011-01414 (28) 01 
(54) Ca đong (51) 10-04 
(22) 11.10.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Viện đo lường Việt Nam  (VN) 

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hồng Thái (VN) 
(55)  
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(11) 19459 
(21) 3-2011-01512 (28) 03 
(54) Xe bán hàng lưu động (51) 20-01 
(22) 26.10.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 001855115-0001 26.04.2011 EM 

001855115-0002 26.04.2011 EM 
001855115-0003 26.04.2011 EM 

(71) Unilever N.V.  (NL) 
Weena 455 3013 AL Rotterdam The Netherlands 

(72) Narendra Prakash GHATE (IN), Benjamin STEWNER (DE) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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(11) 19460 
(21) 3-2011-01513 (28) 01 
(54) Máy xử lý các bộ phận của 

giày 

(51) 15-99 

(22) 27.10.2011 (43) 25.04.2012 
(71) KLOECKNER DESMA SCHUHMASCHINEN GMBH  (DE) 

Desmastr. 3/5, 28832 Achim, Germany 
(72) Christian Decker (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 19461 
(21) 3-2011-01560 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 09.11.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Cường  (VN) 

Tổ 4, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  
(72) Doãn Thị Thúy Ngân (VN) 
(55)  
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(11) 19462 
(21) 3-2011-01561 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 09.11.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Cường  (VN) 

Tổ 4, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  
(72) Doãn Thị Thúy Ngân (VN) 
(55)  
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(11) 19463 
(21) 3-2011-01567 (28) 01 
(54) Chai đựng mỹ phẩm (51) 09-01 
(22) 09.11.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty TNHH Quốc Tế Trà Giang  (VN) 

Số 54A đường Đê Quai, Tứ Liên, Tây Hồ, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Thị Bích Huyền (VN) 
(55)  
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(11) 19464 
(21) 3-2011-01578 (28) 02 
(54) Máng thoát nước (51) 23-01 
(22) 10.11.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 12156/2011 13.05.2011 AU 

12157/2011 13.05.2011 AU 
(71) Reln Pty Ltd  (AU) 

14 Williamson Road, Ingleburn, New South Wales 2565, Australia 
(72) Owen Edward LUKE (AU), Luke Nigel NATTRASS (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19465 
(21) 3-2011-01579 (28) 01 
(54) Hố ga thoát nước (51) 23-99 
(22) 10.11.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 12158/2011 13.05.2011 AU 
(71) Reln Pty Ltd  (AU) 

14 Williamson Road, Ingleburn, New South Wales 2565, Australia 
(72) Owen Edward LUKE (AU), Luke Nigel NATTRASS (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19466 
(21) 3-2011-01580 (28) 01 
(54) Hố ga thoát nước (51) 23-99 
(22) 10.11.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 12345/2011 26.05.2011 AU 
(71) Reln Pty Ltd  (AU) 

14 Williamson Road, Ingleburn, New South Wales 2565, Australia 
(72) Owen Edward LUKE (AU), Luke Nigel NATTRASS (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19467 
(21) 3-2011-01581 (28) 01 
(54) Máng thoát nước (51) 23-01 
(22) 10.11.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 12346/2011 26.05.2011 AU 
(71) Reln Pty Ltd  (AU) 

14 Williamson Road, Ingleburn, New South Wales 2565, Australia 
(72) Owen Edward LUKE (AU), Luke Nigel NATTRASS (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19468 
(21) 3-2011-01588 (28) 01 
(54) Máy thanh toán điện tử (51) 14-02 
(22) 10.11.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 29/391512 10.05.2011 US 
(71) Rªv Worldwide, Inc.  (US) 

601 N. Lamar Blvd., Austin, Texas 78703, United States of America 
(72) Syed Anf Ahmed (US), Rogelio Sosa (US), Bertrand Sosa (MX) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19469 
(21) 3-2011-01594 (28) 01 
(54) Chai đựng mỹ phẩm (51) 09-01 
(22) 11.11.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty TNHH Quốc Tế Trà Giang  (VN) 

Số 54A đường Đê Quai, Tứ Liên, Tây Hồ, thành phố Hà Nội   
(72) Nguyễn Thị Bích Huyền (VN) 
(55)  
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(11) 19470 
(21) 3-2011-01595 (28) 01 
(54) Chai đựng mỹ phẩm (51) 09-01 
(22) 11.11.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty TNHH Quốc Tế Trà Giang  (VN) 

Số 54A đường Đê Quai, Tứ Liên, Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Bích Huyền (VN) 
(55)  
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(11) 19471 
(21) 3-2011-01600 (28) 01 
(54) Bộ ấm chén (51) 07-01 
(22) 11.11.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty TNHH Minh Long I  (VN) 

333 ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Lý Ngọc Minh (VN) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 19472 
(21) 3-2011-01605 (28) 02 
(54) Xe đẩy tay (51) 12-02 
(22) 14.11.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 29/404678 24.10.2011 US 
(71) DG Manufacturing, LLC  (US) 

3971 Woodlawn Court, Wichita, KS 67220, USA 
(72) Paul Ryan (US), Robert A. Wood (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 19473 
(21) 3-2011-01606 (28) 02 
(54) Xe đẩy tay (51) 12-02 
(22) 14.11.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 29/402863 28.09.2011 US 
(71) DG Manufacturing, LLC  (US) 

3971 Woodlawn Court, Wichita, KS 67220, USA 
(72) Paul Ryan  (US), Robert A. Wood  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 19474 
(21) 3-2011-01612 (28) 01 
(54) Thùng (51) 09-02 
(22) 15.11.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty cổ phần thương mại đầu tư phát triển tương lai  (VN) 

Lầu 6, Master Building, số 41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Đăng Lâm Thành (VN) 
(74) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19475 
(21) 3-2011-01621 (28) 01 
(54) Đồ chơi lắp ghép trí tuệ (51) 21-99 
(22) 17.11.2011 (43) 25.04.2012 
(71) 1. Mã Hồng Sơn  (VN) 

26/1 Tân Hóa, phường 1, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh 
2. Nguyễn Hữu Tuấn  (VN) 
Thôn Đại An Đông 2, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi  
3. Nguyễn Thái An  (VN) 
Số 9 Công Trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Mã Hồng Sơn  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(11) 19476 
(21) 3-2011-01627 (28) 01 
(54) Máy hút bụi (51) 15-05 
(22) 18.11.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 001877465-0001 14.06.2011 EM 
(71) Koninklijke Philips Electronics N.V.  (NL) 

Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, The Netherlands 
(72) Lloyd Michael Spencer (GB), Donald Thackray (GB), Scott Dale Mclachlan (GB), Guy 

Anthony Brown (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 19477 
(21) 3-2011-01636 (28) 01 
(54) Giá phơi đồ (51) 06-04 
(22) 22.11.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 

99/9 Soi Suksawad 72, Suksawad Rd., Bangkru, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 
Thailand 

(72) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                1.1                                      1.2                                      1.3                                1.4 
 
 
 

   
 
 

                                                 1.5                                                    1.6 
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(11) 19478 
(21) 3-2011-01637 (28) 01 
(54) Giá phơi đồ (51) 07-05 
(22) 22.11.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 

99/9 Soi Suksawad 72, Suksawad Rd., Bangkru, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 
Thailand 

(72) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 19479 
(21) 3-2011-01665 (28) 01 
(54) Lưới an toàn (51) 25-02 
(22) 24.11.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên quốc tế Kim Hưng   (VN) 

30 đường 447, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Đặng Thị Thúy Liễu (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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431 

(11) 19480 
(21) 3-2011-01669 (28) 01 
(54) Thiết bị lọc nước (51) 23-01 
(22) 24.11.2011 (43) 25.04.2012 
(30) 001867730-0001 24.05.2011 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455 3013 AL Rotterdam The Netherlands 
(72) Madalasa SRIVASTAVA (IN), Deepti BIJLANI  (IN), Abhijit Ashok BANSOD (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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(11) 19481 
(21) 3-2011-01673 (28) 01 
(54) Thiết bị kiểm soát vào ra 

lắp ngoài cửa 

(51) 10-05 

(22) 25.11.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ ngôi nhà thông 

minh  (VN) 
P105, B12, tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(72) Hoàng Mạnh Cường (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(11) 19482 
(21) 3-2011-01683 (28) 01 
(54) Thiết bị kiểm soát vào ra 

lắp trong cửa 

(51) 10-05 

(22) 28.11.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ ngôi nhà thông 

minh   (VN) 
P105, B12, tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Hoàng Mạnh Cường (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 19483 
(21) 3-2011-01686 (28) 01 
(54) Bồn làm móng chân (51) 28-03 
(22) 28.11.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Cẩm Thạch Sài Gòn  (VN) 

Lô số 3, đường 5C, khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  
(72) Nguyễn Ngọc Quang (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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435 

(11) 19484 
(21) 3-2011-01687 (28) 01 
(54) Bồn làm móng chân (51) 28-03 
(22) 28.11.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Cẩm Thạch Sài Gòn  (VN) 

Lô số 3, đường 5C, khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  
(72) Nguyễn Ngọc Quang (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 19485 
(21) 3-2011-01731 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 07.12.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty cổ phần Yến Việt  (VN) 

Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

(72) Võ Thái Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 19486 
(21) 3-2011-01732 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 07.12.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty cổ phần Yến Việt  (VN) 

Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

(72) Võ Thái Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 19487 
(21) 3-2011-01733 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 07.12.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty cổ phần Yến Việt  (VN) 

Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

(72) Võ Thái Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 19488 
(21) 3-2011-01734 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 07.12.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty cổ phần Yến Việt  (VN) 

Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

(72) Võ Thái Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 19489 
(21) 3-2011-01735 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 07.12.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty cổ phần Yến Việt  (VN) 

Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

(72) Võ Thái Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 19490 
(21) 3-2011-01736 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 07.12.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty cổ phần Yến Việt  (VN) 

Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

(72) Võ Thái Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 19491 
(21) 3-2011-01737 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 07.12.2011 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty cổ phần Yến Việt  (VN) 

Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

(72) Võ Thái Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 19548 
(21) 3-2012-00167 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 15.02.2012 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo  (VN) 

F1/35 (Hương lộ 80) Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Lương Vạn Vinh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19549 
(21) 3-2012-00168 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 15.02.2012 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo  (VN) 

F1/35 (Hương lộ 80) Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Lương Vạn Vinh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19550 
(21) 3-2012-00174 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 17.02.2012 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty liên doanh Phạm - ASSET  (VN) 

Lô D4/1 đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Xuân Dũng (VN) 
(55)  
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1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
511 

(11) 19551 
(21) 3-2012-00175 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 17.02.2012 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty liên doanh Phạm - ASSET  (VN) 

Lô D4/1 đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Phạm Xuân Dũng (VN) 
(55)  
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(11) 19552 
(21) 3-2012-00176 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 17.02.2012 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty liên doanh Phạm - ASSET  (VN) 

Lô D4/1 đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Xuân Dũng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

 
 

1.2 
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(11) 19553 
(21) 3-2012-00205 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-01 
(22) 23.02.2012 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty TNHH BZT USA  (VN) 

Số 48-50-52 đường Điện Cao Thế, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.  
Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Đỗ Thanh Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19554 
(21) 3-2012-00208 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 24.02.2012 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty cổ phần dược Nhân Hòa  (VN) 

280 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trần Mạnh Hùng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

 
 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
515 

(11) 19555 
(21) 3-2012-00209 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 03.11.2010 (43) 25.04.2012 
(71) Công ty TNHH VITAPURE Hoa Kỳ  (VN) 

Thôn Như Phượng Hạ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 
(72) Đàm Ngọc ánh (VN) 
(74) Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư INCIP (INCIP CO., LTD.) 
(55)  
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Phần iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2009-06578 (220) 09.04.2009 
  (441) 25.04.2012 

(531) 19.7.1; 26.15.25 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of  America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và chế phẩm để giặt; chế phẩm tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng;  nước có mùi thơm dùng cho gia đình và dùng cho vải.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm làm tươi mới  vải, chất khử mùi dùng cho vải ; chất khử mùi dùng 
cho vải bọc đồ đạc; chất khử mùi dùng cho thảm; chế phẩm làm tươi mát không khí; chế 
phẩm làm thơm mát không khí; chất khử mùi dùng cho phòng; chế phẩm làm tươi mát 
phòng; chế phẩm toả hương thơm hoặc nước hoa ra không khí;  

 
 

(210) 4-2010-02023 (220) 27.12.2007 
(641) 4-2007-26760 (441) 25.04.2012 

  
(731) SHIRE LLC   (US) 

9200 Brookfield Court, Florence, 
Kentucky 41042, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, cụ thể là: chế phẩm chữa lành vết thương; chế phẩm để ngăn 

ngừa, làm giảm, hạn chế hoặc điều trị sẹo; chế phẩm điều trị, làm giảm, hạn chế hoặc 
ngăn ngừa chứng xơ hóa; chế phẩm điều trị, làm giảm hoặc ngăn ngừa sự phát triển bệnh 
về chứng xơ hóa; chế phẩm để ngăn ngừa, làm giảm, hạn chế hoặc điều trị sẹo do phẫu 
thuật và do chấn thương, điều trị thần kinh, phẫu thuật thần kinh hoặc chấn thương; chế 
phẩm để điều trị, làm giảm, hạn chế hoặc ngăn ngừa các vết thương ngoài da; chế phẩm 
để điều trị, làm giảm, hạn chế hoặc ngăn ngừa sẹo ngoài da; chế phẩm để điều trị, làm 
giảm, hạn chế hoặc ngăn ngừa bệnh xơ hóa da; chế phẩm điều trị giãn dây chằng, bong 
gân hoặc gẫy sụn; chế phẩm thúc đẩy tái tạo biểu mô; chế phẩm điều trị vết thương lâu 
năm; chế phẩm điều trị bỏng; chế phẩm để điều trị, làm giảm, hạn chế hoặc ngăn ngừa vết 
loét hoặc vết đau do bị đè nén; chế phẩm để điều trị, làm giảm, hạn chế hoặc ngăn ngừa 
sự kết dính và sự co hẹp, chế phẩm để điều trị sự tái phát chứng hẹp mạch và tim; chế 
phẩm để ngăn ngừa, làm giảm, hạn chế hoặc điều trị sẹo trong việc điều trị mắt; chế phẩm 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
517 

để ngăn ngừa, làm giảm, hạn chế hoặc điều trị sẹo trong việc điều trị thần kinh, phẫu thuật 
thần kinh hoặc chấn thương; chế phẩm dược để đắp (rịt) và để tiêm dùng để làm giảm sẹo, 
chứng xơ hoá và bệnh về chứng xơ hoá trong mô của người do phẫu thuật hoặc chấn 
thương; chế phẩm dược để đắp (rịt) và để tiêm, cụ thể là: chế phẩm prôtêin giúp tăng 
cường sự phát triển của tế bào để ngăn ngừa, làm giảm, hạn chế hoặc điều trị sẹo trên da 
hoặc chứng xơ hoá, điều trị, làm giảm hoặc ngăn ngừa sự phát triển bệnh xơ hóa da; chế 
phẩm dược để đắp (rịt) và để tiêm, cụ thể là: chế phẩm prôtêin giúp tăng cường sự phát 
triển của tế bào để hỗ trợ việc chữa lành một cách tối ưu các vết thương trên mô liên kết 
và biểu mô sau phẫu thuật; miếng băng đắp thuốc trên da; gel hoặc kem để truyền chế 
phẩm dược để đắp (rịt) và để tiêm, cụ thể là chế phẩm prôtêin giúp tăng cường sự phát 
triển của tế bào để ngăn ngừa, làm giảm, hạn chế hoặc điều trị sẹo trên da hoặc chứng xơ 
hóa da, điều trị, làm giảm hoặc ngăn ngừa sự phát triển bệnh xơ hóa da.   

 
 

(210) 4-2010-03993 (220) 04.03.2010 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.12; 26.5.1; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh, xám 

(540) 

  

(731) Công Ty Cổ Phần Thương Mại 
Và Đầu Tư Phú Vinh  (VN) 
160 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, quản lý bất động sản, kinh doanh bất động sản..  

 
 

(210) 4-2010-04029 (220) 04.03.2010 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) KUBOTA CORPORATION   (JP) 

47-go, 2-ban, 1-chome, Shikitsuhigashi, 
Naniwa-ku, Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy quạt gió; máy bơm; bộ phận, phụ tùng và linh kiện của máy bơm; máy 

tiêu nước; máy bơm bùn; máy bơm ly tâm; máy bơm chân không; bộ phận đẩy của máy 
bơm; ổ đỡ của máy bơm; bộ phận bịt kín của máy bơm (bộ phận của máy móc); thiết bị 
để tách khí ga dùng trong công nghiệp; thiết bị tra dầu mỡ; bộ điều chỉnh máy bơm; cửa 
tháo nước được trang bị cho máy tiêu nước (bộ phận của máy móc); cối xay nước (cối xay 
vận hành bằng sức nước); máy thủy điện, máy truyền dẫn điện; máy xay kiểu trục lăn; 
máy móc và máy công cụ để chế biến kim loại; máy móc và thiết bị để hóa dầu; van kim 
loại (thiết bị máy móc) (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); máy và thiết bị 
dùng để nén chất thải; máy và thiết bị dùng để nghiền chất thải; máy và thiết bị dùng để 
làm dập chất thải; thiết bị để xử lý tình trạng lên men của rác hữu cơ; máy và thiết bị để 
xử lý xác thải; thiết bị dùng để xử lý tình trạng lên men của rác hữu cơ dùng cho hộ gia 
đình; máy và thiết bị xử lý rác thải loại nhỏ dùng cho hộ gia đình; băng tải chất thải (máy 
móc); lưỡi dao dùng cho máy nghiền rác; máy kéo có người đi bộ phía sau dùng cho mục 
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đích nông nghiệp; máy gặt đập; may cắt và bó (hay máy bó) cỏ khô; máy thu hoạch vụ 
mùa, máy cấy lúa; máy xới; máy điều khiển việc cày cấy; máy đập lúa; máy xay thóc; 
máy bón phân; máy gặt (máy nông nghiệp); máy cắt; máy tẩy uế đất trồng; máy đào 
mương; máy vun luống đất trồng; máy đánh vầng cây trồng; máy che phủ cây mới trồng; 
máy dỡ bỏ màng che phủ cây trồng; máy gieo hạt; máy rắc đất trồng vào các bầu cây 
giống; thiết bị ủ để cho hạt giống và cây giống nảy mầm; máy cày; máy làm cỏ; máy 
chống bệnh rệp vừng làm tàn lụi cây trồng; máy thu hoạch rau củ; máy chế biến rau củ; 
máy phân loại rau củ; máy phân loại trái cây; máy phân loại ngũ cốc; máy phân loại vật 
lạ; máy tưới rau; máy tỉa rau củ; máy đóng gói rau củ; máy bó rau; hộp đựng cây non 
dùng cho máy đánh vầng cây trồng; máy xén cỏ; máy chăm sóc cỏ; máy đào sâu; máy 
xây dựng; máy đóng cọc vào đất; máy khoan đất; máy nạo đất; máy đầm; máy sấy khô 
trong các mùa vụ; máy vo gạo dùng trong công nghiệp; máy trộn các nguyên liệu để làm 
thực phẩm dùng trong công nghiệp; máy làm bóng gạo hoặc lúa mạch dùng trong công 
nghiệp; máy xúc lật hạt mài; máy giặt dùng cho máy nông nghiệp; máy đánh bóng xi 
dùng cho máy nông nghiệp; động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; 
máy phát điện chạy bằng động cơ; máy nén chạy bằng động cơ; máy hàn chạy bằng động 
cơ; trục, trục xe hoặc trục quay (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); vòng bi 
(bộ phận của máy móc không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); trục ghép nối (bộ 
phận của máy móc không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); cơ cấu giảm tốc (là 
bộ phận của máy móc không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); thiết bị thay đổi 
tốc độ (là bộ phận của máy móc không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); vòng 
xích (bộ phận của máy móc không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); cam (bộ 
phận của máy móc không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); Bánh răng (cưa) (bộ 
phận của máy móc không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); lò xo (bộ phận 
của máy móc không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); thiết bị giảm sốc (bộ phận 
của máy móc không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); curoa truyền động chạy 
điện (bộ phận của máy móc không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); vành bánh 
xe (bộ phận của máy móc); bộ phận của động cơ; máy bơm nước (bộ phận của máy móc, 
động cơ); vỏ động cơ (cácte) dùng cho động cơ và đầu máy; hộp số dùng cho máy móc và 
động cơ; vỏ bọc khớp ly hợp; cái tay quay của máy hơi nước hoặc máy nổ; vỏ động cơ 
(cácte) dùng cho máy móc, động cơ và đầu máy; van điều khiển dùng cho động cơ; hộp xi 
lanh dùng cho động cơ; nắp xi lanh dùng cho động cơ; vỏ bọc hộp số; vật nặng để cân 
vành (bộ phận của máy móc); van đẩy (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); vô lăng 
(bánh đà) của máy; nắp bịt bằng kim loại (bộ phận của máy móc và động cơ); cái trụ đỡ 
ống tay quay (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); khuôn nén (ép) (bộ phận của máy 
móc hoặc động cơ); lớp lót (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); thiết bị giảm sốc (bộ 
phận của máy móc không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); vỏ bọc thanh biên 
đùng cho máy hoặc động cơ; vỏ bọc nắp xi lanh dùng cho động cơ; hộp đựng vòng bi (bộ 
phận của máy móc); bộ điều chỉnh dùng cho động cơ; mâm kẹp miệng vòi dùng cho động 
cơ; bơm nhiên liệu dùng cho động cơ, thiết bị tạo mép nước dùng cho động cơ; bộ điều 
chỉnh nhiệt dùng cho động cơ; đường ống thoát khí dùng cho động cơ; vỏ bọc côn không 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; hộp trục dùng cho máy móc; xi lanh thủy lực; 
trục nối nhiều chiều (bộ phận của máy móc); máy chế biến ngũ cốc; máy xay lúa hoặc hệ 
thống máy xay lúa; máy trộn; máy phân loại màu; con lăn dùng trong việc vận chuyển 
thủy tinh (bộ phận của máy móc); con lăn dùng trong việc vận chuyển các tấm thép (bộ 
phận của máy móc); con lăn dùng cho máy sản xuất giấy (bộ phận của máy móc); thiết bị 
nạp (điền đầy) khí gas; thiết bị nạp (điền đầy) chất lỏng; máy cung cấp tinh bột hoặc mẩu 
thức ăn (không đi kèm thiết bị phân tích trọng lượng); cơ cấu tiếp liệu dạng sóng (waving 
feeder) (bộ phận của máy móc); ống lọc dầu bằng thép đúc cho lò nhiệt phân dùng trong 
công nghiệp hóa dầu (bộ phận của máy móc); ống lọc dầu dùng cho lò đốt công nghiệp 
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(bộ phận của máy móc); hệ thống tiêu hủy các chất thải rắn (cơ học); thiết bị để khử độc 
tố dùng cho hệ thống tiêu hủy các chất thải rắn (cơ học); thiết bị phân hủy quang hóa 
dùng cho hệ thống tiêu hủy các chất thải rắn (cơ học); thiết bị khử muối dùng cho hệ 
thống tiêu hủy các chất thải rắn (cơ học); tháp hấp thụ có kìm kẹp dùng cho hệ thống tiêu 
hủy các chất thải rắn (cơ học); thiết bị thông gió tiếp xúc dùng cho hệ thống tiêu hủy các 
chất thải rắn (cơ học); máy xát gạo dùng cho hộ gia đình; vòng bi (bộ phận động cơ xe cộ 
mặt đất).  

 
Nhóm 09: Hệ thống điều khiển từ xa không dây hoặc có dây dùng cho máy bơm; bảng 
điều khiển điện; bảng nối điện tổng đài; thiết bị liên lạc bằng internet; máy phát (tín hiệu 
truyền thông); bộ điều khiển điện tử từ xa để điều khiển tín hiệu; đài điện thoại vô tuyến; 
máy vi tính; máy bán hàng tự động, bao gồm nhưng không giới hạn máy bán thuốc lá tự 
động; thiết bị hiển thị điện tử dùng cho máy kéo; thiết bị hiển thị điện tử dùng cho máy 
nông nghiệp; bộ ắc quy dùng cho máy nông nghiệp; máy tiếp tinh bột hoặc mẩu thức ăn 
(thiết bị phân tích trọng lượng); cái cân hình phễu; cân bằng đai; cân bằng băng tải; thiết 
bị cân tự động dùng cho băng chuyền; cân có sàn phăng; cân chống nổ; cân trọng lượng 
rác thải; cân điện tử có sàn phẳng; cân có móc treo; cân để cân hành lý cái cân đĩa; thiết 
bị đo trọng lượng; máy bán vé tự động, dụng cụ đo độ; máy cảm biến tải trọng; thiết bị 
thiết kế dùng với máy vi tính (computer aided design apparatus); bộ ổn định nhiệt 
(090238); máy dùng để thẩm định chất lượng trái cây và rau củ, cụ thể là, máy để đo 
lượng đường và axit của trái cây và rau củ bằng phản chiếu cận tia hồng ngoại. 

 
Nhóm 11: Lò đốt cặn dầu thải; phụ kiện dùng cho lò đốt cặn dầu thải; lò đốt rác; phụ kiện 
dùng cho lò đốt rác; thiết bị kiểm soát sự cháy của lò đốt rác; thiết bị sưởi nóng không khí 
sơ bộ; thiết bị trao đổi nhiệt; máy biến đổi nhiệt (trong sản xuất hóa chất); thiết bị sấy bùn 
quặng dùng trong hệ thống xử lý nước thải; thiết bị sấy khô; thiết bị để chuyển tải cặn dầu 
(bộ nạp dùng cho lò đốt rác); thiết bị thu gom rác trong lò đốt rác; thiết bị làm nguội khí 
thải thu được từ lò đốt rác; thiết bị hút bụi trong khí thải thu được từ lò đốt rác; thiết bị xử 
lý khí thải đi kèm lò thiêu đốt; thiết bị làm ẩm tro đã thiêu đi kèm lò thiêu đốt; thiết bị 
loại bỏ tro đã thiêu đi kèm lò thiêu đốt; van trong hệ thống ống dẫn nước hoặc dẫn khí; 
van dùng cho ống dẫn; vòi nước (vòi phun nước) thiết bị phun sương; thiết bị điều hòa 
không khí; thiết bị làm sạch không khí dùng trong công nghiệp; bộ làm nóng không khí; 
thiết bị làm nóng lại không khí; thiết bị kiểm soát không khí; thiết bị làm sạch nước; thiết 
bị xử lý nước thải; thiết bị để xử lý sự lên men mêtan của các dòng thải hữu cơ; thiết bị 
dùng để xử lý sự lên men mêtan của các dòng thải hữu cơ, dùng cho hộ gia đình; thiết bị 
xử lý các dòng nước thải, dùng cho hộ gia đình; bồn để xử lý nước thải (dùng cho mục 
đích công nghiệp); bể chứa rác dùng trong hệ thống xử lý nước thải (cho mục đích công 
nghiệp); thiết bị xử lý chất bài tiết; bồn để xử lý nước thải (dùng cho hộ gia đình); thiết bị 
xử lý nước thải trong gia đình; thiết bị hút bụi dùng để xử lý nước thải; thiết bị khử bụi 
dùng trong hệ thống xử lý nước thải; thiết bị bới sạn dùng trong hệ thống xử lý nước thải; 
máy khử nước dùng trong hệ thống xử lý nước thải; thiết bị nhặt sạn dùng trong hệ thống 
xử lý nước thải; màng đệm để đựng cặn bã dùng trong hệ thống xử lý nước thải; màng để 
đựng cặn bã khi khử nước dùng cho hệ thống xử lý nước thải; băng tải rác thải đi kèm hệ 
thống xử lý nước thải; phễu tiếp liệu đi kèm hệ thống xử lý nước thải; thiết bị thu gom bùn 
đặc đi kèm hệ thống xử lý rác nước thải; thiết bị hót váng dùng trong hệ thống xử lý nước 
thải; thiết bị khuếch tán không khí dùng trong hệ thống xử lý nước thải; thiết bị khuấy 
dùng trong hệ thống xử lý nước thải; bộ phận chứa vi sinh vật dùng trong hệ thống xử lý 
nước thải; chậu để xử lý sự kết bông dùng trong hệ thống xử lý chất thải; thiết bị lọc cát 
dùng cho hệ thống xử lý nước thải; chậu lọc dùng trong hệ thống xử lý nước thải; thiết bị 
lọc cácbon hoạt hóa ô zôn sinh học dùng cho hệ thống xử lý nước thải; thiết bị lọc dùng 
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cho hệ thống xử lý nước thải; thiết bị tẩy uế bằng khí clo dùng cho hệ thống xử lý nước 
thải; thiết bị tẩy uế bằng khí ô zôn dùng cho hệ thống xử lý nước thải; thiết bị tẩy uế bằng 
tia cực tím dùng cho hệ thống xử lý nước thải; thiết bị tẩy uế bằng clo điôxít dùng cho hệ 
thống xử lý nước thải; thiết bị làm lắng cặn bã dùng trong hệ thống xử lý nước thải; thiết 
bị khử nước dùng trong hệ thống xử lý nước thải; thùng chứa để tiêu hủy dùng trong hệ 
thống xử lý nước thải; thiết bị khử nước và sấy khô dùng trong hệ thống xử lý nước thải; 
thiết bị khử mùi sinh học dùng trong hệ thống xử lý nước thải; thiết bị khử mùi các bon 
hoạt hóa dùng trong hệ thống xử lý nước thải; thiết bị khử sạch hóa chất dùng trong hệ 
thống xử lý nước thải; thiết bị khử rác rưởi dùng trong hệ thống xử lý nước thải; hệ thống 
lọc nước; thiết bị lọc dùng trong hệ thống lọc nước; thiết bị sản xuất hóa chất dùng cho hệ 
thống lọc nước; thiết bị phun hóa chất dùng cho hệ thống lọc nước; hệ thống tiêu hủy 
(đốt) các chất thải rắn để xử lý dung dịch lọc chứa chất độc được lọc ra từ bãi rác nơi chỉ 
có các rác thải đã thiêu được chôn xuống và từ bãi rác nơi các rác thải công nghiệp không 
được thiêu đốt và rác tải y tế được chôn xuống; thiết bị để khử độc tố dùng cho hệ thống 
tiêu hủy (đốt) các chất thải rắn; thiết bị phân hủy quang hóa dùng cho hệ thống tiêu hủy 
(đốt) các chất thải rắn; thiết bị khử muối dùng cho hệ thống tiêu hủy (đốt) các chất thải 
rắn; tháp hút bám có kìm kẹp dùng cho hệ thống tiêu hủy (đốt) các chất thải rắn; thiết bị 
thông gió tiếp xúc dùng cho hệ thống tiêu hủy các chất thải rắn; nồi cơm điện; nồi điện; 
thiết bị cung cấp nhiệt chạy điện dùng cho hộ gia đình; thiết bị để bảo quản ngũ cốc ở 
nhiệt độ thấp (thiết bị làm lạnh); bếp lò để nung các thanh sắt và thép để làm má phanh; 
máy khử bùn để làm sạch nước; nồi nấu cơm dùng trong công nghiệp; chảo rán rau củ 
dùng trong công nghiệp; máy màng lọc có màng lọc bằng gốm sứ dùng trong xử lý nước 
thải; máy màng lọc có màng lọc bằng chất hữu cơ dùng trong xử lý nước thải; máy màng 
lọc dùng trong xử lý nước thải; bộ lọc của máy màng lọc (bộ phận của máy móc); bộ phận 
lọc của máy màng lọc dùng trong xử lý nước thải; vỏ bọc dùng cho máy màng lọc dùng 
trong xử lý nước thải; cát tót dùng cho máy màng lọc dùng trong xử lý nước thải; màng 
lọc có thể thay được của máy màng lọc dùng trong xử lý nước thải; bộ phận khuếch tán 
không khí dùng cho máy màng lọc dùng trong xử lý nước thải; máy khử nước trong rác 
thải. 

 
Nhóm 12: Xe toa trần để bơm tiêu nước; xe toa trần để bơm nước; xe toa trần có máy 
bơm; xe kéo để kéo máy móc canh tác; xe kéo chuyên chở cỏ; xe vận tải đa năng; xe vận 
tải dùng cho mục đích xây dựng; xe vận tải dùng để chuyên chở mùa vụ hoặc nguyên vật 
liệu; xe chuyển (nâng) hàng; xe moóc (xe cộ); xe ô tô điện; xe ô tô; xe ba bánh chở hàng; 
xe lửa có bánh chạy bằng điện; xe đẩy tay hai bánh dùng để chuyên chở hàng hóa; hệ 
thống cáp dùng để chuyên chở hàng hóa trên tàu thủy hoặc máy bay; xe tự dỡ hàng (làm 
nghiêng các toa xe); đầu xe ô tô đẩy dùng trong ngành khai mỏ; đầu ô tô kéo dùng trong 
ngành khai mỏ; đầu máy chính không chạy điện dùng cho xe cộ giao thông trên bộ 
(không bao gồm các phụ tùng); phụ tùng động cơ dùng cho xe cộ trên mặt đất; bộ báo 
động chống trộm dùng cho xe cộ; xe điện ba bánh; xe điện bốn bánh; xe lăn; động cơ 
điện xoay chiều hoặc động cơ điện một chiều dùng cho xe cộ mặt đất; bánh lái dùng cho 
xe cộ; ghế ngồi của xe cộ; lốp dùng cho bánh xe; xe xúc; vỏ bọc côn ly hợp dùng cho xe 
cộ mặt đất; hộp ổ trục dùng cho xe cộ; xe xúc lật hạt mài; vành bánh xe; trục, trục xe hoặc 
trục quay dùng cho xe cộ giao thông trên bộ; trục ghép nối (của động cơ dùng cho xe cộ 
mặt đất); cơ cấu giảm tốc (dùng cho động cơ xe cộ mặt đất); thiết bị thay đổi tốc độ (dùng 
cho động cơ xe cộ mặt đất); đĩa cam (chi tiết máy của xe cộ trên mặt đất); bánh răng cưa 
(của động cơ xe cộ mặt đất); nhíp xe (của xe cộ mặt đất); thiết bị giảm sốc (dùng cho xe 
cộ mặt đất); curoa truyền động chạy điện (dùng cho xe cộ mặt đất); xe tự dỡ hàng (làm 
nghiêng các toa xe); bộ truyền động điện (dùng cho xe cộ mặt đất); phanh (dùng cho xe 
cộ mặt đất). 
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Nhóm 22: Bao túi bằng vải dùng trong công nghiệp; bao gói bằng rơm dùng trong công 
nghiệp; lưới (không bằng kim loại hoặc amiăng); dây thừng nhỏ, dây viền hoặc dây chão 
dùng để buộc hoặc đóng gói.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ máy kéo có người đi bộ phía sau dùng trong 
nông nghiệp; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ máy gặt đập; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 
máy cắt và bó (hay máy bó) cỏ khô; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ máy thu hoạch vụ mùa; 
dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ máy cấy lúa; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ máy móc, thiết 
bị nông nghiệp; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ máy móc và thiết bị xây dựng; dịch vụ bán 
buôn hoặc bán lẻ máy móc và thiết bị bốc dỡ hàng hóa; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ máy 
móc và thiết bị sản xuất hóa chất; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ máy móc và thiết bị chế 
biến thực phẩm hoặc đồ uống; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ máy móc và thiết bị để đóng 
gói hoặc bao phủ hàng hóa; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các đầu máy chính không chạy 
điện (không dùng cho xe cộ mặt đất); dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ động cơ (không dùng 
cho xe cộ mặt đất); dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ máy xén cỏ; dịch vụ bán buôn hoặc bán 
lẻ bộ khởi động của động cơ; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ động cơ xoay chiều và động 
cơ một chiều (không bao gồm động cơ dùng cho xe cộ mặt đất); dịch vụ bán buôn hoặc 
bán lẻ máy phát điện xoay chiều (máy phát điện sinh ra dòng điện xoay chiều); dịch vụ 
bán buôn hoặc bán lẻ máy phát điện một chiều; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ máy xúc lật 
hạt mài.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy kéo có người đi bộ phía sau dùng trong 
nông nghiệp; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy gặt đập; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy cấy lúa, dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết bị dùng trong 
công nghiệp; dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng; 
dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết bị bốc dỡ hàng hóa; dịch vụ sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết bị sản xuất hóa chất; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
máy móc và thiết bị chế biến thức ăn và đồ uống; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy 
móc và thiết bị đóng gói hoặc bao phủ hàng hóa; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng đầu 
máy chính không chạy điện (không dùng cho xe cộ mặt đất); dịch vụ sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy động cơ (không dùng cho xe cộ mặt đất); dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
máy xén cỏ; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng bộ khởi động của động cơ; dịch vụ sửa 
chữa hoặc bảo dưỡng động cơ điện xoay chiều hoặc động cơ điện một chiều (không bao 
gồm động cơ dùng cho xe cộ mặt đất); dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy phát điện 
xoay chiều; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy phát điện một chiều; dịch vụ sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng máy xúc lật hạt mài. 

 
 

(210) 4-2010-14145 (220) 02.07.2010 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
Nhóm Năm  (VN) 
Tầng 1, sau CC 22 Nguyễn Trãi, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tư vấn quảng cáo và kinh doanh.  
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Nhóm 41: Hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí.  
 
 

(210) 4-2010-14156 (220) 02.07.2010 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Gel (để chăm sóc và làm sạch da, không chứa thuốc) dùng cho thiết bị sử dụng 

sóng siêu âm làm đẹp, sạch mặt dùng trong gia đình. 
 

Nhóm 07: Máy công cụ; máy hàn điện; rôbốt công nghiệp (máy); máy hàn vận hành bằng 
ga; máy lắp ráp vi mạch; máy ép chất bịt kín bán dẫn; máy giặt sử dụng công nghệ 
plasma; máy hàn hồ quang điện; máy cắt kim loại sử dụng hồ quang, ga hoặc plasma; 
máy xếp đặt các linh kiện điện tử; máy gài các linh kiện điện tử; máy hàn dán in; máy 
phân phối chất dính để xếp đặt các linh kiện điện tử; bộ nạp linh kiện điện tử; máy ghép 
nối khuôn; máy ghép nối dây; máy ghép nối chip lệch; máy lắp ráp cho màn hình phẳng; 
máy hàn bằng nhiệt; máy khắc khô; máy sàng năng suất cao; bộ tạo dao động lade C02 
(để hàn, ghép nối và xử lý); máy công cụ hoạt động bằng điện; máy công cụ hoạt động 
bằng điện để ép đầu kẹp cáp; đai truyền, bộ nạp điện và đầu gắn cho máy công cụ hoạt 
động bằng điện; mũi cắt, bạc lắp mũi khoan và mũi khoan cho máy công cụ hoạt động 
bằng điện; mâm cặp cho dụng cụ vặn đai ốc vận hành bằng điện; lưỡi cho máy cắt chạy 
điện; máy cắt kim loại và/hoặc gỗ hoạt động bằng điện; máy cưa kim loại và/hoặc gỗ; lưỡi 
máy có thể thay thế dùng cho máy công cụ hoạt động bằng điện; máy cưa đĩa vận hành 
bằng điện để cắt kim loại và/hoặc gỗ; máy cưa tịnh tiến vận hành bằng điện, lưỡi dao cho 
máy, dụng cụ và thiết bị cắt hoạt động bằng điện; đầu nối để điều chỉnh đầu gắn vào máy 
công cụ hoạt động bằng điện; hộp mang máy công cụ hoạt động bằng diện; đai mang giữ 
máy công cụ hoạt động bằng điện; bộ trao đổi nhiệt (bộ phận của máy); máy đánh bóng 
hoạt động bằng điện; động cơ (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); động cơ 
điện (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); máy phát điện; máy phát điện 
chạy bằng sức gió và/hoặc năng lượng mặt trời có trang bị thiết bị chiếu sáng; máy thổi li 
tâm; máy thổi hướng trục; bộ giảm tốc (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); 
môtơ cho ổ đĩa cứng; động cơ quạt; máy nâng (thang máy); máy nâng để chăng đèn; máy 
giặt và sấy khô; máy giặt; lồng là bộ phận cấu thành của máy giặt quần áo; máy sấy khô 
quần áo; máy rửa bát đĩa; máy nén; máy bơm; máy bơm điện; máy trộn, cắt và thái; máy 
trộn, cắt và băm thái thực phẩm dùng điện; máy trộn cầm tay chạy điện dùng trong gia 
đình; máy chế biến thực phẩm chạy điện dùng trong gia đình; cái mở hộp dùng điện; máy 
mài dao chạy điện; máy xay cà phê chạy điện; máy trộn thực phẩm chạy điện dùng trong 
gia đình; máy ép chạy điện dùng trong gia đình; máy làm kem chạy điện; may xay thịt 
chạy điện dùng trong gia đình; máy nghiền đá chạy điện; máy xử lý chất thải chạy điện; 
máy nghiền rác; dụng cụ làm vườn (dụng vụ cầm tay, không vận hành thủ công) máy xén 
cỏ chạy điện; lưỡi cắt cho máy xén cỏ; máy xén tỉa hàng rào; máy tỉa cây; thiết bị tỉa cành 
chạy điện dùng trong gia đình; máy nghiền gỗ chạy điện; máy xới để làm vườn; máy phun 
hoá chất chạy điện dùng trong nông nghiệp; thiết bị làm sạch chạy điện; máy hút bụi chạy 
điện; máy đánh bóng sàn chạy điện; máy hút bụi dùng trong thương mại; máy hút bụi/xơ 
vải trên quần áo chạy điện; thiết bị hút dính bụi chạy điện; máy thổi gió; thiết bị cấp nước; 
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súng hàn kín (máy phun chất bịt kín); bàn chải hoạt động bằng điện để lấy lông rụng cho 
vật nuôi; máy hút bụi chạy điện cho lông vật nuôi; bàn chải điện để chải lông vật nuôi; 
mâm quay ở bàn làm đồ gốm chạy điện; máy giặt kiểu dòng xoáy; máy hong khô sử dụng 
tia cực tím; thiết bị nghiền rác dùng trong nhà bếp; máy đóng ghim chạy điện không dùng 
trong văn phòng; máy phát điện quang vontaic; hệ thống phát điện dùng cho gia đình; 
máy làm sạch hàm răng giả; máy sản xuất chất bán dẫn; máy phun tưới nước dùng trong 
vườn, máy bơm nước giếng; máy nén chất thải; chổi chạy điện để làm sạch bồn tắm; máy 
rửa bát đĩa chạy điện. 

 
Nhóm 09: Máy ảnh; hộp đựng máy ảnh; đèn flash (chớp, nháy) chạy điện dùng cho máy 
ảnh; máy chụp ảnh tĩnh kỹ thuật số; máy ảnh kỹ thuật số có chức năng quay phim, phát 
âm thanh và ghi giọng nói; máy sao chụp dùng giấy trơn; hộp mực (không chứa mực) 
dùng cho máy photocopy; bảng trắng điện tử; ống kính quang học; bộ nạp tài liệu tự động 
dùng trong văn phòng; thiết bị dập lửa; pin; ắc quy và ắc quy khô; bộ sạc ắc quy dùng cho 
bình ắc quy; pin/ắc quy có thể sạc lại; ắc quy niken-cadini; ắc quy niken-hyđrô; pin lithi; 
pin ion lithi; thanh các bon dùng cho ắc quy khô; thanh các bon dùng để hàn; thiết bị lắp 
hệ thống dây điện; bộ nối điện; bộ ngắt mạch và linh kiện của chúng; ổ điện; công tắc đèn 
mờ; công tắc hẹn giờ; thiết bị chuyển mạch tự động; bộ chuyển mạch từ; bộ chuyển mạch 
quang điện; bộ ngắt mạch điện; công tắc ngắt mạch điện khi bị rò; thiết bị có bộ cảm biến 
để đặt mạng dây điện; công tắc điều khiển; bộ điều chỉnh độ sáng đèn (công tắc có chức 
năng điều chỉnh độ sáng); bộ ngắt mạch hoạt động bằng thẻ; ống dẫn điện bằng kim loại; 
ống dẫn điện mềm; ống dẫn dưới sàn dùng cho đường cáp điện trong gia đình; giá đỡ cáp 
(dây điện và vật liệu đặt đường cáp); ống phân phối điện dùng cho nhà máy; ba lát dùng 
cho đèn; máy ngắt điện; bộ khởi động và đóng ngắt từ tính; thiết bị bảo vệ mạch điện; 
thiết bị giữ nhiệt; bộ ngắt điện rò vào đất; hộp phân phối điện; ổ cắm điện chìm; khung cố 
định dùng cho ổ cắm điện chìm; dây đấu rẽ (điện); ổ cắm điện chìm dưới sàn có cơ cấu 
nhô lên khi sử dụng; ổ cắm điện trên sàn; dây điện sàn; hệ thống dây điện dưới thảm; 
phích cắm (điện); máy và thiết bị báo động; máy truyền hình giám sát sử dụng cho hệ 
thống liên lạc nội bộ bằng hình ảnh; thiết bị liên lạc; chuông báo hiệu rò khí (gas); thiết bị 
báo động chống trộm; thiết bị báo vỡ kính (thiết bị báo động chống trộm); máy dò bằng 
tia nhiệt (chuông dò nhiệt cơ thể người/chuông báo động có trộm xâm nhập); bộ dò hồng 
ngoại (máy dò chướng ngại vật trong suốt bằng tia hồng ngoại/chuông báo động có trộm 
xâm nhập); chuông cửa điện; thiết bị truyền/nhận vô tuyến dùng cho chuông báo cháy; 
còi (nhà máy); chuông báo cháy; bảng kiểm soát cháy; thiết bị phát hiện cháy; chuông 
báo hiệu cháy (thiết bị âm thanh); thiết bị chống cháy và khói (bảng kiểm soát hoả hoạn); 
chuông báo động khẩn cấp (chuông báo cháy điều khiển bằng tay); thiết bị thông báo 
khẩn cấp tự động (thiết bị thông báo dùng cho chuông báo cháy và báo sự xâm nhập); 
khóa điện; thiết bị mở cửa bằng điện; cửa tự động dùng điện; thiết bị nhận dạng vân tay 
để kiểm soát sự truy nhập (thiết bị kiểm soát truy nhập); thiết bị nhận dạng khuôn mặt để 
kiểm soát sự truy nhập (thiết bị kiểm soát truy nhập); thiết bị giám sát hình ảnh (thiết bị 
kiểm soát sự truy nhập/thiết bị phát hiện sự xâm nhập); bộ cảm biến hình ảnh (thiết bị báo 
động nhận dạng người); hộp khóa an ninh (hệ thống báo động tương tác kiểm soát cất giữ 
khoá); hệ thống điều khiển ánh sáng từ xa; bộ thu dùng cho thiết bị điều khiển từ xa 
không dây để đóng/mở cửa chớp (hệ thống đóng/mở cửa tự động chạy điện); bộ phát dùng 
cho thiết bị điều khiển từ xa không dây để đóng/mở cửa chớp (hệ thống đóng/mở cửa tự 
động chạy điện); bộ thu/phát điều khiển từ xa; bộ ngắt mạch điều khiển từ xa dùng cho 
máy thu hình hoặc ra đi ô; máy và thiết bị âm thanh; rađiô; máy ghi/phát băng cát xét; 
máy ghi/phát băng cát xét có rađiô; máy phát băng cát xét có thể mang theo; máy ghi/phát 
rađiô cát xét có thể mang theo; ổ đĩa quang, máy ghi/phát đĩa quang và các chi tiết của 
chúng; hộp đựng máy phát âm thanh có thể mang theo; đĩa lau ống kính dùng cho máy 
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phát đĩa quang; bộ nhớ mạch tích hợp và/hoặc máy ghi/phát đĩa cứng; máy phát MP3; loa 
(thiết bị âm thanh); bộ điều hưởng âm thanh nổi; bộ khuếch đại âm thanh; micrô; máy 
quay đĩa; lớp đệm chống trượt dùng cho mặt quay đĩa hát; thiết bị điều chỉnh âm sắc; 
rađiô có đồng hồ; thiết bị ghi mạch tích hợp (thiết bị ghi giọng nói); thiết bị xử lý âm 
thanh kỹ thuật số; tai nghe choàng đầu; tai nghe choàng đầu không dây; ống nghe; máy 
hát karaoke; phần mềm âm thanh/hình ảnh (đã ghi); linh kiện âm thanh nổi; bộ điều hợp 
cho máy cát xét để tái tạo âm thanh trên đĩa quang; thiết bị phóng thanh; bộ hòa âm; bộ 
làm sạch thiết bị âm thanh; cáp sợi quang; cáp truyền âm thanh/cáp truyền hình ảnh; thiết 
bị âm thanh dùng trên xe ô tô; giá giữ gắn trên ô tô để giữ máy vi tính, thiết bị âm 
thanh/hình ảnh, hệ thống định vị ô tô; hệ thống máy vi âm không dây bao gồm micrô 
không dây, bộ phát không dây, loa cấp nguồn không dây, bộ thu không dây, bộ khuếch 
đại âm thanh không dây, bộ điều hưởng hỗn hợp; bộ đa điều chỉnh kỹ thuật số; bộ đa xử 
lý kỹ thuật số; bộ khuếch đại công suất; máy móc và thiết bị nghe nhìn; máy thu truyền 
hình; màn hiển thị ống tia catôt; ống tia catôt; đèn thu hình; máy thu truyền hình plasma; 
màn hình plasma; tấm màn hình plasma; bộ cấp nguồn cho tấm màn hình plasma; giá đỡ 
dùng cho tấm màn hình plasma hoặc máy thu truyền hình plasma; giá gắn tường dùng cho 
tấm màn hình plasma hoặc máy thu truyền hình plasma; máy thu truyền hình tinh thể 
lỏng; màn hình tinh thể lỏng; tấm màn hình tinh thể lỏng; máy thu truyền hình chiếu màn 
ảnh; máy thu truyền hình kết hợp với đầu ghi băng viđêô; máy thu truyền hình kết hợp với 
máy phát đĩa; ăng ten; bộ điều chỉnh viđêô; máy chiếu màn hình tinh thể lỏng; ống kính 
dùng cho máy chiếu màn hình tinh thể lỏng; giá đỡ gắn tường cho máy chiếu màn hình 
tinh thể lỏng; đèn dùng cho máy chiếu màn hình tinh thể lỏng; máy chiếu xử lý ánh sáng 
kỹ thuật số; ống kính cho máy chiếu viđêô; máy ghi/phát Viđêô cát xét; máy quay viđêô 
xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; cáp cho máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ 
phận ghi hình; hộp đựng máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; kính 
ngắm điện dùng cho máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; bao chống 
thấm nước dùng cho máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; bộ chuyển 
đổi dòng xoay chiều dùng cho máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; 
pin cho máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; dây đeo vai dùng cho 
máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy ghi/phát băng cát xét viđêô 
độ phân giải cao kỹ thuật số; thiết bị hiển thị ảnh màu cỡ lớn; hệ thống truyền hình cáp; ổ 
đĩa cứng; thiết bị âm thanh/hình ảnh sử dụng như thiết bị giảng dạy; bảng hiển thị quang 
điện; hệ thống hiển thị thông tin đa chức năng dùng điện; camera giám sát; hệ thống thiết 
bị viđêô mạch kín; hệ thống giám sát hình ảnh điện và điện tử; phần mềm DVD (ghi sẵn); 
máy quay truyền hình; bộ ngắt mạch viđêô; hệ thống thiết bị để biên tập viđêô và chỉnh 
sửa âm thanh phi tuyến tính; bộ điều khiển hiệu chỉnh âm thanh và hình ảnh; thiết bị biên 
soạn đĩa DVD; màn hình LED (đi-ốt phát sáng); cáp USB; thiết bị ghi hình dùng trong xe 
cộ; máy ghi hình không dây (điện); thiết bị giám sát ghi hình không dây (điện); bộ 
chuyển đổi tín hiệu viđêô dùng cho máy ghi hình nối mạng; phần mềm để ghi dùng riêng 
cho máy ghi hình nối mạng; bộ điều khiển máy ghi hình nối mạng; máy chủ dùng cho 
máy ghi hình nối mạng; máy ghi hình không dây gắn ngoài cửa với bộ cảm biến chuyển 
động; máy ghi hình chuyển đổi được; bộ chuyển mạch để sản xuất hình ảnh động; bộ xử 
lý đồ họa để tạo chương trình thời gian thực; bộ biên tập để phối hợp hình ảnh và âm 
thanh; thiết bị ghi/phát hình DVD; bộ giám sát viđêô màn hình tinh thể lỏng, màn hình 
không dây; quai xách cho máy chiếu; giá đỡ kép dùng cho máy chiếu; xuất bản phẩm 
điện tử (có thể tải về); máy ghi/phát hình DVD/băng cát xét tất cả trong một; máy móc và 
thiết bị dùng đĩa quang; ổ đĩa quang; máy ghi đĩa quang; máy phát đĩa quang; bộ chuyển 
đổi đĩa quang; hộp chứa đĩa quang; thiết bị điều khiển đĩa quang; máy và thiết bị liên lạc; 
máy thu nhận tín hiệu fax; máy thu phát vô tuyến; điện thoại; điện thoại di động; pin điện 
thoại di động; điện thoại giao thức Internet; điện thoại không dây; máy nói dùng trong hội 
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nghị; máy trả lời điện thoại; hệ thống chuyển mạch tự động nhánh lẻ; máy thu hệ thống 
định vị toàn cầu; điện thoại vô tuyến; ra đa dùng trên biển; ra đa; thiết bị liên lạc không 
dây dùng trong xe ô tô; hệ thống ra đi ô truy cập đa kênh; thiết bị thông tin giao thông 
điện; thiết bị dùng cho hội nghị qua điện thoại; thiết bị dùng cho mạng cục bộ; thiết bị mã 
hoá/giải mã âm thanh hình ảnh; thiết bị tìm vị trí và đánh dấu đường đi dùng cho ô tô; bộ 
thu phí cầu đường điện tử cho ô tô; bộ điều khiển từ xa dùng cho máy móc, thiết bị âm 
thanh/hình ảnh; máy in ảnh dùng trong gia đình; máy in video; máy in đa chức năng; máy 
hoàn thiện dùng cho máy in đa chức năng; bộ phận nạp giấy dùng cho máy in đa chức 
năng; bộ truyền giấy dùng cho máy in đa chức năng; ổ đĩa cứng dùng cho máy in đa chức 
năng; bảng nhớ dùng cho máy in đa chức năng; phần mềm để đếm dùng cho máy in đa 
chức năng; hệ thống phân chia tài liệu dùng cho máy in đa chức năng; hộp chứa mực thừa 
dùng cho máy in đa chức năng; dấu kiểm tra dùng cho máy in đa chức năng; máy in đa 
chức năng sử dụng với máy tính; bộ liên lạc 3G dùng cho máy in đa chức năng; bộ truyền 
nhận fax trên Internet dùng cho máy in đa chức năng; bộ kéo dài dùng cho máy tin đa 
chức năng; khay đỡ dùng cho máy in đa chức năng; thiết bị thư thoại dùng cho máy in đa 
chức năng; bộ đọc/chép nhận dạng tần số vô tuyến cho máy in đa chức năng; bảng mạng 
cục bộ dùng cho máy in đa chức năng; băng cát xét có thể kéo dài ra dùng cho máy in đa 
chức năng; bộ cầm tay dùng cho máy in đa chức năng; hộp chứa giấy dùng cho máy in 
ảnh; túi được thiết kế thích hợp để đựng máy in ảnh; máy nói không dây dùng trong hội 
nghị; thiết bị đầu cuối sử dụng công nghệ thông tin dùng trong xe cộ; máy fax; hệ thống 
giao thông thông minh (áp dụng cho hệ thống viễn thông và công nghệ kiểm soát để giải 
quyết các vấn đề như tai nạn và ách tắc giao thông); hệ thống phân phối hình ảnh/thông 
tin; hệ thống phát thanh truyền hình kỹ thuật số bao gồm máy ghi hình video cho phát 
sóng kỹ thuật số, bộ ngắt mạch, xe phát truyền thông ngoài trường quay; hệ thống học tập 
đa phương tiện bao gồm máy tính cá nhân, máy ghi âm và phần mềm; thiết bị điều khiển 
từ xa để gọi khẩn cấp; thiết bị điều khiển từ xa để bật tắt; bộ chuyển đổi dùng cho bộ 
nguồn; bộ lập trình (thiết bị điều khiển logic lập trình được); hệ thống để thu điện thế cao 
tần; tụ điện; thiết bị và dụng cụ kiểm tra (giám sát); hệ thống điều khiển truy cập nhận 
dạng bằng mống mắt; hệ thống ghi hình đọc mống mắt; máy móc và thiết bị điều khiển tự 
động; máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; quạt làm mát bộ vi xử lý; thiết bị cổng 
nối cho mạng băng thông rộng máy vi tính; cạc (thẻ) liên lạc PCM/CIA không dây; phần 
mềm máy tính (ghi sẵn); máy quét ảnh; máy in dùng cho máy vi tính; hộp mực (không 
chứa mực) dùng cho máy in máy vi tính; thẻ CF (thẻ nhớ dùng cho máy ảnh số, điện thoại 
di động và thiết bị di động kỹ thuật số); bộ chuyển đổi điện PCM/CIA; cạc (thẻ) máy tính 
cá nhân; bàn phím máy tính; ổ đĩa mềm; đầu đọc thẻ; đầu đọc/ghi thẻ; thiết bị đọc mã 
vạch; máy quét mã vạch; máy ghi thời gian; thiết bị đầu cuối dữ liệu có thể mang theo; 
máy đếm tiền điện tử; thiết bị đầu cuối cho hệ thống điểm bán hàng; máy vi tính di động; 
máy trợ giúp số cá nhân kỹ thuật số; hệ thống vẽ có máy tính hỗ trợ, ổ đĩa cứng; máy tính 
điện tử; máy quay hình nối mạng; bộ định tuyến, nguồn cấp điện năng liên tục dùng cho 
máy vi tính, thiết bị liên lạc và truyền thông; máy in đa chức năng cụ thể là máy kết hợp 
các tính năng của máy in, máy quét máy fax và có thể nối mạng; bộ chuyển đổi mạng cục 
bộ không dây; bộ chỉnh lưu nguồn cung cấp năng lượng chuẩn Ethernet; thiết bị sao chép 
dữ liệu nhớ chuẩn SD; bộ ghi đĩa nối mạng; đầu đọc thẻ nhớ máy ảnh; đầu ghi thẻ nhớ; 
đầu đọc thẻ nhớ; máy ghi/phát băng viđêô kỹ thuật số; máy quay và ghi hình kỹ thuật số; 
thẻ mã hóa viđêô; cổng giao tiếp; bộ chuyển đổi dùng cho máy tính trên xe ô tô; thiết bị 
lưu trữ dữ liệu hình ảnh; thiết bị lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số sử dụng băng từ; đầu máy quay 
đĩa quang; thiết lưu trữ dữ liệu DAT, mô đun dùng cho ổ đĩa cứng; nền ceramic nhiều lớp 
đồng đốt nhiệt độ thấp không co ngót (linh kiện điên tử); phương tiện ghi để lưu trữ dữ 
liệu bên ngoài; băng viđêô cát xét; băng lau đầu từ dùng cho máy ghi/phát băng âm 
thanh/hình ảnh; băng viđêô cát xét D-VHS; băng viđêô cát xét kỹ thuật số; băng âm thanh 
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cát xét; đĩa mềm; đĩa quang chưa ghi; thẻ nhớ mạch tích hợp; thẻ nhớ chuẩn SD; thiết bị 
và dụng cụ đo; hệ thống đo liều lượng nhiệt phát quang; liều lượng kế được trang bị 
chuông báo động; máy đếm; ampe kế; dụng cụ đo công suất tiêu thụ; máy đo độ rò điện; 
máy đo độ cách điện; nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị xử lý hệ thống đo; 
thiết bị đo siêu chính xác; máy phân tích âm thanh/hình ảnh; máy hiện sóng; máy điều 
biến; vôn kế; máy đo độ méo; cân đo trọng lượng và độ béo của cơ thể chạy điện; máy 
cân/ cân có mặt số; máy đếm bước; nhiệt lượng kế dùng cho luyện tập thân thể; máy đo 
sức ném khi tập thể dục; máy đo mùi qua hơi thở; máy đo giờ; thiết bị đo và kiểm tra điện 
(thiết bị do điện); máy mô phỏng để tập luyện khả năng vận động; dụng cụ đo dạng kẹp; 
bộ giám sát nguồn điện loại đa mạch; dụng cụ đo khí; dụng cụ đo khí bằng siêu âm; bộ 
cảm biến; đi ốt phát quang; thiết bị tích hợp cỡ lớn; máy vi tính một chíp; thiết bị xử lý 
ảnh nửa tông; thiết bị nhớ bán dẫn; nam châm vĩnh cửu; bộ nối (điện); thiết bị hiển thị 
điện/điện tử; laze bán dẫn; bộ cảm biến ảnh CCD; bộ cảm biến ảnh MOS; tụ điện màng 
mỏng; bộ màng chắn để làm giàu ô xi; bộ điều hưởng điện; bộ cao tần; bộ hệ thống đầu 
cuối tần số vô tuyến; bộ điều biến tần số vô tuyến; bộ giám định tiền xu; bộ lựa chọn tiền 
xu; bộ giám định tiền giấy; bộ lựa chọn tiền giấy; bộ đọc/ghi thẻ từ; linh kiện cho loa; mô 
đun công suất; bộ nắn dòng điện xoay chiều; nam châm hội tụ; cuộn nam châm; máy biến 
đổi dòng điện một chiều; cuộn cảm; tụ điện; bộ tụ điện quang; bộ lọc tín hiệu điện được 
dùng như một linh kiện điện/điện tử; bộ điều biến ánh sáng; bộ đổi hướng ánh sáng; linh 
kiện truyền quang; linh kiện ghép quang; mô đun đi ốt laze; mô đun đi ốt quang; bộ nối 
quang; ống kính aspheric; máy biến thế; bộ lái tia quét; nhiệt điện trở; biến trở (máy hấp 
thụ đột biến); linh kiện gốm áp điện; bộ dao động gốm; bộ dao động SAW; thiết bị quang 
âm; điện trở; bộ bù áp; chiết áp tinh chỉnh; bộ ngắt nhiệt; thiết bị điện gồm mảng điện trở 
dùng cho mạch giao diện (mạng điện trở); thiết bị điện bao gồm mảng điện trở dùng cho 
mạch giao diện (mạng điện dung); thiết bị điện bao gồm mảng điện trở và mảng tụ điện 
dùng cho mạch giao diện (mạng điện trở/điện dung); bộ mã hóa; mạch tích hợp lai; bi 
xoay điều khiển dùng cho máy tính; chi tiết phát quang điện; chi tiết điện trở từ; cuộn dây 
điện; cuộn cảm kháng; bảng điều khiển tiếp xúc; bộ điều khiển từ xa; bộ song công (thiết 
bị cho phép hai chiều thông tin liên lạc trên một kênh duy nhất); thiết bị sóng âm bề mặt 
(SAW) bộ ghép âm thanh; bộ làm cân bằng (Balun); bộ phân chia nguồn điện; bộ dao 
động khống chế bằng điện áp; bộ/mô đun liên lạc không dây; mô đun tần số vô tuyến; mô 
đun kết hợp gồm các mạch điện tử điều khiển vòng khóa pha; máy in nhiệt; mô đun 
không dây công suất thấp hai chiều; bộ biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện 
xoay chiều; bộ nguồn điện; bộ đổi điện đèn huỳnh quang; chấn lưu để phóng điện cho đèn 
hoặc đèn ống; bộ đánh lửa điện dùng cho các thiết bị gia dụng; lõi cuộn thép(linh kiện 
điện tử); mảng chuỗi hạt (Bead arrays) (linh kiện điện tử); cầu chì vi mạch; máy đổi điện; 
bộ định giờ điện; đồ gia dụng chạy điện dùng trong gia đình; bàn là điện; dụng cụ uốn tóc 
chạy điện; kẹp là tóc chạy điện; kẹp là tóc chạy điện dùng trong gia đình; dụng cụ uốn 
lông mi chạy điện; dụng cụ uốn tóc chạy điện có đầu uốn dạng lược; dụng cụ là, uốn xoăn 
tóc chạy điện dùng trong thương mại; dụng cụ uốn lông mi được làm nóng bằng điện 
dùng trong thương mại; quạt điện; thiết bị và dụng cụ, tất cả để thiết kế dòng diện cho 
thiết bị viễn thông, thiết bị và dụng cụ cao tần và thiết bị và dụng cụ điều chỉnh, để thiết 
kế, điều khiển, biến đổi, lưu trữ, điều chỉnh và kiểm soát dòng điện; ống dẫn điện; thiết bị 
giám sát và liên lạc dùng trong  các tòa nhà; thiết bị đo từ xa; bộ chỉ mức (dụng cụ để xác 
định đường thẳng ngang); thiết bị điều khiển từ xa dùng cho đèn; bộ điều khiển mức chất 
lỏng kiểu điện hoặc điện tử; bộ điều khiển mạch; bảng chỉ dẫn và bảng chỉ báo sử dụng 
trong nhà máy; bộ điều khiển công suất; bộ điều khiển tần số; bảng điều khiển từ xa dùng 
cho đèn; bảng điều khiển dùng cho thiết bị nâng; bảng điều khiển đèn; bảng điều khiển 
bằng giọng nói dùng cho hệ thống hướng dẫn thoát hiểm khẩn cấp; bộ chọn dòng (điện); 
rơ le điện; ống nam châm điện; cuộn cảm điện; bảng chuyển mạch điện; bộ biến đổi dòng 
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điện; nắp che cho ổ cắm điện; bộ điều chỉnh điện thế cho nguồn điện; dây ăng ten; hộp 
cầu dao; máy đánh dấu dùng laze điện; thiết bị báo động động vật sử dụng sóng siêu âm; 
bộ truyền/nhận sóng tuyến và các công cụ của chúng để tìm kiếm vật nuôi; máy dò bằng 
sóng siêu âm để dò dây, ống và trụ trung gian ở sau tường nhà và các toà nhà; đĩa và băng 
video đã ghi; giá dạng tủ (bảng phân phối chứa thiết bị cụm thông minh); bảng điều khiển 
điện; bảng chỉ báo được vi tính hóa để chỉ báo sự hiện diện/không hiện diện trong văn 
phòng; thiết bị ngắt điện; thiết bị đầu cuối dùng cho vô tuyến truyền hình, đèn kiểm tra; 
hệ thống giám sát và liên lạc dùng trong chung cư; bộ nắn dòng và bộ nối dùng cho dây 
điện thoại; giắc cắm điện thoại; máy và thiết bị viễn thông; máy móc và thiết bị điều 
khiển và phân phối điện năng; biển báo phát quang hoặc cơ khí; thiết bị âm thanh dao 
động; thiết bị định vị để dò tìm vị trí; bộ định thời sử dụng trong nhà máy; phần mềm sử 
dụng trong bộ sắp xếp dãy (bộ điều chỉnh logic có thể lạp trình được); phần mềm để xử lý 
hình ảnh và đồ họa; bộ điều chỉnh nhiệt độ; bộ cảm biến thiết bị; thiết bị đầu cuối bộ giao 
diện; hệ thống xử lý hình ảnh; máy làm sạch plasma bằng áp suất không khí; bộ thử độ ổn 
định (không dùng cho mục đích y tế); bộ cấp nguồn dòng điện một chiều; bộ sạc pin; bộ 
nguồn có thể mang theo; ổ cắm điện; bộ chỉnh lưu điện; thiết bị đầu cuối tiếp đất (điện); 
dây điện có thể kéo dài; ổ cắm theo mô đun (bộ nối dùng cho mạng cục bộ trong gia 
đình); ống bọc ngoài cho dây điện trần (dây điện không có vỏ bọc); cột thép được đặt bên 
ngoài nhà riêng, cho phép cất giữ nhỏ gọn dây điện và cáp điện dẫn vào; đồng hồ đo thời 
gian được vi tính hóa để sử dụng trong các thiết bị; thiết bị làm khô bằng tia cực tím; thiết 
bị làm sạch sử dụng công nghệ plasma; máy là ép quần dùng điện; thiết bị hàn điện; phần 
mềm máy tính dùng cho chương trình trợ giúp điều khiển thiết bị công nghiệp; thiết bị 
hàn hồ quang điện; điện cực hàn; thiết bị cắt kim loại sử dụng hồ quang, khí hoặc plasma; 
thiết bị xếp đặt các linh kiện điện tử; thiết bị gài các linh kiện điện tử; thiết bị hàn dán in; 
thiết bị phân phối chất dính để xếp đặt các linh kiện điện tử; thiết bị kiểm tra dùng laze 
(không dùng cho mục đích y tế); thiết bị nạp các linh kiện điện tử; thiết bị ghép nối 
khuôn; thiết bị ghép nối dây; thiết bị ghép nối chíp lệch; thiết bị lắp ráp dùng cho màn 
hình phẳng; thiết bị hàn bằng nhiệt; thiết bị khắc khô; thiết bị sàng năng suất cao; thiết bị 
điều khiển đĩa quang; thiết bị sao chép đĩa quang; thiết bị liên kết đĩa quang; thiết bị đo 
biên dạng ba chiều; thiết bị vi hàn điện; thiết bị tạo laze; thiết bị tạo dao động cacbon 
dioxit laze để hàn, ghép nối và gia công; thiết bị loại bỏ hơi hàn; bộ ngắt mạch được tích 
hợp với nút bấm, ổ điện, đèn và các chi tiết khác để gọi y tá lắp đặt trên đầu giường bệnh; 
thiết bị diệt côn trùng dùng điện; thiết bị truyền hình ba chiều; pin nhiên liệu; pin, cụ thể 
là pin Niken-Cadini và pin dùng năng lượng mặt trời; bộ chỉnh lưu PLC; bảng phân phối 
có chức năng biến đổi dòng một chiều/dòng xoay chiều; máy kiểm tra sử dụng laze 
(không dùng cho mục đích y tế); máy điều khiển đĩa quang, máy sao chép đĩa quang; máy 
liên kết đĩa quang, máy  tạo laze; đèn báo hiệu, tắc te đèn chiếu sáng, balát điện tử cho 
đèn..   

 
Nhóm 10: Máy mát xa chạy điện dùng trong gia đình để chăm sóc sóc đẹp; dùng cụ mát 
xa da đầu chạy bằng pin..  

 
Nhóm 11: Hệ thống thiết bị chiếu sáng; đèn nóng sáng; đèn huỳnh quang; đèn pha; bộ 
phận gá đèn huỳnh quang, thiết bị đèn nóng sáng; thiết bị chiếu sáng; bóng đèn điện và 
thiết bị chiếu sáng; bóng đèn cỡ nhỏ; đèn huỳnh quang đui xoáy; đèn pin; đèn lồng chạy 
điện; bộ đèn đinamô cho xe cộ; đèn chiếu sáng có bộ phận cảm biến; đèn có ống phóng 
điện; đèn treo dùng trong các cửa hàng; đèn gắn lên tường; đèn chiếu sáng trong vườn; 
đèn trần; đèn chiếu; đèn điện xua nhậy; đèn điện để bẫy côn trùng; thiết bị chạy điện có 
dạng đèn để bẫy và diệt côn trùng; đèn đốt diệt mầm bệnh để làm sạch không khí; đèn lắp 
trên cổng; đèn chiếu sáng lối thoát hiểm; đèn đường; đèn chùm treo; đèn hiệu ghi phát 
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sáng; đèn chiếu sáng có chùm tia chiếu thẳng xuống; đèn bàn; đui đèn; đèn lồng; thiết bị 
nấu nướng; máy làm bánh mì tự động dùng trong gia đình; ấm đun điện; nồi áp suất dùng 
điện (nồi hấp); nồi cơm điện; nồi nấu cháo dùng điện; lò nướng dùng điện; lò để nấu 
nướng; lò nướng bánh; máy pha cà phê; bếp lò dùng điện; bình đun nước giữ nhiệt dùng 
điện; bếp ga; bếp nấu dùng từ; vỉ nướng gia dụng dùng điện; lò vi sóng; bếp ga có lò; chảo 
điện; bồn rửa bát; bếp nấu được gắn với bàn; vòi nước bằng kim loại; dụng cụ nấu nướng 
chạy điện; máy xay lá chè chạy điện dùng trong gia đình; máy làm bánh gạo chạy điện; 
dụng cụ rán thức ăn chạy điện; nồi nấu/ủ cơm dùng công nghệ điện tử từ; nồi nấu/ủ cơm 
dùng điện tử; bếp ga âm; bộ khung để lắp đặt cố định lò vi sóng; thiết bị để làm lạnh và 
đông lạnh; tủ lạnh; thiết bị làm lạnh bằng ga; máy đông lạnh; bình phân phối nước 
nóng/lạnh; bình phân phối nước lạnh; bình phân phối nước nóng; thiết bị làm lạnh nước 
dùng điện; máy làm đá dùng điện; máy và thiết bị thông gió; quạt điện; quạt thông gió 
dùng trong gia đình; máy hút ẩm dùng điện; máy giữ ẩm dùng điện; quạt gió dùng ở cửa; 
bộ xử lý không khí; quạt trần; thiết bị thông gió trên mái nhà; thiết bị lọc tĩnh điện để làm 
sạch không khí; thiết bị khử mùi chạy điện dùng cho ô tô; quạt thông gió li tâm; quạt 
hướng trục; máy làm sạch không khí dùng điện; máy làm sạch không khí chạy điện dùng 
trong gia đình; bộ lọc cho máy làm sạch không khí; bộ lọc cho máy làm sạch không khí 
dùng trong gia đình; chụp hút mùi dùng cho bếp; hệ thống thông gió, cửa thoát không khí 
của máy điều hoà không khí; thiết bị tạo và cung cấp không khí giàu ôxi; bộ làm lạnh 
chuyển nhiệt để làm lạnh các máy và thiết bị điện; thiết bị khử mùi không khí dùng điện; 
thiết bị làm nóng, lạnh và điều hoà không khí; máy điều hoà không khí; bộ điều khiển từ 
xa cho máy điều hoà không khí; máy điều hoà không khí dùng trong ô tô; bộ cuộn dây 
quạt cho máy điều hoà không khí; thiết bị trao đổi nhiệt; thảm trải sàn được làm nóng 
bằng điện; thiết bị sưởi phòng dùng điện; chăn điện không dùng cho mục đích y tế; thiết 
bị sưởi điện bức xạ; thiết bị sưởi phòng dùng nước nóng; thiết bị làm ấm sàn dùng nước 
nóng; thiết bị sưởi ấm tay dùng điện, bao gồm cả dạng găng tay; thiết bị sưởi ấm dùng 
điện; thiết bị sưởi chân dùng điện; thiết bị sưởi sàn dùng điện; thiết bị cung cấp nước nóng 
và sưởi ấm dùng ga; thiết bị bơm nhiệt; thiết bị làm nóng nước sử dụng bơm nhiệt khí 
CO2; thiết bị sưởi ghế ô tô; thiết bị làm nóng có hệ số nhiệt cao; thiết bị sưởi dùng đèn hồ 
quang than; thiết bị vệ sinh; bồn cầu có khả năng tẩy rửa; bể tự hoại dùng trong gia đình; 
bể tự hoại dùng trong công nghiệp; thiết bị lọc và khoáng hoá nước dùng trong gia đình; 
lò đốt rác thải; bồn tắm hơi; phòng tắm hơi; phòng tắm có vòi sen; thiết bị phân phối bọt 
tắm dùng điện; thiết bị tạo bọt chạy điện dùng trong gia đình để làm sạch cơ thể; bộ 
phóng khí không dây cho bồn tắm bọt gia đình; vòi sen; bình đun nước nóng cho vòi sen; 
bình đun nước nóng tức thời; bồn tắm có chậu rửa mặt; bồn tắm; bồn tắm bọt dùng điện; 
bộ thiết bị phòng tắm; bộ thiết bị bồn cầu; bình đun nước nóng cho phòng tắm; bình đun 
nước cho bồn tắm; bồn cầu; máy tạo nước điện phân; thiết bị đun nước nóng dùng điện; 
bệ ngồi vệ sinh có kèm vòi nước xịt dùng để rửa; chậu tiểu; bồn tắm bằng kim loại; buồng 
vệ sinh di chuyển được; bồn cầu có thể mang đi được; thiết bị làm nóng nước; thiết bị làm 
nóng nước tức thì dùng ga; thiết bị sấy khô; thiết bị sấy khô tay dùng điện; thiết bị sấy 
khô bát đĩa dùng điện; thiết bị sấy khô quần áo đĩa dùng điện; máy sấy tóc dùng điện 
(dùng trong gia đình); máy sấy tóc dùng điện (dùng trong thương mại); lược dùng với 
máy sấy tóc dùng điện (dùng trong gia đình); lược dùng với máy sấy tóc dùng điện (dùng 
trong thương mại); thiết bị sưởi dạng tấm; thiết bị thông khí để xử lý chất thải; bồn tắm 
tạo xoáy nước; thiết bị tưới nước tự động dùng điện dùng trong vườn; đèn chiếu điểm; đèn 
dùng trong trường hợp khẩn cấp tạm thời; đèn báo nguy; đèn hiệu; đèn hơi thuỷ ngân; 
thiết bị chiếu sáng dùng hơi thuỷ ngân áp suất cao;  đèn chiếu sáng dùng hơi natri; đèn 
Davy; bộ khuếch tán ánh sáng; thiết bị làm sạch vệ sinh chạy điện; đèn pha để rọi sáng; 
thiết bị thông gió; thiết bị khử trùng cho thảm và bộ đồ giường; thiết bị làm lạnh chạy 
điện dùng cho mỹ phẩm; thiết bị sấy khô dùng cho vật nuôi; thảm nóng/lạnh chạy điện 
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dùng cho vật nuôi; máy giữ ẩm dùng trong gia đình; thiết bị khử mùi dùng trong gia đình; 
thiết bị làm sạch cơ thể có dạng bàn chải chạy điện dùng trong gia đình, máy hút ẩm chạy 
điện dùng trong gia đình; máy sấy khô tay; dụng cụ uốn tóc chạy điện dùng trong gia 
đình; dụng cụ uốn tóc chạy điện dùng trong thương mại; dụng cụ tẩy trang chạy điện 
dùng trong thương mại; dụng cụ tẩy trang chạy điện dùng trong gia đình; dụng cụ tẩy tế 
bào da chết chạy điện; dụng cụ chạy điện có đầu dạng bàn chải để chăm sóc mặt (dùng 
trong gia đình); dụng cụ chạy điện có đầu dạng bàn chải để chăm sóc mặt (dùng trong 
thương mại); máy hấp tóc chạy điện dùng trong thương mại; máy hấp tóc chạy điện dùng 
trong gia đình; thiết bị sử dụng sóng siêu âm để chăm sóc mặt chạy điện dùng trong gia 
đình; thiết bị sử dụng sóng siêu âm để chăm sóc mặt chạy điện dùng trong thương mại; 
thiết bị để chăm sóc mặt chạy điện dùng trong gia đình; thiết bị để chăm sóc mặt chạy 
điện dùng trong thương mại; thiết bị tạo hơi nước dùng để chăm sóc da mặt dùng trong 
gia đình; thiết bị tạo hơi nước dùng để chăm sóc da mặt dùng trong thương mại; máy làm 
sạch lỗ chân lông dùng điện; hộp dựng mỹ phẩm chăm sóc tóc sử dụng với thiết bị hấp tóc 
dùng điện (bộ phận của thiết bị hấp tóc dùng điện); thiết bị giữ ấm/lạnh chạy điện; ghế 
dùng trong nhà vệ sinh kiểu Nhật Bản; vòi nước làm bằng kim loại; bồn rửa dùng trong 
nhà vệ sinh; bộ bồn tắm có đi kèm bồn rửa mặt và gương gắn cố định và giá để đồ; đèn 
chạy điện toả mùi hương khi thắp sáng; thiết bị dùng cho buồng tắm vòi hoa sen; thiết bị 
làm mềm nước dùng trong gia đình; thiết bị làm mềm nước dùng trong thương mại; hộp 
đựng có thể thay thế được dùng cho thiết bị làm mềm nước (bộ phận của thiết bị làm mềm 
nước); máy tạo ion nước; thiết bị lọc nước; bình nước nóng dùng điện cho nhà tắm; bình 
nước nóng dùng điện cho buồng rửa mặt; lò sưởi điện dùng trong phòng tắm; thiết bị cung 
cấp nước chạy.điện; thiết bị tạo áp lực nước chạy điện; tay vịn trong phòng tắm không 
bằng kim loại; thiết bị cung cấp nước; thiết bị tưới nước tự động cho cây và hoa; đèn điốt 
phát quang (LED); thiết bị làm nóng nước sừ dụng bơm nhiệt khí CO2 như một chất làm 
mát tự nhiên; tủ làm lạnh có cửa kính để bày hàng; tủ đông lanh có cửa  kính để  bày 
hàng; máy sấy khô bát đĩa, bộ kết tủa tĩnh điện lò hồi lưu.. 

 
Nhóm 12: Xe cộ; xe đạp và các bộ phận, phụ kiện của chúng; săm và lốp xe đạp; xe đạp 
điện; toa xe phục vụ món ăn được điều chỉnh nhiệt độ, có trợ lực cho tổ chức dịch vụ thực 
phẩm; xe đẩy tay với khay đựng thức ăn; xe lăn dùng cho người tàn tật; ghế chạy điện và 
xe tay ga (ghế lái bằng điện và xe tay ga) cho người lớn tuổi và/hoặc người có khó khăn 
trong việc đi lại; vỏ phủ bọc ghế chạy điện và xe tay ga; xe máy và các bộ phận, phụ kiện 
của chúng; xe đẩy tay tự động sử dụng để vận chuyển trong các nhà máy; xe đạp thể thao; 
động cơ máy kéo; động cơ điện một chiều và động cơ điện xoay chiều cho các phương 
tiện giao thông trên bộ (không bao gồm các bộ phận của chúng); ô tô và các bộ phận, phụ 
tùng của chúng; xe đạp hai bánh có động cơ, xe đạp hai bánh và các bộ phận, phụ kiện 
của chúng; xe đẩy trẻ em; xe cút kít; ô tô điện và các bộ phận, phụ tùng của chúng; xe 
nhỏ hai bánh dung chơi gôn; động cơ cho xe đạp điện; xe đạp điện bao gồm động cơ, ắc 
qui có thể nạp lại được và thiết bị điều khiển; động cơ cho ô tô điện; ô tô điện bao gồm 
động cơ, pin và/hoặc ắc quy (bao gồm nhưng không giới hạn pin nhiên liệu) và thiết bị 
điều khiển chúng.  

 
Nhóm 20: Kệ để vô tuyến 

 
Nhóm 21: Bàn chải được ion hóa chạy điện dùng trong thương mại; bàn chải được ion hóa 
chạy điện dùng trong gia đình; lược được ion hóa chạy điện dùng trong gia đình; lược 
được ion hóa chạy điện dùng trong thương mại;bàn chải chạy điện dùng để làm sạch và 
chăm sóc cơ thể 
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Nhóm 24: Tấm choàng dùng trong các cửa hiệu cắt tóc và hiệu làm đầu. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ lưu giữ kho hàng; môi giới vận tải.  
 
 
 
 

(210) 4-2010-14733 (220) 09.07.2010 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ; đồ gỗ trong nhà và ngoài trời, cụ thể là bàn uống cà phê, bàn nhỏ, bàn 

để sát tường khác bàn chính, bàn ăn, ghế, ghế ăn, ghế quay được, ghế dài/đi văng, ghế dài 
có đệm, bàn, bàn làm việc, ghế sô pha, ghế trường kỷ và ghế thường; giá ô (giá để giữ 
ô/lọng); xe bàn uống chè; giá sách; gương soi; khung tranh; khung ảnh; giường, gối và gối 
ôm; túi ngủ; bình phong (rèm) không bằng vải; thang không bằng kim loại; bộ phận dùng 
cho cửa và cửa sổ không bằng kim loại; bảng phù điêu gắn trên tường; bảng niêm yết; 
khung chắn lò sưởi; màn chống nóng (dùng trong nhà); kẹp phơi quần áo; cái chốt (không 
bằng kim loại); móc và mắc treo áo; vải bao quần áo; móc màn rèm, vòng dùng cho màn 
rèm, thanh treo màn rèm, con lăn cho màn rèm và sào dùng cho màn rèm; số nhà không 
bằng kim loại, không phát quang; giá đỡ; giá để quần áo; chặn cửa; cái hòm mây (đựng 
thức ăn); ghế ngồi được làm bằng túi hạt đậu; giá để cốc chén; giá để bát đĩa; giá để tạp 
chí; giá để rượu; hộp đựng đồ nữ trang và đồ nữ trang rẻ tiền bằng gỗ hoặc chất dẻo; 
khoang trồng hoa ở cửa sổ bằng gỗ hoặc chất dẻo; cái đệm; tượng và tượng nhỏ làm bằng 
xương, ngà voi, thạch cao, nhựa, sáp, gỗ; chùm chuông gió; đồ trang trí bằng xương, ngà 
voi, thạch cao, nhựa, sáp, gỗ, không bao gồm đồ trang trí cây thông no-en; hộp đựng bài 
không bằng kim loại; ống cuộn dùng cho ống mềm; giá treo ống nước không bằng kim 
loại; hộp trang trí làm bằng gỗ, màn che đồ đạc không bằng vải. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-15299 (220) 16.07.2010 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.5.3; 26.1.2 
(591) Xanh đen, đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần sơn tổng 
hợp Thiên Thành   (VN) 
Số 03, ngõ 407, phố Vĩnh Hưng, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách nhiệt, cách điện). 
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(210) 4-2010-16730 (220) 09.08.2010 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quảng cáo và 
Tiếp thị Triệu Tú   (VN) 
1A Nguyễn Cảnh Chân, cư xá Nguyễn 
Cảnh Chân, phường Nguyễn Cư Trinh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức các sự kiện nhằm mục đích quảng cáo; tổ chức giới thiệu 
và xúc tiến thương mại; đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa; tiếp thị; các chương trình 
quan hệ cộng đồng và truyền thông doanh nghiệp (PR); mua bán phát hành phim và sách.  

 
Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện nhằm mục đích giáo dục và giải trí, dịch vụ nhiếp ảnh 
(chụp ảnh nghệ thuật); viết kịch bản, sản xuất phim: sân khấu kịch; dịch vụ đào tạo: diễn 
viên, người mẫu, nhân viên lễ tân cho các sự kiện và nhân viên giới thiệu sản phẩm (PG và 
PB).  

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang, thiết kế trang tin điện tử (web site). 

 
 
 

(210) 4-2010-19138 (220) 13.09.2010 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.11.3; 25.7.20; 
A2.1.23; A2.3.23; A2.5.23 

(591) Xanh da trời, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Vũ Minh Tuấn  (VN) 
P 19, Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 15: Nhạc cụ; phách (nhạc cụ); đàn t'r−ng; đàn xylophone. 
 

Nhóm 16: Bảng học sinh; giá vẽ. 
 

Nhóm 20: Bàn ghế học sinh; bàn ghế văn phòng; giá đựng đồ vật; giá sách; tủ để giày 
dép; phản nằm bằng gỗ. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi xếp hình; đồ chơi mẫu giáo. 

 
Nhóm 35: Mua bán nhạc cụ; mua bán đồ dùng học sinh; mua bán bàn ghế, đồ nội thất; 
mua bán đồ chơi. 

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ chơi trẻ em; thiết kế đồ dùng học sinh. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
532 

(210) 4-2010-20190 (220) 24.09.2010 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TAKAHATA PRECISION CO., LTD. 

(TAKAHATA PRECISION 
KABUSHIKI KAISHA)   (JP) 
390 Maemada, Sakaigawa-cho, Fuefuki-
shi, Yamanashi Prefecture 406-0843, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Hộp mực (đã có mực) dùng cho máy in và máy sao chụp tài liệu; hộp mực in 

(đã có mực) dùng cho máy in, máy fax và máy in đa chức năng.  
 

Nhóm 07: Máy đúc khuôn ép; máy đúc áp lực; khuôn làm bằng chất dẻo (bộ phận của 
máy); máy và thiết bị xử lý chất dẻo; động cơ chủ lực không dùng điện (không dùng cho 
các phương tiện giao thông đường bộ), máy móc và các công cụ chạy bằng khí nén; máy 
móc và các công cụ chạy bằng thủy lực; bộ phận máy móc (không dùng cho các phương 
tiện giao thông đường bộ); máy xén cỏ; thiết bị kéo rèm cửa bằng điện; bộ khởi động 
dùng cho động cơ và máy; động cơ điện xoay chiều và động cơ điện một chiều (không 
bao gồm loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, nhưng bao gồm các bộ phận của 
bất kỳ động cơ điện xoay chiều và động cơ điện một chiều nào); máy phát điện xoay 
chiều (máy dao điện); máy phát điện một chiều.  

 
Nhóm 09: Máy ôzôn; pin điện phân; máy sao chụp để in phơi (để can ảnh); máy tính (ghi) 
tiền mặt; máy đếm tiền xu; máy phân loại tiền xu; bảng hiệu điện dùng để hiển thị các dữ 
liệu mục tiêu, các dữ liệu đầu ra hoặc các dữ liệu tương tự; máy sao chụp tài liệu; máy và 
thiết bị để vẽ; máy và thiết bị để phác thảo; máy đóng dấu thời gian và ngày tháng; thiết 
bị ghi thời gian; máy dập thẻ dùng cho văn phòng; máy bỏ phiếu; máy kiểm tra tem bưu 
điện; máy bán hàng tự động; thiết bị dùng cho trạm xăng dầu; thiết bị báo cháy; thiết bị 
báo động khí ga; thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị mở cửa bằng điện; thiết bị và công 
cụ dùng trong phòng thí nghiệm; máy và thiết bị nhiếp ảnh, cụ thể là máy chụp ảnh, máy 
quay vi-đê-ô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; thiết bị định tâm để chụp ảnh, thiết 
bị sấy khô dùng cho ảnh in và ảnh chụp, thiết bị làm láng ảnh in và ảnh chụp, kính ngắm 
(nhiếp ảnh); máy và thiết bị điện ảnh, cụ thể là máy quay phim, dụng cụ biên tập dùng 
cho phim điện ảnh, thiết bị dùng để biên tập lại phim điện ảnh; máy và thiết bị đo từ tính; 
thiết bị thử điện; thiết bị thử từ tính; máy ảnh kỹ thuật số; loa âm; máy và thiết bị viễn 
thông; trống mực làm bằng chất quang dẫn dùng cho máy in, máy fax, máy sao chụp điện 
tử và máy in đa chức năng; bút điện tử (dùng cho khối hiển thị); máy móc, thiết bị điện tử 
và các bộ phận của chúng, cụ thể là bảng thông báo điện tử, thiết bị dịch thuật điện tử bỏ 
túi; phim điện ảnh đã tráng phơi; phim kính dương bản đã tráng phơi; khung gắn phim 
kính dương bản; phim ảnh; đĩa viđêô đã được ghi sẵn và băng viđêô có thể tải về từ mạng 
internet; ấn phẩm điện tử.  

 
Nhóm 10: Túi dịch truyền; máy móc và các thiết bị y tế; thiết bị điện dùng cho việc xoa 
bóp trong gia đình.  

 
Nhóm 11: Bộ sản phẩm gồm bồn vệ sinh và bệ xí vệ sinh; thiết bị phòng tắm; thiết bị sấy 
khô dùng trong quá trình xử lý hóa học; thiết bị thu hồi nhiệt dùng trong quá trình xử lý 
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hóa học; nồi đun hơi dùng trong quá trình xử lý hóa học; thiết bị làm bay hơi dùng trong 
quá trình xử lý hóa học; thiết bị chưng cất dùng trong quá trình xử lý hóa học; thiết bị trao 
đổi nhiệt dùng trong quá trình xử lý hóa học; vòi nước máy; van kiểm soát mức nước 
dùng cho bể chứa; vòi dùng cho hệ thống đường ống; bể chứa xử lý nước thải dùng cho 
mục đích công nghiệp; bể chứa xử lý chất thải dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị 
làm sạch nước; đèn pha xe cộ; đèn điện và các thiết bị chiếu sáng khác; thiết bị điện nhiệt 
dùng trong gia đình, cụ thể là bình nước nóng cho nhà tắm, thiết bị làm nóng không khí, 
thiết bị sưởi ấm; vòng đệm của vòi nước; thiết bị đun nước nóng bằng khí ga, thiết bị lọc 
nước máy dùng trong gia đình; đầu vòi hoa sen, bồn tắm; bệ xí nhà vệ sinh có vòi phun 
nước để rửa; bể chứa xử lý nước thải dùng trong gia đình; bể chứa xử lý chất thải dùng 
trong gia đình. 

 
Nhóm 12: ống dẫn xăng dầu dùng cho các động cơ đốt trong (dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ), động cơ chủ lực không dùng điện sử dụng cho phương tiện giao thông 
đường bộ (không gồm các bộ phận của chúng); động cơ không dùng điện sử dụng cho 
phương tiện giao thông đường bộ (không gồm các bộ phận của chúng); bộ phận máy móc 
dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, cụ thể là thanh truyền dùng cho phương tiện 
giao thông đường bộ (không phải bộ phận của máy và động cơ), cơ cấu nối ghép dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ, động cơ điều khiển dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ, động cơ dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; xe lăn dùng cho người tàn 
tật; động cơ điện xoay chiều, động cơ điện một chiều dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ (không gồm các bộ phận của chúng); tàu và các bộ phận và phụ tùng của chúng, 
cụ thể là ô cửa sổ ở mạn tàu, chân vịt dùng cho tàu thủy; máy bay và các bộ phận và phụ 
tùng của chúng, cụ thể là ghế có thể bật ra cho phi công nhảy dù khi nguy cấp, ô cửa sổ ở 
sườn máy bay; xe chạy trên đường sắt và các bộ phận và phụ tùng của chúng; ô tô và các 
bộ phận và phụ tùng của chúng; xe chạy bằng động cơ có hai lớp vỏ; xe đạp và các bộ 
phận và phụ tùng của chúng.  

 
Nhóm 13: Tên lửa (đạn phóng); tên lửa; các bộ phận và phụ kiện của chúng.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ và đồng hồ đeo tay.  

 
Nhóm 16: Ruy băng mực và băng ruy băng dùng cho các thiết bị sao chụp; máy in địa 
chỉ; ruy băng mực; máy đóng dấu tự động; dập ghim điện dùng cho văn phòng; máy niêm 
phong phong bì dùng cho văn phòng; máy tẩy dấu; dụng cụ để vẽ; máy đánh chữ; máy 
viết séc; máy in sao nhiều bản; máy sao chụp các vật liệu có bề mặt nổi; máy hủy tài liệu 
dùng cho văn phòng; máy in dấu tem; máy sao chép; đồ dùng văn phòng và dụng cụ học 
tập; ấn phẩm.  

 
Nhóm 17: Đệm lót; đầu nối dùng cho ống, không bằng kim loại; miếng đệm (gioăng) 
dùng cho ống dẫn (không bằng kim loại); sản phẩm bán gia công bằng chất dẻo để sử 
dụng làm vật liệu; cao su (thô hoặc bán gia công).  

 
Nhóm 19: Van ống nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo.  

 
Nhóm 20: Van khí bằng chất dẻo dùng cho đường ống; van bằng chất dẻo, không bao 
gồm chi tiết máy; kẹp bằng chất dẻo dùng cho cáp và van; phụ kiện dùng cho rèm cửa, cụ 
thể là móc rèm cửa, thanh ray dùng cho rèm cửa, vòng dùng cho rèm cửa, thanh treo dùng 
cho rèm cửa; móc cài (chốt),  đinh, nêm, đai ốc, đinh vít, đinh mũ, bu lông bằng chất dẻo 
thay thế cho kim loại; đinh tán và bánh đai, không bằng kim loại; vòng đệm, không bằng 
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kim loại, không bằng cao su hoặc sợi lưu hóa; khóa, không phải khóa điện, không bằng 
kim loại; hộp bao bì công nghiệp bằng chất dẻo; giường bệnh; đồ gỗ nội thất. 

 
Nhóm 37: Hàn chì; lắp đặt máy; xây dựng; sửa chữa, bảo trì máy và thiết bị điện tử; sửa 
chữa, bảo trì máy và thiết bị viễn thông; sửa chữa, bảo trì thiết bị điện dân dụng; sửa chữa, 
bảo trì dụng cụ và thiết bị phòng thí nghiệm; sửa chữa, bảo trì thủy kế và thiết bị chỉ báo 
mức nước bể chứa; sửa chữa, bảo trì máy và dụng cụ đo lường và thử nghiệm; sửa chữa, 
bảo trì máy và thiết bị xử lý chất dẻo.  

 
Nhóm 40: Xử lý nhựa tổng hợp và kim loại theo đơn đặt hàng; gia công kim loại theo đơn 
đặt hàng; xử lý chất dẻo theo đơn đặt hàng; xử lý cao su theo đơn đặt hàng; xử lý chất 
dẻo; sản xuất thiết bị điều khiển theo đơn đặt hàng; sắp đặt và xử lý vật liệu theo đơn đặt 
hàng; sản xuất các bộ phận ống chính xác theo đơn đặt hàng; sản xuất máy và thiết bị 
điện tử và bộ phận của chúng theo đơn đặt hàng; tái chế các hộp mực in; thu thập, phân 
loại và hủy rác và phế liệu; thu thập và tái chế hộp mực đã qua sử dụng, cung cấp thông 
tin và tư vấn về tái chế rác và phế liệu; thu thập, phân loại và hủy rác và phế liệu công 
nghiệp.  

 
Nhóm 42: Thiết kế đúc vật liệu dẻo và xử lý vật liệu dẻo theo đơn đặt hàng; thiết kế máy, 
thiết bị, công cụ bao gồm các bộ phận của chúng hoặc hệ thống gồm máy, thiết bị, công 
cụ như vậy, thiết kế; thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; bảo trì phần mềm 
máy tính; tư vấn kỹ thuật liên quan đến việc thực hiện, vận hành máy tính, ô tô và các loại 
máy khác có yêu cầu cao về trình độ, kiến thức, kỹ năng hoặc kinh nghiệm cá nhân của 
người vận hành để đạt độ chính xác yêu cầu khi vận hành chúng; nghiên cứu về xây dựng 
nhà cao tầng hoặc quy hoạch thành phố; thử nghiệm, nghiên cứu việc ngăn chặn ô nhiễm; 
thử nghiệm, nghiên cứu về điện; thử nghiệm, nghiên cứu về kỹ thuật xây dựng dân dụng; 
thử nghiệm, nghiên cứu về máy móc, thiết bị và các dụng cụ. 

 
 

(210) 4-2010-20191 (220) 24.09.2010 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt 
(731) TAKAHATA PRECISION CO., LTD. 

(TAKAHATA PRECISION 
KABUSHIKI KAISHA)  (JP) 
390 Maemada, Sakaigawa-cho, Fuefuki-
shi, Yamanashi Prefecture 406-0843, 
Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Hộp mực (đã có mực) dùng cho máy in và máy sao chụp tài liệu; hộp mực in 

(đã có mực) dùng cho máy in, máy fax và máy in đa chức năng.   
 

Nhóm 07: Máy đúc khuôn ép; máy đúc áp lực; khuôn làm bằng chất dẻo (bộ phận của 
máy); máy và thiết bị xử lý chất dẻo; động cơ chủ lực không dùng điện (không dùng cho 
các phương tiện giao thông đường bộ), máy móc và các công cụ chạy bằng khí nén; máy 
móc và các công cụ chạy bằng thủy lực; bộ phận máy móc (không dùng cho các phương 
tiện giao thông đường bộ); máy xén cỏ; thiết bị kéo rèm cửa bằng điện; bộ khởi động 
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dùng cho động cơ và máy; động cơ điện xoay chiều và động cơ điện một chiều (không 
bao gồm loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, nhưng bao gồm các bộ phận của 
bất kỳ động cơ điện xoay chiều và động cơ điện một chiều nào); máy phát điện xoay 
chiều (máy dao điện); máy phát điện một chiều.   

 
Nhóm 09: Máy ôzôn; pin điện phân; máy sao chụp để in phơi (để can ảnh); máy tính (ghi) 
tiền mặt; máy đếm tiền xu; máy phân loại tiền xu; bảng hiệu điện dùng để hiển thị các dữ 
liệu mục tiêu, các dữ liệu đầu ra hoặc các dữ liệu tương tự; máy sao chụp tài liệu; máy và 
thiết bị để vẽ; máy và thiết bị để phác thảo; máy đóng dấu thời gian và ngày tháng; thiết 
bị ghi thời gian; máy dập thẻ dùng cho văn phòng; máy bỏ phiếu; máy kiểm tra tem bưu 
điện; máy bán hàng tự động; thiết bị dùng cho trạm xăng dầu; thiết bị báo cháy; thiết bị 
báo động khí ga; thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị mở cửa bằng điện; thiết bị và công 
cụ dùng trong phòng thí nghiệm; máy và thiết bị nhiếp ảnh, cụ thể là máy chụp ảnh, máy 
quay vi-đê-ô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; thiết bị định tâm để chụp ảnh, thiết 
bị sấy khô dùng cho ảnh in và ảnh chụp, thiết bị làm láng ảnh in và ảnh chụp, kính ngắm 
(nhiếp ảnh); máy và thiết bị điện ảnh, cụ thể là máy quay phim, dụng cụ biên tập dùng 
cho phim điện ảnh, thiết bị dùng để biên tập lại phim điện ảnh; máy và thiết bị đo từ tính; 
thiết bị thử điện; thiết bị thử từ tính; máy ảnh kỹ thuật số; loa âm; máy và thiết bị viễn 
thông; trống mực làm bằng chất quang dẫn dùng cho máy in, máy fax, máy sao chụp điện 
tử và máy in đa chức năng; bút điện tử (dùng cho khối hiển thị); máy móc, thiết bị điện tử 
và các bộ phận của chúng, cụ thể là bảng thông báo điện tử, thiết bị dịch thuật điện tử bỏ 
túi; phim điện ảnh đã tráng phơi; phim kính dương bản đã tráng phơi; khung gắn phim 
kính dương bản; phim ảnh; đĩa viđêô đã được ghi sẵn và băng viđêô có thể tải về từ mạng 
internet; ấn phẩm điện tử.  

 
Nhóm 10: Túi dịch truyền; máy móc và các thiết bị y tế; thiết bị điện dùng cho việc xoa 
bóp trong gia đình.   

 
Nhóm 11: Bộ sản phẩm gồm bồn vệ sinh và bệ xí vệ sinh; thiết bị phòng tắm; thiết bị sấy 
khô dùng trong quá trình xử lý hóa học; thiết bị thu hồi nhiệt dùng trong quá trình xử lý 
hóa học; nồi đun hơi dùng trong quá trình xử lý hóa học; thiết bị làm bay hơi dùng trong 
quá trình xử lý hóa học; thiết bị chưng cất dùng trong quá trình xử lý hóa học; thiết bị trao 
đổi nhiệt dùng trong quá trình xử lý hóa học; vòi nước máy; van kiểm soát mức nước 
dùng cho bể chứa; vòi dùng cho hệ thống đường ống; bể chứa xử lý nước thải dùng cho 
mục đích công nghiệp; bể chứa xử lý chất thải dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị 
làm sạch nước; đèn pha xe cộ; đèn điện và các thiết bị chiếu sáng khác; thiết bị điện nhiệt 
dùng trong gia đình, cụ thể là bình nước nóng cho nhà tắm, thiết bị làm nóng không khí, 
thiết bị sưởi ấm; vòng đệm của vòi nước; thiết bị đun nước nóng bằng khí ga, thiết bị lọc 
nước máy dùng trong gia đình; đầu vòi hoa sen, bồn tắm; bệ xí nhà vệ sinh có vòi phun 
nước để rửa; bể chứa xử lý nước thải dùng trong gia đình; bể chứa xử lý chất thải dùng 
trong gia đình. 

 
Nhóm 12: ống dẫn xăng dầu dùng cho các động cơ đốt trong (dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ), động cơ chủ lực không dùng điện sử dụng cho phương tiện giao thông 
đường bộ (không gồm các bộ phận của chúng); động cơ không dùng điện sử dụng cho 
phương tiện giao thông đường bộ (không gồm các bộ phận của chúng); bộ phận máy móc 
dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, cụ thể là thanh truyền dùng cho phương tiện 
giao thông đường bộ (không phải bộ phận của máy và động cơ), cơ cấu nối ghép dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ, động cơ điều khiển dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ, động cơ dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; xe lăn dùng cho người tàn 
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tật; động cơ điện xoay chiều, động cơ điện một chiều dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ (không gồm các bộ phận của chúng); tàu và các bộ phận và phụ tùng của chúng, 
cụ thể là ô cửa sổ ở mạn tàu, chân vịt dùng cho tàu thủy; máy bay và các bộ phận và phụ 
tùng của chúng, cụ thể là ghế có thể bật ra cho phi công nhảy dù khi nguy cấp, ô cửa sổ ở 
sườn máy bay; xe chạy trên đường sắt và các bộ phận và phụ tùng của chúng; ô tô và các 
bộ phận và phụ tùng của chúng; xe chạy bằng động cơ có hai lớp vỏ; xe đạp và các bộ 
phận và phụ tùng của chúng.  

 
Nhóm 13: Tên lửa (đạn phóng); tên lửa; các bộ phận và phụ kiện của chúng.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ và đồng hồ đeo tay.  

 
Nhóm 16: Ruy băng mực và băng ruy băng dùng cho các thiết bị sao chụp; máy in địa 
chỉ; ruy băng mực; máy đóng dấu tự động; dập ghim điện dùng cho văn phòng; máy niêm 
phong phong bì dùng cho văn phòng; máy tẩy dấu; dụng cụ để vẽ; máy đánh chữ; máy 
viết séc; máy in sao nhiều bản; máy sao chụp các vật liệu có bề mặt nổi; máy hủy tài liệu 
dùng cho văn phòng; máy in dấu tem; máy sao chép; đồ dùng văn phòng và dụng cụ học 
tập; ấn phẩm.   

 
Nhóm 17: Đệm lót; đầu nối dùng cho ống, không bằng kim loại; miếng đệm (gioăng) 
dùng cho ống dẫn (không bằng kim loại); sản phẩm bán gia công bằng chất dẻo để sử 
dụng làm vật liệu; cao su (thô hoặc bán gia công).    

 
Nhóm 19: Van ống nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo.  

 
Nhóm 20: Van khí bằng chất dẻo dùng cho đường ống; van bằng chất dẻo, không bao 
gồm chi tiết máy; kẹp bằng chất dẻo dùng cho cáp và van; phụ kiện dùng cho rèm cửa, cụ 
thể là móc rèm cửa, thanh ray dùng cho rèm cửa, vòng dùng cho rèm cửa, thanh treo dùng 
cho rèm cửa; móc cài (chốt),  đinh, nêm, đai ốc, đinh vít, đinh mũ, bu lông bằng chất dẻo 
thay thế cho kim loại; đinh tán và bánh đai, không bằng kim loại; vòng đệm, không bằng 
kim loại, không bằng cao su hoặc sợi lưu hóa; khóa, không phải khóa điện, không bằng 
kim loại; hộp bao bì công nghiệp bằng chất dẻo; giường bệnh; đồ gỗ nội thất. 

 
Nhóm 37: Hàn chì; lắp đặt máy; xây dựng; sửa chữa, bảo trì máy và thiết bị điện tử; sửa 
chữa, bảo trì máy và thiết bị viễn thông; sửa chữa, bảo trì thiết bị điện dân dụng; sửa chữa, 
bảo trì dụng cụ và thiết bị phòng thí nghiệm; sửa chữa, bảo trì thủy kế và thiết bị chỉ báo 
mức nước bể chứa; sửa chữa, bảo trì máy và dụng cụ đo lường và thử nghiệm; sửa chữa, 
bảo trì máy và thiết bị xử lý chất dẻo.   

 
Nhóm 40: Xử lý nhựa tổng hợp và kim loại theo đơn đặt hàng; gia công kim loại theo đơn 
đặt hàng; xử lý chất dẻo theo đơn đặt hàng; xử lý cao su theo đơn đặt hàng; xử lý chất 
dẻo; sản xuất thiết bị điều khiển theo đơn đặt hàng; sắp đặt và xử lý vật liệu theo đơn đặt 
hàng; sản xuất các bộ phận ống chính xác theo đơn đặt hàng; sản xuất máy và thiết bị 
điện tử và bộ phận của chúng theo đơn đặt hàng; tái chế các hộp mực in; thu thập, phân 
loại và hủy rác và phế liệu; thu thập và tái chế hộp mực đã qua sử dụng, cung cấp thông 
tin và tư vấn về tái chế rác và phế liệu; thu thập, phân loại và hủy rác và phế liệu công 
nghiệp.   

 
Nhóm 42: Thiết kế đúc vật liệu dẻo và xử lý vật liệu dẻo theo đơn đặt hàng; thiết kế máy, 
thiết bị, công cụ bao gồm các bộ phận của chúng hoặc hệ thống gồm máy, thiết bị, công 
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cụ như vậy, thiết kế; thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; bảo trì phần mềm 
máy tính; tư vấn kỹ thuật liên quan đến việc thực hiện, vận hành máy tính, ô tô và các loại 
máy khác có yêu cầu cao về trình độ, kiến thức, kỹ năng hoặc kinh nghiệm cá nhân của 
người vận hành để đạt độ chính xác yêu cầu khi vận hành chúng; nghiên cứu về xây dựng 
nhà cao tầng hoặc quy hoạch thành phố; thử nghiệm, nghiên cứu việc ngăn chặn ô nhiễm; 
thử nghiệm, nghiên cứu về điện; thử nghiệm, nghiên cứu về kỹ thuật xây dựng dân dụng; 
thử nghiệm, nghiên cứu về máy móc, thiết bị và các dụng cụ. 

 
 
 

(210) 4-2010-21747 (220) 15.10.2010 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) RTBD, INC.  (US) 

150 West Church Avenue, Maryville, 
State Of Tennessee 37801, United States 
Of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng 

thực hiện), dịch vụ quán rượu.  
 
 
 

(210) 4-2010-25384 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH JANG IN 
FURNITURE Việt Nam   (VN) 
Đường N2, KCN Nhơn Trạch 5, Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 07: Các sản phẩm cơ khí như: máy phát điện, máy nén khí quang, máy nghiền đá 

và nghiền bê tông, máy làm đường và sửa chữa đường.  
 

Nhóm 20: Đồ gỗ: giường, tủ, bàn, ghế; hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ (dùng để trang 
trí). 

 
Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu đồ nội thất như: giường, tủ, bàn, ghế, hàng thủ công 
mỹ nghệ, các sản phẩm cơ khí như: máy dùng trong công nghiệp chế biến gỗ, các bộ phận 
cơ học, máy nén khí quang, máy nghiền đá và nghiền bê tông, máy làm đường và sửa 
chữa đường, máy phát dòng điện.  

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí.  
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(210) 4-2010-25390 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(731) Y.S.S. (THAILAND) CO., LTD   (TH) 

88/88 M.9, Soi Phikulthong Thepharak 
Road. Bangpla, Bangphli, Samutprakarn 
10540, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 12: Giảm xóc của xe môtô; cái phuộc trước của xe cộ; giảm xóc treo dùng cho xe 

cộ; lò xo giảm xóc dùng cho xe cộ.  
 
 
 

(210) 4-2010-25391 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.15.21 
(731) Y.S.S. (THAILAND) CO., LTD    (TH) 

88/88 M.9, Soi Phikulthong Thepharak 
Road, Bangpla, Bangphli, Samutprakarn 
10540, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 12: Giảm xóc của xe môtô; cái phuộc trước của xe cộ; giảm xóc treo dùng cho xe 

cộ; lò xo giảm xóc dùng cho xe cộ.  
 
 
 

(210) 4-2010-25392 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Y.S.S. (THAILAND) CO., LTD     (TH) 

88/88 M.9, Soi Phikulthong Thepharak 
Road.Bangpla, Bangphli, Samutprakarn 
10540, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 12: Giảm xóc của xe môtô; cái phuộc trước của xe cộ; giảm xóc treo dùng cho xe 

cộ; lò xo giảm xóc dùng cho xe cộ.  
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(210) 4-2010-25649 (220) 06.12.2010 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.13.1; 1.15.15; A12.3.11 
(591) Trắng, đen đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đại Lộc Phúc  (VN) 
297 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) thiết bị vệ sinh, hàng trang trí nội thất. 

 
 

(210) 4-2010-26281 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Thép Miền 

Bắc  (VN) 
Km 89, phường Hùng Vương, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép ống; thép làm tôn; hợp kim thép; thép lá; thép thô; thép bán gia công.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại thép, máy phụ tùng, thiết bị công nghiệp (cụ thể là: máy dùng 
để tháo lắp, máy cưa, xích cẩu, ba lăng, băng tải, thiết bị nâng hạ), vật liệu xây dựng, 
xăng dầu, khí đốt, kim loại màu, vàng bạc đá quý.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ ngoại hối; dịch vụ cho thuê nhà xưởng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ vận tải 
chuyên chở hàng hóa; dịch vụ cầu cảng.  

 
 

(210) 4-2010-26526 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị máy 
tính Thiên An   (VN) 
Số 35 tổ 54, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Các loại băng đĩa CD, VCD, MP3. 
 

Nhóm 11: Máy điều hoà không khí.  
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Nhóm 16: Văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện và điện tử (ti vi, dàn âm thanh, đầu đĩa, loa, điều hoà, tủ 
lạnh, máy giặt, điện thoại, phụ kiện thiết bị điện lạnh, phụ kiện điện tử (cho ti vi, dàn âm 
thanh, đầu đĩa, loa, điều hoà, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại)), tin học (bộ vi xử lý (CPU), bo 
mạch chủ (main board), bộ nhớ trong (ram), ổ đĩa cứng (HDD), cạc màn hình (Vga card), 
ổ đĩa quang (ODD), vỏ máy tính (case), nguồn máy tính (PSU), cạc âm thanh (card 
sound), loa máy tính (speaker), tai nghe, màn hình máy tính, phần mềm máy tính, chuột 
máy tính, bàn phím máy tính, thẻ nhớ, linh phụ kiện máy tính để bàn, linh phụ kiện máy 
tính xách tay, thiết bị ngoại vi máy tính), máy móc thiết bị văn phòng (máy chiếu, máy 
photocopy, máy tính tiền, máy huỷ tài liệu, bộ lưu điện, máy đếm tiền, máy in, thiết bị 
mạng, máy quét, máy fax, linh phụ kiện thiết bị máy văn phòng, máy tính để bàn, máy 
tính xách tay, máy tính bảng, camera ip, máy ảnh, máy quay, máy ghi âm, máy nghe 
nhạc, phụ kiện máy ảnh, phụ kiện máy quay), máy móc thiết bị vật tư ngành nông lâm 
nghiệp; quảng cáo thương mại và các dịch vụ liên quan đến quảng cáo; dịch vụ tổ chức 
hội trợ triển lãm; mua bán các loại băng đĩa CD, VCD, MP3; phát hành xuất bản phẩm 
được phép lưu hành; mua bán thiết bị viễn thông; mua bán phần mềm tin học.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa các sản phẩm điện tử. 

 
Nhóm 38: Cho thuê thiết bị viễn thông.  

 
Nhóm 40: Gia công các sản phẩm điện tử.  

 
Nhóm 41: Đào tạo, dạy nghề tin học; tổ chức hội nghị, hội thảo.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử 
viễn thông, tin học điện lạnh.  

 
 

(210) 4-2010-26649 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Trí 
Việt  (VN) 
2892/3B, quốc lộ 1A, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ gồm máy tiện, máy phay, máy uốn, máy cắt, máy chấn, máy bào, 

máy đánh bóng, máy khoan,máy tarô, máy mài, máy dập, máy ép, máy vát mép, máy cưa, 
máy doa. 

 
Nhóm 35: Mua bán máy móc, phụ kiện ngành cơ khí (máy tiện, máy phay, máy uốn, máy 
cắt, máy chấn, máy bào, máy đánh bóng, máy khoan,máy tarô, máy mài, máy dập, máy 
ép, máy vát mép, máy cưa, máy doa), xây dựng, thực phẩm, may mặc, da giầy, hàng trang 
trí nội thất, hóa chất (trừ hóa chất độc hại), thiết bị âm thanh, thiết bị điện tử viễn thông, 
thiết bị điều khiển, phân tích, đo lường, kiểm tra, thí nghiệm điện - điện tử, thiết bị tiết 
kiệm điện năng, thiết bị văn phòng, thiết bị trong ngành giáo dục; đại lý bán buôn, bán lẻ 
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máy móc thiết bị cơ khí (máy tiện, máy phay, máy uốn, máy cắt, máy chấn, máy bào, 
máy đánh bóng, máy khoan,máy tarô, máy mài, máy dập, máy ép, máy vát mép, máy cưa, 
máy doa), máy công cụ; dịch vụ tiếp thị.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng máy móc, phụ kiện ngành cơ khí, xây dựng.  

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí, khuôn mẫu (theo yêu cầu của người khác).  

 
 

(210) 4-2010-27305 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJI   (VN) 
Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quí, kim cưng, trang sức mỹ nghệ, vàng nguyên liệu, 

vàng miếng dưới dạng khối, vàng miếng dưới dạng thỏi, vàng miếng dưới dạng hạt, mỹ 
phẩm nước hoa và các sn phẩm chăm sóc sắc đẹp; buôn bán các loại vàng, bạc dưới dạng 
thỏi và dạng hạt, máy móc điện tử (máy phô tô copy, máy in, két sắt, máy huỷ rác, máy 
hút bụi, máy dập khuôn, máy phát điện, máy đóng gói hàng, máy mài, máy phun, máy 
dán tem), máy gia công vàng bạc, đá quí; buôn bán quần, áo, giầy, dép, túi, cặp, va li, váy 
cưới; buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y 
tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, buôn bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng 
da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; buôn bán lưng thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, 
bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sn phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; trung tâm siêu thị thương mại buôn bán vàng 
bạc, đá quí, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, bánh kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2011-00466 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và xuất nhập khẩu Lạc 
Hồng  (VN) 
Số 344, đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị điện tử, điện lạnh, điện dân dụng cụ thể là điều hoà, 

tủ lạnh, bình nóng lạnh.  
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(210) 4-2011-00613 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) N/50380 12.07.2010 MO 

N/50381 12.07.2010 MO 
N/50382 12.07.2010 MO 
N/50383 12.07.2010 MO 
N/50384 12.07.2010 MO 
N/50385 12.07.2010 MO 
N/50386 12.07.2010 MO 
N/50387 12.07.2010 MO 
N/50388 12.07.2010 MO 
N/50389 12.07.2010 MO 
N/50390 12.07.2010 MO 
N/50391 12.07.2010 MO 
N/50392 12.07.2010 MO 
N/50393 12.07.2010 MO 

  
(731) LAS VEGAS SANDS CORP.    (US) 

3355 Las Vegas Boulevard, Las Vegas, 
Nevada 89109, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà bông; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, kem dưỡng tóc; kem đánh răng; dầu 

thơm; nước hoa cô-lô-nhơ và nước thơm Eau; dầu tắm; kem dưỡng mặt và dưỡng thể; dầu 
gội; dầu xả tóc; gien tạo kiểu; gien bọt tạo kiểu tóc; nước xịt dưỡng tóc; kem và dầu thơm 
dùng sau khi cạo râu; kem cạo râu và gien cạo râu; chất khử mùi dùng cho người; dầu 
thơm dưỡng môi; hoa khô (có hương thơm); kem đánh bóng giày; kem chống nắng (mỹ 
phẩm); gien tắm.  

 
Nhóm 06: Móc chìa khóa bằng kim loại; biển đăng ký số mới bằng kim loại.  

 
Nhóm 09: Đĩa ghi âm; máy bán hàng tự động và máy dùng cho các thiết bị thanh toán tự 
động bằng tiền xu; hộp đựng kính râm, kính râm, thẻ thông minh.  

 
Nhóm 14: Đồ trang sức, đá quý; đồng hồ bấm giờ và đồng hồ đo thời gian; ghim cài ve 
cài áo (đồ trang sức); ghim cà-vạt (đồ trang sức), ghim cài cổ tay áo (đồ trang sức).  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm, phong bì, tập giấy ghi nhớ, thẻ ghi nhớ bằng giấy, sổ tay, 
giấy nhớ, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng (không phải là thẻ mã hóa hay thẻ từ), sổ địa chỉ, sổ ghi 
hẹn, lịch, đồ đánh dấu trang, dụng cụ gập giấy, bìa sách, thiệp chúc mừng, danh thiếp, 
bưu thiếp, tranh quảng cáo, ảnh in, ảnh in minh họa, cờ hiệu, biểu ngữ, bài lá (lá bài để 
chơi), bút mực, bút chì, tẩy, gọt bút chì, phấn màu, sách màu, tạp chí, sách, sách nhỏ  
quảng cáo, ấn phẩm in, bảng liệt kê mô tả hàng hóa, giấy đề-can, miếng dán, miếng dán 
xe ô-tô, giấy gói quà, cái chặn giấy, tập giấy thấm để bàn, miếng lót đĩa bằng giấy, khăn 
trải bàn bằng giấy, khăn ăn giấy, đĩa giấy, lót cốc bằng giấy, kẹp giấy, hộp giấy, sổ dùng 
cho cả ghi lịch hẹn và ghi địa chỉ.  
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Nhóm 18: Da và giả da, lông và da sống của động vật, va li và túi du lịch; «, « che nắng 
và gậy cho người đi bộ, ví bỏ túi, ví đựng tiền lẻ, cặp xách dùng cho du lịch, túi dùng 
trong chuyên chở, túi xách tay, túi đựng bưu phẩm và túi đựng hành lý.  

 
Nhóm 20: Gương, khung ảnh; móc chìa khóa không làm bằng kim loại và da; tấm biển 
đăng ký bằng nhựa dẻo. 

 
Nhóm 21: Ca đựng nước; cốc đựng nước; đĩa; khay đựng thức ăn; khay để phục vụ đồ ăn 
uống không bằng kim loại quý; lọ đựng bánh quy; bình rỗng đựng nước bằng nhựa; bình 
đựng đồ uống cách nhiệt; đồ nung đất dùng để trang trí bếp và bàn ăn; cốc nhỏ bằng thủy 
tinh dùng để đựng rượu mạnh; bình đựng đồ uống; que trang trí cho rượu cốc-tai; dụng cụ 
khuấy đồ uống; tượng sứ hoặc tượng thủy tinh; đồ mở nắp chai rượu; đồ mở nắp chai; hộp 
nhỏ đựng tiền tiết kiệm; bình hoa, giá đỡ nến và giá đỡ cây đèn nến; tấm lót cốc không 
làm bằng giấy và không phải là vải lanh trải bàn; lọ bẹt đựng đồ uống; lược chải tóc; lược; 
bàn chải đánh răng; đũa và bình pha cốc-tai.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu cụ thể là áo thun, áo thể thao, áo sơ-mi, áo 
thấm mồ hôi và quần thấm mồ hôi, áo ba lỗ, áo quần mặc ở nhà, quần áo sơ sinh, quần áo 
ngủ, đồ lót, quần đùi, áo tắm, quần soóc tắm, đồ thể thao, quần đùi thể thao, áo mưa, áo 
vét đi mưa; mũ bóng chày; khăn tay lớn; mũ lưỡi trai; mũ đánh gôn; yếm trẻ em (không 
làm bằng giấy); áo choàng tắm; đồ đi chân cho nam và nữ, dép tông; bao tai; găng tay 
(trang phục); cà-vạt; khăn quàng cổ; áo choàng chui đầu.  

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao không được bao gồm trong 
các nhóm khác; đồ trang trí cho cây thông No-el(loài trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo), bao 
gồm cả các lá bài; thiết bị cho các trò chơi may mắn, như là thẻ dùng trong chơi bài, thẻ 
dùng trong các trò chơi, máy giật xèng có ghi hình và không ghi hình, thiết bị quay vòng 
cho các trò chơi may mắn, máy trò chơi cho các trò chơi may mắn.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng(đồ uống) và nước có ga (đồ uống) và các đồ uống không 
chứa cồn khác; đồ uống hoa quả (không cồn) và nước ép hoa quả; si-rô (đồ uống) và các 
chế phẩm khác dùng để chế đồ uống, bao gồm nước suối, nước có vị.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia).  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; các loại đồ để hút thuốc lá như: diêm, đồ châm thuốc; tẩu thuốc; đồ 
cắt đầu thuốc; ống bọc bên ngoài điếu thuốc, hộp diêm.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo và kinh doanh, bao gồm dịch vụ bán lẻ, sắp đặt bên trong các khu 
thương mại và những nơi cá nhân, trưng bày nhiều sản phẩm, như là các đồ để bán, đồ kỷ 
niệm, các sản phẩm mới, quà tặng, quần áo, phụ kiện cho quần áo, trang sức, đồ chơi, 
dụng cụ thể thao, văn phòng phẩm, sách, phim, đồ thơm, các sản phẩm dùng cho cá nhân, 
mỹ phẩm, quần áo dùng cho gia đình, thức ăn, nước uống, thuốc, thuốc lá và các phụ tùng 
cho việc hút thuốc.  
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(210) 4-2011-01102 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.23; 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Hân   (VN) 
82/14/2 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ chăm sóc sức khoẻ, dụng cụ thể dục thể thao, dụng cụ điện 

gia dụng (bếp ga, quạt điện), thiết bị phục vụ cho nội thất (ghế, bàn).  
 
 

(210) 4-2011-01121 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) ADP, INC.    (US) 

One ADP Boulevard, Roseland, New 
Jersey 07068 USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Biên soạn các thông tin liên quan đến nghề nghiệp cho người sử dụng lao động, 

cụ thể là, phúc lợi, quản lý, bản lưu trữ lương hưu và quản lý bồi thường thất nghiệp vào 
cơ sở dữ liệu máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-02217 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.12; A5.5.20 
(591) Xanh biển, vàng 
(731) ZUJI PROPERTIES A.V.V.   (AW) 

Watapanastraat 7 Oranjestad, Aruba  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống thiết bị lắp đặt, thiết bị và dụng cụ chạy điện, điện tử, fax, tê-lếch 

(telex), điện thoại, điện tín thu nhận dữ liệu, tất cả đều dùng cho việc xử lý, đăng nhập, 
lưu trữ, truyền phát, hiển thị, thu nhận, nhập, xuất hay in ra các dữ liệu không có ảnh hay 
dữ liệu đồ họa; phần mềm và chương trình máy tính; phần mềm máy tính và xuất bản 
phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp trực tuyến từ các cơ sở dữ liệu hoặc từ các phương 
tiện được cung cấp trên mạng thông tin liên lạc/ máy tính toàn cầu (bao gồm cả các trang 
web); bản ghi âm thanh chứa nội dung là những thông tin hướng dẫn du hành (du lịch); 
bản ghi viđêô chứa nội dung là những thông tin hướng dẫn du hành (du lịch); phần mềm 
máy tính và thiết bị viễn thông (bao gồm môđem) cho phép kết nối tới các cơ sở dữ liệu 
và mạng thông tin liên lạc/máy tính toàn cầu; phần mềm máy tính cho phép tìm kiếm dữ 
liệu; phần mềm máy tính và phần cứng kết nối mạng giúp thông tin liên lạc đa phương 
tiện tương tác dễ dàng; phần cứng và phần mềm viễn thông kỹ thuật số không dây; phần 
mềm máy tính dùng để tạo, biên tập và truyền giao thông tin dạng văn bản và đồ họa qua 
mạng thông tin liên lạc bằng máy tính; chương trình máy tính dùng để xuất bản, in, tạo 
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hình ảnh kỹ thuật số và lưu trữ, thao tác, chuyển giao và truy xuất tài liệu dưới dạng điện 
tử; máy vi tính, phần cứng máy vi tính và thiết bị đầu ra của máy vi tính; máy in, thiết bị 
sắp ảnh, thiết bị sao chụp tài liệu, thiết bị in thử, thiết bị tạo bản kẽm in; máy fax và thiết 
bị viễn thông; chương trình máy tính và thiết bị viễn thông; chương trình máy tính dùng 
để xuất bản, in và tạo hình ảnh qua mạng thông tin cục bộ hay toàn cầu; máy chạy đĩa 
quang và chương trình máy tính dùng cho nó; thiết bị điện tử dùng để nhận tín hiệu truyền 
hình được truyền và tín hiệu truyền qua mạng thông tin liên lạc toàn cầu và truyền phát 
chúng tới một thiết bị truyền hình hay thiết bị hiển thị khác và chương trình máy tính 
dùng với chúng; bảng điều khiển gồm phần cứng và phần mềm máy tính dùng trong giải 
trí để cung cấp tín hiệu đầu ra là âm thanh, viđêô và đa phương tiện; máy tính xách tay; 
chương trình hệ điều hành; chương trình máy tính dùng để quản lý thông tin liên lạc và 
trao đổi dữ liệu giữa các máy tính xách tay và máy tính để bàn; bộ phận và linh kiện nhỏ 
cho tất cả các sản phẩm trên.  

 
Nhóm 16: Giấy, bìa và các sản phẩm làm từ các vật liệu này, không nằm trong các nhóm 
khác; ấn phẩm, sách hướng dẫn giải trí, sách hướng dẫn vui chơi, sách hướng dẫn du hành 
(du lịch), sách hướng dẫn du hành (du lịch) bằng xe buýt, bản đồ, sách mỏng chứa các nội 
dung hướng dẫn; ảnh chụp; văn phòng phẩm; tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (không bao 
gồm thiết bị và máy móc dùng cho mục đích trên); xuất bản phẩm, nhật báo (tập san) và 
báo.  

 
Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý thương mại và công nghiệp; đại lý thông tin thương mại và công 
nghiệp; dịch vụ quảng cáo và xúc tiến thương mại và dịch vụ thông tin liên quan đến 
quảng cáo và xúc tiến thương mại; cho thuê không gian quảng cáo; quảng cáo trên truyền 
hình; biên soạn các mục quảng cáo để dùng như là các trang web trên mảng thông tin liên 
lạc/ máy tính toàn cầu; chuẩn bị và trình bày thiết bị hiển thị nghe nhìn cho mục đích 
quảng cáo; phân phát các ấn phẩm quảng cáo; dịch vụ thông tin kinh doanh; thu thập và 
lưu trữ các dữ liệu thông tin kinh doanh được máy tính hóa; tìm hiểu về marketing; lên kế 
hoạch kinh doanh, đánh giá kinh doanh; nghiên cứu về marketing và kinh doanh; biên 
soạn số liệu thống kê kinh doanh và thông tin thương mại để sử dụng trong ngành du lịch 
và có liên quan đến du lịch (du hành); tư vấn và hỗ trợ trong việc tuyển chọn sản phẩm và 
dịch vụ du lịch và liên quan đến du lịch (du hành); tất cả các dịch vụ trên cũng được cung 
cấp qua mạng thông tin liên lạc, máy tính toàn cầu, truyền hình mặt đất hay vệ tinh, phát 
thanh, hay các phương tiện thông tin liên lạc khác; dịch vụ bán lẻ liên quan đến du lịch và 
các sản phẩm liên quan đến du lịch (du hành); dịch vụ cửa hàng bách hóa; dịch vụ cửa 
hàng bách hóa trực tuyến; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua các 
phương tiện nghe nhìn; dịch vụ tin tức và thông tin thời sự liên quan đến các dịch vụ trên; 
tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng cáo qua truyền thông nghe nhìn. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và tiền tệ; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ môi giới chứng khoán 
và dịch vụ môi giới chiết khấu điện tử và dịch vụ môi giới chiết khấu trực tuyến; dịch vụ 
đầu tư; dịch vụ cho vay và cho vay có bảo đảm; cung cấp các sản phẩm tài chính kho bạc 
(do chính phủ phát hành và bán) và sản phẩm tài chính phái sinh; dịch vụ ngân hàng đầu 
tư, kho bạc và dịch vụ hối đoái và cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng đầu tư là 
các tổ chức; dịch vụ tín thác tài sản, tín dụng, đầu tư, tiết kiệm, thế chấp có bảo đảm, 
khoản vay, bảo đảm cho khoản vay; dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ tín dụng do các công ty 
bán lẻ phát hành; dịch vụ ngân hàng tự động hóa; dịch vụ quản lý tài chính và cố vấn liên 
quan đến đầu tư; dịch vụ lên kế hoạch tài chính và các dịch vụ tài chính; đánh giá tài 
chính; dịch vụ thống kê bảo hiểm; thu xếp và quản lý tài chính cho bảo hiểm nhân thọ, 
bảo hiểm bảo hành và quỹ tương hỗ; dịch vụ tiền hưu trí, bảo hiểm du lịch; dịch vụ thanh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
546 

toán bù trừ của ngân hàng (clearing); dịch vụ cố vấn tài chính; dịch vụ mua lại và phát 
hành séc du lịch; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ ký quỹ; dịch vụ cố vấn đầu tư quỹ và vốn; dịch 
vụ đại lý môi giới chứng khoán; cung cấp bảo đảm tài chính; phát hành thư tín dụng và 
giấy xác nhận tồn khoản; dịch vụ tín thác đầu tư; dịch vụ bảo đảm (bảo hiểm); hợp đồng 
bảo hiểm định phần; dịch vụ ngân hàng hối đoái (các ngân hàng trao đối séc và thanh toán 
tiền mặt cho các khoản còn nợ của nhau); dịch vụ bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; thông tin 
bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm tai nạn, hợp đồng bảo hiểm cháy nổ, 
hợp đồng bảo hiểm sức khỏe, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng bảo hiểm hàng hải; 
môi giới bảo hiểm, môi giới bảo hiểm tai nạn, môi giới bảo hiểm cháy nổ, môi giới bảo 
hiểm sức khỏe, môi giới bảo hiểm nhân thọ, môi giới bảo hiểm hàng hải; ngân hàng tiết 
kiệm; văn phòng tín dụng; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; phát hành vật hay tờ 
giấy mang giá trị trao đổi (như tiền) (token of values); ký gửi các đồ vật quý giá; dịch vụ 
ký gửi trong két an toàn; dịch vụ chuyển quỹ, dịch vụ chuyển quỹ điện tử; dịch vụ ủy thác 
tín dụng; niêm yết trên thị trường chứng khoán; môi giới cổ phiếu và trái phiếu; dịch vụ 
đánh giá trong lĩnh vực ngân hàng; thẩm định tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ cho vay 
dần theo từng giai đoạn, đầu tư cho thuê mua tài chính, đầu tư thuê mua tài chính, dịch vụ 
ngân hàng cầm cố; dịch vụ thanh toán cho người về hưu (nghỉ việc); và tất cả các dịch vụ 
trên cũng được cung cấp trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy tính hay từ mạng thông tin 
liên lạc máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin, dịch vụ tu vấn và dịch vụ cố vấn liên quan 
đến tất cả các dịch vụ trên.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát điện tử và viễn thông; truyền phát dữ liệu, tài liệu, tin 
nhắn, hình ảnh, tiếng (âm), giọng nói, văn bản, âm thanh, viđêô và thông tin liên lạc điện 
tử và dữ liệu và thông tin bằng máy vi tính, đường cáp, phát thanh, nhắn tin phát thanh, 
máy telex, thư qua điện thoại (teleletter), thư điện tử, máy fax, truyền hình, sóng viba, tia 
lade, vệ tinh truyền thông, đường kết nối sóng viba, phương tiện mặt đất, cáp, hệ thống 
kết nối không dây hay có dây điện tử hay các phương tiện liên lạc khác; cung cấp thông 
tin đa phương tiện và dịch vụ đa phương tiện tương tác; dịch vụ tư vấn liên quan đến thông 
tin liên lạc dữ liệu; truyền phát, cung cấp sự hiển thị thông tin cho mục đích kinh doanh 
hay gia đình từ một ngân hàng dữ liệu lưu trên máy tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ viễn 
thông liên quan đến mạng thông tin liên lạc/máy tinh toàn cầu; dịch vụ viễn thông cho 
thông tin (bao gồm cả những trang web), chương trình máy tính hay các dữ liệu khác; 
cung cấp truy cập cho người sử dụng đến mạng thông tin liên lạc/ máy tính toàn cầu (nhà 
cung cấp dịch vụ); cung cấp kết nối viễn thông đến mạng thông tin liên lạc/máy tính toàn 
cầu hay các cơ sở dữ liệu; dịch vụ điện toán cung cấp tin tức và các thông tin khác trên 
màn hình ti vi cho những người đặt thuê; dịch vụ truy cập viễn thông; dịch vụ cổng nối 
viễn thông; cung cấp truy cập trực tuyến và đường kết nối viễn thông đến mạng máy tính 
cá nhân, mạng thông tin liên lạc/máy tính toàn cầu và mạng nội bộ; cung cấp truy cập 
nhiều người sử dụng đến một mạng thông tin trên máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ 
mạng internet và mạng nội bộ (intranet); cung cấp truy cập đến các trang web trên một 
mạng thông tin điện tử; cung cấp truy cập đến nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau; thuê và cho 
thuê mô-dem; dịch vụ tin tức và thông tin thời sự liên quan đến các dịch vụ nói trên; cung 
cấp phương tiện trực tuyến để tương tác thời gian thực với những người sử dụng máy tính 
khác.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành (du lịch); dịch vụ văn phòng du lịch (không bao gồm đặt chỗ 
khách sạn) và dịch vụ đại lý du lịch; sắp xếp và cung cấp việc vận chuyển du lịch (du 
hành) bằng đường bộ, đường biển và đường không; sắp xếp và cung cấp các chuyến du 
lịch và du ngoạn (trên biển); dịch vụ đại lý du lịch (du hành); dịch vụ bán vé du lịch; cho 
thuê phương tiện vận chuyển bằng đường bộ, đường biển và đường không; dịch vụ xếp dỡ 
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hàng hóa; cung cấp các phương tiện nơi đỗ xe; dịch vụ chuyên chở bằng xe bò và dịch vụ 
tài xế lái xe; thu thập hàng hóa để vận chuyển, đóng thùng hàng hóa, giao hàng; hộ tống 
khách du lịch; dịch vụ vận chuyển có bảo vệ, hướng dẫn du lịch (du hành); dịch vụ khuân 
vác; thực hiện chuyến đi ngắm cảnh; dịch vụ vận hành và tổ chức chuyến đi; môi giới vận 
chuyển; dịch vụ người đưa thư du lịch; lai dắt tàu biển; dịch vụ tàu biển du ngoạn; dịch vụ 
chuyên chở bằng phà; dịch vụ hàng hóa chuyên chở đường biển; dịch vụ chuyên chở bằng 
đường biển; dịch vụ hoa tiêu cho tàu biển; dịch vụ chuyên chở bằng du thuyền; dịch vụ 
chuyên chở bằng đường sông; dịch vụ đặt chỗ du lịch (du hành); và tất cả các dịch vụ trên 
cũng được cung cấp trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy tính của mạng Internet; cung cấp 
thông tin, dịch vụ tư vấn và dịch vụ cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; tất cả 
đều là các dịch vụ nằm trong nhóm 39.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, giải trí, thể thao và tiêu khiển lúc rỗi rãi mà bản chất là lên 
kế hoạch, sản xuất và phân phối tài liệu trực tiếp hay ghi sẵn dạng âm thanh, hình ảnh hay 
nghe nhìn để phát trên các phương tiện mặt đất, cáp, kênh vệ tinh, mạng Internet, hệ 
thống không dây hay hữu tuyến và các phương tiện thông tin liên lạc khác; cung cấp 
thông tin liên quan đến các chương trình truyền hình và phát thanh, giải trí, âm nhạc, thể 
thao và vui chơi; thông tin liên quan đến giải trí, du lịch hay giáo dục, được cung cấp trực 
tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy tính hay mạng Internet hay qua các phương tiện mặt đất, 
cáp, kênh vệ tinh, hệ thống không dây hay hữu tuyến và các phương tiện thông tin liên lạc 
khác; dịch vụ trò chơi điện tử được cung cấp bằng các phương tiện của mạng Internet hay 
các phương tiện mặt đất, cáp, kênh vệ tinh, hệ thống không dây hay hữu tuyến và các 
phương tiện thông tin liên lạc khác; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải 
xuống được qua mạng); xuất bản sách và nhật báo (tập san) điện tử trực tuyến; tổ chức và 
tài trợ các cuộc thi đấu; dịch vụ phòng bán vé ở rạp hát; dịch vụ thông tin và cố vấn liên 
quan đến giáo dục và giải trí; thuê và cho thuê máy thu hình và thiết bị hiển thị truyền 
hình; dịch vụ tin tức và thông tin thời sự liên quan đến các dịch vụ trên; tất cả đều là các 
dịch vụ thuộc nhóm 41.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là, dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ tương tác cho 
phép người sử dụng công bố và chia sẻ nội dung của họ một cách trực tuyến; dịch vụ của 
nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có đặc thù là phần mềm cho phép tải lên, đăng, 
trình bày, hiển thị, gắn thẻ, viết blog (trang nhật ký trên mạng), chia sẻ, cung cấp đa 
phương tiện điện tử hay thông tin qua mạng Internet hay mạng thông tin liên lạc khác; 
cung cấp việc sử dụng tạm thời các ứng dụng phần mềm không tải xuống được cho các 
đối tượng đã phân loại, cộng đồng ảo, kết nối mạng xã hội, chia sẻ ảnh chụp, chia sẻ 
viđêô, chia sẻ nhận xét trong lĩnh vực du lịch (du hành) và truyền phát hình ảnh chụp; 
thiết kế, vẽ và viết theo ủy quyền, tất cả đều để biên soạn các trang web trên mạng 
Internet; thông tin dược cung cấp trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy tính hay từ mạng 
Internet; tạo và duy trì các trang web; cho thuê chỗ đặt máy chủ cho trang web của người 
khác; cài đặt và bảo trì phần mềm máy tính; cung cấp truy cập đến mạng Internet và mạng 
nội bộ (intranet); cung cấp truy cập đến các trang web trên một mạng thông tin điện tử; 
cung cấp truy cập đến các cơ sở dữ liệu khác nhau; cho thuê thời gian truy cập đến một cơ 
sở dữ liệu máy tính (không phải là nhà cung cấp dịch vụ internet); thuê và cho thuê máy 
vi tính, bộ xử lý dữ liệu (set-top box), chương trình máy tính, máy tính đầu cuối, màn 
hình, bàn phím máy tính, máy vi tính xách tay, thiết bị ngoại vi cho máy vi tính, thiết bị 
internet và các bộ phận và phụ kiện của những sản phẩm này; cung cấp dịch vụ thông tin 
dưới dạng tin tức và thời sự liên quan đến các dịch vụ trên; tất cả đều là các dịch vụ thuộc 
nhóm 42.  
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(210) 4-2011-02387 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hứa Nguyễn Ngọc Phương  
(VN) 
137 Trần Phú, phường 04, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: quà lưu niệm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02423 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

   

(731) Công ty TNHH thương mại Việt 
Yến  (VN) 
Số 1, ngách 351/81, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02604 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A7.1.12; 26.15.15; 26.15.11; 7.1.24 
(591) Xám, xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nguyễn Phi Dũng  (VN) 
1/19 khu phố 1, phường 3, thị xã Tây 
Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu dự án; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; cung cấp 

(mua bán) trang thiết bị trang trí nội thất công trình; dự toán công trình. 
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp; giám sát thi công 
công trình xây dựng.  

 
Nhóm 42: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; lập, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công; tư 
vấn thẩm tra, thẩm định dự án; thiết kế công trình. 
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(210) 4-2011-02628 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

phần mềm Hoà Bình   (VN) 
Số 18 phố Lê Văn Linh, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo: phân phối quảng cáo của các cá nhân hoặc doanh nghiệp lên các 

website liên kết; đại lý quảng cáo trực tuyến cho phép phân phối nội dung quảng cáo lên 
các website trong mạng lưới của nhau. 

 
 

(210) 4-2011-03498 (220) 03.03.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.13; 25.5.1; A25.7.4 
(591) Xanh, trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại sản xuất Tân Chấn Long  
(VN) 
184 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm; màng PE dùng để bao 

gói; bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng hoặc bằng giấy; băng keo (băng dính) dùng cho 
văn phòng hoặc gia đình, giấy gói hàng, tấm có các bóng khí tròn làm bằng chất dẻo 
(dùng để bọc hoặc đóng gói).  

 
 

(210) 4-2011-05310 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.9; 26.4.9; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và thương mại VTEC  (VN) 
27B Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị máy tính, thiết bị mạng, máy văn phòng, điều hoà, phần mềm 
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(210) 4-2011-07163 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại nội thất i nốc 
Hoàng Mỹ  (VN) 
47/326P1 Quang Trung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất cụ thể: bàn ghế bằng gỗ; các sản phẩm thủ công mỹ 

nghệ (dùng để trang trí) từ mây, tre, lá.  
 
 

(210) 4-2011-07389 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 301840022 22.02.2011 HK 

301840789 22.02.2011 HK 
(531) 25.7.17 
(591) Đen, trắng, vàng da cam 
(731) ALIBABA GROUP HOLDING 

LIMITED   (KY) 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. 
Box 847, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 16: Báo, tạp chí; tạp chí xuất bản định kỳ; báo hằng ngày; giấy, bìa các tông; ấn 

phẩm; vật liệu đóng sách, ảnh chụp; văn phòng phẩm; hồ dán dùng cho mục đích văn 
phòng hoặc gia đình; chổi sơn; máy đánh chữ; dụng cụ để giảng dạy (không phải thiết bị); 
vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không nằm trong các nhóm khác); mẫu chữ in; 
bản in đúc của ngành in; sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã được in sẵn, 
giấy báo, catalô, lịch; thẻ ghi giá, nhãn ghi giá bằng giấy và chất dẻo; túi bằng giấy, bìa 
các tông;túi bằng chất dẻo dùng để bao gói; danh bạ về trang tin điện tử, thư điện tử, fax, 
điện thoại đã được in sẵn; thẻ dưới hình thức thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ tiền trả, thẻ điện 
thoại không phải là các loại thẻ đã được mã hoá và có từ tính và không phải là thẻ bằng 
nhựa; tài liệu tiếp thị và quảng cáo; tờ quảng cáo đã được in sẵn; sổ tay để ghi chép; vật 
liệu để gói bằng giấy, hoặc bằng tinh bột, hoặc bằng chất dẻo; khăn giấy; khăn tay bỏ túi 
bằng giấy; hình mẫu vâ tượng nhỏ bằng giấy; túi bằng giấy dùng cho buổi tiệc; tất cả 
thuộc nhóm 16.    

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; giao dịch tài chính; giao dịch tiền tệ; giao dịch bất động sản; 
thanh toán và điều hoà giao dịch tài chính thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ 
tài chính và dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ thẻ tín dụng, xử lý và chuyển giao hoá 
đơn và thanh toán hoá đơn và cung cấp bảo hiểm cho giao dịch tài chính; dịch vụ chuyển 
quỹ; chuyển giao quỹ qua phương tiện điện tử cho người khác; dịch vụ chuyển khoản 
thanh toán cho người khác qua Internet; dịch vụ tài chính dưới dạng dịch vụ thanh toán và 
giải quyết hoá đơn; sắp xếp và quản lý việc thuê và cho thuê bất động sản; thuê và cho 
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thuê bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá bất động sản, tài chính bất động sản, 
đầu tư bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ 
tính toán bảo hiểm; dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản; dịch vụ gửi két an toàn và 
dịch vụ phát hành séc du lịch; đầu tư vốn; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng và bất 
động sản]; dịch vụ quản lý tài sản (tài chính) và tài chính; dịch vụ tài chính được cung cấp 
qua phương tiện truyền thông; dịch vụ tư vấn và cố vấn tài chính; hoạt động ngân hàng gia 
đình; dịch vụ ngân hàng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng 
internet; dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ trích kê giao dịch cổ phiếu; môi giới cổ 
phiếu và chứng khoán, phân tích tài chính; dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ thẻ trả tiền mua 
hàng và dịch vụ bảo lãnh séc; dịch vụ ngân hàng, dịch vụ đầu tư và dịch vụ tài khoản tiết 
kiệm; dịch vụ thanh toán tài chính; xác minh tín dụng qua mạng lưới thông tin máy tính 
toàn cầu; dịch vụ quản lý rủi ro tín dụng điện tử; dịch vụ thanh toán hoá đơn điện tử và 
thanh toán mua sắm điện tử; dịch vụ nợ và cho nợ tài khoản tài chính; dịch vụ ngân hàng 
điện tử; phát hành thẻ có giá trị tích trữ (một loại giá trị tiền tệ được ghi nhận trên thẻ), 
thẻ trả tiền mua hàng, thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ tín dụng điện thoại; dịch vụ thông  tin liên 
quan đến tài chính và bảo hiểm, được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc 
mạng Internet; huy động vốn từ thiện; tổ chức thu quỹ từ thiện; cho thuê máy đếm hoặc 
máy xử lý tiền giấy và tiền xu; cho thuê máy phát tiền hoặc máy rút tiền tự động; dịch vụ 
thanh toán trực tuyến; dịch vụ xác nhận và xác minh liên quan đến việc thanh toán hoặc 
chuyển quỹ trực tuyến, tất cả thuộc nhóm 36.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; quản lý du lịch; lưu giữ dữ liệu 
hoặc tài liệu điện tử; thông tin về vận tải, môi giới vận chuyển; vận tải bằng ô tô; vận tải 
bằng đường hàng không; cho thuê xe cộ; dịch vụ cung cấp nước qua đường ống; chuyển 
phát thư tín; đặt chỗ du lịch; vận tải bằng đường ống; chuyển phát hàng hoá qua đơn đặt 
hàng bằng thư; dịch vụ người đưa thư (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ vận tải dưới hình 
thức quản lý hậu cần liên quan đến vận tải; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ bãi đỗ xe « 
tô; vận chuyển bằng thuyền yat và/hoặc tàu thuỷ; dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ thông tin 
du lịch và đặt chỗ du lịch; dịch vụ đại lý vé du lịch; sắp xếp du lịch và thông tin du lịch, 
tất cả được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng internet; cung cấp 
thông tin liên quan đến du lịch và chuyến du lịch thông qua mạng internet hoặc thông qua 
mạng lưới viễn thông; dịch vụ vận tải hàng hoá và hành khách; dịch vụ đóng gói; cung 
cấp thông tin về giao thông và đường đi, dịch vụ tài xế; chất và bốc dỡ hàng hoá; môi giới 
chuyên chở hàng hoá; dịch vụ dọn nhà; môi giới nhằm thuê, cho thuê và/hoặc cho phép sử 
dụng tàu thuỷ và/hoặc thuyền; cứu hộ và trục vớt tàu thuỷ và/hoặc thuyền; dịch vụ lái xe; 
phân phối và cung cấp khí đốt (gas) qua đường ống; phân phối và cung cấp điện; phân 
phối và cung cấp hơi nóng qua đường ống; phân phối và cung cấp nước qua đường ống; 
dịch vụ cung cấp chỗ neo đậu tàu thuyền; cung cấp khu dành cho máy bay cất cánh; cung 
cấp đường đi chịu thuế; quản lý bãi trống đỗ xe; thuê và/hoặc cho thuê nhà kho, ghế ngồi 
có bánh, máy bay, xe công-ten-nơ, xe đạp, xe ô tô, tàu thuỷ và/hoặc thuyền bè, xe cộ hoạt 
động bằng lực người, hệ thống đỗ xe chạy bằng máy tấm nâng hàng (pa-lét), máy đóng 
gói hoặc bọc hàng, tủ ướp lạnh; dịch vụ thu gom rác và chất thải gia đình chỉ bao gồm vận 
chuyển và tích trữ rác; dịch vụ thu gom rác và chất thải công nghiệp chỉ bao gồm vận 
chuyển và tích trữ rác; tất cả thuộc nhóm 39.     

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các hoạt động văn 
hoá và thể thao; xuất bản văn bản, sách và báo (không bao gồm những bài quảng cáo); 
xuất bản biểu đồ, hình ảnh và tranh ảnh; xuất bản báo, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ; 
dịch vụ hướng dẫn, đào tạo và giảng dạy liên quan đến viễn thông, máy tính, chương trình 
máy tính, thiết kế trang web, thương mại điện tử, quản lý kinh doanh và quảng cáo; cung 
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cấp dịch vụ giáo dục, giải trí, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo tương tác và không tương 
tác; thiết kế giáo trình giảng dạy, các kỳ thi và văn bằng thể hiện trình độ chuyên môn; 
dịch vụ giải trí được cung cấp thông qua phương tiện tương tác kỹ thuật sổ và điện tử; 
dịch vụ trò chơi điện tử được cung cấp bởi các phương tiện Internet; cung cấp thông tin 
liên quan đến các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, vui chơi, thể thao, xã hội và văn 
hoá; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải xuống được); sắp xếp, tổ 
chức, đăng cai tổ chức và điều hành các cuộc thi hát; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và 
điều hành các buổi hoà nhạc; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các sự kiện 
và các cuộc thi vì mục đích giải trí hoặc giáo dục; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và 
điều hành các chương trình trò chơi và các trò chơi ngoài trời mang tính chất khám phá; 
dịch vụ đại lý vé tham gia giải trí; thông tin liên quan đến dịch vụ giải trí hoặc giáo dục 
được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng Internet; cung cấp nhạc kỹ 
thuật số (không thể tải xuống được) từ mạng Internet; cung cấp nhạc kỹ thuật số (không 
thể tải xuống được) từ các trang web có tệp đuôi MP3; dịch vụ giải trí và giáo dục liên 
quan đến lên kế hoạch, sản xuất và  hát âm thanh, hình ảnh, nhạc kỹ thuật số, phim, âm 
thanh đã được ghi hoặc âm thanh trực tiếp, thiết bị nhìn hoặc nghe nhìn cho việc phát đi 
qua cáp đất, kênh vệ tinh, mạng Internet, hệ thống và các phương tiện truyền thông không 
dây và có dây khác; dịch vụ giải trí âm nhạc; cho thuê băng đĩa âm thanh đã được thu; 
chuẩn bị các chương trình giải trí, giáo dục, phim tài liệu và tin tức cho việc phát thanh 
truyền hình; dịch vụ phóng viên tin tức; thông tin liên quan đên các sự kiện văn hoá hoặc 
thể thao, các cuộc triển lãm hiện tại vì mục đích văn hóa, giáo dục và giải trí và các tin tức 
phát hành vì mục đích văn hóa và giáo dục được cung cấp bởi truyền hình vệ tinh, mạng 
internet hoặc bằng các phương tiện điện tử khác; dàn dựng phim, chương trình phát thanh 
và truyền hình; chuẩn bị và sản xuất chương trình truyền hình; cung cấp thông tin, dữ liệu, 
biểu đồ, âm thanh, nhạc, viđêo, phim hoạt hình và văn bản cho mục đích giải trí, dịch vụ 
trò chơi; cung cấp (không phải mua bán) tiện nghi cho câu lạc bộ vui chơi, thể thao và 
phòng tập thể dục; tổ chức các buổi biểu diễn của các ban nhạc; dịch vụ câu lạc bộ đêm, 
biểu diễn thời trang, câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ liên quan 
đến dịch vụ giải trí, giáo dục và văn hoá; sắp xếp, điều hành và cung cấp các buổi hội 
nghị chuyên đề, hội nghị, đại hội, hội thảo chuyên đề và hội thảo về giảng dạy; tổ chức và 
điều hành các cuộc triển lãm về văn hoá và giáo dục, biểu diễn thời trang, chương trình 
văn hoá và giáo dục và biểu diễn về văn hoá và giáo dục; dịch vụ trưng bày và triển lãm 
nghệ thuật; dịch vụ triển lãm nghệ thuật liên quan đến cho thuê mỹ thuật; dịch vụ giảng 
dạy liên quan đến sức khoẻ, an toàn nghề nghiệp và bảo vệ môi trường; cung cấp các giờ 
học về thuốc lá và thưởng thức rượu; cung cấp thông tin giáo dục về các tài liệu nghiên 
cứu và giới thiệu các tài liệu nghiên cứu; sắp xếp, tổ chức, lập kế hoạch và quản lý các 
cuộc hội thảo chuyên đề về giáo dục hoặc văn hoá; huấn luyện vật nuôi; hướng dẫn sản 
xuất chương trình truyền thanh/truyền hình; dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan đến vận 
hành máy móc và thiết bị, bao gồm cả thiết bị nghe nhìn được sử dụng cho việc sản xuất 
các chương trình truyền thanh/truyền hình; cung cấp (không phải mua bán) phòng phát 
thanh và truyền hình; cung cấp (không phải mua bán) trang thiết bị dùng cho thể thao; 
cung cấp (không phải mua bán) trang thiết bị cho các bộ phim, buổi trình diễn, vở kịch, 
âm nhạc hoặc giảng dạy ; dịch vụ đặt chỗ trước cho các cuộc giải trí; thuê và cho thuê 
hình ảnh động (phim xi-nê, phim chiếu bóng); thuê và cho thuê dụng cụ âm nhạc; thuê và 
cho thuê chương trình truyền hình; thuê và cho thuê máy thu hình; cho thuê sách; dịch vụ 
thư viện lưu trữ; dịch vụ ghi phụ đề phim, sách; dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ dấu hiệu; 
cho thuê phần mềm giải trí; cung cấp trò chơi viđêo, trò chơi máy tính, âm thanh hoặc 
hình ảnh, hoặc phim ảnh thông qua viễn thông hoặc mạng lưới máy tính; cung cấp các trò 
chơi và các cuộc thi đấu trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê băng viđêo đã được ghi 
trước; thuê và cho thuê máy chơi trò chơi; cho thuê thiết bị trò chơi điện tử, cho thuê tranh 
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ảnh; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ dịch thuật; phiên dịch ngôn ngữ; chương trình giáo dục và 
đào tạo liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro; chương trình giáo dục và đào tạo liên quan 
đến cấp giấy chứng nhận; dịch vụ xổ sổ; tất cả thuộc nhóm 41.  
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Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Màn chống nóng dùng trong nhà, màn che bên trong cửa sổ; mành che trong 

nhà có dát những thanh gỗ mỏng; tủ nhiều ngăn; bàn trang điểm; gối. 
 

Nhóm 24: Rèm cửa; màn cửa dạng lưới; khăn phủ giường; tấm trải phủ trên giường; chăn; 
vỏ nệm (gối); nhãn mác bằng vải); án gối; màn tắm bằng vải hoặc nhựa; vải bọc nệm gối; 
khăn trải bàn (không bằng giấy); vải, vỏ bọc ngoài dùng cho đồ gỗ bằng vải, simili. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt cửa và cửa sổ; dán giấy dán tường; sửa chữa đồ gỗ nhồi nệm; lắp đặt và 
sửa chữa điều hòa không khí; cho thuê thiết bị xây dựng; phục chế đồ gỗ. 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tiếp thị; quản lý kinh doanh và thương mại; lập kế hoạch kinh 

doanh và quản lý các tòa nhà (bao gồm các tòa nhà thương mại, tòa nhà thuộc khu dân cư 
và tòa nhà dùng để phục vụ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, và/hoặc khách sạn); 
quản lý kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản (quản lý cho các doanh nghiệp khác); 
quản lý và điều hành doanh nghiệp; nghiên cứu kinh doanh; quản lý và điều hành kinh 
doanh trong lĩnh vực bất động sản, khu dân cư, khu công nghiệp và các tòa nhà thương 
mại, văn phòng, trung tâm thương mại, các gian hàng, trung tâm mua sắm, chuỗi đại lý 
bán buôn và bán lẻ hàng hóa, các chỗ ở tạm thời, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng 
cao cấp, khu căn hộ dịch vụ, các tòa nhà, nhà ở tư nhân, khu tập thể, khu căn hộ, khu 
chung cư, nhà kho, nhà máy và các khu vực kinh doanh; tổ chức triển lãm thương mại 
nhằm mục đích kinh doanh và thương mại; quản lý kinh doanh liên quan đến tài sản 
thương mại; liên kết và kết nối doanh nghiệp để mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp 
khác và cho các loại hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể xem và mua 
hàng hóa này tại các gian hàng, trung tâm thương mại, chuỗi đại lý bán buôn và bán lẻ 
hàng hóa, khách sạn, nhà hàng cung cấp đồ ăn đồ uống, thông qua các cuốn sách giới 
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thiệu chung về hoạt động mua bán hàng hóa được gửi bằng thư hoặc bằng các phương tiện 
thông tin liên lạc, hoặc thông qua các trang thông tin (website) mạng giao tiếp toàn cầu 
liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa; biên soạn, sưu tập danh sách địa chỉ email; 
quảng cáo trực tiếp bằng việc gửi thư; dịch vụ đăng thông báo, dịch vụ trưng bày hàng hóa 
cho mục đích mua bán hàng hóa; dịch vụ giới thiệu hàng hóa ra công chúng; dịch vụ giới 
thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường; tổ chức cuộc thi 
cạnh tranh giữa các doanh nghiệp; tư vấn và hỗ trợ liên quan đến các dịch vụ nói trên.    

 
Nhóm 36: Quản lý quỹ; đầu tư quỹ; đầu tư quỹ quốc tế; dịch vụ tài chính; tài chính bất 
động sản; sắp xếp cổ phần giao dịch phân bổ (dịch vụ tài chính); phát triển và tổ chức 
chứng khoán hóa cơ cấu tài chính (dịch vụ tài chính); định giá tài chính bất động sản; đầu 
tư vốn, đầu tư bất động sản; điều hành, quản lý quỹ quản thác, dịch vụ quỹ quản thác 
công ty; quản lý ủy thác tài chính, quản lý ủy thác đầu tư; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ 
quản lý công ty đầu tư tín thác khách hàng cá nhân; đầu tư tín thác bất động sản; quản lý 
đầu tư tín thác và dịch vụ đầu tư tín thác; dịch vụ ủy thác bất động sản; lựa chọn và thu 
mua bất động sản; thu mua bất động sản (cho người khác); lựa chọn và thu mua đất đai; 
thu mua đất đai (cho người khác) quản lý bất động sản trong công trình xây dựng; cho 
thuê tòa nhà; quản lý bất động sản trong và xung quanh tòa nhà (bao gồm các tòa nhà 
thương mại, tòa nhà thuộc khu dân cư và tòa nhà dùng để phục vụ hoạt động kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ, và/hoặc khách sạn), tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các 
dịch vụ nói trên; buôn bán bất động sản, dịch vụ đại lý bất động sản; thuê và cho thuê bất 
động sản, khu dân cư, khu công nghiệp và các tòa nhà thương mại, văn phòng, trung tâm 
thương mại, các gian hàng, trung tâm mua sắm, chuỗi đại lý bán buôn và bán lẻ hàng hóa 
(bất động sản), khu căn hộ dịch vụ, các tòa nhà, nhà ở tư nhân, khu tập thể, khu căn hộ, 
khu chung cư, nhà máy và các khu vực kinh doanh, quản lý bất động sản, định giá và 
quản lý và điều phối dự án; quản lý tài sản; quản lý quỹ, quản lý quỹ vốn, quản lý quỹ 
doanh nghiệp, quản lý quỹ tài chính và quản lý quỹ đầu tư; dịch vụ đầu tư công ty tín 
thác; dịch vụ cung cấp thông tin thị trường tài chính; tổ chức thị trường giao dịch cho các 
dịch vụ tài chính; tài chính doanh nghiệp; môi giới chứng khoán; quản lý chứng khoán; 
buôn bán và giao dịch chứng khoán; dịch vụ đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán 
và kỳ phiếu; điều hành ủy thác; dịch vụ ủy thác kinh doanh; dịch vụ quản lý ủy thác tài 
chính và ủy thác doanh nghiệp; dịch vụ bảo lãnh; dịch vụ ủy thác; dịch vụ ký thác; dịch 
vụ quản lý ủy thác; dịch vụ thiết lập ủy thác; dịch vụ hỗ trợ, quản lý và cố vấn tài chính; 
phân tích và định giá tài chính; hợp đồng bảo hiểm tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ tín 
dụng; dịch vụ bảo hiểm tài chính; cho vay vốn và phát hành chứng khoán; tư vấn và hỗ trợ 
liên quan đến các dịch vụ nói trên.    

 
Nhóm 37: Dịch vụ phát triển, khai thác bất động sản (xây dựng); cải tạo đất (cho mục 
đích xây dựng); dịch vụ xây dựng và thi công công trình xây dựng; thi công, nâng cấp, tân 
trang, bảo trì và sửa chữa bất động sản, khu dân cư, khu công nghiệp và các tòa nhà 
thương mại, văn phòng, trung tâm thương mại, các gian hàng, trung tâm mua sắm, chuỗi 
đại lý bán buôn và bán lẻ hàng hóa, các chỗ ở tạm thời, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ 
dưỡng cao cấp, khu căn hộ dịch vụ, các tòa nhà, nhà ở tư nhân, khu tập thể, khu căn hộ, 
khu chung cư, nhà kho, nhà máy và các khu vực kinh doanh; phát triển nhà đất; tư vấn và 
hỗ trợ liên quan đến các dịch vụ nói trên.  
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(210) 4-2011-09054 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh lục, trắng 

(540) 

  

(731) Mạc Thị Diễm  (VN) 
79/10 đường Wù, tổ 2, phường iakring, 
thành phố Plâyku, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 29: Chả bò, chả bò gân, chả lụa, bò viên, bò khô. 

 
 

(210) 4-2011-09205 (220) 16.05.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A11.3.2 
(591) Nâu, vàng nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê Việt  (VN) 
105 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Bột sữa; kem đánh dậy bọt (sản phẩm sữa). 
 

Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2011-10228 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; A5.3.15; 1.13.1; A1.13.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng, 
vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - công 
nghệ sinh học Biofocus   (VN) 
Số 54 đường Tây Hồ, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các thực phẩm dùng trong mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-11083 (220) 06.06.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.1 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và sản xuất Lạc Hưng  
(VN) 
386 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong ngành may thêu công nghiệp; hoá chất định vị mép vải; 
axeton và chất tương tự axeton; chất tẩy trắng vải, sợi dùng trong ngành may (chất tẩy 
màu dùng trong công nghiệp); chất tẩy vết bẩn và dầu mỡ dùng trong ngành may (chất tẩy 
dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất). 

 
Nhóm 03: Chế phẩm dùng để tẩy rửa vết bẩn (không dùng cho hoạt động sản xuất và y tế) 
dung dịch để cọ rửa (nước javel); chế phẩm dùng để giặt khô; sáp dùng cho thợ may; chế 
phẩm để tẩy màu; hồ bột để hồ vải khi giặt. 

 
Nhóm 04: Dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn (dùng để bôi trơn máy móc và các linh kiện ngành 
may), dầu bôi trơn chỉ; dầu dùng cho dệt; chế phẩm chống trượt dùng cho đai truyền; chế 
phẩm bôi trơn dùng trong ngành may. 

 
Nhóm 07: Lưỡi cắt (dao cắt) là bộ phận của máy dùng trong ngành may; máy đóng nhãn 
dùng trong ngành may; máy may công nghiệp và gia đình; máy vắt sổ; máy cắt; súng 
phun keo (hồ) dính dùng điện.  

 
Nhóm 11: Bóng đèn lắp trong máy may giúp cho người thợ may nhìn rõ đường kim mũi 
chỉ khi may; thiết bị đốt nóng; nồi hơi của xưởng giặt: máy sấy khô đồ giặt dùng điện; 
máy sưởi ấm; ấm đun nước sử dụng điện. 

 
Nhóm 16: Bút viết dùng trong ngành may, phấn vẽ cho thợ may; thiết bị dán nhãn bằng 
tay; máy đánh số; chất dính (keo dán) dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; máy 
in dầu tem. 

 
Nhóm 22: Dây buộc hoặc nối không bằng kim loại; dây bện bằng giấy; sợi để dệt vải; túi 
dùng để giặt hàng dệt kim. 

 
Nhóm 26: Khuy dùng trong ngành may; khoá kéo; kẹp cài áo; kim dùng trong ngành 
may; kim băng, hạt cườm (hạt kim sa) để trang trí quần áo. 

 
 
 

(210) 4-2011-11508 (220) 09.06.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.15.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hàn Châu  (VN) 
Lô N2-3-4, khu công nghiệp Lê Minh 
Xuân, đường số 8, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 26: Dây nhựa để treo nhãn mác (là phụ liệu trong ngành may mặc).  
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(210) 4-2011-11989 (220) 16.06.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.3.20; 5.7.3; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng Minh 
Nhật  (VN) 
ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, huyện 
Thới Lai, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu: gạo, thức ăn gia súc. 

 
 
 

(210) 4-2011-13309 (220) 01.07.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại hoá mỹ phẩm 
Hoàng Phương  (VN) 
98 đường 13, khu dân cư Bình Hưng, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp, hương liệu (tinh dầu), mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2011-14144 (220) 12.07.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Thanh  
(VN) 
17/5/11 Phạm Thế Hiển, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao: xe đạp cố định để luyện tập, dụng cụ rèn luyện hình 

thể, dụng cụ rèn luyện cơ bắp, quả tạ, thiết bị tập thể dục. 
 

Nhóm 35: Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng thể thao): xe đạp cố định để luyện 
tập, dụng cụ rèn luyện hình thể, dụng cụ rèn luyện cơ bắp, quả tạ, thiết bị tập thể dục. 
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(210) 4-2011-14318 (220) 13.07.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.11.8 
(591) Xanh, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH tư vấn chiến 

lược - xây dựng - đào tạo Việt 
Mỹ Bảo Tín  (VN) 
118/18 Hùng Vương, phường Thới Bình, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức 

giới thiệu - xúc tiến thương mại; quản lý tiếp thị dự án; cung ứng quản lý người lao động; 
đại lý mua bán hang hoá như mua bán xe ô tô và phụ tùng xe ô tô, xe máy, mua bán máy 
vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính, mua bán vật liệu xây dựng, mua bán thực phẩm, 
mua bán thiết bị, máy viễn thông. 

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp như: xây dựng nhà ở, 
công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng, xây dựng công trình đường sắt và 
đường bộ, san lấp mặt bằng giao thông cầu đường bộ, cấp thoát nước, trang trí nội ngoại 
thất, sửa chữa ô tô, tàu thuyền các loại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và dịch vụ đào tạo; giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề. 

 
 

(210) 4-2011-14457 (220) 15.07.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.13.25; 24.15.21; 26.1.1 
(731) NATIONAL AGRICULTURAL 

COOPERATIVE FEDERATION   (KR) 
#75, 1Ga, Chungeong-Ro, Jung-Gu, 
Seoul 100-707 Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Albumin dựng cho thực phẩm; muối anginat [phụ gia] [dựng cho thực phẩm]; 

quả hạnh nhân xay [dùng làm thực phẩm cho người]; cỏ trồng [không còn sống]; tủy động 
vật dùng làm thực phẩm; táo nghiền nhuyễn; thịt xông khói; đậu [rau] [được bảo quản]; 
dầu ăn từ xương; nước canh thịt; chế phẩm dùng làm nước canh thịt; nước canh thịt cô 
đặc; nước dùng; nước dùng cô đặc; bơ; bơ ca cao; bơ dừa; bơ lạc; kem bơ; cazein [protein 
có trong sữa] dùng cho thực phẩm; trứng cá muối; thịt lợn ướp; pho mát; trái cây lát 
mỏng; khoai tây lát mỏng; bơ hạt sô cô la; trai sò [không còn sống]; mỡ dừa; dầu dừa; dừa 
[sấy khô]; dầu cải dầu dùng cho thực phẩm; dầu ngô; nước xốt làm từ cây nam việt quất 
[mứt quả]; tôm đồng [không còn sống]; miếng khoai tròn được bọc bằng vụn bánh mì và 
rán mỡ; cua [không còn sống]; trái cây bọc đường; sữa đông (dùng làm pho mát); quả chà 
là; yến sào [ăn được]; mỡ ăn; dầu ăn; trứng bột; trứng ốc sên [dùng làm thực phẩm cho 
người]; trứng [thuộc nhóm này]; hỗn hợp chứa chất béo dùng phết lên lát bánh mỳ; chất 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
559 

béo dùng để sản xuất dầu ăn; rau muối được lên men [dưa, kim chi]; cá muối; thực phẩm 
chế biến từ cá; cá cắt thành khúc không có xương; cá [không còn sống]; cá [được bảo 
quản]; khoai tây miếng; cá đóng hộp; bột cá dùng trong thực phẩm cho người; thức ăn làm 
từ cá; trái cây dầm đường; trái cây đông lạnh; nước quả nấu đông (thạch trái cây); trái cây 
đó bóc vỏ; thịt quả các loại trái cây; trái cây được bảo quản trong cồn; sa lát trái cây; trái 
cây được bảo quản; trái cây được nấu chín; đồ ăn nhanh được làm từ trái cây; thịt thú săn 
[không còn sống]; trái cây đóng hộp; gelatin dùng cho thực phẩm; dưa chuột bao tử; mứt 
gừng; giăm bông; cá trích( không còn sống); móm khai vị làm từ gà, đậu, dầu, vừng, 
chanh và tỏi; thạch (lấy ở bong bóng cá) dùng cho thực phẩm; mứt; nước rau ép dùng để 
nấu nướng; rượu Kefia [đồ uống từ sữa]; rượu sữa ngựa [đồ uống từ sữa]; mỡ lợn dùng cho 
thực phẩm; kem đánh dậy bọt; kem [sản phẩm từ sữa]; táo tía nướng; đậu lăng đó được 
bảo quản; gan; pa tê gan; tôm rồng [không còn sống]; dầu bắp; bơ thực vật; mứt cam; thịt; 
chất chiết xuất từ thịt; nước thịt nấu đông; thịt đóng hộp; thịt muối; sữa; đồ uống chứa 
sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; nấm đó được bảo quản; con trai [không còn sống]; quả 
hạch, đó được chế biến; dầu ô liu dùng làm thực phẩm; quả ô liu [đã được bảo quản]; thịt 
[đã được bảo quản]; hành [đã được bảo quản]; con sò [không còn sống]; dầu cọ dùng làm 
thực phẩm; dầu hạt cọ dùng làm thực phẩm; lạc [đó qua chế biến]; đậu Hà Lan [đó được 
bảo quản]; pectin [chất làm đông] dùng cho thực phẩm; dưa góp cay [kim chi]; rau ngâm 
chua; phấn hoa đã được chế biến dùng làm thực phẩm; thịt lợn; khoai tây miếng rán giòn; 
gia cầm [không còn sống]; tôm pan đan [không còn sống]; protein dựng trong thực phẩm 
cho người; dồi lợn; nho khô; dầu cải dùng làm thực phẩm; men dịch vị [chất rennet]; sa 
lát [rau]; cá hồi [không còn sống]; cá mòi [sác đin]; dưa cải bắp; xúc xích; xúc xích dồi 
dạng nhão; dưa biển (hải sâm) [không còn sống]; dầu vừng; sò hến [không còn sống]; tôm 
[không còn sống]; con nhộng tằm dùng làm thức ăn cho người; chế phẩm làm nước dùng 
[làm từ rau]; đậu nành [đó được bảo quản dùng làm thực phẩm]; lớp mỡ cứng ở quanh 
thận bò, cừu [dùng để nấu ăn]; sữa đậu nành [thay thế sữa]; dầu hướng dương dùng làm 
thực phẩm; tahini [patê làm từ hạt vừng]; đậu phụ; nước ép cà chua dùng để nấu nướng; cà 
chua nghiền nhuyễn; lòng gia súc; nấm cục được bảo quản; cá ngừ (không còn sống); rau 
được nấu chín; rau sấy khô; rau được bảo quản; rau đóng hộp; chất chiết xuất từ tảo dùng 
làm thực phẩm; nước sữa; lòng trắng trứng; sữa chua; lòng đỏ trứng. 

 
Nhóm 30: Gia vị; mỳ sợi dẹt; gạo; bánh gạo; đồ ăn nhanh được chế biến từ gạo; bánh bít 
cốt; nghệ tây [gia vị]; bột cọ sagu; nước sốt dùng cho món sa lát; muối ăn; muối dùng để 
bảo quản thực phẩm; bánh xăng đuých; nước xốt cà chua; nước xốt [đồ gia vị]; chất kết 
dính dùng cho xúc xích dồi; nước biển [dùng để nấu ăn]; bột hòn dùng để làm bánh pút 
đinh; kem được chế biến từ nước ép trái cây hoặc trái cây (kem không béo) [kem lạnh]; đồ 
ăn nhanh được chế biến từ ngũ cốc; kem trái cây; bột đậu nành; nước xốt đậu nành; món 
mỳ ý; đồ gia vị; nem cuốn; hoa hồi [gia vị]; tinh bột dùng cho thực phẩm; cam thảo dạng 
que [bánh kẹo]; đường; món sushi Nhật Bản; chất làm ngọt tự nhiên [gia vị]; đồ ngọt 
[kẹo]; kẹo bạc hà; món sa lát trộn; bánh thịt chiên giòn; bột sắn; bánh tạc [nhân hoa quả]; 
bột mỳ dùng cho thực phẩm; chè [trà]; chè [trà] ướp lạnh; đồ uống được chế biến từ chè 
[trà]; bánh ngô; chất làm đặc dùng để chế biến thực phẩm; củ nghệ dùng để làm thực 
phẩm; bánh mỳ không có men; vani [gia vị]; chất thay thế vani [gia vị]; chế phẩm sinh 
dưỡng được dùng như là chất thay thế cà phê [cà phê nhân tạo]; mỳ sợi; dấm ăn; bánh 
xốp; rong biển [gia vị]; bột mỳ; chế phẩm dùng làm đặc kem; men; men dạng viên [không 
dùng cho mục đích y tế]; sữa chua đông lạnh [dùng cho bánh kẹo]; hạt tiêu Gia-mai-ca 
[gia vị]; bánh kẹo có chứa quả hạnh nhân; patê quả hạnh nhân; hạt hồi [gia vị]; chất thơm 
dùng cho thực phẩm; cà phê nhân tạo [chất thay thế cà phê]; bột dùng để nướng bánh; lúa 
mạch được nghiền; lúa mạch được bóc vỏ; natri carbonat dùng để nấu ăn; bột lúa mạch; 
bột đậu; dấm bia; hồ bia [keo ong] dùng cho thực phẩm; đồ uống được chế biến từ sô cô 
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la; đồ uống được chế biến từ ca cao; đồ uống được chế biến từ cà phê; hương liệu, không 
phải tinh dầu, dùng cho đồ uống không cồn; chất gắn kết dùng cho kem ăn; bánh quy; 
bánh mỳ có vị gừng; ổ bánh mỳ; bánh mỳ vụn; bánh sữa nhỏ; bánh mỳ; hỗn hợp nhão làm 
bánh; bột làm bánh; bánh ngọt; nụ bách hoa giầm [để làm gia vị]; lớp trang trí ăn được 
cho bánh ngọt; kẹo dùng làm thực phẩm; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho bánh ngọt; 
caramen [kẹo]; muối có hương vị cần tây; chế phẩm được làm từ ngũ cốc; kẹo cao su 
[không dùng cho mục đích y tế]; sô cô la; rễ rau diếp xoăn [chất thay thế cà phê]; lát 
mỏng ngũ cốc [sấy khô]; đồ uống sô cô la có chứa sữa; mứt thập cẩm [đồ gia vị]; tương ớt 
[gia vị]; bánh kẹo dùng để trang trí cây thông Nô-en; ca cao; cây quế [đồ gia vị]; cây đinh 
hương [đồ gia vị]; đồ uống ca cao có chứa sữa; sản phẩm từ ca cao; cà phê; cà phê chưa 
rang; đồ uống từ cà phê có chứa sữa; hương vị cà phê [hương liệu]; bánh kẹo; bánh ngọt 
nhỏ; bỏng ngô; ngô nổ; bột ngô; ngô rang; món bột mỳ nấu với thịt hay nước thịt ở Bắc 
Phi; bánh quy giòn; kem ăn; bánh ngọt nhân trứng; đá ăn; hỗn hợp bột nhão; thực phẩm 
dạng bột; men dùng cho bột nhão; hạt yến mạch mảnh dẹt; tinh chất dùng cho thực phẩm 
(trừ tinh dầu ete); hương liệu [không phải tinh dầu]; sản phẩm làm từ bột mỳ xay; kẹo 
mềm [bánh kẹo]; thạch hoa quả [bánh kẹo]; thảo dược được bảo quản [gia vị]; gừng [gia 
vị]; glucôzơ dùng cho thực phẩm; gluten dùng cho thực phẩm; nước mật đường tinh lọc 
màu vàng nhạt (dùng cho mục đích nấu nướng); nước xốt thịt; gạo lứt yến mạch dùng cho 
thực phẩm cho người; cháo sữa dùng làm thực phẩm; cam thảo [bánh kẹo]; mứt mật ong 
trộn vừng; cháo ngô; cháo làm từ bột yến mạch thô; mật ong; yến mạch được bóc vỏ; kem 
tươi; đá tự nhiên hoặc nhân tạo, dùng cho đồ ăn thức uống; chất gắn kết dùng cho đá ăn; 
bột làm đá ăn; nước hãm [không dùng cho mục đích y tế]; nước xốt cà chua; bột nở; sữa 
ong chúa dùng làm thực phẩm cho người, không dùng trong ngành y; bánh kẹo hình thoi; 
mì ống; bánh hạnh nhân [bánh ngọt]; ngô [rang]; bánh qui có mạch nha; chiết xuất mạch 
nha dùng cho thực phẩm; mạch nha dùng trong thực phẩm cho người; mantoza dùng cho 
thực phẩm; bột bánh hạnh nhân; nước xốt mayonnaise; bột xay thô thuộc nhóm này; bánh 
kẹp nhân thịt; bạc hà dùng cho bánh kẹo; chất làm mềm thịt dùng trong gia đình; nước 
mật đường dùng cho thực phẩm; đồ điểm tâm [món tráng miệng]; mù tạc; bột mù tạc; mỳ 
ăn liền; hạt nhục đậu khấu; đồ ăn được chế biến từ yến mạch; bột yến mạch; yến mạch 
được nghiền; bánh kếp; mỳ ống; hỗn hợp nhão từ bột đậu nành [đồ gia vị]; kẹo có mùi 
thơm [bánh kẹo]; bánh nướng cuốn nhân thịt, trái cây, mứt; chả nướng bọc bột; bánh kẹo 
lạc; hạt tiêu; tiêu xay [đồ gia vị]; bánh quy petit-beurre; bánh ga tô nhỏ [bánh ngọt]; bánh 
kẹp; bánh pizza; bột khoai tây dùng làm thực phẩm; bột dùng để làm kem ăn; kẹo hạt dẻ; 
bánh pút đinh; bánh nướng; bánh bao ravioli (một loại bánh bao ở ý); hương vị [đồ gia vị].  

 
Nhóm 31: Chất bổ sung vào thức ăn cho vật nuôi [không dùng cho mục đích y tế]; tảo 
rovilla dùng cho thức ăn của động vật; quả hạnh nhân [trái cây]; chế phẩm tăng trọng 
dùng cho động vật; thực phẩm cho động vật; sản phẩm dùng làm ổ cho động vật; thức ăn 
nhai dùng cho động vật; động vật sống; động vật ở trong vườn thú; cát thơm dùng cho vật 
nuôi trong nhà [rải ổ]; mồi dùng để câu cá [còn sống]; vỏ cây thô; lúa mạch [thuộc nhóm 
này]; quả minh quyết; đậu [tươi]; củ cải đường; quả mọng [quả tươi]; đồ uống dùng cho 
vật nuôi trong nhà; thức ăn cho chim; bánh quy cho chó; cám; cám trộn làm thức ăn cho 
động vật; con giống [động vật]; gia cầm để chăn nuôi; củ tỏi; cây nhỏ; sản phẩm phụ được 
tạo ra trong quá trình xử lý ngũ cốc, dùng để làm thức ăn cho động vật; dầu đóng bánh; bã 
cây cải dầu đóng bánh dùng cho gia súc; thức ăn cho gia súc; hạt ngũ cốc [chưa chế biến]; 
hạt dẻ [tươi]; bã mía [nguyên liệu thô]; rau diếp xoăn [xà lách]; rễ cây rau diếp xoăn; cây 
Nô-en; quả quýt; hạt ca cao [thô]; vỏ dừa; quả dừa; hạt cola; quả cây hoa bia [cây 
hublông]; quả thông; cùi dừa khô; li e [bần] thô; tôm [còn sống]; cua [còn sống]; quả dưa 
chuột; mai mực dùng cho chim; phế phẩm chưng cất dùng làm thức ăn cho động vật; bã 
rượu bia; chế phẩm dùng cho gia cầm đẻ trứng; trứng dùng cho chăn nuôi [để ấp]; trứng 
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cá; cá [còn sống]; bột lanh [thức ăn cho vật nuôi]; bột cá dùng làm thức ăn cho động vật; 
hành tây; vòng hoa tươi; hoa [tự nhiên]; hoa khô dùng để trang trí; thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà; thức ăn cho vật nuôi; bã trái cây; quả tươi; thảo mộc tươi; mầm hạt dùng cho 
ngành thực vật; hạt ngũ cốc; ngũ cốc [hạt giống]; ngũ cốc làm thức ăn cho động vật; nho 
tươi; yến mạch dùng làm thức ăn cho gia cầm; cỏ khô [thức ăn cho gia súc]; quả phì; cây 
hoa bia [cây hublông]; quả mọng của cây bách xù; tỏi tây; quả chanh; đậu lăng [tươi]; rau 
diếp; chanh lá cam dùng làm thức ăn cho động vật; than bùn trộn rơm dùng để độn 
chuồng; chế phẩm tăng trọng dùng cho vật nuôi; tôm hùm có gai [còn sống]; tôm hùm 
[còn sống]; ngô đóng bánh dùng cho gia súc; mạch nha dùng cho rượu bia và chưng cất; 
bã nho; cám tăng trọng dùng cho vật nuôi; bột dùng cho động vật; lớp phủ bằng rơm; sợi 
nấm dùng để nhân giống; nấm tươi; con trai [còn sống]; cây tầm ma; quả hạch tươi; yến  
mạch; quả ô liu [tươi]; củ hành [rau tươi]; quả cam; con hàu [còn sống]; cây cọ; lá cọ 
[không còn ở trên cây]; bánh lạc dùng cho động vật; bột lạc dùng cho động vật; đậu Hà 
lan tươi; ớt [thực vật]; hạt giống; thực vật; giấy phủ cát dùng cho vật nuôi trong nhà [rải 
ổ]; cây khô dùng để trang trí; phấn hoa [dạng thô]; khoai tây tươi; gia cầm [còn sống]; 
chất đạm dùng làm thức ăn cho động vật; bã rượu sau quá trình chưng cất; cây đại hoàng; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho vật nuôi; gạo [chưa chế biến]; rễ cây dùng làm thực phẩm; 
cây hoa hồng; lúa mạch đen; muối dùng cho gia súc; dưa chuột biển [tươi]; cây giống; hạt 
vừng; sò [còn sống]; cây bụi; trứng tằm; con tằm; thảm cỏ; quả bí; thức ăn vỗ béo dùng 
cho động vật; rơm [thức ăn cho vật nuôi]; rơm dùng để trải ổ; thức ăn giúp làm khỏe động 
vật; cây mía; gỗ cây [đã chặt cành còn vỏ]; cây; thân cây; nấm cục tươi; thảm cỏ tự nhiên; 
gỗ chưa bị cưa, xẻ; rau tươi; cây nho; lúa mì; tảo dùng làm thức ăn cho người hoặc động 
vật; gỗ dăm dùng để sản xuất bột gỗ; men dùng cho động vật; rong biển dùng làm thức ăn 
cho người hoặc động vật.  

 
Nhóm 32: Nước uống có ga; chế phẩm dùng làm nước uống có ga; đồ uống làm từ sữa 
quả hạnh nhân; đồ uống khai vị [không cồn]; bia; nước ủ men bia; đồ uống không chứa 
cồn; chế phẩm dùng để làm đồ uống; nước táo lên men [không cồn];  đồ uống hỗn hợp 
[không cồn]; kẹo viên có mùi thơm dùng cho đồ uống có ga; bột cho đồ uống có ga; tinh 
chất dùng làm đồ uống; chất chiết xuất từ trái cây [không chứa cồn]; nước ép trái cây; đồ 
uống làm từ nước ép trái cây [không chứa cồn]; rượu trái cây [không chứa cồn]; đồ uống 
cacbonat có hương vị gừng [đồ uống không cồn]; bia gừng; nước nho ép [chưa lên men]; 
đồ uống trên cơ sở mật ong [không chứa cồn]; chất chiết xuất từ cây hoa bia để làm bia; 
đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể [không dùng cho mục đích y tế]; nước cơ-
vát [một loại nước giải khát hơi chua của Nga, không chứa cồn]; nước chanh; chế phẩm 
dùng làm rượu mùi; nước khoáng có muối li-thi; bia được làm từ mạch nha; đồ uống được 
làm từ mạch nha đã lên men [không chứa cồn]; nước uống làm từ sữa đậu [nước giải 
khát]; nước khoáng [đồ uống]; chế phẩm dùng làm nước khoáng; nước lúa mạch ướp hoa 
cam [đồ uống không cồn]; nước uống làm từ cây thổ phục linh [nước giải khát]; nước 
khoáng xenxe [không chứa cồn]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước sô đa [nước 
giải khát]; si rô dùng để làm đồ uống; si rô dùng cho nước chanh; nước suối (để uống khi 
ăn cơm); nước ép cà chua [đồ uống không cồn]; nước ép từ rau [đồ uống không cồn]; 
nước [đồ uống]; nước uống làm từ chất lỏng giống nước còn lại sau khi sữa chua đã đông, 
không chứa cồn [sữa không là thành phần chủ yếu].  

 
Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn; dịch vụ văn phòng cung cấp chỗ ở [căn hộ]; dịch vụ thống kê 
bảo hiểm; dịch vụ phân tích tài chính; đánh giá đồ cổ; quản lý tòa nhà [bất động sản]; cho 
thuê căn hộ; thẩm định nghệ thuật; đánh giá đồ trang sức; đánh giá tiền cổ; đánh giá bất 
động sản; đánh giá tem; bảo lãnh lưu kho hải quan; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng 
gia đình; dịch vụ thanh lý các khoản nợ của doanh nghiệp [dịch vụ tài chính]; dịch vụ đầu 
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tư vốn; dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ kiểm tra séc; dịch vụ thanh toán bù trừ 
[dịch vụ tài chính]; dịch vụ thu nợ; dịch vụ tổ chức thu hộ [ngân hàng thu hộ]; tư vấn tài 
chính; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tín dụng; dịch vụ thẻ tín dụng; phát hành thẻ tín dụng; 
môi giới hải quan; dịch vụ thẻ ghi nợ; hãng thu hồi nợ; ký gửi các đồ vật có giá trị; đại lý 
bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất 
động sản]; định giá chí phí sửa chữa [định giá tài chính]; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ bao 
thanh toán; dịch vụ ủy thác; dịch vụ cung cấp thông tin tài chính; quản lý tài chính; bảo 
trợ tài chính; dịch vụ tài chính; bảo hiểm hỏa hoạn; đánh giá thuế; dịch vụ đầu tư quỹ; 
dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ bảo lãnh [tài chính]; bảo hiểm y tế; dịch vụ thuê mua 
tài chính; môi giới bất động sản; dịch vụ cung cấp thông tin bảo hiểm; cho vay trả góp; 
môi giới bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm; phát hành thẻ có giá trị; dịch vụ cấp tài chính để 
thuê mua tài sản; cho thuê nông trại; cho thuê bất động sản; dịch vụ cho vay có bảo đảm; 
bảo hiểm nhân thọ; dịch vụ cho vay [dịch vụ tài chính]; bảo hiểm hàng hải; dịch vụ thế 
chấp ngân hàng; dịch vụ quỹ tương hỗ; dịch vụ cầm đồ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê nhà riêng; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ tiền gửi an toàn; dịch vụ ngân 
hàng tiết kiệm; môi giới chứng khoán; dịch vụ niêm yết giá tại sở giao dịch chứng khoán; 
dịch vụ bảo đảm [tài chính]; dịch vụ tín thác; dịch vụ phát hành séc cho khách du lịch.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển bằng đường hàng không; dịch vụ sắp xếp các chuyến du 
lịch trên biển; dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển bằng thuyền rồng; 
dịch vụ cho thuê tàu thuyền; dịch vụ cất giữ tàu thuyền; dịch vụ vận chuyển bằng tàu 
thuyền; dịch vụ đặt chỗ trước cho các chuyến du lịch; dịch vụ môi giới vận chuyển hàng 
hóa; dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ vận chuyển bằng xe buýt; dịch vụ vận hành các cửa 
kênh; bãi đỗ xe ô tô; cho thuê xe ô tô; dịch vụ vận chuyển bằng ô tô; dịch vụ dỡ hàng; 
dịch vụ cung cấp người lái xe; dịch vụ cho thuê xe chở khách; dịch vụ vận chuyển [thư tín 
hoặc hàng hóa]; dịch vụ chuyển phát hoa; dịch vụ chuyển phát thư tín; dịch vụ vận chuyển 
hàng hóa; dịch vụ chuyển phát hàng hóa bằng bưu điện; dịch vụ phân phát báo; cho thuê 
thiết bị hình chuông cung cấp dưỡng khí cho thợ lặn; cho thuê quần áo lặn; dịch vụ phân 
phối điện; dịch vụ phân phối năng lượng; dịch vụ hướng dẫn du lịch; vận chuyển bằng phà 
chuyển tải; dịch vụ đóng dấu hoặc dán tem vào thư; dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng 
đường thủy; dịch vụ gửi hàng; dịch vụ cho thuê tàu chở hàng; dịch vụ phá băng; cho thuê 
kho hàng làm lạnh thực phẩm; dịch vụ vận chuyển đồ đạc; cho thuê chỗ để xe ô tô; dịch 
vụ lưu kho hàng hóa; dịch vụ vận chuyển [có bảo vệ] các đồ vật có giá trị; dịch vụ chở 
hàng bằng xe tải; dịch vụ cho thuê ngựa; dịch vụ cung cấp thông tin về kho bãi; dịch vụ 
cung cấp thông tin vận tải; dịch vụ phóng vệ tinh nhân tạo cho người khác; dịch vụ vận 
chuyển bằng xà lan; dịch vụ vận chuyển bằng đường biển; dịch vụ đóng gói hàng hóa; 
dịch vụ vận chuyển bưu kiện; dịch vụ cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ vận chuyển hành khách; 
hoa tiêu [người dẫn lái]; dịch vụ vận chuyển bằng đường ống dẫn; dịch vụ vận chuyển 
bằng du thuyền; dịch vụ khuân vác; dịch vụ vận chuyển bằng đường sắt; dịch vụ trục vớt 
tàu; cho thuê máy lạnh; dịch vụ chuyển nhà; dịch vụ cho thuê xe đua; cho thuê container 
dùng để cất giữ; cho thuê giá để hành lý gắn ở trên nóc của xe cộ; cho thuê kho hàng; cho 
thuê xe lăn; hoạt động cứu hộ [vận tải]; đặt chỗ trước cho việc vận chuyển; đặt chỗ trước 
cho các chuyến đi du lịch; dịch vụ vận chuyển bằng đường sông; cứu nạn dưới nước; cứu 
hộ tàu thủy; dịch vụ cứu nạn; dịch vụ tổ chức các buổi tham quan [du lịch]; dịch vụ bốc 
vác; kho bãi; dịch vụ vận chuyển bằng xe điện; dịch vụ vận chuyển bằng xe cấp cứu; dịch 
vụ vận chuyển bằng tắc xi; dịch vụ lai, kéo tàu thuyền bằng dây thừng, xích; dịch vụ cung 
cấp thông tin về giao thông; dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển bằng xe bọc thép; dịch vụ 
vận chuyển khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe tải; dịch vụ tháo dỡ hàng hóa; dịch vụ cho 
thuê xe cộ; dịch vụ lai, kéo xe cộ bằng dây thừng, xích; dịch vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
563 

phân phối nước; dịch vụ cung cấp nước; dịch vụ bao gói hàng hóa; dịch vụ lưu trữ vật lý 
các tài liệu hoặc dữ liệu điện tử.  

 
 

(210) 4-2011-14673 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.9; 26.13.1 
(591) Xanh, trắng, vàng 
(731) UNI-CHARM CORPORATION   (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 16: Tã trẻ em dùng một lần bằng giấy hoặc xenlulô; tã trẻ em dùng một lần bằng 

giấy hoặc xenlulô có dạng quần lót; khăn giấy ướt (dùng một lần); khăn lau cho trẻ em 
bằng giấy; khăn giấy; văn phòng phẩm; máy chữ; khăn giấy dùng trong nhà bếp; giấy và 
bìa các tông; khăn lau bụi bằng giấy; tạp chí (ấn phẩm); ấn phẩm (sản phẩm của ngành 
in); thùng chứa đóng gói công nghiệp bằng giấy; khăn tay vệ sinh bằng giấy (không dùng 
cho mục đích y tế); cuộn giấy để lau tay; khăn ăn bằng giấy; khăn mùi xoa bằng giấy; 
khăn tay giấy; ảnh chụp.  

 
 

(210) 4-2011-15076 (220) 22.07.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TETRA LAVAL HOLDINGS & 

FINANCE S.A.   (CH) 
Avenue GÐnÐral-Guisan 70, CH-1009 
Pully, Switzerland  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa các tông, bìa cứng và các sản phẩm làm từ những vật liệu này, không 

nằm trong nhóm khác; vật liệu dùng để bọc và đóng gói một phần hoặc toàn bộ làm bằng 
giấy, bìa cứng, bìa các tông hoặc bằng chất dẻo; thùng đóng gói và vật liệu đóng gói làm 
bằng giấy hoặc bằng giấy có phủ chất dẻo; túi, bao, túi nhỏ, khay, tấm (miếng) dùng để 
đóng gói và lưu trữ thực phẩm và sản phẩm lỏng hoặc sệt; hộp đựng kem lạnh (kem để 
ăn); ống hình nón làm bằng giấy hoặc bìa cứng; vật liệu bằng chất dẻo dùng để đóng gói 
(không nằm trong nhóm khác); màng mỏng bằng chất dẻo; màng mỏng bằng chất dẻo 
dùng để bọc, giấy nhiều lớp, bìa cứng hoặc bìa các tông dùng để đóng gói, phân phối, bọc 
hoặc lưu trữ đồ ăn và các sản phẩm lỏng, sản phẩm của ngành in; văn phòng phẩm; đồ 
dùng dạy học và hướng dẫn (trừ máy móc thiết bị). 

 
Nhóm 20: Sản phẩm (không nằm trong nhóm khác) làm bằng gỗ, li-e, lau sậy và thể phẩm 
của tất cả các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo; nắp chai và nút chai (không bằng kim 
loại); nắp không bằng kim loại dùng cho bình chứa; miếng bịt miệng chai (không bằng 
kim loại); ống hút để uống; tấm vận chuyển hàng (không bằng kim loại); thùng đựng 
hàng/hộp đựng bằng chất dẻo; khay và thùng, không bằng kim loại. 
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Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thịt thú săn (không 
còn sống); chất chiết xuất từ thịt; hoa quả và rau được bảo quản, đông lạnh, sấy khô hoặc 
nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt; trứng, sữa và các sản phẩm sữa; đồ 
uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu); thực phẩm và các sản phẩm lỏng trên cơ sở đậu 
nành; dầu và mỡ ăn được; nước canh thịt cô đặc; cà chua nghiền nhuyễn; súp; sữa đậu 
nành. 

 
Nhóm 30: Cà phê,-trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo (chất thay 
thế cà phê); bột và sản phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và kẹo; kem lạnh để ăn; 
đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, ca cao hoặc sô cô la; trà đá; mật ong, mật đường; men, bột 
nở; muối, tương mù tạc; giấm; nước xốt (gia vị); nước xốt cà chua; gia vị; đá lạnh (đá ăn). 

 
Nhóm 32: Bia, nước khoáng và đồ uống có ga và các loại đồ uống không cồn khác; đồ 
uống hoa quả và nước ép trái cây (nguyên chất); nước uống cung cấp muối và khoáng cho 
cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); si rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2011-15197 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

 
(731) Lê Quảng Hà  (VN) 

521 Trương Định, phường Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Triển lãm với mục đích thương mại. 
 

Nhóm 41: Đào tạo nghệ thuật; sáng tác nghệ thuật; cung cấp, trao đổi thông tin và dịch vụ 
giải trí; tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao, triển lãm nghệ thuật. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc xây dựng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện;dịch vụ nhà 
hàng ăn uống, quán cafe, khách sạn; dịch vụ du lịch. 

 
 
(210) 

 
4-2011-15282 

 
(220) 

 
27.07.2011 

  (441) 25.04.2012 
  
(591) Xanh nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại - 
dịch vụ - xuất nhập khẩu Tiện 
ích   (VN) 
290D/14/9 Dương Bá Trạc, phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị dùng để tiết kiệm chất đốt và máy nổ; thiết bị chống ô nhiễm môi 

trường cho các động cơ máy nổ; động cơ máy nổ cho phương tiện giao thông đường thuỷ. 
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Nhóm 12: Động cơ máy nổ cho xe cộ mặt đất. 
 
 

(210) 4-2011-15425 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10 
(591) Tím than, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Quân Đội  (VN) 
Số 3 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính; cung cấp thông tin 

tài chính; tín dụng; cung cấp các dịch vụ thanh toán (tài chính); cung cấp các dịch vụ, 
công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất 
động sản; quản lý tài sản bất động sản; quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ 
gửi két an toàn; thuê mua tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán; lưu 
ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy thác 
tài chính; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. 

 
 

(210) 4-2011-15749 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, vàng, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bác ái  (VN) 
13/40 khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp 
Ninh, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ gạo, vừng (mè), đậu; bột ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2011-15916 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) CPA AUSTRALIA LTD  (AU) 

Level 20, 28 Freshwater Place, 
Southbank, Victoria 3006, Australia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Băng đã ghi, đĩa đã ghi và cát xét đã ghi; bộ nhớ chỉ đọc đã được ghi trên đĩa 

compact đĩa compact tương tác; chương trình máy tính; phần mềm máy tính; thông tin 
được lưu giữ trên hoặc trong các phương tiện điện tử, từ tính và hoặc quang học; phim 
dương bản; phim điện ảnh; tất cả liên quan đến kế toán, kinh doanh thương mại, quản lý, 
thuế, tài chính, công nghệ thông tin; thẻ điện tử và thẻ có chứa giá trị được mã hoá từ tính. 

 
Nhóm 16: Xuất bản phẩm, sách, tạp chí, báo, bản tin, sách quảng cáo nhỏ, sách mỏng, tài 
liệu giảng dạy và học tập (loại trừ các thiết bị); ấn phẩm, tất cả liên quan đến kế toán, kinh 
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doanh thương mại, quản lý, thuế, tài chính, công nghệ thông tin va cho mục đích cung cấp 
dịch vụ tư vấn, thông tin và đào tạo cho nhưng người tham gia vào các lĩnh vực đỏ; ấn 
phẩm kỹ thuật và sách hướng dẫn du lịch cho các thành viên của hiệp hội; văn phòng 
phẩm, giấy.  

 
Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh, dịch vụ văn phòng 
quảng cáo, maketing, sắp xếp việc làm và quan hệ công chúng cho các thành viên của 
hiệp hội; thúc đẩy việc kinh doanh chung và lợi ích và quyền lợi nghề nghiệp của các 
thành viên hiệp hội; chuẩn bị các báo cáo nghiên cứu và trình bày các đề xuất lên các tổ 
chức quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực quản lý kế toán và kiểm toán; phổ biến tiêu chuẩn 
hoạt động kinh doanh, tiến hành nghiên cứu sản phẩm và thị trường; quảng cáo và công 
bố thông tin các hệ thống, các ứng dụng, phương pháp luận, ý kiến và thông tin liên quan 
đến kế toán biên soạn thông tin để đưa vào cơ sở dữ liệu của máy tính; dịch vụ bán buôn, 
dịch vụ phân phối, dịch vụ xuất khẩu và nhập khẩu, dịch vụ bán lẻ, bán lẻ qua điện thoại, 
thư tín, trực tuyến và qua mạng Internet đối với các sản phẩm sách, tạp chí, tài liệu giảng 
dạy và học tập (loại trừ các thiết bị), băng, đã, cát xét, chương trình máy tính, phần mềm 
và tài liệu các khóa đào tạo; tất cả các dịch vụ nói trên được cung cấp cho các thành viên 
của hiệp hội; chuẩn bị các báo cáo nghiên cứu và trình bày các đề xuất lên các tổ chức 
quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực thuế. 

 
Nhóm 36: Cung cấp các dịch vụ ngân hàng, tài chính và thẻ tín dụng cho các thành viên, 
cung cấp lương hưu và dịch vụ bảo hiểm cho các thành viên, cung cấp tài chính hỗ trợ cho 
các thành viên, chuẩn bị các báo cáo nghiên cứu và trình bày các để xuất lên các tổ chức 
quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch tài chính.  

 
Nhóm 41: Cung cấp các chương trình phát triển nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, 
các khoá đào tạo từ xa và/hoặc đào tạo hướng nghiệp tại chỗ và dịch vụ kiểm tra đào tạo, 
qua mạng, trực tuyến, qua phương tiện điện tử; cung cấp các dịch vụ trường học và dịch 
vụ đào tạo cao học; lập kế hoạch, tổ chức và quản lý các buổi đại hội, hội nghị, hội đàm, 
hội nghị chuyên đề, bài giảng, thảo luận, nghiên cứu, hội thảo và tất cả các hình thức gặp 
mặt có tính chất chuyên nghiệp và khoa học; lập kế hoạch, tổ chức và quản lý các hoạt 
động vui chơi giải trí, văn hoá, thể thao: cung cấp các dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; cho 
thuê phim viđêô/ ca nhạc, cát xét; băng, cra và điã compact; cung cấp các xuất bản phẩm 
dạng điện tử; cung cấp xuất bản phẩm điện tử không thể tải xuống được liên quan đến kế 
toán, tài chính, kinh doanh, quản lý, thuế và công nghệ thông tin và được cung cấp cho 
các thành viên của hiệp hội.  

 
Nhóm 42: Chuẩn bị các báo cáo nghiên cứu và trình bày các đề xuất lên các tổ chức quốc 
gia và quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ xác nhận và cấp phép 
cho các thành viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ nghiên cứu khoa học và 
công nghiệp; lập chương trình máy tính; dịch vụ kết nối internet hoặc máy tính tới các dữ 
liệu trong lĩnh vực kế toán, kinh doanh thương mại, quản lý, thuế, tài chính, công nghệ 
thông tin; cập nhật phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2011-15996 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; A1.11.8 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư & 
thương mại dịch vụ Hoàng 
Thành Long   (VN) 
8/28 khu phố Bình Hòa, thị Trấn Lái 
Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ chuyên hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động hoặc chức năng mang tính 

thương mại; quản lý kinh doanh; tư vấn cho doanh nghiệp về hoạt động kinh doanh và 
điều hành một công ty thương mại; chức năng văn phòng.  

 
 

(210) 4-2011-16738 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 18.3.21 
(731) VIKING RIVER CRUISES 

(BERMUDA) LTD.    (BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; tổ chức các chuyến tham quan du lịch cho các 

công ty khác; các dịch vụ hướng dẫn du lịch; vận chuyển hành khách và hàng hóa; các 
dịch vụ du lịch biển bằng thuyền, các dịch vụ du lịch biển bằng tàu; dịch vụ đại lý du lịch, 
cụ thể là dịch vụ đặt trước các chuyến du lịch và đặt trước chuyển vận chuyển hành 
khách; dịch vụ điều hành các chuyến du lịch; tổ chức các chuyến du lịch biển dịch vụ đặt 
chỗ cho việc vận tải; dịch vụ đặt trước các chuyến du lịch biển và du lịch biển bằng tàu; tổ 
chức các chuyến du ngoạn; các dịch vụ du lịch mang tính chất của một chương trình 
khách hàng truyền thống; cung cấp các thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan tới tất cả các 
dịch vụ trên. dịch vụ đại lý du lịch.   

 
Nhóm 41: Sắp xếp, tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa và giải trí; các dịch vụ giáo 
dục và giải trí dưới hình thức biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ trực tiếp; thông tin giải trí; 
các dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức và điều hành các bữa tiệc, các bữa tiệc thử rượu và đồ 
ăn, các cuộc thi, các buổi trình diễn, các câu lạc bộ đệm, các buổi biểu diễn chương trình 
tạp kỹ và hài kịch, và các tác phẩm sân khấu và âm nhạc; các dịch vụ giải trí, cụ thể là các 
trò chơi của sòng bạc; các dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các lớp dạy và bài giảng về 
nấu ăn, và hội thảo trong lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, và điện ảnh; dịch vụ chiếu phim 
trong nhà; dịch vụ thư viện; tổ chức các chương trình truyền hình tương tác trong khoang; 
các dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, cụ thể là cung cấp các hướng dẫn, các lớp học, và các 
dụng cụ thể dục thể chất; tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa và nghệ thuật; tổ chức 
triển lãm với mục đích văn hóa và giáo dục.    
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và nước uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ khách 
sạn; nhà hàng và chỗ nghỉ tạm thời; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch 
vụ nói trên. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-16739 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) VIKING RIVER CRUISES 

(BERMUDA) LTD.    (BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; tổ chức các chuyến tham quan du lịch cho các 

công ty khác; các dịch vụ hướng dẫn du lịch; vận chuyển hành khách và hàng hóa; các 
dịch vụ du lịch biển bằng thuyền, các dịch vụ du lịch biển bằng tàu; dịch vụ đại lý du lịch, 
cụ thể là dịch vụ đặt trước các chuyến du lịch và đặt trước chuyển vận chuyển hành 
khách; dịch vụ điều hành các chuyến du lịch; tổ chức các chuyến du lịch biển dịch vụ đặt 
chỗ cho việc vận tải; dịch vụ đặt trước các chuyến du lịch biển và du lịch biển bằng tàu; tổ 
chức các chuyến du ngoạn; các dịch vụ du lịch mang tính chất của một chương trình 
khách hàng truyền thống; cung cấp các thông tin và dịch vụ tư vấn liên quan tới tất cả các 
dịch vụ trên, dịch vụ đại lý du lịch.  

 
Nhóm 41: Sắp xếp, tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa và giải trí; các dịch vụ giáo 
dục và giải trí dưới hình thức biểu diễn âm nhạc và khiêu vũ trực tiếp; thông tin giải trí; 
các dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức và điều hành các bữa tiệc, các bữa tiệc thử rượu và đồ 
ăn, các cuộc thi, các buổi trình diễn, các câu lạc bộ đệm, các buổi biểu diễn chương trình 
tạp kỹ và hài kịch, và các tác phẩm sân khấu và âm nhạc; các dịch vụ giải trí, cụ thể là các 
trò chơi của sòng bạc; các dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các lớp dạy và bài giảng về 
nấu ăn, và hội thảo trong lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, và điện ảnh; dịch vụ chiếu phim 
trong nhà; dịch vụ thư viện; tổ chức các chương trình truyền hình tương tác trong khoang; 
các dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, cụ thể là cung cấp các hướng dẫn, các lớp học, và các 
dụng cụ thể dục thể chất; tổ chức và đăng cai các sự kiện văn hóa và nghệ thuật; tổ chức 
triển lãm với mục đích văn hóa và giáo dục.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và nước uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ khách 
sạn; nhà hàng và chỗ nghỉ tạm thời; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch 
vụ nói trên. 
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(210) 4-2011-17000 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

Nutricare    (VN) 
Số 5, ngõ 9/76, phố Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-17037 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.5.1; 26.1.6 
(591) Xanh dương, xanh đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - xuất nhập khẩu 
Sáng Danh  (VN) 
88/10/9 Đông Hưng Thuận 6, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; mũi tiện, mũi khoan, cán tiện (bộ phận của máy). 
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-17344 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; 26.11.1 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Kiến Thành  
(VN) 
35/23B Ao Đôi, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Cầu dao an toàn; công tắc điều khiển, ổ cắm; cầu dao chống rò; cầu dao từ tính. 
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(210) 4-2011-17901 (220) 26.08.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) EYGN LIMITED  (BS) 

One Montague Place, East Bay Street, 
Nassau, Bahamas 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Sản phẩm của ngành in, tạp chí xuất bản định kỳ và sách (tất cả được dùng 

trong các cuộc thi tranh giải và lễ trao giải Giải thưởng Ernst & young).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ kinh doanh thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý 
và tổ chức kinh doanh, dịch vụ nghiên cứu kinh doanh, dịch vụ quản trị thương mại và 
cung cấp thông tin doanh nghiệp (tất cả liên quan đến các cuộc thi tranh giải và lễ trao 
giải Giải thưởng Ernst & young). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và dịch vụ giải trí (liên quan đến các cuộc thi tranh giải và lễ 
trao giải Giải thưởng Ernst & young); tổ chức hội thảo và sự kiện, tổ chức, tiến hành, sắp 
xếp và điều khiển cuộc thi tranh giải (tất cả liên quan đến các cuộc thi tranh giải và lễ trao 
giải Giải thưởng Ernst & young).  

 
 

(210) 4-2011-18409 (220) 05.09.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.9; 2.1.2 
(731) KUBLAI HOLDINGS LIMITED   (BM) 

Corner House, 20 Parliament Street, 
Hamilton HM 12, Bermuda  

(540) 

   

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh, tư vấn tổ 

chức kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; dịch vụ quản lý kinh doanh 
và tư vấn kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ giới thiệu kinh doanh; dịch vụ tổ 
chức các cuộc gặp gỡ về kinh doanh và điều hành hoạt động của mạng lưới kinh doanh; 
thông tin liên quan đến dịch vụ giới thiệu kinh doanh; thông tin liên quan đến các cuộc 
gặp gỡ trong kinh doanh và thiết lập mạng lưới kinh doanh; cung cấp các chương trình 
khuyến mãi nhằm thúc đẩy việc mua hàng và thông tin liên quan đến các chương trình 
khuyến mãi nhằm thúc đẩy việc mua hàng; dịch vụ đánh giá kinh doanh; dịch vụ kế toán, 
kiểm toán; dịch vụ sổ sách kế toán; biên tập dữ liệu bao gồm biên tập dữ liệu điện tử; 
phân tích giá thành; dự toán kinh tế; thăm dò ý kiến dư luận; thông tin số liệu thống kê; 
dịch vụ kê khai thuế; quản lý tư liệu bằng máy tính; hệ thống hoá thông tin hồ sơ công ty 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; chuẩn bị bảng lương; dịch vụ khuyến mãi, quảng cáo và tiếp 
thị; dịch vụ tuyển dụng và sử dụng lao động; tuyển dụng phi công; tổ chức, sắp xếp và 
điều hành các cuộc triển lãm, triển lãm thương mại, các cuộc trưng bày vì mục đích kinh 
doanh; cung cấp và phổ biến thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên bao gồm cả tài 
liệu quảng cáo liên quan đến các cuộc triển lãm, triển lãm thương mại và các cuộc trưng 
bày; cung cấp và phổ biến thông tin, hỗ trợ và tư vấn cho các cuộc triển lãm, người tham 
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dự, khách đến thăm và các nhà triển lãm; bao gồm các thông tin đó được cung cấp bằng 
điện tử, bao gồm trên trang điện tử; ; dịch vụ tư vấn về thuế.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ lập kế hoạch và quản lý tài chính; dịch vụ tư vấn tài 
chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ đánh giá tài chính; dịch vụ điều tra tài chính; 
dịch vụ bảo hiểm và tái bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh 
phát hành và bảo hiểm hàng không; dịch vụ trợ cấp; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ quản lý 
ủy thác liên quan đến tài chính, ngân hàng, tiền tệ, đầu tư và bất động sản; dịch vụ quản lý 
vốn đầu tư; dịch vụ ủy thác đầu tư và uỷ thác bộ phận; dịch vụ ủy thác liên quan đến tài 
chính, ngân hàng, tiền tệ, đầu tư và bất động sản; dịch vụ tài chính cho vay; dịch vụ tư vấn 
đầu tư và đầu tư quỹ, đầu tư vốn; dịch vụ vay và cho vay chứng khoán; môi giới cổ phiếu 
và trái phiếu; kê giá cổ phiếu; cho vay thế chấp, dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ 
bảo lãnh liên quan đến tài chính, ngân hàng, tiền tệ, đầu tư và bất động sản; dịch vụ ngân 
hàng dịch vụ đổi ngoại tệ, dịch vụ bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ 
đánh giá tài sản; dịch vụ đầu tư và chấm dứt đầu tư về bất động sản; dịch vụ đầu tư và 
chấm dứt đầu tư về phát triển bất động sản; dịch vụ đại lý cấp thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng cho khách hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thu nợ; chuẩn bị báo cáo 
và phân tích tài chính; định giá tài chính, dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin cho các 
dịch vụ kể trên, bao gồm cả các dịch vụ đó được cung cấp trực tuyến tư dữ liệu máy tính 
hoặc từ Internet. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cửa hàng cà phê, 
quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, nhà hàng ăn uống tự phục vụ, quán rượu nhỏ.  

 
 

(210) 4-2011-18411 (220) 05.09.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9 
(731) RICHARD CHANDLER CAPITAL 

CORPORATION  (KY) 
P. O. Box 897, One Capital Place, 
George Town, Grand Cayman KY1-
1103, Cayman Islands 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn về thuế; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ quản 

lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh, dịch vụ tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; dịch 
vụ quản lý kinh doanh và tư vấn kinh doanh, nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ giới thiệu 
kinh doanh, dịch vụ tổ chức các cuộc họp về kinh doanh và điều hành hoạt động của 
mạng lưới kinh doanh; thông tin liên quan đến dịch vụ giới thiệu kinh doanh; cung cấp 
thông tin liên quan đến các cuộc họp trong kinh doanh và thiết lập mạng lưới kinh doanh; 
cung cấp chương trình khuyến mãi nhằm thúc đẩy việc mua hàng và thông tin liên quan 
đến chương trình khuyến mãi nhằm thúc đẩy việc mua hàng, dịch vụ đánh giá kinh doanh; 
dịch vụ kế toán, kiểm toán; dịch vụ sổ sách kế toán; biên tập dữ liệu bao gồm biên tập dữ 
liệu điện tử; phân tích giá thành; dự toán kinh tê; thăm dò ý kiến dư luận; thông tin số liệu 
thống kê; dịch vụ kê khai thuế; quản lý tư liệu bằng máy tính; hệ thống hoá thông tin hồ 
sơ công ty vào cơ sở dữ liêu máy tính ; chuẩn bị bảng lương; dịch vụ khuyến mãi, quảng 
cáo và tiếp thị; dịch vụ tuyển dụng và sử dụng lao động; tuyển dụng phi công; tổ chức, sắp 
xếp và điều hành các cuộc triển lãm, triển lãm thương mại, các cuộc trưng bày vì mục 
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đích kinh doanh; cung cấp và phổ biến thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên bao 
gồm cả tài liệu quảng cáo liên quan đên các cuộc triển lãm triển lãm thương mại và các 
cuộc trưng bày; cung cấp và phổ biến thông tin, hỗ trợ và tư vấn cho các cuộc triển lãm, 
người tham dự, khách đến thăm và các nhà triển lãm; tất cả các dịch vụ trên đều được 
cung cấp thông qua trang tin điện tử. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ lập kế hoạch và quản lý tài chính; dịch vụ tư vấn tài 
chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ đánh giá tài chính; dịch vụ điều tra tài chính; 
dịch vụ bảo hiểm và tái bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh 
phát hành và bảo hiểm hàng không; dịch vụ trợ cấp; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ quản lý 
ủy thác liên quan đến tài chính, ngân hàng, tiền tệ, đầu tư và bất động sản; dịch vụ quản lý 
vốn đầu tư; dịch vụ ủy thác đầu tư và uỷ thác bộ phận; dịch vụ ủy thác liên quan đến tài 
chính, ngân hàng, tiền tệ, đầu tư và bất động sản; dịch vụ tài chính cho vay; dịch vụ tư vấn 
đầu tư và đầu tư quỹ, đầu tư vốn; dịch vụ vay và cho vay chứng khoán; môi giới cổ phiếu 
và trái phiếu; kê giá cổ phiêu; cho vay thế chấp; dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ 
bảo lãnh liên quan đến tài chính, ngân hàng, tiền tệ, đầu tư và bất động sản; dịch vụ ngân 
hàng; dịch vụ đổi ngoại tệ; dịch vụ bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ 
đánh giá tài sản; dịch vụ đầu tư và chấm dứt đầu tư về bất động sản và phát triển bất động 
sản; dịch vụ đại lý cấp thẻ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng cho khách hàng; dịch 
vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thu nợ; chuẩn bị báo cáo và phân tích tài chính; định giá tài 
chính; dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin cho các dịch vụ kể trên, bao gồm cả các dịch 
vụ đố được cung cấp trực tuyến từ dữ liệu máy tính hoặc từ Internet.  

 
 

(210) 4-2011-18412 (220) 05.09.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.2.1; A1.1.9; 2.1.21; 2.3.21 
(731) RICHARD CHANDLER CAPITAL 

CORPORATION  (KY) 
P.O. Box 897, One Capital Place, George 
Town, Grand Cayman KY1-1103, 
Cayman Islands 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ 

chức kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; dịch vụ quản lý kinh doanh 
và tư vấn kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ giới thiệu kinh doanh, dịch vụ tổ 
chức các cuộc họp về kinh doanh và điều hành hoạt động của mạng lưới kinh doanh; 
thông tin liên quan đến dịch vụ giới thiệu kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan đến 
các cuộc họp trong kinh doanh và thiết lập mạng lưới kinh doanh; cung cấp chương trình 
khuyến mãi nhằm thúc đẩy việc mua hàng và thông tin liên quan đến chương trình khuyến 
mãi nhằm thúc đẩy việc mua hàng; dịch vụ đánh giá kinh doanh; dịch vụ kế toán, kiểm 
toán; dịch vụ sổ sách kế toán; biên tập dữ liệu bao gồm biên tập dữ liệu điện tử; phân tích 
giá thành; dự toán kinh tế; thăm dò ý kiến dư luận; thông tin số liệu thống kê; dịch vụ kê 
khai thuế; quản lý tư liệu bằng máy tính; hệ thống hoá thông tin hồ sơ công ty vào cơ sở 
dữ liệu máy tính; chuẩn bị bảng lương; dịch vụ khuyến mãi, quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ 
tuyển dụng và sử dụng lao động; tuyển dụng phi công; tổ chức, sắp xếp và điều hành các 
cuộc triển lãm, triển lãm thương mại, các cuộc trưng bày vì mục đích kinh doanh; cung 
cấp và phổ biến thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên bao gồm cả tài liệu quảng cáo 
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liên quan đến các cuộc triển lãm, triển lãm thương mại và các cuộc trưng bày; cung cấp và 
phổ biến thông tin, hỗ trợ và tư vấn cho các cuộc triển lãm, người tham dự, khách đến 
thăm và các nhà triển lãm; tất cả các dịch vụ trên đều được cung cấp thông qua trang tin 
điện tử. 

 
 

(210) 4-2011-19289 (220) 15.09.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.3.15; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Điền Vạn Lợi  
(VN) 
Thôn Ngọc Lập, xã Phùng Chí Kiên, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp, phân bón có chứa nitơ, phân bón dùng cho 

đất. 
 

Nhóm 29: Thịt đã được chế biến, cá đã được chế biến, gia cầm đã được chế biến, rau, sữa, 
nước mắm. 

 
Nhóm 30: Chè, đường, gạo, bột (thực phẩm), các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, gia vị. 

 
Nhóm 31: Động vật sống, hoa quả tươi, rau tươi, gia cầm sống, hạt giống, hạt ngũ cốc 
(chưa được chế biến). 

 
 

(210) 4-2011-19767 (220) 22.09.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật tư Hậu 
Giang  (VN) 
184 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 06: Cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được: thép cuộn, thép tấm, thép cây, thép 

ống, thép lá, thép hộp. 
 

Nhóm 35: Mua bán mặt hàng như: kim khí (sắt thép, thép cuộn, thép tấm, thép cây, thép 
lá, thép hộp), hoá chất, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí, vật liệu xây dựng, thiết bị phụ tùng 
lắp đặt trong ngành xây dựng, thiết bị phục vụ cho các ngành nông lâm ngư nghiệp, gas, 
bếp gas, các phụ tùng kèm theo, hàng nông sản, hải sản và hàng tiêu dùng (đồ gỗ, văn 
phòng phẩm); đại lý kinh doanh xăng, dầu, nhớt, nhựa đường, bê tông trộn sẵn. 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng giao thông cầu, đường, cảng, lắp đặt và sửa chữa 
hệ thống khí gas, thiết bị điều hoà không khí.  
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Nhóm 39: Vận tải hành khách, vận tải hàng hoá bằng đường bộ và đường thuỷ, cho thuê 
xe bãi đỗ xe, dỡ hàng; cho thuê kho bãi. 

 
 

(210) 4-2011-19810 (220) 22.09.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) DELFI CHOCOLATE 

MANUFACTURING S.A.   (CH) 
6 Route de Berne, 1700 Fribourg, 
Switzerland  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn và mỡ ăn; bơ ca cao.  
 

Nhóm 30: Ca cao; bột ca cao.  
 

Nhóm 31: Hạt giống thực vật tự nhiên; hạt ca cao thô; hạt ca cao chưa chế biến. 
 
 

(210) 4-2011-19811 (220) 22.09.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.5.1; A5.3.15; 5.7.6 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng, đen 
(731) DELFI CHOCOLATE 

MANUFACTURING S.A.    (CH) 
6 Route de Berne, 1700 Fribourg, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn và mỡ ăn; bơ ca cao.   
 

Nhóm 30: Ca cao; bột ca cao.   
 

Nhóm 31: Hạt giống thực vật tự nhiên; hạt ca cao thô; hạt ca cao chưa chế biến. 
 
 

(210) 4-2011-19980 (220) 23.09.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) PIDILITE INTERNATIONAL PTE. 

LTD.   (SG) 
3 Phillip Street #18-0 Commerce Point, 
Singapore 048693  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hóa học cho dầu động cơ, chất phụ gia hóa học dùng cho chất 
lỏng tản nhiệt, chất phụ gia hóa học dùng cho nhiên liệu xe và chất phụ gia hóa học dùng 
cho chất lỏng truyền dẫn; chất phụ gia hóa học dùng cho chất để vá và làm phồng lốp xe; 
chất kết dính dùng cho phanh đĩa; chất phụ gia hóa học cho dầu nhờn và dung dịch dùng 
cho phanh và trợ lực lái. 

 
Nhóm 02: Sơn phun phủ hạn chế ăn mòn cho ắc quy ô tô và ắc quy xe tải; sơn lót cho 
khung gầm xe.  

 
Nhóm 03: Chất tẩy rửa cho máy móc, động cơ, bộ chế hòa khí, phanh (không dùng trong 
sản xuất); chất tẩy rửa cho kính, lốp xe và thân xe; chế phẩm dùng để làm sạch và tẩy rửa 
các phần chất cặn bẩn trong bộ chế hòa khí, cuộn cảm tự động và các bộ phận và thành 
phần máy móc khác.  

 
Nhóm 04: Chất bôi trơn (dầu nhờn) cụ thể là dầu thấm bôi trơn, chất bôi trơn silicon dạng 
xịt; dầu điều hợp sử dụng cho bộ chế hòa khí, cuộn cảm tự động, hệ thống PCV và các bộ 
phận và thành phần máy móc khác và cho dầu thấm bôi trơn.  

 
 
 

(210) 4-2011-20516 (220) 30.09.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Xây dựng & 
Thương mại Đại Thành Phát  
(VN) 
Thôn Tân Tiến, xã Hương Gián, huyện 
Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại (cửa nhựa); khung cửa không bằng kim loại; tấm cửa 

không bằng kim loại; cửa chớp không bằng kim loại.  
 
 
 

(210) 4-2011-20871 (220) 06.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Phạm Tuấn Anh  (VN) 
Số nhà 2A/50 Thái Thịnh 2, Yên Lãng, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bán thành phẩm hoặc quần áo đặt máy cho nam, nữ và trẻ em như áo 

choàng, áo thể thao thụng, áo sơ mi, áo lót, quần, quần thụng, váy, thắt lưng, áo lót liền 
quần, đồng phục, áo vét, bít tất; mũ; áo và quần soóc để tắm, và các loại giầy dép như 
giầy cao cổ, giầy vải, giầy da, giầy mềm đi trong nhà và dép. 
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(210) 4-2011-20873 (220) 06.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.1 
(591) Xanh dương đậm, cam nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản dệt may Việt Nam  (VN) 
636 xa lộ Hà Nội, phường Phước Long 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; cho thuê căn hộ; quản lý các căn hộ cho thuê; định giá bất động 

sản; đánh giá bất động sản; môi giới bất động sản, thu tiền thuê nhà, bất động sản; đại lý 
bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê nông trại; cho thuê bất động sản; cho thuê 
văn phòng; cho thuê nhà ở.  

 
 
 

(210) 4-2011-20890 (220) 06.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

keo xây dựng Cementech 
Vina   (VN) 
112/15 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo xây dựng (chất kết dính dùng cho gạch xây dựng).  

 
 
 

(210) 4-2011-20960 (220) 06.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.5.1 
(731) Hộ kinh doanh hiệu Đồng Tiền  

(VN) 
Số 62 phố Nguyễn Tư Giản, phường 
Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột dành cho thực phẩm.  
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(210) 4-2011-21190 (220) 10.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh da trời, vàng cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PVI    (VN) 
154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, thành 
phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; đầu tư vốn, tư vấn về 

bảo hiểm; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính;  bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; thuê 
mua tài chính; thông tin bảo hiểm, cung cấp thông tin bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; bảo 
lãnh phát hành bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 

 
 
 

(210) 4-2011-21191 (220) 10.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh da trời, vàng cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PVI    (VN) 
154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, thành 
phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; đầu tư vốn, tư vấn về 

bảo hiểm; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính;  bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; thuê 
mua tài chính; thông tin bảo hiểm, cung cấp thông tin bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; bảo 
lãnh phát hành bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 

 
 
 

(210) 4-2011-21192 (220) 10.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh da trời, vàng cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PVI   (VN) 
154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, thành 
phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; phân tích tài chính; 

dịch vụ ngân hàng; môi giới; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; đánh giá tài 
chính, định giá tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; bảo hiểm hỏa hoạn; bảo 
lãnh tài chính, bảo hiểm y tế; thuê mua tài chính; thông tin tài chính, cung cấp thông tin 
tài chính; thông tin bảo hiểm, cung cấp thông tin bảo hiểm, môi giới bảo hiểm; bảo lãnh 
phát hành bảo hiểm; cho thuê bất động sản; bảo hiểm sinh mạng; bảo hiểm hàng hải; quản 
lý bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); môi giới chứng khoán; đánh giá tài 
chính, định giá tài chính.  
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(210) 4-2011-21193 (220) 10.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh da trời, vàng cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PVI    (VN) 
154 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; môi 

giới chứng khoán; định giá tài chính.  
 
 
 

(210) 4-2011-21244 (220) 10.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.11.5; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hội nông dân tỉnh Thái 
Nguyên  (VN) 
Phố Quyết Tiến, phường Trưng Vương, 
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên  

 
(511)   Nhóm 31: Nấm. 

 
 

(210) 4-2011-21245 (220) 10.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.3; 26.4.4; 25.3.1 
(591) Xanh nhạt, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Hội nông dân huyện Phú Bình, 
tỉnh Thái Nguyên   (VN) 
Tổ 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 

(210) 4-2011-21522 (220) 12.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.1; 25.1.25; A25.7.7 
(731) ADVANCED TRACK AND TRACE  

(FR) 
99 Avenue de la Ch©taigneraie, F-92500 
Rueil Malmaison, France 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị kỹ thuật tạo ảnh ba chiều khi có ánh sáng thích hợp; vật mang dữ liệu 
từ tính; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; phần mềm máy vi tính đã được ghi sẵn; phần 
mềm máy tính cho phép kiểm tra tính xác thực và/hoặc nguồn gốc sản phẩm; thiết bị và 
dụng cụ để ghi dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, truyền tải dữ liệu, 
phân phối và/hoặc hiển thị dữ liệu.  

 
Nhóm 16: Giấy và bìa cứng dùng để gói và hàng hóa làm bằng giấy hoặc bìa cứng, hộp 
bằng giấy hoặc bìa cứng; ấn phẩm; văn phòng phẩm; vật liệu để gói làm bằng giấy và bìa 
cứng; giấy để bao gói; phong bì (văn phòng phẩm); phong bì bằng giấy hoặc bằng bìa 
cứng; túi giấy, túi nhỏ bằng giấy hoặc bằng nhựa dẻo (dùng để gói, bọc cho mục đích văn 
phòng phẩm); nhãn không bằng vải; bản kẽm để in, chữ in; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; 
chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; áp phích quảng cáo; vở trang rời; thẻ 
bằng giấy để ghi các chương trình máy tính; sách; báo; tờ quảng cáo; sách mỏng, lịch; 
dụng cụ viết; tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (ngoại trừ thiết bị); tác phẩm nghệ thuật 
được khắc thạch bản; tranh ảnh có khung hoặc không; bản in đồ họa; dụng cụ vẽ; sổ tay 
hướng dẫn; nhãn không bằng vải dệt; tranh in khắc.  

 
Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, hệ thống hóa thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính, quản lý dữ liệu và cơ sở dữ liệu bằng máy tính, tra cứu dữ liệu trong 
máy vi tính, các dịch vụ nêu trên được cung cấp trong lĩnh vực truy tìm nguồn gốc, tính 
xác thực và an toàn cho hàng hóa; tư vấn về quảng cáo và giao tiếp thương mại, được cung 
cấp trong lĩnh vực truy tìm nguồn gốc, tính xác thực và an toàn cho hàng hóa; dịch vụ 
quản lý dữ liệu bằng máy tính (hỗ trợ kinh doanh); dịch vụ quản lý sản phẩm thông qua 
việc sử dụng dữ liệu ma trận và kỹ thuật tạo ảnh không gian ba chiều nhằm mục đích hỗ 
trợ kinh doanh (dịch vụ dữ liệu ma trận và kỹ thuật tạo ảnh không gian ba chiều do đơn vị 
khác cung cấp). 

 
Nhóm 38: Dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; cung cấp các kênh viễn 
thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; thông tin về viễn thông; thông tin liên lạc thông qua 
các thiết bị đầu cuối máy tính hoặc thông qua mạng sợi quang, thông tin liên lạc bằng 
radio hoặc điện thoại; dịch vụ truyền thanh, dịch vụ truyền hình; dịch vụ điện thoại-radio 
lưu động; cung cấp dịch vụ truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ hiển thị điện tử 
(viễn thông); dịch vụ nhắn tin điện tử; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; phân 
phối thông tin, hình ảnh, âm thanh qua mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu như Internet; 
kết nối viễn thông tới mạng lưới máy tính toàn cầu, dịch vụ hội thảo từ xa; cho thuê thiết 
bị viễn thông; cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính.  

 
Nhóm 40: In ốp sét; in mẫu vẽ; in đá; in ấn; xử lý giấy; hồ giấy; đóng sách; tráng rửa 
phim ảnh; in ảnh chụp; khắc ảnh trên bản kẽm.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính, tư vấn về lưu trữ và bảo hộ thông tin liên quan đến phần 
cứng và phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2011-21677 (220) 14.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX và TM Phú 
Việt  (VN) 
Km0, đường 179, thôn Vàng, xã Cửu 
Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Bộ sen, vòi trong phòng tắm  
 

Nhóm 20: Gương soi; kệ để mỹ phẩm làm bằng nhựa; khung gương làm bằng nhựa 
 

Nhóm 21: Bộ phụ kiện gương nhựa cụ thể bao gồm: khay xà phòng làm bằng nhựa, lô treo 
giấy vệ sinh làm bằng nhựa, thanh treo khăn mặt làm bằng nhựa, giá cốc đánh răng làm 
bằng nhựa.  

 
 

(210) 4-2011-21678 (220) 14.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX và TM Phú 
Việt   (VN) 
Km0, đường 179, thôn Vàng, xã Cửu 
Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên   

 
(511)   Nhóm 11: Bộ sen, vòi trong phòng tắm.  
 

Nhóm 20: Kệ kính chân làm bằng inox; kệ để mỹ phẩm làm bằng nhựa; khung gương làm 
bằng nhựa. 

 
Nhóm 21: Bộ phụ kiện phòng tắm bằng kim loại: khay xà phòng làm bằng inox, vòng treo 
khăn tắm làm bằng inox, lô treo giấy vệ sinh làm bằng inox, thanh treo khăn mặt làm 
bằng inox, giá cốc đánh răng làm bằng inox; bộ phụ kiện gương nhựa: khay xà phòng làm 
bằng nhựa, lô treo giấy vệ sinh làm bằng nhựa, thanh treo khăn mặt làm bằng nhựa, giá 
cốc đánh răng làm bằng nhựa. 

 
 

(210) 4-2011-21815 (220) 17.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.7; A25.7.21; 26.3.1; 7.1.6; 
26.11.3; 26.15.5 

(591) Nâu, vàng ánh kim 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư đô 
thị An Hưng   (VN) 
A14-BT1 đô thị Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đấu giá bất động sản; dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; dịch vụ về thuê nhà ở và văn phòng cho thuê; đánh giá 
bất động sản hoặc cấp vốn.  

 
Nhóm 37: Hoàn thiện công trình xây dựng, cho thuê thiết bị xây dựng, lắp đặt trang thiết 
bị cho công trình xây dựng, xây dựng công trình (bao gồm: công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, san lấp mặt bằng). 

 
 

(210) 4-2011-21816 (220) 17.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư đô 
thị An Hưng   (VN) 
A14-BT1 đô thị Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đấu giá bất động sản; dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; dịch vụ về thuê nhà ở và văn phòng cho thuê, đánh giá 
bất động sản hoặc cấp vốn.  

 
Nhóm 37: Hoàn thiện công trình xây dựng, cho thuê thiết bị xây dựng, lắp đặt trang thiết 
bị cho công trình xây dựng, xây dựng công trình (bao gồm: công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, san lấp mặt bằng). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời trong khách sạn, dịch vụ đặt chỗ cho khách du 
lịch dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2011-21852 (220) 17.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Tạ Đăng Sự   (VN) 

Thôn Yên Thái, xã Tiền Yên, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy; thiết bị đo; dây điện; cáp điện; tủ điện; bảng nối điện (tổng 

đài); hộp cầu dao điện (điện); bộ ngắt điện; máy biến thế điện; ổn áp điện; phích cắm và 
các công tắc khác (nối điện); bộ đổi điện.  

 
Nhóm 16: Đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); đồ dùng cho trường học (văn phòng 
phẩm); văn phòng phẩm; bút viết; giấy; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, 
dùng để bao gói.  
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(210) 4-2011-21857 (220) 17.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Elite Crete systems   (VN) 
H41-42 đường số 1, cư xá Chu Văn An, 
phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chất kết dính cho bê tông; chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu; hóa chất để 

thoát khí bê tông; chất để bảo quản công trình xây bằng gạch, trừ sơn và dầu; chất bảo vệ 
xi măng trừ sơn và dầu; sản phẩm bảo quản ngói, trừ sơn và dầu; chất bảo quản công trình 
xây, trừ sơn và dầu (thuộc nhóm này). 

 
Nhóm 02: Sơn chống bẩn; sơn amiant; vữa bột đá; sơn (lớp lót phủ trước khi sơn); vôi 
quét tường; sơn lót chất màu, bột màu (thuộc nhóm này). 

 
Nhóm 19: Đá nhân tạo; xi măng amiant; vữa amiant; gạch; đất làm gạch; các tông; sườn 
(khung) nhà không bằng kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; đá để xây 
dựng; xi măng; tấm xi măng; lớp phủ không bằng kim loại dùng trong xây dựng; chất để 
trát (vật liệu xây dựng); cấu kiện xây dựng bằng bê tông; ván khuôn (cốp pha) cho bê tông 
(không bằng kim loại); tấm ván sàn; ngói, đá lát sàn (không bằng kim loại); sàn ván sàn 
(không bằng kim loại); xà rầm không bằng kim loại; vữa dùng trong xây dựng; thạch cao; 
công trình điêu khắc bằng đá; công trình điêu khắc bằng bê tông; công trình điêu khắc 
bằng cẩm thạch, (thuộc nhóm này). 

 
Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội, ngoại thất.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lát (lợp) tấm ốp; dịch vụ xây gạch; dịch vụ đặt các khối lắp ghép xây 
dựng; xây dựng công trình; dịch vụ xây dựng nhà ở; dịch vụ xây dựng công trình dân 
dụng; dịch vụ xây dựng công trình công nghiệp.   

 
 

(210) 4-2011-21860 (220) 17.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.1.4; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc tế Sao 
Việt   (VN) 
P201-I1, khu tập thể Đại Tu Máy Kéo, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: ống thép đen; hộp thép đen; thép dùng làm hàng rào giao thông có thể di 

chuyển được (tôn sóng giao thông); thép không gỉ.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch.  
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(210) 4-2011-21861 (220) 17.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A25.7.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc tế Sao 
Việt   (VN) 
P201-I1, khu tập thể Đại Tu Máy Kéo, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: ống thép đen; hộp thép đen; thép dùng làm hàng rào giao thông có thể di 

chuyển được (tôn sóng giao thông). 
 
 
 
 

(210) 4-2011-21932 (220) 17.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.2 
(731) Nguyễn Văn Khoa  (VN) 

P206, nhà A2, tập thể 60 Thổ Quan, 
phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Khuyên tai, khóa thắt lưng (làm bằng kim loại quý) vòng đeo chìa khóa (làm 

bằng kim loại quý), ghim cài cà vạt (làm bằng kim loại quý); đồng hồ đeo tay. 
 

Nhóm 16: Hộp đựng bưu thiếp, đựng lịch, đựng tranh bằng gỗ, tập anbum ảnh, bưu thiếp, 
bức tranh nghệ thuật in thạch bản (bằng giấy hoặc bằng bìa cứng), bức tranh đã đóng 
khung hoặc không đóng khung. 

 
Nhóm 18: Ba lô, ví (bóp), cặp tài liệu, va li, ô (dù), dây da, ví bàng kim loại quý. 

 
Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày, dép, thắt lưng. 

 
Nhóm 26: Cái cặp tóc, trâm cài tóc; ghim cài (phụ tùng của trang phục); tóc giả; băng 
buộc tóc, hoa giả. 

 
Nhóm 28: Đồ lưu niệm: trang trí, quà tặng cụ thể là: đồ trang trí cây thông noel (ngoại trừ 
đèn chiếu sáng và bánh kẹo), đồ chơi là các nhân vật hoạt hình, trò chơi xếp hình thú 
bông (đồ chơi): búp bê. 

 
Nhóm 35: Cửa hàng bán quà tặng, đồ lưu niệm bằng thủy tinh, pha lê gốm, sứ quần áo, 
giày dép, mua bán trực tuyến quà tặng, đồ lưu niệm, quần áo, giày dép.  
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(210) 4-2011-22144 (220) 19.10.2011 
  (441) 25.04.2012 
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(511)   Nhóm 06: Vọng lâu bằng thép (cấu kiện xây dựng bằng thép có mái che nhưng không có 

tường bao đặt ở ngoài trời như ở ngoài vườn để hãng mát); vách ngăn bằng kim loại, cụ 
thể là vách ngăn bằng kim loại để tạo ra không gian sinh hoạt riêng tư; giá treo bằng kim 
loại để treo cuộn ống mềm dẫn nước tưới cây trong vườn, cọc nhỏ bằng kim loại có tính 
trang tri cắm xuống đất để định vị ống mềm dẫn nước tưới cây trong vườn; giá đứng bằng 
kim loại để treo cuộn ống mềm dẫn nước tưới cây trong vườn; cọc và đầu cọc hình cầu 
bằng kim loại cắm xuống đất để định vị ống mềm dẫn nước tưới cây trong vườn đi theo 
hướng nhất định; giá treo bằng kim loại có tính trang trí lắp trên tường để treo cuộn ống 
mềm dẫn nước tưới cây trong vườn; sản phẩm bằng kim loại để trang trí ngoại thất và liên 
quan tới vườn cụ thể là bể nước nhỏ cho chim tắm bằng kim loại, lồng bằng kim loại xung 
quanh có các ô trong suốt đặt trên bàn để trưng bày cây cảnh hoặc đồ sưu tầm bên trong, 
tấm biển bằng kim loại để đánh dấu và ghi những thông tin cơ bản về cây trong vườn, đồ 
trang trí sân nhà bằng kim loại thường không phải đồ trang trí Giáng sinh; giá đứng bằng 
kim loại để đỡ chậu cây cảnh; giá chìa (giá côngxon) bằng kim loại đế đỡ và treo giỏ cây 
cảnh) giá treo giỏ cây cảnh bằng kim loại; xích bằng kim loại để treo giỏ cây cảnh, móc 
treo giỏ cây cảnh bằng kim loại; giá đứng làm bằng kim loại có móc chìa ra để treo cây 
cảnh; giàn bằng kim loại dùng trong vườn cho cây leo; tượng để trong vườn làm bằng kim 
loại thường, cọc và biển bằng kim loại cắm ở vườn để ghi thông tin về cây trồng trong 
vườn, mép gờ bằng kim loại để viền quanh các khối cây cảnh trong vườn, đinh nhọn bằng 
kim loại cắm xuống đất để cố định các mép gờ chắn trong vườn; hàng rào bằng kim loại 
được mạ kẽm hàng rào lưới mắt cáo bằng kim loại, hàng rào bằng kim loại bao quanh 
vườn, cổng bằng kim loại, cột trụ hàng rào bằng kim loại, chắn song hàng rào bằng kim 
loại, và các phụ kiện ráp nối và các phụ tùng của chúng bằng kim loại; lưới làm bằng sợi 
thép và vách ngăn làm bằng sợi thép, sản phẩm làm bằng dây thép đang xoăn bện và hàn, 
cụ thể là thép tấm dạng lưới, lưới thép, hàng rào được hàn từ thép, thép được hàn thành 
khung có nhiều ô, tượng nhỏ và bể tắm cho chim bằng kim loại để trong vườn; giá chìa 
(giá côngxon) bằng kim loại lắp lên tường để treo giỏ cây cảnh, thùng bằng kim loại để 
cất gọn cuộn dây mềm dẫn nước tưới cây trong vườn nhà kín bằng kim loại cho ánh sáng 
mặt trời đi qua mái để trồng cây bên trong, vận chuyển được, vọng lâu bằng kim loại (cấu 
kiện xây dựng bằng kim loại có mái che nhưng không có tường bao đặt ở ngoài trời như ở 
ngoài vườn để hãng mát); giá chìa (giá côngxon) bằng kim loại lắp vào lan can ban công 
nhà để treo cây cảnh; vách ngăn bằng kim loại hình lá cây. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công dùng để làm vườn, cụ thể là, bay làm vườn, 
chia xới cỏ; xẻng đào đất, và cuốc; tạp dề có các ngăn túi được thiết kế chuyên đề đựng 
dụng cụ làm vườn cầm tay thao tác thủ công (không phải quần áo); dụng cụ làm vườn cầm 
tay thao tác thủ công cụ thể là cái dầm đất, xẻng nhỏ để cạp bờ đất, dụng cụ xới đất, dụng 
cụ thọc lỗ xuyên qua mặt đất để cho nước, oxy, phân bón và các chất dinh dưỡng khác 
thấm được vào đất và vào rễ, dao phát cây, xẻng bứng cây, xẻng rẫy cỏ, dụng cụ cắt tỉa 
cây, dụng cụ bứng đất tạo hốc để trồng cây, dụng cụ khoan đất bằng tay tạo hốc trồng 
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cây, kéo làm vườn, kéo làm vườn có lưỡi cắt cong, kéo làm vườn có hai lưỡi cắt cong, kìm 
bấm tỉa cành, kìm bấm tỉa cành có hai lưỡi cắt, kéo bấm tỉa cành, kéo hai lưỡi cắt, kéo cắt 
cỏ, kéo tỉa hàng rào, cưa có khung hình cung và lưỡi cưa để thay, bình phun thuốc trừ sâu 
và phân bón bằng tay thao tác thủ công, dao lưỡi cưa để tỉa cành, kìm bấm có tay cầm dài 
để bấm cành trên cao, cưa tay và cưa tay để cắt tỉa cành cây và lưỡi cưa để thay thế, cưa 
tay gấp lại được, dụng cụ rải phân bón, xẻng, cái cào, dụng cụ đào đất để trồng cây, cái 
chĩa để gẩy lá và cỏ khô, dụng cụ mài cùng nước mài (làm giảm ma sát khí mài) dùng để 
mài sắc dụng cụ làm vườn cầm tay và thao tác thủ công; bộ dụng cụ làm vườn bằng tay 
thao tác thủ công được bán theo bộ bao gồm bay làm vườn, xẻng bứng cây cả vầng, dụng 
cụ để xới tơi đất và rẫy cỏ. 

 
Nhóm 09: Nhiệt kế dùng ngoài trời không dùng cho mục đích y tế; nhiệt kế dùng ở trong 
nhà không dùng cho mục đích y tế; dụng cụ đo thời tiết, cụ thể, thiết bị đo lượng mưa; 
thiết bị đo lượng mưa kết hợp cùng nhiệt kế; miếng đệm bảo vệ đầu gối cho người làm 
vườn.  

 
Nhóm 11: Đuốc dùng ở hiên, sân, vườn nhà; đuốc dùng ngoài ban công nhà; đuốc cháy 
bằng dầu sả, bếp lửa sưởi có bản chất là chậu đốt củi giữ lửa bên trong; thiết bị sưởi ấm 
ngoài trời bằng điện có hình trang trí; đài phun nước trên thảm cỏ, trong vườn, gắn lên 
tường để trang trí, đài phun nước hình lọ lục bình; đài phun nước được phủ đá cuội; đài 
phun nước để trang trí, đèn lồng dùng nến; thiết bị sưởi ấm ngoài sân và vườn nhà, cụ thể 
là chậu để đốt lửa sưởi, nắp đậy của chậu đốt lửa sưởi; lò sưởi bằng đất sét có thân phình 
to và có ống khói, bao túi để bọc lò sưởi loại bằng đất sét có thân phình to và có ống khói, 
lò sưởi dùng cho mục đích gia đình, chậu để đốt lửa sưởi, và bếp đốt lửa sưởi hình tròn 
không có đáy; đuốc cháy bằng dầu dùng trên mặt bàn; lò sưởi chạy bằng ga có bề mặt 
được phủ đá sỏi, bầu lọc cho thiết bị lọc nước hồ.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ chỉ thời gian có tính trang trí; đồng hồ kết hợp với nhiệt kế.  

 
Nhóm 17: ống mềm để dẫn nước tưới cây ở trong vườn; chất trám kín dùng cho thác nước 
cảnh.  

 
Nhóm 18: ¤ tán lớn dùng ngoài trời quanh nhà như hiên, sân, vườn; ô tán lớn dùng ngoài 
trời ở các địa điểm kinh doanh; túi lưới có hai quai để xách tay hay đeo vai; chân đế để 
cắm «.  

 
Nhóm 19: Nhà kín làm bằng chất dẻo cho ánh sáng đi qua mái để trồng cây bên trong, 
vận chuyển được; vọng lâu (cấu kiện xây dựng có mái che nhưng không có tường bao đặt 
ở ngoài trời như ở ngoài vườn để hãng mát), được làm chủ yếu không bằng kim loại; nhà 
kín không làm bằng kim loại cho ánh sáng đi qua mái để trồng cây bên trong, dùng trong 
vườn và vận chuyển được; vách ngăn hình lá không làm bằng kim loại; bể tắm cho chim 
không làm bằng kim loại; tượng bằng đá, bê tông hoặc đá cẩm thạch.  

 
Nhóm 20: Tượng nhỏ bằng nhựa để treo ở trong vườn; đồ bàn ghế (furniture) để ở sân, 
hiên nhà, trên thảm cỏ và trong vườn, cụ thể là ghế dài và bộ ghế dài bao gồm chủ yếu là 
ghế dài, ghế đơn bằng gỗ, ghế bành bằng gỗ, ghế ngồi bập bênh, ghế ngồi đung đưa, ghế 
gấp, ghế đu trên thảm cỏ ghế treo ở hiên nhà; ghế đu treo trên dây; vỏ bọc bằng vải vừa cỡ 
cho bàn ghế đế ở sân hiên nhà, trên thảm cỏ và trong vườn (là bộ phận của các bàn ghế), 
vỏ bọc bằng vải vữa cờ cho bàn ghế (furniture) để ở ngoài trời, là bộ phận của bàn ghế 
này; tấm đệm dùng cho đồ bàn ghế (furniture) để ở sân, hiên nhà, trên thảm cỏ và trong 
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vườn nhà, giá để ô, cọc và biển không làm bằng kim loại cắm ở vườn có tính trang trí để 
ghi thông tin cơ bản về cây trong vườn; tấm biển không làm bằng kim loại được gắn lên 
trên tường có tính trang trí, giá đứng đỡ chậu cây cảnh không làm bằng kim loại; giá đứng 
đỡ chậu cây cảnh là đồ gỗ dùng để trang trí; giá đỡ đứng bằng kim loại hoặc không bằng 
kim loại dùng để đỡ quả cầu gương đường kính lớn trang trí trong vườn (là bộ phận của 
quả cầu gương); ghế ngồi đơn; khung ghế ngồi đơn; ghế ngồi đơn có đệm, ghế ngồi đôi, 
ghế bập bênh đi kèm với ghế đẩu thấp có bọc đệm để kê chân; ghế dài có tay vịn để ngồi 
duỗi chân, ghế sôfa, ghế bành có thể ngả ra để nằm, ghế xoay; tấm bình phong là đồ gỗ, 
ghế dài có đệm, mũ bịt đầu chân bàn ghế chống xước cho nền nhà, (là bộ phận của bàn 
ghế); miếng bịt lỗ hình tròn trên mặt bàn khi không cắm ô, (là bộ phận của bàn); phụ tùng 
thay thế của đồ gỗ (furniture) dùng để thay thế khi bộ phận đồ gỗ bị hỏng; bàn để ngồi 
uống cà phê; bộ bàn ghế ngồi uống rượu gồm bàn và các ghế ngồi, bàn có mặt khảm các 
họa tiết; khung để mắc võng là đồ gỗ; bộ ghế ngồi uống rượu bộ bàn ghế ăn bao gồm bàn 
và các ghế ngồi; tượng con cú mèo làm bằng chất dẻo được đặt trong vườn để xua đuổi 
loài động vật gặm nhấm; cán cờ và các bộ phận của nó, cụ thể là giá đỡ cán cờ, đỉnh chóp 
của cán cờ, dây kéo cờ và các bộ phận bằng kim loại của nó, tấm biển làm bằng chất dẻo 
dùng ở trong vườn; giá để treo cây cảnh không bằng kim loại, đường gờ không làm bằng 
kim loại để viền quanh các khối cảnh trong vườn, cụ thể là đường gờ để viền quang các 
khối cảnh trong vườn được làm bằng nhựa composit, chất dẻo, sợi thuỷ tinh, gỗ, và đá; 
cọc nhọn không làm bằng kim loại, cụ thể là cọc nhọn được làm bằng chất dẻo cắm 
xuống đất để cố định các đường gờ chắn trong vườn, giá đỡ cán cờ (bộ phận của cán cờ); 
cán cờ được làm từ sợi thủy tinh và gỗ; tấm biển làm bằng chất dẻo gắn lên tường để trang 
trí; thùng đựng bằng chất dẻo có thể xếp gọn lại được; chuông gió dùng để trang trí móc 
treo rèm cửa sổ; móc treo rèm cửa sổ có giác mút; bàn uống rượu; bàn để kê sát tường; giá 
để treo cuộn ống mềm dẫn nước tưới cây trong vườn không làm bằng kim loại; hộp làm 
bằng gỗ cây tuyết tùng để dụ con dơi đến ở; vỏ bọc bàn ghế dùng ngoài sân, hiên vườn 
nhà (là bộ phận của bàn ghế); tượng được làm bằng xương, sừng, ngà, gỗ hoặc thạch cao, 
cọc cho cây leo trong vườn không làm bằng kim loại; thùng làm bằng cây liễu gai để đựng 
đệm của đồ bàn ghế để ngoài ban công.  

 
Nhóm 21: Bình rót nước cụ thể là bình rót nước cho chim uống; thùng đựng đá lạnh; 
thùng đựng đá lạnh phát quang; quả cầu bằng thuỷ tinh có bề mặt phản quang để trang trí 
trong vườn (không phải để trang trí cây Noel), tượng nhỏ bằng sứ, sành, đất nung hoặc 
thuỷ linh thả nổi trên mặt hồ nhỏ làm cảnh trong vườn, bể cho chim tắm không làm bằng 
kim loại và không phải công trình xây dựng; giá đỡ nến không làm bằng kim loại quý; giá 
đỡ cho cây và hoa (để bày biện sắp xếp), đồ trang trí làm bằng đất nung, sành, sứ, thuỷ 
tinh, gốm và pha lê dùng trong vườn và trên thảm cỏ nhưng không dùng để trang trí cây 
Noel; giá treo chậu cây cảnh (là bộ phận của chậu cây cảnh); giá đỡ cho cây và hoa (để 
bày biện, sắp xếp) có bánh xe; chậu cây cảnh treo ở cửa sổ, khay kê ở dưới chậu hoa và để 
kê ở dưới chậu hoa được bán như là các bộ phận của chậu hoa, chuồng chim (lồng chim); 
dụng cụ cấp thức ăn cho chim ăn và những phụ kiện đi kèm, cụ thể là vách để ngăn không 
cho sóc đến lấy thức ăn của chim và khay máng ở dưới lồng chim ngăn không cho thức ăn 
của chim rơi vãi ra ngoài; máng và dụng cụ cấp thức ăn cho sóc, hộp máng đựng hạt thức 
ăn cho chim có thể tự động đổ ra từng lượng; máng hình phễu đựng hạt thức ăn và mỡ 
cứng xung quanh thận bò, cừu cho chim ăn; muỗng xúc thức ăn dạng hạt cho chim; máng 
thức ăn dạng lồng đựng mỡ cứng xung quanh thận bò, cừu để cho chim rỉa ăn; chậu trồng 
hoa và cây cảnh, cụ thể là chậu trồng hoa và cây cảnh làm từ đất nung (sành), chất dẻo, 
sợi thủy tinh, cây liễu gai, cỏ biển, vật liệu bện tết, gốm và kim loại; bình và thiết bị phun 
nước tưới cho cây trong vườn và cho thảm cỏ; phụ tùng đồ làm vườn và thảm cỏ, cụ thể là 
đầu phun lắp vào ống cấp nước mềm dùng để tưới cây trong vườn, và đầu phun nước dạng 
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mưa lắp vào ống cấp nước mềm dùng để tưới cây trong vườn; bộ trộn phân bón tự nhiên 
và phân bón hóa học cùng đầu phun nước dạng mưa lắp vào ống cấp nước mềm dùng để 
tưới cây trong vườn; thùng đựng phân ủ dùng cho mục đích gia đình; chậu hoa; chậu cây 
cảnh cùng với giò treo chậu cây cảnh; bình phun tưới cây cảnh; quả cầu bằng thủy tinh 
chứa nước và cắm ở chậu cây cảnh để cung cấp nước cho cây cảnh một cách từ từ; găng 
tay làm vườn; giá đỡ cho tám cây nền bày ở giữa bàn trong dịp lễ Tạ ơn; rổ dùng trong gia 
đình, không bằng kim loại; tượng làm bằng sứ, đất nung, thủy tinh, sành hoặc gốm sứ; giá 
đỡ cây có bánh xe.  

 
Nhóm 22: Lưới côn trùng cụ thể là lưới bảo vệ chống sâu bọ, côn trùng; võng kết hợp với 
giá để mắc võng dây bện làm móc treo cây cảnh; vải bạt làm mặt ghế ngồi; mái che lều 
bằng vải bạt và mải che lều bằng vải bạt dùng để thay thế mái cũ; giàn cây leo có mái che 
bằng vải bạt dùng trong vườn; vải nhựa để làm lớp lót dùng cho hồ nước cảnh trong vườn. 

 
Nhóm 24: Biểu ngữ và cờ để trang trí được làm chủ yếu bằng chất dẻo hoặc nhựa vinyl; cờ 
và biểu ngữ dùng theo mùa để trang trí được làm từ vải hoặc vải nhân tạo polyeste. 

 
Nhóm 26: Vòng hoa giả; cây cảnh giả không bao gồm cây Noel.  

 
Nhóm 28: Các trò chơi hoạt động ngoài trời, cụ thể là bộ cầu lông, bộ móng ngựa để chơi 
trò chơi tung móng ngựa vào cọc tiêu để giải trí, bộ bóng vồ (crôkê), bộ bóng bằng kim 
loại hay chất dẻo để chơi trò chơi ném bóng trên sân hẹp và dài (chò trơi boccie); vòng 
hoa Nôen giả.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho chim hoang; hạt hoa hướng dương dùng làm thức ăn cho chim; 
thức ăn cho chim có chứa mỡ cứng ở xung quanh thận bò, cừu; thức ăn cho sóc; ngô chưa 
chế biến còn nguyên cả lõi để lắp vào máng làm thức ăn cho sóc; ngô làm thức ăn cho 
hươu nai, vòng hoa khô dùng để trang trí; cây cảnh tươi (còn sống).  

 
 

(210) 4-2011-22366 (220) 21.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; 7.3.15 
(591) Xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiểm định 
xây dựng Sài Gòn (SCQC)  (VN) 
25 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án đầu tư, quản lý chi phí; tư vấn về đấu thầu và hợp đồng kinh tế.  
 

Nhóm 36: Lập dự án đầu tư. 
 

Nhóm 37: Giám sát thi công các công trình xây dựng. 
 

Nhóm 42: Nghiệm thu, đánh giá các tài sản và thiết bị là sản phẩm xây dựng; thẩm tra các 
hồ sơ khảo sát xây dựng, thẩm tra các công trình xây dựng, thẩm tra các thiết kế của các 
công trình xây dựng; quan trắc biến dạng công trình; chứng nhận sự phù hợp chất lượng 
công trình xây dựng; thẩm tra các dự án xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài thuộc nhóm 
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C, thẩm tra các dự toán công trình xây dựng, thiết kế công trình xây dựng, các công trình 
giao thông thủy lợi; tư vấn kỹ thuật, đánh giá các công trình xây dựng, tư vấn thiết kế 
công trình dân dụng và công nghiệp; thí nghiệm và kiểm định: chất lượng vật liệu xây 
dựng, cấu kiện xây dựng, bộ phận công trình, chất lượng công trình.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-22435 (220) 24.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần PASSANITI 
Việt Nam  (VN) 
Số 93, phố Linh Lang, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; vỏ đèn; đèn lồng chiếu sáng. 
 

Nhóm 19: Gạch lát sàn; gạch ốp tường; vật liệu xây dựng phi kim, đồ nghệ thuật bằng bê 
tông. 

 
Nhóm 20: Giá sách (đồ đạc); giá đỡ (đồ đạc); bàn (bằng bê tông); ghế (bằng bê tông).  

 
Nhóm 21: Chậu (bằng bê tông); bồn tắm (bằng bê tông); đồ đựng dùng cho nhà bếp (bằng 
bê tông). 

 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt (máy móc, thiết bị, các công trình xây dựng); cho thuê thiết 
bị xây dựng; giám sát công trình xây dựng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết kế (trang trí) nội thất; tạo dáng kiểu dáng 
công nghiệp.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-22437 (220) 24.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.9.1; 18.3.2 
(591) Đỏ, xanh dương, cam, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hoá  (VN) 
Khu phố 3, phường Phú Hài, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2011-22475 (220) 24.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.13.1; A26.11.12 
(591) Xanh nhạt, xanh đậm 
(731) Trần Trung Dũng   (VN) 

Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị y tế; dịch vụ quảng cáo liên quan đến y tế.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ phòng khám; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; 
dịch vụ phẫu thuật.  

 
 

(210) 4-2011-22752 (220) 27.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.3.1; A15.7.2; 16.1.1; 26.1.1; 7.1.6 
(591) Xanh, đỏ, đen, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Cường Hiền  (VN) 
Khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, 
tỉnh Lạng Sơn 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Bật lửa ga dùng cho người hút thuốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán bật lửa dùng cho người hút thuốc, thuốc lá điếu. 
 
 

(210) 4-2011-22913 (220) 28.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.13; A5.7.23; 5.7.24; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Đồng Tâm  (VN) 
Số 8, ngõ 273, đường Nguyễn Khoái, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm; màng PE dùng để bao 

gói; bao bì bằng nhựa hoặc bằng giấy; băng keo (băng dính) dùng cho văn phòng hoặc gia 
đình; giấy gói hàng; tẩm có các bóng khí tròn làm bằng chất dẻo (dùng để bọc hoặc đóng 
gói).  
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(210) 4-2011-22914 (220) 28.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.13; 26.4.1; 25.5.1; 5.7.12 
(591) Xanh, vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Đồng Tâm  (VN) 
Số 8, ngõ 273, đường Nguyễn Khoái, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm; màng PE dùng để bao 

gói; bao bì bằng nhựa hoặc bằng giấy; băng keo (băng đính) dùng cho văn phòng hoặc gia 
đình; giấy gói hàng; tấm có các bóng khí tròn làm bằng chất dẻo (dùng để bọc hoặc đóng 
gói).  

 
 

(210) 4-2011-23021 (220) 31.10.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.3.9; 24.1.1; 26.4.2; 3.1.1 
(731) J.S.S. TOBACCO LTD  (GB) 

Suite 404, Albany House, 324/326 
Regent Street, London, United Kingdom, 
W1B 3HH  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá dạng thô hoặc đã qua chế biến; thuốc lá điếu; xì gà; vật dụng dùng 

cho người hút thuốc không được mạ hoặc làm bằng kim loại quý, cụ thể là: gạt tàn dùng 
cho người hút thuốc; hộp đựng xì gà; dụng cụ cắt đầu xì gà; hộp đựng thuốc lá điếu; bình 
đựng ga dùng cho bật lửa hút thuốc, hộp giữ độ ẩm cho xì gà; hộp diêm; tẩu thuốc lá; bình 
đựng thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2011-23161 (220) 01.11.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 009934654 03.05.2011 EM 

(531) A2.1.23; 4.5.5; 4.5.21 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) PEIKKO GROUP OY   (FI) 

Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; dầm 
kim loại dùng trong xây dựng; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim 
loại dùng cho đường sắt; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; ống dẫn và 
ống bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-23190 (220) 02.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) NISSHIN SEIFUN GROUP INC.    (JP) 

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất làm tăng chất lượng bánh mì (hóa chất); chất phụ gia hóa học làm tăng 

hiệu quả khi làm bánh mì; chất phụ gia để giữ hình dáng cho bánh mì; hóa chất làm chậm 
quá trình phân hủy; hóa chất co-en-zim Q10 có khả năng hòa tan vào nước dưới dạng bột 
sử dụng trong sản xuất thực phẩm ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm, đồ uống 
không có cồn và đồ uống có cồn; hóa chất bảo quản thực phẩm và có tác dụng tăng độ 
dai/dẻo và lên màu của thực phẩm (chất phụ gia thực phẩm được sử dụng để làm mì sợi 
Trung Quốc hoặc lớp bọc cho viên sủi cảo (thực phẩm); chế phẩm hóa học để bảo quản 
thực phẩm; chất làm tăng chất lượng mì sợi(hóa chất).   

 
Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm hóa học dùng cho 
mục đích y tế; tác nhân hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm hóa dược; 
chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục đích y tế.    

 
Nhóm 29: Nho khô; món tem-pu-ra hải sản của Nhật Bản (đồ hải sản được rán kỹ); món 
tem-pu-ra rau của Nhật Bản (rau được xào kỹ); chiết xuất của thịt; thạch (nước quả nấu 
đông) dùng cho thực phẩm; mứt quả (dạng ướt); mứt quả ướt loãng nghiền nhỏ; sữa; canh 
thịt cô đặc; súp; món cà ri được chế biến với thành phần chính từ thịt động vật hoặc rau; 
sữa bột không kem; bột trứng (trứng đã chế biến thành bột); trứng đã chế biến; món gờ-ra-
tin được chế biến với thành phần chính từ thịt động vật hoặc rau; các sản phẩm sữa; chất 
béo và dầu ăn; đậu đã lên men; đậu phụ đã chế biến; đậu phụ đã làm đông đặc và sấy khô; 
thạch (nước quả nấu đông) làm từ rễ cây lưỡi quỷ; sữa đậu nành (không phải đồ uống); 
thịt đã chế biến; thực phẩm làm từ cá và/hoặc động vật có vỏ; thực phẩm làm từ cá; thực 
phẩm làm từ động vật có vỏ; rau và trái cây được bảo quản, sấy khô và nấu chín; rau và 
trái cây được chế biến và đông lạnh; nước quả nấu đông; chất đạm dùng cho người; thực 
phẩm có lợi cho sức khỏe, cụ thể là thực phẩm ăn kiêng có thành phần chính là thịt, trái 
cây và/hoặc sữa không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng cho thực 
phẩm với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau ở dạng lỏng hoặc dạng bột không 
dùng cho mục đích y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng với thành phần chính là thịt động 
vật hoặc rau và thành phần phụ là co-en-zim Q10 không dùng cho mục đích y tế thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau và thành phần 
phụ là canxi từ sữa và/hoặc cá không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng với thành phần chính là thịt động vật hoặc rau và thành phần phụ là vi-ta-min từ 
trái cây và/hoặc rau không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đông lạnh đã chế biến với 
thành phần chính là thịt động vật hoặc rau; thực phẩm đã chế biến với thành phần chính là 
thịt động vật hoặc rau; bột rau (rau đã chế biến thành bột), 
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Nhóm 30: Bột mì dùng cho thực phẩm; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh rán; hỗn hợp bột 
trộn sẵn để làm bánh kếp; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh mì; hỗn hợp bột trộn sẵn để 
làm bánh ngọt; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh trứng sữa; hỗn hợp bột hạnh nhân trộn 
sẵn để làm thạch (nước quả nấu đông) từ quả hạnh; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm kem sô-
cô-la; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh ăn liền; hỗn hợp bột trộn sẵn để làm bánh kẹo ăn 
liền; bột nở; hỗn hợp bột mì nhão (thực phẩm đã chế biến dưới dạng hỗn hợp nhão được 
sử dụng để phết lên bánh mì hoặc để kẹp bánh mì được tạo ra bằng cách thêm trứng, chất 
béo và bột mì hoặc bột ca cao); bánh cuộn được phủ sô-cô-la hoặc ca-ra-men (sô-cô-la 
hoặc ca-ra-men để cho vào nhào bột bánh mì); hỗn hợp ngũ cốc đã chế biến (hỗn hợp của 
mười loại ngũ cốc); thực phẩm ngũ cốc nguyên chất (hỗn hợp ngũ cốc nguyên chất); chiết 
xuất từ men bia (phụ gia thực phẩm hoặc hương liệu được làm từ nấm men); mì sợi; mì 
spaghetti; mì ống; mì so-ba (mì của Nhật Bản làm từ kiều mạch); mì u-đôn (mì sợi to làm 
từ lúa mì); mì Nhật Bản sấy khô; nước sốt cho mì sợi; nước xốt cho mì Nhật Bản; mì sợi 
đông lạnh đã chế biến; mì sợi đã chế biến để nấu bằng lò vi sóng; bánh Takoyaki (bánh 
dạng viên tròn được rán kỹ làm từ hỗn hợp bột với những mẩu nhỏ bạch tuộc), bánh 
Okonomiyaki (bánh mặn làm từ bắp cải thái nhỏ và thịt hoặc hải sản); bột để làm món 
tem-pu-ra (hỗn hợp bột trộn để làm món tem-pu-ra); bột để làm món Karaage (món gà 
rán kiểu Nhật) (gồm hỗn hợp những mẩu vụn bánh mì hoặc bánh quy giòn và bột mì để 
làm món Karaage) (món gà rán kiểu Nhật); bánh kếp (bao gồm cả bánh kếp đông lạnh); 
bột để làm món bánh Okonomiyaki (hỗn hợp bột mì để làm món bánh Okonomiyaki - 
bánh mặn làm từ bắp cải thái nhỏ và thịt hoặc hải sản); bột để làm món bánh Takoyaki 
(hỗn hợp bột mì để làm món bánh Takoyaki - bánh dạng viên tròn được rán kỹ làm từ hỗn 
hợp bột với những mẩu nhỏ bạch tuộc); mẩu bánh mì; thực phẩm đông lạnh đã chế biến 
với thành phần chính là ngũ cốc; bánh Takoyaki (bánh dạng viên tròn được rán kỹ làm từ 
hỗn hợp bột với những mẩu nhỏ bạch tuộc) đông lạnh; nem cuốn đông lạnh; thực phẩm đã 
chế biến với thành phần chính là ngũ cốc; món gờ-ra-tin đã chế biến với thành phần chính 
là ngũ cốc; món cà ri đã chế biến với thành phần chính là ngũ cốc; cà ri (gia vị), bánh bao 
(bột nhão được viên thành hình tròn); bột làm cà ri; đường; muối để bảo quản thực phẩm; 
muối nấu ăn; tương mù tạc; giấm; nước xốt (gia vị); mật đường cho thực phẩm; mật ong; 
bột sắn; bột cọ sa-gu, chất thay thế cà phê (cà phê nhân tạo); bột nhão (bột nhão làm 
bánh); bánh quy giòn; bánh quy; bánh kẹo kiểu phương Tây; bánh nướng; bánh quy dẹt; 
bánh kẹo đông lạnh; kem lạnh; kem hoa quả để lạnh; tinh bột dùng cho thực phẩm; kẹo 
(đồ ngọt); đồ gia vị; gia vị cho thực phẩm; xì dầu; gạo; cám dùng cho người; Gluten dùng 
cho thực phẩm; ngũ cốc đã chế biến; bánh mì; bột làm từ hạnh nhân; men bia; bột men 
bia; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng với thành phần chính là ngũ cốc ở dạng lỏng hoặc 
dạng bột không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng với thành phần 
chính là ngũ cốc và thành phần phụ là co-en-zim Q10 không dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng với thành phân chính là mầm lúa mì và/hoặc cám lúa mì không 
dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng với thành phần chính là ngũ cốc 
và thành phần phụ là canxi từ sữa và/hoặc cá không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
bổ sung dinh dưỡng với thành phần chính là ngũ cốc và thành phần phụ là vitamin từ trái 
cây và/hoặc rau không dùng cho mục đích y tế; phụ gia cho mì gồm hương liệu (trừ tinh 
dầu), nước xốt (gia vị) và gia vị; men làm bánh (bột nở); chiết suất từ mạch nha dùng cho 
thực phẩm; xốt ma-don-ne, bột chè xanh (chè xanh đã chế biến thành bột).  .  
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(210) 4-2011-23198 (220) 02.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 7.3.2 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
& đầu tư Việt Tiến  (VN) 
Tầng 3, số 44, đường 32, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm. cửa cuốn băng nhôm . 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa. 
 
 

(210) 4-2011-23237 (220) 02.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.5; 6.1.2; 25.5.2; 
A26.11.9; A1.1.10 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Hiệp hội khí sinh học Việt Nam 
- Ban Chấp Hành  (VN) 
Phòng 104 nhà 2G, khu Vạn Phúc 298 
Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình khí sinh học. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ thuật viên trong lĩnh vực khí sinh học. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu, tư vấn kiểm định về lĩnh vực khí sinh học; dịch vụ thiết kế 
công trình khí sinh học; đánh giá chất lượng công trình khí sinh học. 

 
 

(210) 4-2011-23264 (220) 02.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1 
(731) ASO SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA  

(JP) 
91-1, Tsukure, Kikuyo-Machi, Kikuchi-
Gun, Kumamoto-Ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y và vệ sinh; giấy dầu dùng cho mục đích y tế; 

viên nhện (dược phẩm); vải gạc để băng bó; viên nang rỗng dùng cho dược phẩm; miếng 
che mắt dùng cho mục đích y tế, băng tai (băng cuốn vùng tai bị tổn thương); băng vệ 
sinh kinh nguyệt; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, khăn vệ sinh; quần lót 
vệ sinh; bông thấm hút; cao dán; băng dùng để băng bó; colođion dùng cho mục đích 
dược phẩm, miếng lót ngực cho người nuôi con bú, vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; 
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tã lót cho người bệnh không kiểm soát được nhu cầu vệ sinh; giấy chống nhậy cắn, chống 
mọt cắn.  

 
 

(210) 4-2011-23271 (220) 03.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.23; 26.4.3 
(591) Xanh tím than, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Kỹ Thuật TESCO   (VN) 
Phòng 01a, tầng 3, khách sạn Sofitel 
Plaza Hà Nội, số 1 đường Thanh Niên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy cơ khí chính xác. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy cơ khí chính xác; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi các loại xe tải, 
xe chuyên dùng và các linh kiện, phụ tùng kèm theo; mua bán dây chuyền vật tư thiết bị 
trong các lĩnh vực: xây dựng, giao thông vận tải, công nghiệp, hàng không, hàng hải, 
đóng tàu, dầu khí, khai khoáng, thiết bị cầu cảng, lắp ráp ô tô các loại, cấp thoát nước; 
mua bán xe tải, xe bus, xe chuyên dùng và các linh kiện phụ tùng kèm theo; mua bán thiết 
bị thí nghiệm; mua bán vật tư phụ tùng thay thế trong lĩnh vực xe tải, xe bus, xe chuyên 
dùng; mua bán ô tô mới cũ các loại; xuất nhập khẩu các mặt hàng xe tải, xe buýt, xe 
chuyên dùng và các linh kiện phụ tùng kèm theo. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật). 

 
Nhóm 37: Lắp đặt dây chuyền, vật tư, thiết bị trong các lĩnh vực: xây dựng, giao thông 
vận tải, công nghiệp, hàng không, hàng hải, đóng tàu, dầu khí, khai khoáng, thiết bị cầu 
cảng, lắp ráp ô tô các loại, cấp thoát nước; lắp đặt thiết bị thí nghiệm; cung cấp dịch vụ kỹ 
thuật: bảo hành, bảo dưỡng, sữa chữa xe tải, xe bus, xe chuyên dùng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hoá bằng đường biển, hàng không, đường thuỷ, đường 
bộ; vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách. 

 
Nhóm 40: Chế tạo máy cơ khí chính xác; chế tạo dây chuyền vật tư thiết bị trong các lĩnh 
vực:  xây dựng, giao thông vận tải, công nghiệp, hàng không, hàng hải, đóng tàu, dầu khí, 
khai khoáng, thiết bị cầu cảng, lắp ráp ô tô các loại, cấp thoát nước; lắp ráp (cho người 
khác) các loại xe tải nặng, xe buýt, xe chuyên dùng. 

 
 

(210) 4-2011-23301 (220) 03.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hoá mỹ phẩm Tâm Phúc  (VN) 
30/29 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy móc công nghiệp cụ thể là: máy sấy tóc, máy uốn tóc, kéo xén 
tóc (tông đơ), máy duỗi tóc, máy hấp dầu, bán buôn hóa chất.  

 
 

(210) 4-2011-23333 (220) 03.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) KHAOLAOR LABORATORIES CO., 

LTD.   (TH) 
146/22 Moo 3, Suksawad Road, 
Pakklongbangprakod, Phrasamutchedi, 
Samutprakarn 10290, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bề (thuốc); thuốc nhuận tràng; thuốc hạ sốt; thuốc ho dạng si-rô; chế 

phẩm chữa bệnh trĩ; thuốc viên giảm đau cơ; thuốc lợi tiểu; thuốc chữa ec-zê-ma; thuốc 
chữa viêm họng; thuốc làm se viết thương ở miệng; thuốc diệt giun sán; thuốc chống tiêu 
chảy; viên con nhộng trị đầy hơi; thuốc báo vệ tim để tránh sự tràn hơi (dùng để chữa 
bệnh); thuốc trị chứng mất ngủ; thuốc làm đánh rắm; thuốc trị mụn giộp; chất bổ sung 
dinh dưỡng dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 30: Trà thảo mộc uống liền, không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 32: Đồ uống hỗn hợp hoa quả uống liền; đồ uống hỗn hợp gừng uống liền, không 
dùng cho mục đích y tế; đồ uống dùng trong thể thao, không dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-23385 (220) 04.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH REDCO Việt Nam  
(VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, sữa bột cho em bé, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-23534 (220) 07.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.14; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phân Phối Phát 
Việt  (VN) 
P501 tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng 
Cầu, ô Chợ Dừa, Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 35: Siêu thị, trung tâm thương mại, mua bán hàng tiêu dùng bao gồm: mỹ phẩm, 
hóa mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, nước hoa, đồ trang sức, dụng cụ chăm 
sóc sức khoẻ, dụng cụ trang điểm, đồ ăn, đồ uống, quần áo, giầy dép, phụ kiện tư trang, 
hàng gia dụng, hàng điện tử, phụ kiện đồ da. 

 
 

(210) 4-2011-23536 (220) 07.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; 26.2.7 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư 
Quốc Tế VICLAW  (VN) 
10B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh trong doanh nghiệp (không mang tính pháp 

lý); quản trị doanh nghiệp, dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường; tư vấn quản lý lập 
dự án đầu tư; dịch vụ đấu giá bất động sản. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ quản lý bất động 
sản; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến bất động sản. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý như: dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ 
đăng ký tên miền; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
nghiên cứu pháp luật. 

 
 

(210) 4-2011-23594 (220) 07.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(731) Cơ sở sản xuất bánh kẹo Mai 
Anh - Thanh Vân  (VN) 
Xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại. 

 
 

(210) 4-2011-23662 (220) 08.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu VIFOCO   (VN) 
85 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoàng Văn 
Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả đã qua chế biến đóng hộp, đóng lọ, đóng thùng. 
 
 

(210) 4-2011-23717 (220) 08.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) GOODY PRODUCTS, INC.   (US) 

3 Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328 
USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy duỗi tóc dùng điện; máy làm xoăn tóc dùng điện; máy uốn tóc dùng điện; 

máy làm thẳng tóc.   
 

Nhóm 11: Máy sấy tóc chạy điện; các phụ kiện dùng cho máy sấy tóc bao gồm máy 
khuếch tán.  

 
Nhóm 20: Gương trang điểm, cụ thể là, gương cầm tay (gương dùng cho trang điểm), 
gương ở bàn trang điểm và gương trang điểm cá nhân.  

 
Nhóm 21: Lược tròn (tạo nếp/kiểu tóc); lược chải tóc; lược tạo độ phồng cho tóc và lược 
để tách/gỡ tóc.  

 
Nhóm 25: Dải băng buộc đầu (trang phục), khăn quấn tóc (trang phục), khăn choàng đầu 
(trang phục), mũ tắm.  

 
Nhóm 26: Phụ kiện dùng cho tóc; cụ thể là: cái kẹp tóc nhỏ; ghim tóc; ghim cài tóc có 
đính kèm đồ trạng trí; kẹp mái; dải quần giữ tóc; dụng cự làm quăn tóc không dùng điện 
(không là dụng cụ cầm tay); ống cuộn tóc không dùng điện (không là dụng cụ cầm tay); 
ghim/trâm cài tóc; mạng lưới chụp tóc; dây chun buộc tóc có đính kèm đồ trang trí; dây 
chun bện tóc; dây buộc tóc.  

 
 

(210) 4-2011-23742 (220) 09.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.4.4; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thương mại Đầu tư Phát triển 
Đô thị   (VN) 
Số 52 Điện Biên Phủ, phường Minh 
Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa trong trung tâm thương mại, siêu thị, đại siêu thị gồm: lương 

thực thực phẩm như: đồ đông lạnh (thịt đông lạnh, cá đông lạnh, rau đông lạnh, hoa quả 
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đông lạnh), hàng tươi sống (thịt, cá, hoa quả), đồ hộp (thịt đóng hộp, cá đóng hộp, rau 
đóng hộp), bánh, kẹo, đường, sữa, các sản phẩm gia dụng (bát, đũa, cốc, chén, nồi, 
xoong), đồ điện tử (ti vi, đầu DVD, dàn âm thanh, tủ lạnh), điện lạnh, điện gia dụng (nồi 
cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện), hàng tiêu dùng (quần áo, mỹ phẩm).  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng.  

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện cụ thể như tổ chức các cuộc thi thể thao, tổ chức và điều khiển 
hội nghị, tổ chức và điều khiển hội nghị, tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí), tổ 
chức và điều khiển buổi hoà nhạc. 

 
 

(210) 4-2011-23758 (220) 09.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thế giới Điện Tử   (VN) 
130 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Dây đeo chìa khóa bằng kim loại (không phải kim loại quý).  
 

Nhóm 07: Máy xay sinh tố (dùng điện); máy ép hoa quả (dùng điện);  máy xay đa năng 
(dùng điện); máy xay cháo (dùng điện); máy hút bụi (dùng điện);  máy rửa bát; máy phát 
điện. 

 
Nhóm 09: Điện thoại; tivi; dàn âm thanh; đầu kĩ thuật số; đầu đọc đĩa; loa; âm-ly, mi-cờ-
rô; ổn áp; máy thu âm, tai nghe nhạc; màn hình máy vi tính.  

 
Nhóm 11: Bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh); tủ lạnh; điều hòa không 
khí; ấm đun siêu tốc (dùng điện); bếp từ, bếp ga, thiết bị phân phối nước nóng lạnh; đèn 
sạc; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); lò nướng (thiết bị nấu nướng); lẩu điện; máy sấy tóc; 
máy lọc nước tinh khiết (dùng điện); nồi cơm dùng điện, nồi áp suất dùng điện; nồi hầm 
(dùng điện); quạt, bóng đèn điện; máy pha cà phê (dùng điện); máy khử độc thực phẩm 
(dùng điện); máy hút mùi (dùng điện); máy sấy khô bát.   

 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn và đồ trang sức.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm, văn phòng phẩm; sổ tay; ảnh chụp.  

 
Nhóm 20: Khung ảnh, tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, mây.  

 
Nhóm 21: Ca; chén, đĩa. 

 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu hàng điện (bóng đèn điện, dây điện, 
công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối 
ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia 
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điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện rơ le điện, cầu chì, aptomat, chấn lưu điện, thiết bị chống 
sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), điện tử (tivi, phụ kiện tivi, catset và phụ kiện 
kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện 
kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), 
điện lạnh (bình nóng lạnh, lu lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không 
khí, máy giặt, máy sấy quần áo máy hút ẩm, tú bảo quản, tủ mát), điện dân dụng (ấm đun 
siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, thiết bị phân phối nước nóng 
lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh sandwich, máy xay 
sinh tố, máy ép hoa quá, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc 
thực phẩm (dùng điện), máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc 
nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy 
tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), quà tặng. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, 
thông tin liên lạc trang trí nội thất.  

 
 

(210) 4-2011-23759 (220) 09.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

thế giới Điện Tử   (VN) 
130 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Dây đeo chìa khóa bằng kim loại (không phải kim loại quý).  
 

Nhóm 07: Máy xay sinh tố (dùng điện); máy ép hoa quả (dùng điện); máy xay đa năng 
(dùng điện); máy xay cháo (dùng điện); máy hút bụi (dùng điện); máy rửa bát; máy phát 
điện. 

 
Nhóm 09: Điện thoại; tivi; dàn âm thanh, đầu kĩ thuật số; đầu đọc đĩa; loa, âm-ly, mi-cờ-
rô; ổn áp, máy thu âm; tai nghe nhạc, màn hình máy vi tính.  

 
Nhóm 11: Bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh); tủ lạnh; điều hòa không 
khí; ấm đun siêu tốc (dùng điện); bếp từ, bếp ga, thiết bị phân phối nước nóng lạnh; đèn 
sạc; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); lò nướng (thiết bị nấu nướng); lẩu điện; máy sấy tóc; 
máy lọc nước tinh khiết (dùng điện); nồi cơm dùng điện, nồi áp suất dùng điện; nồi hầm 
(dùng điện); quạt, bóng đèn điện; máy pha cà phê (dùng điện); máy khử độc thực phẩm 
(dùng điện); máy hút mùi (dùng điện); máy sấy khô bát.   

 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn và đồ trang sức.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; sổ tay; ảnh chụp. 

 
Nhóm 18: Túi, dây lưng, ví da. 
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Nhóm 20: Khung ảnh; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, mây.  
 

Nhóm 21: Ca; chén; đĩa. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu hàng điện (bóng đèn điện, dây điện, 
công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối 
ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia 
điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện rơ le điện, cầu chì, aptomat, chấn lưu điện, thiết bị chống 
sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), điện tử (tivi, phụ kiện tivi, catset và phụ kiện 
kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện 
kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), 
điện lạnh (bình nóng lạnh, lu lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không 
khí, máy giặt, máy sấy quần áo máy hút ẩm, tú bảo quản, tủ mát), điện dân dụng (ấm đun 
siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, thiết bị phân phối nước nóng 
lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh sandwich, máy xay 
sinh tố, máy ép hoa quá, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc 
thực phẩm (dùng điện), máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc 
nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy 
tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), quà tặng. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, 
thông lin liên lạc, trang trí nội thất.  

 
 
 

(210) 4-2011-23783 (220) 09.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.11; A1.1.10; 26.1.2 
(731) NEW ZEALAND MILK BRANDS 

LIMITED   (NZ) 
9 Princes Street, Auckland, New Zealand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm bơ sữa và thực phẩm bơ sữa trong nhóm này, đồ uống có nguồn gốc 

bơ sữa và bột có nguồn gốc bơ sữa; sữa và sản phẩm sữa; kem; bơ; dầu có thể ăn được và 
chất béo có thể ăn được và hỗn hợp dầu và chất béo có thể ăn được; chất phết lên thực 
phẩm bao gồm chủ yếu là sản phẩm bơ sữa; protein dùng làm thức ăn cho người và các 
sản phẩm protein dùng làm thức ăn cho người; sản phẩm được dùng như nguyên liệu trong 
chế biến thực phẩm, cụ thể: chất béo dùng để sản xuất mỡ ăn, sữa đông, kem bơ; phomát; 
sản phẩm lên men từ bơ sữa; sữa chua và đồ uống từ sữa chua; sản phẩm tráng miệng chủ 
yếu là sản phẩm bơ sữa trong nhóm này; bơ thực vật và hỗn hợp bơ và dầu có thể ăn được 
khác; sản phẩm trong nhóm này bao gồm chủ yếu và toàn bộ là dầu và chất béo có thể ăn 
được. 
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(210) 4-2011-23883 (220) 09.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.3; 18.3.2; 26.3.1; 26.4.2 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu nông sản thực phẩm An 
Giang  (VN) 
25/40 Trần Hưng Đạo, khóm Thạnh An, 
phường Mỹ Thới, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy nhăn; bìa nhăn; bao bì từ giấy và bìa. bảng phấn từ 
 

Nhóm 20: Các sản phẩm từ gỗ như: giường, tủ, bàn, ghế. 
 

Nhóm 30: Bột gạo, bột mì; bột ngô, bột gạo thô, bột mì thô, bột ngô thô 
 

Nhóm 31: Giống vật nuôi, thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạo, nông sản: rau, củ, quả, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và 
động vật sống: tôm, cua, cá, đồ uống: rượu bia, vật liệu xây dựng: đá, cát, sỏi, thiết bị cấp 
nước trong nhà và phụ tùng thay thế: vòi sen, vòi nước, bồn nước, đồ ngũ kim: sắt, đồng, 
mỹ phẩm và hóa mỹ phẩm: dầu gội đầu, sữa tắm, chất tẩy rửa, bao bì, phân bón, thuốc thú 
y; thịt gia súc, gia cầm đã qua giết mổ, đồ dùng cá nhân và gia đình: xoong, nồi, bàn, tủ, 
ghế, hàng bách hóa tổng hợp: đường, sữa, bánh, kẹo, bảng phấn từ. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 
đi thuê. dịch vụ khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 37: Khai thác gỗ. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu,  

 
Nhóm 40: Chế biến và bảo quản thịt, cưa, xẻ, sơ chế bảo quản gỗ; dịch vụ giết mổ gia súc 
gia cầm. 

 
Nhóm 44: Chăn nuôi; dịch vụ chữa bệnh cho gia súc, gia cầm, thuỷ sản; nuôi cá nước 
ngọt; ươm cá giống. 
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(210) 4-2011-23898 (220) 10.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A25.7.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
đào tạo Trí Tuệ Việt  (VN) 
Số 7 thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kế toán.  
 
 

(210) 4-2011-23923 (220) 10.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) MANDOM CORP.   (JP) 

5-12, Juniken-cho, Chuo-ki, Osaka, 
Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất khử mùi không dùng cho cá nhân; chất khử mùi dùng cho quần áo và 

hàng dệt; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm làm tươi mát không khí; chất 
khử mùi trong phòng; chế phẩm để khử mùi và tẩy uế; chế phẩm để tắm có chứa thuốc; 
chế phẩm dược để kích thích mọc tóc.   

 
Nhóm 21: Dụng cụ dùng để vệ sinh; hộp đồ trang điểm; bọt biển dùng để vệ sinh; nùi 
bông để thoa phấn; hộp đựng đồ trang điểm; lược; hộp đựng lược; hộp đựng kem mỹ 
phẩm (hộp rỗng); bình xịt nước hoa; hộp đựng phấn bỏ túi; giá giữ xà phòng, bộ phân 
phối xà phòng; bàn chải móng tay, chân; bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng chạy 
điện; hộp đựng bàn chải đánh răng; chổi cạo râu; giá giữ chổi cạo râu; lược chải đầu có 
răng; bàn chải vệ sinh; chổi để trang điểm môi; chổi trang điểm lông mày; bàn chải đánh 
đồ đi chân.  

 
 

(210) 4-2011-24038 (220) 11.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
kinh doanh lương thực - thực 
phẩm Hà Nội  (VN) 
67A, đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; khoai tây chiên, snack; lạc chế biến.  
 

Nhóm 30: Nước tương: mì ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn liền; súp ăn liền; bột canh.gia vị 
dạng hạt (hạt nêm từ thịt), bánh ăn liền (bánh snack). 
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Nhóm 32: Nước có ga (đồ uống) ; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; nước 
khoáng (đồ uống); nước sô đa (đồ uống); nước uống đóng chai. 

 
 

(210) 4-2011-24039 (220) 11.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Thành Lợi  (VN) 
Quảng Bố, Quảng Phú, Lương Tài, tỉnh 
Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim.  
 

Nhóm 07: Máy khoan và máy công cụ.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện, thiết bị văn phòng.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ mạ kim loại. 
 
 

(210) 4-2011-24056 (220) 11.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thái Dương Châu á  (VN) 
698/1/9 đường Trường Chinh, phường 
15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Phim chống nhiệt.  

 
 

(210) 4-2011-24165 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/319,139 12.05.2011 US 

  
(731) SCHLAGE LOCK COMPANY LLC  

(US) 
2720 Tobey Drive lndianapolis Indiana 
46219, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống an ninh truy cập sử dụng điện và điện tử và các bộ phận của chứng, 

cụ thể là, đầu đọc thẻ và chứng chỉ để nhận dạng tần số vô tuyến không tiếp xúc dÓ kiểm 
soát truy cập bảo mật và các giao dịch khác; thẻ và chứng chi thông minh và đa công nghệ 
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không tiếp xúc được mã hóa để đạt dược quyền truy cập vào các tòa nhà, mạng máy tính, 
các thiết bị tính giờ và chấm công? thiết bị bán hàng tự động không dùng tiền mặt và các 
thiết bị có chứa chương trình để sử dụng với đầu đọc thẻ và chứng chỉ.  

 
 

(210) 4-2011-24171 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 19.7.1; 4.5.1; 1.15.15; 25.1.6 
(591) Đen, đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Muối (dùng trong nấu ăn); tương hạt cải; dấm; nước sốt; tàu vị yểu (xì dầu, 

nước tương, magi); tương ớt; hương liệu, gia vị; đồ gia vị (tất cả thuộc nhóm này).  
 
 

(210) 4-2011-24172 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 19.7.1; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Đen, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Muối (dùng trong nấu ăn); tương hạt cải; dấm; nước sốt; tàu vị yểu (xì dầu, 

nước tương, magi); tương ớt; hương liệu; gia vị; đồ gia vị (tất cả thuộc nhóm này).  
 
 

(210) 4-2011-24199 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4 
(591) Da cam, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần LE MEDITEK  

(VN) 
Số 16/239 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-24210 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.9; 26.11.3; A26.11.8; A25.3.3 
(591) Đỏ, da cam, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
Hà Nội    (VN) 
Số 2 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ thông minh (thẻ điện tử); dụng cụ và thiết bị viễn thông cụ thể là may fax, 

máy tê-lếch, máy điện thoại, thiết bị viễn thông để truyền nhận tin nhắn, dữ liệu không 
dây để kết nồi với cơ sở dữ liệu và internet; dữ liệu có thể tải xuống được bao gồm phần 
mềm và xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc 
từ phương tiện được cung cấp trên internet (bao gồm các web sites); chương trình trò chơi 
điện tử (phần mềm) và trò chơi trên máy tính.   

 
Nhóm 16: Giấy, đồ dùng bằng các tông, báo và tạp chí xuất bản định kỳ, danh bạ; sách và 
tạp chí, văn phòng phẩm; ảnh chụp; bút để viết; nhãn; thẻ ghi địa chỉ dung cho thẻ mục 
lục, thẻ không được từ tính mã hoá; dụng cụ giảng dạy và đào tạo (không phải là thiết bị).   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ thông tin thương mại mang đến sự thuận lợi cho 
con người trong việc lựa chọn các hàng hoá đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách 
hàng trong việc xem xét và mua sắm hàng hoá trong cửa hàng hoặc tại siêu thị hoặc tại 
quầy hàng điện tử bán lẻ hoặc tại hiệu thuốc hoặc từ một website internet mua bán hàng 
hoá nói chung, hoặc tù một website chuyên kinh doanh dược phẩm và hàng điện tử; tư vấn 
và trợ giúp cho việc chọn lựa hàng hoá và dịch vụ, dịch vụ cho thuê không gian quảng 
cáo.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng vốn điện tử; dịch 
vụ thanh toán; dịch vụ công bố giá cả thị trường chứng khoán, tất cả các dịch vụ trên được 
cung cấp trực tuyến từ dữ liệu máy tính hoặc mạng Internet.     

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt cho điện thoại, máy tính, mạng máy tính, máy, 
thiết bị hệ thống và mạng viễn thông.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền hình, dịch vụ phát 
thanh, dịch vụ truyền hình; dịch vụ internet (dịch vụ viễn thông cúa nhà cung cấp); dịch 
vụ cung cấp các phương tiện truyền thông để tổ chức hội nghị qua mạng không dây và có 
dây dịch vụ truyền và nhận dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, văn bản bằng các 
phương tiện: điện thoại, máy tính, cáp, sóng radio, thư điện tử, ti vi, sóng ngắn (vi ba), 
liên lạc vệ tinh, các phương tiện trên mặt đất, hệ thống kết nối không dây hoặc có dây 
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hoặc bằng cấp, hoặc các phương tiện liên lạc khác; cung cấp dịch vụ truy cập vào ngân 
hàng dữ liệu được lưu trong máy tính; dịch vụ viễn thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ cung cấp vé lữ hành; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến 
đi, tất cà các dịch vụ này được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng 
Internet.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí, thể thao và vui chơi, ghi hình, hoặc nghe nhìn để 
phát trên các phương tiện mặt đất, cáp, kênh vệ tinh, mạng Internet, hệ thống kết nối 
không dây hoặc có dây và các phương tiện truyền thông khác; xuất bản sách và tạp chí 
điện tử trực tuyến; dịch vụ đặt chỗ cho cuộc biều diễn; dịch vụ trò chơi, dịch vụ cá cược 
xổ số đánh bạc; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến giáo dục và giải trí, tất cả các 
dịch vụ nói trên được cung cấp trực tuyến từ dữ liệu máy tính hoặc từ mạng Internet.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, vẽ đồ hoạ và bài viết sẵn có, tất cả dùng cho việc biên soạn 
các trang web trên Internet; dịch vụ thiết kế và duy trì các trang web; dịch vụ cho thuê 
trang web chủ, dịch vụ cho thuê thời gian truy cập đến cơ sở dữ liệu máy tính (không phải 
nhà cung cấp dịch vụ Internet); tất cả các dịch vụ trên được cung cấp trực tuyến từ dữ liệu 
máy tính hoặc Internet.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ: y tế, vệ sinh, chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc sắc đẹp; tất cả các dịch vụ 
này được cung cấp trực tuyến từ dữ liệu máy tính hoặc Internet.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp việc dự đoán số tử vi, dịch vụ câu lạc bộ hẹn hò (gặp gỡ); tất 
cả các dịch vụ này được cung cấp trực tuyến từ dữ liệu máy tính hoặc Internet. 

 
 

(210) 4-2011-24211 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8 
(591) Đỏ, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
Hà Nội    (VN) 
Số 2 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ thông minh (thẻ điện tử); dụng cụ và thiết bị viễn thông cụ thể là may fax, 

máy tê-lếch, máy điện thoại, thiết bị viễn thông để truyền nhận tin nhắn, dữ liệu không 
dây để kết nồi với cơ sở dữ liệu và internet; dữ liệu có thể tải xuống được bao gồm phần 
mềm và xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc 
từ phương tiện được cung cấp trên internet (bao gồm các web sites); chương trình trò chơi 
điện tử (phần mềm) và trò chơi trên máy tính.   

 
Nhóm 16: Giấy, đồ dùng bằng các tông, báo và tạp chí xuất bản định kỳ, danh bạ; sách và 
tạp chí, văn phòng phẩm; ảnh chụp; bút để viết; nhãn; thẻ ghi địa chỉ dung cho thẻ mục 
lục, thẻ không được từ tính mã hoá; dụng cụ giảng dạy và đào tạo (không phải là thiết bị).   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ thông tin thương mại mang đến sự thuận lợi cho 
con người trong việc lựa chọn các hàng hoá đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách 
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hàng trong việc xem xét và mua sắm hàng hoá trong cửa hàng hoặc tại siêu thị hoặc tại 
quầy hàng điện tử bán lẻ hoặc tại hiệu thuốc hoặc từ một website internet mua bán hàng 
hoá nói chung, hoặc tù một website chuyên kinh doanh dược phẩm và hàng điện tử; tư vấn 
và trợ giúp cho việc chọn lựa hàng hoá và dịch vụ, dịch vụ cho thuê không gian quảng 
cáo.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng vốn điện tử; dịch 
vụ thanh toán; dịch vụ công bố giá cả thị trường chứng khoán, tất cả các dịch vụ trên được 
cung cấp trực tuyến từ dữ liệu máy tính hoặc mạng Internet.     

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt cho điện thoại, máy tính, mạng máy tính, máy, 
thiết bị hệ thống và mạng viễn thông.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền hình, dịch vụ phát 
thanh, dịch vụ truyền hình; dịch vụ internet (dịch vụ viễn thông cúa nhà cung cấp); dịch 
vụ cung cấp các phương tiện truyền thông để tổ chức hội nghị qua mạng không dây và có 
dây dịch vụ truyền và nhận dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, văn bản bằng các 
phương tiện: điện thoại, máy tính, cáp, sóng radio, thư điện tử, ti vi, sóng ngắn (vi ba), 
liên lạc vệ tinh, các phương tiện trên mặt đất, hệ thống kết nối không dây hoặc có dây 
hoặc bằng cấp, hoặc các phương tiện liên lạc khác; cung cấp dịch vụ truy cập vào ngân 
hàng dữ liệu được lưu trong máy tính; dịch vụ viễn thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ cung cấp vé lữ hành; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến 
đi, tất cà các dịch vụ này được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng 
Internet.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí, thể thao và vui chơi, ghi hình, hoặc nghe nhìn để 
phát trên các phương tiện mặt đất, cáp, kênh vệ tinh, mạng Internet, hệ thống kết nối 
không dây hoặc có dây và các phương tiện truyền thông khác; xuất bản sách và tạp chí 
điện tử trực tuyến; dịch vụ đặt chỗ cho cuộc biều diễn; dịch vụ trò chơi, dịch vụ cá cược 
xổ số đánh bạc; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến giáo dục và giải trí, tất cả các 
dịch vụ nói trên được cung cấp trực tuyến từ dữ liệu máy tính hoặc từ mạng Internet.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, vẽ đồ hoạ và bài viết sẵn có, tất cả dùng cho việc biên soạn 
các trang web trên Internet; dịch vụ thiết kế và duy trì các trang web; dịch vụ cho thuê 
trang web chủ, dịch vụ cho thuê thời gian truy cập đến cơ sở dữ liệu máy tính (không phải 
nhà cung cấp dịch vụ Internet); tất cả các dịch vụ trên được cung cấp trực tuyến từ dữ liệu 
máy tính hoặc Internet.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ: y tế, vệ sinh, chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc sắc đẹp; tất cả các dịch vụ 
này được cung cấp trực tuyến từ dữ liệu máy tính hoặc Internet.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp việc dự đoán số tử vi, dịch vụ câu lạc bộ hẹn hò (gặp gỡ); tất 
cả các dịch vụ này được cung cấp trực tuyến từ dữ liệu máy tính hoặc Internet. 
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(210) 4-2011-24235 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/320,810 13.05.2011 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất bảo quản gỗ; sơn dùng trong nghề thủ công và thiết kế trang trí.  

 
 

(210) 4-2011-24236 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/320,810 13.05.2011 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hỗn hợp thơm (chất thơm) làm từ cánh hoa khô và hương liệu; nước thơm/sữa 

dưỡng da; hương nhang, hương trầm để thắp/cúng tế; nước hoa dùng trong phòng (nước 
hoa xịt phòng); nước hoa xịt phòng dự trữ dùng cho thiết bị phân chia nước hoa xịt phòng 
không chạy điện; dầu xả dưỡng tóc hương gỗ thơm.  

 
 

(210) 4-2011-24239 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/320,810 13.05.2011 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị dùng cho nhà bếp, cụ thể là, máy khuấy/trộn chạy điện, máy 

trộn cố định và máy trộn, cầm tay chạy điện, máy tách cà phê; máy xay cà phê chạy điện; 
máy bóc/lột/gọt rau quả chạy điện, thiết bị mở nắp lon và chai chạy điện; máy thái thức 
ăn chạy điện; dao chạy điện; máy chế biến thức ăn chạy điện, máy băm thức ăn chạy điện 
và cái nạo/gọt chạy điện; máy làm bay hơi chạy điện; máy hút bụi, túi dùng cho máy hút 
bụi, ống/vòi dùng cho máy hút bụi; máy bóc/lột/gọt/tách thức ăn chạy điện.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(210) 4-2011-24240 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/320,772 13.05.2011 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Đồ dẹt (ở bàn ăn như dao, muỗng, dĩa, thìa); dụng cụ cầm tay sử dụng trong 

nhà bếp, cụ thể là, dụng cụ để cắt, dao, cái mài dao, cái kẹp/cái cặp, cái mở lon/hộp không 
dùng điện, kéo; dụng cụ làm cỏ và làm vườn vận hành bằng tay, cụ thể là, xẻng, cái cào, 
cái cày, cái liềm/hái, cái kéo, kéo cắt/lưỡi cắt/dao cắt, dao, cái tỉa cây, kéo xén cây, kéo 
tỉa cây, cái nêm, cái chĩa để gảy rơm, xẻng đánh cây, cái mai/xẻng đào đất và cải cuốc; 
bình phun bơm kèm theo vòi tưới nước có thể tháo rời dùng trong vườn để phun thuốc diệt 
cỏ thuốc diệt loài gây hại, phân bón và thuốc trừ sâu; dụng cụ bóc/tách thức ăn không 
dùng điện 

 
 

(210) 4-2011-24241 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/320,810 13.05.2011 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Nhiệt kế; máy đo lượng nước mưa và tuyết; nam châm trang trí; vỏ trang trí 

bảng công tắc; vỏ trang trí dùng cho máy phát hiện khói; bảng cắm điện; dây nối điện; 
máy thu thanh/ra-đi-ô; máy thu thanh/ra-đi- ô vó đồng hồ; bàn là điện; máy in dùng với 
máy tính; thìa và cốc để đo lường; miếng đệm lót chuột máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2011-24242 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/320,761 13.05.2011 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn; chụp đèn; chân đế đèn; chóp đèn; chụp đèn điện dùng 
cho đèn chuỗi trạng trí; đèn điện chuỗi trang trí; bóng đèn; thiết bị chiếu sáng chạy điện; 
đèn điện dùng ban đêm; đèn nhấp nháy; lò nướng; máy lọc không khí; quạt điện; đèn và 
đèn lồng dùng nến; đèn và đèn lồng dùng dầu; máy hút ẩm; bộ phận phân phối dùng cho 
thiết bị làm sạch không khí và chất khừ mùi phòng; chăn điện; nến điện; thiết bị chiếu 
sáng dùng năng lượng mặt trời, cụ thể là, bộ phận và thiết bị chiếu sáng vận hành bằng 
năng lượng mặt trời dùng trong nhà hay ngoài trời; thiết bị chiếu sáng có móc treo vào 
tường, vòi nước để trang trí; lò sưởi bằng điện và ga dùng trong gia đình và ngoài trời; 
máy/thiết bị làm bay hơi chạy điện; máy /thiết bị cắm điện khuyếch tán hương thơm trong 
nhà. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-24244 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/320,810 13.05.2011 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; hộp bằng kim loại quý để đựng nữ trang và hộp bằng kim loại quý để 

đựng phụ kiện nữ trang; đồng hồ gắn liền với máy thu thanh ra-đi-ô; hộp trang trí dược 
làm bằng kim loại quý.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-24252 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/320,810 13.05.2011 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 26: Hoa giả giỏ/bó/bình/lẵng hoa giả; các loại trái cây giả; cây cối giả; vòng hoa 

giả và bó hoa, quả và cây co giả, cây cảnh giả; dải ruy băng trang trí.  
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(210) 4-2011-24254 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Tạp dề (trang phục); găng tay (trang phục); đồ đội đầu; giày cao cổ/ủng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-24256 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/320,810 13.05.2011 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ trang trí cho cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); giá đỡ và tấm phủ 

cho cây noel; váy và tất cao cổ dùng cho cây noel; các trò chơi ngoài trời bao gồm bóng 
vồ (crô-kê), bóng gỗ chơi trên thảm cỏ hẹp và dài (bóng bocce) và bóng gỗ trên cỏ; vọt 
bắt bướm; mũ giấy dùng cho các buổi tiệc, cờ đuôi nheo bằng giấy. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-24257 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/320,810 13.05.2011 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Vòng hoa khô; bó cây khô; bó hoa khô.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(210) 4-2011-24277 (220) 15.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 7.1.24; 26.13.25; 26.3.23; 24.15.21 (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Nhà vàng  
(VN) 
Số 27, phố Yên Bình, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ tư vấn 

trong lĩnh vực bất dộng sản; dịch vụ định giá bất động sản; mua bán bất động sản; tư vấn 
đầu tư xây dựng. 

 
Nhóm 37: Phá dỡ và tháo dỡ các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, 
đường dây điện cao thế, hạ thế và các công trình kiến trúc; lắp đặt các cấu kiện thép xây 
dựng và giao thông, giám sát thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; 
xây dựng các công trình dân đụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, nước; 
trang trí nội ngoạt thất để hoàn thiện công trình; sửa chữa khung nhôm, kính (không làm 
thay đổì tính chất của khung nhôm, kính). 

 
 

(210) 4-2011-24476 (220) 16.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.3.1 
(591) Xanh tím than, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Cường Phát Việt 
Nam   (VN) 
Số 39, ngõ 914, phố Trương Định, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, bao gồm: mua bán 

máy công nghiệp, bao gồm: máy bơm công nghiệp, máy hàn, máy cắt, máy tiện và cắt ren 
máy mài, máy dập khuôn, máy đột lỗ, máy biến thế, máy biến áp, máy phát điện; mua 
bán thiết bị, linh phụ kiện năng lượng mặt trời, bình nước nóng năng lượng mặt trời, bình 
nước nóng bằng điện, máy lọc nước RO, sen vòi (vòi hoa sen), bồn cầu, lavabo (bồn rửa 
tay, rửa mặt), bồn tắm, bồn tắm mát xa, bồn tắm xông hơi.  

 
 

(210) 4-2011-24479 (220) 17.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  
(731) Nguyễn Đức Lập  (VN) 

184 Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị: mua bán các mặt hàng thực phẩm, thực phẩm chức năng, điện 

máy,  thời trang và điên thoại, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện, bình đun nước, bếp ga, bếp điện, 
rượu bia, nước ngọt, nước suối (đồ uống) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(210) 4-2011-24545 (220) 17.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Aeon Co., Ltd.)   (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy; danh thiếp; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng không bao gồm đồ gỗ 

nội thất (furniture); ấn phẩm (sản phẩm của ngành in); tranh ảnh; xuất bản phẩm dạng in, 
vật liệu để gói làm bằng giây hoặc chất dẻo; hộp làm bằng giấy hoặc bìa cứng dùng để 
đóng gói, vật phẩm làm bằng bìa cứng; màng bằng chất dẻo dùng để bao gói, tẩm chất 
dẻo có các bóng khí để gói bọc.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ điều hành và quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công 
nghiệp, quản lý và quản trị kinh doanh; quản lý và quản trị kinh doanh của các khu bất 
động sản, khu nhà ở, khu công nghiệp và thương mại, văn phòng, trung tâm kinh doanh, 
siêu thị, trung tâm mua sắm, khu mua sắm, cửa hàng bán lẻ và bán buôn, nhà kho, nhà 
máy và nhà chung cư; biên tập số liệu thống kê và danh sách địa chỉ gửi thư; dịch vụ kiểm 
kê và quản lý danh mục hàng hóa trong kho; quản lý nhân sự; tuyển dụng nhân sự, tuyển 
chọn nhân sự (cho người khác); nghiên cứu và phân tích thị trường, dịch vụ bán buôn và 
bán lẻ văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng, giấy, ấn phẩm, vật liệu đóng gói (làm từ giấy 
hoặc chất dẻo), thực phẩm và đồ uống, trà, cà phê, ca cao, đồ uống có ga (đồ uống giải 
khát) và đồ uống nước ép trái cây không chứa cồn; cho thuê tài liệu quảng cáo, cho thuê 
máy đánh chữ (typewriters) và máy sao chụp; cho thuê máy bán hàng tự động;  dịch vụ 
mua sắm cho người khác (mua hàng hoá và dịch vụ cho người khác); dịch vụ trả lời điện 
thoại cho chủ thuê bao vắng mặt; quản lý kinh doanh của các trung tâm gọi điện thoại, 
bao gồm cả cuộc gọi khẩn cấp, nghiên cứu kinh doanh liên quan đến việc quản lý nhân 
sự; nghiên cứu liên quan đến quản trị và quản lý kinh doanh của khu nhà ở, khu thương 
mại và công nghiệp, dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ đã nói ở trên.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, giám sát xây dựng công trình; dịch vụ làm sạch bên ngoài và bên 
trong tòa nhà; khu công nghiệp và thương mại, siêu thị, khu mua sắm, các cửa hàng bán 
buôn và bán lẻ, văn phòng, nhà kho, nhà máy; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, 
thiết bị văn phòng, máy bán hàng tự động, thiết bị hút khói, mùi cho máy bán hàng tụ 
động, xây dựng, khôi phục, làm mới, bảo dưỡng và sửa chữa khu nhà ở, khu công nghiệp 
và thương mại, siêu thị, các cửa hàng bán buôn và bán lẻ, văn phòng, nhà kho, nhà máy; 
cho thuê thiết bị, dụng cụ và máy móc xây dựng; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng tấm pin 
năng lượng mặt trời; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy phát điện cho các cơ sở dân 
dụng và công nghiệp; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ đã nói ở trên.  

 
Nhóm 39: Vận tải, dịch vụ giao hàng; dịch vụ vận chuyển đảm bảo những đồ vật có giá 
trị, dịch vụ lưu kho an toàn [vận tải]; đóng gói hàng hóa; lưu kho hàng hóa, xếp hàng vào 
kho, thu gom, vận chuyển và lưu chứa rác; dịch vụ vận tải và giao thư tín hay hàng hóa 
đến tận tay người nhận.  

 
Nhóm 40: Phân loại rác và vật liệu tái chế (biến đổi).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ giải trí; học viện giáo dục; đào tạo thực hành [thao 
diễn], đào tạo nghề công nghiệp; đào tạo nhân sự; tổ chức các khóa đào tạo và giáo dục, 
tổ chức các sự kiện cho mục đích giáo dục, giải trí, văn hóa và thể thao, tổ chức các cuộc 
thi giáo dục và giải trí; khảo thí giáo dục xuất bản sách, ẩn phẩm, tài liệu giáo dục, nghiên 
cứu về việc đào tạo cán bộ; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ đã nói ở 
trên. tổ chức các cuộc thi kinh doanh, 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng, quán cà phê và quán phục 
vụ đồ ăn nhẹ thực hiện; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ phòng trọ và dịch vụ đặt 
cho cho phòng trọ, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại chỗ do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quản phục vụ đồ ăn nhẹ.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ an ninh; dịch vụ kiểm tra an ninh người lao động ra vào nơi làm 
việc, giám sát hệ thống thiết bị an ninh; dịch vụ an ninh bảo vệ cho các khu nhà ở, khu 
thương mại và công nghiệp bằng máy vi tính; dịch vụ giám sát an ninh, dịch vụ bảo vệ 
đêm; dịch vụ vệ sỹ cho cá nhân; dịch vụ an ninh bảo vệ tài sản nhà ở, thương mại và công 
nghiệp; dịch vụ tư vấn an ninh; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ đã nói 
ở trên.  

 
 

(210) 4-2011-24582 (220) 18.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.11; 24.13.1; 5.7.3 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
MEDIVIET  (VN) 
1C3 Hà Huy Giáp, khu phố 3, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản. 

 
 

(210) 4-2011-24591 (220) 18.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 21.3.21; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
kiểm định xây dựng N.A.D  (VN)
Số 4/1 ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu; lập tổng dự toán công trình xây dựng, biên tập thông tin vào 

cơ sở dữ liệu máy tính, biên tập số liệu thống kê. 
 

Nhóm 37: Quản lý thi công dự án xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng 
công trình, sửa chữa nhà, hoàn thiện bề mặt công trình, dịch vụ trang trí nội thất.  

 
Nhóm 42: Khảo sát xây dựng, thí nghiệm và kiểm nghiệm các vật liệu xây dựng. 
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(210) 4-2011-24645 (220) 18.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Đỏ, vàng, xanh biển, cam, hồng, xanh lá, 

xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Thủy Tiên  (VN) 
343 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách (da và giả da). 
 

Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ, nón; thắt lưng (dây lưng, trang phục). 
 
 

(210) 4-2011-24693 (220) 21.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) PLAZA IP HOLDINGS LLC (USA)  

(US) 
575 Madison Avenue, 22nd Floor, New 
York, New York 10022, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Lịch; thẻ; thiếp chúc mừng, giấy mời; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ), 

phong bì; sổ ghi chép; tập giấy viết dùng trong văn phòng; sổ ghi nhớ và sổ lưu niệm; sổ 
nhật ký; bưu thiếp; áp phích quảng cáo; tập giấy viết; giấy viết; bút; bút chì và cái chặn 
giấy. 

 
Nhóm 25: Ca vát; nơ đeo cổ; ca vạt bằng lụa; khăn; áo choàng; áo phông; áo dài tay bằng 
vải bông; quần bằng vải bông; áo sơ mi; áo sơ mi dùng trong môn pôlô; mũ và mũ lưỡi 
trai, đồ đội đầu.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý trung tâm mua sắm sang trọng; dịch vụ quản lý kinh doanh 
khách sạn, căn hộ và chung cư. dịch vụ điều hành và quản lý (kinh doanh) chung cư cao 
tần cao cấp và quầy bán lẻ cao cấp. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý chung cư (quản lý bất động sản); dịch vụ thuê/cho thuê căn hộ 
cao cấp; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới và quản lý bất động sản, dịch vụ 
bán, cho thuê, kê khai, quản lý chung cư cao tầng cao cấp và quầy bán lẻ cao cấp (quản lý 
bất động sản); dịch vụ bán và cho thuê căn hộ và chung cư. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi; dịch vụ sòng bạc.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quầy rượu, và câu lạc bộ ban đêm; dịch 
vụ cung cấp lương thực thực phẩm; dịch vụ cửa hàng cà phê; dịch vụ phòng trà; dịch vụ 
quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp tiện nghi (phòng , ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ thủy tinh) 
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cho hội thảo hoặc hội nghị; tiệm cà phê; căng tin; cửa hàng bán cà phê và đồ uống không 
có rượu và quà vặt; dịch vụ đăng cai tổ chức hội nghị và lập kê hoạch các sự kiện trong 
chương trình hội nghị; khách sạn cao tầng; nhà khách; dịch vụ điều hành và quản lý khách 
sạn cao tầng cao cấp, 

 
Nhóm 44: Dịch vụ SPA làm đẹp và SPA sức khỏe; thẩm mỹ viện, dịch vụ làm đẹp; dịch 
vụ tắm hơi; dịch vụ làm tóc.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ quản gia; dịch vụ người phục vụ và quản gia.  

 
 

(210) 4-2011-24694 (220) 21.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.1.1; 25.1.25; A25.1.10; A14.5.2 
(731) PLAZA IP HOLDINGS LLC (USA)  

(US) 
575 Madison Avenue, 22nd Floor, New 
York, New York 10022, United States of 
America  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Lịch; thẻ; thiếp chúc mừng, giấy mời; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ), 

phong bì; sổ ghi chép; tập giấy viết dùng trong văn phòng; sổ ghi nhớ và sổ lưu niệm; sổ 
nhật ký; bưu thiếp; áp phích quảng cáo; tập giấy viết; giấy viết; bút; bút chì và cái chặn 
giấy.  

 
Nhóm 25: Ca vát; nơ đeo cổ; ca vạt bằng lụa; khăn; áo choàng; áo phông; áo dài tay bằng 
vải bông; quần bằng vải bông; áo sơ mi; áo sơ mi dùng trong môn pôlô; mũ và mũ lưỡi 
trai, đồ đội đầu.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý trung tâm mua sắm sang trọng; dịch vụ quản lý kinh doanh 
khách sạn, căn hộ và chung cư, dịch vụ điều hành và quản lý (kinh doanh) chung cư cao 
tầng cao cấp và quầy bán lẻ cao cấp.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý chung cư (quản lý bất động sản); dịch vụ thuê/cho thuê căn hộ 
cao cấp; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới và quản lý bất động sản, dịch vụ 
bán, cho thuê, kê khai, quản lý chung cư  cao tầng cao cấp và quầy bán lẻ cao cấp (quản 
lý bất động sản), dịch vụ bán và cho thuê căn hộ và chung cư.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi; dịch vụ sòng bạc.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quầy rượu, và câu lạc bộ ban đêm; dịch 
vụ cung cấp lương thực thực phẩm; dịch vụ cửa hàng cà phê; dịch vụ phòng trà; dịch vụ 
quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp tiện nghi (phòng, ghé, bàn, khăn trải bàn, đồ thủy tinh) 
cho hội thảo hoặc hội nghị; tiệm cà phê; căng tin; cửa hàng bán cà phê và đồ uống không 
có rượu và quà vặt; dịch vụ liên quan tới việc đăng cai tổ chức hội nghị và lập kế hoạch 
các sự kiện trong chương trình hội nghị; khách sạn cao tầng; nhà khách; dịch vụ đặt chỗ ở 
tạm thời khách sạn; dịch vụ điều hành và quản lý khách sạn cao tầng cao cấp..   
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Nhóm 44: Dịch vụ SPA làm đẹp và SPA sức khỏe; thẩm mỹ viện, dịch vụ làm đẹp; dịch 
vụ tắm hơi; dịch vụ làm tóc.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ quản gia; dịch vụ người phục vụ và quản gia.  

 
 

(210) 4-2011-24717 (220) 21.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Cơ sở Phương Ngọc   (VN) 

13/27 đường số 1, khu phố 4, phường An 
Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Phụ tùng xe máy cụ thể là vòng bi, bu gi, bộ phận lọc (dùng cho động cơ), bộ 

chế hoà khí, pít tông, vòng găng séc-măng dùng cho động cơ, chụp bu-gi 
 

Nhóm 09: Phụ tùng xe hơi và xe máy cụ thể là bình sạc (bộ tích trữ điện), mạch tích hợp 
(IC) của xe, mô bin lửa.  

 
Nhóm 12: Má phanh (đùm đĩa); vòng găng séc- măng; gương chiếu hậu; còi (kèn) xe; 
xích; đĩa xích, bố ly hợp.  

 
 
(210) 

 
4-2011-24780 

 
(220) 

 
21.11.2011 

  (441) 25.04.2012 
(531) 9.9.1; A9.9.11 
(731) VANS, INC.   (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-24781 (220) 21.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 9.9.1; A9.9.11; A25.7.4 
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2011-24782 (220) 21.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 9.9.1; A9.9.11; 26.15.25; A25.7.4 
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu.  

 
 
 

(210) 4-2011-24784 (220) 21.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.13.25; A3.9.24; 18.5.10 
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu.   
 

Nhóm 35: Quảng cáo, điều hành kinh doanh, quản lý kinh doanh, tiếp thị; dịch vụ xúc 
tiến bán hàng; xúc tiến thương mại hỗn hợp (cho người khác); quảng cáo thương mại trên 
truyền hình, quảng cáo thương mại trên đài phát thanh ra-đi-ô; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy vi tính; xúc tiến bán hàng trực tuyên trên mạng máy vi tính; cung cấp thông 
tin, bao gồm cả thông tin trực tuyến, về quảng cáo, điều hành kinh doanh và quản lý kinh 
doanh; dịch vụ quản lý sự kiện (tổ chức triển lãm hoặc hội chợ thương mại nhằm mục 
đích quảng cáo hoặc thương mại); dịch vụ cửa hàng bán lẻ và bán lẻ trực tuyến các loại 
quần áo, đồ di chân, tất cả các loại túi và túi xách của phụ nữ, ví và ba lô.  

 
 
 

(210) 4-2011-24786 (220) 21.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 9.9.1; A9.9.11 
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu.   
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(210) 4-2011-24787 (220) 21.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 24.17.5 
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu.   

 
 

(210) 4-2011-24803 (220) 21.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Phạm Đình Đô  (VN) 
209 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh ĐakLak 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-24875 (220) 22.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.4.3 
(591) Cam, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Xuân Thịnh    (VN) 
24 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa, trà trân châu, chất thay thế cà phê.  
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả (không chứa cồn); xi-rô (đồ uống) và các 
chế phẩm khác để làm đồ uống; trà la hán quả (nước giải khát). 

 
 

(210) 4-2011-25170 (220) 25.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.2; A26.11.9; 26.7.25; 26.13.25 
(591) Xanh cô ban, đỏ boóc đô, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị công 
nghiệp Mai Dương   (VN) 
Số 24 tổ 18D, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu: máy hàn, máy cắt thủy lực, máy cắt CNC, máy lốc tôn, dây 

truyền phun bi, dây truyền sản xuất, dây truyền xẻ tôn, máy sấy nhiệt, thiết bị phun gia 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
620 

nhiệt, phụ tùng tiêu hao, máy tiện, phay bào, mài, khoan công nghiệp, máy siêu âm, máy 
phân tích quang phổ, may X quang, ghế nha sỹ, máy nén khí, máy xúc, máy ủi, cân cẩu 
các loại, máy đào, máy đóng cọc bê tông; Đại lý  mua,bán, ký gửi hàng hoá: máy hàn, 
máy cắt thủy lực, máy cắt CNC, máy lốc tôn, dây truyền phun bi, dây truyền sản xuất, dây 
truyền xẻ tôn, máy sấy nhiệt, thiết bị phun gia nhiệt, phụ tùng tiêu hao, máy tiện, phay 
bào, mài, khoan công nghiệp, máy siêu âm, máy phân tích quang phổ, may X quang, ghế 
nha sỹ, máy nén khí, máy xúc, máy ủi, cân cẩu các loại, máy đào, máy đóng cọc bê tông; 
Mua bán máy móc thiết bị:máy hàn, máy cắt thủy lực, máy cắt CNC, máy lốc tôn, dây 
truyền phun bi , dây truyền sản xuất, dây truyền xẻ tôn, máy sấy nhiệt, thiết bị phun gia 
nhiệt, phụ tùng tiêu hao, máy tiện, phay bào, mài, khoan công nghiệp, máy siêu âm, máy 
phân tích quang phổ, may X quang, ghế nha sỹ, máy nén khí, máy xúc, máy ủi, cân cẩu 
các loại, máy đào, máy đóng cọc bê tông; mua,bán phụ tùng thay thế: máy hàn, máy cắt 
thủy lực, máy cắt CNC, máy lốc tôn, dây truyền phun bi , dây truyền sản xuất, dây truyền 
xẻ tôn, máy sấy nhiệt, thiết bị phun gia nhiệt, phụ tùng tiêu hao, máy tiện, phay bào, mài, 
khoan công nghiệp, máy siêu âm, máy phân tích quang phổ, may X quang, ghế nha sỹ, 
máy nén khí, máy xúc, máy ủi, cân cẩu các loại, máy đào, máy đóng cọc bê tông; Mua 
bán mạng máy tính, mạng viễn thông, máy tính công nghiệp và hệ thống mạng máy tính; 
Mua bán vật tư thiết bị trong lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, y tế, khoa 
học kỹ thuật: máy hàn, máy cắt thủy lực, máy cắt CNC, máy lốc tôn, dây truyền phun bi , 
dây truyền sản xuất, dây truyền xẻ tôn, máy sấy nhiệt, thiết bị phun gia nhiệt, phụ tùng 
tiêu hao, máy tiện, phay bào, mài, khon công nghiệp, máy siêu âm, máy phân tích quang 
phổ, may X quang, ghế nha sỹ, máy nén khí, máy xúc, máy ủi, cần cẩu các loại, máy đào, 
máy đóng cọc bê tông 

 
Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn lắp đặt, sủa chữa máy tính, mạng máy tính, mạng viễn thông, 
máy tính công nghiệp và hệ thống mạng máy tính. 

 
Nhóm 39:  Vân tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng phương tiện ô tô;, lữ hành nội 
địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, tin học: máy hàn, máy cắt 
thủy lực, máy cắt CNC, máy lốc tôn, dây truyền phun bi , dây truyền sản xuất, dây truyền 
xẻ tôn, máy sấy nhiệt, thiết bị phun gia nhiệt, phụ tùng tiêu hao, máy tiện, phay bào, mài, 
khon công nghiệp, máy siêu âm, máy phân tích quang phổ, may X quang, ghế nha sỹ, 
máy nén khí, máy xúc, máy ủi, cân cẩu các loại, máy đào, máy đóng cọc bê tông; dịch vụ 
nâng cấp phần cứng, phần mÒn cho máy tính công nghiệp 

 
 

(210) 4-2011-25175 (220) 25.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 7.1.6; A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Lâm 
Phạm   (VN) 
Số nhà 230, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: dầm kim loại trong xây dựng; cấu kiện bằng 
kim loại vận chuyển được.  

 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) vật liệu xây dựng  

 
Nhóm 36: Bất động sản: đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; 
cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng: giám sát việc xây dựng công trình; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch 
vụ xây, lát, tư vấn giám sát công trình dân dụng và công  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp, tư vấn chuyển giao công 
nghệ xây dựng của nước ngoài tại Việt Nam.   

 
 
 
 

(210) 4-2011-25261 (220) 28.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 
(591) Cam nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xây dựng 
Bảo Hùng  (VN) 
265 Nguyễn Thị Thập, khu phố 2, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; giấy xây dựng; gỗ xây dựng; đá dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 35: Bán buôn kính xây dựng và kính trang trí; bán buôn nồi cơm điện, bếp điện, tủ 
lạnh, quạt máy, đèn và bộ đèn điện; bán buôn giường, tủ, bàn ghế; bán buôn xi măng, 
gạch xây dựng, ngói; đá, cát, sỏi; bản buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh  

 
 
 
 

(210) 4-2011-25287 (220) 28.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.4; 25.5.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 
(731) Trung tâm trắc địa Bản Đồ 

Biển   (VN) 
28 Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 16: Bản đồ. 
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Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp các thông tin liên quan tới bản đồ du lịch biển hằng hải; dịch 
vụ định vị và đường dẫn ven biển. 

 
Nhóm 41: Đào tạo, xuất bản bản đồ. 
Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học về đo đạc bản đồ, ứng dụng khoa 
học và phát triển công nghệ đo đạc; dịch vụ cung cấp các thông tin liên quan tới lập bản 
đồ biển. 
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85/357,067 27.06.2011 US 

  
(731) THE SAUL ZAENTZ COMPANY  

(US) 
2600 Tenth Street, Berkeley, CA 94710 
United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng dùng cho cá nhân; nước hoa; nước có hương thơm; tinh dầu; mỹ 

phẩm; nước thơm, cụ thể là, nước xức tóc, nước thơm bôi sau khi cạo râu, nước thơm xức 
cơ thể; nước thơm xịt cơ thể; dầu dùng cơ thể (mỹ phẩm); gel tắm; dầu tắm; chế phẩm 
làm cho nước tắm xủi bọt và thơm; chế phẩm tắm dạng bột; dầu gội đầu; nước xịt tóc; dầu 
mát-xa; dầu thơm bôi môi không chứa thuốc; muối tắm không chứa thuốc (không dùng 
trong y tế); nước súc miệng (không dùng trong y tế); khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm; 
kem chống nắng; gel đánh răng; kem đánh răng; que hương trầm. 

 
Nhóm 06: Bức tượng nhỏ làm bằng kim loại thường; tác phẩm điêu khắc làm bằng kim 
loại thường; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim loại thường; nút chai bằng kim loại.  

 
Nhóm 08: Cái rìu; kiếm; dao và bao kiếm. 

 
Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử đa phương tiện tương 
tác; băng trò chơi viđêô; đĩa CD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim 
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hoạt hình; đĩa DVD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình; 
miếng gắn từ để trang trí; thẻ chơi trò chơi được ghi ở dạng đĩa CD.  
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim 
loại quý; bức tượng nhỏ bằng kim loại quý.  

 
Nhóm 16: Bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật, cụ thể là bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật 
bằng đất nặn, bộ dụng cụ vẽ tranh thủ công và mỹ thuật, bộ dụng cụ giấy thủ công và mỹ 
thuật cho trẻ em; hình nhân vật bằng các tông; áp phích quảng cáo; giấy dính (đồ dùng 
văn phòng); bản in litô (bản in thạch bản), sách có nội dung về phim truyện và tiểu thuyết; 
thẻ đánh dấu sách; bưu thiếp, thẻ chơi trò chơi (ấn phẩm in); sách có in ảnh; sách có chứa 
thông tin để các nhân vật đóng vai; lịch, ảnh ba chiều; tập album để sưu tầm các thẻ chơi 
trò chơi, nhãn dính có hình, tem và tiền xu.  

 
Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm bằng da và giả da, cụ thể là hòm và túi du 
lịch, hành lý; ô; túi thể thao, túi của người đi cắm trại; túi đựng quần áo; ba lô; cặp tài 
liệu; túi đeo hông; túi xách, miếng thẻ  ghi tên và địa chỉ gắn vào hành lý; túi xách đi chợ; 
túi xách tay của phụ nữ; ví tiền; hộp đựng thẻ tín dụng bằng da hoặc giả da; túi đựng đồ 
tập thể dục; cặp học sinh; túi đưa thư.  

 
Nhóm 20: Bức tượng nhỏ làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; bức tượng nhỏ làm 
bằng chất dẻo; tác phẩm điêu khắc làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; tác phẩm 
điêu khắc làm bằng chất dẻo.  

 
Nhóm 21: Cốc; cốc vại; cốc có chân; cái ly; hộp đựng đồ ăn trưa; bức tượng nhỏ bằng đất 
nung, thủy tinh hoặc gốm.  

 
Nhóm 24: Thảm trang trí treo tường bằng vải; cờ bằng vải; khăn tắm; vải trải bàn; vải trải 
giường.  

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là mũ nón và khăn đội đầu, áo vét tông, áo tay ngắn, áo thun 
ngắn tay, áo sơ mi, quần, áo váy, váy, tất, cà vạt (quần áo) và trang phục, cụ thể là trang 
phục mặc trong lễ Halloween (đêm trước ngày lễ các Thánh) và trang phục cho các trò 
chơi có các nhân vật đóng vai; giày dép; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ sơ sinh.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là mô hình nhân vật hành động, trò chơi dùng bảng, vũ khí đồ 
chơi, trò chơi cờ, trò chơi ghép hình ba chiều, trò chơi lắp hình; bộ đồ chơi để tạo ra các 
mô hình máy bay và xe tăng giống hình mẫu; trò chơi dùng thẻ chơi trò chơi không dùng 
vời máy thu hình; búp bê. 
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(731) THE SAUL ZAENTZ COMPANY  

(US) 
2600 Tenth Street, Berkeley, CA 94710 
United States of America   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Bức tượng nhỏ làm bằng kim loại thường; tác phẩm điêu khắc làm bằng kim 

loại thường; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim loại thường; nút chai bằng kim loại.   
 

Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử đa phương tiện tương 
tác; băng trò chơi viđêô; đĩa CD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim 
hoạt hình; đĩa DVD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình; 
miếng gắn từ để trang trí; thẻ chơi trò chơi được ghi ở dạng đĩa CD.   

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim 
loại quý; bức tượng nhỏ bằng kim loại quý.   

 
Nhóm 16: Bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật, cụ thể là bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật 
bằng đất nặn, bộ dụng cụ vẽ tranh thủ công và mỹ thuật, bộ dụng cụ giấy thủ công và mỹ 
thuật cho trẻ em; hình nhân vật bằng các tông; áp phích quảng cáo; giấy dính (đồ dùng 
văn phòng); bản in litô (bản in thạch bản), sách có nội dung về phim truyện và tiểu thuyết; 
thẻ đánh dấu sách; bưu thiếp, thẻ chơi trò chơi (ấn phẩm in); sách có in ảnh; sách có chứa 
thông tin để các nhân vật đóng vai; lịch, ảnh ba chiều; tập album để sưu tầm các thẻ chơi 
trò chơi, nhãn dính có hình, tem và tiền xu.   

 
Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm bằng da và giả da, cụ thể là hòm và túi du 
lịch, hành lý; ô; túi thể thao, túi của người đi cắm trại; túi đựng quần áo; ba lô; cặp tài 
liệu; túi đeo hông; túi xách, thẻ hành lý; túi xách đi chợ; túi xách tay của phụ nữ; ví tiền; 
hộp đựng thẻ tín dụng; túi đựng đồ tập thể dục; cặp học sinh; túi đưa thư.   

 
Nhóm 20: Bức tượng nhỏ làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; bức tượng nhỏ làm 
bằng chất dẻo; tác phẩm điêu khắc làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; tác phẩm 
điêu khắc làm bằng chất dẻo.   
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Nhóm 21: Cốc; cốc vại; cốc có chân; cái ly; hộp đựng đồ ăn trưa; bức tượng nhỏ bằng đất 
nung, thủy tinh hoặc gốm.   

 
Nhóm 24: Thảm trang trí treo tường bằng vải; cờ bằng vải; khăn tắm; vải trải bàn; vải trải 
giường.   

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là mũ nón và khăn đội đầu, áo vét tông, áo tay ngắn, áo thun 
ngắn tay, áo sơ mi, quần, áo váy, váy, tất, cà vạt (quần áo) và trang phục, cụ thể là trang 
phục mặc trong lễ Halloween (đêm trước ngày lễ các Thánh) và trang phục cho các trò 
chơi có các nhân vật đóng vai; giày dép; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ sơ sinh.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là mô hình nhân vật hành động, trò chơi dùng bảng, vũ khí đồ 
chơi, trò chơi cờ, trò chơi ghép hình ba chiều, trò chơi lắp hình; bộ đồ chơi để tạo ra các 
mô hình máy bay và xe tăng giống hình mẫu; trò chơi dùng thẻ chơi trò chơ không dùng 
với máy thu hình; búp bê. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến, dịch vụ trò chơi 
được cung cấp trực tuyến từ một mạng máy tính, cụ thể là cung cấp trò chơi trực tuyến 
trên máy vi tính, cung cấp thông tin trực tuyến về các trò chơi điện tử và bản cập nhật của 
các trò chơi đó, cung cấp trực tuyến trò chơi tương tác nhiều người chơi cùng một lúc qua 
mạng Internet, cung cấp hệ thống trang web và cổng trực tuyến cho người tham gia chơi 
trò chơi trực tuyến.  
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phẩm; nước thơm, cụ thể là, nước xức tóc, nước thơm bôi sau khi cạo râu, nước thơm xức 
cơ thể; nước thơm xịt cơ thể; dầu dùng cơ thể (mỹ phẩm); gel tắm; dầu tắm; chế phẩm 
làm cho nước tắm xủi bọt và thơm; chế phẩm tắm dạng bột; dầu gội đầu; nước xịt tóc; dầu 
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mát-xa; dầu thơm bôi môi không chứa thuốc; muối tắm không chứa thuốc; nước súc 
miệng; khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm; kem chống nắng; gel đánh răng; kem đánh răng; 
que hương trầm. 

 
Nhóm 06: Bức tượng nhỏ làm bằng kim loại thường; tác phẩm điêu khắc làm bằng kim 
loại thường; dây xích đeo chìa khóa làm bâng kim loại thường; nút chai bằng kim loại.   

 
Nhóm 08: Cái rìu, kiếm; dao và bao kiếm.  

 
Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử đa phương tiện tương 
tác; băng trò chơi viđêô; đĩa CD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim 
hoạt hình; đã DVD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình; 
miếng gắn từ để trang trí; thẻ chơi trò chơi được ghi ở dạng đĩa CD.  

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim 
loại quý; bức tượng nhỏ bằng kim loại quý. 

 
Nhóm 16: Bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật, cụ thể là bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật 
bằng đất nặn, bộ dụng cụ vẽ tranh thủ công và mỹ thuật, bộ dụng cụ giấy thủ công và mỹ 
thuật cho trẻ em; hình nhân vật bằng các tông; áp phích; giấy dính [đồ dùng văn phòng]; 
bản in litô (bản in thạch bản); sách có nội dung về phim truyện và tiểu thuyết; thẻ đánh 
dấu sách; bưu thiếp, thẻ chơi trò chơi [ấn phẩm in] ; sách có in ảnh; sách có chứa thông 
tin để các nhân vật đóng vai; lịch, ảnh ba chiều; tập album để sưu tầm các thẻ chơi trò 
chơi, nhãn dính có hình, tem và tiền xu.  

 
Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm bằng da và giả da, cụ thể là hòm và túi du 
lịch, hành lý; ô; túi thể thao, túi của người di cắm trại; túi đựng quần áo; ba lô; cặp tài 
liệu; túi đeo hông; túi xách, thẻ hành lý; túi xách đi chợ; túi xách tay của phụ nữ; ví tiền; 
hộp đựng thẻ tín đụng; túi đựng đồ tập thể dục; cặp học sinh; túi đưa thư. 

 
Nhóm 20: Bức tượng nhỏ làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; bức tượng nhỏ làm 
bằng chất dẻo; tác phẩm điêu khắc làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; tác phẩm 
điêu khắc làm bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 21: Cốc; cốc vại; cốc có chân;.cái ly; hộp đựng đồ ăn trưa; bức tượng nhỏ bằng đất 
nung, thủy tinh hoặc gốm. 

 
Nhóm 24: Thảm trang trí treo tường bằng vải; cờ bằng vải; khăn tắm; vải trải bàn; vải trải 
giương. 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là mũ nón và khăn đội đâu, áo vét tông, áo tay ngắn, áo thun 
ngắn tay, áo sơ mi, quần, áo váy, váy, tất, cà vạt (quần áo) và trang phục, cụ thể là trang 
phục mặc trong lễ Halloween (đêm trước ngày lễ các Thánh) và trang.phục cho các trò 
chơi có các nhân vật đóng vai; giày dép; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ sơ sinh.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là mô hình nhân vật hành động, trò chơi dùng bảng, vũ khí đồ 
chơi, trò chơi cờ, trò chơi ghép hình ba chiều, trò chơi lắp hình; bộ đồ chơi để tạo ra các 
mô hình máy bay và xe tăng giống hình mẫu; trò chơi dùng thẻ chơi trò chơi; búp bê.  
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Nhóm 39: Dịch vụ du lịch và cung cấp thông tin về du lịch; cung cấp một trang web để 
sắp xếp đi du lịch và các chuyến đu lịch; tổ chức và sắp xếp các chuyến du ngoạn và tham 
quan du lịch; cung cấp sự kết nối đến các trang web của người khác có liên quan tới đu 
lịch; cung cấp thông tin, tin tức và bình luận trong lĩnh vực du lịch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến, dịch vụ trò chơi 
được cung cấp trực tuyến từ một mạng máy tính, cụ thể là cung cấp trò chơi trực tuyến 
trên máy vi tính, cung cấp thông tin trực tuyến về các trò chơi điện tử và bản cập nhật của 
các trò chơi đó, cung cấp trực tuyến trò chơi tương tác nhiều người chơi cùng một lúc qua 
mạng internet, cung cấp hệ thống trang web và cổng trực tuyến cho người tham gia chơi 
trò chơi trực tuyến. 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử đa phương tiện tương 

tác; băng trò chơi viđêô; đĩa CD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim 
hoạt hình; đĩa DVD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình; 
miếng gắn từ để trang trí; thẻ chơi trò chơi được ghi ở dạng đĩa CD.   

 
Nhóm 16: Bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật, cụ thể là bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật 
bằng đất nặn, bộ dụng cụ vẽ tranh thủ công và mỹ thuật, bộ dụng cụ giấy thủ công và mỹ 
thuật cho trẻ em; hình nhân vật bằng các tông; áp phích quảng cáo; giấy dính (đồ dùng 
văn phòng); bản in litô (bản in thạch bản), sách có nội dung về phim truyện và tiểu thuyết; 
thẻ đánh dấu sách; bưu thiếp, thẻ chơi trò chơi (ấn phẩm in); sách có in ảnh; sách có chứa 
thông tin để các nhân vật đóng vai; lịch, ảnh ba chiều; tập album để sưu tầm các thẻ chơi 
trò chơi, nhãn dính có hình, tem và tiền xu.    

 
Nhóm 24: Thảm trang trí treo tường bằng vải; cờ bằng vải; khăn tắm; vải trải bàn; vải trải 
giường.   

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là mũ nón và khăn đội đầu, áo vét tông, áo tay ngắn, áo thun 
ngắn tay, áo sơ mi, quần, áo váy, váy, tất, cà vạt (quần áo) và trang phục, cụ thể là trang 
phục mặc trong lễ Halloween (đêm trước ngày lễ các Thánh) và trang phục cho các trò 
chơi có các nhân vật đóng vai; giày dép; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ sơ sinh.   
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Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là mô hình nhân vật hành động, trò chơi dùng bảng, vũ khí đồ 
chơi, trò chơi cờ, trò chơi ghép hình ba chiều, trò chơi lắp hình; bộ đồ chơi để tạo ra các 
mô hình máy bay và xe tăng giống hình mẫu; trò chơi dùng thẻ chơi trò chơi không dùng 
với máy thu hình; búp bê.   
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử đa phương tiện tương 

tác; băng trò chơi viđêô; đĩa CD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim 
hoạt hình; đĩa DVD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình; 
miếng gắn từ để trang trí; thẻ chơi trò chơi được ghi ở dạng đĩa CD.   

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim 
loại quý; bức tượng nhỏ bằng kim loại quý.   

 
Nhóm 16: Bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật, cụ thể là bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật 
bằng đất nặn, bộ dụng cụ vẽ tranh thủ công và mỹ thuật, bộ dụng cụ giấy thủ công và mỹ 
thuật cho trẻ em; hình nhân vật bằng các tông; áp phích quảng cáo; giấy dính (đồ dùng 
văn phòng); bản in litô (bản in thạch bản), sách có nội dung về phim truyện và tiểu thuyết; 
thẻ đánh dấu sách; bưu thiếp, thẻ chơi trò chơi (ấn phẩm in); sách có in ảnh; sách có chứa 
thông tin để các nhân vật đóng vai; lịch, ảnh ba chiều; tập album để sưu tầm các thẻ chơi 
trò chơi, nhãn dính có hình, tem và tiền xu.   

 
Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm bằng da và giả da, cụ thể là hòm và túi du 
lịch, hành lý; ô; túi thể thao, túi của người đi cắm trại; túi đựng quần áo; ba lô; cặp tài 
liệu; túi đeo hông; túi xách, miếng thẻ ghi tên và địa chỉ gắn vào hành lý; túi xách đi chợ; 
túi xách tay của phụ nữ; ví tiền; hộp đựng thẻ tín dụng bằng da hoặc giả da ; túi đựng đồ 
tập thể dục; cặp học sinh; túi đưa thư.   
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Nhóm 20: Bức tượng nhỏ làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; bức tượng nhỏ làm 
bằng chất dẻo; tác phẩm điêu khắc làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; tác phẩm 
điêu khắc làm bằng chất dẻo.    

 
Nhóm 21: Cốc; cốc vại; cốc có chân; cái ly; hộp đựng đồ ăn trưa; bức tượng nhỏ bằng đất 
nung, thủy tinh hoặc gốm.   

 
Nhóm 24: Thảm trang trí treo tường bằng vải; cờ bằng vải; khăn tắm; vải trải bàn; vải trải 
giường.   

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là mũ nón và khăn đội đầu, áo vét tông, áo tay ngắn, áo thun 
ngắn tay, áo sơ mi, quần, áo váy, váy, tất, cà vạt (quần áo) và trang phục, cụ thể là trang 
phục mặc trong lễ Halloween (đêm trước ngày lễ các Thánh) và trang phục cho các trò 
chơi có các nhân vật đóng vai; giày dép; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ sơ sinh.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là mô hình nhân vật hành động, trò chơi dùng bảng, vũ khí đồ 
chơi, trò chơi cờ, trò chơi ghép hình ba chiều, trò chơi lắp hình; bộ đồ chơi để tạo ra các 
mô hình máy bay và xe tăng giống hình mẫu; trò chơi dùng thẻ chơi trò chơi không dùng 
với máy thu hình; búp bê.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến, dịch vụ trò chơi 
được cung cấp trực tuyến từ một mạng máy tính, cụ thể là cung cấp trò chơi trực tuyến 
trên máy vi tính, cung cấp thông tin trực tuyến về các trò chơi điện tử và bản cập nhật của 
các trò chơi đó, cung cấp trực tuyến trò chơi tương tác nhiều người chơi cùng một lúc qua 
mạng Internet, cung cấp hệ thống trang web và cổng trực tuyến cho người tham gia chơi 
trò chơi trực tuyến.  
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(511)   Nhóm 06: Bức tượng nhỏ làm bằng kim loại thường; tác phẩm điêu khắc làm bằng kim 
loại thường; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim loại thường; nút chai bằng kim loại.  

 
Nhóm 08: Cái rìu; kiếm; dao và bao kiếm.  

 
Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử đa phương tiện tương 
tác; băng trò chơi viđêô; đĩa CD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim 
hoạt hình; đĩa DVD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình; 
miếng gắn từ để trang trí; thẻ chơi trò chơi được ghi ở dạng đĩa CD.  

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim 
loại quý; bức tượng nhỏ bằng kim loại quý.   

 
Nhóm 16: Bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật, cụ thể là bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật 
bằng đất nặn, bộ dụng cụ vẽ tranh thủ công và mỹ thuật, bộ dụng cụ giấy thủ công và mỹ 
thuật cho trẻ em; hình nhân vật bằng các tông; áp phích quảng cáo; giấy dính [đồ dùng 
văn phòng]; bản in litô (bản in thạch bản); sách có nội dung về phim truyện và tiểu thuyết; 
thẻ đánh dấu sách; bưu thiếp, thẻ chơi trò chơi [ấn phẩm in]; sách có in ảnh; sách có chứa 
thông tin để các nhân vật đóng vai; lịch, ảnh ba chiều; tập album để sưu tầm các thẻ chơi 
trò chơi, nhãn dính có hình, tem và tiền xu.   

 
Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm bằng da và giả da, cụ thể là hòm và túi du 
lịch, hành lý; ô; túi thể thao, túi của người đi cắm trại; túi đựng quần áo; ba lô; cặp tài 
liệu; túi đeo hông; túi xách, miếng thẻ ghi tên và địa chỉ gắn vào hành lý; túi xách đi chợ; 
túi xách tay của phụ nữ; ví tiền; hộp đựng thẻ tín dụng bằng da hoặc giả da; túi đựng đồ 
tập thể dục; cặp học sinh; túi đưa thư.  

 
Nhóm 20: Bức tượng nhỏ làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; bức tượng nhỏ làm 
bằng chất dẻo; tác phẩm điêu khắc làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô li-me; tác phẩm 
điêu khắc làm bằng chất dẻo.   

 
Nhóm 21: Cốc; cốc vại; cốc có chân; cái ly; hộp đựng đồ ăn trưa; bức tượng nhỏ bằng đất 
nung, thủy tinh hoặc gốm.   

 
Nhóm 24: Thảm trang trí treo tường bằng vải; cờ bằng vải; khăn tắm; vải trải bàn; vải trải 
giường.   

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là mũ nón và khăn đội đầu, áo vét tông, áo tay ngắn, áo thun 
ngắn tay, áo sơ mi, quần, áo váy, váy, tất, cà vạt (quần áo) và trang phục, cụ thể là trang 
phục mặc trong lễ Halloween (đêm trước ngày lễ các Thánh) và trang phục cho các trò 
chơi có các nhân vật đóng vai; giày dép; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ sơ sinh.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là mô hình nhân vật hành động, trò chơi dùng bảng, vũ khí đồ 
chơi, trò chơi cờ, trò chơi ghép hình ba chiều, trò chơi lắp hình; bộ đồ chơi để tạo ra các 
mô hình máy bay và xe tăng giống hình mẫu; trò chơi dùng thẻ chơi trò chơi không dùng 
với máy thu hình; búp bê.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến, dịch vụ trò chơi 
được cung cấp trực tuyến từ một mạng máy tính, cụ thể là cung cấp trò chơi trực tuyến 
trên máy vi tính, cung cấp trực tuyến trò chơi tương tác nhiều người chơi cùng một lúc 
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qua mạng Internet, cung cấp hệ thống trang web và cổng trực tuyến cho người tham gia 
chơi trò chơi trực tuyến.   
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(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử đa phương tiện tương 

tác; băng trò chơi viđêô; đĩa CD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim 
hoạt hình; đĩa DVD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình; 
miếng gắn từ để trang trí; thẻ chơi trò chơi được ghi ở dạng đĩa CD.    

 
Nhóm 16: Bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật, cụ thể là bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật 
bằng đất nặn, bộ dụng cụ vẽ tranh thủ công và mỹ thuật, bộ dụng cụ giấy thủ công và mỹ 
thuật cho trẻ em; hình nhân vật bằng các tông; áp phích quảng cáo; giấy dính [đồ dùng 
văn phòng]; bản in litô (bản in thạch bản); sách có nội dung về phim truyện và tiểu thuyết; 
thẻ đánh dấu sách; bưu thiếp, thẻ chơi trò chơi [ấn phẩm in]; sách có in ảnh; sách có chứa 
thông tin để các nhân vật đóng vai; lịch, ảnh ba chiều; tập album để sưu tầm các thẻ chơi 
trò chơi, nhãn dính có hình, tem và tiền xu.    

 
Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm bằng da và giả da, cụ thể là hòm và túi du 
lịch, hành lý; ô; túi thể thao, túi của người đi cắm trại; túi đựng quần áo; ba lô; cặp tài 
liệu; túi đeo hông; túi xách,miếng thẻ ghi tên và địa chỉ gắn vào hành lý ; túi xách đi chợ; 
túi xách tay của phụ nữ; ví tiền; hộp đựng thẻ tín dụng bằng da hoặc giả da; túi đựng đồ 
tập thể dục; cặp học sinh; túi đưa thư.    

 
Nhóm 24: Thảm trang trí treo tường bằng vải; cờ bằng vải; khăn tắm; vải trải bàn; vải trải 
giường.   

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là mũ nón và khăn đội đầu, áo vét tông, áo tay ngắn, áo thun 
ngắn tay, áo sơ mi, quần, áo váy, váy, tất, câ vạt (quần áo) và trang phục, cụ thể là trang 
phục mặc trong lễ Halloween (đêm trước ngày lễ các Thánh) và trang phục cho các trò 
chơi có các nhân vật đóng vai; giày dép; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ sơ sinh.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là mô hình nhân vật hành động, trò chơi dùng bảng, vũ khí đồ 
chơi, trò chơi cờ, trò chơi ghép hình ba chiều, trò chơi lắp hình; bộ đồ chơi để tạo ra các 
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mô hình máy bay và xe tăng giống hình mẫu; trò chơi dùng thẻ chơi trò chơi không dùng 
với máy thu hình; búp bê.   
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(511)   Nhóm 06: Bức tượng nhỏ làm bằng kim loại thường; tác phẩm điêu khắc làm bằng kim 

loại thường; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim loại thường; nút chai bằng kim loại.  
 

Nhóm 08: Cái rìu; kiếm; dao và bao kiếm.  
 

Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử đa phương tiện tương 
tác; băng trò chơi viđêô; đĩa CD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim 
hoạt hình; đĩa DVD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình; 
miếng gắn từ để trang trí; thẻ chơi trò chơi được ghi ở dạng đĩa CD.    

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim 
loại quý; bức tượng nhỏ bằng kim loại quý.   

 
Nhóm 16: Bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật, cụ thể là bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật 
bằng đất nặn, bộ dụng cụ vẽ tranh thủ công và mỹ thuật, bộ dụng cụ giấy thủ công và mỹ 
thuật cho trẻ em; hình nhân vật bằng các tông; áp phích quảng cáo; giấy dính [đồ dùng 
văn phòng]; bản in litô (bản in thạch bản); sách có nội dung về phim truyện và tiểu thuyết; 
thẻ đánh dấu sách; bưu thiếp, thẻ chơi trò chơi [ấn phẩm in]; sách có in ảnh; sách có chứa 
thông tin để các nhân vật đóng vai; lịch, ảnh ba chiều; tập album để sưu tầm các thẻ chơi 
trò chơi, nhãn dính có hình, tem và tiền xu.   

 
Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm bằng da và giả da, cụ thể là hòm và túi du 
lịch, hành lý; ô; túi thể thao, túi của người đi cắm trại; túi đựng quần áo; ba lô; cặp tài 
liệu; túi đeo hông; túi xách,miếng thẻ ghi tên và địa chỉ gắn vào hành lý; túi xách đi chợ; 
túi xách tay của phụ nữ; ví tiền; hộp đựng thẻ tín dụng bằng da hoặc giả da; túi đựng đồ 
tập thể dục; cặp học sinh; túi đưa thư.    
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Nhóm 21: Cốc; cốc vại; cốc có chân; cái ly; hộp đựng đồ ăn trưa; bức tượng nhỏ bằng đất 
nung, thủy tinh hoặc gốm.   

 
Nhóm 24: Thảm trang trí treo tường bằng vải; cờ bằng vải; khăn tắm; vải trải bàn; vải trải 
giường.   

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là mũ nón và khăn đội đầu, áo vét tông, áo tay ngắn, áo thun 
ngắn tay, áo sơ mi, quần, áo váy, váy, tất, cà vạt (quần áo) và trang phục, cụ thể là trang 
phục mặc trong lễ Halloween (đêm trước ngày lễ các Thánh) và trang phục cho các trò 
chơi có các nhân vật đóng vai; giày dép; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ sơ sinh.    

 
Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là mô hình nhân vật hành động, trò chơi dùng bảng, vũ khi đồ 
chơi, trò chơi cờ, trò chơi ghép hình ba chiều, trò chơi lắp hình; bộ đồ chơi để tạo ra các 
mô hình máy bay và xe tăng giống hình mẫu; trò chơi dùng thẻ chơi trò chơi không dùng 
với máy thu hình; búp bê.  
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng dùng cho cá nhân; nước hoa; nước có hương thơm; tinh dầu; mỹ 

phẩm; nước thơm, cụ thể là, nước xức tóc, nước thơm bôi sau khi cạo râu, nước thơm xức 
cơ thể; nước thơm xịt cơ thể; dầu dùng cơ thể (mỹ phẩm); gel tắm; dầu tắm; chế phẩm 
làm cho nước tắm xủi bọt và thơm; chế phẩm tắm dạng bột; dầu gội đầu; nước xịt tóc; dầu 
mát-xa; dầu thơm bôi môi không chứa thuốc; muối tắm không chứa thuốc; nước súc 
miệng (không chứa thuốc); khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm; kem chống nắng; gel đánh 
răng; kem đánh răng; que hương trầm.   

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
634 

Nhóm 06: Bức tượng nhỏ làm bằng kim loại thường; tác phẩm điêu khắc làm bằng kim 
loại thường; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim loại thường; nút chai bằng kim loại.   

 
Nhóm 08: Cái rìu; kiếm; dao và bao kiếm.   

 
Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử đa phương tiện tương 
tác; băng trò chơi viđêô; đĩa CD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim 
hoạt hình; đĩa DVD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình; 
miếng gắn từ để trang trí; thẻ chơi trò chơi được ghi ở dạng đĩa CD.    

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim 
loại quý; bức tượng nhỏ bằng kim loại quý.   

 
Nhóm 16: Bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật, cụ thể là bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật 
bằng đất nặn, bộ dụng cụ vẽ tranh thủ công và mỹ thuật, bộ dụng cụ giấy thủ công và mỹ 
thuật cho trẻ em; hình nhân vật bằng các tông; áp phích; giấy dính [đồ dùng văn phòng]; 
bản in litô (bản in thạch bản); sách có nội dung về phim truyện và tiểu thuyết; thẻ đánh 
dấu sách; bưu thiếp, thẻ chơi trò chơi [ấn phẩm in]; sách có in ảnh; sách có chứa thông tin 
để các nhân vật đóng vai; lịch, ảnh ba chiều; tập album để sưu tầm các thẻ chơi trò chơi, 
nhãn dính có hình, tem và tiền xu.   

 
Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm bằng da và giả da, cụ thể là hòm và túi du 
lịch, hành lý; ô; túi thể thao, túi của người đi cắm trại; túi đựng quần áo; ba lô; cặp tài 
liệu; túi đeo hông; túi xách, thẻ hành lý; túi xách đi chợ; túi xách tay của phụ nữ; ví tiền; 
hộp đựng thẻ tín dụng; túi đựng đồ tập thể dục; cặp học sinh; túi đưa thư.    

 
Nhóm 20: Bức tượng nhỏ làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; bức tượng nhỏ làm 
bằng chất dẻo; tác phẩm điêu khắc làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; tác phẩm 
điêu khắc làm bằng chất dẻo.   

 
Nhóm 21: Cốc; cốc vại; cốc có chân; cái ly; hộp đựng đồ ăn trưa; bức tượng nhỏ bằng đất 
nung, thủy tinh hoặc gốm.   

 
Nhóm 24: Thảm trang trí treo tường bằng vải; cờ bằng vải; khăn tắm; vải trải bàn; vải trải 
giường.  

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là mũ nón và khăn đội đầu, áo vét tông, áo tay ngắn, áo thun 
ngắn tay, áo sơ mi, quần, áo váy, váy, tất, cà vạt (quần áo) và trang phục, cụ thể là trang 
phục mặc trong lễ Halloween (đêm trước ngày lễ các Thánh) và trang phục cho các trò 
chơi có các nhân vật đóng vai; giày dép; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ sơ sinh.    

 
Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là mô hình nhân vật hành động, trò chơi dùng bảng, vũ khí đồ 
chơi, trò chơi cờ, trò chơi ghép hình ba chiều, trò chơi lắp hình; bộ đồ chơi để tạo ra các 
mô hình máy bay và xe tăng giống hình mẫu, trò chơi dùng thẻ chơi trò chơi; búp bê.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch và cung cấp thông tin về du lịch; cung cấp địa chỉ trang web để 
bố trí các chuyến đi và các chuyến du lịch; tổ chức và sắp xếp các chuyến du ngoạn và 
tham quan du lịch; cung cấp thông tin về các trang web của ngươi khác có liên quan tới 
du lịch; cung cấp thông tin, tin tức và bình luận trong lĩnh vực du lịch. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến, dịch vụ trò chơi 
được cung cấp trực tuyến từ một mạng máy tính, cụ thể là cung cấp trò chơi trực tuyến 
trên máy vi tính, cung cấp thông tin trực tuyến về các trò chơi điện tử và bản cập nhật của 
các trò chơi đó, cung cấp trực tuyến trò chơi tương tác nhiều người chơi cùng một lúc qua 
mạng Internet, cung cấp địa chỉ trang web và cổng trực tuyến để chơi trò chơi cho người 
tham gia chơi trò chơi trực tuyến.   

 
 

(210) 4-2011-25305 (220) 28.11.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/351,462 21.06.2011 US 

85/351,477 21.06.2011 US 
85/351,486 21.06.2011 US 
85/351,494 21.06.2011 US 
85/351,500 21.06.2011 US 
85/351,541 21.06.2011 US 
85/351,546 21.06.2011 US 
85/351,557 21.06.2011 US 
85/351,572 21.06.2011 US 
85/351,575 21.06.2011 US 

  
(731) THE SAUL ZAENTZ COMPANY  

(US) 
2600 Tenth Street, Berkeley, CA 94710 
United States of America  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Bức tượng nhỏ làm bằng kim loại thường; tác phẩm điêu khắc làm bằng kim 

loại thường; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim loại thường; nút chai bằng kim loại.   
 

Nhóm 08: Cái rìu; kiếm; dao và bao kiếm.  
 

Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử đa phương tiện tương 
tác; băng trò chơi viđêô; đĩa CD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim 
hoạt hình; đĩa DVD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình; 
miếng gắn từ để trang trí; thẻ chơi trò chơi được ghi ở dạng đĩa CD.  

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim 
loại quý; bức tượng nhỏ bằng kim loại quý.    

 
Nhóm 16: Bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật, cụ thể là bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật 
bằng đất nặn, bộ dụng cụ vẽ tranh thủ công và mỹ thuật, bộ dụng cụ giấy thủ công và mỹ 
thuật cho trẻ em; hình nhân vật bằng các tông; áp phích; giấy dính [đồ dùng văn phòng]; 
bản in litô (bản in thạch bản), sách có nội dung về phim truyện và tiểu thuyết; thẻ đánh 
dấu sách; bưu thiếp, thẻ chơi trò chơi [ấn phẩm in]; sách có in ảnh; sách có chứa thông tin 
để các nhân vật đóng vai; lịch, ảnh ba chiều; tập album để sưu tầm các thẻ chơi trò chơi, 
nhãn dính có hình, tem và tiền xu.   
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Nhóm 20: Bức tượng nhỏ làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; bức tượng nhỏ làm 
bằng chất dẻo; tác phẩm điêu khắc làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô li-me; tác phẩm 
điêu khắc làm bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 21: Cốc cốc vại; cốc có chân; cái ly; hộp đựng đồ ăn trưa; bức tượng nhỏ bằng đất 
nung, thủy tinh hoặc gốm.  

 
Nhóm 24: Thảm trang trí treo tường bằng vải; cờ bằng vải; khăn tắm; vải trải bàn; vải trải 
giường.  

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là mũ nón và khăn đội đầu, áo vét tông, áo tay ngắn, áo thun 
ngắn tay, áo sơ mi, quần, áo váy, váy, tất, cà vạt (quần áo) và trang phục, cụ thể là trang 
phục mặc trong lễ Halloween (đêm trước ngày lễ các Thánh) và trang phục cho các trò 
chơi có các nhân vật đóng vai; giày dép; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ sơ sinh.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là mô hình nhân vật hành động, trò chơi dùng bảng, vũ khí đồ 
chơi, trò chơi cờ, trò chơi ghép hình ba chiều, trò chơi lắp hình; bộ đồ chơi để tạo ra các 
mô hình máy bay và xe tăng giống hình mẫu; trò chơi dùng thẻ chơi trò chơi; búp bê. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25306 (220) 28.11.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/353,161 22.06.2011 US 

85/353,184 22.06.2011 US 
85/353,211 22.06.2011 US 
85/353,225 22.06.2011 US 
85/353,234 22.06.2011 US 
85/353,251 22.06.2011 US 
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(731) THE SAUL ZAENTZ COMPANY  

(US) 
2600 Tenth Street, Berkeley, CA 94710 
United States of America   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Bức tượng nhỏ làm bằng kim loại thường; tác phẩm điêu khắc làm bằng kim 

loại thường; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim loại thường; nút chai bằng kim loại.   
 

Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử đa phương tiện tương 
tác; băng trò chơi viđêô; đĩa CD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim 
hoạt hình; đĩa DVD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình; 
miếng gắn từ để trang trí; thẻ chơi trò chơi được ghi ở dạng đĩa CD.  
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Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim 
loại quý; bức tượng nhỏ bằng kim loại quý.    
Nhóm 16: Bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật, cụ thể là bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật 
bằng đất nặn, bộ dụng cụ vẽ tranh thủ công và mỹ thuật, bộ dụng cụ giấy thủ công và mỹ 
thuật cho trẻ em; hình nhân vật bằng các tông; áp phích; giấy dính [đồ dùng văn phòng]; 
bản in litô (bản in thạch bản), sách có nội dung về phim truyện và tiểu thuyết; thẻ đánh 
dấu sách; bưu thiếp, thẻ chơi trò chơi [ấn phẩm in]; sách có in ảnh; sách có chứa thông tin 
để các nhân vật đóng vai; lịch, ảnh ba chiều; tập album để sưu tầm các thẻ chơi trò chơi, 
nhãn dính có hình, tem và tiền xu.   

 
Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm bằng da và giả da, cụ thể là hòm và túi du 
lịch, hành lý; ô; túi thể thao, túi của người đi cắm trại; túi đựng quần áo; ba lô; cặp tài 
liệu; túi đeo hông; túi xách, thẻ hành lý; túi xách đi chợ; túi xách tay của phụ nữ; ví tiền; 
hộp đựng thẻ tín dụng; túi đựng đồ tập thể dục; cặp học sinh; túi đưa thư.   

 
Nhóm 20: Bức tượng nhỏ làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; bức tượng nhỏ làm 
bằng chất dẻo; tác phẩm điêu khắc làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô li-me; tác phẩm 
điêu khắc làm bằng chất dẻo.  

 
Nhóm 21: Cốc cốc vại; cốc có chân; cái ly; hộp đựng đồ ăn trưa; bức tượng nhỏ bằng đất 
nung, thủy tinh hoặc gốm.    

 
Nhóm 24: Thảm trang trí treo tường bằng vải; cờ bằng vải; khăn tắm; vải trải bàn; vải trải 
giường. 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là mũ nón và khăn đội đầu, áo vét tông, áo tay ngắn, áo thun 
ngắn tay, áo sơ mi, quần, áo váy, váy, tất, cà vạt (quần áo) và trang phục, cụ thể là trang 
phục mặc trong lễ Halloween (đêm trước ngày lễ các Thánh) và trang phục cho các trò 
chơi có các nhân vật đóng vai; giày dép; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ sơ sinh.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là mô hình nhân vật hành động, trò chơi dùng bảng, vũ khí đồ 
chơi, trò chơi cờ, trò chơi ghép hình ba chiều, trò chơi lắp hình; bộ đồ chơi để tạo ra các 
mô hình máy bay và xe tăng giống hình mẫu; trò chơi dùng thẻ chơi trò chơi; búp bê. 
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(731) THE SAUL ZAENTZ COMPANY  

(US) 
2600 Tenth Street, Berkeley, CA 94710 
United States of America    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Bức tượng nhỏ làm bằng kim loại thường; tác phẩm điêu khắc làm bằng kim 

loại thường; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim loại thường; nút chai bằng kim loại.    
 

Nhóm 08: Cáì rìu; kiếm; dao và bao kiếm.  
 

Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử đa phương tiện tương 
tác; băng trò chơi viđêô; đĩa CD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim 
hoạt hình; đĩa DVD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình; 
miếng gắn từ để trang trí; thẻ chơi trò chơi được ghi ở dạng đĩa CD.   

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim 
loại quý; bức tượng nhỏ bằng kim loại quý.     

 
Nhóm 16: Bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật, cụ thể là bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật 
bằng đất nặn, bộ dụng cụ vẽ tranh thủ công và mỹ thuật, bộ dụng cụ giấy thủ công và mỹ 
thuật cho trẻ em; hình nhân vật bằng các tông; áp phích; giấy dính [đồ dùng văn phòng]; 
bản in litô (bản in thạch bản), sách có nội dung về phim truyện và tiểu thuyết; thẻ đánh 
dấu sách; bưu thiếp, thẻ chơi trò chơi [ấn phẩm in]; sách có in ảnh; sách có chứa thông tin 
để các nhân vật đóng vai; lịch, ảnh ba chiều; tập album để sưu tầm các thẻ chơi trò chơi, 
nhãn dính có hình, tem và tiền xu.    

 
Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm bằng da và giả da, cụ thể là hòm và túi du 
lịch, hành lý; ô; túi thể thao, túi của người đi cắm trại; túi đựng quần áo; ba lô; cặp tài 
liệu; túi đeo hông; túi xách, thẻ hành lý; túi xách đi chợ; túi xách tay của phụ nữ; ví tiền; 
hộp đựng thẻ tín dụng; túi đựng đồ tập thể dục; cặp học sinh; túi đưa thư.    

 
Nhóm 20: Bức tượng nhỏ làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; bức tượng nhỏ làm 
bằng chất dẻo; tác phẩm điêu khắc làm bâng pô-li-me hoặc đất sét pha pô li-me; tác phẩm 
điêu khắc làm bằng chất dẻo.   

 
Nhóm 21: Cốc cốc vại; cốc có chân; cái ly; hộp đựng đồ ăn trưa; bức tượng nhỏ bằng đất 
nung, thủy tinh hoặc gốm.     

 
Nhóm 24: Thảm trang trí treo tường bằng vải; cờ bằng vải; khăn tắm; vải trải bàn; vải trải 
giường.  

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là mũ nón và khăn đội đầu, áo vét tông, áo tay ngắn, áo thun 
ngắn tay, áo sơ mi, quần, áo váy, váy, tất, cà vạt (quần áo) và trang phục, cụ thể là trang 
phục mặc trong lễ Halloween (đêm trước ngày lễ các Thánh) và trang phục cho các trò 
chơi có các nhân vật đóng vai; giày dép; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ sơ sinh.    
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Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là mô hình nhân vật hành động, trò chơi dùng bảng, vũ khí đồ 
chơi, trò chơi cờ, trò chơi ghép hình ba chiều, trò chơi lắp hình; bộ đồ chơi để tạo ra các 
mô hình máy bay và xe tăng giống hình mẫu; trò chơi dùng thẻ chơi trò chơi; búp bê. 

 
 

(210) 4-2011-25331 (220) 28.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và thương mại Phú Sỹ Việt 
Nam  (VN) 
Số 22 ngõ 279 đường Giảng Võ, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy, bộ đảo điện, pin mặt trời, thiết bị điện dùng để chuyển mạch,  
 

Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời; bộ tiết kiệm nhiên liệu không dùng cho động cơ 
điện và động cơ. 

 
Nhóm 40: Sản xuất năng lượng. 

 
 

(210) 4-2011-25360 (220) 28.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; 5.3.16; A5.5.20 
(591) Trắng, đỏ, nâu, xanh lá cây nhạt 
(731) Công ty TNHH sản phẩm trẻ 

em Chí Việt  (VN) 
525/15 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay thức ăn, chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy xay/chế biến 

thức ăn dặm cho trẻ em, dùng điện; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm.  
 

Nhóm 09: Máy giám sát trẻ em (công cụ giám sát); máy báo trẻ em khóc (thiết bị giám 
sát trẻ em); thiết bị giám sát; cân cơ học; cân điện tử.  

 
Nhóm 10: Bình sữa (cho trẻ em bú); đầu vú giả dùng cho bình sữa (cho trẻ em bú); núm 
vú giả dùng cho trẻ em; nhiệt kế dùng cho mục đích y tế; bơm dùng để hút sữa mẹ. 

 
Nhóm 11: Thiết bị tiệt trùng nước; máy khử trùng; lò để đun nóng bình sữa cho trẻ em 
(dùng điện); dụng cụ hâm nóng bình sữa (bình đựng thức ăn), dùng điện; máy tạo hơi ẫm; 
máy lọc không khí.  
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Nhóm 20: Ghế ngồi; giường trẻ con; cái nôi: ghế cao cho trẻ em.  
 

Nhóm 25: Mũ nón; giày dép, quần áo; quần áo cho trẻ em. 
 

Nhóm 28: Búp bê; đồ chơi cho trẻ em như búp bê; xúc xắc, quả bóng, mặt nạ, con quay, 
đĩa bay.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25361 (220) 28.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; 5.3.16; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH sản phẩm trẻ 

em Chí Việt   (VN) 
525/15 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
 
(511)   Nhóm 07: Máy xay thức ăn, chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy xay/chế biến 

thức ăn dặm cho trẻ em, dùng điện; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm.   
 

Nhóm 09: Máy giám sát trẻ em (công cụ giám sát); máy báo trẻ em khóc (thiết bị giám 
sát trẻ em); thiết bị giám sát; cân cơ học; cân điện tử.   

 
Nhóm 10: Bình sữa (cho trẻ em bú); đầu vú giả dùng cho bình sữa (cho trẻ em bú); núm 
vú giả dùng cho trẻ em; nhiệt kế dùng cho mục đích y tế; bơm dùng để hút sữa mẹ.  

 
Nhóm 11: Thiết bị tiệt trùng nước; máy khử trùng; lò để đun nóng bình sữa cho trẻ em 
(dùng điện); dụng cụ hâm nóng bình sữa (bình đựng thức ăn), dùng điện; máy tạo hơi ẩm; 
máy lọc không khí.   

 
Nhóm 20: Ghế ngồi; giường trẻ con; cái nôi: ghế cao cho trẻ em.   

 
Nhóm 25: Mũ nón; giày dép, quần áo; quần áo cho trẻ em.   

 
Nhóm 28: Búp bê; đồ chơi cho trẻ em như búp bê; xúc xắc, quả bóng, mặt nạ, con quay, 
đĩa bay. 
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(210) 4-2011-25366 (220) 28.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.3.1; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, xanh lá cây, trắng
(731) Công ty TNHH sửa chữa ô tô 

công nghệ mới Bạn Đường  
(VN) 
10/1 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân 
Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng, linh kiện máy móc, các bộ phận phụ trợ của xe ô tô và các 

loại xe có động cơ.  
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ các loại.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề. 
 
 

(210) 4-2011-25371 (220) 28.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.15.21; 26.3.23 
(731) BEIJING DIRECT LINK GOLF SPORT 

DEVELOPMENT CO., LTD.   (CN) 
No.89, Beijing Capital International 
Airport Road, Beijing, P.R.C.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; trang trí quầy hàng; đại lý quảng cáo; hỗ trợ 

quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh trong nhượng quyền thương mại; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; tuyển dụng lao động; quản lý quá 
trình đặt hàng.  

 
Nhóm 41: Khoá đào tạo từ xa; giáo dục thể chất; đào tạo thực hành [thao diễn]; tổ chức 
các cuộc thi đấu thể thao; xuất bản sách; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ câu lạc 
bộ [giải trí hoặc giáo dục]; cung cấp tiện nghi thể thao; cung cấp các tiện nghi sử dụng 
cho chơi gôn; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ].  

 
 

(210) 4-2011-25375 (220) 28.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) IVAN CHIN   (SG) 

60 Dalvey Road, Singapore 259510  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Đồ uống ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; đồ uống (làm thuốc chữa bệnh); đồ 
uống dùng cho mục đích y tế; thuốc dùng cho người; chế phẩm dược; trà dùng cho ngành 
y; đô uống có lợi cho sức khỏe, chế phẩm ăn kiêng và bổ sung dinh dưỡng; đồ uống ăn 
kiêng dùng cho người ở dạng hỗn hợp lóng và khô dùng cho mục đích chữa bệnh; hỗn hợp 
đồ uống ăn kiêng sử dụng như một bữa ăn thay thế; đồ uống ăn kiêng bổ sung; chế phẩm 
ăn kiêng dùng cho người; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng 
dạng lỏng; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng có chứa khoáng; hỗn hợp đồ uống bổ sung dinh 
dưỡng dạng bột; kẹo dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 30: Đồ uống làm từ trà; trà; trà xanh; trà lạnh; trà thảo mộc (không dùng cho y tế). 

 
Nhóm 32: Đồ uống có lợi cho sức khỏe (không phải là thuốc); bột dùng làm đồ uống có 
gaz, đồ uống không chứa cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không chứa cồn.  

 
 
 

(210) 4-2011-25428 (220) 29.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu thương mại Thịnh Phát 
Ocean  (VN) 
Lô 01, N11, đường Hoàng Văn Thụ, 
phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm kính, cửa cuốn bằng kim loại.  

 
 
 

(210) 4-2011-25495 (220) 29.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH giáo dục Ngày 

Nay   (VN) 
68 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo, dạy nghề. 
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(210) 4-2011-25498 (220) 29.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.3.9; A5.1.12; 26.1.1; 26.1.4 (540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất rượu Nàng 
Hương  (VN) 
SN 167/2 ấp Hòa Long, xã Giao Hòa, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 
 

(210) 4-2011-25499 (220) 29.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5; A5.1.6; A5.1.12 (540) 

  

(731) Hộ Kinh doanh cá thể Hồng 
Vân  (VN) 
Số 52/1 ấp 1, xã Tân Thạch, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo dừa, kẹo chuối, kẹo trái cây. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 
 

(210) 4-2011-25527 (220) 30.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; A3.7.24; 3.7.6 
(591) Hồng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tổ hợp 
truyền thông Việt Nam  (VN) 
Số 230 Ngô Quyền, phường La Khê, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn, bán lẻ các mặt hàng điện, hàng điện tử, 

máy tính, thiết bị viễn thông cụ thể là: ổ cắm, công tắc, dây điện, ti vi, tủ lạnh, bàn là, 
máy giặt, máy sấy tóc, lò vi sóng, quạt trần, quạt tường, quạt sưởi, máy tính, máy tính 
xách tay, ổ cứng, thiết bị lưu trữ ngoài, ổ đĩa CD, DVD, điện thoại để bàn, điện thoại di 
động; quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hoá trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ. 
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(210) 4-2011-25540 (220) 30.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.10; 3.7.16 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh (dùng cho động cơ và máy), pít-tông (bộ phận của máy và động cơ), 

chốt ắc pít-tông (bộ phận của máy và động cơ), thùng nước làm mát (dùng cho động cơ và 
máy), xéc măng (không dùng cho xe cộ). 

 
 

(210) 4-2011-25586 (220) 30.11.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.17; 26.3.23 
(591) Đỏ nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch ATHENA Việt 
Nam  (VN) 
18 ngõ 103 Văn Cao, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; tổ chức các chuyến du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, do nhà hàng, khách sạn thực hiện; 
chỗ ở tạm thời, đặt phòng khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-25609 (220) 01.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.2.7; 26.7.25 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

nhựa Đông á  (VN) 
Lô 1 - CN5, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư BQH và Cộng sự 
(BQH AND ASSOCIATES LAW FIRM)

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ và phụ kiện cửa sổ bằng kim loại; cửa ra vào và phụ kiện cửa ra vào 

bằng kim loại; các loại ống và phụ kiện cổng bằng kim loại (dùng trong xây dựng). 
 

Nhóm 19: cửa sổ và phụ kiện cửa sổ bằng gỗ; cửa ra vào và phụ kiện cửa ra vào bằng gỗ; 
các loại cổng và phụ kiện cổng bằng gỗ (dùng trong xây dựng). 
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(210) 4-2011-25617 (220) 01.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.5.1; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Trung Tâm Trắc Địa Bản Đồ 

Biển  (VN) 
28 Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Bản đồ. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp các thông tin liên quan tới bản đồ du lịch biển hàng hải; dịch 
vụ định vị và dẫn đường ven biển. 

 
Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học về đo đạc bản đồ, ứng dụng khoa 
học và phát triển công nghệ đo đạc; dịch vụ cung cấp các thông tin liên quan tới lập bản 
đồ biển. 

 
 
 

(210) 4-2011-25621 (220) 01.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Điện Quang  (VN) 
Lô 18 khu công nghiệp Cái Lân, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 04: Ga nhiên liệu; nhiên liệu dùng cho động cơ; khí đốt hoá lỏng. 

 
 
 

(210) 4-2011-25661 (220) 01.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.4; 26.3.2; A26.3.5; 25.5.3 
(591) Nâu, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần việt nam 
Vinahouse  (VN) 
Đường 608, xã Điện Minh, huyện Điện 
Bàn, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế công nghiệp; thiết kế bản vẽ công nghiệp; 

thiết kế trang trí nội thất; thiết kế thi công công trình xây dựng; thiết lập các bản vẽ xây 
dựng; thiết lập các bản vẽ công nghiệp; kiến trúc; tư vấn kiến trúc; dịch vụ thiết kế kiểu 
dáng công nghiệp; dịch vụ lập quy hoạch đô thị.  
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(210) 4-2011-25777 (220) 02.12.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/341674 08.06.2011 US 

  
(731) NGC NETWORK US, LLC   (US) 

10201 West Pico Boulevard, Los 
Angeles, California 90035. U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các chương trình đa phương tiện đang diễn 

ra trong lĩnh vực các buổi biểu diễn (chương trình) phiêu lưu, kịch và phim tài liệu; cung 
cấp thông tin giải trí trực tuyến trong lĩnh vực các buổi biểu diễn (chương trình) phiêu lưu, 
kịch và phim tài liệu: cung cấp một cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến có nội dung là thông 
tin giải trí trong lĩnh vực các buổi biểu diễn (chương trình) phiêu lưu, kịch và phim tài 
liệu; dịch vụ giải trí mà bản chất là giải trí qua phương tiện nghe nhìn dưới hình thức các 
chương trình truyền hình đang diễn ra có nội dung là các buổi biểu diễn (chương trình) 
phiêu lưu, kịch và phim tài liệu được phát qua mạng Internet và thiết bị thông tin liên lạc 
không dây, xuất bản các ấn phẩm điện tử trực tuyến; dịch vụ giải trí; cụ thể là, cung cấp 
trò chơi trên máy tính trực tuyến; dịch vụ nhật ký trực tuyến; cụ thể là các trang nhật ký 
cá nhân có nội dung là các ý kiến cá nhân trong các lĩnh vực được quan tâm chung, các 
buổi biểu diễn (chương trình) phiêu lưu, kịch và phim tài liệu. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25783 (220) 02.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần M GREEN 
MEDIA   (VN) 
64 đường 3/2, phường 12, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Báo điện tử.  
 

Nhóm 16: Báo, tạp chí, tập san chuyên ngành.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, lập các chương trình quảng cáo trên truyền hình và tổ chức các sự 
kiện cho mục đích quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, xúc tiến thương 
mại.  

 
Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 
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(210) 4-2011-25784 (220) 02.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.3.1; 6.1.2; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng cam, 

trắng 

(540) 

  

(731) Vườn ươm Phong Thuý  (VN) 
Khu Nhà Trắng, đường Lê Hồng Phong, 
khu phố 2, thị trấn Liên Nghĩa, huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 44: Ươm trồng rau các loại.  

 
 
 

(210) 4-2011-25796 (220) 02.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.5.19; A3.5.24; 3.5.20 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH tin học viễn 

thông Hợp Lực   (VN) 
814/1 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; cặp học sinh; ba lô; bóp (ví); dây buộc bằng da và vật liệu giả da.  

 
 
 

(210) 4-2011-25815 (220) 02.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 15.7.11 
(591) Đỏ, đen, xám, trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ và thương mại 
Thành Đạt  (VN) 
Số 11A, tổ 28, phường Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, máy mô tơ điện; vòng bi cho các ổ lăn; vòng bi (bạc đạn) 

dùng trong máy công nghiệp, ô tô, xe máy; vòng bi dùng cho bộ phận quay; máy công cụ.  
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(210) 4-2011-25816 (220) 02.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 15.7.11; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ và thương mại 
Thành Đạt  (VN) 
Số 11A, tổ 28, phường Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy mô tơ điện; vòng bi cho các ô lăn; vòng bi (bạc dạn) 

dùng trong máy công nghiệp, ô tô, xe máy, vòng bi dùng cho bộ phận quay; máy công cụ.  
 
 
 

(210) 4-2011-25832 (220) 02.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Fei - Yueh Việt 
Nam  (VN) 
235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý khách sạn. 
 

Nhóm 43: Các dịch vụ khách sạn; cung cấp nơi ăn ở của khách sạn và nhà hàng ăn uống. 
 
 
 

(210) 4-2011-25864 (220) 05.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.3.3; 5.7.3; 25.12.1; 25.1.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng, vàng đậm, 

vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH Bia Huế  (VN) 

243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, 
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2011-25865 (220) 05.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.3; 6.1.2; A1.1.10; 24.9.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Bia Huế  (VN) 

243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, 
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 
 
(210) 

 
4-2011-25868 

 
(220) 

 
05.12.2011 

  (441) 25.04.2012 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.1.2 
(591) Trắng, ghi xám, đen 

(540) 

  

(731) Trần Duy Cương  (VN) 
Số 5, ngõ 29 Thụy Khuê, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ dùng cho ngành sơn bả (chổi sơn, bút lông, con lăn sơn).  

 
 

(210) 4-2011-25892 (220) 05.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vinh Gia   (VN) 
Số 116 Trần Bình, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2011-25915 (220) 05.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1 
(731) GENEVA LABORATORIES LIMITED  

(VG) 
Palm Grove House, Box 438, Road Town 
Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu, kem, gel và nước thơm chăm sóc da, dầu gội đầu.  
 
 

(210) 4-2011-25918 (220) 05.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.7 
(591) Xanh cam, đỏ 
(731) GOLFZON CO., LTD.   (KR) 

13, Techno11-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 
305-510 Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình chiếu; vi đê « và hình ảnh có thể tải xuống; bộ cảm biến dùng cho 

thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị đo tốc độ [bóng gôn]; thiết bị đo tốc độ xoay và quỹ đạo 
xoay của gậy đánh gôn, thiết bị mô phỏng thực hành chơi gôn; thiết bị mô phỏng chơi gôn 
trong nhà thông qua tương tác máy vi tính; đĩa compact [bộ nhớ chỉ đọc] liên quan đến 
gôn; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn] liên quan đến gôn; chương trình vận hành máy vi 
tính ghi sẵn, liên quan đến gôn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống 
được] liên quan đến gôn; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống liên quan đến gôn; đĩa 
DVD hướng dẫn chơi gôn.  

 
Nhóm 41: Cung cấp tiện nghi chơi gôn; quản lý sân gôn; quản lý bãi tập chơi gôn; chuỗi 
dịch vụ quản lý bãi tập chơi gôn trong nhà; quản lý các tiện nghi chơi gôn; cho thuê thiết 
bị chơi gôn, đặt trước sân chơi gôn; dịch vụ giảng dạy chơi gôn; xuất bản sách và sổ tay 
liên quan đến chơi gôn; lập kế hoạch, quản lý hoặc tổ chức các cuộc hội thảo liên quan 
đến gôn; lập kế hoạch hoặc tổ chức các Cuộc thi gôn; quản lý các vận động viên chơi gôn 
chuyên nghiệp; cung cấp dịch vụ giảng dạy và đào tạo liên quan đến gôn; cung cấp các 
hoạt động giải trí và thể thao; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; khảo thí giáo dục 
qua internet; dịch vụ cung cấp các kỷ lục thể thao; quản lý các tiện nghi thể thao; cho thuê 
thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cung cấp các tiện nghi giải trí tổ chức các cuộc thi thể thao; 
cung cấp các tiện nghi tập thể dục.  

 
Nhóm 42: Thiết kế sân gôn; thiết kế bãi tập chơi gôn; thiết kế thiết bị mô phỏng thực hành 
chơi gôn, dịch vụ kỹ thuật trắc dịa; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê 
địa chỉ trang tin điện tử, chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; 
cho thuê máy vi tính: khôi phục dữ liệu máy vi tính; dịch vụ cho thuê phần mềm máy vi 
tính, dịch vu cài đặt phần mềm máy vi tính, thiết kế phần mềm máy vi tính; cập nhật phần 
mềm máy vi tính; lập trình máy vi tính; dịch vụ triển khai phần mềm trò chơi.   

 
 

(210) 4-2011-25924 (220) 05.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Vàng đậm, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INNOVA HOME  
(VN) 
330 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 06: Đồ đồng thiếc (tác phẩm nghệ thuật); vật liệu xây dựng bằng kim loại; phụ kiện 
bằng kim loại cho xây dựng; tượng bằng kim loại thường; vật liệu gia lực bằng kim loại 
cho bê tông; bảng hiệu bằng kim loại.  

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng: thiết bị điều hòa không khí; đèn chùm; hệ thống 
và thiết bị nấu nướng; thiết bị lọc nước uống; đèn điện.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: lan can; gỗ lát sàn; kính xây dựng; gỗ xây 
dựng; gạch vuông lát sàn không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đá hoa cương (đá 
granit). 

 
Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ), gương: ghế bành; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ; 
sáp; thạch cao hoặc chất dẻo; giường ngủ; đồ gỗ mỹ thuật; gương soi; bàn. 

 
Nhóm 27: Thảm, giấy dán tường: giấy dán tường, thảm chống trượt, tấm thảm. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; bán đấu giá; quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; cập nhật 
tư liệu quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-25925 (220) 05.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 7.5.10; 26.4.3; A26.1.3; 7.1.24 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hoàn Hảo - 1368  (VN) 
Xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng; khóa; chốt cửa; bản lề; khung cửa; tay nắm cửa (tất cả làm 

bằng kim loại).  
 

Nhóm 07: Máy cơ khí; máy cắt thép tấm; máy trộn bê tông; máy xúc; máy ủi; máy lu.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  
 

Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; đồ trang sức.  
 

Nhóm 19: Gỗ; ván sàn; ván ép; gỗ xây dựng; cửa không làm bằng kim loại; kính xây 
dựng.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ và bằng kim loại; tay nắm cửa không bằng kim loại.  

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng; nước ép hoa quả; nước có ga; đồ uống 
không chứa cồn; nước giải khát có hương vị trà thảo mộc hỗn hợp.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: sắt thép, vật liệu xây 
dựng, đô gồ nội thất, khóa, chốt cửa, bản lề, khung cửa, tay nắm cửa, máy cơ khí, máy cắt 
thép tấm, máy trộn bê tông, máy xúc, máy ủi, máy lu, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, 
vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức, dược phẩm, gỗ, ván sàn, ván ép, gỗ xây dựng, kính xây 
dựng, nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước ép hoa quả, nước có ga, đồ uống không 
chứa cồn, nước trà, văn phòng phẩm, vải; quảng cáo thương mại; dịch vụ sao chụp tài liệu 
(photocopy); dịch vụ quan hệ công chúng (PA).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ bảo hiểm; mua bán bất động sản; cho thuê bất 
động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; cho thuê máy máy xây dựng; tư vấn xây dựng; thi công 
công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; trang trí nội ngoại thất; giám sát xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê phương 
tiện vận chuyển.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kiến trúc; thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công 
nghiệp; thiết kế trang trí nội ngoại thất.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 
Nhóm 44: Thiết kế vườn; dịch vụ trồng rừng; thiết kế vườn hoa cây cảnh.  

 
 

(210) 4-2011-25930 (220) 05.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.23 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; các chế phẩm chăm sóc da, xà phòng, nước hoa; tinh dầu nước xức 

tóc: kem đành răng, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da, da đầu và 
tóc.  

 
 

(210) 4-2011-25983 (220) 06.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vĩ 
Đại  (VN) 
13A - B1 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Giấy nhám; vải nhám.  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, cung ứng xuất khẩu, tư liệu sản xuất; máy móc, thiết bị, phụ 
tùng, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất ngành công nghiệp chế biến gỗ; mua bán vật 
liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thực phẩm; mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính 
độc hại mạnh).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị ngành chế biến gỗ.  

 
Nhóm 40: Gia công vật tư, nguyên liệu, dao cụ, máy móc, thiết bị phục vụ ngành chế biến 
gỗ.  

 
 

(210) 4-2011-25989 (220) 06.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
gốm sứ Đại Hoa   (VN) 
Thôn Vĩnh Trung, xã Đại áng, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm, sứ như: bát, đĩa, bình. 

 
 

(210) 4-2011-25991 (220) 06.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Ngôi Sao Sài Gòn  (VN) 
245/10B, đường Nguyễn Trãi, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2011-25992 (220) 06.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH  một thành 
viên sản xuất thương mại Đại 
Trung Liêm  (VN) 
83/20, đường Vườn Lài, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Bán buôn quần áo thời trang.  
 
 

(210) 4-2011-26000 (220) 06.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu Công Nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Thạch cao, trần thạch cao.  

 
 

(210) 4-2011-26001 (220) 06.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường   (VN) 
Lô C23a, khu Công Nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 19: Thạch cao, trần thạch cao.  

 
 

(210) 4-2011-26002 (220) 06.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường   (VN) 
Lô C23a, khu Công Nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 19: Thạch cao, trần thạch cao.  

 
 

(210) 4-2011-26003 (220) 06.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công Nghiệp Hiệp Phước, 
huyện nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Thạch cao, trần thạch cao.  
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(210) 4-2011-26046 (220) 06.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH thời trang Nón 

Sơn  (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm mũ bảo hộ phòng chống tai nạn. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mũ bảo hiểm, mũ bảo hộ.  
 
 

(210) 4-2011-26072 (220) 07.12.2011 
  (441) 25.04.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH APOLO   (VN) 
162C/22 Trần Ngọc Quế, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 
 

(210) 4-2011-26082 (220) 07.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.1.1; 26.3.1; A26.3.6; 18.5.1; A18.5.3 
(591) Vàng, đen, trắng, ghi 
(731) CZECH SPORT AIRCRAFT A.S.   (CZ) 

Na Zahonech 1177/212, 686 04 
Kunovice, Czech Republic 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện vận chuyển, cụ thể là máy bay, máy bay hạng nhẹ. 
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa máy bay và các bộ phận của máy bay.  
 
 

(210) 4-2011-26089 (220) 07.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.3.20; 3.7.4; A3.7.24 
(591) Đỏ, cam, vàng nhạt 
(731) Nguyễn Văn Tâm  (VN) 

37 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

   (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
656 

(511)   Nhóm 30: Cháo thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2011-26106 (220) 07.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.2; 24.15.21 
(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-

COMMERCE LTD.   (CN) 
Room B186, Building 2, No. 99, 
Kechuang 14 Street, Beijing Economic 
and Technological Development Zone, 
Beijing, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); xuất bản 

phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống); 
thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy vi tính; đĩa quang; pin ganvanic; máy ảnh (chụp ảnh); 
điện thoại di động; thiết bị thu hình; kính đeo mắt. 

 
Nhóm 16: Giấy bao gói; bao bì của chai bằng bìa cứng hoặc giấy; hộp bằng bìa cứng hoặc 
giấy; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; văn phòng phẩm; 
vật liệu gói có các bọt khí, làm bằng chất dẻo [dùng để bọc hoặc đóng gói]; hộp bằng 
giấy; xuất bản phẩm dạng in; thiết bị cho việc treo tranh; vật liệu vẽ; đồ dùng giảng dạy 
[trừ thiết bị giảng dạy]; nhãn hàng làm bằng giấy hoặc chất dẻo.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy vi tính; thông tin về 
thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; bán đấu giá; dịch vụ khuyến mại (cho người 
khác); dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hoá và dịch vụ cho người khác); dịch 
vụ cửa hàng bán buôn, bán lẻ trực tuyến, cụ thể là, đồ ăn và đồ uống, sản phẩm chăm sóc 
sức khoẻ, quần áo, giày, mũ, đồ trang trí cho quần áo, quà tặng và túi xách, đồng hồ và đồ 
trang sức, thiết bị gia dụng, sản phẩm ô tô, xe cộ (bao gồm ô tô, xe điện, xe đạp, xe đẩy), 
điện thoại di động và phụ kiện của nó, sản phẩm kỹ thuật số và phụ kiện của nó, thiết bị 
quay phim và chụp ảnh và phụ kiện của nó, sản phẩm nghe nhìn và phụ kiện của nó, máy 
vi tính và phụ kiện của nó, thiết bị ngoại vi và phần mềm của máy vi tính, đồ dùng văn 
phòng, đồ nội thất cụ thể là, giá đồ đạc, tủ sách, bàn học sinh, ghế ngồi, ghế để chân, giá 
(đồ đạc) đa chức năng, giá để hoa, giá để rượu, giá đựng hàng hoá, tủ đựng quần áo, giá 
treo áo, bàn đặt cạnh giường, bộ bàn ghế để máy vi tính, ghế thư giãn, trường kỷ để thư 
giãn, khung để treo quần áo; bàn để là, bàn để sát tường, bàn uống trà, bàn xếp, giá để 
giày, tủ đựng giày, ghế dài để ngồi thay giày, tủ để tivi, tủ đựng đặt cạnh cửa ra vào, tủ có 
ngăn kéo, tủ ly, thang dùng cho mục đích gia đình, ghế trường kỷ, giường, đệm, giường 
xếp, giường cũi cho trẻ em, tủ trưng bày, tủ đựng, đồ đạc dành cho trẻ em, bàn học, ghế 
dành cho trẻ em, ghế ngồi học, tủ có nhiều ngăn, đồ đạc bằng gỗ thông, bảng vẽ dùng cho 
trẻ em, đồ dùng trong nhà bếp, bộ đồ ăn (bát, đĩa, thìa, dao, dĩa), sản phẩm dệt may dùng 
trong gia đình, đèn, vật liệu xây dựng nhà, các thiết bị gia dụng loại nhỏ, cụ thể là, máy 
hút mùi, dụng cụ để nấu nướng, đầu đọc DVD, thiết bị âm thanh, tủ khử trùng, máy rửa 
bát đĩa, tủ rượu, quầy rượu trong nhà bằng băng đá, máy ướp lạnh, thiết bị sấy khô dùng 
điện, máy lọc trong, máy giữ ẩm, máy hút bụi, máy lọc nước, máy hấp quần áo, thiết bị 
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ghi âm thanh, máy hút ẩm, máy sấy khô quần áo, bàn là điện, máy làm sạch, bình lọc 
nước nóng lạnh, quạt điện, quạt dùng cho máy điều hoà không khí, thiết bị hiển thị thời 
gian, thiết bị dự báo thời tiết, dụng cụ lau chùi, nhiệt kế, máy cắt lông xù và hút bụi quần 
áo, đèn diệt muỗi, máy xoa bóp, máy làm sữa đậu nành, lò vi sóng, ấm đun nước dùng 
điện, bình đựng nước nóng, máy chế biến thực phẩm, máy ép trái cây, máy làm bánh mỳ, 
nồi áp suất dùng điện, bếp điện, bếp từ, máy làm bánh dùng điện, lò nướng bánh, máy 
luộc trứng, máy làm sữa chua, máy pha cà phê, tủ sấy dùng điện, máy khử độc trái cây và 
rau, lò nướng pho mát, dụng cụ đánh trứng, thiết bị điện tử để mở nút chai rượu, máy làm 
sạch nhà bếp, máy bảo quản thực phẩm, máy nghiền đá, mya khử trùng, cân dùng trong 
nhà bếp, máy xử lý thực phẩm, máy hâm nóng sữa, dao cắt bánh mỳ dùng điện, thiết bị 
trồng rau mầm, máy cắt nghiền rau quả, chảo rán dùng điện , sản phẩm chăm sóc cá nhân, 
mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da, đồ đan, hàng dệt may, sản phẩm da, đồ thuỷ tinh, 
kim loại quý và các sản phẩm làm bằng kim loại quý, xuất bản phẩm điện tử, các tác 
phẩm nghệ thuật, bộ đồ giường, thiết bị làm sạch, các sản phẩm dùng cho vật nuôi, sách, 
thiết bị nghe nhìn, dược phẩm, thiết bị y tế, dụng cụ chăm sóc sức khoẻ, dụng cụ tập thể 
dục, dụng cụ thể thao, thiết bị giải trí, thiết bị sơ cứu và y tế, sản phẩm dành cho bà mẹ và 
trẻ em, đồ chơi, dụng chơi nhạc, thiết bị sạc pin, phiếu quà tặng, thiệp, hoa, cây; dịch vụ 
cung cấp hoạt động hỗ trợ kinh doanh hữu ích cho việc giải quyết vấn đề thương mại 
thông qua mạng máy tính địa phương và toàn cầu; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng 
cáo; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; dịch vụ tái lập kinh doanh; tư vấn 
quản lý nhân sự. 

 
Nhóm 36: Định giá các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ đổi tiền; bảo lãnh phát hành bảo 
hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; phát 
hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ tài chính; đại lý bất động sản; môi giới tài chính; bảo 
lãnh tài chính; quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ tín dụng; cho vay theo bảo lãnh.  

 
Nhóm 38: Gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thư điện tử; dịch vụ bảng 
thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; 
dịch vụ truyền hình; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; 
cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; 
dịch vụ giao hàng qua bưu điện; cất giữ hàng hóa; sắp xếp các chuyến du lịch; vận tải; 
dịch vụ bán vé liên quan đến lĩnh vực vận tải, bao gồm dịch vụ bán vé ô tô, dịch vụ bán vé 
tàu.  

 
Nhóm 42: Cập nhật phần mềm máy vi tính; bảo dưỡng phần mềm máy vi tính; tạo lập và 
duy trì trang web cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ 
trang tin điện tử); chuyển đổi dữ liệu máy vi tính và dữ liệu của chương trình máy vi tính 
(không phải là chuyển đổi vật lý); cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp nền 
tảng internet cho thương mại điện tử; dịch vụ thiết kế bao bì. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ ở tạm thời; đặt chỗ khách sạn; cơ sở lưu trú 
tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; nhà nghỉ du lịch.  
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(210) 4-2011-26107 (220) 07.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; A9.3.13; A9.5.12; 26.11.3 
(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-

COMMERCE LTD.    (CN) 
Room B186, Building 2, No. 99, 
Kechuang 14 Street, Beijing Economic 
and Technological Development Zone, 
Beijing, China   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); xuất bản 

phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống); 
thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy vi tính; đĩa quang; pin ganvanic; máy ảnh (chụp ảnh); 
điện thoại di động; thiết bị thu hình; kính đeo mắt. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy vi tính; thông tin về 
thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; bán đấu giá; dịch vụ khuyến mại (cho người 
khác); dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hoá và dịch vụ cho người khác); dịch 
vụ cửa hàng bán buôn, bán lẻ trực tuyến, cụ thể là, đồ ăn và đồ uống, sản phẩm chăm sóc 
sức khoẻ, quần áo, giày, mũ, đồ trang trí cho quần áo, quà tặng và túi xách, đồng hồ và đồ 
trang sức, thiết bị gia dụng, sản phẩm ô tô, xe cộ (bao gồm ô tô, xe điện, xe đạp, xe đẩy), 
điện thoại di động và phụ kiện của nó, sản phẩm kỹ thuật số và phụ kiện của nó, thiết bị 
quay phim và chụp ảnh và phụ kiện của nó, sản phẩm nghe nhìn và phụ kiện của nó, máy 
vi tính và phụ kiện của nó, thiết bị ngoại vi và phần mềm của máy vi tính, đồ dùng văn 
phòng, đồ nội thất cụ thể là, giá đồ đạc, tủ sách, bàn học sinh, ghế ngồi, ghế để chân, giá 
(đồ đạc) đa chức năng, giá để hoa, giá để rượu, giá đựng hàng hoá, tủ đựng quần áo, giá 
treo áo, bàn đặt cạnh giường, bộ bàn ghế để máy vi tính, ghế thư giãn, trường kỷ để thư 
giãn, khung để treo quần áo; bàn để là, bàn để sát tường, bàn uống trà, bàn xếp, giá để 
giày, tủ đựng giày, ghế dài để ngồi thay giày, tủ để tivi, tủ đựng đặt cạnh cửa ra vào, tủ có 
ngăn kéo, tủ ly, thang dùng cho mục đích gia đình, ghế trường kỷ, giường, đệm, giường 
xếp, giường cũi cho trẻ em, tủ trưng bày, tủ đựng, đồ đạc dành cho trẻ em, bàn học, ghế 
dành cho trẻ em, ghế ngồi học, tủ có nhiều ngăn, đồ đạc bằng gỗ thông, bảng vẽ dùng cho 
trẻ em, đồ dùng trong nhà bếp, bộ đồ ăn (bát, đĩa, thìa, dao, dĩa), sản phẩm dệt may dùng 
trong gia đình, đèn, vật liệu xây dựng nhà, các thiết bị gia dụng loại nhỏ, cụ thể là, máy 
hút mùi, dụng cụ để nấu nướng, đầu đọc DVD, thiết bị âm thanh, tủ khử trùng, máy rửa 
bát đĩa, tủ rượu, quầy rượu trong nhà bằng băng đá, máy ướp lạnh, thiết bị sấy khô dùng 
điện, máy lọc trong, máy giữ ẩm, máy hút bụi, máy lọc nước, máy hấp quần áo, thiết bị 
ghi âm thanh, máy hút ẩm, máy sấy khô quần áo, bàn là điện, máy làm sạch, bình lọc 
nước nóng lạnh, quạt điện, quạt dùng cho máy điều hoà không khí, thiết bị hiển thị thời 
gian, thiết bị dự báo thời tiết, dụng cụ lau chùi, nhiệt kế, máy cắt lông xù và hút bụi quần 
áo, đèn diệt muỗi, máy xoa bóp, máy làm sữa đậu nành, lò vi sóng, ấm đun nước dùng 
điện, bình đựng nước nóng, máy chế biến thực phẩm, máy ép trái cây, máy làm bánh mỳ, 
nồi áp suất dùng điện, bếp điện, bếp từ, máy làm bánh dùng điện, lò nướng bánh, máy 
luộc trứng, máy làm sữa chua, máy pha cà phê, tủ sấy dùng điện, máy khử độc trái cây và 
rau, lò nướng pho mát, dụng cụ đánh trứng, thiết bị điện tử để mở nút chai rượu, máy làm 
sạch nhà bếp, máy bảo quản thực phẩm, máy nghiền đá, máy khử trùng, cân dùng trong 
nhà bếp, máy xử lý thực phẩm, máy hâm nóng sữa, dao cắt bánh mỳ dùng điện, thiết bị 
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trồng rau mầm, máy cắt nghiền rau quả, chảo rán dùng điện , sản phẩm chăm sóc cá nhân, 
mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da, đồ đan, hàng dệt may, sản phẩm da, đồ thuỷ tinh, 
kim loại quý và các sản phẩm làm bằng kim loại quý, xuất bản phẩm điện tử, các tác 
phẩm nghệ thuật, bộ đồ giường, thiết bị làm sạch, các sản phẩm dùng cho vật nuôi, sách, 
thiết bị nghe nhìn, dược phẩm, thiết bị y tế, dụng cụ chăm sóc sức khoẻ, dụng cụ tập thể 
dục, dụng cụ thể thao, thiết bị giải trí, thiết bị sơ cứu và y tế, sản phẩm dành cho bà mẹ và 
trẻ em, đồ chơi, dụng chơi nhạc, thiết bị sạc pin, phiếu quà tặng, thiệp, hoa, cây; dịch vụ 
cung cấp hoạt động hỗ trợ kinh doanh hữu ích cho việc giải quyết vấn đề thương mại 
thông qua mạng máy tính địa phương và toàn cầu; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng 
cáo; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; dịch vụ tái lập kinh doanh; tư vấn 
quản lý nhân sự. 

 
Nhóm 36: Định giá các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ đổi tiền; bảo lãnh phát hành bảo 
hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; phát 
hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ tài chính; đại lý bất động sản; môi giới tài chính; bảo 
lãnh tài chính; quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ tín dụng; cho vay theo bảo lãnh.  

 
Nhóm 38: Gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thư điện tử; dịch vụ bảng 
thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; 
dịch vụ truyền hình; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; 
cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa. 

 
Nhóm 42: Cập nhật phần mềm máy vi tính; bảo dưỡng phần mềm máy vi tính; tạo lập và 
duy trì trang web cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ 
trang tin điện tử); chuyển đổi dữ liệu máy vi tính và dữ liệu của chương trình máy vi tính 
(không phải là chuyển đổi vật lý); cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp nền 
tảng internet cho thương mại điện tử; dịch vụ thiết kế bao bì. 

 
 

(210) 4-2011-26108 (220) 07.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 26.3.1 
(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-

COMMERCE LTD.    (CN) 
Room B186, Building 2, No. 99, 
Kechuang 14 Street, Beijing Economic 
and Technological Development Zone, 
Beijing, China    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy bao gói; bao bì của chai bằng bìa cứng hoặc giấy; hộp bằng bìa cứng hoặc 

giấy; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; văn phòng phẩm; 
vật liệu gói có các bọt khí, làm bằng chất dẻo [dùng để bọc hoặc đóng gói]; hộp bằng 
giấy; xuất bản phẩm dạng in; thiết bị cho việc treo tranh; vật liệu vẽ; đồ dùng giảng dạy 
[trừ thiết bị giảng dạy]; nhãn hàng làm bằng giấy hoặc chất dẻo.  

 
Nhóm 36: Định giá các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ đổi tiền; bảo lãnh phát hành bảo 
hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; phát 
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hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ tài chính; đại lý bất động sản; môi giới tài chính; bảo 
lãnh tài chính; quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ tín dụng; cho vay theo bảo lãnh. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; 
dịch vụ giao hàng qua bưu điện; cất giữ hàng hóa; sắp xếp các chuyến du lịch; vận tải; 
dịch vụ bán vé liên quan đến lĩnh vực vận tải, bao gồm dịch vụ bán vé ô tô, dịch vụ bán vé 
tàu.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy dỗ; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp tiện nghi thể thao; 
hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến, không tải xuống được; thông tin giải trí; dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn; 
dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy vi tính; dịch vụ đại lý bán vé [giải trí]; 
dịch vụ xổ số.  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ ở tạm thời; đặt chỗ khách sạn; cơ sở lưu trú 
tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; nhà nghỉ du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-26159 (220) 07.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 5.13.4; A2.9.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh tím, nâu 

nhạt, trắng ngà 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Long Hòa   (VN) 
Số 189, tổ 5, đường Liên Xã, ấp 3, xã 
Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long 
An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán lúa giống.  
 
 

(210) 4-2011-26160 (220) 08.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ đậm, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PRIVE  (VN) 
Lầu 3, toà nhà Lafayette, số 8A Phùng 
Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ của các quản trị viên bất động sản, tức là dịch vụ thuê nhà, đánh 

giá bất động sản hoặc cấp vốn.  
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Nhóm 37: Các dịch vụ khác nhau về tu sửa như các dịch vụ về đồ điện, đồ đạc, dụng cụ, 
công cụ; các dịch vụ có liên quan đến việc xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập 
nước hay các tuyến truyền tải điện, các dịch vụ về các công việc chuyên môn hoá trong 
lĩnh vực xây dựng như công việc của thợ sơn, thợ đặt đường ống, thợ đặt hệ thống sưởi 
hoặc thợ lợp nhà; các dịch vụ phụ trợ cho các dịch vụ xây dựng như kiểm tra dự án xây 
dựng; các dịch vụ gồm thuê công cụ hoặc vật liệu xây dựng; các dịch vụ tu sửa như các 
dịch vụ bảo đảm việc đưa bất kỳ một đối tượng nào về trạng thái tốt sau khi hao mòn, 
thiệt hại, hư hỏng hay bị phá huỷ một phần (phục hồi một toà nhà hay một đối tượng khác 
đang tồn tại đã trở nên thiếu hoàn thiện và phải phục hồi về trạng thái ban đầu của nó).  

 
 

(210) 4-2011-26164 (220) 08.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A7.1.12; 
7.1.24; A26.11.12 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Xây dựng và 
Xuất nhập khẩu Tổng hợp  
(VN) 
Số 100, Lò Đúc, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Sắt; thép; gang; cấu kiện kim loại. 
 

Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ.  
 

Nhóm 31: Gỗ dạng nguyên liệu (gỗ thô). 
 

Nhóm 35: Mua bán kim loại và quặng kim loại (trừ quặng uranium và thorium); mua bán 
« tô, xe máy và phụ tùng của ô tô, xe máy; mua bán các loại máy móc và thiết bị của 
ngành xây dựng; đại lý ô tô và xe có động cơ khác; mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ 
trợ của ô tô và xe có động cơ khác; mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; 
mua bán đồ dùng khác cho gia đình (chi tiết: giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự).  

 
Nhóm 36: Bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; phá dỡ 
công trình xây dựng; chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại 
mặt bằng xây dựng); lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; hoàn 
thiện công trình xây dựng; bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; lắp đặt hệ 
thống điện.  

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; khai thác gỗ (trừ các loại gỗ nhà 
nước cấm).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ khách sạn (không bao gồm kinh doanh 
quán Bar, phòng hát Karaoke, vũ trường).  

 
Nhóm 44: Trồng rừng và chăm sóc rừng. 
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(210) 4-2011-26168 (220) 08.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 15.5.25; A16.1.6; 26.4.2; 26.4.7 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Triển Long  (VN) 
Số nhà 72 ngách 5, ngõ 85 phố Nguyễn 
Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
 
(511)   Nhóm 02: Mực in, mực in cho máy sao chụp; hộp mực đã có mực dùng cho máy in và 

máy sao chụp; hợp chất dùng để in (mực in); mực in dạng nhão. 
 

Nhóm 35: Mua bán mực in và hộp mực in các loại. 
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26181 (220) 08.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
kinh doanh lương thực - thực 
phẩm Hà Nội  (VN) 
67A, đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt lợn muối xông khói; chiết xuất của thịt; lát khoai tây rán giòn, 

khoanh khoai tây rán giòn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; lạc đã chế biến. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh gạo; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; tương ớt (gia vị); cháo thực phẩm trên cơ sở sữa; mỳ ống; mỳ 
sợi; đồ gia vị; gạo; muối nấu ăn; gia vị; mì sợi dẹt, miến sợi dẹt; gừng (gia vị); hạt tiêu 
(gia vị); ớt (gia vị). 

 
Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước khoáng; 
đồ uống không cồn; nước sô-đa; nước.  

 
Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn trừ bia; đồ uống có cồn chứa hoa quả, đồ uống hoa 
quả có cồn; rượu brandi; rượu mạnh, rượu etylic, rượu cồn; rượu vốt-ca.  
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(210) 4-2011-26182 (220) 08.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
kinh doanh lương thực - thực 
phẩm Hà Nội   (VN) 
67A, đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt lợn muối xông khói; chiết xuất của thịt; lát khoai tây rán giòn, 

khoanh khoai tây rán giòn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; lạc đã chế biến. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh gạo; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; tương ớt (gia vị); cháo thực phẩm trên cơ sở sữa; mỳ ống; mỳ 
sợi; đồ gia vị; gạo; muối nấu ăn; gia vị; mì sợi dẹt, miến sợi dẹt; gừng (gia vị); hạt tiêu 
(gia vị); ớt (gia vị). 

 
Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước khoáng; 
đồ uống không cồn; nước sô-đa; nước.  

 
Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn trừ bia; đồ uống có cồn chứa hoa quả, đồ uống hoa 
quả có cồn; rượu brandi; rượu mạnh, rượu etylic, rượu cồn; rượu vốt-ca. 

 
 

(210) 4-2011-26183 (220) 08.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
kinh doanh lương thực - thực 
phẩm Hà Nội   (VN) 
67A, đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt lợn muối xông khói; chiết xuất của thịt; lát khoai tây rán giòn, 

khoanh khoai tây rán giòn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; lạc đã chế biến.  
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh gạo; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; tương ớt (gia vị); cháo thực phẩm trên cơ sở sữa; mỳ ống; mỳ 
sợi; đồ gia vị; gạo; muối nấu ăn; gia vị; mì sợi dẹt, miến sợi dẹt; gừng (gia vị); hạt tiêu 
(gia vị); ớt (gia vị). 

 
Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước khoáng; 
đồ uống không cồn; nước sô-đa; nước.  

 
Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn trừ bia; đồ uống có cồn chứa hoa quả, đồ uống hoa 
quả có cồn; rượu brandi; rượu mạnh, rượu etylic, rượu cồn; rượu vốt-ca. 
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(210) 4-2011-26184 (220) 08.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
kinh doanh lương thực - thực 
phẩm Hà Nội   (VN) 
67A, đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh gạo; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở ngũ cốc; tương ớt (gia vị); cháo thực phẩm trên cơ sở sữa; mỳ ống; mỳ 
sợi; đồ gia vị; gạo; muối nấu ăn; gia vị; mì sợi sợi dẹt; miến sợi dẹt; gừng (gia vị); hạt tiêu 
(gia vị); ớt (gia vị). 

 
 

(210) 4-2011-26279 (220) 08.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.9; 26.4.1; 26.3.23; 17.1.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
quốc tế Giờ Vàng  (VN) 
142 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; bán buôn sách, 

báo, tạp chí; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 
 

Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và giải trí, dịch vụ biên tập, dịch vụ lồng tiếng; 
dịch vụ phụ đề; dịch vụ làm đồ họa truyền hình; dịch vụ băng truyền hình; thư viện phim; 
giới thiệu phim trình chiếu; ghi âm; nhiếp ảnh; đào tạo thực hành (thao tác thử). 

 
 

(210) 4-2011-26298 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
CITICOM  (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Đại Phát, lô A2C, cụm 
tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, 
đường Phạm Hùng, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật 

liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn 
điện, ống dẫn và ống sắt bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh thép công nghiệp. 
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Nhóm 36: Mua bán bất động sản. 
 

Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 
 
 

(210) 4-2011-26299 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.23; 26.13.25; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 
21.1.17 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Luật Cộng Đồng  
(VN) 
Phòng 705, tầng 7, tòa nhà DMC, 535 
Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn hỗ trợ giúp cho việc liên doanh và mua lại công ty; dịch vụ tư 

vấn liên quan đến thành lập công ty. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; tư vấn tài chính. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp lý; dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch 
vụ trọng tài.  

 
 

(210) 4-2011-26300 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
Trang Vàng Yellow 
Pages.,JSC   (VN) 
Số 49 Quán Thánh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo qua mạng internet; quảng cáo qua CD - Rom; cung cấp giải pháp 

thương mại điện tử trong lĩnh vực tin học trên mạng internet (cung cấp thông tin để giao 
dịch và mua bán quảng cáo qua mạng một cách hiệu quả nhất).  

 
 

(210) 4-2011-26326 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1 
(731) NEXXONE TECHNOLOGIES SDN 

BHD   (MY) 
16-M, Jalan PJU 5/21, The Strand, Kota 
Damansara, 47810 Petaling Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
666 

(511)   Nhóm 09: Vỏ máy tính xách tay; vỏ điện thoại di động; bao đựng máy tính xách tay (phụ 
kiện của máy tính xách tay); bao đựng điện thoại di động (phụ kiện của điện thoại di 
động); điện thoại di động; máy tính xách tay; cái nạp pin; tai nghe; thiết bị tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; thiết bị truyền âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị để ghi âm thanh 
hoặc hình ảnh; thiết bị để xử lý dữ liệu.  

 
 
 

(210) 4-2011-26364 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Trần Hữu Hoàng Duy  (VN) 
158/200 I, đường Đoàn Văn Bơ, phường 
9, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví. 
 

Nhóm 25: Giày; dép; xăng đan; đế giày, dép cao su; đế giày, dép nhựa; thắt lưng (trang 
phục). 

 
 
 

(210) 4-2011-26365 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Trần Hữu Hoàng Duy   (VN) 
158/200 I, đường Đoàn Văn Bơ, phường 
9, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví.  
 

Nhóm 25: Giày; dép; xăng đan; đế giày, dép cao su; đế giày, dép nhựa; thắt lưng (trang 
phục). 

 
 
 

(210) 4-2011-26366 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 
(731) Trần Hữu Hoàng Duy  (VN) 

158/200 I, đường Đoàn Văn Bơ, phường 
9, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví. 
 

Nhóm 25: Giày; dép; xăng đan; đế giày, dép cao su; đế giày, dép nhựa; thắt lưng (trang 
phục).  
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(210) 4-2011-26381 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.15.3; 1.15.23; A24.15.13 
(731) Công ty cổ phần Sao Mai  (VN) 

Số 2/B3, tổ 45 tập thể công ty Thiết Kế 
Điện I, phường Thanh Xuân Nam, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hóa: giấy in, giấy photocopy, mực in, máy tính, máy in, 

máy fax, khăn giấy luạ, văn phòng phẩm, nội thất dùng cho văn phòng. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ đổ mực; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì và lắp đặt các thiết bị văn 
phòng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế văn phòng; cho thuê máy tính; thiết kế hệ thống mạng và hệ 
thống máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống cho văn phòng (do nhà hàng thực 
hiện); nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-26410 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần Đại Trường 

Sơn  (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thủy sản. 
 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 19: Gốm sứ xây dựng. 
 

Nhóm 35: Tư vấn kế toán, tư vấn nhân sự, tư vấn quản trị doanh nghiệp, dịch vụ tiếp thị, 
xúc tiến thương mại, dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường, quảng cáo 
thương mại, mua bán thiết bị truyền dẫn mạng máy tính, điện thoại di động, thiết bị và 
linh kiện điện thoại di động, tư vấn về quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản trị và tư vấn quản lý tài chính, tư vấn về bất động sản, đại lý bảo 
hiểm, cho thuê mặt bằng, kinh doanh nhà ở, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng 
khu công nghiệp, nhà ở.   
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Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, khai thác đá, cát, sỏi, 
đất sét, cao lanh, khoáng hóa chất và khoáng phân bón.   

 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, công viên vui chơi giải trí, dịch vụ nhiếp ảnh, dịch 
vụ chiếu phim; dịch vụ dịch thuật.   

 
Nhóm 42: Tư vấn về môi trường, dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào 
cuộc sống, tư vấn, quản lý và thiết kế hệ thống máy tính và mạng máy tính, thiết kế tổng 
mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; 
thiết kế nội - ngoại thất công trình, dịch vụ khảo sát và đo vẽ bản đồ.  

 
Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống, khu nghỉ dưỡng.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý bao gồm: tư vấn đầu tư (về thủ tục, pháp lý). 

 
 

(210) 4-2011-26411 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.9.1; 7.1.5; 7.5.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đại Trường 

Sơn  (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thủy sản  
 

Nhóm 09: Sản xuất phần mềm.  
 

Nhóm 19: Gốm sứ xây dựng. 
 

Nhóm 35: Tư vấn đầu tư (về thủ tục, pháp lý); tư vấn kế toán, tư vấn nhân sự, tư vấn quản 
trị doanh nghiệp, dịch vụ tiếp thị, xúc tiến thương mại, dịch vụ nghiên cứu và cung cấp 
thông tin thị trường, dịch vụ dịch thuật, quảng cáo thương mại, mua bán thiết bị truyền 
dẫn mạng máy tính, điện thoại di động, thiết bị và linh kiện điện thoại di động, tư vấn về 
quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản trị và tư vấn quản lý tài chính, tư vấn về bất động sản, đại lý bảo 
hiểm, cho thuê mặt bằng, kinh doanh nhà ở, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng 
khu công nghiệp, nhà ở.   

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, khai thác đá, cát, sỏi, 
đất sét, cao lanh, khoáng hóa chất và khoáng phân bón.   

 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, công viên, dịch vụ nhiếp ảnh, dịch vụ chiếu phim.   
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Nhóm 42: Tư vấn về môi trường, dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào 
cuộc sống, tư vấn, quản lý và thiết kế hệ thống máy tính và mạng máy tính, thiết kế tổng 
mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; 
thiết kế nội - ngoại thất công trình, dịch vụ khảo sát và đo vẽ bản đồ.  

 
Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng.  

 
 

(210) 4-2011-26412 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 7.5.1; 7.5.10; 3.9.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đại Trường 

Sơn  (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thủy sản.  
 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 19: Gốm sứ xây dựng.  
 

Nhóm 35: Tư vấn kế toán, tư vấn nhân sự; tư vấn quản trị doanh nghiệp; dịch vụ tiếp thị; 
xúc tiến thương mại; dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường; quảng cáo 
thương mại; mua bán thiết bị truyền dẫn mạng máy tính, điện thoại di động, thiết bị và 
linh kiện điện thoại di động; tư vấn về quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản trị và tư vấn quản lý tài chính; tư vấn về bất động sản; đại lý bảo 
hiểm; cho thuê mặt bằng; kinh doanh nhà ở; đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng 
khu công nghiệp, nhà ở.   

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; khai thác đá, cát, sỏi, 
đất sét, cao lanh, khoáng hóa chất và khoáng phân bón.   

 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ nhiếp ảnh, dịch 
vụ chiếu phim; dịch vụ dịch thuật.   

 
Nhóm 42: Tư vấn về môi trường, dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào 
cuộc sống, tư vấn, quản lý và thiết kế hệ thống máy tính và mạng máy tính, thiết kế tổng 
mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; 
thiết kế nội - ngoại thất công trình, dịch vụ khảo sát và đo vẽ bản đồ.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý bao gồm: tư vấn đầu tư (về thủ tục, pháp lý). 
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(210) 4-2011-26429 (220) 12.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.15.2; A24.15.15; A24.15.11 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kết Nối Cộng  
(VN) 
Số 26, ngõ 443/140, Nguyễn Trãi, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn, điều hành và tổ chức kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; 

tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ quảng cáo, giải pháp tiếp thị, nghiên cứu, phân tích thị 
trường; tư vấn và tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại; quan hệ công chúng. 

 
Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận 
chuyển hàng hóa; dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ cất giữ hàng hóa; dịch vụ dỡ bốc xếp 
hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2011-26520 (220) 12.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) VALVE CORPORATION   (US) 

10900 NE 4th Street, Suite 500, 
Bellevue, WA 98004-4359, USA  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; phần mềm trò chơi vi 

đê «; chương trình máy tính; phần mềm máy tính (các chương trình được ghi sẵn); phần 
mềm tương tác và phần mềm đa phương tiện; phần mềm và chương trình trò chơi máy 
tính, cụ thể là phần mềm và chương trình trên phương tiện được ghi sẵn và được truyền 
dẫn số đến; máy tính cá nhân, bảng điều khiển trò chơi vi đê «, thiết bị tin học cầm tay, 
thiết bị tin học di động và thiết bị tin học khác; phương tiện ghi từ tính, quang học và kỹ 
thuật số cho chương trình máy tính; ổ đĩa CD; đĩa quang; thiết bị để ghi, truyền tải, nhận, 
tái tạo và xử lý âm thanh và hình ảnh; thiết bị mang dữ kiện điện tử và số, từ tính, quang 
học, đĩa số, đĩa quang học, từ tính; máy tính; thiết bị ngoại biên của máy tính, cụ thể là 
bảng điều khiển, thạnh điểu khiển, bàn phím và chuột; bộ phận và máy móc dùng cho tất 
cả các sản phẩm đã nêu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến; dịch vụ cung cấp 
trò chơi máy tính trực tuyến và/hoặc trò chơi vi đê « trực tuyến; dịch vụ trò chơi điện tử 
được cung cấp thông qua mạng Internet; dịch vụ xuất bản điện tử; cung cấp (không bao 
gồm mua bán) trò chơi bởi hoặc để sử dụng cho điện thoại di động, cung cấp (không bao 
gồm mua bán) trò chơi thông qua liên lạc điện thoại di động; cung cấp thông tin về dịch 
vụ giải trí trong lĩnh vực trò chơi máy tính và trò chơi vi đê «; cung cấp (không bao gồm 
mua bán) âm thanh, hình ảnh, đồ họa và tài liệu dùng cho mục đích giải trí; cung cấp 
(không bao gồm mua bán) trò chơi máy tính, trò chơi vi đê « và phần mềm dùng cho mục 
đích giải trí; dịch vụ giải trí cụ thể là: cung cấp (không bao gồm mua bán) chương trình 
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trò chơi máy tính dùng cho mục đích giải trí và cung cấp thông tin trong lĩnh vực trò chơi 
máy tính và giải trí thông qua mạng Internet; tổ chức các giải thi đấu liên quan đến trò 
chơi vi đê «, giáo dục và/hoặc giải trí; xuất bản các tài liệu giải trí, giáo dục và tài liệu 
hướng dẫn; xuất bản tạp chí và sách; dịch vụ cung cấp dịch vụ đào tạo công nghệ viễn 
thông và máy tính, thông tin về trò chơi máy tính trực tuyến và các dịch vụ giải trí trực 
tuyến khác thuộc nhóm này. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26524 (220) 12.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tôn thép Bà Bảy  (VN) 
Lô A87, 89 Nguyễn Hữu Thọ, phường 
Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán sắt, thép; buôn bán kim loại khác, cụ thể là: tôn, lưới rào, kẽm gai, 

nhôm; buôn bán thiết bị, vật liệu dùng trong xây dựng, cụ thể: cát, sạn, xi măng, gạch, cửa 
cuốn, cửa kéo; buôn bán hàng trang trí nội, ngoại thất; tổ chức sự kiện nhằm mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo thương mại. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26546 (220) 12.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.3.1; A5.1.5; 3.7.3; 5.7.3; A5.5.20; 
5.13.4 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thương Việt  (VN) 
Số 80, đường Trương Quyền, khu phố 4, 
phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hợp chất nitơ như kali nitrat, axit nitric, muối amoni; than hoạt tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán gia súc và gia cầm, các sản phẩm từ gia súc và gia cầm, dụng cụ chăn 
nuôi gia súc và gia cầm, phân bón, than hoạt tính, than cốc, vật liệu xây dựng từ đất sét.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi gia súc và gia cầm.  
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(210) 4-2011-26587 (220) 13.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Diệu Xuyên  (VN) 
Số 22, đường số 9, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Máy đo đường huyết; máy đo huyết áp; máy đo mỡ trong máu; que thử dùng 

cho máy đo đường huyết; máy xông khí dung (máy xông mũi, họng); máy đo lượng mỡ 
trong cơ thể.  

 
Nhóm 35: Mua bán máy móc (máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, máy đo mỡ trong 
máu, que thử dùng cho máy đo đường huyết, máy xông khí dung (máy xông mũi, họng), 
máy đo lượng mỡ trong cơ thể); mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26596 (220) 13.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 7.1.24; 26.5.1; 26.1.2; 24.15.2 
(591) Trắng, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng VIETCOM  (VN) 
Số 6, ngõ 192 khu xây lắp 2, tổ 3, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc, thiết bị xây dựng. 
 

Nhóm 11: Thiết bị xử lý nước và môi trường. 
 

Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu; kinh doanh mua bán máy móc, thiết bị xây dựng, xử lý nước 
và môi trường; kinh doanh nước sạch, nước sinh hoạt, cụ thể là mua bán nước sạch, nước 
sinh hoạt. 

 
Nhóm 37: Khảo sát tư vấn dự án, giám sát thẩm tra, thi công công trình thủy lợi, giao 
thông, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước và môi trường, đường dây truyền tải cấp 
thoát nước và môi trường, đường dây tải điện và trạm biến áp đến 35 KW; xây dựng công 
trình cấp nước.  
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(210) 4-2011-26623 (220) 13.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Minh Gia  
(VN) 
Tầng 8, tòa nhà 167 Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý: dịch vụ tranh tụng; trọng tài; tư vấn pháp luật; tư vấn sở hữu 

trí tuệ cụ thể là tư vấn pháp luật và đại diện pháp lý trong các lĩnh vực bản quyền tác giả, 
sở hữu công nghiệp, giống cây trồng. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26636 (220) 13.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12; 26.13.25; 26.1.1
(591) Xanh, vàng cam, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch người tiên phong 
Đông Dương  (VN) 
P1004, nhà H2, khu đô thị Việt Hưng, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại, dịch vụ hỗ trợ liên quan 

đến quảng bá du lịch. 
 

Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành tua du lịch; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức tua 
du lịch; dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; hoạt động của các đại lý bán vé máy; 
kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành nội  địa lữ hành quốc tế. 

 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-26642 

 
(220) 

 
13.12.2011 

  (441) 25.04.2012 
(531) 2.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh 

(540) 

   
(731) Công ty TNHH Mẹ Yêu Con  (VN)

215 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang (áo khoác, áo sơ mi, quần soóc, nón, kẹp tóc). 
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(210) 4-2011-26662 (220) 13.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.3.1; 26.11.1 
(731) SOLUTIA SINGAPORE PTE. LTD.  

(SG) 
12 Jalan Kilang Barat # 06-01, Singapore 
159354  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và bảo quản màng nhựa và tấm phủ bằng nhựa; lắp nhựa cho các cửa 

của xe cộ và các bề mặt khác của xe cộ; lắp nhựa cho các cửa của cao ốc; lắp đặt phụ tùng 
xe cộ và phụ tùng các công trình kiến trúc; bảo quản và sửa chữa xe cộ và các cửa của xe 
cộ; lắp đặt sản phẩm chăm sóc xe ô tô; bảo quản và sửa chữa các cửa cao ốc; bảo quản và 
sửa chữa các cửa và cửa pha màu. 

 
 

(210) 4-2011-26723 (220) 14.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.3.1; 3.7.3; 26.2.7 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, nâu, 

đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
chăn nuôi Bình Minh   (VN) 
262/2A, KP2, Phạm Văn Thuận, phường 
Thống Nhất, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gia cầm; trứng gia cầm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thú y; dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn.  
 
 

(210) 4-2011-26729 (220) 14.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vinh Gia 
Lương   (VN) 
Lô E2A, cụm công nghiệp thực phẩm 
Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; cá đóng hộp; thịt giăm bông; đùi lợn muối; thịt đóng 

hộp; thịt muối; pa-tê gan; xúc xích; xúp. 
 

Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm; bánh mỳ; bánh ngọt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở ngũ cốc; bánh pizza; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  
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Nhóm 35: Mua bán hàng lương thực, thực phẩm cụ thể như sau: thực phẩm làm từ cá, cá 
đóng hộp, thịt giăm bông, đùi lợn muối, thịt đóng hộp, thịt muối, pa-tê gan, xúc xích, xúp, 
hương liệu cho thực phẩm, bánh mỳ, bánh ngọt, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, 
bánh pizza, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  

 
 

(210) 4-2011-26732 (220) 14.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.2; 6.1.2; A26.11.12; 15.7.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí xây 
lắp thương mại Minh Cường  
(VN) 
Km 10, quốc lộ 3, Cầu Đôi, xã Uy Nỗ, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 26: Phụ kiện dùng cho may mặc như: khóa kéo; khóa cài; khuy; ruy băng; đăng 

ten; chốt thắt lưng.  
 

Nhóm 35: Mua bán phụ kiện may mặc và các sản phẩm lâm sản.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các đường dây và trạm biến áp đến 35kv; xây dựng các công trình 
thủy lợi; xây dựng các công trình dân dựng, công nghiệp, giao thông; san lấp mặt bằng.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn, thiết kế các sản 
phẩm kết cấu khung nhà thép; tư vấn, thiết kế các sản phẩm cơ khí và máy móc thiết bị 
công nghiệp.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-26786 (220) 14.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng 
(731) PADIBERAS NASIONAL BERHAD  

(MY) 
Level 31, Menara HLA , No. 3, Jalan 
Kia Peng, 50450 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy; các tông và sản phẩm làm bằng các tông; sản phẩm trưng bày và quảng 

cáo làm bằng giấy; sản phẩm của ngành in; ấn phẩm và sản phẩm in ấn; tạp chí xuất bản 
định kỳ; sách mỏng; catalo; sách; lịch; túi giấy; biểu đồ, đồ thị; cặp xếp giấy tờ (văn 
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phòng phẩm); thiếp chúc mừng; bưu thiếp; áp phích quảng cáo; tập giấy viết; ấn phẩm 
định kỳ; ảnh chụp; văn phòng phẩm; giấy có in sẵn tiêu đề; phong bì (văn phòng phẩm); 
mẫu đơn các loại; tờ giới thiệu; danh thiếp; sách hướng dẫn sử dụng; sách hướng dẫn; bức 
tranh in lớn; đồ dùng giảng dạy và học tập; cuốn sách nhỏ; sản phẩm của giấy; giấy gói 
bằng chất liệu dẻo (không thuộc các nhóm khác). 

 
Nhóm 30: Gạo. 

 
 

(210) 4-2011-26805 (220) 14.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.9.22; A5.3.14; 3.7.8; 26.13.1 
(591) Cam, đỏ, nâu, đen, xám, trắng, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt, xanh lá 
cây 

(731) Công ty TNHH Vạn An Sinh  
(VN) 
185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc thân thể, da, tóc; mỹ phẩm dùng cho mục đích 

làm thon đẹp cơ thể; nước hoa.  
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm hóa dược; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm ăn kiêng (dùng cho y tế); thực phẩm chức năng (dùng trong ngành 
y); thực phẩm dùng cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, quảng cáo tiếp thị các sản phẩm dược phẩm, thiết bị dụng cụ y 
tế, hóa mỹ phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, văn phòng phẩm, 
thiết bị chăm sóc sức khỏe, thiết bị chăm sóc sắc đẹp; bán hàng trực tiếp các sản phẩm 
nêu trên tại các cửa hàng bán lẻ trực tiếp hoặc qua mạng internet hoặc catalô cho khách 
hàng đặt mua bằng thư điện tử hoặc các phương tiện viễn thông khác; dịch vụ đại lý và 
phân phổi các sản phẩm nêu trên.  

 
 

(210) 4-2011-26806 (220) 14.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.5.20; 26.4.2 
(591) Cam, đỏ, đen, xám 
(731) Công ty TNHH Vạn An Sinh  

(VN) 
185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc thân thể, da, tóc; mỹ phẩm dùng cho mục đích 
làm thon đẹp cơ thể; nước hoa.  

 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm hóa dược; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm ăn kiêng (dùng cho y tế); thực phẩm chức năng (dùng trong ngành 
y); thực phẩm dùng cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, quảng cáo tiếp thị các sản phẩm dược phẩm, thiết bị dụng cụ y 
tế, hóa mỹ phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, văn phòng phẩm, 
thiết bị chăm sóc sức khỏe, thiết bị chăm sóc sắc đẹp; bán hàng trực tiếp các sản phẩm 
nêu trên tại các cửa hàng bán lẻ trực tiếp hoặc qua mạng internet hoặc catalô cho khách 
hàng đặt mua bằng thư điện tử hoặc các phương tiện viễn thông khác; dịch vụ đại lý và 
phân phổi các sản phẩm nêu trên.  

 
 

(210) 4-2011-26821 (220) 15.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất chỉ thị hóa học để theo dõi hiệu suất của máy khử trùng. 
 

Nhóm 10: Màn hình hiển thị tình trạng kiểm tra trang thiết bị y tế (bộ phận của thiết bị 
khử trùng dụng cụ y tế). 

 
 

(210) 4-2011-26822 (220) 15.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Lê Võ Tuấn Minh   (VN) 

Số 282, phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng, tinh dầu. 
 

Nhóm 09: Kính mắt dùng chống bụi; kính râm; gọng kính; mắt kính; hộp đựng kính; dây 
đeo kính. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ.  

 
Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da; vali; ví đựng tiền; 
«.  
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Nhóm 25: Quần, áo, quần áo bơi; thắt lưng (trang phục); tất đi chân; giày; dép.  
 

Nhóm 26: Khóa kéo; khuy bấm; chốt thắt lưng, đăng ten và đồ để thêu trang trí.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, các loại kính đeo mắt cụ thể là kính 
dùng để chống bụi, kính râm, gọng kính, mắt kính, hộp dựng kính, dây đeo kính, đồ trang 
sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ, túi xách tay, túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay 
bằng da, vali, ví đựng tiền, ô, quần áo bơi, thắt lưng, tất đi chân, giày, dép, các loại khóa 
kéo, khuy bấm, chốt thắt lưng, ấn phẩm, bút viết, cái chặn giấy, khăn giấy. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo thời trang; tư vấn thiết kế quần áo thời trang.  

 
 

(210) 4-2011-26879 (220) 15.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Phát thanh; truyền hình; thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch bảng tin điện tử 

thuộc dịch vụ viễn thông; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ cung cấp đường truyền 
internet.  

 
 

(210) 4-2011-26890 (220) 15.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) AMOREPACIFlC CORPORATION  

(KR) 
181, 2-ga Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu) cho bánh ngọt;  hoá chất làm sáng màu dùng cho mục 

đích gia dụng (giặt giũ), hồ bột để giặt là; mỹ phẩm; nước thơm dùng cho da; son môi; 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, hương thơm để thắp; mặt nạ làm đẹp; chất tẩy dùng 
cho mục đích gia dụng; dầu gội đầu, thuốc đánh răng; kem đánh ủng; chế phẩm làm bóng 
đồ đạc (đồ gỗ); vật liệu mài mòn. 
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(210) 4-2011-26896 (220) 15.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hi 
Tiên  (VN) 
387-389 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Chức năng văn phòng, dịch vụ văn phòng, quảng cáo, mua bán các thiết bị 

mạng, tin học và viễn thông, hướng dẫn giao dịch trực tuyến giữa người bán và nhà cung 
cấp và quản lý quy trình của chuỗi cung cấp , mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các 
phương tiện điện tủ và mạng viễn thông, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại,   

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản, cho thuê văn 
phòng, tư vấn đầu tư. 

 
 

(210) 4-2011-26897 (220) 15.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hi 
Tiên   (VN) 
387-389 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Chè, cà phê. 
 

Nhóm 35: Chức năng văn phòng, dịch vụ văn phòng, quảng cáo, mua bán các thiết bị 
mạng, tin học và viễn thông, hướng dẫn giao dịch trực tuyến giữa người bán và nhà cung 
cấp và quản lý quy trình của chuỗi cung cấp , mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các 
phương tiện điện tủ và mạng viễn thông, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại,   

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản, cho thuê văn 
phòng, tư vấn đầu tư. 

 
Nhóm 41: Hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí; tổ chức 
biểu diễn nghệ thuật.  

 
Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-26898 (220) 15.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hi 
Tiên   (VN) 
387-389 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Chức năng văn phòng, dịch vụ văn phòng, quảng cáo, mua bán các thiết bị 
mạng, tin học và viễn thông, hướng dẫn giao dịch trực tuyến giữa người bán và nhà cung 
cấp và quản lý quy trình của chuỗi cung cấp , mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các 
phương tiện điện tủ và mạng viễn thông, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại,   

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản, cho thuê văn 
phòng, tư vấn đầu tư. 

 
Nhóm 41: Hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí; tổ chức 
biểu diễn nghệ thuật.  

 
Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26908 (220) 16.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.11.1 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và dịch vụ tin 
học - xây dựng NANO   (VN) 
1 B Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị viễn thông, thiết bị an toàn, an ninh. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị viễn thông, thiết bị an toàn, an ninh.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-26946 (220) 16.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.23; 24.17.21; 24.17.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Cường  (VN) 
Xa Loan, Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh 
Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
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(210) 4-2011-26951 (220) 16.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

lương thực Hà Việt   (VN) 
Km số 9, quốc lộ 1A, Pháp Vân, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; bún ăn liền; cháo ăn liền; miến ăn liền.  

 
 
 

(210) 4-2011-26983 (220) 16.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ri Ta Võ   (VN) 
327 xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất như: tủ; bàn; ghế; giường; tủ bếp; ghế salon. 
 

Nhóm 35: Mua bán: phương tiện vận tải, phụ tùng xe ôtô, xăng dầu, hàng kim khí điện 
máy (ti vi, tủ lạnh, máy giặt, đầu đĩa, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy lạnh, bàn ủi, 
lò vi sóng, quạt máy, bếp ga, bếp điện), nông sản thực phẩm, hàng trang trí nội thất, thiết 
bị vệ sinh, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị công nghiệp (máy cắt, máy tiện, máy bơm 
keo, máy khoan, máy bào, cẩu cầu trục, máy chà nhám, máy phát điện, cân điện tử, máy 
chấm công, máy huỷ tài liệu, máy cưa vòng), nông ngư cơ, hàng gia dụng (dao, muỗng, 
nĩa, ly, chén, đĩa, giấy vệ sinh, nước lau nhà, nước rủa chén, chổi, ky hốt rác, cây lau nhà), 
hàng may mặc thời trang, mỹ phẩm, cà phê, nước giải khát, thuốc lá điếu, rượu bia, thiết 
bị xây dựng, xe chuyên dụng, xe gắn máy, phụ tùng, trưng bày, giới thiệu thiết bị vệ sinh 
cao cấp. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (bất động sản); môi giới bất động sản, quản lý bất động sản, cho 
thuê bất động sản, mua bán bất động sản, dịch vụ nhà đất (dịch vụ bất động sản). 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; dịch vụ sửa 
chữa xe ôtô.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ vận tải hàng hoá; dịch vụ vận tải hành khách; 
dịch vụ trông giữ xe.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê. 
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(210) 4-2011-27020 (220) 16.12.2011 
  (441) 25.04.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hù Kiệt  (VN) 
Tỉnh lộ 830 ấp 8, xã Lương Hoà, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn điện, đèn chiếu sáng, bếp.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình: rổ, rá, nồi, bát, đĩa.  
 

Nhóm 35: Mua bán và kinh doanh rổ, bát, đũa, khay kệ bằng i-nốc và nhựa; mua bán thiết 
bị điện chiếu sáng, tăng phô điện, trụ điện, đèn đường chiếu sáng, đèn pin; mua bán đồng 
hồ; mua bán và kinh doanh đồ gia dụng như: đĩa, chậu, nồi, khay nhựa đựng bát; mua bán 
thiết bị điện như: công tắc điện, bóng đèn điện, dây điện, đèn pin điện. 

 
 

(210) 4-2011-27021 (220) 16.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; A26.11.9; 26.13.25(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hù Kiệt   (VN) 
Tỉnh lộ 830 ấp 8, xã Lương Hoà, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An   

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn điện, đèn chiếu sáng, bếp.   
 

Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.   
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình: rổ, rá, nồi, bát, đĩa.   
 

Nhóm 35: Mua bán và kinh doanh  rổ, bát, đũa, khay kệ bằng i-nốc và nhựa; mua bán 
thiết bị điện chiếu sáng, tăng phô điện, trụ điện, đèn đường chiếu sáng, đèn pin; mua bán 
đồng hồ; mua bán và kinh doanh đồ gia dụng như: đĩa, chậu, nồi, khay nhựa đựng bát; 
mua bán thiết bị điện như: công tắc điện, bóng đèn điện, dây điện, đèn pin điện. 

 
 

(210) 4-2011-27032 (220) 16.12.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/348,018 16.06.2011 US 

(731) PROMETHEUS GLOBAL MEDIA, 
LLC   (US) 
770 Broadway, New York, New York 
10003-9595 United States  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội nghị về giáo dục; sắp xếp và tiến hành hội thảo về 
kinh doanh trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí; sắp xếp và tổ chức các sự kiện giải trí tại 
các câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; sắp xếp, tổ chức, tiến hành và dẫn chương 
trình các sự kiện giải trí mang tính xã hội; dịch vụ giải trí có tính chất trình diễn các buổi 
biểu diễn ca nhạc trực tiếp; dịch vụ giải trí, cụ thể là một chuỗi các hoạt động âm nhạc, 
truyền thông và giải trí được cung cấp thông qua sóng truyền hình, sóng phát thanh, 
phương tiện truyền thanh hoặc truyền hình di động, và các ứng dụng máy vi tính di động; 
dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp bình luận trực tuyến trong lĩnh vực âm nhạc; cung cấp 
tạp chí điện tử trực tuyến trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí, không tải xuống được; cung 
cấp thông tin trong các lĩnh vực âm nhạc và giải trí thông qua trang web; vận hành kênh 
truyền hình; cung cấp thông tin trong các lĩnh vực âm nhạc phổ biến, cụ thể là bảng xếp 
hạng âm nhạc phổ biến trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2011-27047 (220) 16.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thái Hảo  (VN) 
581 Quảng Phát, Quảng Tiến, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng nhựa (dùng làm bao bì, gói đồ); túi ni lông dùng để bao gói, bao bì 

bằng bìa các tông (carton); bao bì bằng nhựa PP (PP mỏng dùng để bao gói); màng ghép 
phức hợp polyme (dùng để bao gói); túi bằng chất dẻo (túi ni lông) dùng để bao gói. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn (in bao bì, in lụa).  

 
 

(210) 4-2011-27066 (220) 19.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 1.15.23; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
tế Giang Minh  (VN) 
234 Nguyễn Trãi, KM9, Trung Văn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ; giày thể thao; đồ mặc cho trẻ sơ sinh (quần áo, giày dép, mũ, 

nón).  
 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi: đồ chơi kỹ năng hành động; đồ chơi đa năng dành cho trẻ 
em; ô tô đồ chơi; ngân hàng dạng đồ chơi; trò chơi điện tử tự động khi bỏ vào đó xu hay 
thẻ (không dùng với máy thu hình); trò chơi và thiết bị trò chơi điện tử cầm tay (không 
dùng với máy thu hình). 
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Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị buôn bán sản phẩm quần áo trẻ em, đồ chơi trẻ em, các loại xe 
dành cho trẻ em, đồ ăn dành cho trẻ em; cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm quần 
áo trẻ em, đồ chơi trẻ em, các loại xe dành cho trẻ em, đồ ăn dành cho trẻ em; đại lý ký 
gửi hàng hoá sản phẩm quần áo trẻ em, đồ chơi trẻ em, các loại xe dành cho trẻ em, đồ ăn 
dành cho trẻ em; bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet các sản phẩm: 
quần áo trẻ em, đồ chơi trẻ em, các loại xe dành cho trẻ em, đồ ăn dành cho trẻ em. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27082 (220) 19.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) WESTIN HOTEL MANAGEMENT, 

L.P.   (US) 
1111 Westchester Avenue, White Plains, 
New York 10604, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản cụ thể là, dịch vụ môi giới bất động sản và dịch vụ mua 

lại bất động sản; dịch vụ mua bất động sản và quyền sở hữu cổ phần bất động sản, cụ thể 
là quản lý và sắp đặt cho chủ sở hữu bất động sản, toà nhà, căn hộ; dịch vụ đầu tư bất 
động sản; quản lý bất động sản; mua quyền sử dụng bất động sản trong một khoảng thời 
gian nhất định và cho thuê bất động sản và động sản, bao gồm toà nhà và căn hộ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cung cấp các trang thiết bị vui chơi giải trí; dịch vụ câu lạc bộ 
(giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ karaoke; dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ (phòng nhảy disco); 
dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ đêm (giải trí). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chỗ ở 
tạm thời. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27088 (220) 19.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thuận Phát   (VN) 
84 ngõ 1, Giảng Võ, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, giấy lau. 
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(210) 4-2011-27096 (220) 19.12.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 2240958 28.11.2011 IN 

  
(731) MYLAN PHARMACEUTICALS 

PRIVATE LIMITED   (IN) 
One India Bulls Centre, Tower 2-B, 7th 
Floor, 841, Senapati Bapat Marg, 
Elphinstone Road (West), Mumbai - 400 
013, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho thuốc kháng sinh. 

 
 

(210) 4-2011-27097 (220) 19.12.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 2240966 28.11.2011 IN 

  
(731) MYLAN PHARMACEUTICALS 

PRIVATE LIMITED    (IN) 
One India Bulls Centre, Tower 2-B, 7th 
Floor, 841, Senapati Bapat Marg, 
Elphinstone Road (West), Mumbai - 400 
013, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho thuốc kháng sinh. 

 
 

(210) 4-2011-27098 (220) 19.12.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 2240963 28.11.2011 IN 

(731) MYLAN PHARMACEUTICALS 
PRIVATE LIMITED    (IN) 
One India Bulls Centre, Tower 2-B, 7th 
Floor, 841, Senapati Bapat Marg, 
Elphinstone Road (West), Mumbai - 400 
013, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho thuốc kháng sinh. 
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(210) 4-2011-27108 (220) 15.12.2009 
(641) 4-2009-27166 (441) 25.04.2012 

  
(731) SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI 

KAISHA (also doing business as 
NIPPON STEEL CORPORATION)  
(JP) 
No. 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh lò nhiệt; dụng cụ và thiết bị làm lạnh; thiết bị và máy làm 

lạnh.  
 
 

(210) 4-2011-27164 (220) 19.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme  (FR) 

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm rửa tay sau khi đi toa lét; chất gien, muối dùng để tắm và 

tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế, xà phòng thơm, chất khử mùi cơ thể dùng 
cho cá nhân; mỹ phẩm cụ thể là: mỹ phẩm dạng kem, mỹ phẩm dạng sữa, nước thơm, chất 
gien và phấn thoa mặt, cơ thể và tay; chế phẩm chăm sóc da khi đi nắng (sản phẩm mỹ 
phẩm); chế phẩm trang điểm; dầu gội đầu; chất gien, chất xịt, keo bọt và kem sáp tạo kiểu 
tóc và chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm tạo màu tóc và tẩy màu tóc; chế phẩm tạo sóng 
và làm quăn tóc lâu dài; tinh dầu dùng cho mục đích cá nhân. 

 
 

(210) 4-2011-27192 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(731) ICEBREAKER LIMITED  (NL) 

Level 2, Hope Gibbons Building, 7-11 
Dixon Street, Wellington, New Zealand  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần; quần soóc; quần đùi; quần ôm sát người (quần legging); quần áo lót; 

váy; áo váy; áo may ô; áo sơ mi; áo phông; áo len dài tay; áo vét tông; mũ; mũ lưỡi trai; 
găng tay (quần áo); khăng quàng cổ; tất ngắn. 
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(210) 4-2011-27203 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; 18.3.23; 18.3.21; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh sẫm, xanh 

nước biển, tím, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển VINET   (VN) 
Số 564 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27211 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 21.1.17; A5.5.20 
(591) Xanh lam, xanh da trời, hồng, đỏ đun, 

cam, vàng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, 
trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và dịch vụ Đại Siêu 
Thị Big C Hải Phòng  (VN) 
Lô 1/20, khu đô thị Ngã Năm - sân bay 
Cát Bi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm từ sữa; thực phẩm ăn nhanh làm từ hoa quả; mứt. 
 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; chế phẩm của ngũ cốc; kem lạnh. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ tại siêu thị các sản phẩm dành cho trẻ em, bao gồm 
các sản phẩm thực phẩm như bánh, kẹo, sô-cô-la, bánh snack, sữa, nước giải khát, nước 
hoa quả, đồ ăn sáng, dầu ăn và nước sốt, phở, mỳ, kem lạnh; các sản phẩm chăm sóc cơ 
thể, răng miệng trẻ em; các sản phẩm từ giấy như bông tăm, giấy lau; quần áo, giày dép, 
phụ kiện; đồ chơi trẻ em, dụng cụ thể thao, đồ trang trí nội thất, văn phòng phẩm, cặp 
sách. 
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(210) 4-2011-27230 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Trắng, đỏ, đỏ nâu 
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thành phần trong sữa công thức dành cho trẻ còn ẵm ngửa; sữa công thức dành 

cho trẻ còn ẵm ngửa.  
 

Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột, sữa và các sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2011-27231 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 20.7.1; 26.2.7; 2.5.1; 2.5.2 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng, xanh da trời, 

nâu, đen, vàng, vàng nghệ 
(731) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thành phần trong sữa công thức dành cho trẻ còn ẵm ngửa; sữa công thức dành 

cho trẻ còn ẵm ngửa. 
 

Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột, sữa và các sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2011-27233 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) ABBOTT LABORATORIES    (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thành phần trong sữa công thức dành cho trẻ còn ẵm ngửa; sữa công thức dành 

cho trẻ còn ẵm ngửa.   
 

Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột, sữa và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2011-27242 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(731) SWISS BELHOTEL INTERNATIONAL 
TRADEMARKS LIMITED   (VG) 
Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ điều hành khách sạn; điều hành kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng 

và câu lạc bộ, dịch vụ quản trị kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng và câu lạc bộ; dịch 
vụ quảng cáo và quảng bá liên quan đến khách sạn, khu nghỉ dưỡng và câu lạc bộ; tư vấn 
liên quan đến kiểm toán khách sạn; tư vấn kinh doanh; dịch vụ thư ký; tất cả thuộc nhóm 
35.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ăn nghỉ khách sạn; dịch vụ nhà hàng và cung cấp đồ ăn 
đồ uống; dịch vụ khách sạn cung cấp các phương tiện thiết bị cho các cuộc họp, buổi triển 
lãm và khoá huấn luyện; tư vấn nghiệp vụ liên quan đến khách sạn cụ thể là tư vấn và 
tham vấn liên quan tới việc cung cấp chỗ ăn nghỉ tạm thời, đồ ăn, chuẩn bị đồ ăn, cung 
cấp đồ ăn và đồ uống; dịch vụ khách sạn cho khu dân cư và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ cung 
cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; tất cả thuộc nhóm 43.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (spa). 

 
 

(210) 4-2011-27243 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Xuất Nhập khẩu Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 8, văn phòng số L8-01-11+16 tòa 
nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, ngân hàng, tiền tệ (như: nhận liền gởi, tiết kiệm, cho vay 
ngắn, trung, dài hạn và đồng tài trợ, chiết khấu chứng từ có giá, thanh toán tài trợ xuất 
nhập khẩu hàng hóa và thực hiện các dịch vụ chuyển tiền, phát hành thư bảo lãnh trong và 
ngoài nước, mua bán các loại ngoại tệ, hoán đổi và thanh toán có kỳ hạn theo tỷ giá thoả 
thuận, phát hành và thanh toán các loại thẻ thanh toán nội địa và quốc tế, dịch vụ ngân 
hàng tự động ATM).  
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(210) 4-2011-27244 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Xuất Nhập khẩu Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 8, văn phòng số L8-01-11+16 tòa 
nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, ngân hàng, tiền tệ (như: nhận liền gởi, tiết kiệm, cho vay 
ngắn, trung, dài hạn và đồng tài trợ, chiết khấu chứng từ có giá, thanh toán tài trợ xuất 
nhập khẩu hàng hóa và thực hiện các dịch vụ chuyển tiền, phát hành thư bảo lãnh trong và 
ngoài nước, mua bán các loại ngoại tệ, hoán đổi và thanh toán có kỳ hạn theo tỷ giá thoả 
thuận, phát hành và thanh toán các loại thẻ thanh toán nội địa và quốc tế, dịch vụ ngân 
hàng tự động ATM). 

 
 

(210) 4-2011-27245 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Xuất Nhập khẩu Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 8, văn phòng số L8-01-11+16 tòa 
nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, ngân hàng, tiền tệ (như: nhận liền gởi, tiết kiệm, cho vay 
ngắn, trung, dài hạn và đồng tài trợ, chiết khấu chứng từ có giá, thanh toán tài trợ xuất 
nhập khẩu hàng hóa và thực hiện các dịch vụ chuyển tiền, phát hành thư bảo lãnh trong và 
ngoài nước, mua bán các loại ngoại tệ, hoán đổi và thanh toán có kỳ hạn theo tỷ giá thoả 
thuận, phát hành và thanh toán các loại thẻ thanh toán nội địa và quốc tế, dịch vụ ngân 
hàng tự động ATM).  
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(210) 4-2011-27246 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Xuất Nhập khẩu Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 8, văn phòng số L8-01-11+16 tòa 
nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, ngân hàng, tiền tệ (như: nhận liền gởi, tiết kiệm, cho vay 
ngắn, trung, dài hạn và đồng tài trợ, chiết khấu chứng từ có giá, thanh toán tài trợ xuất 
nhập khẩu hàng hóa và thực hiện các dịch vụ chuyển tiền, phát hành thư bảo lãnh trong và 
ngoài nước, mua bán các loại ngoại tệ, hoán đổi và thanh toán có kỳ hạn theo tỷ giá thoả 
thuận, phát hành và thanh toán các loại thẻ thanh toán nội địa và quốc tế, dịch vụ ngân 
hàng tự động ATM).  

 
 
 

(210) 4-2011-27258 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.23; 7.3.1 
(591) Cam, xám, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Dịch Vụ Thương 

Mại và Du Lịch SA SA  (VN) 
201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ trang trí nội thất và mỹ nghệ như: bàn, ghế, tủ, giường, kệ sách, giá (đồ 

đạc) làm bằng: gỗ, sắt, nhôm, I nốc (inox).  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất và mỹ nghệ như: bàn, ghế, tủ, giường? kệ sách. 
giá (đồ đạc), máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phân mềm vi tính; dịch vụ hỗ trợ liên quan 
đến quảng bá tổ chức  chuyến du lịch; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; nghiên 
cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ quảng cáo trên các phương tiện truyền thông 
điện tử nhằm mục đích thương mại.  
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(210) 4-2011-27271 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A9.7.22 
(591) Xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Gia 
HOLDINGS  (VN) 
P1901, lầu 19, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo: thực hiện tất cả các dịch vụ quảng cáo bằng các phương tiện truyền 

thông, điện tử, báo đài; các dịch vụ phát hành các tờ quảng cáo và các mẫu hàng trực tiếp 
hay qua bưu điện, quản lý kinh doanh: điều hành các hoạt động kinh doanh cho đối tác 
khác; hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh;  tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  

 
Nhóm 39: Du lịch: đại lý du lịch, điều hành chuyến du lịch. 

 
Nhóm 41: Các dịch vụ về giáo dục: tư vấn du học, hỗ trợ giáo dục, đào tạo: dạy nghề; đào 
tạo kỹ năng quản lý; dạy ngoại ngữ; giáo dục mầm non, giáo dục cấp 1, 2, 3 và đại học. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn các hoạt động chuyên môn khoa 
học và công nghệ.  

 
 
 

(210) 4-2011-27272 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A5.3.13; A5.3.15 
(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  

(VN) 
551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất nông nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ 

dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt ký sinh trùng); hóa chất công nghiệp.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 
diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng, thuốc diệt côn trùng.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phân bón, hóa chất nông nghiệp, hóa chất lâm 
nghiệp, hóa chất công nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật.  

 
Nhóm 39: Sang chai, đóng gói: thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. 
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(210) 4-2011-27286 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.5.1; 26.3.1; A26.3.5; A1.1.10 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

sản xuất và dịch vụ Việt Nam 
Thổ Nhĩ Kỳ  (VN) 
Số nhà 45, tổ 48, ngõ 106, đường Hoàng 
Quốc việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động văn phòng: quản lý hoạt động văn phòng; quảng cáo; đại lý mua bán 

và ký gửi hàng hóa vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, ngũ cốc, thực phẩm đông 
lạnh, đồ uống có cồn và không có cồn, đồ nội thất gia đình, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ 
mỹ phẩm, hóa chất; nguyên vật liệu sản xuất cao su; mua bán: vật liệu xây dựng, lương 
thực, thực phẩm, ngũ cốc, thực phẩm đông lạnh, đồ uống có cồn và không có cồn, đồ nội 
thất gia đình, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ mỹ phẩm, hóa chất; nguyên vật liệu sản xuất 
cao su, đồ điện tử (loa, màn hình video, thiết bị thu hình, thiết bị truyền phát âm thanh, 
micro, khuyếch đại âm thanh), đồ viễn thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng: vật liệu xây 
dựng; lương thực, thực phẩm, ngũ cốc, thực phẩm đông lạnh, đồ uống có cồn và không có 
cồn, đồ nội thất gia đình, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ mỹ phẩm, hóa chất; nguyên vật liệu 
sản xuất cao su, đồ điện tử, đồ viễn thông. 

 
 

(210) 4-2011-27288 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., 

LTD.   (JP) 
209-1 Shimotabuse, Tabuse-cho, 
Kumage-gun, Yamaguchi-ken, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm, máy bơm li tâm, máy bơm kiểu pittông, máy bơm quay (máy bơm 

hồi chuyển), máy bơm cánh quạt (dòng hướng trục), máy bơm hỗn hợp hướng trục - li tâm 
(máy bơm dòng hỗn hợp), máy bơm chân không, máy bơm chân không quay, máy quạt 
gió, máy quạt gió quay (máy quạt gió kiểu xoay). 

 
 

(210) 4-2011-27289 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(731) TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., 
LTD.    (JP) 
209-1 Shimotabuse, Tabuse-cho, 
Kumage-gun, Yamaguchi-ken, Japan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm, máy bơm kiểu pittông, máy quạt gió, máy quạt gió điện từ.  
 
 

(210) 4-2011-27354 (220) 21.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) CLIPSAL AUSTRALIA PTY LTD  

(AU) 
2 Solent Circuit, Norwest Business Park, 
Baulkam Hills, Sydney, NSW 2153, 
Australia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện; bộ chuyển mạch điều khiển từ xa; ổ cắm điện; phích cắm điện; 

bộ điều hợp; cầu chì; thanh nối cầu chì; bộ nối điện; bộ chuyển mạch hồng ngoại; pin 
điện; thiết bị sạc pin; màn hình đi-ốt phát quang (LED); bảng quảng cáo điện tử; thiết bị 
ghi, truyền, hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; loa; cáp điện.  

 
 

(210) 4-2011-27355 (220) 21.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24 
(731) CLIPSAL AUSTRALIA PTY LTD  

(AU) 
Solent Circuit, Norwest Business Park, 
Baulkam Hills, Sydney, NSW 2153, 
Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng được điều khiển 

từ xa; ống phát quang để chiếu sáng; đèn pin để chiếu sáng; máy khuyếch tán ánh sáng; 
quạt điện dùng cho cá nhân; đèn pin, máng đèn điện, thiết bị chiếu sáng được điều khiển 
bằng máy vi tính.  

 
 
(210) 

 
4-2011-27365 

 
(220) 

 
21.12.2011 

  (441) 25.04.2012 
  
(731) BIONIME CORPORATION   (TW) 

694, Renhua Road, Dali Dist., Taichung 
City 412, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là thiết bị đo nồng độ glucoza trong máu; dụng 

cụ mổ; bộ dụng cụ để kiểm tra nồng độ glucoza trong máu; dung dịch đối chứng dùng để 
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kiểm tra độ chính xác trong các thử nghiệm y học; hộp đựng chống ẩm dùng cho que thử 
(dụng cụ y tế); que thử (dụng cụ y tế).  

 
 

(210) 4-2011-27403 (220) 21.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH nông dược bản 
H'mong - Sapa    (VN) 
Tổ 9B đường Điện Biên Phủ, thị trấn 
Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành trong và ngoài nước, vận chuyển khách du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 44: Tắm hơi, mát-xa. 
 
 

(210) 4-2011-27404 (220) 21.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH nông dược bản 
H'mong - Sapa    (VN) 
Tổ 9B đường Điện Biên Phủ, thị trấn 
Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành trong nước và ngoài nước, vận chuyển khách du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 44: Tắm hơi, mát-xa. 
 
 

(210) 4-2011-27436 (220) 21.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển sản xuất Hạ Long  (VN) 
Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực phẩm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
696 

Nhóm 31: Thủy sản tươi sống như tôm, cá, mực, cua; thức ăn trong nuôi trồng thủy sản; 
giống thủy sản.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu các mặt hàng thủy sản: tôm, cà, mực, cua, thức ăn 
trong nuôi trồng thuỷ sản; giống thuỷ sản.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp; định giá 
bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng phục vụ ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-27437 (220) 21.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.15.1; A26.11.12; 26.1.1; 1.5.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần không gian 

Quốc Tế  (VN) 
27B lầu 5, Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ di dời văn phòng, dịch vụ chuyển nhà; dịch vụ di chuyển  hàng hóa và 

hành khách quốc tế, dịch vụ lưu kho ngắn hạn, dịch vụ lưu kho dài hạn; lưu giữ hồ sơ 
trong kho bãi. 

 
 

(210) 4-2011-27461 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xám đậm, xám nhạt 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; 

vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại; ống dẫn và ống bằng 
kim loại, dây kim loại thường. 

 
Nhóm 07: Máy sản xuất điện; máy phát điện; động cơ (trừ loại động cơ dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ); máy công cụ; thiết bị nâng; đai truyền dùng cho động cơ 
và máy móc.  
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Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị và dụng cụ để kiểm tra điện (giám sát); thiết bị 
và dụng cụ đo điện; thiết bị thông tin viễn thông, cụ thể là: trạm viba, cáp quang, tổng đài 
điện thoại, trạm thu phát gôc (BTS), thiết bị đầu cuối di động, thiết bị đầu cuối cố định; 
máy vi tính; phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, làm lạnh, thông gió, cấp nước.  

 
Nhóm 16: Tạp chí (định kỳ); các ấn phẩm; tập san chuyên ngành; sách; lịch; catalô.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị điện, cụ 
thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo lường điện, 
thiết bị điện tử, cụ thể là  thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, thiết bị viễn 
thông và công nghê thông tin, vật liêu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là mua bán các 
thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng cho 
mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quan hệ công chúng; tư vấn tổ chức và điều hành 
kinh doanh; quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình điện; quản lý kinh 
doanh trung tâm thương mại. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chinh; dịch vụ tiền tệ, tư vấn tài chính; đầu tư 
chứng khoán; kinh doanh bất động sản; quỹ đầu tư. 

 
Nhóm 37:  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông, phát chương trình truyền thanh; phát chương trình truyền hình; 
hãng thông tấn; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu 
(dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn thông. 

 
Nhóm 39: Mua bán điện; truyền tải điện; phân phối năng lượng; phân phối điện; dịch vụ 
du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê 
thiết bị và phương tiện vận tải. 

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm); dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường (xử lý rác thải, tiêu hủy rác thải, xử lý nước 
thải); cho thuê máy phát điện.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục), tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; dịch vụ 
tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy 
tính; lập chương trình máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu 
máy tính; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, điện lực, viễn thông 
và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; thử nghiệm 
vật liệu; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, 
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thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, đo hiệu 
suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-27462 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; 

vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại; ống dẫn và ống bằng 
kim loại, dây kim loại thường.  

 
Nhóm 07: Máy sản xuất điện; máy phát điện; động cơ (trừ loại động cơ dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ); máy công cụ; thiết bị nâng; đai truyền dùng cho động cơ 
và máy móc.   

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị và dụng cụ để kiểm tra điện (giám sát); thiết bị 
và dụng cụ đo điện; thiết bị thông tin viễn thông, cụ thể là: trạm viba, cáp quang, tổng đài 
điện thoại, trạm thu phát gôc (BTS), thiết bị đầu cuối di động, thiết bị đầu cuối cố định; 
máy vi tính; phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, làm lạnh, thông gió, cấp nước.   

 
Nhóm 16: Tạp chí (định kỳ); các ấn phẩm; tập san chuyên ngành; sách; lịch; catalô.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị điện, cụ 
thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo lường điện, 
thiết bị điện tử, cụ thể là  thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, thiết bị viễn 
thông và công nghê thông tin, vật liêu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là mua bán các 
thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng cho 
mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quan hệ công chúng; tư vấn tổ chức và điều hành 
kinh doanh; quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình điện; quản lý kinh 
doanh trung tâm thương mại. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chinh; dịch vụ tiền tệ, tư vấn tài chính; đầu tư 
chứng khoán; kinh doanh bất động sản; quỹ đầu tư.  
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Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình viễn thông; hệ thống lưới điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện, 
thiết bị viễn thông; tư vấn xây dựng.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông, phát chương trình truyền thanh; phát chương trình truyền hình; 
hãng thông tấn; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu 
(dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn thông.  

 
Nhóm 39: Mua bán điện, truyền tải điện; phân phối năng lượng; phân phối điện; dịch vụ 
du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê 
thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm); dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường (xử lý rác thải, tiêu hủy rác thải, xử lý nước 
thải); cho thuê máy phát điện.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục), tổ chức và điều khiển hội thảo.   

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; dịch vụ 
tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy 
tính; lập chương trình máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu 
máy tính; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, điện lực, viễn thông 
và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; thử nghiệm 
vật liệu; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, 
thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, đo hiệu 
suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-27463 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; 

vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại; ống dẫn và ống bằng 
kim loại, dây kim loại thường.  
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Nhóm 07: Máy sản xuất điện; máy phát điện; động cơ (trừ loại động cơ dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ); máy công cụ; thiết bị nâng; đai truyền dùng cho động cơ 
và máy móc.   

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị và dụng cụ để kiểm tra điện (giám sát); thiết bị 
và dụng cụ đo điện; thiết bị thông tin viễn thông, cụ thể là: trạm viba, cáp quang, tổng đài 
điện thoại, trạm thu phát gôc (BTS), thiết bị đầu cuối di động, thiết bị đầu cuối cố định; 
máy vi tính; phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, làm lạnh, thông gió, cấp nước.   

 
Nhóm 16: Tạp chí (định kỳ); các ấn phẩm; tập san chuyên ngành; sách; lịch; catalô.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị điện, cụ 
thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo lường điện, 
thiết bị điện tử, cụ thể là  thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, thiết bị viễn 
thông và công nghê thông tin, vật liêu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là mua bán các 
thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng cho 
mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quan hệ công chúng; tư vấn tổ chức và điều hành 
kinh doanh; quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình điện; quản lý kinh 
doanh trung tâm thương mại. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chinh; dịch vụ tiền tệ, tư vấn tài chính; đầu tư 
chứng khoán; kinh doanh bất động sản; quỹ đầu tư.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình viễn thông; hệ thống lưới điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện, 
thiết bị viễn thông; tư vấn xây dựng.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông, phát chương trình truyền thanh; phát chương trình truyền hình; 
hãng thông tấn; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn thông.  

 
Nhóm 39: Mua bán điện, truyền tải điện; phân phối năng lượng; phân phối điện; dịch vụ 
du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê 
thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm); dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường (xử lý rác thải, tiêu hủy rác thải, xử lý nước 
thải); cho thuê máy phát điện.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục), tổ chức và điều khiển hội thảo.   

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; dịch vụ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
701 

tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy 
tính; lập chương trình máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu 
máy tính; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, điện lực, viễn thông 
và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; thử nghiệm 
vật liệu; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, 
thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, đo hiệu 
suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-27464 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; A1.1.9; A1.1.2 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; 

vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại; ống dẫn và ống bằng 
kim loại, dây kim loại thường.  

 
Nhóm 07: Máy sản xuất điện; máy phát điện; động cơ (trừ loại động cơ dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ); máy công cụ; thiết bị nâng; đai truyền dùng cho động cơ 
và máy móc.   

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị và dụng cụ để kiểm tra điện (giám sát); thiết bị 
và dụng cụ đo điện; thiết bị thông tin viễn thông, cụ thể là: trạm viba, cáp quang, tổng đài 
điện thoại, trạm thu phát gôc (BTS), thiết bị đầu cuối di động, thiết bị đầu cuối cố định; 
máy vi tính; phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, làm lạnh, thông gió, cấp nước.    

 
Nhóm 16: Tạp chí (định kỳ); các ấn phẩm; tập san chuyên ngành; sách; lịch; catalô.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị điện, cụ 
thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo lường điện, 
thiết bị điện tử, cụ thể là  thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, thiết bị viễn 
thông và công nghê thông tin, vật liêu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là mua bán các 
thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng cho 
mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quan hệ công chúng; tư vấn tổ chức và điều hành 
kinh doanh; quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình điện; quản lý kinh 
doanh trung tâm thương mại. 
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Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chinh; dịch vụ tiền tệ, tư vấn tài chính; đầu tư 
chứng khoán; kinh doanh bất động sản; quỹ đầu tư.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình viễn thông; hệ thống lưới điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện, 
thiết bị viễn thông; tư vấn xây dựng.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông, phát chương trình truyền thanh; phát chương trình truyền hình; 
hãng thông tấn; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu 
(nhà cung cấp dịch vụ); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn thông.   

 
Nhóm 39: Mua bán điện, truyền tải điện; phân phối năng lượng; phân phối điện; dịch vụ 
du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê 
thiết bị và phương tiện vận tải.    

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm); dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường (xử lý rác thải, tiêu hủy rác thải, xử lý nước 
thải); cho thuê máy phát điện.    

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục), tổ chức và điều khiển hội thảo.    

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; dịch vụ 
tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy 
tính; lập chương trình máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu 
máy tính; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, điện lực, viễn thông 
và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; thử nghiệm 
vật liệu; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, 
thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, đo hiệu 
suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-27469 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH Thiên Hoàng 

Tùng   (VN) 
Số 198, đường số 10, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 
CONSULT LTD. LLC.) 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng, quảng cáo, nghiên cứu thị trường, bán đấu giá, 
thông tin về thương mại, dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác), mua bán, máy vi 
tính,  điện thoại, thiết bị kỹ thuật số, cơ khí như: máy bơm, máy phát điện, điện tử như: ti 
vi, tủ lạnh, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị văn phòng, sản phẩm thời trang và 
phụ kiện, ô tô, xe máy thông qua mạng internet. 

 
 

(210) 4-2011-27472 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Dịch Vụ Nhân 
Thành Nhân   (VN) 
72/36/7 Nguyễn ảnh Thủ, khu phố 2, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy, phụ tùng ôtô. 

 
 

(210) 4-2011-27482 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nason Việt 
Nam  (VN) 
Số 71 Khương Thượng, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hóa như: thực phẩm và thực phẩm chức năng, thuốc lá, 

rượu bia, nước giải khát, mua bán đồ gia dụng, bao gồm: nòi, xoong, chảo, bàn là, ấm, 
phích, đèn, máy sấy tóc, máy khử mùi, máy xay, ép trái cây, bếp ga, bếp từ, vỉ nướng, xô, 
chậu, bát, đĩa, chén, cốc, đũa, thìa, dĩa, muỗng. 

 
 

(210) 4-2011-27487 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Ma San    (VN) 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè) xanh khô, lá trà (chè) xanh tươi, nước trà xanh.  
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(210) 4-2011-27504 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Chu Đăng Thanh  (VN) 

Xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh 
Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và tiếp thị; mua bán quần áo, giầy dép, mũ nón thời trang, 

băng nhạc, đĩa nhạc; dịch vụ tổ chức sự kiện (cho mục đích thương mại và quảng cáo); 
dịch vụ môi giới và xúc tiến thương mại; dịch vụ tổ chức hội chợ tổng hợp và chuyên đề; 
mua bán đồ gia dụng như: bàn, ghế, xoong nồi, chảo, ấm đun nước, phích, bếp điện, máy 
hút bụi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (cho mục đích văn hoá, giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ 
chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; dịch vụ chụp hình, quay phim kỹ thuật số; dịch 
vụ phòng thu âm và in sang băng đĩa; dịch vụ vũ trường và khu vui chơi giải trí.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27522 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1; 17.2.25 
(591) Vàng, cam, hồng, xanh lá cây, xanh da 

trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Hoàng Kim 

Thế Gia   (VN) 
133 An Dương Vương, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 

nghệ (mây, tre, gốm sứ, đất nung, thuỷ tinh, cói, đay), thực phẩm, mỹ phẩm, hàng trang 
trí nội thất, quần áo, giày dép, đồng hồ, đồ điện gia dụng (ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, 
bàn là, bếp từ, bếp ga, bếp điện, lò vi sóng, lò nướng, nồi lẩu điện, máy xay sinh tố, máy 
ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy hút bụi, máy sấy tóc, máy rửa bát, 
máy lọc không khí, máy xay đậu nành, nồi cơm, nồi áp suất, máy phát điện, bát, đĩa, dao, 
thìa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén).  
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(210) 4-2011-27524 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.11.2; A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần HANNGROUP  

(VN) 
Số 6, ngõ 67, đường Thái Thịnh, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải vóc 
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giầy dép, vải vóc. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng và các công 
trình xây dựng dân dụng khác; xây dựng kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị và 
khu dân cư. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế thời trang và thiết kế thời trang. 

 
 

(210) 4-2011-27525 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần HANNGROUP  

(VN) 
Số 6, ngõ 67, đường Thái Thịnh, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải vóc.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, vải vóc.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng và các công 
trình xây dựng dân dụng khác; xây dựng kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị và 
khu dân cư.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế thời trang và thiết kế thời trang. 
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(210) 4-2011-27537 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) CASTROL LIMITED    (GB) 

Wakefield House Pipers Way, Swindon, 
Wiltshire, SN3 1RE, United Kingdom   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để chống gỉ (ngăn sự ăn mòn); hóa chất mài mòn; dung môi, a 

xít; chế phẩm làm sạch sử dụng trong quá trình sản xuất. 
 

Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; chế phẩm tẩy gỉ; chế phẩm tẩy sơn; các chất tẩy rửa và các 
chất tẩy dầu mỡ không sử dùng trong quá trình sản xuất; tất cả để sử dụng trong lĩnh vực 
công nghiệp và không sử dụng để làm sạch máy tính hoặc phòng máy tính. 

 
 
 

(210) 4-2011-27542 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.1.8; 26.13.1; 26.1.1 
(731) TAOKAENOI FOOD & MARKETING 

CO., LTD.  (TH) 
93/5-7 Moo 5 Rattanathibeth Road, 
Bangraknoi, Nonthaburi 11000 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rong biển ăn được (đã qua chế biến) và thức ăn nhẹ làm từ rong biển.  

 
 
 

(210) 4-2011-27543 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.13.1; A2.5.23; 2.5.1; 2.5.2 
(731) TAOKAENOI FOOD & MARKETING 

CO., LTD.   (TH) 
93/5-7 Moo 5 Rattanathibeth Road, 
Bangraknoi, Nonthaburi 11000 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rong biển ăn được (đã qua chế biến) và thức ăn nhẹ làm từ rong biển.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
707 

(210) 4-2011-27544 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; 26.13.1; 2.5.1; 2.5.2; A1.1.12; 
A2.5.23 

(731) TAOKAENOI FOOD & MARKETING 
CO., LTD.   (TH) 
93/5-7 Moo 5 Rattanathibeth Road, 
Bangraknoi, Nonthaburi 11000 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rong biển ăn được (đã qua chế biến) và thức ăn nhẹ làm từ rong biển.  

 
 
 

(210) 4-2011-27546 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 19.7.1; 3.11.1; 3.9.16 
(591) Vàng, đỏ, nâu, nâu nhạt, nâu đậm, nâu 

đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh  (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, mũ (nón), giày, dép.  

 
 
 

(210) 4-2011-27547 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 7.1.6; 5.5.16; 4.5.21; 2.1.1 
(591) Cam, đen, trắng, nâu, nâu đậm, xám, 

xanh dương, xanh ngọc, vàng, hồng, đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh   (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, mũ (nón), giày, dép.  
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(210) 4-2011-27562 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.2.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Con Voi   (VN) 
16/13/21 đường số 12, phường 5, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-27579 (220) 23.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.1; 17.2.25; 25.1.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hồi  (VN) 
88 Phan Đình Phùng, phường Cẩm 
Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Mứt 
 

Nhóm 30: Bột và các sản phẩm làm từ ngũ cốc, bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2011-27580 (220) 23.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.1; A25.1.10; 25.1.25; 17.2.25(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hồi  (VN) 
88 Phan Đình Phùng, phường Cẩm 
Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và các sản phẩm làm từ ngũ cốc, bánh, mứt, kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-27581 (220) 23.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.1; 25.1.25; A25.1.10; 17.2.25(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hồi  (VN) 
88 Phan Đình Phùng, phường Cẩm 
Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và các sản phẩm từ ngũ cốc, bánh, mứt, kẹo. 
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(210) 4-2011-27583 (220) 23.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Vạn Phát Tài  (VN) 
482/9 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; nước hoa; kem dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2011-27584 (220) 23.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Vạn Phát Tài  (VN) 
482/9 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; nước hoa, kem dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2011-27585 (220) 23.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Vạn Phát Tài  (VN) 
482/9 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; nước hoa; kem dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2011-27586 (220) 23.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Vạn Phát Tài   (VN) 
482/9 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; nước hoa, kem dưỡng da. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27587 (220) 23.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.1.25 
(591) Đen, trắng, hồng, vàng, xanh cốm 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Vạn Phát Tài  (VN) 
482/9 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; nước hoa; kem dưỡng da. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27600 (220) 23.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Jajynic   (VN) 
P605, tòa nhà Toyota Mỹ Đình, số 15 
Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn trang trí các loại; men cho sơn; nước men bóng (chất mầu, sơn); chất màu, 

bột màu; sơn phủ dùng cho gỗ; phẩm màu; sơn diệt khuẩn.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-27609 (220) 23.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.5.3; 1.17.11; 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, xanh lá cây 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dược phẩm Sang  (VN) 
18Bis/9 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh trong các cửa 

hàng kinh doanh. 
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(210) 4-2011-27633 (220) 23.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A1.5.3; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Nhật Quang  (VN) 
Số 122 Tôn Đức Thắng, phường An 
Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ lao động. 
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang công sở, quần áo đồng phục học sinh.  
 
 

(210) 4-2011-27646 (220) 23.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 6.1.2; 18.3.23; 18.3.2; 26.4.3 
(591) Đỏ, nâu đen, vàng cam, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần đầu tư và 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tân Linh   (VN) 
Số 68B, tổ 44, ngõ 139, đường Tam 
Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn về quản lý điều hành kinh doanh thương mại, trưng bày và mua bán vật 

liệu xây dựng, mua bán mỹ phẩm, mua bán nông lâm thủy hải sản, tổ chức sự kiện cho 
mục đích quảng cáo và thương mại. 

 
 

(210) 4-2011-27669 (220) 23.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; 5.7.17; 26.1.1 
(591) Vàng, vàng cam, xanh lá cây, xanh ngọc, 

xanh đen nhạt, đỏ cam, đỏ, tím, trắng 
(731) Tổ hợp tác sản xuất khóm 

(thơm) Thạnh Hòa   (VN) 
Nhà văn hóa ấp 6, xã Thạnh Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Quả thơm (quả dứa). 
 

Nhóm 35: Mua bán quả thơm (quả dứa).  
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(210) 4-2011-27670 (220) 23.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; A5.7.22; 5.7.11 
(591) Xanh ngọc, xanh lá cây đậm, vàng cam, 

trắng, tím nhạt, tím đậm, đỏ, đen 
(731) Tổ hợp tác sản xuất chanh 

Thạnh Hòa   (VN) 
Nhà văn hóa ấp 6, xã Thạnh Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Quả chanh.  
 

Nhóm 35: Mua bán quả chanh.  
 
 

(210) 4-2011-27681 (220) 26.12.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 10258697 12.09.2011 EM 

(731) BEATS ELECTRONICS, LLC   (US) 
1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, 
Santa Monica, CA 90404, United States 
of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe; hộp dùng cho tai nghe có thể mang đi được; micrô; loa; loa phóng 

thanh; thiết bị âm thanh, cụ thể là, máy đọc đĩa đa phương tiện, máy đọc đĩa đa phương 
tiện có thể mang đi được, đầu đọc đĩa đa phương tiện dùng cho xe ô tô, đầu đọc đĩa DVD 
dùng cho xe ô tô, đầu đọc đĩa CD dùng cho xe ô tô, đầu đọc đĩa âm thanh kỹ thuật số. dâu 
đọc đĩa âm thanh kỹ thuật số có thể mang đi được, đầu đọc đĩa âm thanh kỹ thuật số dùng 
cho xe ô tô; điện thoại di động và phụ kiện, cụ thể là, điện thoại di động, điện thoại thông 
minh, và tai nghe dùng cho điện thoại di động; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số và 
thiết bị điện tử cầm tay không dây kỹ thuật số dùng để liên lạc, ghi âm, sắp xếp, truyền, 
điều khiển, lưu trữ và duyệt các tệp tin văn bản, dữ liệu, hình ảnh và âm thanh, máy vi 
tính; thiết bị âm thanh, cụ thể là dây cáp nguồn và dây cáp dùng để truyền tín hiệu âm 
thanh và hình ảnh.  

 
 

(210) 4-2011-27683 (220) 26.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 
phẩm Châu á   (VN) 
Số 08 đường TS15 khu công nghiệp Tiên 
Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước chấm (có nguồn gốc từ động vật như cá, tôm, tép); mắm (cá, 
tôm, tép) nước xuýt; súp; các chế phẩm để nấu súp hay nước dùng; nước canh thịt; chế 
phẩm để làm nước dùng hay nước canh thịt; chất chiết xuất ra từ thịt; bơ; nước thịt đông; 
sữa; các sản phẩm sữa. 

 
Nhóm 30: Mì; bún; miến; phở; cháo; giấm; caramen; xốt mayonaise; snack (thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc); gia vị; đồ gia vị; nước chấm (đồ gia vị); nước xốt (đồ gia vị); 
nước tương; tương ớt; mù tạc; kem lạnh. 

 
 

(210) 4-2011-27685 (220) 26.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A2.5.24; A2.1.23; 2.1.25 
(731) Công ty cổ phần B-GATE   (VN) 

Số 17 ngõ 15 Tạ Quang Bửu, phường 
Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm tin học (ghi sẵn); xuất bản phẩm bằng điện tử có thể tải xuống được 

qua mạng máy tính; chương trình máy tính có thể tải xuống được hoặc phần mềm trò chơi 
có thể tải xuống được qua mạng máy tính; phần mềm trò chơi video dùng cho cá nhân có 
thể tải xuống được qua mạng máy tính, phim hoạt hình. 

 
Nhóm 16: Sách, báo, tạp chí thể hiện các nhân vật từ các phim hoạt hình; bút; hộp bút; 
giấy gói quà, tranh ảnh. 

 
Nhóm 18: Túi, cặp sách, ba lô, ô, ví, vali. 

 
Nhóm 20: Khung tranh ảnh, túi ngủ dùng cho người đi cắm trại, móc đeo chìa khóa 
(không bằng kim loại), gối và đệm ghế; đồ vật trang trí [lưu động]. 

 
Nhóm 21: Đồ thủy tinh, đồ gốm và bằng đất nung, cụ thể là: chén vại, bình có tay cầm và 
vòi, tách cà phê, cốc, lọ.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón, cà vạt, tất, khăn quàng cổ. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ chơi thể thao cụ thể là: các nhân vật hành động và phụ 
kiện đi kèm, đồ chơi bằng vải lông. 

 
Nhóm 35: Đại lý mua bán thẻ cào internet, thẻ trò chơi trực tuyến, thẻ cước điện thoại; 
mua bán phần mềm tin học, các hệ thống mạng và giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động 
thanh toán, chuyển khoản qua mạng viễn thông internet và thanh toán, chuyển khoản tự 
động, các nội dung và dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di động và trên mạng 
internet; thương mại điện tử (cụ thể gồm: hỗ trợ khách hàng qua mạng internet và quản lý 
cơ sở dữ liệu khách hàng qua mạng internet); quảng cáo trực tuyến; mua, bán, xuất nhập 
khẩu các sản phẩm quần áo, giầy dép, mũ nón, tất, túi, ba lô, cà vạt, sách, báo, tạp chí, 
hoá chất, sơn, hoá mỹ phẩm, dược phẩm; mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm điện, 
điện tử, điện lạnh, điện gia dụng như nồi cơm điện, lò vi sóng, máy nướng bánh và thịt, 
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bếp ga, bếp từ, nồi lẩu điện, quạt điện, máy xay hoa quả, máy ép hoa quả, nồi điện, chảo 
điện, bình đun nước siêu tốc, máy sấy tóc, bàn là, máy khử độc thực phẩm, máy hút mùi, 
máy hút bụi, đèn, bình tắm nóng lạnh, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, tủ làm đông, tủ làm 
mát thực phẩm, thiết bị phân phối nước nóng và lạnh, máy sấy quần áo, ti vi và phụ kiện 
kèm theo, đài và phụ kiện kèm theo; mua bán thiết bị công nghiệp như: máy cắt plasma, 
máy dán thùng, máy cắt, máy phay, máy bào, máy tiện, máy khoan, mái mài; mua, bán, 
xuất nhập khẩu các sản phẩm thiết bị nông nghiệp, vật tư máy móc trang thiết bị ngành y 
tế, xây dựng, khai khoáng, giao thông, bưu chính viễn thông, ô tô, xe máy và phụ tùng 
thay thế, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng may mặc, quần áo, giầy dép, mũ 
nón, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, nông, lâm, hải sản, lương thực thực phẩm, nước giải 
khát, thức ăn gia súc, gia cầm, đồ chơi trẻ em. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí như cung cấp trò chơi trực tuyến trên điện thoại di động, điện 
thoại cố định, trên truyền hình, internet và các phương tiện thông tin đại chúng; dịch vụ 
vui chơi giải trí; đại lý cung cấp các dịch vụ trò chơi cung cấp trực tuyến từ mạng máy 
tính; đại lý vui chơi giải trí, các trò chơi trực tuyến trên truyền hình và các phương tiện 
thông tin đại chúng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế phần mềm tin học, các hệ thống mạng và giải pháp công nghệ 
phục vụ hoạt động thanh toán, chuyển khoản qua mạng viễn thông, internet và thanh toán, 
chuyển khoản tự động, các nội dung và dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di 
động và trên mạng internet.  

 
 

(210) 4-2011-27686 (220) 26.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(731) AKZO NOBEL COATINGS 
LNTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất sử dụng trong sản xuất sơn; chất dính dùng trong công nghiệp, chất 

dính dùng cho giấy dán tường và chất dính dùng gạch ốp tường.  
 

Nhóm 02: Sơn, véc ni, thuốc màu; chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho 
thuốc màu, véc ni hoặc sơn; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chế phẩm dùng làm sơn 
lót (tương tự như sơn); chất nhuộm màu dùng cho gỗ.  

 
Nhóm 07: Máy pha màu cho sơn, véc ni, thuốc màu, chất nhuộm màu dùng cho gỗ, và 
máy để tẩy sạch các dụng cụ sơn; máy trộn màu; thiết bị trộn sơn; máy để tẩy sơn; thiết bị 
phun sơn và súng phun sơn. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ và công cụ cầm tay thao tác thủ công, tất cả dùng cho những ứng dụng 
cho sơn, véc ni, thuốc màu, chất nhuộm màu dùng cho gỗ, và dùng để tẩy sạch các dụng 
cụ sơn; thiết bị để tẩy màu sơn (thao tác thủ công); dụng cụ thao tác thủ công để pha trộn 
sơn; dụng cụ chắn sơn (dụng cụ cầm tay), tấm chắn sơn (dụng cụ cầm tay); dao dùng cho 
thợ sơn.  
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Nhóm 16: Dụng cụ cầm tay để vẽ, vật dụng để vẽ; chổi để phết sơn, hồ dán, chất bịt kín 
và sơn đầu thuộc nhóm này; chổi quét sơn; con lăn sơn cho thợ sơn nhà; bọt biển dùng để 
sơn; khay đựng con lăn sơn; đầu lăn của con lăn sơn; khuôn tô màu dùng để sơn vẽ; bảng 
pha màu của họa sĩ; băng dính dùng để che những phần không sơn để sơn khỏi dính vào 
(dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng); chất dính dùng cho mục đích gia dụng, 
văn phòng phẩm; ấn phẩm; xuất bản phẩm liên quan đến sơn, trang trí và trang bị nội thất 
trong xây dựng.  

 
Nhóm 17: Sơn cách li; vật liệu đệm bằng cao su và nhựa dùng để bao gói, bịt kín và cách 
ly. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; hỗn hợp xi măng; chất trám sử dụng trong 
trang trí nhà để sửa chữa vết nút, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác trên các bề mặt hoặc gỗ; 
chất làm cứng gỗ; vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; lớp phủ vữa lỏng; vật liệu chống thấm 
dạng dải dùng cho cửa ra vào và cửa sổ; lớp phủ dạng thạch cao; chất trám sử dụng trong 
trang trí nhà để sửa chữa hoặc làm phẳng bề mặt thạch cao.  

 
Nhóm 27: Giấy dán tường.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ, đặc biệt là bán và cung cấp sơn, các sản phẩm để 
trang trí.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, xây dựng công trình, bảo dưỡng, lắp đặt và sửa chữa các 
công trình để ở, công trình thương mại; dịch vụ giám sát thi công, sửa hoặc phục chế các 
công trình xây dựng; dịch vụ sơn sửa, trang trí tường và dán giấy dán tường; dịch vụ trát 
vữa và thạch cao; dịch vụ sơn và phối màu sơn; dịch vụ tư vấn và cung cung cấp thông tin 
liên quan đến nâng cấp, cải tạo, trang trí và sơn các công trình xây dựng.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ pha sơn, thuốc màu; dịch vụ nhuộm màu; dịch vụ tạo màu cho sơn, 
véc-ni, sơn bóng và chất nhuộm màu cho gỗ.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo kinh doanh; tổ chức các cuộc hội 
thảo và triển lãm cho mục đích văn hóa và giáo dục; tổ chức dịch vụ đào tạo; cung cấp các 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; cung cấp tin tức và thông tin trực 
tuyến liên quan đến giáo dục, đào tạo và giải trí; dịch vụ trình diễn, hướng dẫn và đào tạo 
về kỹ thuật sơn và trang trí, dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong việc lựa chọn trang trí, thiết kế trang trí, lựa chọn sản 
phẩm trang trí và lựa chọn màu sắc của sơn, véc ni, thuốc màu và chất nhuộm màu dùng 
cho gỗ; dịch vụ phối màu (thiết kế); dịch vụ kết hợp màu cho phù hợp.  

 
 

(210) 4-2011-27688 (220) 26.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(591) Đen, đỏ 
(731) STANDARD & POOR'S FINANCIAL 

SERVICES LLC   (US) 
55 Water Street, New York, NY 10041, 
USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để truy cập và thao tác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tài 
chính, để thiết lập các mô hình, biểu đồ, phân tích và báo cáo tài chính theo yêu cầu của 
khách hàng dựa trên cơ sở dữ liệu tài chính; phần mềm máy tính để thực hiện phân tích 
danh mục đầu tư rủi ro; phần mềm máy tính để thực hiện phân tích rủi ro định lượng.  

 
Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến qua mạng máy tính toàn cầu các 
ứng dụng phần mềm trong các lĩnh vực dữ liệu liên quan đến tài chính và dữ liệu công ty; 
tư vấn kinh doanh dưới dạng cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc mua lại và sáp nhập doanh 
nghiệp; tư vấn mua lại và sáp nhập doanh nghiệp. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính được cung cấp qua mạng máy tính toàn cầu, cụ thể là dịch vụ 
ngân hàng đầu tư và thương mại, dịch vụ quỹ vốn đầu cơ và cổ phần tư nhân; dịch vụ đầu 
tư, cụ thể là tư vấn đầu tư và đầu tư tài chính trong các lĩnh vực quỹ tiền gửi, quỹ đầu tư 
tương hỗ, bất động sản, hàng hóa, tiền vốn, chứng khoán, trái phiếu, tiền trả lợi tức hàng 
năm; dịch vụ quản lý, lập chiến lược và huy động vốn đầu cơ và cổ phần tư nhân; tư vấn 
tài chính dưới dạng cung cấp dịch vụ hỗ trợ mua lại và sáp nhập về tài chính; cung cấp cơ 
sở dữ liệu điện tử trực tuyến qua mạng lưới toàn cầu trong lĩnh vực thông tin tài chính; 
dịch vụ định giá chứng khoán; cung cấp dữ liệu thời gian thực thị trường tài chính; dịch vụ 
đặt giá hàng hóa và dữ liệu; cung cấp trực tuyến sách, tạp chí và bản tin tài chính. 

 
Nhóm 42: Cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không tải xuống được để 
truy cập vào báo giá trực tuyến, tin tức, biểu đồ và quan điểm thị trường để sử dụng trong 
ngành tài chính.  

 
 

(210) 4-2011-27692 (220) 26.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.5.1; A5.3.13; 26.1.1 (540) 

 

(731) Phạm Duy Đông  (VN) 
Số 5, ngõ 31, Yên Bái II, phường phố 
Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội (Số 5, phố 339, phường phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy tính xách tay, điện thoại di động và máy tính bảng, ô tô, xe máy 

và các thiết bị phụ tùng, máy móc, vật tư, linh kiện, phụ tùng trong lĩnh vực xây dựng, san 
lấp mặt bằng, thiết bị trong lĩnh vực môi trường công nghiệp, trang thiết bị y tế; đại lý 
kinh doanh thiết bị bưu chính viễn thông. 

 
 

(210) 4-2011-27749 (220) 26.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vương Việt Trung   (VN) 
389 An Dương Vương, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 28: Máy chạy bộ; máy tập thể hình.  
 
 

(210) 4-2011-27765 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 6.1.2; A1.1.10; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

trắng, vàng, cam 

(540) 

   

(731) Đào Quốc Dũng  (VN) 
66 đường số 2 Hoàng Hoa Thám, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 
 

(210) 4-2011-27766 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.12.1; A1.1.10; 24.15.3; 2.7.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương, trắng, 

vàng, tím, đen 

(540) 

   

(731) Đào Quốc Dũng   (VN) 
66 đường số 2 Hoàng Hoa Thám, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 
 

(210) 4-2011-27767 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và kinh doanh công nghiệp 
Đại Lâm  (VN) 
Xóm 6, thôn An Chai, xã Vân Canh, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay] bàn xẻng [dụng cụ cầm tay], dụng cụ cầm 

tay, thao tác thủ công; bay xoa, trát vữa. 
 

Nhóm 16: Con lăn của thợ sơn nhà, chổi quét sơn. 
 

Nhóm 21: Xô, thùng, chậu (đồ chứa đựng). 
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(210) 4-2011-27769 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
quốc tế DOLLA  (VN) 
A5-TT3 Bắc Linh Đàm, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quảng cáo và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm: 

máy nước nóng dùng điện hoặc năng lượng mặt trời, thiết bị nhà tắm, nhà vệ sinh. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27802 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 6.1.2; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Nhà hàng Việt 

Nam   (VN) 
Khu 2, khu tập thể xí nghiệp thuốc thú y 
Trung Ương, xã Đức Thượng, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu; dịch vụ cung cấp thực phẩm và 

đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê.  
 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-27810 

 
(220) 

 
27.12.2011 

  (441) 25.04.2012 
(531) 4.3.3; 24.15.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Việt Hàn   (VN) 
Ninh Xá, Ninh Sở, Thường Tín, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Vải nhám, vải ráp; giấy nhám, giấy ráp; vật liệu mài; cacbua kim loại (chất 

mài); corundum (chất mài); đá nhám (bột mài). 
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(210) 4-2011-27811 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.3.3; 24.15.21 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Việt Hàn   (VN) 
Ninh Xá, Ninh Sở, Thường Tín, thành 
phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 03: Vải nhám, vải ráp; giấy nhám, giấy ráp; vật liệu mài; cacbua kim loại (chất 

mài); corundum (chất mài); đá nhám (bột mài). 
 
 

(210) 4-2011-27813 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 15.7.1; A1.1.9; A1.1.10 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty CP cơ điện lạnh 
thương mại dịch vụ Hồng 
Quân   (VN) 
89 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Cốc Lếu, 
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị cơ điện lạnh, điện tử cụ thể như: động cơ các loại, 

thiết bị  điện lạnh, thang máy, đồ điện gia dụng, vật tư thiết bị điện nước tổng hợp, vật tư 
thiết phòng cháy chữa cháy, thiết bị thí nghiệm khoa học, giáo dục. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt, bảo trì máy móc thiết bị cơ điện lạnh, thang máy; xây dựng 
công trình dân dụng và công nghiệp.  

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-27837 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.11.2; A26.11.8 
(731) LAMBRETTA MOTOLIFE ITALIA 

S.p.A.   (IT) 
Via Panama 68, Rome.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ và xe có động cơ cụ thể như: máy kéo, xe mô tô, xe đạp điện; phương 

tiện giao thông trên bộ cụ thể như: ô tô, ô tô tải, xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy 
bằng xăng, ô tô buýt, xe dạp; xe đạp ba bánh; máy bay; máy bay trực thăng; tàu lượn 
(phương tiện giao thông trên không), phương tiện giao thông trên không; phương tiện giao 
thông đường thủy cụ thể như: thuyền, xuồng, tàu thủy; thành phần cấu tạo của xe đạp, xe 
máy, xe máy có bàn đạp và xe có động cơ cụ thể như: lốp cho xe cộ và xe có động cơ, 
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săm cho xe cộ và xe có động cơ, vỏ xe cộ, khung gầm xe cộ, động cơ cho phương tiện 
giao thông trên bộ, máy móc dùng cho xe cộ mặt đất; thành phần cấu tạo của tàu thủy và 
máy bay cụ thể như: vỏ tàu thủy, chân vịt, thiết bị điều khiển cho tàu thủy, thân máy bay, 
cánh máy bay, cửa máy bay.  

 
Nhóm 18: Túi cụ thể như: túi xách tay, túi cầm tay dành cho phụ nữ; va li; ba lô; ví; túi 
(cặp) đựng tài liệu bằng da hoặc giả da; túi dành cho nam cụ thể như: túi thể thao dành 
cho nam, túi đựng quần áo khi đi du lịch dành cho nam; hòm (hành lí); da thuộc; vật liệu 
giả da; các sản phẩm làm từ vật liệu giả da như: túi giả da, hòm giả da; các sản phẩm làm 
bằng da như: cặp da, túi da để bao gói, hòm bằng da; da chưa thuộc; ô che nắng; ô che ở 
bãi biển; ô; gậy đi bộ; dây đai cho bộ yên cương và phụ kiện cho bộ yên cương.  

 
Nhóm 25: Quần áo đành cho nam, nữ và trẻ em nói chung bao gồm: quần áo da, áo sơ mi, 
áo cánh của phụ nữ, váy, áo vét nữ, áo vét (quần áo), quần dài, quần soóc, áo len dài tay, 
áo nịt, áo thun ngắn tay, quần áo ngủ, bít tất ngắn cổ, áo may ô, áo nịt ngực (đồ lót), dải 
đeo (quần, tất), quần lót phụ nữ, cái yếm, áo mặc trong áo gi-lê; mũ; khăn choàng đầu; ca 
vát; áo mưa; áo choàng, áo khoác ngoài; quần áo thể thao cụ thể như: quần áo bơi, quần 
trượt tuyết; áo khoác chắn gió; thắt lưng (quần áo); áo choàng làm bằng lông thú; khăn 
quàng cổ (của phụ nữ); găng tay (quân áo); áo choàng mặc sau khi tắm; đồ đi chân nói 
chung bao gồm: dép đi trong nhà, giày, giày thể thao, ủng (giày), dép.  

 
 

(210) 4-2011-27852 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.4; A5.3.13 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây 
(731) RUBA FERMUAR SANAYI ANONIM 

SIRKETI   (TR) 
1310 Sokak, No: 30 / 1, P-09, Cankaya - 
Izmir / Turkey  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 26: Khóa kéo (phec-mơ-tuya); khóa trượt; cái tay cầm của khóa kéo.  

 
 

(210) 4-2011-27854 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA SANKOSHA 

(SANKOSHA CORPORATION)   (JP) 
3-8, Osaki 4-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện cực (không dùng cho mục đích y tế); điện cực nối đất/điện cực tiếp đất 

(địa điện cực); thiết bị điện tiếp đất (thiết bị điện nối đất): thanh ray dẫn điện, dây cáp 
điện, mạch điện, dây nối điện, bản điện cực và tấm điện cực.  
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Nhóm 19: Xi măng; xi măng có chứa hỗn hợp cac-bon; xi măng dẫn điện; xi măng nối đất 
(xi măng tiếp điện).  

 
 

(210) 4-2011-27897 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3 
(591) Đỏ, nâu cà phê đậm, nâu đất, nâu đen, 

đỏ, cam đỏ, cam, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Công Nghệ và 
Hệ Thống Lô Gíc  (VN) 
638 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo kiểm số lượng trong ngành thủy sản-nông nghiệp; thiết bị giám sát 

hành trình sử dụng công nghệ vệ tinh toàn cầu; thiết bị kiểm soát, đăng nhập tự động; 
thiết bị điều khiển trung tâm dành cho nhà thông minh; thiết bị xử lý dữ liệu định vị; phần 
mềm xử lý và giám sát hành trình phương tiện.  

 
 

(210) 4-2011-27908 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Việt Vũ  (VN) 
96 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: sắt, thép, đồng, chì, nhôm, kẽm, quần áo may sẵn, 

giày dép, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, thực phẩm, máy vi tính, vật liệu xây dựng, xe ô tô, tư 
vấn quản lý doanh nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-27910 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ nhôm 
kính Cường Long  (VN) 
322 Mã Lò, khu phố 6, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: vật liệu xây dựng; kính xây dựng; bàn; ghế; tủ; 

giường; cửa; trần nhà; sàn nhà bằng kim loại nhôm. 
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(210) 4-2011-27911 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A11.3.3; 4.5.2; 4.5.3; 26.4.4 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
dịch vụ du lịch Diệu Hiền  
(VN) 
A1 khu nhà ở thương mại, số 319 Lý 
Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp (do nhà hàng thực 

hiện). 
 
 

(210) 4-2011-27912 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A11.3.3; 4.5.2; 4.5.3 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
dịch vụ du lịch Diệu Hiền  
(VN) 
A1 khu nhà ở thương mại, số 319 Lý 
Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp (do nhà hàng thực 

hiện).  
 
 

(210) 4-2011-27913 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Hộ kinh doanh Lê Trí   (VN) 

245A Lê Quang Định, phường 07, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
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(210) 4-2011-27914 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Wakai Việt Nam  
(VN) 
43 đường số 16, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện giá lắp bằng kim loại cho xây dựng; phụ kiện gá lắp bằng kim loại 

cho cửa sổ; đai ốc bằng kim loại, nút bịt bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; vòng đệm 
bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Nút bịt kín không bằng kim loại; đai ốc không bằng kim loại; nút đậy lỗ không 
bằng kim loại; đinh vít không bằng kim loại; chốt đóng vào tường không bằng kim loại; 
phụ kiện lắp ráp cửa sổ, không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-27915 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh lục 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Wakai Việt Nam  
(VN) 
43 đường số 16, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 06: Tấm neo; mỏ neo; dây thép gai; bu-lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại; 

then cài cửa; then ổ khóa; đinh nhỏ đầu bằng kim loại; phụ kiện bằng hợp kim chứa niken 
dùng trong xây dựng hoặc đồ đạc trong nhà; vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây 
dựng; vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng; phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; 
vòng đồng; dây đồng không bọc; móc sắt; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; lò 
xo giữ cửa đóng mở, không dùng điện, đinh khuy bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại 
cho xây dựng; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho xây dựng; chi tiết kim loại cho đồ gỗ, 
phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho đồ đạc; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; chi 
tiết bằng kim loại cho cửa sổ; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho cửa sổ; phụ kiện lắp ráp 
bằng kim loại cho cửa sổ; đồ ngũ kim bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; móc dùng cho 
ngói đá đen bằng kim loại; móc bằng đồ ngũ kim; móc bằng sắt; móc bằng kim loại cho 
giá treo quần áo; dây sắt; bộ phận bằng sắt cho cửa sổ; đồ vật bằng sắt cho cửa sổ; đinh 
bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; móc treo bằng kim loại; chốt bằng kim loại, ghim 
bằng kim loại; móc treo nồi bằng kim loại; vòng bằng kim loại; đinh tán bằng kim loại, 
then cửa sổ trượt bằng kim loại, chốt cài bằng kim loại cho cửa sổ trượt; đinh khuy; đinh 
vít bằng kim loại; nêm điều chỉnh bằng kim loại, dây thép; vật dụng chặn giữ bằng kim 
loại; đinh đầu bẹt; chốt cắm vào tường bằng kim loại; vòng đệm bằng kim loại; chốt bản 
lề; bu-lông khuôn cửa sổ; vít khuôn cửa sổ; then móc cửa sổ bằng kim loại; vật dụng chặn 
cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; phụ kiện lắp đặt bằng kim 
loại cho cửa sổ; dây kim loại dùng cho ăngten; dây kim loại thường; dây bằng hợp kim 
kim loại thường trừ dây cầu chì; móc gắn trên tường bằng kim loại cho ống dẫn. 
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Nhóm 20: Then không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào không bằng kim loại; 
móc rèm và móc màn cửa không bằng kim loại; chốt chặn không bằng kim loại; nút đậy 
lỗ không bằng kim loại; nút bịt kín, không bằng kim loại; đai ốc không bằng kim loại; 
móc không bằng kim loại; đinh tán không bằng kim loại; đinh vít không bằng kim loại; 
chốt đóng vào tường không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-27916 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Wakai Việt Nam  
(VN) 
43 đường số 16, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện giá lắp bằng kim loại cho xây dựng; phụ kiện gá lắp bằng kim loại 

cho cửa sổ; đai ốc bằng kim loại, nút bịt bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; vòng đệm 
bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Nút bịt kín không bằng kim loại; đai ốc không bằng kim loại; nút đậy lỗ không 
bằng kim loại, đinh vít không bằng kim loại, chốt đóng vào tường không bằng kim loại; 
phụ kiện lắp ráp cửa sổ, không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-27917 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dệt may Minh Thành   (VN) 
725/112 Trường Chinh, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép. 

 
 

(210) 4-2011-27918 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Pháp   (VN) 
11B Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-27919 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.5.1 
(731) UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC  

(US) 
100 Universal City Plaza, Universal City, 
California 91608, United States of 
America    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Băng âm thanh cát-xét đã được ghi, băng vi-đê-ô cát-xét đã được ghi, băng ghi 

âm thanh đã được ghi, băng ghi vi-đê-ô đã được ghi, tất cả có ghi các tác phẩm âm nhạc, 
phim điện ảnh và chương trình truyền hình; đĩa nén đã được ghi âm các tác phẩm âm 
nhạc; đĩa DVD và CD ROM đã được ghi các tác phẩm điện ảnh và chương trình truyền 
hình; chương trình phần mềm máy tính đã được ghi có thể chạy/phát các tác phẩm điện 
ảnh và chương trình truyền hình; chương trình phần mềm đa phương tiện mang tính tương 
tác phục vụ cho mục đích giáo dục và giải trí; chương trình phần mềm đa phương tiện 
mang tính tương tác phục vụ cho mục đích chơi điện từ; vi-đê-ô, chương trình truyền hình 
và phim điện ảnh có thể tải về được.  

 
Nhóm 41: Sản xuất và phân phối các chương trình truyền hình và phim điện ảnh; dịch vụ 
dàn dựng các chương trình truyền hình; cung cấp các vi đê «, chương trình truyền hình và 
phim điện ảnh theo yêu cầu; cung cấp vi đê «, chương trình truyền hình và phim điện ảnh 
không tải xuống được; sản xuất và phân phối các trò chơi giải trí tương tác, trò chơi vi đê 
« và trò chơi trên thiết bị di động; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi trực tuyến, 
trò chơi trên trình duyệt web, trò chơi giải trí tương tác, trò chơi vi đê « và trò chơi trên 
thiết bị di động; dịch vụ công viên giải trí. 

 
 

(210) 4-2011-27930 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.15; 3.7.1; 24.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, xám, 

đen, trắng 
(731) UNITED SPIRITS LIMITED    (IN) 

UB Tower, 24, Vittal Mallya Road, 
Bangalore-560 001, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2011-27931 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) AUM IMPEX (PVT) LTD.   (IN) 

F - 5 , Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược (pharmaceutical preparation).  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27932 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đen, vàng 
(731) Lương Đình Dũng   (VN) 

Phòng 916, CT5 - ĐN3, Mỹ Đình, Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm làm từ da và giả da, cụ thể: giầy dép, túi xách, ví, dây 

lưng, găng tay, mua bán mỹ phẩm, đồ lưu niệm.  
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27933 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Thành Phát   (VN) 
77B, ngõ 97 phố Thái Thịnh, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-27934 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Vàng, vàng cam, trắng, đen 
(731) Nguyễn Phạm Quốc ảnh   (VN) 

G16 căn cứ 26A Phan Văn Trị, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy quay phim (camera), thiết bị báo cháy, thiết bị chống trộm; mua 

bán điện  thoại, sim số điện thoại, thẻ cào điện thoại; mua bán máy vi tính, linh kiện và 
phụ tùng máy tính; mua bán quần thời trang, bóp (ví), túi xách, giày dép. 

 
 

(210) 4-2011-27935 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.3 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH bột mì Đại 

Phong   (VN) 
Lô 15A khu công nghiệp Trà Nóc, quận 
Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm như: bột; bột mì; bột ngũ cốc; bánh kẹo; cà 

phê, mì, phở, bún, miến, mì ống (nui), cháo, ca cao, đường, sữa, bột, mứt, nước giải khát, 
trà (chè), bột giải khát hòa tan, thực phẩm chức năng (thực phẩm bổ sung). 

 
Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; quán cung cấp thức ăn nhanh.  

 
 

(210) 4-2011-27937 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

và thức uống Việt   (VN) 
Lô số 29, đường số 9, khu công nghiệp 
Tân Đức, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu ăn; sữa; sữa chua; phô mai.  
 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); cà phê; bột ngọt; bột nêm (hạt nêm); mì ăn liền; bún ăn 
liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì sợi; tương ớt.   
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Nhóm 32: Nước uống có hương vị trà; nước uống đóng chai; nước ép hoa quả (đồ uống); 
nước uống tăng lực (đồ uống); nước giải khát có ga và không có ga; bia.   

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống hương vị hoa quả (có cồn).  

 
 

(210) 4-2011-27938 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

và thức uống Việt   (VN) 
Lô số 29, đường số 9, khu công nghiệp 
Tân Đức, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu ăn; sữa; sữa chua; phô mai.  
 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); cà phê; bột ngọt; bột nêm (hạt nêm); mì ăn liền; bún ăn 
liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì sợi; tương ớt.  

 
Nhóm 32: Nước uống có hương vị trà; nước uống đóng chai; nước ép hoa quả (đồ uống); 
nước uống tăng lực (đồ uống); nước giải khát có ga và không có ga; bia.  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống hương vị hoa quả (có cồn).  

 
 

(210) 4-2011-27939 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

và thức uống Việt   (VN) 
Lô số 29, đường số 9, khu công nghiệp 
Tân Đức, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu ăn; sữa; sữa chua; phô mai.  
 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); cà phê; bột ngọt; bột nêm (hạt nêm); mì ăn liền; bún ăn 
liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì sợi; tương ớt.   

 
Nhóm 32: Nước uống có hương vị trà; nước uống đóng chai; nước ép hoa quả (đồ uống); 
nước uống tăng lực (đồ uống); nước giải khát có ga và không có ga; bia.   

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống hương vị hoa quả (có cồn).  
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(210) 4-2011-27950 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Doanh 
TOPCAKE  (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 
 

(210) 4-2011-27951 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Doanh 
TOPCAKE  (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-27952 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Liên Doanh 
TOPCAKE   (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa .   
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo, cà phê, chè, ca cao, chất thay thế cà phê, đồ uống chế trên cơ sở cà 
phê, ca cao hoặc sô -cô-la.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
Nhóm 35: Mua bán đường sữa và các loại sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế 
biến từ ngũ cốc, bột tinh bột, buôn bán thực phẩm.   
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(210) 4-2011-27953 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Doanh 
TOPCAKE   (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa .   
 

Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, chất thay thế cà phê, đồ uống chế trên cơ sở cà phê, ca cao 
hoặc sô- cô-la  

 
Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn.    

 
 
 
 

(210) 4-2011-27954 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.3 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần cửa DEDO  

(VN) 
9 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa đi, cửa kéo, cửa bằng nhôm, 

cửa bằng sắt; vách ngăn bằng kim loại; thang bằng kim loại; thang bằng nhôm; thanh 
nhôm định hình.  

 
Nhóm 19: Cửa nhựa; cửa gỗ dùng cho các công trình xây dựng.  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại cửa bằng kim loại, cửa cuốn, cửa sổ, cửa đi, cửa kéo, cửa 
bằng nhôm, cửa bằng sắt, vách ngăn bằng kim loại, thang bằng kim loại, thang bằng 
nhôm, thanh nhôm định hình; mua bán sắt thép, inox.  

 
Nhóm 40: Gia công kim loại; gia công sơn tĩnh điện.  
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(210) 4-2011-27956 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH Vinh Cơ  (VN) 

505/14 Bến Bình Đông, phường 13, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng như: bát, bát loa (tô), đĩa, thố, cốc, khay. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27957 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hoá-dược 

phẩm MEKOPHAR  (VN) 
Số 297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27958 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.3; 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Huỳnh 
Đức   (VN) 
Số 90/23B, đường Nguyễn ái Quốc, khu 
phố 3, phường Tân Tiến, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, san lấp mặt 

bằng, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.  
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(210) 4-2011-27959 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.13.25; 26.3.23 
(591) Da cam, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử tin 
học Hà Nội  (VN) 
Số 14, ngõ 208, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu phát truyền hình số mặt đất; máy thu phát truyền hình số vệ tinh; đầu 

máy karaoke; ống nói (micro); đầu phát HD; ổ đĩa lưu trữ thông tin xách tay; ti vi; đầu 
máy DVD; máy khuếch đại (amply); các loại loa thuộc phạm vi nhóm này.  

 
Nhóm 35: Mua bán máy thu phát truyền hình số mặt đấ, máy thu phát truyền hình số vệ 
tinh, đầu máy karaoke, micro, đầu phát HD, ổ đĩa lưu trữ thông tin xách tay, ti vi, đầu 
máy DVD, amply, các loại loa thuộc phạm vi nhóm này. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27970 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Châu Thoại Lan  (VN) 
126 Xóm Đất, phường 8, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27971 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.17; A5.5.20 
(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Điện tử Tin 
học FSC   (VN) 
Khu chung cư 11 tầng, lô đất 3B, Phương 
Liệt, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm dùng cho máy tính (dạng ghi sẵn); đĩa CD ghi chương trình; xuất 

bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được).  
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(210) 4-2011-27972 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá, vàng 
(731) DP BEVERAGES LIMITED   (KY) 

PO Box 309 GT, Ugland House, South 
Church Street, George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ; cà phê nhân tạo (chất thay 

thế cà phê); bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, kem 
lạnh; mật ong; nước mật đường; men; bột nở; muối ăn, mù tạt; giấm, nước xốt (gia vị); gia 
vị; đá lạnh ăn được.  

 
Nhóm 32: Bia, nước khoáng (giải khát), nước uống có ga và đồ uống không chứa cồn; đồ 
uống trái cây và nước ép trái cây, xi rô và chế phẩm để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2011-27973 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.5.2 
(731) PHARMAVITE LLC   (US) 

P.O. Box 9606, Mission Hills, California 
91346, U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Vitamin, khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng và thức 

ăn kiêng và chất bổ sung thảo mộc, tất cả các sản phẩm nêu trên đều dùng cho mục đích y 
tế.  

 
 

(210) 4-2011-27974 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đen, cam, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cơ Khí - Xây 
Dựng & Thương Mại Hưng 
Hoàng  (VN) 
Số 22 đường Hai Bà Trưng, phường Lê 
Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa kéo bằng kim loại; phụ kiện kèm theo cửa cuốn: 

trục cửa cuốn (tất cả bằng kim loại).  
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(210) 4-2011-27975 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  

(VN) 
Số 1B phố Trung Liệt, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27976 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.9.1; 26.1.1; 11.3.1 
(591) Đỏ, vàng đậm, vàng nhạt, xanh đậm, 

xanh nhạt, xanh da trời, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thủy Sản An 
Phương  (VN) 
Số 408, tập thể Bao Bì, tổ 44, cụm 7 
đường An Dương Vương, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Cá chế biến đóng hộp hoặc sơ chế; cá được bảo quản; thức ăn làm từ cá. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27977 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thủy Sản An 
Phương  (VN) 
Số 408, tập thể Bao Bì, tổ 44, cụm 7 
đường An Dương Vương, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thị bò chế biến đóng hộp hoặc sơ chế, thịt bò khô. 
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(210) 4-2011-27978 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.5; 1.15.15 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Liên Doanh 
KOJI Việt Nam  (VN) 
Số 16, ngõ 14, phố Sài Đồng, phường Sài 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; ấm đun nước chạy bằng điện; bếp từ, lẩu điện, lò vi sóng.  

 
 

(210) 4-2011-27979 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.11.2; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
ứng dụng nhũ tương nhựa 
đường Bach'Chambard   (VN) 
Lô C3 .2 khu công nghiệp Gián Khẩu, 
huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 19: Nhũ tương nhựa đường dùng trong xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-27991 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27992 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 
 

(210) 4-2011-27993 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-27994 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
(210) 

 
4-2011-27995 

 
(220) 

 
29.12.2011 

  (441) 25.04.2012 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-27996 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27997 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27998 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27999 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-28091 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.2.7; A26.11.12; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Đầu tư L.I.F.E  
(VN) 
Đường Trần Đăng Ninh, lô A2.4 khu dân 
cư Tuyên Sơn, phường Hoà Cường Nam, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy. 
 

Nhóm 16: Dụng cụ cho trường học (văn phòng phẩm); đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị 
giảng dạy) 

 
Nhóm 35: Mua bán dụng cụ, thiết bị trường học.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục vâ đào tạo.  

 
 

(210) 4-2011-28098 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lê Thị 
Tuyết Linh  (VN) 
Khu phố 1, thị trấn An Dương, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh nghệ thuật. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới. 
 
 

(210) 4-2011-28105 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.13.4; 13.1.6 
(591) Đỏ, đen 
(731) NANYANG BROTHERS TOBACCO 

COMPANY LIMITED   (HK) 
9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New 
Territories, Hong Kong  

(540) 

   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; diêm.  
 
 

(210) 4-2011-28106 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.23; 26.4.1; 26.13.25; 26.3.4 
(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Nam An  (VN) 
57 Thịnh Hào 3, phường Hàng Bột, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị phụ tùng ôtô, xe máy; cụ thể: lốp ôtô, xe máy. 

 
 

(210) 4-2011-28107 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.23; 26.3.1; A26.11.9; A1.13.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Nam An   (VN) 
57 Thịnh Hào 3, phường Hàng Bột, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị phụ tùng ôtô, xe máy; cụ thể: lốp ôtô, xe máy. 

 
 

(210) 4-2011-28110 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Long    (VN) 
Số 86 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; kho hàng hóa; vận chuyển hành 

khách.  
 
 

(210) 4-2011-28112 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Bảy 

Hai Bảy 727  (VN) 
6 Bình Quới, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 03: Kem giảm béo (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon 
thả; kem làm trắng da (mỹ phẩm); gel (từ dầu mỏ) dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem làm 
săn chắc cơ bụng (mỹ phẩm).  

 
 

(210) 4-2011-28113 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thu Hà   (VN) 
Xóm 5, xã Nam Hòa, huyện Yên Hưng, 
Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 25: Đồ may mặc, quần áo lót, đồ bơi, đồ ngủ.  

 
 

(210) 4-2011-28114 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Ngôi Nhà Mới   (VN) 
Số 54, đường Nguyễn Khuyến, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tư bản (vốn); dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn giao 

dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi 
giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng (thuộc về 
cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ 
môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính, ngân hàng); dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 
tài chính; dịch vụ môi giới chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng; dịch vụ về giám sát xây 
dựng; dịch vụ vụ phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ về xây dựng cầu cảng, bến tàu, 
dịch vụ cho thuê trang thiết bị xây dựng; dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ khai thác mỏ; 
dịch vụ làm kín công trình; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ phân phối (truyền tải) năng lượng; dịch vụ vận tải; dịch vụ tổ chức các 
cuộc du lịch; dịch vụ cung cấp nước; dịch vụ lưu giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê chỗ để xe 
« tô.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục 
đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ về phóng viên 
tin tức.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ về lập bản vẽ trong xây dựng; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ tư vấn về tiết 
kiệm năng lượng, dịch vụ về thiết kế nội thất; dịch vụ về quy hoạch đô thị; dịch vụ quản 
lý chất lượng.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí, dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-28115 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Ngôi Nhà Mới    (VN) 
Số 54, đường Nguyễn Khuyến, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội    

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tư bản (vốn); dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn giao 

dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi 
giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng (thuộc về 
cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ 
môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính, ngân hàng); dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 
tài chính; dịch vụ môi giới chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng; dịch vụ về giám sát xây 
dựng; dịch vụ vụ phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ về xây dựng cầu cảng, bến tàu, 
dịch vụ cho thuê trang thiết bị xây dựng; dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ khai thác mỏ; 
dịch vụ làm kín công trình; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ phân phối (truyền tải) năng lượng; dịch vụ vận tải; dịch vụ tổ chức các 
cuộc du lịch; dịch vụ cung cấp nước; dịch vụ lưu giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê chỗ để xe 
« tô.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục 
đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ về phóng viên 
tin tức.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ về lập bản vẽ trong xây dựng; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ tư vấn về tiết 
kiệm năng lượng, dịch vụ về thiết kế nội thất; dịch vụ về quy hoạch đô thị; dịch vụ quản 
lý chất lượng.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí, dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  
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(210) 4-2011-28116 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH phân phối Song 

Long   (VN) 
138 Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng phim cách nhiệt dùng cho ôtô, cửa sổ.  

 
 

(210) 4-2011-28117 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH phân phối Song 

Long   (VN) 
138 Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Màng phim cách nhiệt dùng cho ôtô, cửa sổ.  

 
 

(210) 4-2011-28118 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tấn Thuận  (VN) 
320/7 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị, linh kiện, phụ tùng, máy móc ngành dệt-sợi, vải sợi, dệt vải.  

 
 

(210) 4-2011-28119 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1 
(731) CLIPSAL AUSTRALIA PTY LTD  

(AU) 
2 Solent Circuit, Norwest Business Park, 
Baulkam Hills, Sydney, NSW 2153, 
Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Bảng điều khiển (điện); cầu dao điện; cầu dao điện điều khiển từ xa; ổ cắm 
điện; phích cắm điện; bộ điều hợp; cầu chì; thanh nối cầu chì; bộ nối điện; bộ chuyến 
mạch hồng ngoại; pin điện; thiết bị sạc pin; màn hình đi-ốt phát quang (LED); bảng 
quảng cáo điện tử; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; loa; cáp điện; 
thiết bị điều chỉnh ánh sáng bằng điện; hệ thống thiết bị điều khiến ánh sáng.  

 
 

(210) 4-2011-28121 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 7.3.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Tây Hà Nội  (VN) 
Ngõ Máy Kéo, khu Liên Cơ, thị trấn Cầu 
Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh dịch vụ thương mại) , xuất nhập khẩu: máy móc thiết bị 

công nghiệp (thiết bị để làm sạch dùng điện, thiết bị hút bụi dùng để làm sạch, máy đánh 
bóng dùng điện, máy hút chân không dùng điện, máy cắt kim loại dùng điện, máy bơm 
nước dùng điện), nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thủy lợi, vật tư 
trang thiết bị trường học, thiết bị đo lường sinh học, môi trường, thiết bị văn phòng; thiết 
bị điện, điện tử và điện máy gia dụng (gồm: máy xay, máy nghiền, máy giặt, thiết bị và 
dụng cụ dùng để dẫn điện, thiết bị (điện tử) nghe nhìn, thiết bị (điện tử) tái tạo âm thanh 
hình ảnh, bình đun nước dùng điện, thiết bị hút mùi, thiết bị (điện) khử mùi, thiết bị nấu 
nướng sử dụng điện) thiết bị điện lạnh, thiết bị tin học, thiết bị viễn thông, trang thiết bị y 
tế, vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, đồ nội thất.  

 
Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, đô 
thị, giao thông, thủy lợi, hệ thống công trình cấp thoát nước; xây dựng đường dây và trạm 
biến áp đến 220 KV; tư vấn, giám sát thi công xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các công trình 
dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, công trình bưu điện, cơ sở hạ 
tầng khu đô thị, khu công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết kế trang trí nội 
thất; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-28131 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  

(VN) 
10/20 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước sơn móng tay (mỹ phẩm); bột nổi kim tuyến (mỹ phẩm); 
mascara (mỹ phẩm làm cong mi mắt); móng tay giả; lông mi giả.  

 
Nhóm 08: Kìm cắt móng tay; kìm cắt móng chân; giũa móng tay; nhíp nhổ lông mày; kéo 
cắt tóc.  

 
 

(210) 4-2011-28132 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) UNI-CHARM CORPORATION   (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 21: Thùng rơm dùng làm ổ cho vật nuôi; lớp lót ổ rơm (ổ của vật nuôi); tấm lót xử 

lý chất thải của vật nuôi, bàn chải lông cho vật nuôi; lồng của vật nuôi trong gia đình; 
thùng rác bằng rơm cho vật.  

 
Nhóm 31: Thức ăn đóng gói cho vật nuôi, thức ăn cho vật nuôi; chất bổ sung cho vào thức 
ăn vật nuôi, không dùng trong ngành y; thực phẩm cho vật nuôi; sản phẩm dùng làm thức 
ăn đóng gói cho vật nuôi; đồ uống cho vật nuôi; thức ăn cho gia súc; thức ăn nhai cho 
động vật; bánh quy cho chó; cỏ khô dùng làm thức ăn cho vật nuôi; cỏ tươi dùng làm thức 
ăn cho vật nuôi; cát thơm dùng cho vật nuôi trong nhà; giấy có cát dùng cho vật nuôi 
trong nhà (ổ rơm); prôtein dùng làm thức ăn cho súc vật.  

 
 

(210) 4-2011-28133 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, trắng, xám 
(731) EVERLIGHT CHEMICAL 

INDUSTRIAL CORPORATION   (TW) 
5-6F, No. 77, Sec. 2, Tun Hua South 
Road, Taipei, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp, chế phẩm hóa học cho các mục đích khoa học, không 

dùng trong y tế hoặc thú y, thuốc thử hóa học, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; 
nhựa nhân tạo, chưa qua chế biến; chất kết dính cho các mục đích công nghiệp, chất khắc 
ăn mòn để sử dụng trong sản xuất bảng mạch in; chất khắc ăn mòn sử dụng trong sản xuất 
chất bán dẫn; hóa chất cường tính cho cao su, chất phụ gia (hóa chất) sử dụng trong sản 
xuất nhựa; chế phẩm hóa học được áp dụng cho hàng dệt may, chất dẻo và chất phủ dùng 
để hấp thụ ánh sáng cực tím, chất làm tan gôm (sản phẩm gột tơ lụa), chế phẩm hóa học 
chất tẩy nhờn và chất làm sạch dầu mở, dung môi dùng để chế tạo hợp chất sử dụng trong 
ngành công nghiệp điện tử, ti-ta-ni-um đi- ô xít (ti02) sử dụng cho mục đích công nghiệp.  
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Nhóm 05: Chế phẩm hóa học cho các mục đích dược phẩm, hóa dược phẩm, thuốc dùng 
cho người; chế phẩm dược; thuốc dùng cho mục đích thú y.  

 
 

(210) 4-2011-28134 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(731) GOLDEN MOUNTAIN ENTERPRISE 

CO., LTD.   (TW) 
No. 3, Lane 296, Xinya Rd., Qianzhen 
Dist., Kaohsiung City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Van áp lực [bộ phận của máy]; bộ điều chỉnh áp lực [bộ phận của máy]; van 

[bộ phận của máy].  
 

Nhóm 09: áp kế; bộ chỉ báo nhiệt độ; máy báo số lượng; máy báo mức nước; van điện tử 
(thiết bị chuyển mạch bằng điện tử); van điện (thiết bị chuyển mạch bằng điện từ).  

 
 

(210) 4-2011-28135 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.3; A17.2.2; 3.1.6 
(731) BIOPTIK TECHNOLOGY, INC.   (TW) 

No. 188, Zhonghua South Rd., Zhunan 
Township, Miaoli County, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp (mỹ phẩm); sữa làm sạch dùng để tắm rửa; kem (mỹ phẩm); 

nước cọ toa lét; chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng.  
 
 

(210) 4-2011-28136 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(731) TIVOLI Co., Ltd.  (JP) 
15-4, Doi 1-chome, Yugawaramachi, 
Ashigarashimo-gun, Kanagawa 259-
0303 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Mứt kẹo hạnh nhân; cà phê nhân tạo (chất thay thế cà phê); bánh quy, bánh mì, 

bánh ngọt, sô cô la, ca cao, cà phê; bánh kẹo, bánh quy giòn, kem lạnh ăn được, thạch trái 
cây (bánh kẹo); mật ong; bánh hạnh nhân (bánh ngọt); bánh bao; kẹo lạc, gạo, bánh gạo, 
chè (trà).  
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(210) 4-2011-28137 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 15.7.1; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Nhật Vĩnh  
(VN) 
792 Lê Duẩn, xã Chư á, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa máy móc và thiết bị công, nông nghiệp (máy cày, máy khoan hố, máy 

phát cỏ, bồn tưới nhựa đường); thi công làm bảng hiệu quảng cáo, pa nô, hộp đèn.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.   
 

Nhóm 40: Gia công cơ khí;  xử lý và tráng phủ kim loại.  
 
 
 

(210) 4-2011-28138 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
¸ Châu   (VN) 
17 Phạm Ngũ Lão, phường Phú Hội, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn nhà hàng ăn uống. 

 
 
 

(210) 4-2011-28139 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Đại An Tín   (VN) 
Ngõ 265, đường Điện Biên Phủ, phường 
Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm gà, lợn, tôm, cá.  
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(210) 4-2011-28152 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển thương mại Ngọc 
Bích Land  (VN) 
Thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản: tư vấn bất động sản, định giá bất động sản, quản lý bất 

động sản, môi giới bất động sản, mua bán bất động sản. 
 
 

(210) 4-2011-28154 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.6 
(591) Xanh tím than, xanh lá cây, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông DMP  (VN) 
96/45 Kiều Sơn, Đằng Lâm, Hải An, 
thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để 

bán lẻ.  
 
 

(210) 4-2011-28155 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Khánh  (VN) 
K18/9 Phan Kế Bính, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 29: Mắm nêm, mắm cá cơm, mắm cá thu.  

 
 

(210) 4-2011-28156 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Ngọc Diệp  (VN) 
118 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa làm bằng kim loại; cửa nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
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Nhóm 19: Cửa làm bằng chất liệu phi kim loại; cửa nhựa; cửa gỗ; vật liệu xây dựng phi 
kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-28157 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Đen, vàng, da cam, ghi 
(731) TUNG LING INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
2F., NO.1, Lane 50, Nan-Kang RD., 
Sec.3, Taipei, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ bấm móng (dùng điện hoặc không dùng điện); cái kéo, cái dĩa; thìa, 

kéo xén (tông đơ) tóc cho cá nhân (dùng điện và không dùng điện); bộ đồ ăn [dao, dĩa và 
thìa].  

 
 

(210) 4-2011-28158 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Đen, vàng, da cam, ghi 
(731) TUNG LING INDUSTRlAL CO., LTD.  

(TW) 
2F., NO.1, Lane 50, Nan-Kang RD., 
Sec.3, Taipei, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe đẩy mua hàng; xe cút kít; xe đẩy cho em bé; mui, che cho xe đẩy trẻ em, 

ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]; xe đẩy trẻ em.  
 
 

(210) 4-2011-28159 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Đen, vàng, da cam, ghi 
(731) TUNG LING INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
2F., NO.1, Lane 50, Nan-Kang RD., 
Sec.3, Taipei, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 16: Khăn lau mặt bằng giấy, khăn giấy dùng để tẩy trang, giấy vệ sinh, quần tã trẻ 

em tã lót dạng quần] bằng giấy hoặc xenluloza [dùng một lần], thẻ, phong bì [văn phòng 
phẩm], tập an-bom truyện tranh, tập giấy vẽ; sổ tay; vở trang rời, bảng viết; cuốn sách 
nhỏ; chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, băng phết gốm [văn 
phòng phẩm], băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, ống cắm bút và bút chì; 
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ống đựng bút, cái kẹp giấy, chất lỏng đế xoá [đồ dùng văn phòng], gọt bút chì (chạy điện 
hoặc không chạy điện); bút chì, bút màu bút sáp]; hộp đựng bút; tẩy bằng cao su.  

 
 

(210) 4-2011-28165 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(731) LATINA MARKETING SDN BHD  

(MY) 
No. 61, 63 Jalan TU 41, Taman Tasik 
Utama, Ayer Keroh, 75450 Melaka, 
Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm từ các vật liệu này không thuộc các nhóm 

khác, cụ thể là túi xách, túi xách tay, túi du lịch, túi cầm tay của phụ nữ, ví tiền (bỏ túi);  
 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt không thuộc các nhóm khác, cụ thể là khăn trải giường bằng 
vải lanh, chăn bông, chăn, rèm may sẵn bằng sợi dệt.  

 
Nhóm 25: Quần bò jeans, áo khoác (Jacket), áo sơ mi, áo phông, quần soóc, quần đùi, bộ 
quần áo ngủ, áo mưa, áo vét (vest), quần áo lót và quần áo mặc bên trong, quần áo trẻ con, 
áo len dài tay, chân váy, ca vát, tất ngắn cổ, tất dài, yếm, quần áo bơi, bộ quần áo ấm và 
rộng (mặc để tập luyện thể thao hoặc làm thường phục), mũ lưỡi trai, đồ đi chân, đồ đội 
đầu. thắt lưng da; thắt lưng giả da.  

 
 

(210) 4-2011-28166 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(731) NATARIA MARKETING SDN BHD  

(MY) 
103, 105, Jalan TU 41, Taman Tasik 
Utama, Ayer Keroh, 75450 Melaka, 
Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm từ các vật liệu này không thuộc các nhóm 

khác, cụ thể là túi xách, túi xách tay, túi du lịch, túi cầm tay của phụ nữ, ví tiền (bỏ túi);  
 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt không thuộc các nhóm khác, cụ thể là khăn trải giường bằng 
vải lanh, chăn bông, chăn, rèm may sẵn bằng sợi dệt.  

 
Nhóm 25: Quần bò jeans, áo khoác (Jaeket), áo sơ mi, áo phông, quần soóc, quần đùi, bộ 
quần áo ngủ, áo mưa, áo vét (vest), quần áo lót và quần áo mặc bên trong, quần áo trẻ con, 
áo len dài tay, chân váy, ca vát, tất ngăn cổ, tất dài, yếm, quần áo bơi, bộ quần áo ấm và 
rộng (mặc để tập luyện thể thao hoặc làm thường phục), mũ lưỡi trai, đồ đi chân, đồ đội 
đầu. thắt lưng da; thắt lưng giả da.  
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(210) 4-2011-28172 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(731) KABUSHIKI KAISHA BANDAI 
NAMCO Games (also trading as 
NAMCO BANDAI Games Inc.)   (JP) 
4-5-15, Higashi-shinagawa, Shinagawa-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Bảng mạch in dùng cho máy chơi điện từ gắn với màn hình video sử dụng cho 

thương mại cùng các bộ phận và linh kiện gắn liền với chúng; máy chơi điện tử gắn với 
màn hình video cùng các bộ phận và linh kiện gắn liền với chúng, phần mềm giải trí (phần 
mềm máy tính được ghi sẵn); băng từ, băng quang học hoặc băng la-de (không dùng trong 
ngành y), thẻ từ, đĩa và hộp chứa bộ nhớ chỉ đọc đĩa (bộ nhớ máy tính) tất cả chứa chương 
trình trò chơi video đã được mã hóa cùng các bộ phận và linh kiện gắn liền với chúng; hộp 
chứa bộ nhớ hoặc thẻ nhớ dùng cho trò chơi video; hộp chứa bộ nhớ hoặc thẻ nhớ dùng 
cho trò chơi điện tử điều khiển bằng tay cùng các bộ phận và linh kiện gắn liền với chúng; 
băng video và đĩa hình ghi sẵn chương trình cùng các bộ phận và linh kiện gắn liền với 
chúng; bộ điều khiển dùng cho máy tính cá nhân, bộ điều khiển dùng cho máy chơi điện 
tử trong nhà được gắn với màn hình video cùng các bộ phận và linh kiện gắn liền với 
chúng; hình ảnh được tải xuống từ mạng máy tính; phim ảnh được tải xuống từ mạng máy 
tính; xuất bản phẩm điện tử được tải xuống từ mạng máy tinh, dữ liệu bổ sung cho các trò 
chơi máy tính (phần mềm được tải xuống từ mạng máy tính). 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu (trang phục), đồ đi chân (trang phục).  

 
Nhóm 28: Máy chơi trò chơi điện tử (không gắn với máy thu hình hay đầu máy video); 
máy chơi trò chơi và máy chơi điện tử khi vận hành bỏ vào đó đồng xu hoặc không bỏ vào 
đó đồng xu (không gắn với máy thu hình hay đầu máy video), máy chơi trò chơi giải trí 
(không gắn với máy thu hình hay đầu máy video); máy chơi trò chơi tự động khi vận hành 
bỏ vào đó đồng xu (không gắn với máy thu hình hay đầu máy video); bài lá (quân bài để 
chơi) và trò chơi bài lá (trò chơi); trò chơi điện tử cầm tay (không gắn với máy thu hình 
hay đầu máy video), đồ chơi (đồ vật); đồ chơi (của trẻ con) và búp bê (đồ chơi); thiết bị 
thể thao cụ thể là: đĩa dùng cho thể thao, thiết bị luyện tập) thể hình, quả bóng để bóp 
nhằm giảm bớt sự căng thăng, quả bóng để tập can bằng, quả bóng để chơi gôn, quả bóng 
để chơi bóng đá, găng tay để chơi bóng chày và gậy để chơi bóng chày, cái vợt để chơi 
thể thao, lưới dùng cho thể thao, dụng cụ chơi gôn (gậy chơi gôn), thiết bị trò chơi ném 
bóng gỗ (bowling), ván trượt tuyết và thiết bị trượt tuyết, túi đề tập đấm (bằng da nhồi 
hoặc bơm căng treo lơ lửng, nhất là các võ sĩ hay dùng), ván lướt sóng; tấm ván mỏng để 
trượt tuyết, dây để nhảy; dụng cụ câu cá, vật liệu để bắt côn trùng cụ thể là: vợt bắt bướm 
và lồng bẫy côn trùng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức trò vui chơi giải trl ngoài trời, trung tâm dịch vụ trò chơi giải 
trí; dịch vụ cho thuê băng video đã được ghi sẵn chương trình, đĩa video và phim điện ảnh; 
dịch vụ cho thuê máy và thiết bị giải trí dùng cho khu vực vui chơi ngoài trời; dịch vụ cho 
thuê đồ chơi, lập kế hoạch chiếu phim, tổ chức chương trình biểu diễn, sản xuất phim, 
phân phối phim, sản xuất chương trình phát thanh, sản xuất chương trình truyền hình, 
cung cấp phòng quay phim, dịch vụ cung cấp thông tin về các trò chơi video về trò chơi 
máy tính về máy chơi trò chơi, về trung tâm vui chơi giải trí, về khu vui chơi giải trí ngoài 
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trời thông qua các mạng viễn thông hoặc mạng máy tính; dịch vụ cung cấp các trò chơi 
video, trò chơi máy tính, phim ảnh thông qua các mạng viễn thông hoặc mạng máy tính, 
dịch vụ sắp xếp và tổ chức các cuộc thi liên quan đến các trò chơi máy tính hoặc các trò 
chơi video.  

 
 

(210) 4-2011-28173 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đen, vàng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
tím 

(731) CANON KABUSHIKI KAISHA   (JP) 
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cụ thể là máy công cụ; động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho 

các phương tiện giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng 
cho các phương tiện giao thông trên bộ); nông cụ (không thao tác thủ công); máy ấp 
trứng; máy in (dùng trong công nghiệp), máy in nén kỹ thuật số.  

 
Nhóm 09: Màng chắn dùng cho các thiết bị khoa học; thiết bị chưng cất dùng trong mục 
đích khoa học; máy dò cho mục đích khoa học; vệ tinh dùng cho mục đích khoa học; kính 
nhìn xa khúc xạ (thiết bị khoa học); kính quang phổ (thiết bị khoa học); thiết bị và dụng 
cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ 
điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị cân; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và 
dụng cụ báo hiệu; thiết bị và dụng cụ kiểm tra (giám sát); thiết bị cấp cứu và giảng dạy; 
thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích lũy, điều chỉnh hoặc 
điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật 
mang dữ liệu từ tính, đã ghi; máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị 
làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy tính tiền; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu và máy 
vi tính; thiết bị dập lửa; máy in phun mực (máy in kim); máy phô-tô-co-py; máy fax, thiết 
bị ngoại vi đa chức năng của máy tính có chức năng in, phô-tô-co-py, fax và scan tài liệu; 
phần mềm máy tính (được ghi sẵn) để sử dụng cho việc vận hành các sản phẩm nói trên.  

 
 

(210) 4-2011-28174 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 4.5.2; 26.15.9; 
26.15.11; 4.5.3 

(591) Đen, trắng, vàng cam, xám 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Máy thu hình; màn hình máy tính; hệ thống rạp hát tại nhà bao gồm máy thu 
hình, bộ khuếch đại âm thanh và loa âm thanh; máy đọc đã DVD; máy quay đĩa quang; 
kính đeo mắt; kính đeo mắt 3D; thiết bị (chất) bán dẫn; thiết bi truyền tuần tự đa năng 
(thẻ USB); bộ nối dây tập trung; bộ chuyển mạch và bộ định tuyến mạng máy tính; bộ 
điều biến (mô đem); điện thoại thông minh; điện thoại di động; tai nghe không dây cho 
điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3 và/hoặc điện thoại; sạc pin cho điện thoại di 
động; máy tính chủ; bộ giải mã tín hiệu kỹ thuật số dùng cho máy thu hình cụ thể là bộ 
giải mã và điều khiển truyền tin kỹ thuật số, bộ chuyển đổi điện cho máy truyền hình cáp, 
bộ chuyển đổi truyền tin nội bộ; ổ đĩa cứng; ổ đĩa quang; máy vi tính có chức năng ghi 
chép; máy vi tính; máy in dùng cho máy tính; thiết bi (PDA) hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số 
dưới dạng máy tính cầm tay; máy fax; máy tính tiền; bộ pin dùng cho điện thoại di động; 
cáp sợi quang học; bàn là điện; thiết bị giải trí chỉ sử dụng với máy thu hình; điện  thoại 
có chức năng truyền hình ảnh; điện thoại; máy ghi băng có hình ảnh; máy nghe nhạc MP3 
; thiết bị giải trí đa phương tiện di động; loa phóng thanh dùng cho máy vi tính; máy đọc 
đĩa compăc; máy chiếu phim; phần mềm trò chơi, đã được đăng ký; chuột máy vi tính; 
tấm di chuột máy vi tính, máy ghi hình; máy quay đĩa hình.  

 
 

(210) 4-2011-28178 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 6.1.2; 3.4.7; 3.4.11 
(591) Xám, xanh đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất May 
Tín Phát  (VN) 
481/12 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, vali. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc, quần áo, ba lô, túi, xách, vali. 
 
 

(210) 4-2011-28179 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.13.25; 7.3.11; 26.3.23; 3.11.12; 
A3.11.24 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 
xanh lá cây nhạt, xám 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
KHANH FOOD  (VN) 
Thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên 
Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Nem chua; chả giò; chả cá; giò thủ; chả bò; dăm bông.  
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Nhóm 35: Mua bán: nem chua; chả giò; chả cá; chả bò; giò thủ; dăm bông.  
 
 
 

(210) 4-2011-28184 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; 1.15.23; A26.11.12; 26.1.2; 
26.1.6 

(591) Đỏ, cam, xanh dương, xanh dương đậm, 
trắng 

(731) TOTAL SA   (FR) 
2 Place Jean milier, La dÐfense 6, 92400 
courbevoie, France  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ trạm phục vụ xe cộ; dịch vụ tra dầu mỡ cho xe cộ; dịch vụ làm sạch xe 

cộ; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ; dịch vụ đắp lốp (xe).  
 
 
 

(210) 4-2011-28192 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) VANS, INC.   (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và vật liệu giả da, sản phẩm bằng các vật liệu này và không được xếp ở các 

nhóm khác, cụ thể là ví, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng danh thiếp, 
ví đựng chìa khóa, ví đựng giấy tờ, cặp giấy (để đựng hồ sơ, giấy tờ), túi, túi xách tay, túi 
xách đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, thắt lưng, dây đeo vai, dây đai, đai 
(nẹp),.hộp; da động vật; da sống; va li và túi du lịch; ô, lọng và gậy chống; roi ngựa và 
yên cương. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh; tiếp thị; dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ quảng cáo cho các buổi hòa nhạc (cho người khác); quảng cáo thương mại 
trên truyền hình; quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; thúc đẩy bán hàng trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thông tin, 
bao gồm cả trực tuyến, về quảng cáo, quản lý kinh.doanh và điều hành kinh doanh; dịch 
vụ quản lý sự kiện (tổ chức các cuộc triển lãm hoặc hội chợ nhằm mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo); dịch vụ bán lẻ trực tuyến và tại cửa hàng các sản phẩm bao gồm quần 
áo, đồ đi chân, túi xách và túi phục vụ nhiều mục đích, ví và ba lô. 
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(210) 4-2011-28194 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A9.9.15 
(731) VANS, INC.   (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh; tiếp thị; dịch vụ quảng 

cáo; dịch vụ quảng cáo cho các buổi hòa nhạc (cho người khác); quảng cáo thương mại 
trên truyền hình; quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; thúc đẩy bán hàng trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thông tin, 
bao gồm cả trực tuyến, về quảng cáo, quản lý kinh doanh và điều hành kinh doanh; dịch 
vụ quản lý sự kiện (tổ chức các cuộc triển lãm hoặc hội chợ nhằm mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo); dịch vụ bán lẻ trực tuyến và tại cửa hàng các sản phẩm bao gồm quần 
áo, đồ đi chân, túi xách và túi phục vụ nhiều mục đích, ví và ba lô.  

 
 

(210) 4-2011-28195 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 9.9.1; A9.9.11 
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh; tiếp thị; dịch vụ quảng 

cáo; dịch vụ quảng cáo cho các buổi hòa nhạc (cho người khác); quảng cáo thương mại 
trên truyền hình; quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; thúc đẩy bán hàng trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thông tin, 
bao gồm cả trực tuyến, về quảng cáo, quản lý kinh doanh và điều hành kinh doanh; dịch 
vụ quản lý sự kiện (tổ chức các cuộc triển lãm hoặc hội chợ nhằm mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo); dịch vụ bán lẻ trực tuyến và tại cửa hàng các sản phẩm bao gồm quần 
áo, đồ đi chân, túi xách và túi phục vụ nhiều mục đích, ví và ba lô.  

 
 

(210) 4-2011-28196 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 9.9.1; A9.9.11 
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh; tiếp thị; dịch vụ quảng 

cáo; dịch vụ quảng cáo cho các buổi hòa nhạc (cho người khác); quảng cáo thương mại 
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trên truyền hình; quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; thúc đẩy bán hàng trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thông tin, 
bao gồm cả trực tuyến, về quảng cáo, quản lý kinh doanh và điều hành kinh doanh; dịch 
vụ quản lý sự kiện (tổ chức các cuộc triển lãm hoặc hội chợ nhằm mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo); dịch vụ bán lẻ trực tuyến và tại cửa hàng các sản phẩm bao gồm quần 
áo, đồ đi chân, túi xách và túi phục vụ nhiều mục đích, ví và ba lô.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-28197 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 9.9.1; A9.9.11 
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh; tiếp thị; dịch vụ quảng 

cáo; dịch vụ quảng cáo cho các buổi hòa nhạc (cho người khác); quảng cáo thương mại 
trên truyền hình; quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; thúc đẩy bán hàng trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thông tin, 
bao gồm cả trực tuyến, về quảng cáo, quản lý kinh doanh và điều hành kinh doanh; dịch 
vụ quản lý sự kiện (tổ chức các cuộc triển lãm hoặc hội chợ nhằm mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo); dịch vụ bán lẻ trực tuyến và tại cửa hàng các sản phẩm bao gồm quần 
áo, đồ đi chân, túi xách và túi phục vụ nhiều mục đích, ví và ba lô.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-28198 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh; tiếp thị; dịch vụ quảng 

cáo; dịch vụ quảng cáo cho các buổi hòa nhạc (cho người khác); quảng cáo thương mại 
trên truyền hình; quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; thúc đẩy bán hàng trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thông tin, 
bao gồm cả trực tuyến, về quảng cáo, quản lý kinh doanh và điều hành kinh doanh; dịch 
vụ quản lý sự kiện (tổ chức các cuộc triển lãm hoặc hội chợ nhằm mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo); dịch vụ bán lẻ trực tuyến và tại cửa hàng các sản phẩm bao gồm quần 
áo, đồ đi chân, túi xách và túi phục vụ nhiều mục đích, ví và ba lô.  
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(210) 4-2011-28207 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 40-2011-0071077 16.12.2011 KR 

  
(731) DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD  

(KR) 
146-12 SusongDong, Jongno Gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa dạng thô cụ thể như: nhựa guanamine (nhựa bông); nhựa silicon, 

nhựa lauryl, nhựa diaryn isophtalat, nhựa diaryl phtalat, nhựa melamin, nhựa oxit poly 
phenylen thoái hóa, nhựa butylat, nhựa flo, nhựa poly ette không bão hòa, nhựa nitrat 
xenluloza, nhựa dẻo xenluloza, nhựa xenluloit (nhựa dẻo làm từ nitrat xenluloza và long 
não), nhựa xtiren acrylonitril ( 1 loại nhựa chịu nhiệt), nhựa acrylonitril butadien xtiren ( 
1 loại nhựa nhiệt dẻo), nhựa casein, nhựa phenol, nhựa poly metyl metacrylat ( 1 loại nhựa 
nhiệt dẻo), nhựa poly benzimidazon ( 1 loại nhựa có độ nóng chảy cao), nhựa poly butylen 
tere-phthalate (PUT, một loại nhựa dẻo nóng), nhựa poly vinil axetat, nhựa poly vinil 
alcohol (PVA, 1 loại hóa chất nông nghiệp), nhựa poly sunfun ( 1 loại nhựa nhiệt dẻo), 
nhựa poly xtiren, nhựa poly acrylat; nhựa poly amit; nhựa poly este, nhựa poly etilen, 
nhựa poly etilen terephthalate (PET, 1 loại nhựa dẻo dùng cho gia đình), nhựa poly vinil 
clorua, nhựa poly uretan, nhựa poly vinil axetat, nhựa poly cacbonat, nhựa poly phenylen 
sulphua, (PPS, nhựa hữu cơ cách điện, nhiệt); nhựa poly phenylen oxit (PPO, nhựa dẻo 
chịu nhiệt), nhựa poly prophorin, nhựa poly propylen, nhựa phuran ( 1 loại hóa học lỏng 
dễ bay hơi), nhựa propionat; xenluloza axetat dạng thô, nhựa acrylic dạng thô, nhựa 
exposy dạng thô; nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, nhựa tổng hợp dạng thô. 

 
 

(210) 4-2011-28208 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 40-2011-0059483 28.10.2011 KR 

  
(731) DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD  

(KR) 
146-12 SusongDong, Jongno Gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa dạng thô cụ thể như: nhựa guanamine (nhựa bông); nhựa silicon, 

nhựa lauryl, nhựa diaryn isophtalat, nhựa diaryl phtalat, nhựa melamin, nhựa oxit poly 
phenylen thoái hóa, nhựa butylat, nhựa flo, nhựa poly ette không bão hòa, nhựa nitrat 
xenluloza, nhựa dẻo xenluloza, nhựa xenluloit (nhựa dẻo làm từ nitrat xenluloza và long 
não), nhựa xtiren acrylonitril ( 1 loại nhựa chịu nhiệt), nhựa acrylonitril butadien xtiren ( 
1 loại nhựa nhiệt dẻo), nhựa casein, nhựa phenol, nhựa poly metyl metacrylat ( 1 loại nhựa 
nhiệt dẻo), nhựa poly benzimidazon ( 1 loại nhựa có độ nóng chảy cao), nhựa poly butylen 
tere-phthalate (PUT, một loại nhựa dẻo nóng), nhựa poly vinil axetat, nhựa poly vinil 
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alcohol (PVA, 1 loại hóa chất nông nghiệp), nhựa poly sunfun ( 1 loại nhựa nhiệt dẻo), 
nhựa poly xtiren, nhựa poly acrylat; nhựa poly amit; nhựa poly este, nhựa poly etilen, 
nhựa poly etilen terephthalate (PET, 1 loại nhựa dẻo dùng cho gia đình), nhựa poly vinil 
clorua, nhựa poly uretan, nhựa poly vinil axetat, nhựa poly cacbonat, nhựa poly phenylen 
sulphua, (PPS, nhựa hữu cơ cách điện, nhiệt); nhựa poly phenylen oxit (PPO, nhựa dẻo 
chịu nhiệt), nhựa poly prophorin, nhựa poly propylen, nhựa phuran ( 1 loại hóa học lỏng 
dễ bay hơi), nhựa propionat; xenluloza axetat dạng thô, nhựa acrylic dạng thô, nhựa 
exposy dạng thô; nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, nhựa tổng hợp dạng thô. 

 
 

(210) 4-2011-28209 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 40-2011-0058620 25.10.2011 KR 

  
(731) DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD  

(KR) 
146-12 SusongDong, Jongno Gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa dạng thô cụ thể như: nhựa guanamine (nhựa bông); nhựa silicon, 

nhựa lauryl, nhựa diaryn isophtalat, nhựa diaryl phtalat, nhựa melamin, nhựa oxit poly 
phenylen thoái hóa, nhựa butylat, nhựa flo, nhựa poly ette không bão hòa, nhựa nitrat 
xenluloza, nhựa dẻo xenluloza, nhựa xenluloit (nhựa dẻo làm từ nitrat xenluloza và long 
não), nhựa xtiren acrylonitril ( 1 loại nhựa chịu nhiệt), nhựa acrylonitril butadien xtiren ( 
1 loại nhựa nhiệt dẻo), nhựa casein, nhựa phenol, nhựa poly metyl metacrylat ( 1 loại nhựa 
nhiệt dẻo), nhựa poly benzimidazon ( 1 loại nhựa có độ nóng chảy cao), nhựa poly butylen 
tere-phthalate (PUT, một loại nhựa dẻo nóng), nhựa poly vinil axetat, nhựa poly vinil 
alcohol (PVA, 1 loại hóa chất nông nghiệp), nhựa poly sunfun ( 1 loại nhựa nhiệt dẻo), 
nhựa poly xtiren, nhựa poly acrylat; nhựa poly amit; nhựa poly este, nhựa poly etilen, 
nhựa poly etilen terephthalate (PET, 1 loại nhựa dẻo dùng cho gia đình), nhựa poly vinil 
clorua, nhựa poly uretan, nhựa poly vinil axetat, nhựa poly cacbonat, nhựa poly phenylen 
sulphua, (PPS, nhựa hữu cơ cách điện, nhiệt); nhựa poly phenylen oxit (PPO, nhựa dẻo 
chịu nhiệt), nhựa poly prophorin, nhựa poly propylen, nhựa phuran ( 1 loại hóa học lỏng 
dễ bay hơi), nhựa propionat; xenluloza axetat dạng thô, nhựa acrylic dạng thô, nhựa 
exposy dạng thô; nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, nhựa tổng hợp dạng thô. 

 
 

(210) 4-2011-28210 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 
(300) 40-2011-0059482 28.10.2011 KR 

(731) DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD  
(KR) 
146-12 SusongDong, Jongno Gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa dạng thô cụ thể như: nhựa guanamine (nhựa bông); nhựa silicon, 
nhựa lauryl, nhựa diaryn isophtalat, nhựa diaryl phtalat, nhựa melamin, nhựa oxit poly 
phenylen thoái hóa, nhựa butylat, nhựa flo, nhựa poly ette không bão hòa, nhựa nitrat 
xenluloza, nhựa dẻo xenluloza, nhựa xenluloit (nhựa dẻo làm từ nitrat xenluloza và long 
não), nhựa xtiren acrylonitril ( 1 loại nhựa chịu nhiệt), nhựa acrylonitril butadien xtiren ( 
1 loại nhựa nhiệt dẻo), nhựa casein, nhựa phenol, nhựa poly metyl metacrylat ( 1 loại nhựa 
nhiệt dẻo), nhựa poly benzimidazon ( 1 loại nhựa có độ nóng chảy cao), nhựa poly butylen 
tere-phthalate (PUT, một loại nhựa dẻo nóng), nhựa poly vinil axetat, nhựa poly vinil 
alcohol (PVA, 1 loại hóa chất nông nghiệp), nhựa poly sunfun ( 1 loại nhựa nhiệt dẻo), 
nhựa poly xtiren, nhựa poly acrylat; nhựa poly amit; nhựa poly este, nhựa poly etilen, 
nhựa poly etilen terephthalate (PET, 1 loại nhựa dẻo dùng cho gia đình), nhựa poly vinil 
clorua, nhựa poly uretan, nhựa poly vinil axetat, nhựa poly cacbonat, nhựa poly phenylen 
sulphua, (PPS, nhựa hữu cơ cách điện, nhiệt); nhựa poly phenylen oxit (PPO, nhựa dẻo 
chịu nhiệt), nhựa poly prophorin, nhựa poly propylen, nhựa phuran ( 1 loại hóa học lỏng 
dễ bay hơi), nhựa propionat; xenluloza axetat dạng thô, nhựa acrylic dạng thô, nhựa 
exposy dạng thô; nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, nhựa tổng hợp dạng thô. 

 
 

(210) 4-2011-28213 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phương Nam   (VN) 
366 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi 
Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh phụ nữ.  

 
 

(210) 4-2011-28214 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A5.5.20; 25.5.25 
(591) Xanh dương, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần Trung Minh 

Thành   (VN) 
Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 
dốc 47, xã Tam Phước, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo, sô cô la; bánh (ngọt, mặn).  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm; mua bán nước giải khát; mua bán mỹ phẩm; mua bán 
nguyên liệu bao bì; mua bán hạt nhựa; mua bán hóa chất; mua bán vải; mua bán giày dép; 
mua bán hàng trang trí nội thất (bàn, ghế, tranh treo tường, ly, tách, gạt tàn thuốc lá thủy 
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tinh, đèn điện, bình cắm hoa); mua bán hàng lưu niệm (vật để bàn, linh vật để bàn, tượng 
điêu khắc); mua bán hàng thủ công mỹ nghệ. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-28215 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.1.11; 25.1.25; 25.1.9; 25.1.6; 5.7.21; 
5.9.19 

(591) Vàng đậm, đỏ, vàng, nâu, hồng cam, 
trắng, đen, vàng nâu, xanh lá cây 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và chế biến thực 
phẩm Tân Đô   (VN) 
44 đường 25, tổ 6, ấp Tân Lập, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phộng (lạc) chiên muối; đậu phộng (lạc) tẩm bột chiên; đậu phộng (lạc) 

chiên với nước cốt dừa, đậu phộng (lạc) chiên pho mai; đậu phộng (lạc) chiên cà phê; đậu 
phộng (lạc) chiên ngũ vị hương.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-28216 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.9.14; 2.9.18; 2.1.11; 26.1.2; 1.3.1; 
25.1.6; 25.1.9; 25.1.25 

(591) Ghi, đen, vàng, vàng đồng, đỏ, hồng 
cam, trắng, vàng nâu nhạt, đỏ nhạt, xanh 
lá cây 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và chế biến thực 
phẩm Tân Đô    (VN) 
44 đường 25, tổ 6, ấp Tân Lập, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phộng (lạc) chiên muối; đậu phộng (lạc) tẩm bột chiên; đậu phộng (lạc) 

chiên với nước cốt dừa, đậu phộng (lạc) chiên pho mai; đậu phộng (lạc) chiên cà phê; đậu 
phộng (lạc) chiên ngũ vị hương.  
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(210) 4-2011-28217 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.21; 5.9.19; 2.1.11; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, vàng đậm, vàng nâu, vàng 

nhạt, hồng cam, trắng, đen, đỏ hồng, 
xanh dương, xanh lá cây, nâu 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và chế biến thực 
phẩm Tân Đô   (VN) 
44 đường 25, tổ 6, ấp Tân Lập, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phộng (lạc) chiên muối; đậu phộng (lạc) tẩm bột chiên; đậu phộng (lạc) 

chiên với nước cốt dừa, đậu phộng (lạc) chiên pho mai; đậu phộng (lạc) chiên cà phê; đậu 
phộng (lạc) chiên ngũ vị hương.  

 
 
 

(210) 4-2011-28218 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) LUPIN LIMITED   (IN) 

Laxmi Towers, A-wing, 2nd floor, 
Bandra Kurla complex, Mumbai - 
400051, India 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2011-28219 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) LUPIN LIMITED    (IN) 

Laxmi Towers, A-wing, 2nd floor, 
Bandra Kurla complex, Mumbai - 
400051, India.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-28223 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Toàn Dương   (VN) 
27B/9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bút điện từ (thiết bị hiển thị). 

 
 

(210) 4-2011-28230 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.21 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp ắc 
quy và phụ tùng xe máy Thái 
Lan   (VN) 
Thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Nước súc miệng: thảo mộc trầu cau.  

 
 

(210) 4-2011-28231 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.21 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp ắc 
quy và phụ tùng xe máy Thái 
Lan    (VN) 
Thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Nước súc miệng: thảo mộc trầu cau.  

 
 

(210) 4-2011-28233 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.2; 26.3.1 
(591) Da cam, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Leadgroup Industrial    (VN) 
Lô A1 -17, khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, 
đường Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long 
Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của khách sạn/điều hành kinh doanh cho khách sạn; hỗ trợ 
điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; đại lý thông tin thương mại/hãng 
thông tin thương mại.   

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; đánh giá bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn; quỹ đầu tư; cho thuê văn phòng (bất động 
sản); cho thuê phòng ở; cho thuê căn hộ.   

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; thông tin về xây dựng; phá dỡ 
các công trình xây dựng; xây dựng các xí nghiệp; làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài); 
làm sạch tòa nhà (bên trong); dịch vụ chống ẩm (xây dựng); dịch vụ làm kín công trình; 
dịch vụ cách nhiệt, cách điện, cách âm trong xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; xây 
dựng dưới nước; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp/thiết 
lập bản vẽ công nghiệp.    

 
Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có « 
tô; cho thuê nhà di động; đặt chỗ ở tạm thời/đặt chỗ trọ; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ 
cho khách du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-28235 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Leadgroup Industrial   (VN) 
Lô A1-17, khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, 
đường Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long 
Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của khách sạn/điều hành kinh doanh cho khách sạn; hỗ trợ 

điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; đại lý thông tin thương mại/hãng 
thông tin thương mại.  

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; đánh giá bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý bất động sản, đầu tư vốn; quỹ đầu tư; cho thuê văn phòng (bất động 
sản); cho thuê phòng ở; cho thuê căn hộ.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, giám sát việc xây dựng công trình; thông tin về xây dựng; phá dỡ 
các công trình xây dựng; xây dựng các xí nghiệp; làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài); 
làm sạch tòa nhà (bên trong); dịch vụ chống ẩm (xây dựng); dịch vụ làm kín công trình; 
dịch vụ cách nhiệt, cách điện, cách âm trong xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; xây 
dựng dưới nước; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp/thiết 
lập bản vẽ công nghiệp.  
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Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có « 
tô; cho thuê nhà di động; đặt chỗ ở tạm thời/đặt chỗ trọ; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ 
cho khách du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-28236 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 4.5.3; 26.13.25 
(591) Xanh mực, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Trường mầm non Nha Trang 
MONTESSORI  (VN) 
86 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 41: Trường học; trường mẫu giáo; dịch vụ giáo dục đào tạo; học viện, trường đào 

tạo (giáo dục); thông tin về lĩnh vực giáo dục; công viên về vui chơi giải trí. 
 
 

(210) 4-2011-28237 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Điểm Tựa Vàng   (VN) 
308/9A Cách Mạng Tháng Tám, phường 
10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm, hội chợ thương mại nhằm thương mại hoặc 

quảng cáo; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường; tổ chức 
bình chọn và trao giải thương cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt nhằm 
tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân (mục đích thương mại và quảng cáo); dịch vụ 
thương mại điện tử chuyên mua bán: đồ chơi và đồ thời trang, cụ thể là: dây chuyền, túi 
xách, vàng bạc, đá quý; đồ trang sức; đồ dùng văn phòng phẩm, cụ thể là: kẹp tài liệu; 
ghim bấm, giấy, bút, mực, thước kẻ, bút xóa, lịch; đồ kim khí điện máy, cụ thể là: tủ lạnh, 
ti vi; máy giặt, máy nước nóng, quạt điện, đầu đọc đĩa; điện thoại; nồi cơm điện; máy xay 
sinh tố, máy ép trái cây tươi; máy chụp hình; [thiết bị văn phòng cụ thể là: máy in, máy 
fax, điện thoại, máy scan, máy tính bàn, máy tính xách tay (laptop), máy tổng đài điện 
thoại, máy phô tô, máy tính tiền, máy đếm tiền, các loại đồ uống, cụ thể là: bia rượu, nước 
ngọt, nước uống đóng chai, trà, cà phê, ca cao, sữa tươi sữa đặc, sữa bột, nước ép trái cây.  

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển cuộc hội nghị, hội thảo; sản xuất các chương trình phát 
thanh và truyền hình; dịch thuật; tổ chức các cuộc thi và trao giải thưởng nhằm mục đích 
văn hóa; giải trí hoặc giáo dục; tổ chức đào tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực 
cho các doanh nghiệp và doanh nhân; dịch vụ tổ chức câu lạc bộ văn hóa, giáo dục, giải 
trí hoặc sức khỏe.  
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì; dịch vụ vẽ đồ họa; thiết kế bản vẽ kiểu dáng công 
nghiệp; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế các trang thông tin điện tử (website); tư vấn 
trong lĩnh vực phần cứng máy tính. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý); dịch tư tư vấn và đại diện về sở 
hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn pháp luật về: dân sự, hình sự, kinh tế, đất đai, lao động và 
thương mại; dịch vu trọng tài phân xử; dịch vụ tư vấn pháp lý về công bố chất lượng hàng 
hóa; dịch vu chuyển nhượng quyền sở hữu và chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) các 
đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ (dịch vụ pháp lý).  

 
 

(210) 4-2012-00005 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.23; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ - 
thương mại Trường Sơn Tùng  
(VN) 
Lô B2.2/13 + 14 + 15 KDC An Cư 2 mở 
rộng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ lưu trú tạm thời, dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn 

đồ uống.  
 
 

(210) 4-2012-00010 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TV.PHARM   (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, thị 
xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-00011 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ thương mại xuất nhập 
khẩu Bình An   (VN) 
Số 62 ngõ 459, đường Bạch Mai, phường 
Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Nồi nấu dùng điện, nồi lẩu dùng điện, ấm sắc thuốc dùng điện, ấm siêu tốc 
dùng điện, phích đun nước dùng điện, bình lọc nước dùng điện, bình lọc nước không dùng 
điện.  

 
Nhóm 21: Nồi sứ (không dùng điện), bát sứ, ấm sứ, chén sứ, đĩa sứ, bình sứ, lọ hoa sứ.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nồi nấu dùng điện, nồi lẩu dùng điện, ấm sắc thuốc 
dùng điện, ấm siêu tốc dùng điện, phích đun nước dùng điện, bình lọc nước dùng điện, 
bình lọc nước không dùng điện, nồi sứ (không dùng điện), bát sứ, ấm sứ, chén sứ, đĩa sứ, 
bình sứ, lọ hoa sứ; môi giới thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-00012 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ thương mại xuất nhập 
khẩu Bình An    (VN) 
Số 62 ngõ 459, đường Bạch Mai, phường 
Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 11: Nồi nấu dùng điện, nồi lẩu dùng điện, ấm sắc thuốc dùng điện, ấm siêu tốc 

dùng điện, phích đun nước dùng điện, bình lọc nước dùng điện, bình lọc nước không dùng 
điện.   

 
Nhóm 21: Nồi sứ (không dùng điện), bát sứ, ấm sứ, chén sứ, đĩa sứ, bình sứ, lọ hoa sứ.   

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nồi nấu dùng điện, nồi lẩu dùng điện, ấm sắc thuốc 
dùng điện, ấm siêu tốc dùng điện, phích đun nước dùng điện, bình lọc nước dùng điện, 
bình lọc nước không dùng điện, nồi sứ (không dùng điện), bát sứ, ấm sứ, chén sứ, đĩa sứ, 
bình sứ, lọ hoa sứ; môi giới thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-00013 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TOYOTA TSUSHO 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, số 
23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước rửa chén, xà phòng (xà bông) dùng cho mục đích vệ sinh cá 

nhân; xà phòng (xà bông) dùng cho mục đích vệ sinh cánh quạt, nhà bếp; nước xả là mềm 
vải; nước lau sàn nhà. 

 
Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu các mặt hàng như bột giặt; nước rửa chén, xà phòng 
(xà bông) dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, xà phòng (xà bông) dùng cho mục đích vệ 
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sinh cánh quạt, nhà bếp; nước xả làm mềm vải; nước lau sàn nhà, nước vệ sinh bồn cầu, 
dầu gội đầu, dầu xả tóc, dầu dưỡng và kem hấp tóc. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00014 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 2.9.1; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TOYOTA TSUSHO 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, số 
23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước rửa chén, xà phòng (xà bông) dừng cho mục đích vệ sinh cá 

nhân; xà phòng (xà bông) dùng cho mục đích vệ sinh cánh quạt, nhà bếp; nước xả là mềm 
vải; nước lau sàn nhà; sản phẩm chăm sóc tóc cụ thể là: dầu gội đầu; dầu xả; dầu dưỡng 
tóc; kem ủ tóc.  

 
Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu các mặt hàng như bột giặt; nước rửa chén, xà phòng 
(xà bông) dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, xà phòng (xà bông) dùng cho mục đích vệ 
sinh cánh quạt, nhà bếp; nước xả làm mềm vải; nước lau sàn nhà, nước vệ sinh bồn cầu, 
dầu gội đầu, dầu xả tóc, dầu dưỡng và kem hấp tóc. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00018 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.1.1; 26.13.25; 
A25.7.21; 20.5.16 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại - sản xuất Đạt 
Hiển Toàn   (VN) 
38/35C Lãnh Binh Thăng, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 17: Băng và giải cách điện cách nhiệt. 
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(210) 4-2012-00019 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.1; 26.3.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh, nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đại Hồng Bang  
(VN) 
17/8/10 đường số 2, khu phố 22, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; hương 

liệu cà phê; đồ uống cà phê có sữa.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00028 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) ARCOR S.A.I.C.   (AR) 

Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, 
Province of Cordoba, Republic of 
Argentina  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột 

và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh bao, bánh kẹo, kem ăn; mật ong, nước 
mật đường; men, bột nở; muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt; gia vị; đá lạnh (ăn được).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00029 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) BR IP Holder LLC   (AR) 

130 Royall Street, Canton, 
Massachusetts, 02021 U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; bánh kem lạnh; kem lạnh nước quả; sữa chua đông lạnh; bánh sữa 

trứng đông lạnh; nước sốt và xi -rô dùng với kem lạnh; lớp phủ kẹo hạt dẻ dùng với kem 
lạnh; kem hoa quả đóng đá (ăn được); đá lạnh (ăn được); kem trái cây; bánh ngọt; kẹo 
ngọt; chất tạo hương vị đồ ăn dùng trong làm kem lạnh; đồ uống để lạnh được chế biến 
trên cơ sở cà phê; cà phê; đồ uống có thành phần chủ yếu là cà phê; chè (trà); đồ uống có 
thành phần chủ yếu là chè (trà); ca cao; đồ uống có thành phần chủ yếu là ca-cao.  
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(210) 4-2012-00031 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SATO  (VN) 
06 Phan Kế Bính, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt ủi quần áo; cho thuê máy giặt; máy làm sạch, làm sạch tòa nhà 

(bên trong và ngoài). 
 
 
 

(210) 4-2012-00032 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.5.1; 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 
26.11.1 

(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Thuần Việt  

(VN) 
137/11 Phạm Tứ, quận Cẩm Lệ, thành 
phố Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại.  

 
 
 

(210) 4-2012-00033 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại & xây dựng Minh 
Sơn   (VN) 
Số 9, ngõ 93, đường Văn Cao, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 37: Thi công, lắp đặt các sản phẩm kính cho các công trình xây dựng.  
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(210) 4-2012-00034 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH SHAZA Việt Nam  

(VN) 
30, ngõ 51, phố Thái Thịnh, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); giày; mũ.  

 
 

(210) 4-2012-00035 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.7.15; A6.3.5; 2.7.25; 5.7.3; 3.7.7; 
A3.7.24; 26.1.1; 15.7.1; 25.1.6 

(591) Xanh lá cây, xanh lục, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 
Cà Phê 15   (VN) 
Buôn Pương, xã Cư DliêM'nông, huyện 
C−M'gar, tỉnh §¨kL¨k  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 30: Cà phê bột, ca cao.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước uống  tinh khiết, nước ép trái cây (đồ uống), 
nước uống không có cồn.  

 
Nhóm 35: Mua bán cà phê bột, ca cao, nước khoáng, nước tinh khiết, nước ép trái cây.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình giao thông, công trình thủy lợi.  

 
 

(210) 4-2012-00036 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Nâu sẫm, xanh da trời, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê 15  (VN) 
Buôn Pương, xã CưDliêM'nông, huyện 
C−M'gar, tỉnh §¨kL¨k  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 30: Cà phê bột, ca cao.  
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Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước uống tinh khiết, nước ép trái cây (đồ uống), nước 
uống không có cồn.  

 
Nhóm 35: Mua bán cà phê bột, ca cao, nước khoáng, nước tinh khiết, nước ép trái cây.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình giao thông, công trình thủy lợi.  

 
 

(210) 4-2012-00038 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.14 
(591) Đỏ, lục, chàm, tím, xanh, da cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HUETRONICS  
(VN) 
5-7 Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni và mực in. 

 
 

(210) 4-2012-00039 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(591) Xanh dương, đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
viễn thông A  (VN) 
328 - 330 đường Ba Tháng Hai, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Các dịch vụ về sửa chữa (sửa chữa điện tử).  

 
 

(210) 4-2012-00042 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.3.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh 

Dương   (VN) 
ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy như: ống xả khí thải (pô xe); giảm xóc (phuộc nhún); cần 

số, cần đạp phanh (cần đạp thắng); càng giữ bánh xe sau (bộ gắp sau); moay-ơ (đùm xe). 
 

Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe hai bánh gắn máy. 
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(210) 4-2012-00049 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.1; 1.15.15 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đỏ, vàng, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO   (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Bột ăn dặm của trẻ em, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00050 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.3.1; 25.5.25; A26.11.12; 2.1.1; 2.9.14; 
2.9.19 

(591) Đỏ, ghi, hồng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc   (VN) 
65 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00051 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.12.1; 26.15.1; 26.1.6; 4.5.12; 4.5.13; 
A18.1.9 

(591) Xanh sẫm, xanh dương, đỏ, vàng, xanh 
lá cây, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế VINACARE  
(VN) 
Số 45A, tổ 13, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-00052 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; A3.4.2; 25.5.25; 26.5.1; 
A26.11.12; 26.7.25 

(591) Đỏ, vàng nhạt, vàng, xanh dương, xanh 
lá cây, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00053 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; A3.4.2; 26.7.25; 25.5.25; 
A26.11.12; 26.5.1 

(591) Đỏ, vàng nhạt, xanh dương, xanh lá cây, 
xanh lá mạ, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00054 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(731) NIUPAI TEXTILE MACHINERY CO., 

LTD, JIANGSU, CHINA   (CN) 
Jiangyang Industrial Park, Yangzhou 
City, Jiangsu Province, P.R.China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy kéo sợi; xa kéo sợi; bộ bánh răng truyền động dùng cho khung cửi dệt; 
máy dệt; khung cửi dệt; máy dệt kim; máy dùng cho công nghiệp dệt; khung xe sợi; trục 
khung cửi dệt vải; máy dùng để tách sợi bông.  

 
 
 

(210) 4-2012-00055 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 15.7.1 
(731) HAN JIA MACHINE ENGINEERING 

CO., LTD.  (TW) 
1F., No.16, Aly. 2, Guoquan Ln., 
Guomin Rd., Wujie Township, Yilan 
County, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 06: Giàn giáo bằng kim loại; dầm bằng kim loại dùng trong xây dựng; khung kim 

loại dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại cho 
xây dựng; thang bằng kim loại.  

 
 
 

(210) 4-2012-00056 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) AR TRADEX PRIVATE LIMITED.  

(IN) 
A- 2/18, Sector - 18, Rohini, Delhi - 
110085, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-00057 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) AR TRADEX PRIVATE LIMITED.  

(IN) 
A- 2/18, Sector - 18, Rohini, Delhi - 
110085, India 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
774 

(210) 4-2012-00059 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Nguyễn Văn Kún  (VN) 

53 Nguyễn Sơn, chung cư Phú Thạnh, lô 
B, lầu 05, phòng 12, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-00063 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A17.3.2; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh tím than, trắng, đen 
(731) Văn phòng luật sư luật Tín 

Nghĩa  (VN) 
384/8B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý và tư vấn pháp luật; đại diện theo ủy quyền của khách hàng 

liên quan đến lĩnh vực pháp luật; tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.  
 
 
 

(210) 4-2012-00070 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.5.9 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Giai Lợi  
(VN) 
237A An Dương Vương, phường 11, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 08: Đá mài kim loại; búa; kìm; tuốc nơ vit; kéo, cờ lê.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị và máy móc xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất; mua 
bán dụng cụ sửa chữa phụ tùng phụ kiện đá mài; mua bán mũi khoan bu lông ốc vít. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
775 

(210) 4-2012-00071 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Viện vắc xin và sinh phẩm Y 

TẾ   (VN) 
Số 9 đường Pasteur, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
(210) 

 
4-2012-00072 

 
(220) 

 
03.01.2012 

  (441) 25.04.2012 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh đen, vàng cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ngọc Châu Phát   (VN) 
Số 73 Lê Hồng Phong, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; mua bán buồng tắm 

xông hơi massage bằng kính; mua bán bồn tắm; mua bán khay tắm; mua bán vòi sen bằng 
kim loại; mua bán bồn cầu; mua bán chậu rửa mặt bằng kính; mua bán tủ lavabo bằng 
inox; mua bán tử lavabo bằng gỗ; mua bán chậu rửa chén (bát); mua bán bếp ga; mua bán 
máy hút mùi dùng cho nhà bếp; mua bán máy sấy chén (bát); mua bán lò vi sóng. 

 
 
 

(210) 4-2012-00073 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Nguyễn Quan Tường Thụy  

(VN) 
207/33 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy thơm; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh.  
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(210) 4-2012-00074 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Nguyễn Quan Tường Thụy  

(VN) 
207/33 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy thơm; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-00076 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, các bộ phận 

ghép nối và truyền động (dây cua roa - không dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ).  

 
Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe trộn bê tông, ô tô, xe moóc, các bộ phận ghép nối và truyền 
động (dây cua roa - dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi, bánh 
đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm phun 
nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu; chốt 
ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên; gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, xec măng, 
roăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, lốc 
máy, lóc máy diezel, lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay, nắp hậu; nắp thùng dầu; 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su; piston; roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại; su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại; 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; máy nông 
nghiệp: máy cày, máy kéo; máy gặt, máy xới, máy nổ (động cơ diezel); máy phát điện, 
máy ủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông xe trộn bê tông máy xúc đất, cần cẩu, xe tải, xe 
kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu nén đường máy làm 
đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải.  
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(210) 4-2012-00077 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, các bộ phận 

ghép nối và truyền động (dây cua roa - không dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ).   

 
Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe trộn bê tông, ô tô, xe moóc, các bộ phận ghép nối và truyền 
động (dây cua roa - dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ).    

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi, bánh 
đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm phun 
nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu; chốt 
ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên; gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, xec măng, 
roăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, lốc 
máy, lóc máy diezel, lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay, nắp hậu; nắp thùng dầu; 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su; piston; roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại; su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại; 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; máy nông 
nghiệp: máy cày, máy kéo; máy gặt, máy xới, máy nổ (động cơ diezel); máy phát điện, 
máy ủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông xe trộn bê tông máy xúc đất, cần cẩu, xe tải, xe 
kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu nén đường máy làm 
đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải.  

 
 

(210) 4-2012-00079 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea. 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-00090 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.4.2; A11.3.2 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH Nhất Ly   (VN) 

2B Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn; nhà nghỉ.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt trong trang trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm.  
 
 

(210) 4-2012-00092 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh nước biển trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Công Nghệ 
SCORPTECH  (VN) 
54/1H Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ về thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 

các phương tiện truyền thông để bán lẻ.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; học 
viện, trường đào tạo.  

 
 

(210) 4-2012-00093 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.2 
(591) Xanh nước biển trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công Nghệ 
SCORPTECH   (VN) 
54/1H Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ về thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 

các phương tiện truyền thông để bán lẻ.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; học 
viện, trường đào tạo.  
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(210) 4-2012-00094 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm 
Triều An   (VN) 
Số 28B đường số 13A, khu phố 19, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem bôi da; kem (mỹ phẩm) 

chống nhăn da; kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn.  
 
 

(210) 4-2012-00095 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.5.1 
(591) Xanh dương, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Tổng Hợp Thuận An  
(VN) 
26 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng trong dân dụng và 

công nghiệp như: bóng đèn huỳnh quang, compact, bóng đèn cao áp các loại, thiết bị van 
gas, đầu báo rò gas, máy hóa hơi, dây dẫn gas, đường ông thép, bếp gas, gas các loại đóng 
trong bình 11 kg, 12kg, 4S kg, 48 kg, gas rời chuyển bằng xe chuyên dụng.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống tồn trữ và phân phối gas, hệ thống thiết bị chiếu sáng trong 
dân dụng và công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-00096 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 6.1.2; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Phú Hà   (VN) 
Thông Nhang, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Gas các loại đóng trong bình 11 kg, 12kg, 45kg, 48 kg, gas rời chuyên chở 

bằng xe chuyên dụng, thiết bị van gas, dầu báo rò gas, máy hóa hơi, dây dẫn gas, đường 
ống thép, bếp gas, thiết bị điện chiếu sáng trong dân dụng và công nghiệp như - bóng đèn 
huỳnh quang, compact, bóng đèn cao áp các loại , bộ đèn chiếu sáng trong nhà và ngoài 
trời, aptomat, contactor, ổ cắm, công tắc các loại. 
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Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống tồn trữ và phân phối gas, hóa lỏng, hệ thống điện chiếu sáng 
tiết kiệm  điện năng trong dân dụng và công nghiệp. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách. 

 
 

(210) 4-2012-00097 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; A26.11.12; 26.13.1; 
1.15.23 

(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Quốc tế Ngân Hà   (VN) 
Số nhà 39, tổ 52, hẻm 233/27/32/18, ngõ 
175, đường Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas, nồi cơm điện, lò nướng dùng điện, bình lọc nước uống được, máy hút 

khói, máy khử mùi. 
 
 

(210) 4-2012-00098 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.3.8; 2.3.25; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, sám chì, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Đỗ 
Lâm Gia  (VN) 
73/606 Phạm Văn Chiêu, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, áo vét (quần áo), áo khoác ngoài, váy, bộ 

quần áo, quần dài. 
 
 

(210) 4-2012-00099 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.4 
(591) Trắng, da cam, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần F.D.A  (VN) 
D7A, KP1, phường Trảng Dài, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-00110 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại vận tải Phan 
Thành  (VN) 
388 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi 
Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, mua bán hàng trang trí nội thất.  
 

Nhóm 37: San lấp mặt bằng; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, cầu 
đường, cơ sở hạ tầng khu dân cư. 

 
 

(210) 4-2012-00111 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.5; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Vĩnh Thái  (VN) 
Số 73G, phố Lương Khánh Thiện, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; nhiên liệu gốc cồn; cồn dùng làm nhiên liệu; hỗn hợp nhiên liệu khí 

hóa. 
 
 

(210) 4-2012-00112 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.1.5; A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần tổng công 

ty giống cây trồng con nuôi 
Ninh Bình   (VN) 
Thôn Đoài Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 29: Thịt lợn; thịt gà; khoai tây chiên.  
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Nhóm 30: Gạo; bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 31: Giống cây trồng; con giống; thức ăn gia súc; rau củ quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phân bón, thịt lợn, thịt gà, khoai tây chiên, gạo, bột 
ngũ cốc, giống cây trồng, con giống, thức ăn gia súc, rau củ quả tươi. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-00113 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.9; 5.7.1; A11.3.4; 26.1.2 
(591) Trắng, nâu, đen 
(731) Nguyễn Kim Tuấn   (VN) 

Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-00114 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.4 
(591) Vàng nhạt, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Từ ý Khanh  (VN) 
B2.6 chung cư Lý Văn Phức, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-00115 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.7.25; 26.3.1; 26.4.1; 26.1.1 
(591) Vàng đậm, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Rồng Bạc  
(VN) 
225 Nguyễn Văn Thoại, phường Phước 
Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; đá granit; gạch vuông lát nền, không bằng kim 

loại dùng cho xây dựng.  
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(210) 4-2012-00116 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 7.1.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh nhạt, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO   (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh mì, kem ăn, ca cao, sô cô la.  

 
 

(210) 4-2012-00117 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.8 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh mì, kem ăn, ca cao, sô cô la.  

 
 

(210) 4-2012-00118 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.11.11; A5.3.13; A26.11.12; A5.1.16; 
A5.5.20 

(591) Xanh dương, da cam, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO   (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Bột ăn dặm của trẻ em, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-00119 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.1.16; 26.1.1 
(591) Da cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột, bơ, pho mát, dầu ôliu cho thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-00130 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Trần Văn Hân  (VN) 
Tổ 27, ấp Bình Hưng, xã Bình Long, 
huyện Châu Phú, An Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu đinh lăng.  

 
 

(210) 4-2012-00131 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phúc 
Hảo  (VN) 
Tổ 7, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh 
Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-00132 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SBS CONTENTS HUB CO., LTD.   (KR) 

22F, SBS Broadcasting Center, 920, 
Mok-dong, Yangcheon-ku, Seoul 158-
725, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình, băng video và đĩa hình về phim hoạt hình; phần mềm trò chơi 

máy vi tính; phần mềm trò chơi máy vi tính tải xuống được; nhạc chuông tải xuống được 
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cho điện thoại di động; đây đeo trang trí điện thoại di động; vỏ điện thoại di động; nhạc 
kỹ thuật số tải xuống được; xuất bản phẩm điện tử tải xuống được; đồ họa tải xuống được 
dùng cho điện thoại di động; thẻ nhớ flash (thẻ nhớ sử dụng bộ nhớ nash); pin điện. 

 
 
 

(210) 4-2012-00134 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.6; A25.7.6; 7.3.11; 24.15.21; 2.9.1 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam, xanh dương, xanh 

lá cây, trắng 
(731) Cơ sở Thể Thao  (VN) 

204 Hưng Phú, phường 8, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 28: Quả cầu đá (dùng để chơi).  

 
 
 

(210) 4-2012-00135 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Đỏ gạch, vàng, nâu, trắng, đen 
(731) Quách Phát Tài  (VN) 

89 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ).  

 
 
 

(210) 4-2012-00136 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Nguyễn Ngọc Thương  (VN) 

275 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại, ổ khóa, khung làm băng inox để bảo vệ xe, phụ 

kiện để trang trí xe, tấm lót chân dùng cho xe cộ; thảm dùng để lót. 
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(210) 4-2012-00137 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; A25.7.21 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ năng lượng Châu 
Âu   (VN) 
226/12 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm. 
 

Nhóm 19: ống nhựa cứng dùng trong xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-00138 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 6.1.2; A26.11.12; A25.7.21; A26.11.7; 
26.4.2 

(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Đoàn Văn Thế  (VN) 

Tổ 4, ấp Xà Ngách, xã Dương Hòa, 
huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Vôi dùng để xử lý nước trong môi trường nuôi trồng thủy sản; chất xử lý nước 

trong môi trường nuôi trồng thủy sản; phân bón. 
 

Nhóm 19: Vôi dùng trong xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-00139 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.11; 1.15.1 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, da cam, đỏ, xanh 

lá cây, xanh nước biển, xanh coban, xanh 
ngọc, trắng, xanh xám 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hợp Nhất Trường Phát  (VN) 
281/4 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cháo dinh dưỡng; cháo ăn liền. 
 
 

(210) 4-2012-00150 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần LE MEDITEK  

(VN) 
Số 16/239 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-00151 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh dạ quang, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Phụ 
Tùng ¤ Tô   (VN) 
290 An Dương Vương, phường 4, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại phim dán kính dành cho ô tô và nhà ở; mua bán các loại 

decal; mua bán các loại tem dán trang trí và bảo vệ xe. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ dán phim, dán decal, dán tem trang trí và bảo vệ xe. 
 

Nhóm 42: Thiết kế tem trang trí và bảo vệ xe. 
 
 

(210) 4-2012-00152 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.2; 25.5.2; 26.4.7 
(591) Xanh dạ quang, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Phụ 
Tùng ¤ Tô   (VN) 
290 An Dương Vương, phường 4, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại phim dán kính dành cho ô tô và nhà ở; mua bán các loại 

decal; mua bán các loại tem dán trang trí và bảo vệ xe.   
 

Nhóm 37: Dịch vụ dán phim, dán decal, dán tem trang trí và bảo vệ xe.  
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Nhóm 42: Thiết kế tem trang trí và bảo vệ xe. 
 
 

(210) 4-2012-00153 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.11.1 
(591) Nâu, nâu nhạt, vàng cam đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Phụ 
Tùng ¤ Tô   (VN) 
290 An Dương Vương, phường 4, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại phim dán kính dành cho ô tô và nhà ở; mua bán các loại 

decal; mua bán các loại tem dán trang trí và bảo vệ xe.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ dán phim, dán decal, dán tem trang trí và bảo vệ xe.  
 

Nhóm 42: Thiết kế tem trang trí và bảo vệ xe. 
 
 

(210) 4-2012-00155 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trúc Tâm   (VN) 
Số nhà 06 ngách 560/65, đường Nguyễn 
Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược pbẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-00156 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
789 

(210) 4-2012-00158 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Bảo  (VN) 
150A Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Các loại đồ uống không chứa cồn, cụ thể là: nước tinh khiết, nước khoáng (đồ 

uống), đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, bia, chế phẩm để làm đồ uống. 
 
 

(210) 4-2012-00159 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt dưa, hạt hướng dương, hạt dẻ đã qua chế biến; lạc bao đường (đậu phộng 

bao đường); lạc chiên (đậu phộng chiên); lạc muối (đậu phộng muối).  
 
 

(210) 4-2012-00170 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 
(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN) 

443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-00171 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.15; A5.5.20; A5.1.16; 5.9.12; 
26.1.1 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông sản 
thực phẩm Lâm Đồng  (VN) 
07 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt 

 
(511)   Nhóm 29: Rau quả cấp đông. 
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(210) 4-2012-00172 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.1.1 (540) 

  

(731) Ngô Thành Đạt  (VN) 
4 A ngõ Châu Long, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bột đậu tương uống liền; bột tổng hợp (thành phần chủ yếu là ngũ cốc); cháo 

tấm. 
 
 

(210) 4-2012-00173 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.1.1 (540) 

  

(731) Ngô Thành Đạt  (VN) 
4 A ngõ Châu Long, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ rang, xay, nghiền bột ngũ cốc theo yêu cầu của người khác. 

 
 

(210) 4-2012-00174 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mỹ Phẩm Quỳnh Như  (VN) 
135A/1 đường số 5, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm), sữa 

làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); phấn trang điểm; 
kem làm trắng da; tinh dầu; bút chì kẻ lông mày; chế phẩm xông hơi [nước hoa]. 

 
 

(210) 4-2012-00175 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mỹ Phẩm Quỳnh Như   (VN) 
135A/1 đường số 5, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 03: Nước thơm để xức sau khi tắm; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
dầu gội đầu; chế mỹ phẩm làm cho người thon thả; nước sơn móng, dầu làm bóng móng, 
Vecni làm bóng móng; son môi.  

 
 
 

(210) 4-2012-00176 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Vũ Thị Yến  (VN) 

Thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-00177 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiết Bị Điện An 
Phúc  (VN) 
012 Cao ốc Thái An 2, đường Nguyễn 
Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ điện hạ thế; thang máng cáp; ống luồn dây điện các loại; ống nối và đầu 

chụp ống dây điện; hệ thống treo đỡ ống luồn dây điện và các thiết bị; phụ tùng dùng cho 
các sản phẩm nêu trên.  

 
 
 
(210) 

 
4-2012-00178 

 
(220) 

 
05.01.2012 

  (441) 25.04.2012 
(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Long Hưng Phát  (VN) 
12 đường số 18, phường 14, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giấy, nguyên liệu vật tư ngành giấy; buôn bán vật liệu xây dựng; buôn 

bán phân bón; buôn bán hạt nhựa, nguyên liệu vật tư thiết bị máy móc ngành nhựa.  
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(210) 4-2012-00179 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mỹ Phẩm Quỳnh Như   (VN) 
135A/1 đường số 5, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; thuốc bôi lông mi mắt 

(mát-ca-ra); nước hoa, dầu thơm. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00190 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 2.3.1; 26.4.2 
(591) Nâu, đỏ, xanh lá mạ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh mì, kem ăn, ca cao, sô cô la.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00191 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.2; A26.4.6 
(591) Nâu, xanh lá mạ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh mì, kem ăn, ca cao, sô cô la.  
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(210) 4-2012-00192 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh mì, kem ăn, ca cao, sô cô la.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00194 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Nguyễn Thị Điệp   (VN) 

Thôn Hành Lạc, xã Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00195 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Nguyễn Thị Điệp    (VN) 

Thôn Hành Lạc, xã Như Quỳnh, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2012-00196 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Ngọc Diệp   (VN) 
118 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa làm bằng kim loại; cửa nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa làm bằng chất liệu phi kim loại; cửa nhựa; cửa gỗ; vật liệu xây dựng phi 
kim loại.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00197 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.11.2; A26.11.8 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Ngọc Diệp    (VN) 
118 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 06: Cửa làm bằng kim loại; cửa nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại.   
 

Nhóm 19: Cửa làm bằng chất liệu phi kim loại; của nhựa; cửa gỗ; vật liệu xây dựng phi 
kim loại.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00198 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.4; A5.3.13; A5.3.15 
(731) Lê Văn Cường  (VN) 

Thôn Bá Hoàng, xã Hợp Đức, huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2012-00215 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.1.6; 26.1.1; 5.7.3; A3.13.23; 
A3.13.12 

(591) Đỏ, nâu, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Kim 
Đức  (VN) 
25 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; than bùn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, than bùn, nông sản: tiêu, điều, ca cao, ngô, khoai, đậu, 
sắn. 

 
Nhóm 37: Khai thác than bùn.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00216 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Kim 
Đức   (VN) 
25 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; than bùn.   
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, than bùn, nông sản: tiêu, điều, ca cao, ngô, khoai, đậu, 
sắn.  
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(210) 4-2012-00227 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2; A26.11.12; 
24.7.3; 8.1.19 

(591) Đen, đỏ, vàng, nâu 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần Ca cao Việt 
Nam  (VN) 
Số 74A6, khu phố 2, đại lộ Đồng Khởi, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

 
(511)   Nhãm 30: S«c«la.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00260 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện; bếp ga, ấm siêu tốc. 
 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc Inox), bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm hoặc Inox). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00261 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện; bếp ga, ấm siêu tốc. 
 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc inox), bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm hoặc Inox). 
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(210) 4-2012-00262 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện; bếp ga, ấm siêu tốc. 
 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc Inox), bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm hoặc Inox). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00263 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện; bếp ga, ấm siêu tốc. 
 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc Inox), bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm hoặc Inox). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00271 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.3; 5.7.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất bánh Hoàng 
Phi  (VN) 
100 Ngô Mây, phường Ngô Mây, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh mỳ kẹp nhân, bánh kem. 
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(210) 4-2012-00277 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/370,151 13.07.2011 US 

85/370,154 13.07.2011 US 
  
(731) THE SAUL ZAENTZ COMPANY  

(US) 
2600 Tenth Street, Berkeley, CA 94710 
United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến: trò chơi viđêô, phim, đĩa DVD đã ghi; 

kiếm, đồ nữ trang, sách, lịch: áp phích và ấn phẩm in; ca và cốc, lá cờ, biểu ngữ, trang 
phục và quần áo, cung và tên, đồ chơi và trò chơi, tẩu hút thuốc, xà phòng dùng cho cá 
nhân, nước hoa, nước rửa vệ sinh, tinh dầu, mỹ phẩm, nước thơm, cụ thể là, nước xức tóc, 
nước thơm bôi sau khi cạo râu, nước thơm xức cơ thể, nước thơm xịt cơ thể, dầu dùng cơ 
thể (mỹ phẩm), gel tắm, dầu tắm, chế phẩm làm cho nước tắm xủi bọt và thơm, chế phẩm 
tắm dạng bột, dầu gội đầu, nước xịt tóc, dầu mát-xa, dầu thơm bôi môi không chứa thuốc, 
muối tắm không chứa thuốc, nước súc miệng, khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm, kem 
chống năng, gel đánh răng, kem đánh răng, que hương trầm, bức tượng nhỏ làm bằng kim 
loại thường, tác phẩm điêu khắc làm bằng kim loại thường, dây xích đeo chìa khóa làm 
bằng kim loại thường, nút chai bằng kim loại, cái rìu, kiếm, dao và bao kiếm, phần mềm 
trò chơi điện tử, chương trình trò chơi điện tử đa phương tiện tương tác, băng trò chơi 
viđêô, đĩa CD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình, đĩa DVD 
đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình, miếng gắn từ để trang 
trí, thẻ chơi trò chơi được ghi ở dạng đĩa CD, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, đồng hồ, dây 
xích đeo chìa khóa làm bằng kim loại quý, bức tượng nhỏ bằng kim loại quý, bộ dụng cụ 
thủ công và mỹ thuật, cụ thể là bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật bằng đất nặn, bộ dụng cụ 
vẽ tranh thủ công và mỹ thuật, bộ dụng cụ giấy thủ công và mỹ thuật cho trẻ em, hình 
nhân vật bằng các tông, áp phích, giấy dính [đồ dùng văn phòng], bản in litô (bản in thạch 
bản), sách có nội dung về phim truyện và tiểu thuyết, thẻ đánh dấu sách, bưu thiếp, thẻ 
chơi trò chơi [ấn phẩm in], sách có in ảnh, sách có chứa thông tin để các nhân vật đóng 
vai, lịch, ảnh ba chiều, tập album để sưu tầm các thẻ chơi trò chơi, nhãn dính có hình, tem 
và tiền xu, da và giả da, và các sản phẩm làm bằng da và gia da, cụ thể là hòm và túi du 
lịch, hành lý ô, túi thể thao, túi của người đi cắm trại, túi đựng quần áo, ba lô, cặp tài liệu, 
túi đeo hông, túi xách, thẻ hành lý, túi xách đi chợ, túi xách tay của phụ nữ, ví tiền, hộp 
đựng thẻ tín dụng, túi đựng đồ tập thể dục, cặp học sinh, túi đưa thư, bức tượng nhỏ làm 
bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me, bức tượng nhỏ làm bằng chất dẻo, tác phẩm điêu 
khác làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me, tác phẩm điêu khắc làm bằng chất dẻo, 
cốc, cốc vại, cốc có chân, cái ly, hộp đựng đồ ăn trưa, bức tượng nhỏ bằng đất nung, thủy 
tinh hoặc gốm, thảm trang trí treo tường bằng vải, cờ bằng vải, khăn tắm, vải trải bàn, vải 
trải giường, quần áo, cụ thể là mũ nón và khăn đội đầu, áo vét tông, áo tay ngắn, áo thun 
ngắn tay, áo sơ mi, quần, áo váy, váy, tất, cà vạt (quần áo) và trang phục, cụ thể là trang 
phục mặc trong lễ Halloween (đêm trước ngày lễ các Thánh) và trang phục cho các trò 
chơi có các nhân vật đóng vai, giày dép, quần áo ngủ, quần áo cho trẻ sơ sinh, đồ chơi, cụ 
thể là mô hình nhân vật hành động, trò chơi dùng bảng, vũ khí đồ chơi, trò chơi cờ, trò 
chơi ghép hình ba chiều, trò chơi lắp hình, bộ đồ chơi để tạo ra các mô hình máy bay và 
xe tăng giống hình mẫu, trò chơi dùng thẻ chơi trò chơi, búp bê.  
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Nhóm 39: Dịch vụ du lịch và cung cấp thông tin về du lịch; cung cấp một trang web để 
sắp xếp đi du lịch và các chuyến du lịch; tổ chức và sắp xếp các chuyến du ngoạn và tham 
quan du lịch; cung cấp thông tin về các trang web của người khác có liên quan tới du lịch; 
cung cấp thông tin, tin tức và bình luận trong lĩnh vực du lịch.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00282 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng thủy lợi Thái Bình   (VN) 
Số 78 Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Lập, thẩm định dự toán công trình xây dựng.  
 

Nhóm 37: Giám sát thi công xây dựng công trình.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế công trình xây dựng; thiết kế kết cấu công trình xây dựng; 
khảo sát xây dựng; lập dự án các công trình xây dựng; thẩm tra thiết kế; thí nghiệm địa kỹ 
thuật và kiểm định vật liệu xây dựng. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00289 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư thương mại Phan Lê  
(VN) 
82/128 Lý Chính Thắng, phường 08, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, máy điều hoà không khí, thiết bị thông gió. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa; lắp đặt; lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió; 
lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước và lò sưởi; sửa chữa máy móc; thiết 
bị; xây dựng nhà ở các loại; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.  
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(210) 4-2012-00290 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV ĐT TM Phan 
LÊ   (VN) 
82/128 Lý Chính Thắng, phường 08, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, máy điều hoà không khí, thiết bị thông gió. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00296 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) BIONIME CORPORATION   (TW) 

694, Renhua Road, Dali Dist., Taichung 
City 412, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là thiết bị đo nồng độ glucoza trong máu; dụng 

cụ mổ; bộ dụng cụ để kiểm tra nồng độ glucoza trong máu; dung dịch đối chứng dùng để 
kiểm tra độ chính xác trong các thử nghiệm y học; hộp đựng chống ẩm dùng cho que thử; 
que thử.   

 
 
 
 

(210) 4-2012-00310 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thái Ngọc Xương  
(VN) 
18A đường số 6A, khu dân cư Trung 
Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Màn hình LCD, DVD và camera dùng cho xe ô tô.  
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(210) 4-2012-00311 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San   (VN) 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao. 
 

Nhóm 31: Lá trà (chè) xanh tươi.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát (có hương vị trà xanh); nước uống đóng chai (hương vị trà).  
 
 

(210) 4-2012-00312 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.5.1 
(591) Vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO   (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh mì, kem ăn, ca cao, sô cô la.  

 
 

(210) 4-2012-00313 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh mì, kem ăn, ca cao, sô cô la.  
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(210) 4-2012-00314 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nôi 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh mì, kem ăn, ca cao, sô cô la.  

 
 
 

(210) 4-2012-00315 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; A1.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh mì, kem ăn, ca cao, sô cô la.  

 
 
 

(210) 4-2012-00316 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh mì, kem ăn, ca cao, sô cô la.  
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(210) 4-2012-00317 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-00318 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.7.1; 26.3.1; 24.15.21; A25.7.8; 
26.4.2; A25.7.2 

(591) Xanh dương, vàng, da cam, đỏ, nâu, đen, 
trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Đông Nam á   (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-00319 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

du lịch khám phá Việt   (VN) 
Số nhà 031 phố Xuân Viên, thị trấn Sa 
Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm nước ngâm chân thảo dược dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-00330 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A25.3.13; 24.9.1; A26.4.6 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Việt 

Tường  (VN) 
Tổ 2 ấp Chánh, Tân Thông Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 29: Mít sấy; chuối sấy, khoai môn sấy, khoai lang sấy, đu đủ sấy, hạt sen sấy.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: mít sấy, chuối sấy, khoai môn sấy, khoai lang sấy, đu 
đủ sấy, hạt sen sấy. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00331 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A24.17.12; 26.1.2 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử Công 
Nghệ Xanh  (VN) 
CC13 Trường Sơn, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
 
(511)   Nhóm 09: Đầu karaoke có chức năng đĩa kỹ thuật số đa năng; loa, âm li (thiết bị truyền 

âm thanh); đĩa kỹ thuật số đa năng trắng; đĩa kỹ thuật số đa năng đã ghi; đĩa kỹ thuật số 
đa năng ghi chương trình máy tính. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và linh kiện điện tử gồm: micro, loa, tai nghe, chuột máy vi 
tính, bàn  phím máy vi tính, chíp điện tử, tụ điện, điện trò cuộn cảm biến, dây cáp, đầu 
karaoke có chức năng đĩa kỹ thuật số đa năng, hệ thống định vị có chức năng đĩa kỹ thuật 
số đa năng, đĩa kỹ thuật số đa năng trắng; đĩa thuật số đa năng đã ghi, đĩa kỹ thuật số đa 
năng ghi chương trình máy tính. 

 
Nhóm 41: Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc, hoạt động phát hành phim điện ảnh, 
phim video và chương trình truyền hình. 
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(210) 4-2012-00332 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Thu Loan  
(VN) 
Số 54 tổ 1, khóm 8, thị trấn Cái Vồn, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt động 
vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 
Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  

 
 

(210) 4-2012-00333 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.1; 26.1.1; A26.11.13 
(591) Đen, trắng, xanh tím than, ghi 
(731) Công ty TNHH ASUZAC  (VN) 

Số 1, đường số 8, khu công nghiệp Việt 
Nam Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị linh kiện điện bán dẫn, cụ thể: bo mạch điện tử dùng trong máy vi tính, 

màn hình ti vi, điện thoại.  
 
 

(210) 4-2012-00334 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.5.19; 3.5.19; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, vàng, nâu, xanh 

lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại 
Trường Thọ  (VN) 
9 Nguyễn Chí Thanh, ấp An Thành, xã 
An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, ca cao, bột ngũ cốc.  
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Nhóm 35: Mua bán: trà, cà phê, ca cao, bột ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2012-00335 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; A25.3.3; 26.4.4; A26.11.12 
(731) MADICO, INC.   (US) 

64 Industrial Parkway, Woburn, 
Massachusetts 01801, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo dùng cho kính hoặc các loại mặt phẳng khác (không dùng 

để bao gói).  
 
 

(210) 4-2012-00338 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) MEDISURE LABORATORIES 
PAKISTAN PVT LTD.   (PK) 
A 115 S.I.T.E II Super Highway, 
Karachi, Pakistan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-00339 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) MEDISURE LABORATORIES 
PAKISTAN PVT LTD.   (PK) 
A 115 S.I.T.E II Super Highway, 
Karachi, Pakistan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-00350 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tú 
Uyên   (VN) 
182-182A Lê Thị Bạch Cát, phường 11, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00351 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tú 

Uyên   (VN) 
182-182A Lê Thị Bạch Cát, phường 11, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00352 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tú 

Uyên   (VN) 
182-182A Lê Thị Bạch Cát, phường 11, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00353 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tú 

Uyên   (VN) 
182-182A Lê Thị Bạch Cát, phường 11, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-00354 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tú 

Uyên   (VN) 
182-182A Lê Thị Bạch Cát, phường 11, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00356 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

công nghệ TECHNOMAX  (VN) 
Số 423, Trần Phú, Cẩm Trung, Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, bàn phím máy vi tính, chuột dùng cho máy vi tính, chương trình 

phần mềm máy tính.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00357 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.21; A5.3.15; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh, vàng, trắng, tím 
(731) Nguyễn Đình Huy  (VN) 

577 Minh Phụng, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê giải khát, nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
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(210) 4-2012-00359 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.1.6; A19.7.16 (540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Phong   (VN) 
Số 89 ngõ 508 đường Láng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vang. 

 
 

(210) 4-2012-00370 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.5.20 
(591) Xanh đậm, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH IVI   (VN) 
5 - 7 - 9 đường Nguyễn Trung Trực, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ nữ trang, trang sức.  

 
 
(210) 

 
4-2012-00371 

 
(220) 

 
09.01.2012 

  (441) 25.04.2012 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH lVI   (VN) 
5 - 7 - 9 đường Nguyễn Trung Trực, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ nữ trang, trang sức.  

 
 

(210) 4-2012-00372 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.3.3; 26.4.1 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư bất động sản 
Thăng Long  (VN) 
54 Lê Đình Dương, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 36: Đánh giá bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; môi giới bất động sản; cho 

thuê bất động sản.  
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(210) 4-2012-00373 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.2; A25.7.21 
(591) Xanh, xanh đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật tin học T.T.C  (VN) 
58 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính; mua bán phần mềm, phần cứng máy tính; cho thuê   thiết 

bị văn phòng (loại trừ không cho thuê máy tính); mua bán thiết bị điện tử, viễn thông.  
 
 

(210) 4-2012-00374 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.2.7; 26.1.5 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Đoàn Gia  
(VN) 
Số 16 phố Hòa Sơn, thị trấn Chúc Sơn, 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng, phân tích giá cả thị trường, đánh giá 

kinh doanh hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá công việc thương mại; tư vấn nghiệp vụ 
thương mại thông tin về thương mại; điều tra thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; khảo 
sát kinh doanh thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-00375 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.11.2; A26.11.8; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc Hân  (VN) 
Số 135 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến dùng làm thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-00378 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Hải  (VN) 
165 đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
811 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ, cụ thể là máy đào xúc, máy nạo bùn; động cơ và đầu máy, cụ thể 
là động cơ và máy thủy lực; các bộ phận ghép nối và truyền động, cụ thể là nắp đậy máy, 
cần trục.  

 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ, cụ thể là xe ô tô, xe tải; phương tiện giao thông 
dưới nước, cụ thể là thuyền, xà lan; động cơ và đầu máy phương tiện giao thông trên bộ, 
cụ thể là động cơ kéo.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, cụ thể là xây dựng đường xá, cầu cống; dịch vụ lắp đặt bảo 
dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ cho thuê máy 
đào, máy xúc; dịch vụ đóng tàu.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00379 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Hạ Thị Thúy Ngà  (VN) 
Lương Xá, Lam Điền, Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Cửa hàng bán bánh, đồ ăn và đồ uống (phục vụ tại chỗ). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00389 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 
(300) 2011012803 12.07.2011 MY 

  
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi chưa chế biến hoặc đã chế biến; sản phẩm thuốc lá sợi bao gồm 

điếu xì gà, thuốc lá điếu, điếu thuốc lá nhỏ hở hai đầu, thuốc lá sợi dùng để cuốn thành 
điếu thuốc lá, thuốc lá để hút tẩu, thuốc lá để nhai, thuốc lá dạng bột để đưa lên mũi hít, 
thuốc lá tẩm đinh hương; thuốc lá ngậm, chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích 
y tế); vật dụng cho người hút thuốc bao gồm giấy cuốn thuốc lá và ống cuốn thuốc lá, đầu 
lọc cho thuốc lá, hộp đựng thuốc lá (không làm bằng kim lại quý), hộp đựng điếu xì gà và 
cái gạt tàn thuốc lá (không làm bằng kim loại quý); tẩu hút thuốc lá, vật dụng bỏ túi để 
cuốn thuốc lá, bật lửa dùng cho người hút thuốc lá và diêm. 
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(210) 4-2012-00393 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.1 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Biệt 

Phủ Thảo Nhi   (VN) 
Thôn Kim Sơn, xã Thuỷ Bằng, thị xã 
Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-00394 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.9.14; 2.9.18; 25.1.6; 5.7.3; 1.17.11 
(731) Trần Thị Huyền  (VN) 

Xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2012-00398 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng, cam, xanh 

(540) 

  

(731) Công Ty Cổ Phần Viseafood  
(VN) 
224/133/11 đường số 8, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-00399 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A11.3.7; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Hoàng Thanh Tuấn  (VN) 
Số nhà 10/456 Quang Trung, phường 
Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
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(210) 4-2012-00435 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.1.14; 3.1.15; A3.1.24 
(731) BEIJING ZIGER BRAND 

MANAGEMENT CO., LTD.   (CN) 
Room 602, 6/F, 90th, Guangqumen Nei 
Avenue, Dongcheng District, Peking, P. 
R. China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; 

văn phòng tuyển dụng lao động; xử lý văn bản; kiểm toán; tìm kiếm nguồn tài trợ quảng 
cáo; lập kế hoạch quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00450 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hàn  

(VN) 
7A Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00451 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hàn  

(VN) 
7A Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).   
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(210) 4-2012-00452 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hàn  

(VN) 
7A Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00453 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hàn  

(VN) 
7A Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00454 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hàn  

(VN) 
7A Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).   
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(210) 4-2012-00455 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hàn  

(VN) 
7A Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00456 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hàn  

(VN) 
7A Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00457 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hàn  

(VN) 
7A Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2012-00458 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hàn  
(VN) 
7A Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-00470 (220) 10.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Hồng, vàng, trắng 
(731) Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội 

(Viettel)  (VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 35: Hệ thống hoá thông tin thành dữ liệu máy tính; dịch vụ cung cấp thông tin dữ 

liệu trực tuyến về các cộng đồng ảo và mạng xã hội; dịch vụ điều hành các trang mạng 
mua bán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến; mua bán đĩa CD, VCD, DVD, đĩa chương trình có 
ghi sẵn, dữ liệu điện tử bao gồm đĩa tiếng, đĩa hình, dữ liệu, trò chơi, các chương trình 
thám hiểm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ khuyến mại và phát quà quảng cáo cho các công 
ty khác; dịch vụ quan hệ công chúng (dịch vụ PR); tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ điều tra và nghiên cứu thị trường; dịch vụ bán 
đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp các kết nối vào cơ sở dữ liệu máy tính trong lĩnh vực mạng 
xã hội, giới thiệu và hẹn hò; cung cấp các diễn đàn trực tuyến (online forum) để trao đổi 
thông tin theo các chủ đề thuộc sở thích chung; cung cấp dịch vụ tán gẫu trực tuyến (chat 
room), bản tin điện tử cho những người sử dụng có đăng ký để truyền tin liên quan đến 
đời sống của nhóm cá nhân, sở thích chung, sở thích riêng, cộng đồng ảo, mạng xã hội, 
chia sẻ hình ảnh, âm thanh; dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ viễn thông; 
dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; dịch vụ Internet (dịch vụ viễn 
thông của nhà cung cấp); dịch vụ truyền thông tin, nhạc, hình ảnh qua mạng không dây và 
có dây.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dữ liệu máy tính, điện tử, trực tuyến trong lĩnh vực giải trí; cung cấp 
thông tin về lĩnh vực thể thao văn hóa và giải trí; cung cấp lời bài hát; tạp chí điện tử bao 
gồm blog trong lĩnh vực giải trí, giáo dục, chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học và sở thích 
chung; sản xuất phim và các chương trình phát thanh truyền hình; sản xuất các chương 
trình vui chơi giải trí, giáo dục có thể chơi hoặc học trực tuyến; cung cấp trò chơi điện tử 
trực tuyến; xuất bản tạp chí, sách, báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hóa; dịch vụ giáo 
dục đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; tổ chức các 
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chương trình thi đấu thể thao; tổ chức triển lãm nhằm mục đích giáo dục, văn hoá; dịch vụ 
xổ số.  

 
Nhóm 42: Tạo lập và duy trì website; tạo lập và duy trì các trang blog cho người khác; 
cung cấp các công cụ web cho phép người dùng cập nhật thông tin lên mạng, xem thông 
tin, tải thông tin và dữ liệu điện tử về thiết bị cá nhân; cung cấp công cụ web cho phép 
người dùng có thể tải dữ liệu, hình ảnh, âm thanh và video; cung cấp công cụ tìm kiếm 
trên Internet; phát triển phần mềm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, điện, điện tử, viễn 
thông, Internet; cho thuê phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ giới thiệu và liên kết mạng xã hội ảo trên cơ sở internet; câu lạc bộ gặp 
gỡ; dịch vụ môi giới và kết nối những người có cùng sở thích; cung cấp dịch vụ xã hội và 
thông tin trong lĩnh vực phát triển cá nhân như tự hoàn thiện bản thân, từ thiện và các dịch 
vụ vì cộng đồng; dịch vụ điều tra thông tin cá nhân; dịch vụ li xăng các đối tượng của 
quyền sở hữu trí tuệ.  

 
 

(210) 4-2012-00471 (220) 10.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; A5.5.20 
(591) Xanh, hồng, vàng, nâu, trắng 
(731) Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 

(Viettel)  (VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 35: Hệ thống hoá thông tin thành dữ liệu máy tính; dịch vụ cung cấp thông tin dữ 

liệu trực tuyến về các cộng đồng ảo và mạng xã hội; dịch vụ điều hành các trang mạng 
mua bán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến; mua bán đĩa CD, VCD, DVD, đĩa chương trình có 
ghi sẵn, dữ liệu điện tử bao gồm đĩa tiếng, đĩa hình, dữ liệu, trò chơi, các chương trình 
thám hiểm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ khuyến mại và phát quà quảng cáo cho các công 
ty khác; dịch vụ quan hệ công chúng (dịch vụ PR); tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ điều tra và nghiên cứu thị trường; dịch vụ bán 
đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp các kết nối vào cơ sở dữ liệu máy tính trong lĩnh vực mạng 
xã hội, giới thiệu và hẹn hò; cung cấp các diễn đàn trực tuyến (online forum) để trao đổi 
thông tin theo các chủ đề thuộc sở thích chung; cung cấp dịch vụ tán gẫu trực tuyến (chat 
room), bản tin điện tử cho những người sử dụng có đăng ký để truyền tin liên quan đến 
đời sống của nhóm cá nhân, sở thích chung, sở thích riêng, cộng đồng ảo, mạng xã hội, 
chia sẻ hình ảnh, âm thanh; dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ viễn thông; 
dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; dịch vụ Internet (dịch vụ viễn 
thông của nhà cung cấp); dịch vụ truyền thông tin, nhạc, hình ảnh qua mạng không dây và 
có dây.   

 
Nhóm 41: Cung cấp dữ liệu máy tính, điện tử, trực tuyến trong lĩnh vực giải trí; cung cấp 
thông tin về lĩnh vực thể thao văn hóa và giải trí; cung cấp lời bài hát; tạp chí điện tử bao 
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gồm blog trong lĩnh vực giải trí, giáo dục, chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học và sở thích 
chung; sản xuất phim và các chương trình phát thanh truyền hình; sản xuất các chương 
trình vui chơi giải trí, giáo dục có thể chơi hoặc học trực tuyến; cung cấp trò chơi điện tử 
trực tuyến; xuất bản tạp chí, sách, báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hóa; dịch vụ giáo 
dục đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; tổ chức các 
chương trình thi đấu thể thao; tổ chức triển lãm nhằm mục đích giáo dục, văn hoá; dịch vụ 
xổ số.   

 
Nhóm 42: Tạo lập và duy trì website; tạo lập và duy trì các trang blog cho người khác; 
cung cấp các công cụ web cho phép người dùng cập nhật thông tin lên mạng, xem thông 
tin, tải thông tin và dữ liệu điện tử về thiết bị cá nhân; cung cấp công cụ web cho phép 
người dùng có thể tải dữ liệu, hình ảnh, âm thanh và video; cung cấp công cụ tìm kiếm 
trên Internet; phát triển phần mềm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, điện, điện tử, viễn 
thông, Internet; cho thuê phần mềm máy tính.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ giới thiệu và liên kết mạng xã hội ảo trên cơ sở internet; câu lạc bộ gặp 
gỡ; dịch vụ môi giới và kết nối những người có cùng sở thích; cung cấp dịch vụ xã hội và 
thông tin trong lĩnh vực phát triển cá nhân như tự hoàn thiện bản thân, từ thiện và các dịch 
vụ vì cộng đồng; dịch vụ điều tra thông tin cá nhân; dịch vụ li xăng các đối tượng của 
quyền sở hữu trí tuệ.  

 
 

(210) 4-2012-00474 (220) 10.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 1.7.6; 26.13.1 
(591) Xanh, vàng 
(731) Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội 

(Viettel)   (VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; tổ chức các 

chương trình thi đấu thể thao; tổ chức triển lãm nhằm mục đích giáo dục, văn hoá; dịch vụ 
xổ số; xuất bản tạp chí, sách, báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm giáo dục, văn hóa.  

 
 

(210) 4-2012-00499 (220) 10.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Nguyễn Thị Thu Trang  (VN) 

Số 10, ngách 120/94, phố Vĩnh Tuy, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối dài; gối ôm; gối ống. 
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Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; tấm trải phủ giường; rèm cửa; vỏ gối.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh gối dài, gối ôm, gối ống, chăn, khăn phủ giường, tấm trải phủ 
giường, rèm cửa, thảm, vỏ gối. 

 
 

(210) 4-2012-00511 (220) 10.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.13.1 
(591) Trắng, vàng da cam, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 

Việt Nam   (VN) 
B9 khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
sữa.  

 
 

(210) 4-2012-00523 (220) 10.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Nguyễn Chí Thanh   (VN) 

161/14 Đất Mới, khu phố 3, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Mành nhựa (che, treo trong nhà). 

 
 

(210) 4-2012-00533 (220) 10.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

thành phố Hồ Chí Minh   (VN) 
938 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 01: Bột đá siêu mịn; bột đá siêu mịn có phủ stearic. 
 
 

(210) 4-2012-00534 (220) 10.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.3; A25.7.21; 26.3.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đen 
(731) Ngân hàng liên doanh Việt 

Thái   (VN) 
Số 02 Phó Đức Chính, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng bao gồm nhận tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn, thực 

hiện các nghiệp vụ thanh toán ngân hàng, cho vay tín dụng, thực hiện bảo lãnh, phát hành 
và thanh toán các loại sec và thẻ tín dụng; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ bất động sản bao 
gồm cho thuê, mua bán, môi giới, thẩm định, sàn giao dịch; dịch vụ chứng khoán bao 
gồm môi giới, bảo lãnh, đại lý và tự doanh. 

 
 

(210) 4-2012-00559 (220) 11.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, xanh da trời, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tứ Diệp Thảo  
(VN) 
Xóm 11, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; vận chuyển hành khách và hàng hóa; đại lý vé máy bay, tàu 

hỏa; bãi đỗ xe; dịch vụ cho thuê xe 
 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt phòng khách sạn. 
 
 

(210) 4-2012-00590 (220) 11.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) POLARIS INDUSTRIES INC. (A 

DELAWARE CORPORATION)    (US) 
2100 Highway 55 Medina, Minnesota 
55340-9770 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy địa hình bốn bánh; xe địa hình bốn bánh chuyên dụng; xe máy chạy 

trên tuyết; xe máy; xe đa dụng (xe có bốn bánh, mui trần) chạy bằng điện sử dụng trên 
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các địa hình bằng phẳng và địa hình lồi lõm; bộ phận kết cấu của các phương tiện nói 
trên.  

 
 

(210) 4-2012-00591 (220) 11.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.4; A1.1.12; A1.1.2 
(731) POLARIS INDUSTRIES INC. (A 

DELAWARE CORPORATION)    (US) 
2100 Highway 55 Medina, Minnesota 
55340-9770 USA  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy địa hình bốn bánh; xe địa hình bốn bánh chuyên dụng; xe máy chạy 

trên tuyết; xe máy; xe đa dụng (xe có bốn bánh, mui trần) chạy bằng điện sử dụng trên 
các địa hình bằng phẳng và địa hình lồi lõm; bộ phận kết cấu của các phương tiện nói 
trên.  

 
 

(210) 4-2012-00603 (220) 11.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ du lịch Trống Đồng  
(VN) 
82 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch.  

 
 

(210) 4-2012-00640 (220) 12.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Cường  (VN) 
Số 240B, phố Hàng Bông, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Tranh ảnh.  
 

Nhóm 20: Giá đỡ khung ảnh; khung tranh ảnh; khuôn góc cho khung tranh ảnh, đường gờ 
nổi của của khung tranh ảnh; thanh đỡ của khung ảnh; thanh treo tranh ảnh [khung].  

 
Nhóm 40: Làm khung các tác phẩm nghệ thuật.  
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(210) 4-2012-00664 (220) 12.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Thạnh Nông  

(VN) 
1074 đại lộ Bình Dương, ấp 2, xã Định 
Hoà, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Bình phun thuốc trừ sâu có động cơ. 
 

Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu không có động cơ.  
 
 

(210) 4-2012-00665 (220) 12.01.2012 
  (441) 25.04.2012 
(300) 2011012802 12.07.2011 MY 

(531) 26.3.1; 26.15.1; 26.1.1 
(591) xanh dương, xanh ngọ 
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi chưa chế biến hoặc đã chế biến; sản phẩm thuốc lá sợi bao gồm 

điếu xì gà, thuốc lá điếu, điếu thuốc lá nhỏ hở hai đầu, thuốc lá sợi dùng để cuốn thành 
điếu thuốc lá, thuốc lá để hút tẩu, thuốc lá để nhai, thuốc lá dạng bột để đưa lên mũi hít, 
thuốc lá tẩm đinh hương; thuốc lá ngậm, chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích 
y tế); vật dụng cho người hút thuốc bao gồm giấy cuốn thuốc lá và ống cuốn thuốc lá, đầu 
lọc cho thuốc lá, hộp đựng thuốc lá (không làm bằng kim loại quý) hộp đựng điếu xì gà 
và cái gạt tàn thuốc lá (không làm bằng kim loại quý); tẩu hút thuốc lá, vật dụng bỏ túi để 
cuốn thuốc lá, bật lửa dùng cho người hút thuốc lá và diêm.  

 
 

(210) 4-2012-00666 (220) 12.01.2012 
  (441) 25.04.2012 
(300) 201112805 12.07.2011 MY 

(531) 26.1.5; 26.1.1; 26.15.1; 26.3.1 
(591) Trắng, đen, xanh ngọc, xanh dương 
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi chưa chế biến hoặc đã chế biến; sản phẩm thuốc lá sợi bao gồm 
điếu xì gà, thuốc lá điếu, điếu thuốc lá nhỏ hở hai đầu, thuốc lá sợi dùng để cuốn thành 
điếu thuốc lá, thuốc lá để hút tẩu, thuốc lá để nhai, thuốc lá dạng bột để đưa lên mũi hít, 
thuốc lá tẩm đinh hương; thuốc lá ngậm, chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích 
y tế); vật dụng cho người hút thuốc bao gồm giấy cuốn thuốc lá và ống cuốn thuốc lá, đầu 
lọc cho thuốc lá, hộp đựng thuốc lá (không làm bằng kim loại quý) hộp đựng điếu xì gà 
và cái gạt tàn thuốc lá (không làm bằng kim loại quý); tẩu hút thuốc lá, vật dụng bỏ túi để 
cuốn thuốc lá, bật lửa dùng cho người hút thuốc lá và diêm.  

 
 

(210) 4-2012-00691 (220) 12.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.5.1; 5.7.21 
(731) YAU-CHOONG KUO  (CN) 

No.10-2, Zhongxie, Guantian Vil., 
Guantian Dist., Tainan City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 29: Chất chiết xuất từ tảo cho thực phẩm; xúp; rau đã sấy khô; chất thay thế thịt 

dùng cho người ăn chay; trứng nghiền thành bột; prôtein dùng làm thức ăn cho người; quả 
hạch đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; nấm sấy khô ăn được .  

 
 

(210) 4-2012-00810 (220) 13.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) NOVARTIS AG    (CH) 
4002 BASEL Switzerland   

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y; thuốc kháng sinh dành cho thú y; thuốc trừ giun sán; chất phụ 

gia dùng cho thực ăn động vật có tẩm thuốc; thức ăn động vật trộn sẵn có tẩm thuốc; chất 
tẩy uế; chất diệt loài gây hại; thuốc diệt nấm; thuốc trừ sâu; chất diệt loài ký sinh.  

 
 

(210) 4-2012-00812 (220) 13.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.13.25 
(731) NANFANG PUMP INDUSTRY CO., 

LTD.   (CN) 
Renhe Town, Yuhang District, 
Hangzhou, Zhejiang, CHINA (311107)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Bơm chân không (máy móc); bơm khí nén; bơm ly tâm; bơm (bộ phận của máy 

móc, máy hoặc động cơ); bơm áp suất thủy lực; van (bộ phận của máy móc).  
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(210) 4-2012-00813 (220) 13.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 6.1.2; 5.5.19; A5.5.21; A18.1.9 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh nhạt, 

xanh lam 
(731) Công ty cổ phần xe khách số I 

Sơn La   (VN) 
83 đường 3/2 tổ 9, phường Quyết Thắng, 
thành phố Sơn La  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận chuyển hành khách bằng taxi, vận tải 

hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.  
 
 
 

(210) 4-2012-00814 (220) 13.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ 
(731) TOMS CO., LTD.   (JP) 

16-3, Higashi 3-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-0011 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo sơ mi ngắn tay, quần áo lót; áo sơ mi; áo len; áo gilê; áo blu-dông; 

áo paca (áo da có mũ trùm đầu của người Ets-ki-mô); áo sơ mi cộc tay chui đầu; áo vét, 
quần đùi; áo choàng ngoài; tất; găng tay; mũ nón, tất cả dành cho trang phục.  

 
 
 

(210) 4-2012-00815 (220) 13.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A25.7.21; A26.11.8 
(591) Trắng, xám 
(731) TOMS CO., LTD.    (JP) 

16-3, Higashi 3-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-0011 Japan    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo sơ mi ngắn tay, quần áo lót; áo sơ mi; áo len; áo gilê; áo blu-dông; 

áo paca (áo da có mũ trùm đầu của người Ets-ki-mô); áo sơ mi cộc tay chui đầu; áo vét, 
quần đùi; áo choàng ngoài; tất; găng tay; mũ nón, tất cả dành cho trang phục.  
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(210) 4-2012-00816 (220) 13.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TOMS CO., LTD.    (JP) 

16-3, Higashi 3-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-0011 Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo sơ mi ngắn tay, quần áo lót; áo sơ mi; áo len; áo gilê; áo blu-dông; 

áo paca (áo da có mũ trùm đầu của người Ets-ki-mô); áo sơ mi cộc tay chui đầu; áo vét, 
quần đùi; áo choàng ngoài; tất; găng tay; mũ nón, tất cả dành cho trang phục.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00817 (220) 13.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.11.1; A26.11.8 
(731) TOMS CO., LTD.    (JP) 

16-3, Higashi 3-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-0011 Japan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo sơ mi ngắn tay, quần áo lót; áo sơ mi; áo len; áo gilê; áo blu-dông; 

áo paca (áo da có mũ trùm đầu của người Ets-ki-mô); áo sơ mi cộc tay chui đầu; áo vét, 
quần đùi; áo choàng ngoài; tất; găng tay; mũ nón, tất cả dành cho trang phục.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00818 (220) 13.01.2012 
  (441) 25.04.2012 
(300) N/58559 09.08.2011 MO 

N/58560 09.08.2011 MO 
  
(731) LAS VEGAS SANDS CORP.   (US) 

3355 Las Vegas Boulevard, Las Vegas, 
Nevada 89109, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ về đào tạo (tập huấn); dịch vụ giải trí, 

dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ về chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2012-00823 (220) 13.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SHENZHEN ZHONGHEHONGTU 

ELECTRONICS CO., LTD.   (CN) 
No. 1914 Main Building, Manyuxuan, 
Changfengyuan, Chunfeng Rd, Luohu 
District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, P.R. China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại đi động; thiết bị liên lạc thông qua mạng; dụng cụ hàng 

hải; thiết bị liên lạc quang học; máy vi tính; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; 
máy ảnh (chụp ảnh); pin ganvanic; đầu nối cho dây điện.  

 
 

(210) 4-2012-00830 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng - 
thương mại và dịch vụ Sơn 
Hùng  (VN) 
Số 119C đường Nguyễn Thị Thập, khu 
phố 8, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 35: Mua bán sơn. 
 
 

(210) 4-2012-00831 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.16 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Hoài Trang   (VN) 
160 khu 1, ấp Chánh Lộc, xã Chánh Mỹ, 
thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; cắt tóc; trang điểm; làm móng tay móng chân.  
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(210) 4-2012-00832 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tùng Châu   (VN) 
298/69 đường Tân Hòa Đông, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vòng bi, các cụm vi mạch điện dùng cho xe gắn máy, bộ nạp điện 

dùng cho xe máy, các loại phụ tùng xe gắn máy.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00833 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường  (VN) 
Số 307 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại ( trừ sơn cách nhiệt , sơn cách điện).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00834 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hoàng Anh Phát  
(VN) 
Cụm 13 Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2012-00835 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Tiến  (VN) 
24 Nguyễn Văn Cừ, phường 1, Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa. 

 
 
 

(210) 4-2012-00850 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) CINTAS HOLDINGS LLC  (US) 

6800 Cintas Boulevard, Mason, OH 
45040 USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo đồng phục, áo khoác; áo gi-lê, quần lót, váy, áo váy, áo len 

dài, áo sơ mi, áo choàng, cà vạt; khăn quàng cổ; áo dài; quần; áo ngực, nơ gài cổ áo, khăn 
thắt lưng; áo ximôckinh, áo nỉ dài tay, quần soóc, thắt lưng (quần áo), áo choàng ngoài, áo 
khoác cho bếp trưởng, tạp dề (quần áo); mũ, lưỡi trai chống nắng, lưỡi trai [để làm mũ 
nón], bộ quần áo liền; áo cộc; găng tay (quần áo); áo mưa, áo khoác lông cừu.  

 
 
 

(210) 4-2012-00853 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) GENERAL MILLS, INC.   (US) 

Number One General Mills Boulevard 
Minneapolis, Minnesota 55426, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Đồ ăn nhẹ làm từ trái cây đóng gói sẵn; món ăn chính tổng hợp đóng gói sẵn 

làm từ rau; khoai tây khử nước đóng gói sẵn; món tráng miệng tổng hợp có thành phần 
chủ yếu là hỗn hợp trái cây; sản phẩm protein từ rau.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm chế biến từ ngũ cốc được sử dụng như thực phẩm ăn sáng, đồ ăn 
nhẹ hoặc là thành phần để làm thực phẩm khác; thực phẩm ăn sẵn dạng thanh làm từ ngũ 
cốc; đồ ăn nhẹ ăn sẵn làm từ ngũ cốc; bột mì; hỗn hợp bột để làm bánh nướng; bánh ngọt 
tổng hợp; hỗn hợp đường rắc lên bánh; đường rắc lên bánh; món tráng miệng tổng hợp; 
bánh sô cô la hạnh nhân tổng hợp; bánh qui giòn tổng hợp; bánh kếp tổng hợp; món ăn 
chính tổng hợp làm từ ngũ cốc hoặc mì ống; món ăn thêm làm từ mì đóng gói sẵn.  
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(210) 4-2012-00855 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thiết bị công nghiệp SYO RAI  
(VN) 
Xóm Phổ, xã Quất Lưu, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 12: Lót phanh dùng cho xe cộ; xéc măng phanh (vòng găng phanh) dùng cho xe cộ 

má phanh dùng cho xe cộ; phanh xe cộ; vòng găng phanh hãm dùng cho xe cộ. 
 
 
 

(210) 4-2012-00856 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 1.3.1 
(591) Đỏ, xanh, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Lợi Lộc 
Thuận  (VN) 
Số 186A/1 Thủ Khoa Huân, khu phố 9, 
phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cây cảnh.  

 
 
 

(210) 4-2012-00858 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ đun 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương Mại và 
Dịch Vụ Du Lịch ATC   (VN) 
Số 25, tổ 29, phố Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí và các hoạt động thể thao.  
 

Nhóm 44: Nhà nghỉ và nhà điều dưỡng dịch vụ xông hơi, xoa bóp dịch vụ chăm sóc sắc 
đẹp.  
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(210) 4-2012-00859 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Xanh, đỏ đun, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV dịch vụ 
cao cấp Hà Nội Xanh  (VN) 
Số 16, lô 1B KĐT Trung Yên, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn, uống; dịch vụ giải khát, quán cà phê (do nhà hàng thực 
hiện).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp cho người.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00864 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.20; 1.15.17 
(591) Ghi xám, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Koyuki Tokyo   (VN) 
193/61 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo cưới; giầy dép; nón (mũ); tất (vớ).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo các loại, đồ trang sức, mỹ phẩm, giầy dép, nón mũ, tất vớ, 
mua bán vải, quảng cáo thương mại; nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 41: Quay phim; chụp hình; phát hành phim ảnh; đào tạo dạy nghề cắt tóc, trang 
điểm, làm móng tay móng chân. 

 
Nhóm 44: Cắt tóc; trang điểm; làm móng tay móng chân; thẩm mỹ viện.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
831 

(210) 4-2012-00870 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 18.5.10; A18.5.3; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Không Gian  (VN) 
Kiosque 103, nhà A1, chung cư Hùng 
Vương, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 
Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính, máy in, máy 

sao chụp (photocopy), đồ dùng văn phòng (bàn ghế, kệ, tủ).  
 
 

(210) 4-2012-00871 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.17; 1.15.11; 26.4.2; A8.1.16 
(591) Đen, trắng, xanh nhạt, hồng, vàng, vàng 

nhạt, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

RU NAM  (VN) 
136B đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13 cũ), 
phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống thực hiện bởi 

nhà hàng.  
 
 

(210) 4-2012-00872 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.5.1; 26.4.3; 2.9.1; A3.4.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh sẫm, xanh dương, hồng 

nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO   (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột, bơ, pho mát, dầu ô liu cho thực phẩm.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
832 

(210) 4-2012-00873 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.5.1; 26.4.3; A3.4.2; 2.9.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh sẫm, xanh dương, xanh 

lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO   (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột, bơ, pho mát, dầu ô liu cho thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-00874 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.5.1; 26.4.3; A3.4.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh sẫm, xanh dương, nâu, 

nâu nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO   (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột, bơ, pho mát, dầu ô liu cho thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-00875 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.5.1; 26.4.3; A3.4.2; 2.9.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh sẫm, xanh dương, da 

cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO   (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột, bơ, pho mát, dầu ô liu cho thực phẩm.  
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(210) 4-2012-00876 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phương Lan   (VN) 
Số 1/2/245/2, tổ 41, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00877 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 25.7.1; A25.7.8; 26.15.15 
(591) Vàng, cam, xám, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Đức Ký Diệp  (VN) 
20/5 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; bột cá dùng cho động vật; thực phẩm cho động vật; thức ăn 

cho động vật; sản phẩm để chăn nuôi súc vật. 
 
 

(210) 4-2012-00878 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và đầu tư Việt Nam  
(VN) 
1A - Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 

Nhóm 32: Nước có ga (đồ uống); bia (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; đồ uống trên cơ 
sở nước sữa; rượu khai vị, không có cồn; nước ép hoa quả (đồ uống); nước khoáng (đồ 
uống); nước sô đa (đồ uống); xi rô dùng cho đồ uống; nước (đồ uống); nước chiết xuất từ 
nhân sâm (đồ uống), nước chiết xuất từ linh chi (đồ uống), nước yến sào (đồ uống), nước 
chiết xuất từ đông trùng hạ thảo (đồ uống), tất cả không dùng trong ngành y.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa, các loại hương liệu và nước hoa, các loại 
mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, 
thực phẩm bổ sung vi chất và các sản phẩm thực phẩm liên quan đến sức khỏe con người; 
quảng cáo và bán hàng thông qua các phương tiện truyền thông hữu tuyến, vô tuyến, phát 
thanh, truyền hình, thương mại điện tử, mạng internet; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa 
thực phẩm chức năng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói sản phẩm hàng hóa.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00891 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.21 
(591) Xanh, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phân bón và 

dịch vụ tổng hợp Bình Định  
(VN) 
Quốc lộ 1A, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù 
Mỹ, tỉnh Bình Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00892 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phân bón và 

dịch vụ tổng hợp Bình Định  
(VN) 
Quốc lộ 1A, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù 
Mỹ, tỉnh Bình Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch chịu nhiệt. 
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(210) 4-2012-00893 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; A25.7.21; A26.11.8 
(731) JIB-GERMANY TECHNOLOGY 

GMBH  (DE) 
Am Grossen Rohrpfuhl 25 D-12355 
Berlin, Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ ghép nối âm thanh; hộp đấu nối điện; sợi cáp quang; dây cáp điện, vật liệu 

cho mạch điện chính [dây, dây cáp], dây điện thoại, máy chụp ảnh, điện thoại, thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính, phần mềm máy tính [ghi sẵn].  

 
 

(210) 4-2012-00894 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng vệ 

sinh, chất vệ sinh cơ thể và kem đánh răng; dịch vụ bán buôn các sản phẩm: mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, xà phòng vệ sinh, chất vệ sinh cơ thể và kem đánh răng.  

 
 

(210) 4-2012-00895 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Nâu, vàng 
(731) Công ty Cổ phần An Viên   (VN) 

78 phố Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn về quản lý kinh doanh; dịch vụ 

quản lý dự án; quản lý giao dịch thương mại; chúc năng văn phòng.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ phát thanh và phát chương 
trình truyền hình; dịch vụ hãng thông tin; dịch vụ điện thoại; dịch vụ truyền hình qua vệ 
tinh.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí bằng truyền hình; dịch vụ quay phim; dịch vụ cung cấp thông 
tin giải trí; sản xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ lồng tiếng, lồng nhạc; 
dịch vụ trường quay điện ảnh.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00896 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.13.25; 26.3.23; 26.4.2 
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần Nghe nhìn 

Toàn Cầu   (VN) 
Số O2-NP5 đường 30 tháng 4, phường 
Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn về quản lý kinh doanh; dịch vụ 

quản lý dự án; quản lý giao dịch thương mại; chức năng văn phòng.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ phát thanh và phát chương 
trình truyền hình; dịch vụ hãng thông tin; dịch vụ điện thoại; dịch vụ truyền hình qua vệ 
tinh. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí bằng truyền hình; dịch vụ quay phim; dịch vụ cung cấp thông 
tin giải trí; sản xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ lồng tiếng, lồng nhạc; 
dịch vụ trường quay điện ảnh.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00897 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Lê Việt Hưng  (VN) 

14 Lưu Hữu Phước, phường 1, thành phố 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi.  
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(210) 4-2012-00898 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.5.1 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, nâu đỏ 
(731) INFINITI MARKETING & 

RESOURCES   (MY) 
No.11A Lorong Bukit Panchor 3, Taman 
Bukit Panchor, 14300 Nibong Tebal, 
Pulau Penang, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; đồ uống chế biến từ cà phê; cà phê hòa tan; đồ uống chế biến từ ca 

cao; sôcôla; sản phẩm thực phẩm đã chế biến chủ yếu được làm từ gạo, bột mì và ngũ cốc.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00899 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá, xì gà, giấy cuốn điếu thuốc lá, bật lửa (cho người hút 

thuốc lá), diêm, gạt tàn (phi kim loại), vật dụng cho người hút thuốc lá.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00901 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TOTVS S.A.   (BR) 

Av Braz Leme, 163, 2o Andar, S·o 
Paulo, SP, Brazil  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ triển khai phần mềm máy vi tính.  
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(210) 4-2012-00908 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/374,134 18.07.2011 US 

  
(731) ONYX PHARMACEUTICALS, INC.  

(US) 
249 E. Grand Avenue, South San 
Francisco, California 94080, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển dược (thuốc); nghiên cứu về y học và khoa học, cụ thể 
là tiến hành thử nghiệm lâm sàng; nghiên cứu về y học và khoa học trong lĩnh vực điều trị 
bệnh ung thư và ung thư học và trong lĩnh vực điều trị bệnh (chứng) viêm (sưng) và bệnh 
tự miễn (tình trạng hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng lại các thành phần của chính 
cơ thể đó và tạo ra các kháng thể tấn công các thành phần này). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00909 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) FMR LLC   (US) 

82 Devonshire Street, Boston, MA 
02109, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý đầu tư tổ chức.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00910 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) FMR LLC    (US) 

82 Devonshire Street, Boston, MA 
02109, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý đầu tư tổ chức.  
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(210) 4-2012-00914 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.1.25; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 
Liên Hà Nội  (VN) 
13 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống, dịch vụ khách sạn.  

 
 
 

(210) 4-2012-00915 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 18.3.2; A6.3.4; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển, xanh lam 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71 Road 
Town, Tortola, The British Virgin 
Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 

cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng. 
 
 
 

(210) 4-2012-00916 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Đen, xanh nước biển, xanh lam 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71 Road 
Town, Tortola, The British Virgin 
Islands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 

cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng. 
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(210) 4-2012-00917 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.4; A26.11.12 
(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  

(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; bánh xe dùng cho ô tô; thanh 

chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản); tấm điều chỉnh dòng khí động 
(phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn dùng cho ô tô; lưới tán nhiệt là bộ phận 
của động cơ gắn với thân xe ô tô; tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt; hệ thống bảo vệ (dạng 
các ống thép hàn vào nhau); giá đỡ hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô; bậc thang lên xuống 
dùng cho xe ô tô; thang lên xuống phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe « 
tô; tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống 
xả khí thải dùng cho xe ô tô; bộ phận giảm sóc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo dùng cho 
xe cộ; bộ ổn định (thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô; guốc phanh (guốc hãm) dùng 
cho xe cộ; má phanh dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; vô 
chụp ngoài của bánh xe ô tô; bánh răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng 
thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; banh 
lái (vô lăng); bộ phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ; nút bấm còi; cơ cấu truyền động 
dùng cho xe ô tô; tay nắm cần điều khiển cấp truyền động; cần điều khiển cấp truyền 
động (cần số), miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự phòng; thanh 
(cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và phía dưới dùng 
cho ô tô; đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; đường gờ trang trí phía sau của xe 
« tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng cho ô tô; bệ đỡ 
chân máy dùng cho ô tô; tấm chắn nắng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng cho xe cộ; vỏ bọc 
ngoài của bộ ly hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây đai an toàn 
dùng cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe 
gắn máy; bánh xe gắn máy; gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe 
cộ; vỏ che mặt đồng hồ tốc độ; giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy động cơ 
dùng cho xe mô tô; vỏ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho 
xe cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng cho xe cộ; vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ 
chân dùng cho xe mô tô; áo trùm bảo vệ dùng cho xe gắn máy; giá chở hàng phía sau 
dùng cho xe gằn máy; giỏ chứa hàng phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn 
phía sau xe gắn máy; chân chống bên dùng cho xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn 
máy; cơ cấu truyền động dùng cho xe gắn máy; đèn báo chuyển hướng dùng cho xe gắn 
máy; bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái (ghi đông) dùng cho xe gắn máy; phanh 
dùng cho xe gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn máy; các loại xe vượt địa hình; xe bốn 
bánh chạy bằng điện; xe lăn; thuyền.  
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(210) 4-2012-00919 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Phạm Minh Đăng   (VN) 
5A 2-1-2 Mỹ Viên, phường Tân Phú, 
quận 07, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu: hóa mỹ phẩm, thuốc nhuộm 

tóc, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức dưỡng tóc, kem đánh răng, xà phòng; phụ 
liệu ngành tóc; đồ dùng trẻ sơ sinh; dụng cụ làm đẹp; trà cà phê, ca cao.  

 
 

(210) 4-2012-00923 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) SUH, MAN KOON   (KR) 
5th & 6th Floor, Samsin Diamond 
Building, 598-6 Shinsa-dong, Gangnam-
gu, Seoul 135-893, Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật tạo hình.  

 
 

(210) 4-2012-00931 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 15.7.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
chế tạo thiết bị công nghiệp 
TTQ  (VN) 
Số 82, đường số 9, khu phố 2, phường 
Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc, thiết bị công nghiệp (băng tải, máy xay cà phê, máy bóc vỏ, máy 

tách hạt, máy bao gói, máy trộn). 
 
 

(210) 4-2012-00932 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.11.1; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương nhạt, xanh 

lam đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ L.I.F.E  
(VN) 
1184 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời. 
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm bình nước nóng năng lượng mặt trời. 
 
 

(210) 4-2012-00933 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) 1. CÐcile Co., Ltd.   (JP) 

547-1, Kanko-cho, Takamatsu-shi, 
Kagawa, Japan  
2. DINOS INC.   (JP) 
2-46-2, Honcho, Nakano-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, quần áo lót; áo nịt ngoài; yếm; quần đùi (quần áo 

lót); bộ quần áo bó (đồ lót); bít tất ngắn; tất dài; quần chật ống; trang phục dệt kim; quần 
áo bó; nịt bít tất; quần ống bó; dép đi trong nhà; dép không đế đi trong nhà; giày đi trong 
phòng; quần áo ngủ; bộ quần áo pijama; quần áo mặc trong nhà; áo váy mặc trong nhà; áo 
thun ngắn tay; áo ba lỗ; áo nịt len (trang phục); quần áo đan.  

 
 

(210) 4-2012-00934 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.20; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ Đặc Trưng  (VN) 
437, đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống (dịch vụ cung cấp thức ăn), đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-00935 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 39: Điều độ (chỉ huy điều hành) hệ thống sản xuất, hệ thống truyền tải, hệ thống 
phân phối điện năng.  

 
 

(210) 4-2012-00936 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Nước pha axit để nạp ắc quy; nước chưng cất; hydro; đất đèn; chế phẩm hóa 

học dùng cho trong khoa học (không dùng trong y tế và hoặc thú y); hóa chất công 
nghiệp.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm); dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường (xử lý rác thải, tiêu hủy rác thải, xử lý nước 
thải).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 

(210) 4-2012-00937 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tín; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện.  

 
 

(210) 4-2012-00938 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, đỏ, vàng 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 

thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin.  

 
 

(210) 4-2012-00939 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin.  

 
 

(210) 4-2012-00950 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 

bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.  
 

Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện: hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 

(210) 4-2012-00951 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; mua bán, xuất nhập 
khẩu thiết bị điện, thiết bị đo lường điện, thiết bị điện tử.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; tư vấn về lĩnh 
vực viễn thông.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 

(210) 4-2012-00952 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 

bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; tư vấn về lĩnh 
vực viễn thông. 

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
847 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điên: hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00953 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; mua bán, xuất nhập 

khẩu thiết bị điện, thiết bị đo lường điện, thiết bị điện tử.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện: hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện.  
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(210) 4-2012-00954 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Lê Hiền  (VN) 
114 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê 
Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán sắt thép; buôn bán vật liệu xây dựng (cụ thể: buôn bán cát xi măng, 

sơn, gạch); buôn bán hàng trang trí nội ngoại thất cụ thể: buôn bán bàn, ghế, tủ, giường, 
chăn, ra, gối, nệm, cửa); buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ; buôn bán gốm sứ. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00955 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Lê Hiền  (VN) 
114 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê 
Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán sắt thép; buôn bán vật liệu xây dựng (cụ thể: buôn bán cát, sạn, xi 

măng, sơn, gạch); buôn bán hàng trang trí nội ngoại thất (cụ thể: bán buôn bán bàn, ghế, 
tủ, giường, chăn, ra, gối, nệm cửa); buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ; buôn bán gốm sứ. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00956 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 20.5.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ An Nam 
Phát  (VN) 
140/11 Trường Chinh, KP6, phường Tân 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
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(210) 4-2012-00959 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.11; 4.3.5 
(591) Đỏ, hồng, vàng, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH HB Juton VN  

(VN) 
17/9 đường liên khu 2-10, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00970 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.7 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

dịch vụ quốc tế Giang Long  
(VN) 
Số 171, đường 208, tổ 1, thị trấn An 
Dương, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trường học (giáo dục).  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00971 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Hồ Tấn Phước  (VN) 
288/3-KV Thới Hòa, Thới An, ¤ Môn, 
Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-00972 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.4.6; 26.4.2; 25.3.1 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng cho cá nhân; xà phòng, gel tắm, nước hoa, chế phẩm 

chống đổ mồ hôi, chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân, tinh dầu; mỹ phẩm, chế phẩm làm 
đẹp, phấn trang điểm, chế phẩm trang điểm, chế phẩm dùng để tắm rửa; chế phẩm mỹ 
phẩm dùng để chăm sóc cơ thể và sắc đẹp; chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm làm trắng 
da; chế phẩm cạo râu; chế phẩm để chăm sóc, xử lý và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế 
phẩm chăm sóc móng tay, sơn móng tay; chế phẩm tẩy trang; thuốc đánh răng, chế phẩm 
dạng xịt làm sạch và thơm hơi thở; mặt nạ làm đẹp; tất cả các sản phẩm đều thuộc nhóm 
3. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00994 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) MUNDIPHARMA AG   (CH) 

St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất, cụ thể là thuốc giảm đau.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00995 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Son dưỡng môi. 
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(210) 4-2012-00996 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị y tế Âu Việt   (VN) 
Phòng 504, CT4B, khu đô thị mới Bắc 
Linh Đàm, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00997 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 25.5.25; 26.1.1; 
25.5.1 

(591) Xanh, cam 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế Abipha   (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y.  

 
 

(210) 4-2012-00998 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) CRYSTAL MARTIN (HONG KONG) 

LTD.   (HK) 
4/F., Crystal lnd. Bldg., 71 How Ming 
St., Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: áo nịt ngoài; quần đùi [quần áo]; quần ngắn của đàn ông; quần áo lót của phụ 

nữ (đồ vải); quần áo bó sát người bằng vải lanh; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi 
trang điểm hoặc sau khi tắm; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc vào buổi sáng; áo lá [mặt 
trước của áo sơ mi]; quần áo bó; bộ quần áo lót may liền [quần áo]; quần áo lót ngăn ngừa 
mồ hôi; quần áo mặc trong ngăn ngừa mồ hôi; quần áo mặc trong thấm mồ hôi [đồ lót]; 
áo nịt ngực; áo nịt ngực [áo mặc trong]; áo gi-lê; áo nịt len [quần áo]; áo lót cho nam giới; 
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quần áo dùng ở bãi biển; quần áo ngủ; bộ quần áo ngủ (pijama); quần lót bó sát; yếm; áo 
choàng mặc sau khi tắm; váy trong [quần áo lót]; quần áo mặc trong; miếng đệm ở nách 
áo; đai nịt bụng dùng cho phụ nữ (trang phục); miếng đệm lót yếm (tấm lót ngực, đệm lót 
ngực); mũ tắm; quần tắm; quần bơi cho nam giới; quần tắm cho nam giới; bộ quần áo 
tắm.  

 
 
 

(210) 4-2012-00999 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Trắng, vàng cam 
(731) Công ty TNHH Sản Phẩm Trẻ 

Em Chí Việt   (VN) 
525/15 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy xay thức ăn, chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy xay/chế biến 

thức ăn dặm cho trẻ em, dùng điện; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm. 
 

Nhóm 08: Thìa, dao, kéo, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công. 
 

Nhóm 09: Máy giám sát trẻ em (công cụ giám sát), máy báo trẻ em khóc (thiết bị giám 
sát trẻ em); thiết bị giám sát; cân cơ học, cân điện tử.  

 
Nhóm 10: Bình sữa (cho trẻ em bú); đầu vú giả dùng cho bình sữa (cho trẻ em bú); núm 
vú giả dùng cho trẻ em; nhiệt kế dùng cho mục đích y tế; bơm dùng để hút sữa mẹ. 

 
Nhóm 11: Máy tiệt trùng; máy khử trùng; lò để đun nóng bình sữa cho trẻ em (dùng 
điện); dụng cụ hâm nóng bình sữa (bình đựng thức ăn), dùng điện, máy tạo hơi ấm, máy 
lọc không khí. 

 
Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em.  

 
Nhóm 20: Ghế ngồi; giường trẻ con; cái nôi: ghế cao cho trẻ em, cũi trẻ em, nôi trẻ em 
(có thể tự rung và tự ru). 

 
Nhóm 21: Bát; đĩa; cốc; chén; bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp (không dùng điện); 
dụng cụ cọ rửa làm sạch bình sữa.  

 
Nhóm 25: Mũ nón; giầy dép; quần áo; quần áo cho trẻ em. 

 
Nhóm 28: Búp bê; đồ chơi cho trẻ em như búp bê, xúc xắc, quả bóng, mặt nạ, con quay, 
đĩa bay.  
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(210) 4-2012-01004 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) ZOTOS INTERNATIONAL, INC.   (US) 

100 Tokeneke Road, Darien, Connecticut 
06820, U.S.A 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01006 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Vinh Phát   (VN) 
Số 101 A1. Lạc Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Chăn dùng điện cho mục đích y tế; đệm sưởi nóng, dùng điện, cho mục đích y 

tế; túi chườm (được làm nóng/lạnh bằng nước hoặc bằng điện) dùng cho mục đích y tế; 
gối (được làm nóng bằng điện) dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01007 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Vinh Phát    (VN) 
Số 101 A1. Lạc Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Chăn dùng điện không dùng cho mục đích y tế; đệm sưởi nóng, dùng điện, 

không dùng cho mục đích y tế; túi chườm (được làm nóng/lạnh bằng nước hoặc bằng 
điện) không dùng cho mục đích y tế; gối (được làm nóng bằng điện) không dùng cho mục 
đích y tế; thiết bị sưởi ấm dùng điện; thiết bị cung cấp nước nóng.  
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(210) 4-2012-01011 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.5.21; 2.5.1 
(731) RBT ENTERPRISES LIMITED   (HK) 

Unit G-J, 4th Floor, Ladro Centre, No. 
72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, 
Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ điều hành và quản lý hoạt động nhượng quyền thương mại; dịch vụ tổ 

chức kinh doanh cho cửa hàng thức ăn và đồ uống; dịch vụ nhượng quyền thương mại; 
dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ quản lý thương hiệu; dịch vụ quảng cáo cho 
cửa hàng đồ ăn và đồ uống; dịch vụ quảng cáo để đẩy mạnh việc bán hàng đồ ăn và đồ 
uống; dịch vụ bán trà và đồ uống.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ phòng trà; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện 
để ăn tại chỗ hoặc mang đi; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp trà và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); quán ăn tự 
phục vụ. 

 
 

(210) 4-2012-01036 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.13; 26.4.1; A26.11.12; 1.15.24 
(731) THAMMASORN CO., LTD.   (TH) 

156/20 Petchburi Road, Rajthevee, 
Bangkok 10400 Thailand  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Bể chứa nước để làm sạch chất thải; các bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm 

trên, cụ thể là bóng nổi và các phụ kiện.   
 

Nhóm 20: Bể chứa nước không bằng kim loại (đồ chứa); thùng không bằng kim loại; các 
bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm trên, cụ thể là bóng nổi và các phụ kiện.  

 
Nhóm 21: Thùng (đồ chứa) dùng trong gia đình.  

 
 

(210) 4-2012-01039 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần Sao Việt Nam  

(VN) 
Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2012-01048 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 17.1.1; A17.1.2; 25.1.6; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần đồ hộp Hạ 

Long   (VN) 
71 Lê Lai, Máy Chai, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Nem cuốn (chả giò rÕ con tôm). 

 
 

(210) 4-2012-01075 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ điện gia 
dụng Thái Long  (VN) 
102 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy ép trái cây chạy bằng điện, máy vắt cam chạy bằng điện.  
 

Nhóm 08: Bài ủi (bàn là) điện.  
 
 

(210) 4-2012-01090 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Cù Thị Mai  (VN) 
224/20 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Nùi bông để thoa phấn (chậm phấn cho em bé); lược; bàn chải đánh răng; dụng 

cọ rửa bình sữa cho bé; tăm bông ngoái tai; bình giữ nhiệt (không dùng điện); ca (cốc, 
tách) uống nước.  

 
Nhóm 35: Mua bán bình sữa cho trẻ em bú; mua bán núm vú giả cho trẻ em bú bình; mua 
bán núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; mua bán băng buộc vùng rốn; mua bán gạc rơ lưỡi 
em bé; mua bán nùi bông để thoa phấn (chậm phấn cho em bé); mua bán tăm bông ngoái 
tai; mua bán ca (cốc, tách) uống nước; mua bán bình giữ nhiệt; mua bán lược; mua bán 
bàn chải đánh răng; mua bán dụng cọ rửa bình sữa cho bé; mua bán xà phòng; mua bán 
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kem đánh răng; mua bán kim băng; mua bán lô cuốn tóc bằng mút; mua bán lô cuốn tóc 
bằng nhựa. 

 
 
 

(210) 4-2012-01094 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.7 
(731) HASSAN DAVID   (IT) 

Roma (Italy), Via Arbia n. 23  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ.  

 
 
 

(210) 4-2012-01095 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) MARICO MALAYSIA SDN. BHD.  

(MY) 
Ground Floor, Lot 7, Block "F", 
Saguking Commercial Building, Jalan 
Patau-Patau, 87000 Labuan F.T., 
Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Gel dùng cho tóc, kem dùng cho tóc sáp dùng cho tóc; đất sét dùng cho tóc mỹ 

phẩm; keo xịt tóc, kem bọt dùng cho tóc, dầu dùng cho tóc, dầu gội đầu, thuốc nhuộm 
tóc, gel dùng để tắm, kem dùng để tắm, chất khử mùi [mỹ phẩm]; lăn khử mùi, sữa rửa 
mặt, sữa rửa mặt dạng bọt, sữa rửa mặt tẩy da chết, mỹ phẩm và chế phẩm chăm sóc da. 

 
 
 

(210) 4-2012-01105 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) MUNDIPHARMA AG.   (CH) 

St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược.  
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(210) 4-2012-01111 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 
Số 06 phố Cửa Đông, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Các loại thịt, cụ thể là: thịt lợn, thịt bò, thịt gà; cá (đã chế biến); tôm (đã chế 

biến); rau củ quả đã quả chế biến.  
 

Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh mỳ kẹp nhân (xăng đuých); bánh ngọt; bánh mỳ patê thịt; bánh 
mỳ cuộn; mì sợi làm từ hạt ngũ cốc. 

 
Nhóm 43: Quán đồ ăn nhanh; dịch vụ nhà hàng ăn uống - giải khát.  

 
 

(210) 4-2012-01112 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Lê Công Minh   (VN) 

Đội 4, thôn 12, xã Ngọc Lĩnh, huyện 
Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số.  
 
 

(210) 4-2012-01114 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Minh 
Xuân  (VN) 
ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện 
Phong Điền, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-01115 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Minh 
Xuân   (VN) 
ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện 
Phong Điền, thành phố Cần Thơ  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-01116 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Minh 
Xuân   (VN) 
ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện 
Phong Điền, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-01117 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Minh 
Xuân   (VN) 
ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện 
Phong Điền, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-01118 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A25.3.3; A26.11.12; 25.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hồng Nhật  (VN) 
Số 81 đường Hai Bà Trưng, phường Lê 
Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thiết bị và dụng cụ y tế.  
 
 

(210) 4-2012-01123 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) NICE WAY COMPANY   (CN) 

270 Tian-E Road, Li Wu Village, Qiao-
Tou Town, Dong Guan City, Guang 
Dong Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
859 

(511)   Nhóm 26: Đồ trang trí mũ không làm bằng kim loại quý; đồ trang trí giày không làm 
bằng kim loại quý; cái móc cho giày; móc cài cho giày; khóa cài cho giày; khóa cài (phụ 
kiện trang phục).  

 
 

(210) 4-2012-01124 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.11.9; 26.1.1 
(731) NICE WAY COMPANY    (CN) 

270 Tian-E Road, Li Wu Village, Qiao-
Tou Town, Dong Guan City, Guang 
Dong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 26: Đồ trang trí mũ không làm bằng kim loại quý; đồ trang trí giày không làm 

bằng kim loại quý; cái móc cho giày; móc cài cho giày; khóa cài cho giày; khóa cài (phụ 
kiện trang phục).  

 
 

(210) 4-2012-01130 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; 5.7.3 
(591) Đỏ, xanh, vàng 
(731) Công ty CP thương mại tổng 

hợp Ninh Bình    (VN) 
Tổ 17, khu Diêm Thủy, phường Cẩm 
Bình, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; miến mì sợi, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, thực phẩm ăn 

nhanh làm từ gạo.  
 
 

(210) 4-2012-01132 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SHIMANO INC.   (JP) 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka 590-8577, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe đạp và phụ tùng của chúng bao gồm ổ trục, ổ trục bánh răng 

trong, trục xe đạp có chứa máy phát bên trong, cần nhả nhanh ổ trục, thiết bị nhả nhanh ổ 
trục, cần nhả bánh răng, cần chuyển số, thanh chuyển đĩa phía trước, thanh chuyển đĩa 
phía sau, bộ phận dẫn hướng cho xích, bộ lip, đĩa xích, bánh đai truyền dùng cho xe đạp, 
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xích truyền động, cáp sang số, bộ trục khuỷu, đĩa xích trước, bàn đạp, bộ phận giữ bàn 
chân trên bàn đạp, tay phanh, phanh trước, phanh sau, cáp phanh, má phanh, vành bánh 
xe, bánh xe, nan hoa, bộ phận kẹp giữ nan hoa, trục đỡ giữa thân xe, bộ phận điều chỉnh 
vị trí yên xe, bộ phận tháo nhanh yên xe, linh kiện cho kết cấu thuộc khung xe, bộ phận 
gìm sóc, tay lái (ghi đông), bộ phận tay quay điều chỉnh tay lái, tay nắm trên tay lái, bộ 
phận tay lái nối thêm, trục chỗ ngồi, yên xe, thanh chuyển đĩa được điều khiển bằng máy 
tính, bộ phận chỉ báo vị trí số của xe đạp.  

 
 

(210) 4-2012-01133 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 4.2.1; 3.11.7; 3.9.18 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, hồng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Đức   (VN) 
Số 67 ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ động vật có hại; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ bệnh cho cây. 
 
 

(210) 4-2012-01134 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngày Thắng Lợi  
(VN) 
Số nhà 114 phố Lê Lai, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-01135 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Hộ kinh doanh trang sức 

SHAIYA  (VN) 
Số 262 phố Khâm Thiên, phường Thổ 
Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý.  
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Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, đại lý ký gửi hàng hoá vàng, bạc, đá quý, xuất 
nhập khẩu vàng bạc đá quý. 

 
 

(210) 4-2012-01136 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam    (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ dùng trong y tế, nha khoa; dụng cụ tránh thai; que thử thai; 

bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.  
 
 

(210) 4-2012-01137 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam    (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ dùng trong y tế, nha khoa; dụng cụ tránh thai; que thử thai; 

bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.  
 
 

(210) 4-2012-01138 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam    (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ dùng trong y tế, nha khoa; dụng cụ tránh thai; que thử thai; 
bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01139 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam    (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng tiệt trùng y tế, băng y tế, băng dán y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01152 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) AJINOMOTO CO., INC.   (JP) 

15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01153 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) AJINOMOTO CO., INC.   (JP) 

15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm.  
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(210) 4-2012-01154 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; 16.1.4 
(591) Hồng đỏ, xanh lá cây, vàng, da cam, 

trắng 
(731) Công ty Cổ phần Nghe nhìn 

Toàn Cầu   (VN) 
Số O2-NP5 đường 30 tháng 4, phường 
Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn về quản lý kinh doanh; dịch vụ 

quản lý dự án; quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ phát thanh và phát chương 
trình truyền hình; dịch vụ hãng thông tin; dịch vụ điện thoại; dịch vụ truyền hình qua vệ 
tinh.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí bằng truyền hình; dịch vụ quay phim; dịch vụ cung cấp thông 
tin giải trí; sản xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ lồng tiếng, lồng nhạc; 
dịch vụ trường quay điện ảnh.  

 
 

(210) 4-2012-01155 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) HITACHI KINZOKU KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
HITACHI METALS, LTD.)   (JP) 
2-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt và thép, kim loại thường (thô hoặc bán thành phẩm), hợp kim của kim loại 

thường, kim loại dùng làm lớp phủ bao gồm kim loại thường và/hoặc hợp kim của nó, kim 
loại dùng làm lớp phủ bao gồm kim loại thường được hàn lực và/hoặc hợp kim của nó, 
kim loại dùng làm lớp phu bao gồm thép không gỉ được hàn lực, các loại sắt và thép khác 
được hàn lực, kim loại màu được hàn lực và/hoặc hợp kim của chúng; kim loại dùng làm 
lớp phủ bao gồm hợp kim niken được hàn lực, hợp kim đồng được hàn lực, hợp kim crom 
được hàn lực- hợp kim titan được hàn lực và kim loại màu và/hoặc hợp kim của chúng, 
kim loại dùng làm vật liệu phụ gia dùng để hàn, hợp kim của kim loại dùng để hàn, viên 
bi băng chồng dùng để hàn phủ bề mặt, dây bằng kim loại thường; ống bằng kim loại 
thường, dây bằng hợp kim của kim loại thường không kể dây cầu chì; ống bằng hợp kim 
của kim loại thường.  
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Nhóm 09: Máy thiết bị đo và kiểm tra và các bộ phận của chúng cụ thể là: ôm kế, nhiệt kế 
lưỡng kim để đề điều chỉnh nhiệt độ (không dùng trong ngành y); máy và thiết bị điều 
khiển và phân phối điện và các bộ phận của chúng cụ thể là: nhiệt kế lưỡng kim dùng cho 
bộ ngắt mạch, lõi thép cán mỏng của cái ngắt mạch khi rò điện nối đất, pin nhiên liệu và 
các bộ phận của chúng cụ thể là: bộ kết nối và tấm cách điện của pin, pin quang điện và 
môđun cùng các bộ phận của chúng cụ thể là: bộ kết nối trong cần nối mạch điện; ắc qui 
điện và pin điện và các bộ phận của chúng cụ thể là: dây dẫn trong và dây dẫn ngoài, tấm 
cách điện, cần nối mạch điện, cực dương, cực âm, dây điện và dây cáp điện, máy và thiết 
bị viễn thông cùng các bộ phận của chúng cụ thể là: cái hộp nhỏ, vòng làm kín và chốt 
bọc chì dùng cho bộ phận bọc ngoài bằng gốm của mạch điện tử siêu nhỏ bộ lọc tần số và 
bộ dao động tinh thể, con chíp điện từ làm lạnh âm cực và các bộ phận của nó cụ thể là: 
dây dẫn bằng chì và bản điện cực, cực âm dùng cho đèn thu hình; hộp dương cực dùng 
cho đèn thu hình, chốt chân ống dùng cho đèn thu hình; máy và thiết bị điện tử cùng các 
bộ phận của chúng cụ thể là: bộ cảm biến mômen quay và bộ cảm biến dòng, lõi từ, dây 
điện trở, điện cực.  

 

Nhóm 14: Kim loại quí và hợp kim của chúng; đồng hồ; đồng hồ đeo tay cùng các bộ 
phận của chúng.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công kim loại; gia công đồ gốm.  
 
 

(210) 4-2012-01156 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1 
(731) TJ MEDIA CO., LTD.  (KR) 

23, Hwagok-Ro 64-Gil, Kangseo-Gu, 
Seoul, 157-840, Republic Of Korea 
(Deungchon-Dong) 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để hát karaoke; bảng điều khiển điện và phần mềm dùng để điều khiển 
thiết bị để hát karaoke; máy quay đĩa; thiết bị điều khiển máy quay đĩa; thiết bị chia ảnh; 
bộ khuếch đại; thiết bị hòa âm; thiết bị hiển thị hình ảnh đa kênh trên cùng một màn hình; 
bộ giải mã dùng để kết nối mạng Internet; loa; mô-đun điều khiển thiết bị 'chiếu sáng; 
thiết bị tái tạo âm thanh; micrô.  

 

 
(210) 

 
4-2012-01158 

 
(220) 

 
19.01.2012 

  (441) 25.04.2012 
(531) A1.5.3 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch quảng cáo Kỷ Nguyên  
(VN) 
136/4C Nguyễn Tri Phương, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đặt chỗ du lịch và thăm quan; vận tải hành khách bằng đường bộ; điều 
hành tua du lịch; dịch vụ tổ chức lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý bán vé máy bay. 

 
 

(210) 4-2012-01159 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Khánh Long  (VN) 
70 An Điềm, phường 10, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt côn trùng có hại như: nhang ung muỗi, thuốc xịt côn trùng. 

 
 
 

(210) 4-2012-01171 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2; 25.5.25; 
A25.7.21 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TLC Hồ Tây  
(VN) 
Số 614, đường Lạc Long Quân, phường 
Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quảng bá, xúc tiến thương mại.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế.  
 
 
 

(210) 4-2012-01173 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) AEONMED CO., LTD.  (TH) 

113, Soi Aksara, Taweewattana-
Karnchanapisek Rd., Taweewattana, 
Bangkok, 10170, Thailand.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Nước lọc thận. 
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(210) 4-2012-01174 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng. 
(731) AEONMED CO., LTD.  (TH) 

113, Soi Aksara, Taweewattana-
Karnchanapisek Rd., Taweewattana, 
Bangkok, 10170, Thailand.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Nước lọc thận (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-01176 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.1.2; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Thủy điện 
Bát Đại Sơn   (VN) 
Số 182, đường Trần Hưng Đạo, tổ 5, 
phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình thủy điện, công trình nguồn điện, trạm biến thế; xây 

dựng công trình đường sắt, đường bộ, thủy lợi; xây dựng nhà và các công trình dân dụng.  
 
 

(210) 4-2012-01177 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.5.15; 4.5.5; 1.15.21 
(731) WANT MORE INDUSTRY CO., LTD.  

(TH) 
93/7, Moo 5, Rattanathibeth Road, 
Bangraknoi, Muang Nonthaburi, 11000, 
Thailand. 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 29: Khoai tây lát mỏng rán giòn; sầu riêng lát mỏng rán giòn; trái cây lát mỏng rán 

giòn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; khoai môn lát mỏng rán giòn; trái cây sấy 
khô. 

 
Nhóm 30: Bánh mì tỏi; bánh quy tỏi; bánh quế [bánh quy]; bánh mỳ; bánh quy (phồng, 
xốp); bánh quy (cứng, giòn); bánh quy giòn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; ngô rang; bánh 
mỳ nướng. 
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(210) 4-2012-01179 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 
Một thành viên Sản xuất Mỹ 
phẩm Thanh Điền   (VN) 
150 Điện Biên Phủ, khóm Mỹ Trung, 
phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (kem dưỡng da). 

 
 
 

(210) 4-2012-01181 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.13 
(731) NP LEAKLESS (M) SDN BHD   (MY) 

138, Jalan Timur 2, Kawasan Perusahaan 
Mergong Barrage Fasa 2B, 05150 Alor 
Setar, Kedah Darul Aman, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Đệm lót đầu xi lanh [bộ phận của máy]; đệm lót thân xi lanh [bộ phận của 

máy]; đệm lót khớp ly hợp [bộ phận của máy]; đệm lót hộp tay quay [bộ phận của máy]. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01184 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 7.1.1; A6.19.15; 7.1.13; A8.1.23; 26.4.2; 
A11.3.11 

(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 

Đức Phúc Lợi    (VN) 
Xóm Thắng Lợi, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2012-01187 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 
(300) 010158582 28.07.2011 EM 

(531) 24.1.1; 24.9.1; 24.13.1; 25.5.25; 26.1.1 
(731) DUFFER OF ST. GEORGE LIMITED  

(GB) 
Hollinsbrook Way, Pilsworth, Bury BL9 
8RR, Lancashire, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học; kính đeo mắt; kính râm; kính đeo mắt thời 

trang; kính đeo mắt dùng trong hoạt động thể thao; kính bảo hộ dùng trong hoạt động thể 
thao; thấu kính quang học; thấu kính dùng cho kính đeo mắt; thấu kính dùng cho kính bảo 
hộ; thấu kính dùng cho mặt nạ bảo hộ; gọng kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt; hộp 
đựng kính râm; hộp đựng kính bảo hộ; hộp đựng mặt nạ bảo hộ; dây xích đeo của kính 
mắt; dây xích đeo của kính râm; dây xích đeo của kính bảo bộ; dây xích đeo của mặt nạ 
bảo hộ. 

 
Nhóm 18: Da thuộc (thô hoặc bán thành phẩm); da giả; túi đựng (thuộc nhóm này); hòm 
đựng; túi du lịch; ví đựng đồ trang điểm; túi đựng đồ lặt vặt đi đường; túi đeo lưng; ba lô; 
ví; hộp đựng chìa khóa (bằng da thuộc); túi xách dành cho phụ nữ; túi bằng da thuộc để 
bao gói hàng hoá; hộp đựng danh thiếp (bằng da hoặc da giả); túi dùng để đi chợ (thuộc 
nhóm này); túi đựng chai lọ; túi đựng hồ sơ, giấy tờ; túi đựng sách; túi xách tay; túi đựng 
đồ thể thao; túi mua hàng; va li; túi dùng để đi du lịch cuối tuần; túi đựng đồ trang sức; 
cặp da; cặp đựng tài liệu; «; « đi nắng; gậy chống. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu (trang phục); thắt lưng (trang phục).  

 
 

(210) 4-2012-01190 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A14.5.3 
(591) Vàng, ghi 
(731) SAZABY LEAGUE, Ltd.   (JP) 

No. 49-13, Motoyoyogi-cho, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay, bỏ túi; đồ trang sức; đồ trang trí [đồ kim hoàn, đồ 

trang sức]. 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; ảnh chụp; giá đựng ảnh chụp.  
 

Nhóm 18: Túi cho thể thao; túi dùng khi đi du lịch; túi xách tay; túi mua hàng; vali; rương 
hòm (hành lý); ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; ví đựng danh thiếp; ví để 
chìa khoá [đồ da]; ô che nắng; ô; túi cầm tay cho phụ nữ; ví tiền. 
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Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, bít tất, mũ nón, khăn đội đầu.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ; đồng hồ đeo tay, bỏ túi; đồ trang sức; đồ 
trang trí [đồ kim hoàn, đồ trang sức], văn phòng phẩm; ấn phẩm; túi; ví đựng danh thiếp; 
ví để chìa khoá; ô; túi cầm tay cho phụ nữ; ví tiền. 

 
 

(210) 4-2012-01193 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) STANISLAW R. BURZYNSKI  (US) 

20 W, Rivercrest, Houston, TX 77042, 
USA. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất; dược phẩm và dược chất chống hoặc phòng ngừa ung 

thư.  
 
 

(210) 4-2012-01194 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) STANISLAW R. BURZYNSKI   (US) 

20 W, Rivercrest, Houston, TX 77042, 
USA. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất; dược phẩm và dược chất chống hoặc phòng ngừa ung 

thư.  
 
 

(210) 4-2012-01195 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) STANISLAW R. BURZYNSKI   (US) 

20 W, Rivercrest, Houston, TX 77042, 
U.S.A.   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất; dược phẩm và dược chất chống hoặc phòng ngừa ung 

thư.  
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(210) 4-2012-01196 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) STANISLAW R. BURZYNSKI    (US) 
20 W, Rivercrest, Houston, TX 77042, 
USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất; dược phẩm và dược chất chống hoặc phòng ngừa ung 

thư.  
 
 

(210) 4-2012-01197 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) STANISLAW R. BURZYNSKI  (US) 
20 W, Rivercrest, Houston, TX 77042, 
USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế được sử dụng bằng cách truyền vào cơ thể. 
 
 

(210) 4-2012-01198 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) STANISLAW R. BURZYNSKI  (US) 
20 W, Rivercrest, Houston, TX 77042, 
USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng.  

 
 

(210) 4-2012-01207 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 
(300) 2011-87562 06.12.2011 JP 

(731) LOGOS CORPORATION CO., LTD.  
(JP) 
2-11-1, Hirabayashi-minami, Suminoe-
ku, Osaka-shi, Osaka 559-0025, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị vệ sinh); túi có chức năng làm nóng hoặc làm mát bằng 
hóa chất chứa bên trong túi không dùng cho ngành y (thiết bị sưởi nóng và làm lạnh).  

 
Nhóm 14: Vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang mỹ ký), đồng hồ đeo tay cùng các bộ phận và 
linh kiện của chúng, đồng hồ cùng các bộ phận và linh kiện của chúng. 

 
Nhóm 17: Tấm (bán thành phẩm) bằng chất dẻo mạ kim loại (chất dẻo là thành phần chủ 
yếu).  

 
Nhóm 18: ¤ lọng, gậy leo núi; gậy chống; lõi cứng của gậy chống (bộ phận của gậy 
chống) và lõi cứng của gậy leo núi (bộ phận của gậy leo núi); tay nắm (cán) của gậy 
chống, quần áo cho thú cảnh; túi cho thú cảnh, túi đeo cổ cho thú cảnh (túi). 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, cọc buộc lều không bằng kim loại; cột không bằng kim loại. 

 
Nhóm 21: Bình giữ nhiệt (không chạy điện), phích (không chạy điện).  

 
Nhóm 22: Lều.  

 
Nhóm 25: Giày ống, giày; đồ đi chân (trang phục); giày ống thể thao; giày thể thao, dép 
xăng đan, giày dùng để đi bộ đường dài và giày ống dùng để đi bộ đường dài.  

 
 

(210) 4-2012-01210 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.5.16; 5.7.3; 26.1.2; 2.3.12 
(591) Tím, đỏ, vàng, hồng tím, nâu vàng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Bún Hai Mươi Bốn  (VN) 
Đường XC2, tổ 7, khu phố 3, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, dịch vụ quán cà phê, quán rượu 

nhỏ, quán bar.  
 
 

(210) 4-2012-01211 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.5.16; 5.7.3; 2.3.12; 26.1.2 
(591) Tím, xanh, đỏ, vàng, hồng, đen, nâu 

vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Bún Hai Mươi Bốn   (VN) 
Đường XC2, tổ 7, khu phố 3, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, dịch vụ quán cà phê, quán rượu 
nhỏ, quán bar.  

 
 

(210) 4-2012-01212 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) MAYLANGEN, L.P.   (US) 

Maylangen, L.P., 3023 East I-30, Suite 
D-500, Rockwall, Texas 75087, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung làm từ thảo mộc sử dụng như chất bổ sung ăn kiêng dùng cho 

mục đích chữa bệnh; chất bổ sung làm từ thảo mộc sử dụng như chất bổ sung ăn kiêng 
dùng cho mục đích chữa bệnh có dạng bột, viên nang và viên hình thoi; chất bổ sung làm 
từ thảo mộc sử dụng như chất bổ sung ăn kiêng dùng cho mục đích chữa bệnh đã thành 
hình và đóng gói như các thanh, thỏi; chè thảo dược dùng cho mục đích chữa bệnh.  

 
 

(210) 4-2012-01214 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85379068 22.07.2011 US 

  
(731) HTC CORPORATION   (TW) 

No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, 
Taoyuan County 330, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; điện thoại tế bào (cellular phone); 

máy tính xách tay; máy tính bảng; thiết bị hỗ trợ cá nhân dạng máy tính cầm tay (PDA) 
và thiết bị điện tử số vô tuyến cầm tay để liên lạc, ghi, thiết lập, truyền dẫn, điều khiển, 
lưu trữ và xem lại văn bản, dữ liệu, hình ảnh và tập tin âm thanh.  

 
 

(210) 4-2012-01215 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại - dịch 
vụ Lợi Nông  (VN) 
Số 235/8 ấp Trung, xã Đông Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống cây trồng (ớt).  
 

Nhóm 35: Mua bán: hạt giống cây trồng (ớt).  
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(210) 4-2012-01216 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thú y 
MEGAVET Việt Nam  (VN) 
Nhà 1Z3, tập thể đại học Bách Khoa, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y.  
 
 

(210) 4-2012-01219 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 6.1.2; 15.7.1; 26.1.2; 20.7.1; 1.13.1; 
A20.1.3 

(540) 

  

(731) Trường trung cấp nghề 
thanh niên dân tộc Phú Yên  
(VN) 
Thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, huyện Sơn 
Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề.  

 
 

(210) 4-2012-01226 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) J. & P. COATS, LIMITED   (GB) 

1 George Square, Glasgow, G2 1AL, 
Scotland, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ dùng trong ngành dệt.  

 
 

(210) 4-2012-01227 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) WESTIN HOTEL MANAGEMENT, 

L.P.   (US) 
1111 Westchester Avenue, White Plains, 
New York 10604, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi.  
 
 

(210) 4-2012-01228 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, INC.   (US) 
1111 Westchester Avenue, White Plains, 
New York 10604, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 

hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quán rượu. 
 
 

(210) 4-2012-01229 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.)   (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe cộ chạy điện bao gồm cả ô tô chạy điện; toa xe; ô tô tải; xe tải chở 

hành lý hoặc người; xe tiện ích dùng trong thể thao; ô tô buýt; xe đi dã ngoại; xe thể thao; 
« tô đua; xe thùng và các bộ phận và phụ kiện đi kèm.  

 
 

(210) 4-2012-01232 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SAZABY LEAGUE, Ltd.   (JP) 

No. 49-13, Motoyoyogi-cho, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay, bỏ túi; đồ trang sức; đồ trang trí (đồ kim hoàn, đồ 

trang sức). 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; ảnh chụp; giá đựng ảnh chụp.  
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Nhóm 18: Túi cho thể thao; túi dùng khi đi du lịch; túi xách tay; túi mua hàng; vali; 
rương, hòm (hành lý); ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); ví đựng danh thiếp; 
ví để chìa khoá (đồ da); ô che nắng; ô; túi cầm tay cho phụ nữ; ví tiền. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, bít tất, mũ nón, khăn đội đầu.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ, đồng hồ đeo tay, bỏ túi, đồ trang sức, đồ 
trang trí (đồ kim hoàn, đồ trang sức), văn phòng phẩm, ấn phẩm, túi, ví đựng danh thiếp, 
ví để chìa khoá, ô, túi cầm tay cho phụ nữ; ví tiền.  

 
 

(210) 4-2012-01233 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 24.15.21; 26.3.23 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội 

(Viettel)   (VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh và quản lý giao dịch, 

dịch vụ bán đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá; dịch vụ quảng cáo trên truyền hình; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm (dịch vụ cung cấp cho người khác); dịch vụ điều hành các 
trang mạng mua bán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến. 

 
Nhóm 41: Sản xuất phim và các chương trình phát thanh truyền hình; xuất bản tạp chí 
sách, báo, ca ta lô lịch; các ấn phẩm văn hóa; cung cấp thông tin về lĩnh vực thể thao văn 
hóa và giải trí, dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ giải trí: tổ chức các cuộc thi mang tính 
giáo dục, giải trí; tổ chức các chương trình thi đấu thể thao; tổ chức triển lãm nhằm mục 
đích giáo dục, văn hoá; cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ xổ số. 

 
 

(210) 4-2012-01234 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 24.15.21; 26.3.23 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội 

(Viettel)   (VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn 

thông, phát thanh và truyền hình; dịch vụ truyền thông tin, nhạc, hình ảnh qua mạng 
không dây và có dây; cung cấp dịch vụ tán gẫu trực tuyến (chat room), bản tin điện tử cho 
những người sử dụng có đăng ký để truyền tin liên quan đến đời sống của nhóm cá nhân, 
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sở thích chung, sở thích riêng, cộng đồng ảo mạng xã hội, chia sẻ hình ảnh, âm thanh: 
dịch vụ internet ti vi.  

 
 
 

(210) 4-2012-01235 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/499,645 20.12.2011 US 

  
(731) AMERICAN FOODS GROUP, LLC  

(US) 
1120 Lake Avenue, Fairmont, Minnesota 
56031, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt. 

 
 
 

(210) 4-2012-01236 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Mạnh Cầm  (VN) 
Số 13, ngõ 2, Nguyễn Viết Xuân, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm từ sữa; nước sữa; sữa chua.  
 

Nhóm 35: Mua bán sữa, nước sữa, sữa chua.  
 
 
 

(210) 4-2012-01239 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, dầu bóng. 
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(210) 4-2012-01240 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) GS YUASA INTERNATIONAL LTD.  

(JP) 
1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, 
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601- 
8520, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: ắc quy và pin. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01241 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) GS YUASA INTERNATIONAL LTD.  

(JP) 
1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, 
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601- 
8520, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: ắc quy và pin. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01242 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) GS YUASA INTERNATIONAL LTD.  

(JP) 
1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, 
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601- 
8520, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: ắc quy và pin. 
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(210) 4-2012-01243 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) GS YUASA INTERNATIONAL LTD.  
(JP) 
1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, 
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601- 
8520, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: ắc quy và pin. 

 
 

(210) 4-2012-01245 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.1; A17.1.2 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
truyền thông - kỹ thuật số 
Toàn Cầu Xanh   (VN) 
24 Lê Đình Dương, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-01246 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não 
nội soi và siêu âm, điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua 
bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  
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(210) 4-2012-01247 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)    (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não 
nội soi và siêu âm, điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua 
bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-01248 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.14; A1.5.3 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)    (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não 
nội soi và siêu âm, điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua 
bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  
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(210) 4-2012-01249 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01252 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 19.7.1 
(591) Đen, trắng, vàng sữa 
(731) BINGGRAE CO., LTD.   (KR) 

#344-3 Donong-Dong, Namyangju-Si, 
Kyeonggi-Do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), sữa; các sản phẩm từ sữa.  

 
 

(210) 4-2012-01253 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 7.1.24; 26.1.1; 14.5.21; 14.5.23; 26.11.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch [không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế]; chế 

phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải [dùng để giặt], chất làm mềm vải [dùng để 
giặt], chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm khử mùi và làm mới 
được dùng cho quần áo và vải; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế phẩm dùng để 
giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm để làm sạch, 
chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài.  
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(210) 4-2012-01254 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) UNILEVER PLC   (GB) 

Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 
4ZD, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá 

nhân] và chế phẩm chống cháy mồ hôi [dùng cho cá nhân]; mỹ phẩm chăm sóc tóc; thuốc 
nhuộm tóc thuốc màu để nhuộm tóc, nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để tạo nếp tóc 
lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc, phấn xoa tóc [mỹ phẩm]; mỹ phẩm tạo 
kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc [thuộc nhóm này]; bọt dùng cho tóc [mỹ phẩm]; 
nước bóng tóc [mỹ phẩm]; dầu tóc [mỹ phầm]; mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất lỏng 
dùng để trang điểm tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm bảo vệ tóc [không chứa được chắt]; chế 
phẩm dưỡng tóc khô [không chứa dược chất]; dầu xức tóc [mỹ phẩm]; chế phầm làm khỏe 
tóc [không chứa dược chất; kem bôi tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen [không chứa dược chất]; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-01255 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Samsonite IP Holdings S.µ r.l.  

(LU) 
13-15 avenue de la LibertÐ, L-1931 
Luxembourg, Luxembourg  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội, ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2012-01256 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Samsonite IP Holdings S.µ r.l.  

(LU) 
13-15 avenue de la LibertÐ, L-1931 
Luxembourg, Luxembourg  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội, ngoại thất.  
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(210) 4-2012-01257 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.23; A5.5.21; A5.5.20 
(731) Samsonite IP Holdings S.µ r.l.  

(LU) 
13-15 avenue de la LibertÐ, L-1931 
Luxembourg, Luxembourg  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội, ngoại thất.  

 
 

(210) 4-2012-01262 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SANOFI  (FR) 

174 avenue de France 75013 Paris 
France  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2012-01265 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TPR Kabushiki Kaisha (TPR CO., LTD.)  

(JP) 
6-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su chứa flo; cao su trộn than đen; cao su (thô hoặc bán thành phẩm); vòng 

chữ o bằng cao su; đệm lót bằng cao su; xi gắn kín bằng cao su; vòng cao su; cao su vật 
liệu để làm van; cao su nitrin; cao su tổng hợp, lớp đệm khớp ly hợp; vật liệu lót phanh, 
lót bán thành phẩm bằng cao su dùng cho máy móc và thiết bị vận chuyển. 

 
 

(210) 4-2012-01266 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) TPR KABUSHIKI KAISHA (TPR CO., 
LTD.)   (JP) 
6-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 17: Cao su chứa flo; cao su trộn than đen; cao su (thô hoặc bán thành phẩm); vòng 
chữ o bằng cao su; đệm lót bằng cao su, xi gắn kín bằng cao su; vòng cao su; cao su vật 
liệu để làm van; cao su nitrin; cao su tổng hợp; lớp đệm khớp ly hợp; vật liệu lót phanh, 
lót bán thành phẩm bằng cao su dùng cho máy móc và thiết bị vận chuyển.  

 
 

(210) 4-2012-01270 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.9.1; 26.1.6 
(731) SHENZHEN BOTON FLAVORS & 

FRAGRANCES CO., LTD.  (CN) 
Kaihong No. 2 Industrial Park, 
Shenzhen, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu chanh; tinh dầu; hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu]; geraniol 

(dùng trong ngành nước hoa và hương liệu); chiết xuất của hoa (nước hoa); dầu oải hương; 
dầu dùng cho nước hoa và nước thơm.  

 
Nhóm 30: Hương liệu cà phê; chế phẩm thực vật thay thế cà phê; chất làm ngọt tự nhiên; 
chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm; tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh 
dầu]; vanilin [chất thay thế vani]; gia vị.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá dạng điếu điện tử; thuốc lá; thuốc lá điếu; đầu ngậm điếu thuốc lá 
điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; diêm; bật lửa dùng cho người hút thuốc; đầu lọc 
cho thuốc lá điếu. 

 
 

(210) 4-2012-01271 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) NEOPHARM CO., LTD.  (KR) 

28 Tamnip-Dong, Yuseong-Gu, Dajeon-
City, 305-510, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng để chống nắng [mỹ phẩm]; kem dùng cho da [mỹ phẩm]; 

nước thơm dùng cho da; gel dùng cho da; kem giữ ẩm dùng cho cơ thể; nước dùng để làm 
sáng da [mỹ phẩm]; kem giữ ẩm dùng cho da; chế phẩm làm sạch da; kem tái tạo da; sữa 
dưỡng da; nước sữa dùng cho da không dùng cho mục đích y tế; nước sữa làm căng da 
không dùng cho mục đích y tế; kem dùng cho cơ thể [mỹ phẩm]; nước thơm dùng cho cơ 
thể; chế phẩm làm sạch cơ thể; chế phẩm làm giảm vết nhăn dùng cho da [mỹ phẩm]; chế 
phẩm làm giảm vết tối dùng cho da [mỹ phẩm]; chế phẩm làm trắng da; chế phẩm làm 
giảm vết đỏ dùng cho da; dầu thơm dùng cho môi [mỹ phẩm]; xà phòng tắm; dầu gội đầu; 
mặt nạ làm đẹp; mặt nạ dùng cho mặt [mỹ phẩm].  
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(210) 4-2012-01272 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) EATON CORPORATION  (US) 

1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 
44114, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Tay cầm dùng cho gậy đánh gôn.  

 
 

(210) 4-2012-01273 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.2; A26.4.6 
(731) JEENHUAT FOODSTUFFS 

INDUSTRIES SDN BHD  (MY) 
1760 Permatang Tinggi, 14100, Simpang 
Ampat, Penang, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [không dùng cho mục đích y tế], nước uống có ga và đồ uống 

khác không chứa cồn; đồ uống làm từ đậu nành [đồ uống không chứa cồn]; đồ uống cung 
cấp muối và khoáng cho cơ thể [không dùng cho mục đích y tế]; nước ép trái cây và đồ 
uống trái cây [không chứa cồn]; chất cô đặc từ trái cây dùng để làm đồ uống chứa 
cacbonat và đồ uống không chứa cacbonat [không chứa cồn]; xi rô và chế phẩm để làm đồ 
uống.  

 
 

(210) 4-2012-01274 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) NHN CORPORATION  (KR) 

Greenfactory, 178-1 Jeongja-dong, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính, có thể tải xuống được; phần mềm trò chơi, có thể tải 

xuống được, phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; tài liệu điện tử, có thể tải xuống được; hình 
ảnh động, có thể tải xuống được; phần mềm dùng cho điện thoại thông minh, có thể tải 
xuống được; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ 
liệu]; miếng đệm lót chuột máy vi tính.  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; vật dụng kẹp tiền; ấn phẩm trừ sách và tạp chí xuất bản định 
kỳ; sổ nhật ký; giấy ảnh; sách; xuất bản phẩm dạng in; tạp chí xuất bản định kỳ.  
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua internet; cung cấp thông tin thương mại qua internet; 
dịch vụ tiếp thị; thăm dò dư luận; nghiên cứu thị trường; văn phòng giới thiệu việc làm; 
cung cấp thông tin việc làm; dịch vụ truy tìm thông tin trên internet theo yêu cầu của 
người khác; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; quản lý tư liệu bằng máy vi 
tính; dịch vụ bán đấu giá trực tuyến; dịch vụ môi giới sản phẩm qua internet.  

 
Nhóm 36: Cung cấp dịch vụ ngân hàng qua internet (internet banking); cung cấp thông tin 
liên quan đến tài chính, qua internet; cung cấp thông tin liên quan đến thị trường chứng 
khoán; môi giới bảo hiểm; cung cấp thông tin liên quan đến bảo hiểm qua internet; cung 
cấp thông tin liên quan đến nhà đất; cung cấp thông tin liên quan đến bất động sản; điều 
tra tín dụng; quyên góp quỹ từ thiện.  

 
Nhóm 38: Truyền tải hình ảnh động và giọng nói qua internet; cho phép người sử dụng 
truy cập vào mạng máy tính toàn cầu [nhà cung cấp dịch vụ]; dịch vụ điện thoại internet; 
thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; 
truyền tải tin nhắn văn bản; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên 
internet; truyền dữ liệu qua internet; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; truyền 
phát internet.  

 
Nhóm 39: Cung cấp thông tin về giao thông; thông tin về thăm quan và du lịch; sắp xếp 
các chuyến du lịch nối chuyến (kết nối các chuyến du lịch) cho cá nhân và cho một nhóm 
người; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ giao hàng; lưu giữ tài liệu dạng vật chất hoặc 
điện tử.  

 
Nhóm 41: Thông tin giải trí thông qua internet; dịch vụ đặt trước vé nhà hát; thông tin về 
phim thông qua internet; cung cấp thông tin về cuộc biểu diễn thông qua internet; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy vi tính; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; dịch vụ thư viện điện tử; trường đào tạo lập trình máy tính; 
khóa đào tạo từ xa; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; thông tin trò chơi trực tuyến; 
cung cấp các kỷ lục thể thao; dịch vụ thông tin liên quan tới thể thao; dịch vụ phóng viên 
tin tức; phóng viên ảnh.  

 
Nhóm 42: Thiết kế quảng cáo; dịch vụ triển khai phần mềm trò chơi [cho người khác]; 
dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ triển khai chương trình máy vi 
tính; dịch vụ cung cấp các chương trình bảo mật internet; dịch vụ duy trì trang web [cho 
người khác]; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; quản lý 
trang web cho thương mại điện tử; dịch vụ bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ cung 
cấp thông tin khí tượng; dịch vụ cung cấp thông tin địa lý, dịch vụ cung cấp trang web 
internet cho mục đích dịch thuật. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt trước cho ở, cung cấp thông tin liên quan đến nhà hàng, cung cấp 
thông tin liên quan đến chỗ ở, đặt cho khách sạn, dịch vụ quán cà phê. 

 
Nhóm 44: Cung cấp thông tin y tế; cung cấp thông tin liên quan đến bệnh viện; cung cấp 
thông tin liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp; cung cấp thông tin liên quan đến vật nuôi; 
tư vấn y tế; cung cấp thông tin liên quan đến làm đẹp.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ thông tin pháp luật; cung cấp thông tin về sáng chế; dịch vụ tư vấn 
pháp luật thông qua internet; câu lạc bộ gặp gỡ thông qua internet.  
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(210) 4-2012-01275 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) NHN CORPORATION  (KR) 

Greenfactory, 178-1 Jeongja-dong, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính, có thể tải xuống được; phần mềm trò chơi, có thể tải 

xuống được, phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; tài liệu điện tử, có thể tải xuống được; hình 
ảnh động, có thể tải xuống được; phần mềm dùng cho điện thoại thông minh, có thể tải 
xuống được; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ 
liệu]; miếng đệm lót chuột máy vi tính.   

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; vật dụng kẹp tiền; ấn phẩm trừ sách và tạp chí xuất bản định 
kỳ; sổ nhật ký; giấy ảnh; sách; xuất bản phẩm dạng in; tạp chí xuất bản định kỳ.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua internet; cung cấp thông tin thương mại qua internet; 
dịch vụ tiếp thị; thăm dò dư luận; nghiên cứu thị trường; văn phòng giới thiệu việc làm; 
cung cấp thông tin việc làm; dịch vụ truy tìm thông tin trên internet theo yêu cầu của 
người khác; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; quản lý tư liệu bằng máy vi 
tính; dịch vụ bán đấu giá trực tuyến; dịch vụ môi giới sản phẩm qua internet.   

 
Nhóm 36: Cung cấp dịch vụ ngân hàng qua internet (internet banking); cung cấp thông tin 
liên quan đến tài chính, qua internet; cung cấp thông tin liên quan đến thị trường chứng 
khoán; môi giới bảo hiểm; cung cấp thông tin liên quan đến bảo hiểm qua internet; cung 
cấp thông tin liên quan đến nhà đất; cung cấp thông tin liên quan đến bất động sản; điều 
tra tín dụng; quyên góp quỹ từ thiện.   

 
Nhóm 38: Truyền tải hình ảnh động và giọng nói qua internet; cho phép người sử dụng 
truy cập vào mạng máy tính toàn cầu [nhà cung cấp dịch vụ]; dịch vụ điện thoại internet; 
thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; 
truyền tải tin nhắn văn bản; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên 
internet; truyền dữ liệu qua internet; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; truyền 
phát internet.   

 
Nhóm 39: Cung cấp thông tin về giao thông; thông tin về thăm quan và du lịch; sắp xếp 
các chuyến du lịch nối chuyến (kết nối các chuyến du lịch) cho cá nhân và cho một nhóm 
người; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ giao hàng; lưu giữ tài liệu dạng vật chất hoặc 
điện tử.   

 
Nhóm 41: Thông tin giải trí thông qua internet; dịch vụ đặt trước vé nhà hát; thông tin về 
phim thông qua internet; cung cấp thông tin về cuộc biểu diễn thông qua internet; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy vi tính; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; dịch vụ thư viện điện tử; trường đào tạo lập trình máy tính; 
khóa đào tạo từ xa; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; thông tin trò chơi trực tuyến; 
cung cấp các kỷ lục thể thao; dịch vụ thông tin liên quan tới thể thao; dịch vụ phóng viên 
tin tức; phóng viên ảnh.   
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Nhóm 42: Thiết kế quảng cáo; dịch vụ triển khai phần mềm trò chơi [cho người khác]; 
dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ triển khai chương trình máy vi 
tính; dịch vụ cung cấp các chương trình bảo mật internet; dịch vụ duy trì trang web [cho 
người khác]; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; quản lý 
trang web cho thương mại điện tử; dịch vụ bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ cung 
cấp thông tin khí tượng; dịch vụ cung cấp thông tin địa lý, dịch vụ cung cấp trang web 
internet cho mục đích dịch thuật.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt trước cho ở, cung cấp thông tin liên quan đến nhà hàng, cung cấp 
thông tin liên quan đến chỗ ở, đặt cho khách sạn, dịch vụ quán cà phê.  

 
Nhóm 44: Cung cấp thông tin y tế; cung cấp thông tin liên quan đến bệnh viện; cung cấp 
thông tin liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp; cung cấp thông tin liên quan đến vật nuôi; 
tư vấn y tế; cung cấp thông tin liên quan đến làm đẹp.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ thông tin pháp luật; cung cấp thông tin về sáng chế; dịch vụ tư vấn 
pháp luật thông qua internet; câu lạc bộ gặp gỡ thông qua internet.  

 
 

(210) 4-2012-01276 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) NHN CORPORATION  (KR) 

Greenfactory, 178-1 Jeongja-dong, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính, có thể tải xuống được; phần mềm trò chơi, có thể tải 

xuống được, phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; tài liệu điện tử, có thể tải xuống được; hình 
ảnh động, có thể tải xuống được; phần mềm dùng cho điện thoại thông minh, có thể tải 
xuống được; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ 
liệu]; miếng đệm lót chuột máy vi tính.   

 
Nhóm 38: Truyền tải hình ảnh động và giọng nói qua internet; cho phép người sử dụng 
truy cập vào mạng máy tính toàn cầu [nhà cung cấp dịch vụ]; dịch vụ điện thoại internet; 
thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; 
truyền tải tin nhắn văn bản; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên 
internet; truyền dữ liệu qua internet; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; truyền 
phát internet.   

 
Nhóm 41: Thông tin giải trí thông qua internet; dịch vụ đặt trước vé nhà hát; thông tin về 
phim thông qua internet; cung cấp thông tin về cuộc biểu diễn thông qua internet; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy vi tính; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; dịch vụ thư viện điện tử; trường đào tạo lập trình máy tính; 
khóa đào tạo từ xa; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; thông tin trò chơi trực tuyến; 
cung cấp các kỷ lục thể thao; dịch vụ thông tin liên quan tới thể thao; dịch vụ phóng viên 
tin tức; phóng viên ảnh.   
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Nhóm 42: Thiết kế quảng cáo; dịch vụ triển khai phần mềm trò chơi [cho người khác]; 
dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ triển khai chương trình máy vi 
tính; dịch vụ cung cấp các chương trình bảo mật internet; dịch vụ duy trì trang web [cho 
người khác]; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; quản lý 
trang web cho thương mại điện tử; dịch vụ bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ cung 
cấp thông tin khí tượng; dịch vụ cung cấp thông tin địa lý. 

 
 
 

(210) 4-2012-01279 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.9; 25.5.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ thang máy Sơn 
Hồng  (VN) 
Số nhà C14 - X4, tổ 56, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Đai của máy nâng, xích nâng [bộ phận của máy], thang máy, thang cuốn.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thang máy.  
 
 
 

(210) 4-2012-01280 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Dược Sơn  
(VN) 
Tầng 6, tòa nhà 408 Xã Đàn, Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược; thực phẩm chức năng; đồ uống chiết xuất từ thảo dược.  

 
 
 

(210) 4-2012-01281 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược Sơn  
(VN) 
Tầng 6, tòa nhà 408 Xã Đàn, Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược; thực phẩm chức năng; đồ uống chiết xuất từ thảo dược.  
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(210) 4-2012-01284 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.1; 5.7.2; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh ngọc, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Ngọc 

Mekong  (VN) 
Km 65+850, quốc lộ 62, khu phố 5, thị 
trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, tỉnh 
Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 

(210) 4-2012-01285 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.1; 5.7.2; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Ngọc 

Mekong    (VN) 
Km 65+850, quốc lộ 62, khu phố 5, thị 
trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, tỉnh 
Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 

(210) 4-2012-01286 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xây lắp Hà 
Nội  (VN) 
Thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại, khuôn cửa bằng kim Ioại; cửa ra vào bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Khung cửa không bằng kim loại tấm cửa không bằng kim loại; cửa không bằng 
kim loại, cửa sổ không bằng kim loại.  
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(210) 4-2012-01288 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ cơ khí 
Trường Giang   (VN) 
205 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: đĩa nhám, đĩa nỉ đánh bóng.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01289 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San   (VN) 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; mì sợi.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01290 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; mì sợi.  
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(210) 4-2012-01291 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Thành Nghĩa  (VN) 
39 đường số 3, khu phố 8, khu Him Lam, 
phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01292 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) WPP LUXEMBOURG GAMMA SARL  

(LU) 
124, Boulevard de la PÐtrusse, 
Luxembourg L-2330, Luxembourg 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường, cụ thể là tiến hành nghiên cứu thị trường chất 

lượng trực tiếp tới người tiêu dùng và doanh nghiệp. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01293 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.9.1 
(731) GRENDENE S.A.  (BR) 

Av. Pimentel Gomes, 214 Bairro: 
Expectativa 62040-050 SOBRAL - CE 
BRAZIL 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân của trẻ em và phụ nữ, cụ thể là xăng đan, giày đi biển, dép trong 

nhà tắm và giày ống. 
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(210) 4-2012-01295 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.4 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) WPP LUXEMBOURG GAMMA SARL  

(LU) 
124, Boulevard de la PÐtrusse, 
Luxembourg L-2330, Luxembourg 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường, cụ thể là tiến hành nghiên cứu thị trường chất 

lượng trực tiếp tới người tiêu dùng và doanh nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-01296 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Lan  (VN) 
P205+206 tòa nhà Resco B15 Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2012-01297 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.5.1; 26.1.2; 26.1.6; A3.13.4; 
A3.13.24 

(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh dương, đen, 
trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tuệ Linh  (VN) 
Số 4, lô 4, khu 1765m2, tổ 28, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não 
nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế, đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua 
bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua 
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bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.   

 
 

(210) 4-2012-01298 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 26.3.1; A25.3.3; A25.7.21; 
A26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, đen, 
trắng 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Trường An   (VN)
Số 28, ngõ 112, Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01299 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A25.3.3; A26.11.12; A19.13.21; 26.3.1; 
24.15.21; 25.5.25 

(591) Xanh lá cây sẫm, xanh lá cây, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An  
(VN) 
Số 28, ngõ 112, Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01300 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.12; A25.7.21; A25.3.3 
(591) Đỏ, da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An   (VN)
Số 28, ngõ 112, Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-01301 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân An   (VN) 
Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01302 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.11; 26.13.25; A26.11.12; A5.5.20; 
25.1.25 

(731) ASKEY COMPUTER CORP.   (TW) 
10F., No.119, Jiankang Rd., Zhonghe 
Dist., New Taipei City 235, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 09: Giao diện truy cập cho mạng đường riêng được quản lý, bảng mạch hỗ trợ để 

kết nối máy tính tới mạng truyền thông; bảng mạch hỗ trợ để kết nối máy tính với phần 
mềm kết nối mạng, mô đem cáp (mô đem dùng cho hệ thống kết nối thông qua mạng 
cáp); hệ thống điện thoại dùng trong xe ô tô; điện thoại dùng trong xe ô tô; điện thoại di 
động, thiết bị điện thoại vô tuyến di động, thiết bị điện thoại di động; modem truyền 
thông; tủ truyền thông; mạng truyền thông; bảng bo mạch mô đem gắn với máy tính thực 
hiện chức năng của máy fax; bộ điều hợp trong mạng máy tính; bộ phân tích trong mạng 
máy tính; cầu nối trong mạng máy tính; bộ tập trung, thiết bị chuyển mạch và thiết bị định 
tuyến trong mạng máy tính; máy chủ trong mạng máy tính, phần cứng trong mạng máy 
tính; mạng máy tính, mạng máy tính, cụ thể là mạng máy tính cục bộ; bộ kết nối mạng 
điện thoại hoặc mạng máy tính, chương trình máy tính để định cấu hình và kiểm soát các 
thiết bị viễn thông bao gồm cả thiết bị đầu cuối, thiết bị định tuyến, modem, bộ điều hợp 
cho thiết bị đầu cuối ISDN, bộ dồn kênh, bộ tách kênh, thiết bị fax và thiết bị chuyển tiếp 
khung; thiết bị kết hợp với loa của điện thoại dùng gắn vào bàn hoặc xe ô tô để sử dụng 
được điện thoại ở chế độ rảnh tay, điện thoại kỹ thuật số, máy tính bảng kỹ thuật số, phần 
mềm và nền tảng điện thoại kỹ thuật số, bộ điện thoại kỹ thuật số, thiết bị chuyển mạch 
điện thoại kỹ thuật số; điện thoại hai băng tần; bộ điều khiển phần cứng mạng cục bộ theo 
chuẩn Ethernet; bộ lặp phần cứng mạng cục bộ theo chuẩn Ethernet; máy thu phát theo 
chuẩn Ethernet; mô đem ngoài; mô đem cáp quang (mô đem dùng cho hệ thống kết nối 
thông qua mạng cáp quang); máy tính bảng đồ họa; giá để điện thoại cầm tay trong xe 
hơi, mô đem trong; điện thoại Internet, máy chủ mạng Internet; máy chủ mạng nối bộ; 
điểm truy cập mạng LAN (mạng cục bộ) để kết nối người sử dụng mạng máy tính; phần 
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mềm điều hành mạng LAN (mạng cục bộ); phần cứng mạng LAN (mạng cục bộ); hệ 
thống điện thoại di động nội bộ; điện thoại di động nội bộ; mạng cáp quang nội bộ, thiết 
bị điện thoại di động có cài sẵn chế độ fax, điện thoại di động sử dụng trong xe cộ, cáp 
dùng cho mô đem; điện thoại đa chức năng; phần cứng máy chủ truy cập mạng, phần 
mềm điều hành máy chủ truy cập mạng; tấm mạch khớp nối mạng; thiết bị kiểm soát 
mạng; thiết bị quay số kết nối mạng; điểm nối mạng cho các mạng tổng đài điện thoại; 
thiết bị quản lý mạng; phần mềm máy tính trong quản lý mạng; thiết bị kiểm soát dùng 
trong quản lý mạng, phần mềm quản lý mạng, thiết bị kết cuối mạng (điện hoặc điện tử); 
mạng dùng trong việc kết nối hệ thống truyền thông; mày tính xách tay (notebook) và 
máy tính xách tay (laptop); máy tính xách tay; mạng quang, mạng chuyển đổi gói tin, 
máy điện thoại vô tuyến cầm tay dùng để thiết lập truyền thông với buồng điện thoại công 
cộng; điện thoại cầm tay kết hợp với bộ điều khiển ti vi từ xa; máy thu thanh và điện 
thoại, điện thoại dùng sóng vô tuyến, pin sạc của điện thoại di động, máy tính bảng, thiết 
bị viễn thông dùng trong mạng vô tuyến di động; thiết bị mạng viễn thông; điện thoại, sổ 
(điện tử) danh bạ điện thoại; mô đem điện thoại; máy điện thoại; máy điện thoại có màn 
hình và bàn phím; hệ thống chuyển mạch điện thoại; thiết bị đầu cuối của điện thoại, điện 
thoại kết hợp với hệ thống liên lạc; bộ thu hình (ti vi); điện thoại hoạt động trên 3 băng 
tần; hệ thống truyền thông không dây hai chiều; điện thoại truyền hình (videophone), 
phần cứng mạng WAN (mạng diện rộng); phần mềm điều hành mạng WAN (mạng diện 
rộng); thiết bị mạng diện rộng; thiết bị truyền thông không dây; dụng cụ truyền dẫn cao 
tần không dây; thiết bị mạng không dây; thiết bị mạng cục bộ không dây, thiết bị truyền 
dẫn không dây dùng cho bộ điều khiển từ xa, máy thu phát không dây; dây (kim loại) 
dùng trong việc truyền thông tin. 

 
 

(210) 4-2012-01303 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) ASKEY COMPUTER CORP.    (TW) 
10F., No.119, Jiankang Rd., Zhonghe 
Dist., New Taipei City 235, Taiwan    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 09: Giao diện truy cập cho mạng đường riêng được quản lý, bảng mạch hỗ trợ để 

kết nối máy tính tới mạng truyền thông; bảng mạch hỗ trợ để kết nối máy tính với phần 
mềm kết nối mạng, mô đem cáp (mô đem dùng cho hệ thống kết nối thông qua mạng 
cáp); hệ thống điện thoại dùng trong xe ô tô; điện thoại dùng trong xe ô tô; điện thoại di 
động, thiết bị điện thoại vô tuyến di động, thiết bị điện thoại di động; modem truyền 
thông; tủ truyền thông; mạng truyền thông; bảng bo mạch mô đem gắn với máy tính thực 
hiện chức năng của máy fax; bộ điều hợp trong mạng máy tính; bộ phân tích trong mạng 
máy tính; cầu nồi trong mạng máy tính; bộ tập trung, thiết bị chuyển mạch và thiết bị định 
tuyến trong mạng máy tính; máy chủ trong mạng máy tính, phần cứng trong mạng máy 
tính; mạng máy tính; mạng máy tính, cụ thể là mạng máy tính cục bộ; bộ kết nối mạng 
điện thoại hoặc mạng máy tính, chương trình máy tính để định cấu hình và kiểm soát các 
thiết bị viễn thông bao gồm cả thiết bị đầu cuối, thiết bị định tuyến, modem, bộ điều hợp 
cho thiết bị đầu cuối ISDN, bộ dồn kênh, bộ tách kênh, thiết bị fax và thiết bị chuyển tiếp 
khung; thiết bị kết hợp với loa của điện thoại dùng gắn vào bàn hoặc xe ô tô để sử dụng 
được điện thoại ở chế độ rảnh tay, điện thoại kỹ thuật số, máy tính bảng kỹ thuạt số, phần 
mềm và nền tảng điện thoại kỹ thuật số, bộ điện thoại kỹ thuật số, thiết bị chuyển mạch 
điện thoại kỹ thuật số; điện thoại hai băng tần; bộ điều khiển phần cứng mạng cục bộ theo 
chuẩn Ethernet; bộ lặp phần cứng mạng cục bộ theo chuẩn Ethernet; máy thu phát theo 
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chuẩn Ethernet; mô đem ngoài; mô đem cáp quang (mô đem dùng cho hệ thống kết nối 
thông qua mạng cáp quang); máy tính bảng đồ họa; giá để điện thoại cầm tay trong xe 
hơi, mô đem trong; điện thoại Internet, máy chủ mạng Internet; máy chủ mạng nối bộ; 
điểm truy cập mạng LAN (mạng cục bộ) để kết nối người sử dụng mạng máy tính; phần 
mềm điều hành mạng LAN (mạng cục bộ); phần cứng mạng LAN (mạng cục bộ); hệ 
thống điện thoại di động nội bộ; điện thoại di động nội bộ; mạng cáp quang nội bộ, thiết 
bị điện thoại di động có cài sẵn chế độ fax, điện thoại di động sử dụng trong xe cộ, cáp 
dùng cho mô đem; điện thoại đa chức năng; phần cứng máy chủ truy cập mạng, phần 
mềm điều hành máy chủ truy cập mạng; tấm mạch khớp nối mạng; thiết bị kiểm soát 
mạng; thiết bị quay số kết nối mạng; điểm nối mạng cho các mạng tổng đài điện thoại; 
thiết bị quản lý mạng; phần mềm máy tính trong quản lý mạng; thiết bị kiểm soát dùng 
trong quản lý mạng, phần mềm quản lý mạng, thiết bị kết cuối mạng (điện hoặc điện tử); 
mạng dùng trong việc kết nối hệ thống truyền thông; mày tính xách tay (notebook) và 
máy tính xách tay (laptop); máy tính xách tay; mạng quang, mạng chuyển đổi gói tin, 
máy điện thoại vô tuyến cầm tay dùng để thiết lập truyền thông với buồng điện thoại công 
cộng; điện thoại cầm tay kết hợp với bộ điều khiển ti vi từ xa; máy thu thanh và điện 
thoại, điện thoại dùng sóng vô tuyến, pin sạc của điện thoại di động, máy tính bảng, thiết 
bị viễn thông dùng trong mạng vô tuyến di động; thiết bị mạng viễn thông; điện thoại, sổ 
(điện tử) danh bạ điện thoại; mô đem điện thoại; máy điện thoại; máy điện thoại có màn 
hình và bàn phím; hệ thống chuyển mạch điện thoại; thiết bị đầu cuối của điện thoại, điện 
thoại kết hợp với hệ thống liên lạc; bộ thu hình (ti vi); điện thoại hoạt động trên 3 băng 
tần; hệ thống truyền thông không dây hai chiều; điện thoại truyền hình (videophone), 
phần cứng mạng WAN (mạng diện rộng); phần mềm điều hành mạng WAN (mạng diện 
rộng); thiết bị mạng diện rộng; thiết bị truyền thông không dây; dụng cụ truyền dẫn cao 
tần không dây; thiết bị mạng không dây; thiết bị mạng cục bộ không dây, thiết bị truyền 
dẫn không dây dùng cho bộ điều khiển từ xa, máy thu phát không dây; dây (kim loại) 
dùng trong việc truyền thông tin. 

 
 

(210) 4-2012-01304 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tổ chức sự kiện - du lịch Nam 
Mekong   (VN) 
Số 9, đường Lê Qúi Đôn, phường 1, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 39: Điều hành tổ chức các chuyến du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-01307 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) AZIA CO., LTD.  (JP) 
TOC Buiding No. 5, 9F., 7-21-1, 
Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 
141-0031 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 38: Dịch vụ chuyển phát thư điện tử. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính.  
 
 

(210) 4-2012-01308 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) GREEN PLANTS BIOLOGICAL CO., 
LTD.   (TW) 
4Fl, No. 8, Alley 24, Lane 39, Chu Lin 
Rd., Yonghe Dist., New Taipei City 234, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân ủ; phân bón hóa học; phân bón dùng cho 

cây trồng; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng.  
 
 

(210) 4-2012-01310 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A22.3.5 
(731) TACO BELL CORP.   (US) 

1 Glen Bell Way, Irvine, California 
92618, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn; chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, đông 

lạnh, phơi khô và nấu chín, rau và quả tươi; pho mát; sa-lát; nước xốt cho sa-lát; dầu ăn. 
 

Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn; mật ong, 
nấm men, bột nở, muối, tương hạt cải (mù tạc); dấm, đồ gia vị, nước xốt (gia vị), gia vị và 
gia vị ở dạng hạt nhỏ hoặc bột; bánh mỳ cuộn, bánh quy, bánh mỳ, bánh ngọt, gạo. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng, quán rượu nhỏ, quán cà phê, căng tin và cửa hàng thức ăn nhanh; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp dịch vụ đặt hàng thức 
ăn qua mạng máy tính trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2012-01311 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD.  
(JP) 
4-16, Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku 
Tokyo Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-01312 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) LG HAUSYS, LTD. (KOREAN 

CORPORATION)   (KR) 
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt khung cửa sổ, lắp đặt cửa sổ, bọc đệm, dịch vụ tu sửa lại công trình, 

dịch vụ làm kín công trình, dịch vụ làm cách âm trong xây dựng, xây dựng nhà cửa, dịch 
vụ sửa chữa các công trình, dịch vụ cách nhiệt trong công trình xây dựng, xây dựng nhà 
cửa, tư vấn xây dựng. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01313 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) LG HAUSYS, LTD. (KOREAN 

CORPORATION)    (KR) 
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 06: Lớp phủ bằng kim loại cho xây dựng và công trình xây dựng, khung thép dùng 

trong xây dựng, khung kim loại dùng trong xây dựng, vật liệu ốp lát bằng kim loại dùng 
trong xây dựng, vật liệu bằng kim loại chỉ dùng trong xây dựng hoặc công trình xây dựng, 
vật liệu xây dựng bằng kim loại, bản lề bằng kim loại, cửa ngoài bằng kim loại, tấm cửa 
bằng kim loại, tay nắm dùng đề kéo bằng kim loại, khác cửa bằng kim loại, then móc cửa 
bằng kim loại, vật dụng chặn cổng bằng kim loại, vật dụng bằng sắt gắn ở cửa để gõ, chi 
tiết bằng kim loại cho cửa ra vào, vật dụng chặn cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim 
loại, ngưỡng cửa bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại, bức mành bằng kim loại, cửa sổ 
bằng kim loại, vật dụng chặn cửa sổ bằng kim loại, ròng rọc cho cửa sổ bằng kim loại, 
then móc cửa sổ bằng kim loại, khung cửa sổ bằng kim loại, lưới bằng kim loại, thiết bị 
dùng trong hệ thống khung cửa sổ bằng kim loại, bộ phận bằng sắt cho cửa sổ, then của 
sổ trượt bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ. 
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(210) 4-2012-01315 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) LG HAUSYS, LTD. (KOREAN 

CORPORATION)    (KR) 
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 20: Tấm chắn cửa sổ và cửa ra vào không bằng kim loại, mành che cửa sổ bên 

trong nhà (đồ đạc), mành che cửa sổ bên trong nhà (mành che nắng) (đo đạc), phụ kiện 
lắp ráp cửa sổ không bằng kim loại. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01316 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) HIWIN MIKROSYSTEM CORP.   (TW) 

No.6, Jingke Central Rd., Nantun Dist., 
Taichung City 408, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường dùng trong bệnh viện; giường điện; ghế bập bênh; ghế xếp.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01318 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(731) CHO HAN CHOONG   (KR) 

#507. Yongsung Bizetel. 314. Hangangro 
- 2ga Yongsan - gu, Seoul, Korea.  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa, màn hình video, thiết bị thu hình, thiết bị truyền phát âm thanh, ống nói 

(micro), bộ khuyếch đại âm thanh.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện tử: loa, màn hình video, thiết bị thu hình, thiết bị truyền 
phát âm thanh, ống nói (micro), bộ khuyếch đại âm thanh.  
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(210) 4-2012-01319 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quà tặng cao 
cấp HT & EMOTION  (VN) 
Số 89B, tổ 36, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua các sản phẩm đồ sứ, bán các sản phẩm đồ sứ, xuất khẩu các sản phẩm đồ 

sứ; nhập khẩu các sản phẩm đồ sứ. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01322 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 14.7.1; A14.9.11; A11.1.4 
(731) CaffÐ Bene Co., Ltd.   (KR) 

BENE Building, 69-3, CheongDam-
Dong, KangNam-Gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ chuỗi các nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống theo 

kiểu phương Tây; giới thiệu/trình bày các loại đồ ăn; đại lý nấu ăn; dịch vụ phục vụ đồ ăn 
và thức uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01324 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Websoft Việt 
Nam   (VN) 
Số 4B phố Dương Quảng Hàm, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo (trên tivi, đài, báo, internet); biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 

trong máy tính; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính, xuất bản những 
bài quảng cáo, quan hệ công chúng. 

 
Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); tổ chức cuộc thi ảnh đẹp.  
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(210) 4-2012-01325 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.20; 4.5.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Websoft Việt 
Nam    (VN) 
Số 4B phố Dương Quảng Hàm, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); tổ chức cuộc thi ảnh đẹp.  

 
 

(210) 4-2012-01326 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.14; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - sản xuất Nhất 
Tâm   (VN) 
41 Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy hoặc bằng chất dẻo.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi du lịch; túi nhỏ bằng da hoặc giả da dùng để bao gói; túi mua 
hàng.  

 
Nhóm 35: Mua bán vải không dệt, túi vải không dệt, túi thân thiện môi trường, bao bì tự 
huỷ, túi xách tay, túi mua hàng, túi du lịch, bao bì bằng giấy hoặc bằng chất dẻo. 

 
 

(210) 4-2012-01327 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - sản xuất Nhất 
Tâm  (VN) 
41 Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy hoặc bằng chất dẻo. 
 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi du lịch; túi nhỏ bằng da hoặc giả da dùng để bao gói; túi mua 
hàng. 

 
Nhóm 35: Mua bán vải không dệt, túi vải không dệt, túi thân thiện môi trường, bao bì tự 
huỷ, túi xách tay, túi mua hàng, túi du lịch, bao bì bằng giấy hoặc bằng chất dẻo. 
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(210) 4-2012-01328 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh để chăm sóc và làm sạch da và tóc.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm có chứa thuốc để điều trị các bệnh về da và tóc; chế phẩm chống 
nắng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01329 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) ZINNIA PROFIT COMPANY 

LIMITED   (VG) 
P. O. Box 3340, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; túi bằng da; túi đeo lưng; ba lô; túi đeo ngang thắt lưng; bao nhỏ 

bằng da; ví bỏ túi; túi đựng giày; túi hành lý; túi dùng cho người cắm trại; túi dùng cho 
người leo núi; ví đựng chìa khóa bằng da hoặc giả da; da bóng; dây đeo vai bằng da; dây 
buộc bằng da dùng để buộc chó; vòng cổ cho xúc vật; roi bằng da thuộc; vải lót yên bằng 
da dùng cho ngựa; khung yên bằng da; roi da; vải lót yên dùng cho ngựa; khung yên; 
miếng đệm dùng cho yên ngựa; dây đai xung quanh đầu ngựa; bộ yên cương và đồ trang 
trí cho yên cương được làm bằng da; da động vật; hòm (hành lý); va li; túi du lịch; «; 
lọng; gậy chống; túi xách tay; túi dùng vào buổi tối; ví; túi xách dùng cho phụ nữ; cặp 
xách; ví đựng danh thiếp; ví đựng đồ trang điểm (không chứa đồ bên trong); cặp tài liệu; 
ví tiền; cặp da; túi dết; túi mua hàng; túi xách học sinh; túi xách đi chợ; túi thể thao.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép và mũ nón; áo lót, quần ống túm, áo lá (mặc trong, không 
tay), áo choàng ngắn, bộ quần lót áo may liền, áo nịt ngực; áo khoác ngoài của phụ nữ 
(mặc ở nhà khi trang sức, sau khi tắm); khăn choàng bằng lông thú, đai lưng, găng tay 
(quần áo), quần xi líp, áo len, áo may liền quần, quần áo đan, cà vạt, áo bành tô, áo 
choàng phụ nữ, áo len chui đầu, áo thun ngắn tay, quần áo ngủ, áo choàng tắm, khăn 
choàng cổ; khăn choàng; cái đỡ tay áo; áo sơ mi; váy; áo khoác ngoài (mặc ra ngoài quần 
áo để khỏi bẩn); bít tất ngắn cổ; bộ đồng phục thể thao; áo khoác ấm; bộ quần áo com lê; 
bộ quần áo bơi; đai quần; quần; quần đùi, quần áo lót; quần áo đồng phục; mạng che mặt 
(quần áo); áo gi-lê; tất quần; quần soóc, váy đầm; áo choàng; áo mưa; áo choàng chắn 
gió; áo khoác ngoài; áo bờ-lu; quần gin; áo len đan (có hoặc không tay); bộ quần áo thể 
thao; váy ngủ; bộ đồ thể thao; quần lót; dây nịt móc tất ngắn (dây chun ngăn để kéo giữ 
bít tất); áo coocxê ngoài; váy trong lửng; găng tay hở ngón; cổ tay áo (quần áo); cạp (quần 
áo); nơ cài cổ áo; khăn choàng vai (phụ nữ); thắt lưng (quần áo); tất dài; bộ áo tắm hai 
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mảnh; quần lót bó sát; quần tắm; quần áo bằng da; quần áo bằng giả da; quần áo vải lanh; 
quần áo ngoài; quần dài; áo len dài tay.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bản lè và phân phối, dịch vụ bán hàng tại nhà bằng 
phương tiện máy tính hoặc/và phương tiện điện tử liên quan tới việc bán các sản phẩm 
quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, ô, thắt lưng các loại, túi các loại và được làm bằng các 
loại vật liệu, đồ làm bằng da và giả da, đồ trang sức và đồ trang trí, các phụ kiện thời 
trang, đồng hồ và dụng cụ bấm giờ, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; dịch vụ đặt hàng qua 
thư; dịch vụ khuyến khích bán lẻ (hỗ trợ kinh doanh); tổ chức triển lãm thương mại; dịch 
vụ đại lý phân phát các mẫu/tài liệu quảng cáo; tư vấn xuất nhập khẩu; tư vấn kinh doanh 
chuyên nghiệp; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị cho người khác. 

 
 
(210) 

 
4-2012-01330 

 
(220) 

 
01.02.2012 

  (441) 25.04.2012 
  
(731) ZINNIA PROFIT COMPANY 

LIMITED    (VG) 
P. O. Box 3340, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; túi bằng da; túi đeo lưng; ba lô; túi đeo ngang thắt lưng; bao nhỏ 

bằng da; ví bỏ túi; túi đựng giày; túi hành lý; túi dùng cho người cắm trại; túi dùng cho 
người leo núi; ví đựng chìa khóa bằng da hoặc giả da; da bóng; dây đeo vai bằng da; dây 
buộc bằng da dùng để buộc chó; vòng cổ cho xúc vật; roi bằng da thuộc; vải lót yên bằng 
da dùng cho ngựa; khung yên bằng da; roi da; vải lót yên dùng cho ngựa; khung yên; 
miếng đệm dùng cho yên ngựa; dây đai xung quanh đầu ngựa; bộ yên cương và đồ trang 
trí cho yên cương được làm bằng da; da động vật; hòm (hành lý); va li; túi du lịch; «; 
lọng; gậy chống; túi xách tay; túi dùng vào buổi tối; ví; túi xách dùng cho phụ nữ; cặp 
xách; ví đựng danh thiếp; ví đựng đồ trang điểm (không chứa đồ bên trong); cặp tài liệu; 
ví tiền; cặp da; túi dết; túi mua hàng; túi xách học sinh; túi xách đi chợ; túi thể thao.   

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép và mũ nón; áo lót, quần ống túm, áo lá (mặc trong, không 
tay), áo choàng ngắn, bộ quần lót áo may liền, áo nịt ngực; áo khoác ngoài của phụ nữ 
(mặc ở nhà khi trang sức, sau khi tắm); khăn choàng bằng lông thú, đai lưng (quần áo), 
găng tay (quần áo), quần xi líp, áo len, áo may liền quần, quần áo đan, cà vạt, áo bành tô, 
áo choàng phụ nữ, áo len chui đầu, áo thun ngắn tay, quần áo ngủ, áo choàng tắm, khăn 
choàng cổ; khăn choàng; miếng đệm ở nách áo; áo sơ mi; váy; áo khoác ngoài (mặc ra 
ngoài quần áo để khỏi bẩn); bít tất ngắn cổ; bộ đồng phục thể thao; áo khoác ấm; bộ quần 
áo com lê; bộ quần áo bơi; đai quần; quần; quần đùi, quần áo lót; quần áo đồng phục; 
mạng che mặt (quần áo); áo gi-lê; tất quần; quần soóc, váy đầm; áo choàng; áo mưa; áo 
choàng chắn gió; áo khoác ngoài; áo bờ-lu; quần gin; áo len đan (có hoặc không tay); bộ 
quần áo thể thao; váy ngủ; bộ đồ thể thao; quần lót; dây nịt móc tất ngắn (dây chun ngăn 
để kéo giữ bít tất); áo coocxê ngoài; váy trong lửng; găng tay hở ngón; cổ tay áo (quần 
áo); cạp (quần áo); nơ cài cổ áo; khăn choàng vai (phụ nữ); thắt lưng (quần áo); tất dài; bộ 
áo tắm hai mảnh; quần lót bó sát; quần tắm; quần áo bằng da; quần áo bằng giả da; quần 
áo vải lanh; quần áo ngoài; quần dài; áo len dài tay.   
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ và phân phối, dịch vụ bán hàng tại nhà bằng 
phương tiện máy tính hoặc/và phương tiện điện tử liên quan tới việc bán các sản phẩm 
quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, ô, thắt lưng các loại, túi các loại và được làm bằng các 
loại vật liệu, đồ làm bằng da và giả da, đồ trang sức và đồ trang trí, các phụ kiện thời 
trang, đồng hồ và dụng cụ bấm giờ, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; dịch vụ đặt hàng qua 
thư; dịch vụ khuyến khích bán lẻ; tổ chức triển lãm thương mại; dịch vụ đại lý phân phát 
các mẫu/tài liệu quảng cáo; tư vấn xuất nhập khẩu; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; tư 
vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị cho người khác. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01331 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.3; 5.5.16; 2.3.12; A11.3.7; 26.1.2; 
2.3.25 

(591) Tím, xanh, đỏ, vàng, hồng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Bún Hai Mươi Bốn  (VN) 
Đường XC2, tổ 7, khu phố 3, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, dịch vụ quán cà phê, quán rượu 

nhỏ, quán bar.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-01332 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.3; 5.5.16; A11.3.7; 2.3.12; 26.1.2; 
2.3.25 

(591) Tím, xanh, đỏ, vàng cam, hồng, đen, 
trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bún Hai Mươi Bốn   (VN) 
Đường XC2, tổ 7, khu phố 3, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, dịch vụ quán cà phê, quán rượu 

nhỏ, quán bar.  
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(210) 4-2012-01333 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 4.5.21; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thanh Phương  (VN) 
97 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, trà.  

 
 
 

(210) 4-2012-01334 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để làm sạch (hóa chất); chất tẩy rửa (dùng trong quá trình sản xuất); 

và thành phần của các sản phẩm này (hóa chất).  
 

Nhóm 03: Chất để làm sạch [không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế], chế 
phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm dùng để đánh bóng, chế phẩm 
để cọ rửa và chế phẩm để mài.  

 
Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế hoặc cho mục đích vệ sinh); chế phẩm làm 
sạch, cụ thể là chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-01335 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt   (VN) 
Phòng 156 lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
906 

(210) 4-2012-01336 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Doãn Văn Quân   (VN) 

Số 16/18/178 Nguyễn Văn Linh, phường 
Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim não nội soi và 
siêu âm; điện cự dán y tế, đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân hệt; mua bán mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương 
thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-01337 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Doãn Văn Quân    (VN) 

Số 16/18/178 Nguyễn Văn Linh, phường 
Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2012-01338 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Doãn Văn Quân    (VN) 

Số 16/18/178 Nguyễn Văn Linh, phường 
Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo. 
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(210) 4-2012-01339 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Doãn Văn Quân    (VN) 

Số 16/18/178 Nguyễn Văn Linh, phường 
Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đa, mì, miến, gạo, bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2012-01340 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22, ngõ 134, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim 
điện não nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân; 
mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, sữa và 
các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu.  

 
 

(210) 4-2012-01341 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Đông Nam á    (VN) 
Số 106, phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-01342 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á    (VN) 
Số 106, phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-01343 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á    (VN) 
Số 106, phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-01344 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22, ngõ 134, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
909 

(210) 4-2012-01346 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) AMERICAN NATURAL SODA ASH 

CORP.   (US) 
15 Riverside Avenue, Westport, 
Connecticut U.S.A. 06880  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Tro sô - đa (sô đa công nghiệp, natri cac-bo-nat) sử dụng trong các ứng dụng 

thương mại và công nghiệp, cụ thể là sản xuất thủy tinh, chất tẩy, hóa chất sử dụng trong 
ứng dụng giấy và bột giấy, cũng như trong xử lý nước và khai thác mỏ.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01347 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TERUMO KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha 

khoa, phụ tùng và linh kiện kèm theo.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-01348 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TERUMO KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha 

khoa, phụ tùng và linh kiện kèm theo.  
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(210) 4-2012-01349 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TERUMO KABUSHIKI KAISHA    (JP) 

44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha 

khoa, phụ tùng và linh kiện kèm theo.  
 
 

(210) 4-2012-01350 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TERUMO KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha 

khoa, phụ tùng và linh kiện kèm theo.  
 
 

(210) 4-2012-01351 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) LBS LABORATORY LTD., PART  

(TH) 
602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71 
Road, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-01352 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) LBS LABORATORY LTD., PART  
(TH) 
602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71 
Road, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
911 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 
 

(210) 4-2012-01353 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) LBS LABORATORY LTD., PART  

(TH) 
602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71 
Road, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-01354 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) LBS LABORATORY LTD., PART  

(TH) 
602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71 
Road, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-01355 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) ELDER PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
"Elder House" Plot No. C-9, Dalia 
Industrial Estate, Off. Veera Desai Road, 
Andheri (W), Mumbai - 400 053, India   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-01356 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) ELDER PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
"Elder House" Plot No. C-9, Dalia 
Industrial Estate, Off. Veera Desai Road, 
Andheri (W), Mumbai - 400 053, India   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01357 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) ELDER PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
"Elder House" Plot No. C-9, Dalia 
Industrial Estate, Off. Veera Desai Road, 
Andheri (W), Mumbai - 400 053, India   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01358 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) ELDER PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
"Elder House" Plot No. C-9, Dalia 
Industrial Estate, Off. Veera Desai Road, 
Andheri (W), Mumbai - 400 053, India   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-01359 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP CORPORATION  
(JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy sấy tóc có chức năng tạo ion.  

 
 

(210) 4-2012-01360 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP CORPORATION  
(JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy sấy tóc có chức năng tạo ion thuộc nhóm 11.  

 
 

(210) 4-2012-01365 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH Mọi Thế Hệ  (VN) 

11A Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-01366 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH Mọi Thế Hệ  (VN) 

11A Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-01367 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH Mọi Thế Hệ  (VN) 

11A Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-01368 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH Mọi Thế Hệ  (VN) 

11A Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-01369 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH Mọi Thế Hệ  (VN) 

11A Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-01370 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH mọi thế hệ 

(ALLEGENS CO., LTD.)   (VN) 
11A Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 
 
 

(210) 4-2012-01371 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 

(210) 4-2012-01372 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.9; 2.9.14; 2.9.19; 2.1.1; 2.1.15; 
2.1.13; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh tím than, đen 
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 

(210) 4-2012-01373 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 2.1.1; 26.1.4 
(731) BLISSFUL CENTANY 

INTERNATIONAL LIMITED   (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; đường phèn cho thực phẩm; kẹo cứng; kẹo mềm; kẹo dẻo; kẹo nén; kẹo 

que; mứt kẹo; bánh kẹo.  
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(210) 4-2012-01374 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ly Na  (VN) 
Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-01376 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, các chế phẩm (mỹ phẩm) chăm sóc da; xà phòng; nước hoa; tinh 

dầu; nước xức tóc; kem đánh răng, các chế phẩm (mỹ phẩm) làm sạch, chăm sóc, điều trị 
và làm đẹp da, da đầu và tóc. 

 
 

(210) 4-2012-01377 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Cao 

Hồng Diễm  (VN) 
Thanh Thọ, Phú Xuân, huyện Tân Phú, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng; sơn các loại; bột trét tường; hàng trang trí nội thất 

(đèn trang trí, kệ tủ, bàn ghế, thiết bị vệ sinh bằng sứ hoặc inox).  
 
 

(210) 4-2012-01378 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, vàng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Cao 

Hồng Diễm   (VN) 
Thanh Thọ, Phú Xuân, huyện Tân Phú, 
tỉnh Đồng Nai   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng (cát, đá, xi măng, sắt, thép, tấm lợp, gạch); sơn các 
loại; bột trét tường; hàng trang trí nội thất (đèn trang trí, kệ tủ, bàn ghế, thiết bị vệ sinh 
bằng sứ hoặc inox).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01380 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; 7.1.24; A7.1.11; 24.15.1 
(731) Công ty TNHH vật liệu xây 

dựng Trung Nam  (VN) 
Làng nghề Trung Lương, thị xã Hồng 
Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp mái, không bằng kim loại. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01381 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.8; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) SANOFI   (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 PARIS, France 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01382 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.9.24; 2.9.25; A19.13.21; 25.5.1 
(591) Trắng, xanh lam, xanh lá cây, vàng 
(731) SANOFI   (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-01383 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A11.3.4; A11.1.6; 25.5.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lục 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư An 
Đông  (VN) 
193 - 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; quán 

cà phê tự phục vụ; căng tin; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 
 
 

(210) 4-2012-01384 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; A14.3.13 
(591) Trắng, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vỹ Lâm  (VN) 
Thôn 1, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, 
tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 06: Cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được (khung dàn giáo, thang máng cáp, cột 

đèn). 
 

Nhóm 40: Xử lý và mạ kẽm nhúng nóng. 
 
 

(210) 4-2012-01385 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tam Thuận Phát  
(VN) 
137/51 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy đánh giày. 

 
 

(210) 4-2012-01386 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) JLG INDUSTRIES, INC   (US) 

1 JLG Drive McConnellsburg, 
Pennsylvania 17233 U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Bệ đỡ máy nâng người chạy điện (bộ phận của máy nâng), máy nâng.  
 
 
 
(210) 

 
4-2012-01387 

 
(220) 

 
02.02.2012 

  (441) 25.04.2012 
  
(731) JLG INDUSTRIES, INC    (US) 

1 JLG Drive McConnellsburg, 
Pennsylvania 17233 U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đặt hàng trực tuyến thông qua máy tính các thiết bị xây dựng, cần cẩu, 

máy nâng, bệ đỡ máy nâng (bộ phận của máy nâng), thiết bị bốc xếp hàng hóa và các bộ 
phận của chúng.  

 
 
 

(210) 4-2012-01388 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 25.5.25; 3.7.17 
(591) Trắng, vàng, xanh lam đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nhật Vinh - ETS  
(VN) 
Số 8/410 Bạch Đằng, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; tư vấn du học (hướng dẫn nghề nghiệp); 

trường mẫu giáo; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); dịch thuật.  
 
 
 

(210) 4-2012-01389 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Hồng, bạc, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Trí 
Nam  (VN) 
Số nhà 24, ngõ Tô Tiền, phố Khâm 
Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại. 
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(210) 4-2012-01390 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Hồng, bạc, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Trí 
Nam  (VN) 
Số nhà 24, ngõ Tô Tiền, phố Khâm 
Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01391 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) GALERIE DE POP CO., LTD.   (JP) 

No. 9-19, Ebisuminami 3-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; bộ com lê; áo vét tông; váy; quần dài; áo bành tô; áo khoác ngoài; áo 

mưa; áo khoác len đan; áo len, áo gilê; áo choàng; áo sơ mi thể thao; áo ngắn tay; trang 
phục dệt kim; bít tất và bít tất dài; khăn choàng; khăn quàng cổ; khăn quàng cổ loại lớn; 
thắt lưng cho quần áo; giày dép; giày; mũ lưỡi trai; mũ có vành; mũ nón.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01392 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) GALERIE DE POP CO.,LTD.    (JP) 

No. 9-19, Ebisuminami 3-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; bộ com lê; áo vét tông; váy; quần dài; áo bành tô; áo khoác ngoài; áo 

mưa; áo khoác len đan; áo len, áo gilê; áo choàng; áo sơ mi thể thao; áo ngắn tay; trang 
phục dệt kim; bít tất và bít tất dài; khăn choàng; khăn quàng cổ; khăn quàng cổ loại lớn; 
thắt lưng cho quần áo; giày dép; giày; mũ lưỡi trai; mũ có vành; mũ nón.  
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(210) 4-2012-01394 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) MONTENEGRO S.r.l.  (IT) 

Via Enrico Fermi 4, 40069 Zola Predosa, 
Bologna, Italy  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia). 

 
 

(210) 4-2012-01395 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Cường   (VN) 
Lô A2, khu công nghiệp Nguyễn Đức 
Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt như: sợi cao su dùng trong ngành dệt; sợi bông đã xe, 

sợi len; sợi cốt-tông; sợi chỉ đay. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; quản 
lý bất động sản; hãng bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ khai thác khoáng sản. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thăm dò khoáng sản. 

 
 

(210) 4-2012-01397 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.9.1; 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
thủy hải sản Sài Gòn  (VN) 
Lô 4-6-8 đường 1A, KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đông lạnh, sấy khô, đóng hộp (tôm, cá, mực); nước mắm; thịt 

đông lạnh; rau củ đông lạnh.  
 

Nhóm 30: Hạt tiêu; nước tương; gia vị; bột mì; gạo; trà.  
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(210) 4-2012-01398 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Trắng, tím, vàng sậm 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH phần mềm 
máy tính và du lịch A Lô  (VN) 
P903, 159 Điện Biên Phủ, phường 15, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
2. Trần Thu Yến  (VN) 
159 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời.  
 
 

(210) 4-2012-01399 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) GALIEN PHARMA   (FR) 

Z.A. Les Hauts De La Fourcade 32201 
Gimont Cedex, France  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-01400 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.14; 1.3.1; 26.5.1; 25.12.1 
(731) SINOCHEM CORPORATION   (CN) 

28 FUXINGMENNEI STREET, 
XICHENG DISTRICT, BEIJING, 
CHINA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất đồng vị dùng trong công nghiệp; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ 

chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá 
chất dùng cho nghề là vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng, hoá chất dùng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng; chất bảo quản hạt giống mầm hạt, chế phẩm hóa học dùng 
trong khoa học không dùng trong y tế hoặc thú y; nhựa tổng hợp, dạng thô chưa xử lý, 
phân bón, chế phẩm chịu lửa, hóa chất để hàn (dùng trong điện tử); hóa chất để hàn (dùng 
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trong cơ khí), hóa chất để thuộc da; chế phẩm hoá học để báo quản thực phẩm; chất làm 
lạnh, hóa chất công nghiệp, axit, chất kiềm, bazơ (chế phẩm hoá học); muối (chế phẩm 
hoá học), axit xitric dùng trong công nghiệp; dẫn xuất henzen, rượu propylic; fufuran; 
este; tác nhân hoá học hoạt động bề mặt; caprolacton, xeton; anilin. 

 
Nhóm 05: Hóa chất nông nghiệp cụ thể thuốc diệt cỏ, chế phẩm để diệt trừ thực vật gây 
hại, chế phẩm để diệt trừ động vật gây hại, thuốc trừ sâu, chất trừ động vật có hại, chất 
diệt khuẩn dùng trong nông nghiệp chất diệt nấm dùng trong nông nghiệp; thuốc dùng 
cho người, chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thuốc dành cho thú y; đồ vải dùng 
cho phẫu thuật (khăn). 

 
 

(210) 4-2012-01401 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SINOCHEM CORPORATION   (CN) 

28 FUXINGMENNEI STREET, 
XICHENG DISTRICT, BEIJING, 
CHINA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất đồng vị dùng trong công nghiệp; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ 

chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá 
chất dùng cho nghề là vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng, hoá chất dùng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng; chất bảo quản hạt giống mầm hạt, chế phẩm hóa học dùng 
trong khoa học không dùng trong y tế hoặc thú y; nhựa tổng hợp, dạng thô chưa xử lý, 
phân bón, chế phẩm chịu lửa, hóa chất để hàn (dùng trong điện tử); hóa chất để hàn (dùng 
trong cơ khí), hóa chất để thuộc da; chế phẩm hoá học để báo quản thực phẩm; chất làm 
lạnh, hóa chất công nghiệp, axit, chất kiềm, bazơ (chế phẩm hoá học); muối (chế phẩm 
hoá học), axit xitric dùng trong công nghiệp; dẫn xuất henzen, rượu propylic; fufuran; 
este; tác nhân hoá học hoạt động bề mặt; caprolacton, xeton; anilin. 

 
Nhóm 05: Hóa chất nông nghiệp cụ thể thuốc diệt cỏ, chế phẩm để diệt trừ thực vật gây 
hại, chế phẩm để diệt trừ động vật gây hại, thuốc trừ sâu, chất trừ động vật có hại, chất 
diệt khuẩn dùng trong nông nghiệp chất diệt nấm dùng trong nông nghiệp; thuốc dùng 
cho người, chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thuốc dành cho thú y; đồ vải dùng 
cho phẫu thuật (khăn). 

 
 

(210) 4-2012-01403 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) K BOX KARAOKE SYSTEM PTE LTD  

(SG) 
26 Tai Seng Street #07-01 Singapore 
534057  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; chương trình máy vi tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính (ghi sẵn) 
bộ khuếch đại âm thanh, loa, ống nói; màn hình (phần cứng máy tính), ăng ten thu phát 
sóng vô tuyến, vỏ hộp loa; thiết bị thu hình, máy ghi băng; máy đọc đĩa compắc; máy đọc 
đĩa DVD; băng ghi hình; máy ghi hình; màn hình viđêô; băng viđêô; hộp đựng băng trò 
chơi viđêô, vật liệu cho mạch điện chính (dây, dây cáp); chất bán dẫn, thiết bị truyền phát 
âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh, thiết bị điều khiển từ xa; chương trình điều hành máy 
vi tính (ghi sẵn); đĩa compắc (nghe nhìn); máy thu thanh và thu hình; máy quay đĩa; thiết 
bị truyền phát (viễn thông); bộ thiết bị truyền phát (viễn thông); thiết bị truyền phát tín 
hiệu điện tử; pin cho thắp sáng. 

 
 

(210) 4-2012-01404 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
phần mềm ACMAN  (VN) 
Tầng 4, số 6 Vũ Ngọc Phan, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm kế toán; phần mềm bán hàng; phần mềm quản 

lý nhà hàng và khách sạn; phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương. 
 
 

(210) 4-2012-01405 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 18.1.5; 18.1.23 
(591) Nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mô tô Duy Long  
(VN) 
270B Lý Thường Kiệt, phường 6, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại môtô, xe máy và ôtô, mua bán các thiết bị và phụ tùng xe cộ; 

mua bán thực phẩm, đồ uống các loại.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2012-01406 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 18.1.5; 18.1.23 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mô tô Duy Long  
(VN) 
270B Lý Thường Kiệt, phường 6, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại môtô, xe máy và ôtô; mua bán các thiết bị và phụ tùng xe cộ; 
mua bán thực phẩm, đồ uống các loại.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 
 

(210) 4-2012-01410 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) HIMONT PHARMACEUTICALS 

(PVT.) LTD.   (PK) 
17 km, Ferozepur Road, Lahore-Pakistan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-01411 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) HIMONT PHARMACEUTICALS 

(PVT.) LTD.    (PK) 
17 km, Ferozepur Road, Lahore-Pakistan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-01412 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) HIMONT PHARMACEUTICALS 

(PVT.) LTD.    (PK) 
17 km, Ferozepur Road, Lahore-Pakistan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-01413 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.5.1; 26.4.9; A19.13.21; A26.11.12; 
26.3.2; A25.3.3 

(591) Đỏ, vàng, da cam, vàng nhũ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An   (VN)
Số 28, ngõ 112, Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01414 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A25.3.3; 26.3.1; A26.11.12; 26.4.3; 
26.4.9 

(591) Tím, tím nhạt, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An  
(VN) 
Số 28, ngõ 112, Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01415 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.3.1; A25.3.3; A19.13.21; 
1.13.1 

(591) Đỏ, xanh hòa bình, xanh côban, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An  
(VN) 
Số 28, ngõ 112, Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-01416 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01417 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM    (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim 
điện não nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế, đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân 
liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa 
chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-01418 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH Thái Bình Thế 

Kỷ Việt Nam  (VN) 
232/37 đường Cộng Hòa, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt; chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo quản; pa-tê gan; thịt lợn; thịt lợn muối 
xông khói; nước dùng cô đặc; giăm bông; gia cầm (không còn sống); xúc xích.  

 
 
 

(210) 4-2012-01421 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 

dựng BAOERCHENG Nam Dương 
Việt Nam  (VN) 
Lô N3-8, đường N5, khu công nghiệp 
Nhơn Hội - khu B, khu kinh tế Nhơn 
Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: ống nhựa cuốn xoắn bằng nhựa UPVC; cửa nhựa UPVC; vật liệu xây dựng 

bằng nhựa UPVC . 
 
 
 

(210) 4-2012-01422 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TELEBRANDS CORP.   (US) 

79 Two Bridges Road, Fairfield, New 
Jersey 07004, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 18: Ví đựng tiền.  

 
 
 

(210) 4-2012-01423 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.11.1; A26.11.8 
(731) NINGBO TIME MACHINERY 

INDUSTRIAL CO., LTD.   (CN) 
NO.796(10-5), YAOAI ROAD, 
JIANGDONG, NINGBO 315040, 
ZHEJIANG, CHINA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 07: Bơm (máy móc); thiết bị rửa, động cơ chạy bằng xăng, không dùng cho xe cộ 

mặt đất; máy phát điện; máy phun (máy móc); máy xén cỏ (máy móc).  
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(210) 4-2012-01424 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội   (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01425 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01426 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-01427 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01428 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01429 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-01430 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01431 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01432 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-01433 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01434 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội   (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01435 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-01436 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01437 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội   (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01438 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội   (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-01439 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 1.15.23; 26.15.15; 
1.7.6 

(591) Nâu, vàng 
(731) Công ty TNHH tổ chức sự kiện 

và dịch vụ đào tạo EDUCOM  
(VN) 
Số 4 - B13, Mỹ Đình 1, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp nhân sự phiên dịch cấp cao, cung cấp giáo viên dạy ngoại ngữ, kinh 

doanh sách và tài liệu dạy ngoại ngữ trực tuyến.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo trực tuyến, dịch vụ biên phiên dịch (dịch vụ dịch thuật).  
 
 
 

(210) 4-2012-01440 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) FEDERAL-MOGUL IGNITION 

COMPANY   (US) 
26555 Northwestern Highway, 
Southfield, Michigan, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Cần gạt nước ở kính chắn gió xe cộ; lưỡi gạt nước ở kính chắn gió xe cộ.  

 
 
 

(210) 4-2012-01441 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; A26.11.8; 26.11.1 
(731) FEDERAL-MOGUL IGNITION 

COMPANY   (US) 
26555 Northwestern Highway, 
Southfield, Michigan, United States of 
America   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Cần gạt nước ở kính chắn gió xe cộ; lưỡi gạt nước ở kính chắn gió xe cộ.  
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(210) 4-2012-01442 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(731) FEDERAL-MOGUL IGNITION 

COMPANY   (US) 
26555 Northwestern Highway, 
Southfield, Michigan, United States of 
America   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Cần gạt nước ở kính chắn gió xe cộ; lưỡi gạt nước ở kính chắn gió xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-01443 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) FEDERAL-MOGUL IGNITION 

COMPANY   (US) 
26555 Northwestern Highway, 
Southfield, Michigan, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Cần gạt nước ở kính chắn gió xe cộ; lưỡi gạt nước ở kính chắn gió xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-01444 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.3; A5.5.20; 5.5.16 
(591) Hồng, xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Sen 
Hồng   (VN) 
Số 107, ngõ 99, phố Vọng Hà, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc, cốm dinh dưỡng. 

 
 
(210) 

 
4-2012-01445 

 
(220) 

 
02.02.2012 

  (441) 25.04.2012 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Quang Anh   (VN) 
68 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 
 

(210) 4-2012-01446 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Quang Anh   (VN) 
68 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-01447 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Quang Anh   (VN) 
68 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-01450 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.1.1; A2.1.23; 26.1.2; 4.5.21; 2.9.19 
(731) SECAICHO UNION CORPORATION  

(JP) 
27-12, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân bao gồm giầy cao cổ, ủng đi mưa, giày thể thao, giày bảo hộ lao 

động và giày bảo hộ lao động cao cổ, giày, giày nữ, giày cao cổ đi mùa đông, giày và giày 
cao cổ cho trẻ sơ sinh, miếng lót giày dép đi trong nhà; giày thể thao cao cổ, tất ngắn cổ 
và tất cao cổ. 
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(210) 4-2012-01451 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.9.19 
(731) SECAICHO UNION CORPORATION  

(JP) 
27-12, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, bao gồm giày cao cổ, ủng đi mưa, giày thể thao, giày bảo hộ lao 

động và giày bảo hộ lao động cao cổ, giày, giầy nữ, giày cao cổ đi mùa đông, giày và giày 
cao cổ cho trẻ sơ sinh, miếng lót giày, dép đi trong nhà; giày thể thao cao cổ, tất ngắn cổ 
và tất cao cổ. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01452 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần quản lý quỹ 

Thép Việt  (VN) 
289 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 36: Quỹ chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư 

chứng khoán.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-01453 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Lê Văn Hương  (VN) 
87A Huỳnh Thúc Kháng, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà nghỉ, khách sạn; nhà hàng ăn uống, quán rượu, quán cà phê.  
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(210) 4-2012-01454 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Văn Miếu  (VN) 
Số 11/6 ngõ An Trạch 1, phường Quốc 
Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-01455 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH nhựa Thiên Ân  

(VN) 
194/3 Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 19: ống nhựa; nối nhựa như nối chữ T (T rút), nối chữ Y (Y rút), nối chữ thập, lơi 

(nối các góc 90 độ 18o độ), nối có ren; ống tiêu nước không bằng kim loại; ống máng xối 
không bằng kim loại; ống dẫn cứng không bằng kim loại dùng trong xây dựng.  

 
Nhóm 20: Van ống dẫn nước làm bằng nhựa hoặc chất dẻo khác; van không bằng kim loại 
hoặc, và là bộ phận của máy, kẹp nối ống làm bằng chất dẻo; đinh vít (không bằng kim 
loại); chốt không bằng kim loạr nút không bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-01456 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Long Đức Phát  (VN) 
634/36/2A tỉnh lộ 10, khu phố 16, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh, loa, vỏ hộp loa, đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số, đầu máy 

hát karaoke, đầu đĩa DVD. 
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(210) 4-2012-01457 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần phân bón và 

hóa chất Cần Thơ   (VN) 
Khu công nghiệp Trà Nóc 1, quận Bình 
Thủy, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01458 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01459 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2012-01460 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01461 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01462 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 
- Pháp  (VN) 
Số 36B ngõ 111 Nguyễn Phong Sắc, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, bán không kê đơn.  
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(210) 4-2012-01463 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)   (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; toa xe; ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người; xe tiện ích dùng trong thể 

thao; ô tô buýt; xe đi dã ngoại; xe thể thao; ô tô đua; xe thùng; xe nâng (xe có thiết bị kỹ 
thuật giống chiếc đũa ở đầu dùng để nâng và di chuyển các, vật nặng); máy kéo (xe gắn 
động cơ khoẻ dùng để kéo máy móc hoặc các thiết bị nặng); và các bộ phận và phụ kiện 
đi kèm; xe kéo; chuông chống trộm dùng cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để 
sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả thuộc nhóm 12.  

 
 
 

(210) 4-2012-01464 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 25.5.25; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, hồng, trắng, đen, xám, xanh 

nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-01465 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Bình Mai  
(VN) 
72/790 Nguyễn Văn Dung, phường 6, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; kem (mỹ phẩm) dưỡng da, kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem(mỹ 

phẩm) bôi da; kem (mỹ phẩm) dưỡng trắng da; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2012-01466 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Mỹ Hưng  (VN) 
173/18 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; sữa tắm; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem (mỹ phẩm) 

chống nhăn da; kem (mỹ phẩm) dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm)ngừa mụn. 
 
 

(210) 4-2012-01467 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.9; 26.4.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh quán Cơm Ăn  
(VN) 
58 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-01468 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Da cam, xanh cốm 

(540) 

 

(731) Phạm Duy Cường  (VN) 
Số 43, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê tự phục vụ (Cafeterias).  

 
 

(210) 4-2012-01469 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.1 
(591) Nâu, vàng đất 

(540) 

 

(731) Phạm Duy Cường   (VN) 
Số 43 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao. 
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(210) 4-2012-01470 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Da cam, đỏ tươi 

(540) 

 

(731) Phạm Duy Cường   (VN) 
Số 43 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, truyền các thông báo quảng cáo, hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, 

tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh. 
 
 

(210) 4-2012-01471 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.1.1; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công Ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh và xuất nhập 
khẩu THF   (VN) 
P204 - M6, ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Bán, ghế, giường, tủ, giá, kệ tất cả làm bằng gỗ. 

 
 

(210) 4-2012-01472 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Trần Hồng Hội  (VN) 

1107 tỉnh lộ 43, khu phố 2, phường Bình 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; loa; máy tăng âm (ampli); máy thu hình (tivi); 

máy vi tính, máy quay băng (casset). 
 
 

(210) 4-2012-01473 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.9.1; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Du Lịch Việt 
Xanh  (VN) 
Số 24 đường 76, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 
 

(210) 4-2012-01474 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Trắng, đỏ, cam, xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Du Lịch Việt 
Xanh   (VN) 
Số 24 đường 76, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt.  

 
 

(210) 4-2012-01475 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Trắng, xanh nhạt, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Du Lịch Việt 
Xanh  (VN) 
Số 24 đường 76, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt. 

 
 

(210) 4-2012-01476 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Trắng, vàng, xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Du Lịch Việt 
Xanh   (VN) 
Số 24 đường 76, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt.  

 
 

(210) 4-2012-01477 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Châu ¸ - Thái Bình Dương  (VN) 
Số 113 đường Y Ngông, phường Tân 
Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-01478 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) HERCULES INCORPORATED   (US) 

Hercules Plaza, 1313 North Market 
Street, Wilmington, Delaware 19894-
0001, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Bột po-li-me (bột cao phân tử) sử dụng trong các vật liệu xây dựng như vữa 

(hồ), thạch cao, gốm sứ, bột trám, hợp chất trát vữa (hồ), hợp chất tự phẳng (vật liệu phủ), 
xi măng gạch, và xi măng.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01479 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.3.1; 26.11.2; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
EXIM GOODS  (VN) 
Số 120, ngõ 169, phố Tây Sơn, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Phấn trang điểm, mỹ phẩm dùng để tắm, kem làm trắng da, mỹ phẩm, đồ hóa 

trang son phấn, nước gội đầu. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01480 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
EXIM GOODS   (VN) 
Số 120, ngõ 169, phố Tây Sơn, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Phấn trang điểm, mỹ phẩm dùng để tắm, kem làm trắng da, mỹ phẩm, chế 

phẩm để hóa trang, son phấn, nước gội đầu. 
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(210) 4-2012-01481 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 

dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá nhân] và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân [mỹ phẩm]; mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen [không chứa dược 
chất]; mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da [mỹ phẩm], kem bôi và nước xức dùng cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông [không chứa dược chất]; chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 
và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da [dùng cho mục đích mỹ phẩm]; chế phẩm 
dưỡng môi [không chứa dược chất]; phấn bôi da [dùng cho mục đích mỹ phấm]; len bông 
dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân  [dùng cho mục đích mỹ phẩm] hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt [dùng khi trang điểm]. 

 
 

(210) 4-2012-01484 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH Tâm Đại Cát  

(VN) 
820/108 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén. 

 
 

(210) 4-2012-01485 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SYNGENTA LIMlTED   (GB) 

Syngenta European Regional Centre, 
Priestley Road, Surrey Research Park, 
Guildford, Surrey GU2-7YH, United 
Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ có chọn lọc. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01486 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.4.2; 25.7.20 
(591) trắng, đen, xanh xám 
(731) JAPAN TOBACCO INC.   (JP) 

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 34: Lá thuốc lá (đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến); thuốc lá hút; tẩu thuốc 

lá; thuốc lá cuốn bằng tay; thuốc lá nhai; thuốc lá dạng bột ướt dùng để ngậm; thuốc lá 
điếu; xì gà, xì gà loại nhỏ; chất dùng cho việc hút thuốc (được bán riêng biệt hoặc trộn với 
thuốc lá và không dùng cho mục đích y tế hoặc chữa bệnh); thuốc lá dạng bột dùng để hít; 
gạt tàn (vật dụng dành cho người hút thuốc); đót thuốc lá (vật dụng dành cho người hút 
thuốc); bật lửa (vật dụng dành cho người hút thuốc); giấy cuốn thuốc lá; ống cuốn thuốc 
lá; diêm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01487 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.5.1; 5.7.1; 5.7.6 
(731) THE COCA-COLA COMPANY   (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống, cụ thể là nước uống, nước uống có hương liệu, nước khoáng (đồ 

uống) và nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước ngọt, nước uống tăng 
lực (không dùng cho mục đích y tế) và nước uống dùng trong thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); nước uống hoa quả; nước ép hoa quả; si-rô, chất cô đặc, bột và các chế 
phẩm dùng làm đồ uống, cụ thể là nước uống có hương liệu, nước khoáng, nước có ga, 
nước ngọt, nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), nước uống dùng trong thể 
thao (không dùng cho mục đích y tế), nước uống hoa quả và nước ép hoa quả; nước uống 
rau quả và nước ép rau quả. 
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(210) 4-2012-01488 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân   (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01489 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân    (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01490 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân    (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01491 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân    (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-01492 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) VIRCHOW HEALTHCARE PVT LTD.  

(IN) 
C/708, Crystal Plaza, Andheri (W), 
Mumbai-400063, lndia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-01493 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) VIRCHOW HEALTHCARE PVT LTD.  
(IN) 
C/708, Crystal Plaza, Andheri (W), 
Mumbai-400063, lndia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-01494 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) VIRCHOW HEALTHCARE PVT LTD.  
(IN) 
C/708, Crystal Plaza, Andheri (W), 
Mumbai-400063, lndia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-01495 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; 26.4.2 
(731) AEONMED CO., LTD.   (TH) 

113, Soi Aksara, Taweewattana-
Karnchanapisek Rd., Taweewattana, 
Bangkok, 10170, Thailand 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Nước lọc thận. 
 
 
 

(210) 4-2012-01496 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.7.14; 2.7.15; 2.7.25 
(731) NORTTINGHAM HOLDINGS LTD  

(GB) 
7 Welbeck Street, London, WIG 9YE, 
United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy; giầy da; giầy thể thao; dép đi trong nhà; dép; ủng; găng tay (quần áo); bít 

tất; quần áo; mũ.  
 
 
 

(210) 4-2012-01497 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hóa - dược 

phẩm MEKOPHAR  (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
 

(210) 4-2012-01498 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hóa - dược 

phẩm MEKOPHAR   (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2012-01499 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hóa - dược 

phẩm MEKOPHAR   (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-01500 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Cam, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sản xuất 
Thực phẩm Việt Nam   (VN) 
Số 262 Đê La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt.  
 

Nhóm 35: Bán bánh ngọt các loại.  
 
 

(210) 4-2012-01501 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; A2.5.24; A2.5.23; 2.5.1 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu, đỏ nhạ, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xôi Việt   (VN) 
155 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng, ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

quán cà phê, dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2012-01502 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê Chồn Hương  (VN) 
146/14/7 Vũ Tùng, phường 02, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
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(210) 4-2012-01503 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ y 

dược Hà Nội  (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01504 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ y 

dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01505 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ y 

dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01506 (220) 03.02.2012 

  (441) 25.04.2012 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ y 

dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-01507 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng, xanh tím 
(731) Công ty TNHH SENA Việt Nam  

(VN) 
Số 34 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; tivi; thiết bị và máy âm thanh; thiết 

bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị ghi hình.  
 

Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; đệm sưởi ấm vận hành bằng điện (dùng cho mục đích 
y tế); thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị và 
dụng cụ thú y.  

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh; tủ lạnh; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt 
nóng); máy điều hòa nhiệt độ; thiết bị lọc nước; thiết bị khử trùng không khí.  

 
Nhóm 15: Nhạc cụ; dụng cụ âm nhạc; hộp dùng cho nhạc cụ; giá giữ nhạc cụ; giá để bản 
nhạc.  

 
Nhóm 16: Máy và thiết bị đóng sách (thiết bị văn phòng); tã lót trẻ em bằng giấy và 
xenluloza (dùng một lần); văn phòng phẩm; keo dán cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng; ấn phẩm; băng và thẻ giấy dùng để ghi các chương trình máy tính.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; bánh kẹo; kem lạnh; gạo; tinh bột cho thực phẩm.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng 
cáp quang; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn 
thông; thông tin liên lạc bằng điện thoại.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê quần áo; thanh tra nhà máy cho mục đích an toàn; dịch vụ 
cho thuê thiết bị chữa cháy; dịch vụ bảo vệ; dịch vụ tư vấn về an ninh; dịch vụ điều tra 
thông tin cá nhân.  
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(210) 4-2012-01508 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.  

(US) 
1700 East St. Andrew Place, P.O.Box 
25162, Santa Ana, California 92705-
4933 USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là hệ thống cấy ghép và 

cung cấp thủy tinh thể bên trong mắt.  
 
 

(210) 4-2012-01509 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SHOWA CORPORATION   (JP) 

1-14-1, Fujiwara-Cho, Gyoda City, 
Saitama 361-8506, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 12: Thiết bị giảm sóc bằng thuỷ lực dành cho xe hai bánh có động cơ, xe đạp. 

 
 

(210) 4-2012-01510 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SHOWA CORPORATION    (JP) 

1-14-1, Fujiwara-Cho, Gyoda City, 
Saitama 361-8506, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 12: Thiết bị giảm sóc bằng thuỷ lực dành cho xe hai bánh có động cơ, xe đạp, ô tô.  

 
 

(210) 4-2012-01511 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) SHOWA CORPORATION     (JP) 
1-14-1, Fujiwara-Cho, Gyoda City, 
Saitama 361-8506, Japan     

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 12: Thiết bị giảm sóc bằng thuỷ lực dành cho xe hai bánh có động cơ, xe đạp, ô tô.  
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(210) 4-2012-01512 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SHOWA CORPORATION     (JP) 

1-14-1, Fujiwara-Cho, Gyoda City, 
Saitama 361-8506, Japan     

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 12: Thiết bị giảm sóc bằng thuỷ lực dành cho xe hai bánh có động cơ, xe đạp, ô tô.  

 
 

(210) 4-2012-01513 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SHOWA CORPORATION      (JP) 

1-14-1, Fujiwara-Cho, Gyoda City, 
Saitama 361-8506, Japan     

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 12: Thiết bị giảm sóc bằng thuỷ lực dành cho xe hai bánh có động cơ, xe đạp, ô tô.  

 
 

(210) 4-2012-01514 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hoá - dược 

phẩm MEKOPHAR  (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-01515 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hoá - dược 

phẩm MEKOPHAR   (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược dùng cho người. 
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(210) 4-2012-01516 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) PACIFIC IMPEX PTE LTD  (SG) 

89 Short Street, #B1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore 188216  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-01517 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) PACIFIC IMPEX PTE LTD   (SG) 

89 Short Street, #B1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore 188216  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-01518 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) FOURRTS (INDIA) LABORATORIES 

PVT. LTD.   (IN) 
Plot No. 1, Fourrts Avenue, Annai 
Indiava Nagar Okhiyam Thoripakkam, 
Chennai - 600 096, India. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-01519 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) FOURRTS (INDIA) LABORATORIES 

PVT. LTD.    (IN) 
Plot No. 1, Fourrts Avenue, Annai 
Indiava Nagar Okhiyam Thoripakkam, 
Chennai - 600 096, India. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 
 
 
 

(210) 4-2012-01520 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 15.7.1; 26.4.2 
(731) ZONG YI TECHNOLOGY LTD.   (TW) 

2F., No. 502, Fuxing N. Rd., Zhongshan 
Dist., Taipei City 104, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng xe cộ; sửa chữa và bảo dưỡng xe máy.  

 
 
 

(210) 4-2012-01521 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Phan Văn Hợi  (VN) 

Xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  

 
 
 

(210) 4-2012-01522 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.12; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Tím đậm, tím nhạt, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Cao Khánh Như  
(VN) 
39D khu phố Lộc Du, thị trấn Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Lưới bọc yên xe.  
 

Nhóm 35: Mua bán lưới bọc yên xe.  
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(210) 4-2012-01523 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Trần Minh Thanh  (VN) 

382/12/20 Tân Kỳ, Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm để chữa bệnh cho người như: thuốc kháng sinh, thuốc bổ các loại 

thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2012-01524 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Trần Minh Thanh   (VN) 

382/12/20 Tân Kỳ, Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-01525 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Trần Minh Thanh   (VN) 

382/12/20 Tân Kỳ, Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-01526 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 4.3.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, nâu 
(731) Công ty TNHH Việt Nông  (VN) 

Số 62A, ấp 1, tỉnh lộ 763, xã Xuân Bắc, 
huyện Xuân Lộc, Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trồng, chăm sóc, quản lý rừng, lâm nghiệp. 

 
 
 

(210) 4-2012-01527 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 4.3.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, nâu 
(731) Công ty TNHH Việt Nông   (VN) 

Số 62A, ấp 1, tỉnh lộ 763, xã Xuân Bắc, 
huyện Xuân Lộc, Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt rầy, thuốc dùng để diệt 
trừ côn trùng có hại, sâu bệnh, cỏ dại hại cây trồng. 

 
Nhóm 31: Hạt giống cây trồng ngành nông, lâm nghiệp.  

 
 
 

(210) 4-2012-01528 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại Nga 

Việt  (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2012-01529 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.13.1; A26.11.12; 7.3.11 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hành Trình 
Hà Nội  (VN) 
Số nhà 21, phố Nam Tràng, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế, vận chuyển hành khách.  
 

Nhóm 41: Tổ chức các buổi biểu diễn, hội thảo, hội nghị.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-01530 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.3.1; 26.4.2 
(731) BEAUTY LANGUAGE PTE. LTD.  

(SG) 
35 KALLANG PUDDING ROAD, #04-
07 TONG LEE BUILDING BLOCK A, 
SINGAPORE 349314  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm), đồ trang điểm (mỹ phẩm), mặt 

nạ làm đẹp da, chế phẩm chăm sóc và dưỡng thể (không tẩm thuốc), chế phẩm chăm sóc 
và dưỡng tóc (không bao gồm chế phẩm dược để kích thích mọc tóc), nước thơm xức tóc; 
dầu gội đầu; dầu xả dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc, xà phòng chế phẩm vệ sinh dùng để 
làm sạch thân thể; bộ mỹ phẩm; nước hoa, tinh dầu; thuốc đánh răng; chế phẩm để làm 
sạch, chế phẩm để đánh bóng, dung dịch để cọ rửa, giấy nhám (giấy ráp); vải nhám (vải 
ráp), chế phẩm tẩy trắng (giặt giũ); chế phẩm để giặt; bông mỹ phẩm; bông tẩy trang.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm), đồ trang điểm 
(mỹ phẩm), mặt nạ làm đẹp da, chế phẩm chăm sóc và dưỡng thể (không tẩm thuốc), cho 
phẩm chăm sóc và dưỡng tóc (không bao gồm chế phẩm dược để kích thích mọc tóc); 
nước thơm xức tóc, dầu gội đầu, dầu xả dưỡng tóc, chế phẩm nhuộm tóc, xà phòng, chế 
phẩm vệ sinh dùng để làm sạch thân thể bộ mỹ phẩm nước hoa, tinh dầu, thuốc đánh răng, 
chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để đánh bóng dung dịch để cọ rửa, giấy nhám (giấy 
ráp), vải nhám (vải ráp), chế phẩm tẩy trắng (giặt giũ) và chế phẩm để giặt; dịch vụ mua 
sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác), dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ, dịch vụ xúc tiến bán hàng cho 
người khác, tiếp thị thương mại để đẩy mạnh việc bán sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; phổ 
biến các thông báo quảng cáo, đại lý quảng cáo; cập nhật tài liệu quảng cáo, cho thuê 
không gian để quảng cáo trưng bày hàng hóa, quản lý quá trình đặt hàng, phân phát hàng 
mẫu; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê thời gian quảng cáo trên các 
phương tiện truyên thông; quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp được nhượng quyền 
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thương mại, quản lý thương mại về lixăng hàng hóa và dịch vụ của người khác, dịch vụ 
thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến những dịch vụ nói trên.  

 
 

(210) 4-2012-01533 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) FOURRTS (INDIA) LABORATORIES 

PVT. LTD.    (IN) 
Plot No. 1, Fourrts Avenue, Annai 
Indiava Nagar Okhiyam Thoripakkam, 
Chennai - 600 096, India.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-01534 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)

14 Rue Royale, 75008 PARlS - France  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Thuốc bôi mi mắt (mascara). 

 
 

(210) 4-2012-01538 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) JLG INDUSTRIES, INC   (US) 

1 JLG Drive McConnellsburg, 
Pennsylvania 17233 USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Bệ đỡ của máy nâng tự đẩy về phía trước (bộ phận của máy nâng) và bệ đỡ máy 

của máy nâng không tự đầy (bộ phận của máy nâng), bệ đỡ máy nâng (bộ phận của máy 
nâng), các bộ phận và phụ tùng kèm theo chạy bằng khí và bằng thửy lực của bệ đỡ máy 
nâng cụ thể là: bộ phận cắt bằng chất thạch anh lục, bộ phận phun rửa áp lực cao, bộ phận 
xác định vị trí của ống dẫn, bộ phận hàn, máy phun bắn làm sạch và bộ phận chứa bị của 
máy phun bắn làm sạch dùng trong công nghiệp đóng tàu, máy phát điện; máy cưa bê 
tông; máy nén khí, tay đòn cơ học chạy bằng thủy lực (máy) dùng để lắp đặt lớp vỏ bọc, 
để lắp đặt kinh, để đặt tường xây khô để lắp đặt tấm kim loại và dùng để lắp đặt máng 
nước, hệ thống máy lăn sơn tự động bao gồm bộ phận phát điện, bộ điều chỉnh áp lực và 
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súng phun sơn; máy phát điện và máy điều chỉnh áp lực dùng cho ngành công nghiệp 
phim ảnh.  

 
Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng dùng cho máy nâng bao gồm đèn chiều sáng cho bệ đỡ 
máy nâng và đèn chiếu sáng cho phần gầm của các công trình xây dựng trong điều kiện 
ánh sáng yếu, đèn điện có công suất cao dùng cho ngành công nghiệp phim ảnh được bán 
cùng với kết cấu khung dàn dựng phim. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01539 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.11.1; A26.11.8 
(731) JLG LNDUSTRIES, LNC  (US) 

1 JLG Drive McConellsburg, 
Pennsylvania 17233 USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thay thế và bảo trì các thiết bị xây dựng 

và công nghiệp cùng các bộ phận của nó cụ thể là: máy trộn bê tông, xe tải chuyên dụng, 
bệ đỡ máy nâng, máy nâng, máy nâng người, máy nâng có trục thẳng đứng, máy nâng 
dạng ống lồng có khớp gạp, máy nâng dạng gấp khúc và cần trục có tay nâng kéo dài.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực thiết bị xây dựng và công nghiệp cụ thể là: mày 
trộn bê tông, xe tải chuyên dụng, bệ đỡ máy nâng, máy nâng, máy nâng người, máy nâng 
có trục thẳng đứng, máy nâng dạng ống lồng có khớp gập, máy nâng dạng gấp khúc và 
cần trục có tay nâng kéo dài.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01540 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.24 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vận tải và du lịch Khánh 
Thịnh  (VN) 
Phường Quang Vinh, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ vận tải bằng taxi; dịch vụ vận tải hàng hóa; 

dịch vụ kinh doanh kho bãi.  
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(210) 4-2012-01541 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MI RA  

(VN) 
178B Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem trang điểm, mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da; sữa rửa mặt; chế phẩm nhuộm tóc; mỹ phẩm dưỡng tóc; mỹ phẩm 
dùng cho lông mi; mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ lông mày; chế phẩm bôi mi 
mắt (mascara); mỹ phẩm dùng cho mắt; mỹ phẩm dùng cho môi; nước tẩy trang; nước sơn 
dưỡng móng tay, móng chân (dạng mỹ phẩm).  

 
 
 

(210) 4-2012-01542 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Mai Văn Huỳnh  (VN) 
Mai Văn Quỳnh, ấp 1, thị trấn Sa Rài, 
huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 44: Nuôi trồng thuỷ sản (nuôi ba ba giống; ba ba thịt). 

 
 
 

(210) 4-2012-01546 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Trắng, xanh cốm 
(731) NOKCHAWON CO.,LTD.   (KR) 

956-25, Bangbae-Dong, Seocho-Gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà xanh có thành phần gạo lức; trà xanh tinh khiết kiểu Hàn Quốc; trà xanh 

dạng bột; trà ngũ cốc hỗn hợp, trà lá Tungkulle Hàn Quốc; trà hồng sâm; trà hồng sâm táo 
tàu; trà gừng hồng sâm; trà dinh dưỡng (trà mate); trà râu ngô; trà làm từ trái Schizandra; 
trà hỗn hợp làm từ các loại hạt hạnh nhân, quả óc chó, đỗ đen, hạt thông, hạt bo bo; trà 
sâm Hàn Quốc; trà mật ong có chiết xuất từ trái mộc qua, trà mật ong có chiết xuất từ trái 
Sehizandra; trà táo tàu mật ong; trà gừng mật ong; tất cả các sản phẩm nói trên có trà là 
thành phần chủ yếu và không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2012-01547 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) YOO CHIL SANG   (KR) 

418-11, Seongseok-dong, Ilsandong-gu, 
Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea (410-
570)  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi du lịch, cặp đựng tài liệu, ba lô. 

 
 

(210) 4-2012-01548 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) YOO CHIL SANG    (KR) 

418-11, Seongseok-dong, Ilsandong-gu, 
Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea (410-
570)  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi du lịch, cặp dựng tài liệu, ba lô.  

 
 

(210) 4-2012-01550 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) YOO CHIL SANG    (KR) 

418-11, Seongseok-dong, Ilsandong-gu, 
Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea (410-
570)  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm. 

 
 

(210) 4-2012-01551 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) YOO CHIL SANG    (KR) 

418-11, Seongseok-dong, Ilsandong-gu, 
Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea (410-
570)  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 21: Dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; giẻ lau sàn.  
 

Nhóm 24: Đồ bằng vải dùng cho giường.  
 
 

(210) 4-2012-01552 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/518100 17.01.2012 US 

(731) TELEBRANDS CORP.   (US) 
79 Two Bridges Road, Fairfield, New 
Jersey 07004, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải dạng con lăn dùng để loại bỏ xơ, sợi, lông. 

 
 

(210) 4-2012-01555 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Hồ Hoàng Oanh   (VN) 
116 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2012-01556 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Hồ Hoàng Oanh   (VN) 
116 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2012-01557 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Hồ Hoàng Oanh   (VN) 
116 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
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(210) 4-2012-01558 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Hồ Hoàng Oanh   (VN) 
116 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2012-01559 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Xanh ghi, xám, đen, trắng, đỏ, xanh lá 

cây 
(731) Nguyễn Tuấn Anh    (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; mực in.  

 
 
(210) 

 
4-2012-01560 

 
(220) 

 
04.02.2012 

  (441) 25.04.2012 
(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Xanh ghi, xám, đen, trắng, đỏ, xanh lá 

cây 
(731) Nguyễn Tuấn Anh    (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; hóa mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-01561 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Xanh ghi, xám, đen, trắng, đỏ, xanh lá 

cây 
(731) Nguyễn Tuấn Anh    (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy cắt cỏ; pít tông (bộ phận của máy hoặc động cơ); bu gi 
(của động cơ đốt trong); vòng bi.  

 
 

(210) 4-2012-01562 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Xanh ghi, xám, đen, trắng, đỏ, xanh lá 

cây 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công); dao; kéo; thìa; dĩa.  

 
 

(210) 4-2012-01563 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Xanh ghi, xám, đen, trắng, đỏ, xanh lá 

cây 
(731) Nguyễn Tuấn Anh    (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; điện thoại di động; mắt kính; âm ly; loa.  

 
 

(210) 4-2012-01564 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Xanh ghi, xám, đen, trắng, đỏ, xanh lá 

cây 
(731) Nguyễn Tuấn Anh    (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị dụng cụ y tế như: nhiệt kế, đai thắt bụng (dùng trong ngành y); 

quần áo chuyên dùng cho phòng mổ; găng tay dùng để xoa bóp; gối (dùng trong ngành 
y).  
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(210) 4-2012-01565 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Xanh ghi, xám, đen, trắng, đỏ, xanh lá 

cây 
(731) Nguyễn Tuấn Anh    (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn chiếu sáng; thiết bị vệ sinh; vòi nước; van điều chỉnh nước; chậu rửa 

(thiết bị vệ sinh).  
 
 
 
 

(210) 4-2012-01566 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SHANDONG HUAJIAN ALUMINIUM 

CO., LTD.   (CN) 
Yishan Road, Linqu County, Weifang 
City, Shandong Province of China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; nhôm; cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ bằng 

kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cừa sổ bằng kim loại; ống 
thép; bức mành bằng kim loại; kim loại thường, dạng thô hoặc dạng bán thành phẩm; dây 
kim loại thường.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01568 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần pin ắc quy 

Miền Nam   (VN) 
321 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin điện; pin điện dùng cho xe cộ; pin để thắp sáng; pin dùng cho đèn pin.  
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(210) 4-2012-01569 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh biển đậm, nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giao nhận 
Bến Thành   (VN) 
45/4 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải. 

 
 

(210) 4-2012-01570 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.5; A25.7.3; A25.7.4 
(591) Xanh, xám, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nến Nguyên 
Quang Minh  (VN) 
Tổ 10 Bình Kỳ, phường Hòa Quý, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 04: Nến các loại. 

 
 

(210) 4-2012-01571 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
- SX - TM - DV - Thành Nguyễn  
(VN) 
A28 / 7 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-01572 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
- SX - TM - DV - Thành Nguyễn  
(VN) 
A28 / 7 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-01573 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
- SX - TM - DV - Thành Nguyễn  
(VN) 
A28 / 7 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-01575 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Phạm Văn Toán  (VN) 
Số nhà 59, tổ dân phố số 7, phường Phú 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị chiếu sáng sử dụng năng 

lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; máy làm nước uống nóng lạnh - bình lọc nước chạy bằng 
điện; thiết bị khử nước dùng cho nguyên liệu hữu cơ làm thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-01576 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 24.15.21; 26.3.23 
(591) Trắng, ghi, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SOVINA  (VN) 
Phòng 2610, nhà 34T khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, hàng gia dụng, điện tử, điện lạnh, mỹ phẩm, 

hàng thủ công mỹ nghệ, xuất nhập khẩu hàng hóa.  
 

Nhóm 39: Tổ chức tua du lịch, dịch vụ phục vụ khách du lịch, vận tải hành khách, cho 
thuê xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2012-01577 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; A1.13.15; 1.13.1; A5.5.20 
(731) AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, véc ni, chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho 
thuốc màu, véc ni hoặc sơn; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu dùng 
cho gỗ.  

 
 
 

(210) 4-2012-01578 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.3; A5.11.2; 26.1.1 
(591) Đen, nâu, nâu đậm, đỏ, vàng, be nhạt 
(731) GIMPO CITY AGRlCULTURAL 

TECHNOLOGY AND EXTENSION 
CENTER   (KR) 
391 Daemyeong-ri, Daegot-myeon, 
Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia nhẹ; bia từ mạch nha; bia; bia nhân tạo; bia đen; bia tổng hợp; bia có vị 

gừng. 
 
 
 

(210) 4-2012-01579 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SHERATON INTERNATIONAL IP, 

LLC   (US) 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 
06902, United States of America  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chỗ ở 

tạm thời.  
 
 
 

(210) 4-2012-01582 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) MEDOCHEMIE LTD   (CY) 
1-10, Constantinoupoleos St., 3011 - 
Limassol, Cyprus  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm. 
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(210) 4-2012-01583 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) MEDOCHEMIE LTD    (CY) 
1-10, Constantinoupoleos St., 3011 - 
Limassol, Cyprus   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-01584 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5; 24.15.1 
(591) Xanh biển đậm, xám đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc Oai  (VN) 
43/ 18B ấp Tiền Lân, Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; loa điện thoại di động; tai nghe; dụng cụ xạc; pin; vỏ điện 

thoại di động, màn hình điện thoại di động; dây cáp điện thoại di động; camera dùng cho 
điện thoại di động.  

 
 

(210) 4-2012-01588 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm BILILUX   (VN) 
ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; bột ngũ cốc dinh dưỡng (loại uống liền); trà; ca cao.  

 
 

(210) 4-2012-01589 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10 
(731) Garage International LUX, 

S.µ.R.L.   (LU) 
1 AllÐe Scheffer, Suite 2.05.1, L-2520 
Luxembourg  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm.  
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Nhóm 18: Túi xách tay, ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đi ở chân; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ đồ đội đầu; dịch vụ cửa hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ba 
lô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước hoa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ tinh dầu; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-01590 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Garage International LUX, 

S.µ.R.L.   (LU) 
1 AllÐe Scheffer, Suite 2.05.1, L-2520 
Luxembourg  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay, ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đi ở chân; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ đồ đội đầu, dịch vụ cửa hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ba 
lô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước hoa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ tinh dầu; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-01591 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10 
(731) Garage International LUX, 

S.µ.R.L.    (LU) 
1 AllÐe Scheffer, Suite 2.05.1, L-2520 
Luxembourg   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm.   
 

Nhóm 18: Túi xách tay, ba lô.   
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục).   
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Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đi ở chân; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ đồ đội đầu, dịch vụ cửa hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ba 
lô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước hoa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ tinh dầu; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ mỹ phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01592 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Garage International LUX, 

S.µ.R.L.    (LU) 
1 AllÐe Scheffer, Suite 2.05.1, L-2520 
Luxembourg   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm.   
 

Nhóm 18: Túi xách tay, ba lô.   
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục).   
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đi ở chân; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ đồ đội đầu, dịch vụ cửa hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ba 
lô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước hoa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ tinh dầu; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ mỹ phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01593 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần DADISON Hoa 

KỲ   (VN) 
Nhà số 33, ngõ 53, phố Nguyễn Khoái, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, viên giải rượu có chứa 

thuốc.  
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(210) 4-2012-01594 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.15.11; 26.15.9; 26.1.2; A26.11.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-01595 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 19.7.1; 26.1.2; A1.1.12; 26.15.11; 
26.15.9 

(591) Đỏ, vàng, da cam, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh    (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-01596 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.15.11; 26.15.9; 26.1.2; 2.5.2; 2.5.8 
(591) Đỏ, vàng, hồng sẫm, hồng, tím, xanh lá 

cây, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-01597 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.15.11; 26.15.9; 26.1.2; 26.11.3; 
A2.3.16; 2.3.25; 2.7.9 

(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, đen, 
trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh    (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01598 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.15.11; 2.9.4; 26.1.1; 25.12.1; 26.15.9; 
26.1.2 

(591) Nâu, vàng sẫm, vàng, đỏ, xanh lá cây, 
trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh    (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01599 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Đỏ, đỏ tươi, đỏ thẫm, đen, vàng, vàng 

nhạt, vàng đậm 
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea. 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 

hiện); chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2012-01600 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.1.25; 24.9.1; 1.15.5 
(731) Công ty cổ phần thiết kế kiến 

trúc Hoàng Gia   (VN) 
Số 6, ngách 42, ngõ 113, phường Yên 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ trang trí ngoại thất; dịch 

vụ cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; dịch vụ tư vấn 
kiến trúc; dịch vụ thiết kế nội thất; dịch vụ thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ lập quy 
hoạch đô thị.  

 
 

(210) 4-2012-01601 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 3.7.17; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

NEVO  (VN) 
24-26 đường 9A, KDC Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-01602 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INNOVA HOME  
(VN) 
330 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: lan can; gỗ lát sàn; kính xây dựng; gạch vuông 

lát sàn không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đá hoa cương, đá granit.  
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(210) 4-2012-01603 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.2.7; 26.4.7; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Xanh dương sẫm, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thiết bị điện AC  

(VN) 
Lô A1A cụm tiểu thủ công nghiệp - công 
nghiệp nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất dộng sản; dịch vụ quản lý toà nhà, quản lý và môi 

giới bất động sản; cho thuê căn hộ và văn phòng; tư vấn nghiệp vụ liên quan đến bất động 
sản; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính. 

 
 

(210) 4-2012-01604 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Trắng, cam 
(731) Công ty cổ phần Khải Toàn  

(VN) 
Lô 33 khu công nghiệp Tam Phước, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi áp suất điện; ấm điện; bình đun siêu tốc dùng điện; bếp hồng ngoại 

(halogen); lẩu điện; lò nướng thủy tinh dùng điện; bình đun nước dùng điện (bình thủy 
điện).  

 
 

(210) 4-2012-01605 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam  (VN) 
Phòng 1216, tòa nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-01606 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  

(VN) 
Số 6, ngõ 111, phố Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01607 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Thảo   (VN) 
Số 28, ngõ 178 Thái Hà, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01608 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.2; A26.11.12; 26.1.1; A26.3.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thép Việt 

Anh   (VN) 
Lô B1, khu công nghiệp Song Khê - Nội 
Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như sắt, thép.  
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(210) 4-2012-01609 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

công nghệ ITIM  (VN) 
P1202, tầng 12, tòa nhà HITTC, 185 
Giảng Võ, Cát Linh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực viễn thông và tin học.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01611 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hương Diện  (VN) 
Số nhà 13, phố Hàng Buồm, phường 
Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất tẩy rửa, kem đánh răng.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 29: Sữa chua; sữa; bơ; các sản phẩm làm từ sữa.  
 

Nhóm 30: Đường; tinh bột; các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc.  
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước tinh khiết; nước ép trái cây.  
 

Nhóm 33: Rượu vang; rượu mạnh; rượu vodka.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát, đường, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, tinh bột, hàng tạp hóa, đồ gia dụng, lương thực; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ ký gửi hàng hóa. 
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(210) 4-2012-01612 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.14; 5.3.11; 5.3.9 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Hảo Đồng Nhân  

(VN) 
985/24 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm như: nước hoa xịt phòng; nước hoa khử mùi; nước rửa 

bát (chén), chất tẩy rửa. 
 
 

(210) 4-2012-01613 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Ri  
(VN) 
Số 126A ấp Mỹ An A, xã Mỹ Thạnh An, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh phồng sữa.  

 
 

(210) 4-2012-01614 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Minh Châu  
(VN) 
Tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 1, ấp 
Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An, thị xã Bến 
Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát cụ thể là nước ngọt không ga.  

 
 

(210) 4-2012-01615 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) PURE LICENSING LIMITED   (VG) 

TRUSTNET CHAMBERS, P.O. BOX 
3444, ROAD TOWN, TORTOLA, 
BRITISH VIRGIN ISLANDS  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
982 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, giáo dục và đào tạo; sắp xếp và tiến hành các lớp học, hội nghị 
chuyên đề; hội thảo; hội nghị, triển lãm và việc đào tạo cho huấn luyện viên trong lĩnh 
vực hướng dẫn tập yoga; triết lý của yoga, nguyên lý và thực tiễn về yoga, các hệ thống 
liệu pháp trị bệnh đối chứng bằng rèn luyện cơ thể (allopathie physical); sự hòa nhập (kết 
hợp) giữa hệ thống y học và yoga; cách chữa bệnh bằng yoga, dịch vụ marketing yoga, thể 
dục rèn luyện thể chất; thiền, khả năng tự nhận thức; rèn luyện và tập trung về tinh thần, 
và sức khỏe, và phát tài liệu về khóa học cho các lớp học; hội nghị chuyên đề, hội thảo, 
hội nghị, triển lãm và việc đào tạo trên; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch 
vụ đặt vé (trong lĩnh vực giải trí); dịch vụ thông tin giải trí, dịch vụ tiêu khiển, cung cấp 
các phương tiện giải trí tại câu lạc bộ, cung cấp các phương tiện thể thao tại câu lạc bộ, 
cung cấp các phương tiện tập thể dục, tổ chức các sự kiện thể dục, dịch vụ câu lạc bộ sức 
khỏe cung cấp các phương tiện tập thể dục để giữ eo; dịch vụ trung tâm thư giãn, cung cấp 
các phương tiện tập thể chất; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến yoga, thể thao, 
giải trí và giáo dục, dịch vụ biên tập và xuất bản sách, tạp chí, tờ rơi và ấn phẩm liên quan 
đến yoga; thể thao, giải trí và giáo dục; dịch vụ giải trí trên sân khấu; cung cấp các thông 
tin nêu trên, dịch vụ giải trí và vui chơi bằng các phương tiện điện tử; phân phối và sản 
xuất phim xinê, băng viđêô băng âm thanh, đĩa compắc, bộ nhớ chỉ đọc sử dụng đĩa 
compắc, đĩa lade, sản xuất chương trình rađiô và truyền hình, dịch vụ phòng thu; dịch vụ 
thư viện cho mượn tài liệu mang về nhà đọc; dịch vụ thư viện; cung cấp thông tin, dịch vụ 
tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; tất cả đều là các dịch vụ nằm 
trong nhóm này. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01616 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH Cơ Hội và Thách 

Thức  (VN) 
60/26 Yên Thế, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại: kem dưỡng da, kem chống nắng, sữa tắm, sữa rửa mặt; cát 

tắm, thuốc nhuộm tóc.  
 

Nhóm 30: Bánh quy; bánh xốp, kẹo các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: gạo, nước sốt các loại, hải sản tươi sống như cá, tôm, 
cua, mực, sữa bột, sữa tươi, sữa chua, bột làm bánh, bơ hạt dẻ; rau câu, bơ động vật, bơ 
thực vật, kẹo mứt, bánh, kẹo, sô cô la (chocolate), kem tươi, kem trái cây, nước ép trái cây 
tươi, nước ngọt, nước uống tinh khiết. 
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(210) 4-2012-01617 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(591) Vàng, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH phân phối Xuất 

Sắc  (VN) 
60/26 Yên Thế, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: gạo, nước sốt các loại, hải sản tươi sống như cá tôm, 

cua, mực, sữa bột, sữa tươi, sữa chua, bột làm bánh, bơ hạt dẻ rau câu; bơ động vật, bơ 
thực vật, kẹo mứt, bánh kẹo, sô cô la (chocolate) kem tươi, kem trái cây, nước ép trái cây 
tươi, nước ngọt, nước uống tinh khiết, mỹ phẩm các loại: kem dưỡng da, kem chống nắng, 
sữa tắm, sữa rửa mặt, cát tắm, thuốc nhuộm tóc. 

 
 
 
 
(210) 

 
4-2012-01619 

 
(220) 

 
06.02.2012 

  (441) 25.04.2012 
(531) 26.1.1; A5.3.15; 5.3.7 
(591) Hồng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
khách sạn Cây Cọ  (VN) 
45/5 Hồng Hà, phường 2, Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ 

khách sạn và nhà nghỉ. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01620 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá nông Hợp 
Trí  (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt các loài vật có hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; 

chế phẩm diệt trừ sâu bọ ký sinh; chế phẩm xua đuổi côn trùng. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
984 

(210) 4-2012-01621 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá nông Hợp 
Trí   (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt các loài vật có hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; 

chế phẩm diệt trừ sâu bọ ký sinh; chế phẩm xua đuổi côn trùng. 
 
 

(210) 4-2012-01622 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH năng lượng 
quốc tế SUN VN  (VN) 
Thôn Tân Quang, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời (chất liệu bằng INOX và hợp kim 

nhôm).  
 
 

(210) 4-2012-01623 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Côgn ty TNHH năng lượng 
quốc tế SUN VN  (VN) 
Thôn Tân Quang, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời (chất liệu bằng INOX và hợp kim 

nhôm).  
 
 

(210) 4-2012-01624 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Xanh dương sẫm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
kinh doanh vật liệu xây 
dựng Thanh Sơn   (VN) 
Thôn Hạnh, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép gia cường uPVC. 
 
 

(210) 4-2012-01625 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; 6.1.2; 25.1.25 
(591) Đỏ, xám, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa chất PTN   (VN) 
Số 1 Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa không dùng trong sản xuất và không dùng cho mục đích 

y tế.  
 
 

(210) 4-2012-01626 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; A3.7.24; 3.7.16; 1.15.24 
(591) Đỏ, da cam, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

quốc tế Cửu Long   (VN) 
Tầng 2, phòng 202, tòa nhà 275 Lạch 
Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-01630 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 7.1.6; A1.11.8; A1.1.10; 7.15.22; 26.1.2 
(591) Vàng đất, ghi 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Lý  (VN) 
Số nhà 15, đường Lương Thế Vinh, 
phường Ka Long, thành phố Móng Cái, 
tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu.  
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Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; dịch vụ xếp, dỡ hàng hóa. 
 
 

(210) 4-2012-01631 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Bách Hiền   (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, 

bóng bầu dục.  
 
 

(210) 4-2012-01632 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SUNSTAR SA   (CH) 

Route de Pallatex 15, 1163 Etoy, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống 

trái cây không có cồn và nước ép trái cây; nước ép rau (đồ uống).  
 
 

(210) 4-2012-01634 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Lê Thị Lan Hương  (VN) 

Số 128 Thụy Khuê, phường Thụy Khê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: áo dài, khăn quàng cổ. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua, bán) áo dài. 
 

Nhóm 40: May thêu áo dài. 
 

Nhóm 41: Biểu diễn (trình diễn) trực tiếp thời trang; tổ chức các chương trình biểu diễn 
văn hoá, thời trang, sân khấu; dạy nghề, tổ chức bình chọn và trao giải thưởng trong linh 
vực văn hoá, thời trang và sân khấu. 
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Nhóm 42: Thiết kế áo dài. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01635 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.13.25 
(591) Xám, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại AĐAM Khánh  (VN) 
205 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Tất đi chân (vớ). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01637 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và dịch vụ thương mại An 
Sinh   (VN) 
Số 183, tổ 9, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01638 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và dịch vụ thương mại An 
Sinh    (VN) 
Số 183, tổ 9, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại 
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(210) 4-2012-01639 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Trắng, đen, xanh dương, tím, cam, xanh 

lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé 

máy bay, tàu lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn 
nhanh.   

 
 

(210) 4-2012-01640 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.1.8; A1.1.10; 21.3.1; 1.5.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam- VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé 

máy bay, tàu lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.  
 
 

(210) 4-2012-01644 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2012-01645 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao, như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não nội soi 
và siêu âm, điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương 
thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-01646 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-01647 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não nội soi 
và siêu âm, điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương 
thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01648 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01649 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Song Hoàng Anh   (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-01650 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01651 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm quốc tế Minh Việt  
(VN) 
22/66 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01654 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A25.7.21; A26.11.8; 24.15.21; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thế Mạnh Lên  (VN) 
143/50/34/12 đường liên khu 5-6, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt (dầu nhờn); dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu và chất lỏng bôi 

trơn, mỡ để bôi trơn; dầu diezen.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu nhớt các loại. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
992 

(210) 4-2012-01655 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Belle  (VN) 
48 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 26: Hoa giả (hoa nhân tạo).  
 

Nhóm 31: Hoa tươi, rau tươi. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01656 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Kỳ Phương   (VN) 
LK33, tầng trệt cao ốc Khang Gia, 
phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; trang thiết bị y tế.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-01657 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công Ty TNHH thương mại 

dược phẩm Trang Ly  (VN) 
Số 5-G19, tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; rượu dùng cho mục 

đích y tế.  
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(210) 4-2012-01659 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) OLISA 2008, S.L.  (ES) 

C/ Guadiana, 36 - of.2, 13002 CIUDAD 
REAL, Spain  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu brandi (rượu mạnh); rượu uýt-ki; rượu sủi tăm; rượu mùi; rượu 

táo, rượu rum, chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu cồn có thể uống được [đồ uống]; rượu 
cèc-tai.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01660 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01661 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; kem đánh răng; bút chì dùng để làm trắng 

răng; miếng dán làm trắng răng; nước xúc miệng, không có mục đích y tế; mỹ phẩm làm 
trắng răng; dung dịch vệ sinh răng không chứa thuốc.  

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng.  
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(210) 4-2012-01662 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư Lê Nguyễn VN   (VN) 
65/7/11 Trần Văn Dư, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện gia dụng (bếp điện quang, bếp điện từ, nồi cơm điện, ấm 

đun nước bằng điện, máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy ép trái cây, máy sấy tóc, nồi áp 
suất dùng điện, ấm sắc thuốc bằng điện, bàn là điện, quạt điện); mua bán bếp ga.   

 
 

(210) 4-2012-01666 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A25.7.21; A25.3.3; A1.1.8; A1.1.2; 
A24.15.11; 24.15.21 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 
dương đậm, xanh tím, xanh tím đậm, 
vàng đồng, trắng, hồng, đen 

(731) Tổng công ty công nghiệp Sài 
Gòn TNHH một thành viên  
(VN) 
11/121 đường Lê Đức Thọ, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2012-01667 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.1; A3.7.24; 3.7.16; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng, ghi xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

địa ốc Đất Lành  (VN) 
07 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; mua bán căn hộ; môi giới bất động sản.  
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(210) 4-2012-01669 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 5.5.16 
(591) Xanh dương đậm, xanh nhạt, xanh 

dương, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Việt Nam 
TOURLINES  (VN) 
Số 80/8, đường Bà Huyện Thanh Quan, 
phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn du lịch; dịch vụ thủ tục visa; vận chuyển khách du lịch.  

 
 

(210) 4-2012-01670 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) ONI GLOBAL PTE. LTD.   (SG) 

65 Ubi Avenue 1, OSIM Headquarters, 
Singapore 408939  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; kem bôi da và cơ thể không chứa 

thuốc; sản phẩm mỹ phẩm dùng cho da không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
cơ thể không chứa thuốc; kem tái tạo da, kem phục hồi da, nước thơm và chất gien (gel) 
phục hồi da và chế phẩm làm săn chắc da; kem bôi làm đẹp; chế phẩm chống nắng cho da 
không chứa thuốc, chế phâm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm bảo vệ da khỏi nắng 
không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch da không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc sắc đẹp; 
mặt nạ làm đẹp, mặt nạ mỹ phẩm và mặt nạ làm sạch da; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; 
chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm collagen dùng cho ứng dụng mỹ phẩm, chất 
giữ ẩm dạng mỹ phẩm; dầu mỹ phẩm; kem chăm sóc da; nước thơm chăm sóc da; dầu 
chăm sóc da; kem chống lão hóa, chế phẩm ngăn ngừa mỡ tích tụ dưới da, kem chống 
nhăn; mặt nạ đắp mặt; mặt nạ cho vùng da quanh mắt, sữa dưỡng dạng mỹ phẩm (không 
chứa thuốc); tinh chất chăm sóc da; chất cô đặc dưỡng ẩm [dạng mỹ phẩm]; kem bôi, 
nước thơm và chất gien (gel) thoa vùng da quanh mắt, tất cả là các sản phẩm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-01671 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

nội thất Quang Huy  (VN) 
22 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Ván sàn bằng gỗ công nghiệp, vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-01672 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ, đỏ sẫm 

(540) 

  

(731) Phạm Duy Cường  (VN) 
Số 43 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ con người và tài sản.  

 
 

(210) 4-2012-01673 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 6.1.2; A26.11.12; 
A25.3.3 

(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh nước biển, xanh lá 
cây, hồng 

(731) Công ty cổ phần du lịch 
Hương Sen  (VN) 
Nhà khách UBND tỉnh Sơn La, tổ 8 
phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh 
Sơn La  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận chuyển hành khách bằng taxi; vận tải 

hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.  
 
 

(210) 4-2012-01675 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Vàng đồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tư Vấn HaNa  
(VN) 
Số 25, ngõ 218/16 Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do khách sạn thực 

hiện.  
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(210) 4-2012-01676 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.20; 25.1.25; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Vàng đồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tư Vấn HaNa  
(VN) 
Số 25, ngõ 218/16 Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do khách sạn thực 

hiện.  
 
 

(210) 4-2012-01677 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Vàng đồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tư Vấn HaNa  
(VN) 
Số 25, ngõ 218/16 Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do khách sạn thực 

hiện.  
 
 

(210) 4-2012-01678 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; 7.1.5; A7.1.12 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty CP Thiết Bị Đo Lường 
Đông Đô   (VN) 
Số 45 phố Định Công, phường Thịnh 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Cân điện tử; cân cơ.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị đo lường, cân cơ khí và cân điện tử; mua bán thiết bị điện tử; 
viễn thông tin học; mua bán phần mềm máy tính; mua bán sắt, thép công nghiệp và dân 
dụng. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiểm định đo lường, thiết kế phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2012-01680 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại tổng hợp Tý Hoa  
(VN) 
245 Hoàng Diệu, quận Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện bao gồm: dây cáp điện, bóng điện, ổ cắm. 

 
 

(210) 4-2012-01681 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.4; A26.3.6; A5.5.20; 7.11.5 
(591) Xanh lá cây xẫm, xanh lá nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch SMI-VN  (VN) 
143 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  

 
 

(210) 4-2012-01682 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 26.1.1; 1.15.17 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Trọng Hải  (VN) 
69A đường 43, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa; sản phẩm sữa; sữa đậu nành; nước 

sữa; sữa chua. 
 
 

(210) 4-2012-01685 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Mẹ Tròn Con Vuông   (VN) 
Số 95/10/9 Cự Lộc, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng. 
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Nhóm 09: Kính mắt dùng chống bụi, kính râm, gọng kính, mắt kính, hộp dựng kính, dây 
đeo kính.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm, bút viết, cái chặn giấy, khăn giấy.  

 
Nhóm 18: Túi xách tay, túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da, vali, ví đựng tiền.  

 
Nhóm 25: Quần áo, thắt lưng (trang phục), tất đi chân, giầy dép, mũ (nón).  

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, các loại kính đeo mắt, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn, đá quý, đồng hồ, túi xách tay, túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da, 
vali, ví đựng tiền, quần áo, thắt lưng (trang phục), tất đi chân, giầy dép, mũ (nón), các loại 
khóa kéo, khuy bấm, chốt thắt lưng, ấn phẩm, bút viết, cái chặn giấy, khăn giấy. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo, dịch vụ gia công quần áo. 

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang, tư vấn thiết kế thời trang.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê quần áo cưới, váy cưới, quần áo dạ hội. 

 
 
 

(210) 4-2012-01686 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Minh Anh  (VN) 

60 Lê Tự Tài, phường 4, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trứng gia cầm. 

 
 
 

(210) 4-2012-01687 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, vàng, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 

Quân   (VN) 
Tổ 1, khu 3, phường Giếng Đáy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi.  
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(210) 4-2012-01688 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, vàng, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 

Quân  (VN) 
Tổ 1, khu 3, phường Giếng Đáy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 40: Giết mổ động vật. 

 
 

(210) 4-2012-01690 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, vàng, xanh 

dương 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ngọc Tuyền  
(VN) 
Số 36, ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình. 

 
 

(210) 4-2012-01691 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt, vàng chanh 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; sữa đậu nành; pho mai.  
 

Nhóm 30: Cà phê, bánh ngọt, bánh mặn, nước trà (đóng chai, lon, hộp), bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát có hương vị trà (đồ uống); nước uống (đóng chai, đóng lon, 
đóng hộp); nước giải khát có ga và không ga (đồ uống); nước ép hoa quả (đồ uống); bia.  
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(210) 4-2012-01692 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; sữa đậu nành; pho mai.  
 

Nhóm 30: Cà phê; bánh ngọt; bánh mặn; nước trà (đóng chai, đóng lon, đóng hộp); bột 
ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước giải khát có hương vị trà (đồ uống); nước uống (đóng chai, đóng lon, 
đóng hộp); nước giải khát có ga và không ga (đồ uống); nước ép hoa quả (đồ uống); bia.  

 
 

(210) 4-2012-01693 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.2.7; A26.4.6 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Nước trà (đóng chai, lon, hộp); trà (chè). 
 

Nhóm 32: Nước giải khát có hương vị trà (đồ uống), nước uống (đóng chai, đóng lon, 
đóng hộp); nước giải khát có ga và không ga (đồ uống). 

 
 

(210) 4-2012-01694 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TUNG SHING SEWING MACHINE 

CO., LTD.   (HK) 
61-65, Nam Cheong Street, G/F., 
Shamshuipo, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy khâu công nghiệp và các phụ tùng thay thế.  
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(210) 4-2012-01695 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) VCT GROUP OF WINERIES ASIA 

PTE. LTD.   (SG) 
1 Maritime Square #09-67, Harbour 
Front Centre, Singapore 099253  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang và rượu vang nổ. 

 
 

(210) 4-2012-01696 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.2 
(731) KIN FUNG WEISEN-U CO. LTD.  

(HK) 
Unit 715, 7/F., Block B, Seaview Estate, 
2-8 Watson Road, North Point, Hong 
Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dạ dày, đường ruột. 

 
 

(210) 4-2012-01697 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.1 
(731) PURE LICENSING LIMITED  (VG) 

TRUSTNET CHAMBERS, P.O. BOX 
3444, ROAD TOWN, TORTOLA, 
BRlTlSH VlRGlN ISLANDS  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo và mũ nón; bộ đồ mặc khi tập yoga; bộ đồ mặc khi tập thể dục; bộ đồ 

mặc khi tập thể thao; áo phông; quần đùi; quần đùi may bằng vải bông thấm mồ hôi; áo 
sơ mi may bằng vải bông thấm mồ hôi; quần soóc; áo không tay; quần bó chẽn; bộ quần 
áo tắm; bộ đồ mặc khi đi biển hay đi bơi; thắt lưng cho trang phục; yếm; đồ lót; áo len dài 
tay; bộ đồ hóa trang mặc trong lễ Halloween; váy; găng tay cho trang phục; mũ; mũ lưỡi 
trai; quần áo dệt kim; quần áo trẻ em; áo jắckét; găng tay hở ngón; bộ đồ pyjama; áo sơ 
mi; bộ đô ngủ của trẻ em (thường quần liền tất), bít tất ngắn; áo gilê; áo nịt len; khăn 
quàng cổ; cà vạt; áo choàng (áo thụng dài); áo ngủ của đàn ông; áo ngủ (của phụ nữ và trẻ 
em); băng đeo đầu cho trang phục; băng đeo cổ tay cho trang phục; chân váy; áo choàng, 
quần áo bó sát thân; tất ống bọc quanh chân từ dưới đầu gối đến trên mắt cá chân; bít tất 
dài; quần tất; quần áo mặc khi đi mưa.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, giáo dục và đào tạo; sắp xếp và tiến hành các lớp học, hội nghị 
chuyên đề, hội thảo, hội nghị, triển lãm và việc đào tạo cho huấn luyện viên trong lĩnh vực 
hướng dẫn tập yoga, triết lý của yoga, nguyên lý và thực hành về yoga, các hệ thống liệu 
pháp trị bệnh đối chứng bằng rèn luyện cơ thể (allopathic physical); sự hòa nhập (kết hợp) 
giữa hệ thống y học và yoga, cách chữa bệnh bằng yoga, dịch vụ marketing yoga, thể dục 
rèn luyện thể chất, thiền, khả năng tự nhận thức, rèn luyện và tập trung về tinh thần, và 
sức khỏe, và phát tài liệu về khóa học cho các lớp học, hội nghị chuyên đề, hội thảo, hội 
nghị, triển lãm và việc đào tạo trên; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ đặt 
vé (trong lĩnh vực giải trí); dịch vụ thông tin giải trí; dịch vụ tiêu khiển; cung cấp các 
phương tiện giải trí tại câu lạc bộ, cung cấp các phương tiện thể thao tại câu lạc bộ, cung 
cấp các phương tiện tập thể dục, tổ chức các sự kiện thể dục, dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, 
cung cấp các phương tiện tập thể dục để giữ eo, dịch vụ trung tâm thư giãn, cung cấp các 
phương tiện tập thể chất; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến yoga, thể thao, giải 
trí và giáo dục; dịch vụ biên tập và xuất bản sách, tạp chí, tờ rơi và ấn phẩm liên quan đến 
yoga, thể thao, giải trí và giáo dục; dịch vụ giải trí trên sân khấu; cung cấp các thông tin 
nêu trên, dịch vụ giải trí và vui chơi bằng các phương tiện điện tử; phân phối và sản xuất 
phim xinê, băng viđêô, băng âm thanh, đĩa compắc, bộ nhớ chỉ đọc sử dụng đĩa compắc, 
đĩa lade, sản xuất chương trình rađiô và truyền hình, dịch vụ phòng thu; dịch vụ thư viện 
cho mượn tài liệu mang về nhà đọc, dịch vụ thư viện; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn 
và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên.  

 
 

(210) 4-2012-01698 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.1 
(731) PURE LICENSING LIMITED  (VG) 

TRUSTNET CHAMBERS, P.O. BOX 
3444, ROAD TOWN, TORTOLA, 
BRITISH VIRGIN ISLANDS  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo và mũ nón; bộ đồ mặc khi tập yoga; bộ đồ mặc khi tập thể dục; bộ đồ 

mặc khi tập thể thao; áo phông; quần đùi; quần đùi may bằng vải bông thấm mồ hôi; áo 
sơ mi may bằng vải bông thấm mồ hôi; quần soóc; áo không tay; quần bó chẽn; bộ quần 
áo tắm; bộ đồ mặc khi đi biển hay đi bơi; thắt lưng cho trang phục; yếm; đồ lót; áo len dài 
tay; bộ đồ hóa trang mặe trong lễ Halloween; váy; găng tay cho trang phục; mũ; mũ lưỡi 
trai; quần áo dệt kim; quần áo trẻ em; áo jắckét; găng tay hở ngón; bộ đồ pyjama; áo sơ 
mi; bộ đô ngủ của trẻ em (thường quần liền tất), bít tất ngắn; áo gilê; áo nịt len; khăn 
quàng cổ; cà vạt; áo choàng (áo thụng dài); áo ngủ của đàn ông; áo ngủ (của phụ nữ và trẻ 
em); băng đeo đầu cho trang phục; băng đeo cổ tay cho trang phục; chân váy; áo choàng, 
quần áo bó sát thân; tất ống bọc quanh chân từ dưới đầu gối đến trên mắt cá chân; bít tất 
dài; quần tất; quần áo mặc khi đi mưa.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, giáo dục và đào tạo; sắp xếp và tiến hành các lớp học, hội nghị 
chuyên đề, hội thảo, hội nghị, triển lãm và việc đào tạo cho huấn luyện viên trong lĩnh vực 
hướng dẫn tập yoga, triết lý của yoga, nguyên lý và thực hành về yoga, các hệ thống liệu 
pháp trị bệnh đối chứng bằng rèn luyện cơ thể (allopathic physical); sự hòa nhập (kết hợp) 
giữa hệ thống y học và yoga, cách chữa bệnh bằng yoga, dịch vụ marketing yoga, thể dục 
rèn luyện thể chất, thiền, khả năng tự nhận thức, rèn luyện và tập trung về tinh thần, và 
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sức khỏe, và phát tài liệu về khóa học cho các lớp học, hội nghị chuyên đề, hội thảo, hội 
nghị, triển lãm và việc đào tạo trên; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ đặt 
vé (trong lĩnh vực giải trí); dịch vụ thông tin giải trí; dịch vụ tiêu khiển; cung cấp các 
phương tiện giải trí tại câu lạc bộ, cung cấp các phương tiện thể thao tại câu lạc bộ, cung 
cấp các phương tiện tập thể dục, tổ chức các sự kiện thể dục, dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, 
cung cấp các phương tiện tập thể dục để giữ eo, dịch vụ trung tâm thư giãn, cung cấp các 
phương tiện tập thể chất; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến yoga, thể thao, giải 
trí và giáo dục; dịch vụ biên tập và xuất bản sách, tạp chí, tờ rơi và ấn phẩm liên quan đến 
yoga, thể thao, giải trí và giáo dục; dịch vụ giải trí trên sân khấu; cung cấp các thông tin 
nêu trên, dịch vụ giải trí và vui chơi bằng các phương tiện điện tử; phân phối và sản xuất 
phim xinê, băng viđêô, băng âm thanh, đĩa compắc, bộ nhớ chỉ đọc sử dụng đĩa compắc, 
đĩa lade, sản xuất chương trình rađiô và truyền hình, dịch vụ phòng thu; dịch vụ thư viện 
cho mượn tài liệu mang về nhà đọc, dịch vụ thư viện; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn 
và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên.  

 
 

(210) 4-2012-01699 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, các chế phẩm chăm sóc da; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; nước xức 

tóc; kem đánh răng; các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da, da đầu và 
tóc.  

 
 

(210) 4-2012-01700 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH liên doanh Phú 

Mỹ Hưng  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Lawrence S. Ting, đường 
Nguyễn Văn Linh, khu A đô thị Phú Mỹ 
Hưng, đô thị mới Nam thành phố, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 

cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản.  
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(210) 4-2012-01701 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  
(731) MEDOCHEMIE LTD   (CY) 

1-10, Constantinoupoleos St., 3011 - 
Limassol Cyprus  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01702 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Triều Khang  (VN) 
107 đường số 9, phường Tân Kiểng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01703 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh lá, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Viện Lô - Gi - Stíc Viết Nam  
(VN) 
05 Nguyễn Gia Thiều, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện (giáo dục); sắp xếp và hội thảo chuyên đề, tổ chức và 

điều khiển hội thảo chuyên đề; xuất bản sách; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); 
khóa đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử, 
tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; dịch vụ dạy dỗ, dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; xuất bản 
sách và báo điện tử trực tuyến; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 

 
Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác, tạo lập và duy trì mạng điện tử 
cho người khác; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ nghiên cứu và 
triển khai(cho người khác), thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2012-01704 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Song Hoàng Anh   (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01705 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Song Hoàng Anh   (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01706 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Bioworld 
Việt Nam   (VN) 
Số 2B, tổ 17, khối 4, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-01707 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Bioworld 
Việt Nam   (VN) 
Số 2B, tổ 17, khối 4, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01708 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Bioworld 
Việt Nam   (VN) 
Số 2B, tổ 17, khối 4, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01709 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 

dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2012-01710 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.14; A1.5.3 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 

dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-01711 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)    (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 

dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-01712 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh đen, trắng. 
(731) CHANG KUO CHOU 

PHARMACEUTICAL CO.,LTD.   (TW) 
No.9, Dingning Rd., Jung-Li City, 
Taoyuan 320, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người, thuốc bắc, thuốc bắc có nguồn gốc từ thảo dược, chế 

phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho người, đồ uống có chứa thuốc dùng cho mục đích y 
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tế; chế phẩm dinh dưỡng và chất dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; tất cả thuộc nhóm 
này. 

 
 

(210) 4-2012-01713 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.14; 5.3.4; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, da cam, xanh 

tím than 
(731) PIZZA PIZZA LIMITED   (CA) 

500 Kipling Avenue, Toronto, Ontario, 
Canada M8Z 5E5  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pizza; bánh pizza nhồi; bánh mì kẹp nhân (bánh sandwich); bánh mì; mì 

ống (mì sợi), nước xốt để chấm (gia vị). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ bán thức ăn mang về (do nhà hàng thực 
hiện) và dịch vụ cửa nhà hàng giao hàng tận nhà cho khách hàng (chuẩn bị và cung cấp 
thức ăn). 

 
 

(210) 4-2012-01714 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty TNHH Giầy Bình Minh  
(VN) 
879/42 đường hương lộ 2, khu phố 8, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày dép.  

 
 

(210) 4-2012-01715 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.16 
(731) Công ty TNHH Giầy Bình Minh  

(VN) 
879/42 đường hương lộ 2, khu phố 8, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép.  
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(210) 4-2012-01719 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Nguyễn Quân  (VN) 

Gia Hòa Yên, xã Bình Giã, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-01720 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Nguyễn Quân    (VN) 

Gia Hòa Yên, Bình Giã, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.    
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng như: bóng đèn, đèn trang trí, máng đèn, đèn điện nhấp 
nháy.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị chiếu sáng, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01721 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; A8.1.17; A11.1.6; A8.1.16 
(731) Hồ Thị Mộng Thúy  (VN) 

44/29 khu phố 1, phường Thủ Thiêm, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống.  
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(210) 4-2012-01723 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.9.1; 26.1.1 
(731) CHANGZHOU OUERTE 

MACHINERY IMPORT & EXPORT 
CO., LTD   (CN) 
No.18, Zhengda Road, Lucheng Street, 
Qishuyan District, Changzhou City, 
Jiangsu, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; động cơ đốt trong (không dùng cho phương tiện giao thông 

trên bộ); động cơ đi-e-zen, máy nghiền dùng trong công nghiệp; kích đỡ (máy móc); động 
cơ và máy thủy lực; máy cưa; máy đúc; máy gia công kim loại; xi lanh dùng cho máy 
móc.  

 
 

(210) 4-2012-01724 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(591) Đỏ, trắng, da cam 
(731) KABUSHIKI KAISHA RENOWN 

(ALSO TRADING AS RENOWN 
INCORPORATED)   (JP) 
8-20, Nishi-Gotanda 8-Chome, 
Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo lót thấm mồ hôi; quần đùi; quần áo lót mặc bên trong; 

quần áo lót mặc bên trong để thấm mồ hôi; hàng dệt kim (trang phục); tất ngắn cổ; tất cao 
cổ; quần áo bó; áo nịt ngoài; yếm; quần áo; áo khoác ngoài; áo phông ngắn tay.  

 
 

(210) 4-2012-01725 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.5.1; A3.4.24; 7.1.24; 3.4.13 
(731) Công ty cổ phần Nhà Đầu Tư  

(VN) 
Phòng H7-2 tòa nhà văn phòng số 67, 
ngõ 38 Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ thịt và hải sản.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-01726 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y; thuốc kháng sinh dành cho thú y; thuốc trừ giun sán; chất phụ 

gia dùng cho thức ăn động vật có tẩm thuốc; thức ăn động vật trộn sẵn có tẩm thuốc; chất 
tẩy uế; chất diệt loài gây hại; thuốc diệt nấm; thuốc trừ sâu; chất diệt loài ký sinh.  

 
 
 

(210) 4-2012-01727 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.3.2; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Vàng, nâu đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Phú Mỹ An  (VN) 
12 đường số 24 khu HimLam (Trung 
Sơn), Bình Hưng, Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, bao gồm: ván gỗ tự nhiên lát sàn, ván ép, thuỷ 

tinh dùng trong xây dựng như tấm lát, gạch và ngói thuỷ tinh.  
 

Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ, bao gồm: tủ, bàn ghế, giường, tủ bếp, cửa, các loại 
khung ảnh.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm liên quan tới xây dựng, đồ nội thất dùng trong 
gia đình và văn phòng; dịch vụ quảng bá cho mục đích bán hàng.  

 
 
 

(210) 4-2012-01729 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH điện tử Việt Mỹ  

(VN) 
Cụm công nghiệp xã Liên Phương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. 
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(210) 4-2012-01730 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH Senca   (VN) 

Phòng 403, tầng 4, nhà 5B Quang Minh, 
đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, chất kích thích tăng trưởng thực vật (thuộc nhóm này).  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ bệnh cho cây trồng, chất diệt động vật có 
hại, chất diệt nấm. 

 
 

(210) 4-2012-01731 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại dịch vụ Song Minh   (VN) 
Số 28, lô C1, khu đô thị Nam Thăng 
Long, phường Phú Thượng, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng sau: đồ đạc (bàn, ghế, giường tủ, giá, 
kệ), gương, khung ảnh, đệm lò xo, gối, quầy hàng, quầy thu tiền, cũi của trẻ em.  

 
 

(210) 4-2012-01732 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại dịch vụ Picker  
(VN) 
Số nhà 8A, ngõ 1/28, tổ 25, phố Thúy 
Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa bát, nước rửa tay; xà phòng; mỹ phẩm; dung dịch cọ rửa; chế phẩm 

tẩy trắng (giặt giũ). 
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(210) 4-2012-01733 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Trắng, xanh cỏ úa 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thời trang Cỏ và Hoa   (VN) 
47 Duy Tân, phường 15, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục lót nam và nữ.  

 
 

(210) 4-2012-01738 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) GENIC CO.,LTD   (KR) 

1F., Sungkyung Building, 66 Yangjae-
Dong, Seocho-Gu, Seoul, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm đẹp; nước hoa, mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm, kem 

mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm, mặt nạ làm 
đẹp; xà phòng làm đẹp; dầu gội đầu. 

 
 

(210) 4-2012-01739 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TENCATE GEOSYNTHETICS ASIA 

SDN BHD (COMPANY NO. 264232-U)  
(MY) 
14, Jalan Sementa 27/91, Seksyen 27, 
40400 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại, vải địa kỹ thuật không dệt (không 

băng kim loại) dùng cho xây dựng để gia cố mặt dốc và gia cường đất, vải địa kỹ thuật 
không dệt (không bằng kim loại) dùng cho công trình thi công và xây dựng, ống dẫn cứng 
bằng đất nung và xi-măng dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng (không bằng kim loại) 
dùng cho đường đi, vật liệu xây dựng phi kim loại dùng để phủ mặt đường, làm đường, 
sửa đường và trải mặt đường; tất cả thuộc nhóm 19.  
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(210) 4-2012-01740 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TENCATE GEOSYNTHETICS ASIA 

SDN BHD (COMPANY NO. 264232-U)  
(MY) 
14, Jalan Sementa 27/91, Seksyen 27, 
40400 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là vải địa kỹ thuật không dệt (không bằng 

kim loại) dùng cho xây dựng để gia cố mặt dốc và gia cường đất; vải địa kỹ thuật không 
dệt (không bằng kim loại) dùng trong công trình thi công và xây dựng, tất cả thuộc nhóm 
19.  

 
 

(210) 4-2012-01741 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TENCATE GEOSYNTHETICS ASIA 

SDN BHD (COMPANY NO. 264232-U)  
(MY) 
14, Jalan Sementa 27/91, Seksyen 27, 
40400 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, vải địa kỹ thuật không dệt (không bằng kim 

loại) dùng cho xây dựng để gia cố mặt dốc và gia cường đất, vải địa kỹ thuật không dệt 
(không bằng kim loại) dùng trong công trình thi công và xây dựng, tất cả thuộc nhóm 19.  

 
 

(210) 4-2012-01742 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TENCATE GEOSYNTHETICS ASIA 

SDN BHD (COMPANY NO. 264232-U)  
(MY) 
14, Jalan Sementa 27/91, Seksyen 27, 
40400 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 22: Dây thừng, dây bện, lưới; sợi dệt dạng thô, vật liệu sợi dệt dạng thô. 
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(210) 4-2012-01743 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TENCATE GEOSYNTHETICS ASIA 

SDN BHD (COMPANY NO. 264232-U)  
(MY) 
14, Jalan Sementa 27/91, Seksyen 27, 
40400 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kìm loại, vải địa kỹ thuật không đệt (không 

bằng kim loại) dùng cho xây dựng để gia cố mặt dốc và gia cường đất, vải địa kỹ thuật 
không dệt (không bằng kim loại) dùng cho công trình thi công và xây dựng, ống dẫn cứng 
bằng đất nung và xi-măng dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng (không bằng kim loại) 
dùng cho đường đi, vật liệu xây dựng phi kim loại dùng để phù mặt đường, làm đường, 
sửa đường và trải mặt đường; tất cả thuộc nhóm 19.  

 
 

(210) 4-2012-01744 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TENCATE GEOSYNTHETICS ASIA 

SDN BHD (COMPANY NO. 264232-U)  
(MY) 
14, Jalan Sementa 27/91, Seksyen 27, 
40400 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 22: Dây thừng, dây bện, lưới, lều (mang đi được); vật liệu lót (không bằng cao su 

hay nhựa) và vật liệu nhồi độn (không bằng cao su hay nhựa), sợi dệt dạng thô, vật liệu 
sợi dệt dạng thô.  

 
 

(210) 4-2012-01745 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TENCATE GEOSYNTHETICS ASIA 

SDN BHD (COMPANY NO. 264232-U)  
(MY) 
14, Jalan Sementa 27/91, Seksyen 27, 
40400 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 22: Dây thừng, dây bện, lưới; sợi dệt dạng thô, vật liệu sợi dệt dạng thô.  
 
 
 

(210) 4-2012-01746 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TENCATE GEOSYNTHETICS ASIA 

SDN BHD (COMPANY NO. 264232-U)  
(MY) 
14, Jalan Sementa 27/91, Seksyen 27, 
40400 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 22: Dây thừng, dây bện, lưới; sợi dệt dạng thô, vật liệu sợi dệt dạng thô.  

 
 
 

(210) 4-2012-01747 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TENCATE GEOSYNTHETICS ASIA 

SDN BHD (COMPANY NO. 264232-U)  
(MY) 
14, Jalan Sementa 27/91, Seksyen 27, 
40400 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 22: Dây thừng, dây bện, lưới; sợi dệt dạng thô, vật liệu sợi dệt dạng thô.  

 
 
 
(210) 

 
4-2012-01749 

 
(220) 

 
08.02.2012 

  (441) 25.04.2012 
  
(731) Phạm Thanh Bình   (VN) 

22D tổ 10, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số, loa; máy tăng âm (ampli); máy thu hình (tivi); 

máy vi tính máy quay băng (casset). 
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(210) 4-2012-01750 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH ánh Minh   (VN) 

947/36 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón mũ; tất vớ.  

 
 

(210) 4-2012-01751 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Thành 

Tín   (VN) 
18 tỉnh lộ 886, khối 1, thị trấn Kiến Đức, 
huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2012-01752 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Thành 

Tín   (VN) 
18 tỉnh lộ 886, khối 1, thị trấn Kiến Đức, 
huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2012-01753 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Thủ Đức   (VN) 
231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 12: Xe ô tô, xe gắn máy, xe cho người tàn tật.  
 

Nhóm 16: Khăn giấy; giấy dán decal (bìa nhãn); bao bì từ giấy và bìa.  
 

Nhóm 20: Sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện như: bàn ghế, giường tủ  
 

Nhóm 35: Mua bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí như: gas, xăng, dầu, mỡ, nhớt và các sản 
phẩm liên quan, mua bán thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, mua bán 
hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán ô tô, xe có động cơ và thiết bị phụ tùng xe, mua bán đồ 
ngũ kim như: sắt, thép, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, vật liệu xây 
dựng, mua bán lương thực thực phẩm, lâm sản chế biến, nông thủy hải sản, mua bán 
giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất, đèn và bộ đèn điện, mua bán máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi như máy ghi hình, camera quan sát, thiết bị chấm công, phần mềm và thiết bị 
viễn thông.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh (mua bán) bất động sản.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa bảo dưỡng xe ô tô, xe gắn máy, xe đạp, xe dùng cho người tàn tật; 
xây dựng nhà dân dụng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa hành khách bằng đường bộ; kho bãi.  

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà trọ; phòng trọ.  

 
 

(210) 4-2012-01754 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 5.7.1; A11.3.4; A5.5.20; 3.5.5 
(591) Đỏ mận, vàng cam, nâu, ghi xám, đen, 

trắng 
(731) Tô Trung Tín   (VN) 

5/1D ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bột ngũ cốc; bột bắp; bột đậu.  

 
 

(210) 4-2012-01758 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; A26.11.12; A26.11.9
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH PHONG 
DOANH  (VN) 
28 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 
 
 

(210) 4-2012-01759 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Giáo dục và 
Đào tạo Hòa Thuận Phát  (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà dưỡng lão. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ mai táng. 
 
 
 

(210) 4-2012-01760 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu hình; màn hình máy vi tính; hệ thống dùng cho hệ thống nhà hát cụ 

thể là: máy thu hình; bộ khuếch đại âm thanh và loa âm thanh, đầu máy quay đĩa hình 
(dầu máy DVD), đầu máy quay đĩa quang, kính mắt; kính mắt 3D, chất bán dẫn, bộ nhớ 
cực nhanh của thiết bị lưu trữ dữ liệu di động (USB); cầu dẫn, bộ chuyển mạch và máy 
chủ truy cập của mạng máy vi tính, bộ điều giải (thiết bị máy vi tính); điện thoại thông 
minh, điện thoại di động, tai nghe dùng cho điện thoại di dộng, cho máy nghe nhạc MP3 
hoặc cho diện thoại, bộ nạp pin; máy tính chủ thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình kỹ 
thuật số, ổ đĩa cứng của máy vi tính; ổ đĩa cứng đĩa quang, máy vi tính xách tay loại nhỏ, 
máy vi tính, máy in nối liền với máy vi tính, máy vi tính trợ giúp cá nhân: máy fax, máy 
tính tiền; pin điện; cáp sợi quang, bàn là điện, thiết bị chơi giải trí được lắp gắn với màn 
hình và màn chiếu ngoài, điện thoại hình, điện thoại; đầu máy quay băng video, máy nghe 
nhạc MP3, máy nghe nhạc đa chức đa chức năng cầm tay loa cho máy tính, máy quay đĩa 
compact; máy chiếu phim; phần mềm trò chơi máy vi tính (được ghi sẵn), con chuột cúa 
máy vi tính, miếng đệm lót con chuột của máy vi tính, đầu máy ghi hình video, đầu máy 
quay đĩa video, bao đựng điện thoại di động, máy tính bỏ túi, máy quay video xách tay có 
kèm theo bộ phận ghi hình, máy ảnh; máy tính bảng, máy quay phim video, tai nghe 
(dùng cho diện thoại di dộng máy tính); mạch tích hợp (điện tử), máy sao chụp tài liệu 
điện tử; bộ ống nghe dùng cho máy vi tính, phần mềm máy tính (dược ghi sẵn).  
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(210) 4-2012-01762 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 21.1.17; A1.1.10; 26.1.1; A26.11.12; 
A25.7.21 

(731) CAJUN FUNDING CORPORATION 
D/B/A CHURCH'S CHICKEN AND 
TEXAS CHICKEN   (US) 
980 Hammond Drive, Suite 1100 
Atlanta, Georgia 30328 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn đã chế biến chủ yếu từ thịt gà để dùng tại chỗ hoặc mang đi, khoai tây 

đã được nấu chín, thức ăn đã chế biến chủ yếu từ khoai tây để dùng tại chỗ hoặc mang đi.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng phục vụ ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (bởi nhà 
hàng).  

 
 
 

(210) 4-2012-01763 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Lê Tiến Tùng  (VN) 

Tổ 9, phường Thượng Thanh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2012-01764 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.1.8; A2.1.23; 18.1.5 
(591) Xanh lá cây, xanh tím than, nâu đỏ, đỏ, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Tầm 
Nhìn   (VN) 
Số 40, phố Lương Ngọc Quyến, phường 
Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế. 
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(210) 4-2012-01765 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ, ghi xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Chấn Phong  (VN) 
Số 1A, Ký Con, quận Hồng Bàng, thành 
phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 08: Đá mài, đĩa mài (tất cả không phải bộ phận của máy); công cụ cầm tay thao tác 

thủ công. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01766 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.15.21; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tài Việt  (VN) 
Số 50/700 Phương Lưu 1, phường Đông 
Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm, tài chính, tiền tệ, bất động sản. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01767 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.3.16; 5.3.11; 5.3.9 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Nhật Bản Kiều  (VN) 
7/4 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê và nước giải khát; quán 

rượu.  
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(210) 4-2012-01768 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 13.1.6; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Cát Tường  (VN) 
14/310 Nghi Tàm, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn trần, đèn gắn trên trần nhà. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01769 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.1.6; A5.1.12 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Tiến  (VN) 
Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01770 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.1.25; 4.3.3; A25.3.3 
(591) Đỏ, vàng nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại 
Thuận Thăng   (VN) 
547 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
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(210) 4-2012-01771 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuân Thành 
Trang  (VN) 
Tổ 4, thôn Xuân Thành, xã Xuân Thọ, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 29: Nước rau, quả đóng hộp: rau cải, dâu tây, bông a ti sô.  

 
 

(210) 4-2012-01772 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân nhựa 
Đồng Tâm  (VN) 
Số 28/5A Lương Văn Can, phường 15, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng nhựa và i-nốc, cụ thể là: thùng rác, bàn chải, cái chậu, cái 

kẹp phơi quần áo, vỉ nướng (đồ dùng nấu nướng không dùng điện), hộp đựng đồ gia vị, đồ 
ăn bằng nhựa được sử dụng trong gia đình (đồ gia dụng). 

 
Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng bằng nhựa và i-nốc, cụ thể là: móc quần áo, thùng rác, 
chậu, xô chứa nước, ca múc nước, cái rổ, bàn chải, cái cọ, xong nồi, ấm nước, hộp đựng 
đồ gia vị, đồ ăn bằng nhựa được sử dụng trong gia đình, cái thớt, muỗng, đũa, dao, vỉ 
nướng.  

 
 

(210) 4-2012-01773 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.5.20; A26.11.12; 
26.13.1; 1.15.23 

(591) Đen, trắng, xanh da trời, xanh nước biển, 
xanh lá cây, da cam, vàng, đỏ, tím than 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sản xuất 
Phúc Vinh  (VN) 
ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền, 
huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2012-01775 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trần Nguyễn Anh Thư  (VN) 
22/17B Phạm Văn Chiêu, phường 13, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy, dầu nhờn, xe máy, mô tô.  

 
 

(210) 4-2012-01776 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.1.25; 2.1.15; 2.5.1; A2.1.23 
(731) Công ty cổ phần quốc tế APC 

Việt Nam  (VN) 
Tiểu khu 1, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục 
Nam, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ. 

 
 

(210) 4-2012-01777 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A2.1.23; 2.1.25; A26.11.12; 2.1.15 
(731) Công ty cổ phần quốc tế APC 

Việt Nam  (VN) 
Tiểu khu 1, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục 
Nam, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ. 

 
 

(210) 4-2012-01778 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.5.16; A25.1.10; A5.5.20; 5.7.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, vàng 

nhạt, trắng, đen, hồng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Đại Dương 
Xanh  (VN) 
202C Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo.  
 
 

(210) 4-2012-01779 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16; 5.7.3; A25.1.10; 25.1.6 
(591) Đỏ, hồng đậm, hồng, hồng nhạt, vàng, 

vàng nhạt, trắng, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Đại Dương 
Xanh  (VN) 
202C Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo. 

 
 

(210) 4-2012-01780 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.3; 24.15.1; A1.1.10 
(591) Đỏ sẫm, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 

trắng, đen 
(731) Dương Hùng Đỗ  (VN) 

ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên 
Lương, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán khoáng sản; mua bán phân bón; mua bán 

hóa chất; mua bán chất xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản. 
 
 

(210) 4-2012-01781 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A27.5.7 
(591) Nâu, đen 
(731) Hộ kinh doanh cửa hàng kinh 

doanh Cà Phê  (VN) 
100 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ đại diện SHCN 
Minh Anh (MINH ANH IP REPR SERV 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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Nhóm 32: Nước rau quả. 
 
 

(210) 4-2012-01782 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Hoàng Lan  
(VN) 
Số nhà 81, tổ dân phố 2, phường Thanh 
Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-01783 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Hoàng Lan  
(VN) 
Số nhà 81, tổ dân phố 2, phường Thanh 
Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-01784 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Hoàng Lan  
(VN) 
Số nhà 81, tổ dân phố 2, phường Thanh 
Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-01785 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Hoàng Lan  
(VN) 
Số nhà 81, tổ dân phố 2, phường Thanh 
Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-01786 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Hoàng Lan  
(VN) 
Số nhà 81, tổ dân phố 2, phường Thanh 
Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-01787 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Hoàng Lan  
(VN) 
Số nhà 81, tổ dân phố 2, phường Thanh 
Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-01788 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Hoàng Lan  
(VN) 
Số nhà 81, tổ dân phố 2, phường Thanh 
Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01789 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Hoàng Lan  
(VN) 
Số nhà 81, tổ dân phố 2, phường Thanh 
Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01790 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Hoàng Lan  
(VN) 
Số nhà 81, tổ dân phố 2, phường Thanh 
Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-01791 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Hồng Kim Quân  
(VN) 
345/15D Hậu Giang, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi áp suất dùng điện; bếp điện từ; nồi cơm điện; bình đun nước dùng điện; lò 

nướng dùng điện; bếp gas. 
 
 
 

(210) 4-2012-01792 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Kim Cửu 
Long   (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]; 

mô tơ máy bơm nước.  
 
 
 

(210) 4-2012-01793 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ y sinh học Tuyết 
Thái   (VN) 
Thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh cho người, bệnh viện, nhà điều dưỡng.  
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(210) 4-2012-01794 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TREASURY WINE ESTATES 

AMERICAS COMPANY   (US) 
610 Airpark Road, Napa CA 94558, 
United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 
 

(210) 4-2012-01795 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

DANAPHA  (VN) 
Số 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01796 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) ASTRAZENECA UK LIMITED   (GB) 

2 Kingdom Street, W2 6BD LONDON, 
United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất. 

 
 

(210) 4-2012-01797 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) LUPIN LIMITED  (IN) 

159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, ấn Độ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-01798 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) LUPIN LIMITED   (IN) 

159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, ấn Độ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01799 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) LUPIN LIMITED   (IN) 

159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, ấn Độ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01800 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Đồng 

Nai   (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(210) 4-2012-01801 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Thanh Hóa   (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01802 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Thanh Hóa   (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01803 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Nội   (VN) 
170 đường La Thành, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-01804 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01805 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01806 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-01807 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01808 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01809 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-01810 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01811 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01812 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; 1.5.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ý Hồng Kiên  (VN) 
29/12 Bis Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại, cụ thể như: sữa rửa mặt; dầu gội; nước hoa; sữa tắm, kem 

dưỡng da; kem trị mụn.  
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(210) 4-2012-01814 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
may mặc Dung Trang  (VN) 
107 Cao Thắng, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo;  quần áo đồng phục; bộ quần áo; quần áo may sẵn.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01816 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.20; 25.1.25; 5.13.25 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và phát triển Hà An   (VN) 
Số 9 Phạm Sư Mạnh, Tràng Tiền, Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn 
uống quán ăn, quán rượu nhỏ, quán cà phê.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01817 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16; 25.1.25 
(591) Xanh nhạt, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bồ Đề Tâm  
(VN) 
Số 9 Phạm Sư Mạnh, Tràng Tiền, Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn 
uống, quán ăn, quán rượu nhỏ, quán cà phê.  
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(210) 4-2012-01819 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.8; 3.2.1; A26.11.12; 5.7.18 
(591) Da cam, đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, 

hồng, xanh da trời, đen, xanh lam 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
25 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: phô mai, 
sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  

 
 

(210) 4-2012-01821 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.1.25; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Ngô Thanh Hùng  (VN) 

69/17/11 đường số 3, phường Bình Hưng 
Hoà, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Đồ dùng trong nhà bếp như: đũa, muôi (vá), chày cối, giá gác đũa, cái lót cốc 

(không bằng giấy và không thuộc bộ khăn bàn).  
 
 

(210) 4-2012-01822 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.15.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, tím 
(731) Công ty TNHH Phía Bên Kia  

(VN) 
69/4 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác.  
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(210) 4-2012-01823 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Tín Phúc  (VN) 

Số 37, ấp Long Thời, xã Long Thành 
Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch lót vỉa hè, gạch lót sàn; ván ép, xà gỗ, sàn gỗ.  

 
 

(210) 4-2012-01824 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô,xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người), xe ô tô thê thao, ô tô tải, « 

tô buýt, xe buýt đường dài, xe ô tô điện và các bộ phận cấu trúc của ô tô và của ô tô điện 
cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, bánh xe, tay lái, bộ truyền động.  

 
 

(210) 4-2012-01825 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.3.1; 26.4.3; 25.12.1; A26.11.12 
(591) Vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ khách sạn Tân Hoàng 
Minh  (VN) 
96 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Hãng bất động sản; dịch vụ đầu tư tài chính để phát triển nhà ở; dịch vụ cho 

thuê căn hộ; dịch vụ cho thuê văn phòng; dịch vụ cho thuê bất động sản, dịch vụ môi giới 
bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ sửa chữa, lắp 
đặt công trình xây dựng; dịch vụ xây dựng công trình giao thông quy mô vừa và nhỏ; dịch 
vụ khai thác khoáng sản; dịch vụ xây lắp các công trình đường dây tải điện đến 35kV; 
dịch vụ giám sát xây dựng. 
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế xây dựng, dịch vụ khảo sát xây dựng; dịch vụ thẩm định dự án; 
dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê phòng họp 
(không phải kinh doanh bất động sản); dịch vụ cung cấp phòng ở tạm thời.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01826 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 8.7.5; 26.4.9 
(591) Đỏ, vàng đồng, hồng tím, trắng, trắng 

ngà, đen, da cam, xanh lá cây, xanh lá 
cây nhạt, vàng, vàng đậm, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01827 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 5.7.3; 8.7.5; 26.4.9 
(591) Đỏ nâu đậm, vàng đồng, hồng tím, trắng, 

trắng ngà, đen, da cam, xanh lá cây, 
xanh lá cây nhạt, vàng, vàng đậm, đỏ nâu 
nhạt, tím nhạt, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền.  
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(210) 4-2012-01829 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Đỗ Ngọc Bảo   (VN) 
Phòng 406 khu chung cư Đầm Nấm, tổ 
03, phường Thượng Thanh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01831 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 15.7.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Nam Hoa Mai  (VN) 
333B Minh Phụng, phường 2, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ) xe, săm (ruột) xe. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính và thiết bị ngoại vi, dụng cụ thể dục thể thao, rượu bia, 
nước giải khát, thức ăn gia súc, gia cầm, hàng may mặc, sách báo tạp chí, vỏ ruột xe, chất 
dẻo dạng nguyên sinh, hóa chất; môi giới thương mại; xúc tiến thương mại. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01832 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.1.1; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng, 

nâu, nâu đỏ, đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPC   (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-01833 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPC   (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-01834 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.3; A1.1.10; A26.11.13; A25.7.22; 
1.17.11; 18.3.2 

(591) Xanh da trời, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV phân bón 
Hữu Nông Sông Hậu  (VN) 
ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, 
tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất sử dụng trong nông 
nghiệp. 

 
 
 

(210) 4-2012-01837 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tin học Hà Anh  (VN) 
Số 4, ngõ 104, tổ 5, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy photo, mực máy photo, linh kiện máy photo như: trống, gạt mực, 

gạt beo, lô sấy, lô ép lưới cao áp, sen xơ nhiệt, trục từ, trục cao su, beo, lá lúa, bo cao áp, 
main máy photo, máy in, mực máy in, linh kiện máy in như: ruy băng mực dùng cho máy 
in, trục lăn máy in, gạt mực, gạt từ, lò sấy, áo sấy, lô ép, trống, trục từ, trục cao su, mực 
in, cao su kéo giấy.   
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(210) 4-2012-01838 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A25.7.21; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tin học Hà Anh  (VN) 
Số 4, ngõ 104, tổ 5, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy photo, mực máy photo, linh kiện máy photo như: trống, gạt mực, 

gạt beo, lô sấy lô ép lưới cao áp, sen xơ nhiệt, trục từ, trục cao su, beo, lá lúa, bo cao áp, 
main máy photo, máy in, mực máy in, linh kiện máy in như: ru băng mực dùng cho máy 
in, trục lăn máy in, gạt mực, gạt từ, lô sấy, áo sấy, lô ép, trống, trục từ, trục cao su, mực 
in, cao su kéo giấy.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01843 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Công nghệ Y 

Dược Hà Nội  (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01844 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Công nghệ Y 

Dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-01845 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Công nghệ Y 

Dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01846 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Công nghệ Y 

Dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01847 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Công nghệ Y 

Dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01848 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Công nghệ Y 

Dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-01849 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Công nghệ Y 

Dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01850 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ Y 

dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01851 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ Y 

dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-01852 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ Y 

dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01853 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ Y 

dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01854 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ Y 

dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01855 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ Y 

dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 

(210) 4-2012-01856 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ Y 

dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-01859 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu 
trí tuệ Alpha (Alpha Plus Co., 
Ltd.)   (VN) 
Số 89 phố Hàng Bông, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; tư vấn chuyển giao công nghệ và hợp 

đồng li xăng; dịch vụ bản quyền tác giả; tư vấn đầu tư trong lĩnh vực pháp lý.  
 
 
 

(210) 4-2012-01860 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.15.1 
(731) DYNAMIC INTERNATIONAL USA, 

INC.   (US) 
125 Pennsylvania Ave, Kearny, New 
Jersey 07032, USA  

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển (vận tải) trên không; chuyển giao sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ 

chuyên chở hàng hóa; chuyên chở hàng bằng đường thủy; thuê tàu chở hàng; vận tải hàng 
hải, đóng (bao) gói hàng hóa; dịch vụ lưu kho; vận tải; xếp hàng vào kho.  
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(210) 4-2012-01861 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.11.2; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thế Giới GEN  
(VN) 
Lô I5_1, đường N7, khu công nghệ cao, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-01862 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.11.2; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thế Giới GEN  
(VN) 
Lô I5_1, đường N7, khu công nghệ cao, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-01865 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Nguyễn Hữu Chiến  (VN) 

485 Âu Cơ, Nhật Tân, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt. 

 
 

(210) 4-2012-01866 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A3.13.24; 3.13.1; 26.13.25; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng, xám, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH C.O.S Việt Nam  
(VN) 
142/42B Nguyễn Thị Thập, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới 

máy tính.  
 

Nhóm 36: Đánh giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản.  
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Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung 
cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn 
nghề nghiệp tư vấn đào tạo hoặc giáo dục], thông tin về giáo dục. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2012-01868 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.1.1; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Vàng Ban Mê  

(VN) 
28 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ đại diện SHCN 
Minh Anh (MINH ANH IP REPR SERV 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Bán buôn: thực phẩm, cà phê, chè. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ đồ uống do quán cà phê thực hiện.  
 
 

(210) 4-2012-01869 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng tươi, đỏ, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Dủ Hưng  (VN) 
173/9 Trương Phước Phan, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ đại diện SHCN 
Minh Anh (MINH ANH IP REPR SERV 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Sản phẩm từ giấy và bìa: khăn ăn, giấy ăn, khăn lau, giấy phết hồ sẵn, giấy 

dính, phong bì, bưu thiếp, thiệp cưới. 
 

Nhóm 35: Bán buôn nguyên liệu, vật tư ngành giấy; bán buôn nguyên liệu, vật tư ngành 
in; bán buôn sản phẩm giấy. 
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Nhóm 40: In ấn (trừ in, tráng bao bì kim loại; in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan).  
 
 

(210) 4-2012-01870 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.4 
(591) Xanh dương, vàng cam 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ kỹ thuật Liên Thành  
(VN) 
325/21 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ đại diện SHCN 
Minh Anh (MINH ANH IP REPR SERV 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: máy móc, thiết bị khác để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương 

mại, hàng hải và dịch vụ; máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ 
điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
khai khoáng, xây dựng.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa máy móc, thiết bị.  

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-01871 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.7.25; 26.5.2; 26.3.1; 7.1.24 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
M&T  (VN) 
257B4 đường Giải Phóng, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511) Nhóm 9: Đĩa CD; Đĩa VCD; Chương trình máy vi tính, phần mềm máy tính; Thiết bị 

ngoại vi của máy vi tính; Máy vi tính. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ gỗ nội thất, các thiết bị điện trang trí, đèn thuỷ tinh, đồ sắt trang 
trí, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ dùng dạy học, mô hình khoa học dùng cho giảng dạy, 
dụng cụ học tập, đồ dùng phát triển trí tuệ, biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, 
tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác, quản lý dữ liệu bằng máy tính, dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy tính. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ: cho thuê máy tính, tư vấn phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm máy 
tính, cài đặt phần mềm máy tính, cập nhật phần mềm máy tính, thiết kế hệ thống máy 
tính, phân tích hệ thống máy tính, bảo vệ máy vi tính tránh virus, tư vấn trong lĩnh vực 
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phần cứng máy vi tính, hosting trang web trên máy tính trang web, tạo và duy trì trang 
web cho người khác, cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet, khôi phục dữ liệu máy tính, 
cho thuê trang web, cho thuê phần mềm máy tính. 

 
 

 
(210) 4-2012-01872 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Nâu đậm, nâu đỏ, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư See  
(VN) 
257B4 đường Giải Phóng, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa CD; đĩa VCD; chương trình máy vi tính, phần mềm máy tính; thiết bị ngoại 

vi của máy vi tính; máy vi tính.   
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ gỗ nội thất, các thiết bị điện trang trí, đèn thủy tinh, đồ sắt trang 
trí, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ dùng dạy học, mô hình khoa học dùng cho giảng dạy, 
dụng cụ học tập, đồ dùng phát triển trí tuệ, biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy 
tính, tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác, quản lý dữ liệu bằng máy tính, dịch 
vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy tính.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ: cho thuê máy tính, tư vấn phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm 
máy tính, cài đặt phần mềm máy tính, cập nhật phần mềm máy tính, thiết kế hệ thống 
máy tính, phân tích hệ thống máy tính, bảo vệ máy vi tính tránh virus, tư vấn thiết kế và 
phát triển phần cứng máy vi tính, hosting trang web trên máy tính trang web, tạo và duy 
trì trang web cho người khác, cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet, khôi phục dữ liệu 
máy tính, cho thuê trang web, cho thuê phần mềm máy tính.  

 
 
 

(210) 4-2012-01873 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.4.3; A5.5.20 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ cao 
ức Thái (Việt Nam)  (VN) 
Khu công nghiệp Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện, cáp điện và cáp quang. 
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(210) 4-2012-01874 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.8; 25.7.25; A5.7.23 
(591) Hồng, xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tô Thị Thanh 
Nhàn  (VN) 
55/44 đường nối Tân Sơn Nhì và Trương 
Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công may, thêu quần áo trẻ sơ sinh, trẻ em theo đơn đặt hàng.  

 
 

(210) 4-2012-01875 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh lục, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vận tải và 
Thương mại Sơn Hoà   (VN) 
Số 34, tổ 33, phường Nguyễn Phúc, 
thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng taxi. 

 
 

(210) 4-2012-01876 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh lục, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vận tải và 
Thương mại Sơn Hoà    (VN) 
Số 34, tổ 33, phường Nguyễn Phúc, 
thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái   

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe taxi. 

 
 

(210) 4-2012-01877 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.1.25; 25.1.6; 26.1.2; 1.15.15 
(591) Trắng, vàng, đồng, booc đô 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Tranh Cát 
Phương Vy  (VN) 
Số 34 ấp 4, xã Thạnh Phước, huyện Bình 
Đại, tỉnh Bến Tre 
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(511)   Nhóm 16: Tranh cát  
 
 
 

(210) 4-2012-01878 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) CELSIUS PROPERTY B.V., 

AMSTERDAM (NL), 
SCHAFFHAUSEN BRANCH   (CH) 
Spitalstrasse 5, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất trừ vật có hại, chất diệt cỏ, chất diệt nấm, chất diệt côn trùng.  

 
 
 

(210) 4-2012-01879 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS 

LTD.   (IL) 
P.O.Box 60, 84100 Beer Sheva, Israel  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm dùng trong nông nghiệp.  

 
 
 

(210) 4-2012-01880 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) IRVITA PLANT PROTECTION, A 

BRANCH OF CELSIUS PROPERTY 
B.V.   (NL) 
Pos Cabai Office Park Unit 13, P.O.Box 
403 Curacao, Netherlands Antilles  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm dùng trong nông nghiệp. 
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(210) 4-2012-01881 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 6.1.2; 26.1.1; A5.11.13 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, 

vàng, nâu 
(731) Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 

Phước Thắng   (VN) 
Thôn Chà Đung, xã Phước Thắng, huyện 
Bác ái, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Măng khô. 
 

Nhóm 35: Mua bán măng khô. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01882 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Nguyễn Công Tuấn   (VN) 

Đội 7 Tiền Phong, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm nằm. 
 

Nhóm 24: Chăn đắp, ga trải giường. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01883 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sơn So Na Ta  

(VN) 
241 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
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(210) 4-2012-01885 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hoà   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 1, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng; cà phê; trà (chè); ca cao.  

 
 

(210) 4-2012-01886 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hoà    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 1, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng; cà phê; trà (chè); ca cao.  

 
 

(210) 4-2012-01887 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hoà    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 1, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng; cà phê; trà (chè); ca cao.  

 
 

(210) 4-2012-01888 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hoà    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 1, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng; cà phê; trà (chè); ca cao.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-01889 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may mặc Phương Nghi   (VN) 
201B Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01890 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 
May Mặc Phương Nghi    (VN) 
201B Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-01891 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) 1. Nguyễn Vy Tuân  (VN) 
357/11/23 đường Cách Mạng Tháng 
Tám, phường 12, quận 10, thành phố Hồ 
Chí Minh  
2. Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
69 đường 47, phường Bình Thuận, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cafe; quán kem, quán giải khát; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-01892 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Doãn Văn Quân   (VN) 

Số 16/18/178 Nguyễn Văn Linh, phường 
Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 

 
 
 

(210) 4-2012-01893 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương  (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-01894 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên đầu tư Mặt 
Trời Vàng  (VN) 
R4-81, đường Hưng Gia 1, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, 

thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng, thuốc diệt động vật có hại.  
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(210) 4-2012-01895 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên đầu tư Mặt 
Trời Vàng   (VN) 
R4-81, đường Hưng Gia 1, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, 

thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật có hại. 
 
 

(210) 4-2012-01896 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên đầu tư Mặt 
Trời Vàng    (VN) 
R4-81, đường Hưng Gia 1, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, 

thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật có hại. 
 
 

(210) 4-2012-01897 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên đầu tư Mặt 
Trời Vàng    (VN) 
R4-81, đường Hưng Gia 1, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, 

thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật có hại. 
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(210) 4-2012-01898 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên đầu tư Mặt 
Trời Vàng    (VN) 
R4-81, đường Hưng Gia 1, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, 

thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng, thuốc diệt động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-01899 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên đầu tư Mặt 
Trời Vàng    (VN) 
R4-81, đường Hưng Gia 1, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, 

thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng, thuốc diệt động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-01900 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên đầu tư Mặt 
Trời Vàng   (VN) 
R4-81, đường Hưng Gia 1, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, 

thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng, thuốc diệt động vật có hại.  
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(210) 4-2012-01901 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên đầu tư Mặt 
Trời Vàng    (VN) 
R4-81, đường Hưng Gia 1, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, 

thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng, thuốc diệt động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-01902 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên đầu tư Mặt 
Trời Vàng    (VN) 
R4-81, đường Hưng Gia 1, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, 

thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng, thuốc diệt động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-01903 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược SUPER 

FRANCE   (VN) 
Số 51, đường Phố Hiến, phường Hồng 
Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 

thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2012-01904 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
102 đường Chi Lăng, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 

thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01905 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) POLYPLASTICS CO.,LTD.   (JP) 

18-1, Konan 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất dẻo dạng thô.  
 

Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-01906 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) POLYPLASTICS CO.,LTD.    (JP) 

18-1, Konan 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dẻo dạng thô.    
 

Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm.  
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(210) 4-2012-01907 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.5.1; A26.11.7; 26.4.2; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ tươi, xanh dương 
(731) Hợp tác xã vận tải và du lịch 

Sao Nam  (VN) 
18 đường 3A, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ đại diện SHCN 
Minh Anh (MINH ANH IP REPR SERV 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe ôtô, thực phẩm, dụng cụ làm đẹp, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi 

xách; đồng hồ, mắt kính, đồ giả da, đồ giả nữ trang, quần áo và dụng cụ thể thao. 
 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, hành khách theo hợp đồng bằng xe ôtô đường bộ; cho 
thuê xe ô tô, xe có động cơ khác, tổ chức tham quan du lịch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo thẩm mỹ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-01908 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(731) STEVEN MADDEN, LTD.   (US) 

52-16 Barnett Avenue, Long Island City, 
NY 11104, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức và đồng hồ đeo tay.  

 
 

(210) 4-2012-01909 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) STEVEN MADDEN, LTD.    (US) 

52-16 Barnett Avenue, Long Island City, 
NY 11104, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức và đồng hồ đeo tay.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay.  
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(210) 4-2012-01920 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Ghi xám, đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh    (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc.  

 
 
 

(210) 4-2012-01921 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Ghi xám, đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh    (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy; khăn giấy ướt; văn phòng phẩm cụ thể là: bút, kẹp giấy, tệp đựng hồ sơ 

hoặc tài liệu.  
 
 
 

(210) 4-2012-01922 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Ghi xám, đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh    (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Tấm cao su dùng để lót may; đệm lót bằng cao su; mối nối bằng cao su; ống 

mềm phi kim loại.  
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(210) 4-2012-01923 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Ghi xám, đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh    (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Ví; túi xách; cặp da đựng tài liệu; ba lô, va li; túi du lịch.  

 
 

(210) 4-2012-01924 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Ghi xám, đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh    (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch.  

 
 

(210) 4-2012-01925 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-01926 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-01927 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01928 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01929 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-01940 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SCANDINAVIAN WINE & SPIRIT OY  

(FI) 
Meritullinkatu 16 H 16, 00170 Helsinki, 
Finland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn trừ bia; rượu uýt ki. 

 
 

(210) 4-2012-01941 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Vũ Thị Thuận Linh  (VN) 

Tổ 2, Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: máy vi tính, linh kiện máy vi tính, 

thiết bị ngoại vi máy vi tính (màn hình máy vi tính, bàn phím, chuột, loa máy tính, mô 
đem, webcam).  

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông 
đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ tổ chức 
hội nghị qua điện thoại.  

 
Nhóm 42: Khôi phục dữ liệu máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; lập 
trình máy tính; thiết kế, bảo trì và cập nhật phần mềm máy tính; phân tích và thiết kế hệ 
thống máy tính; dịch vụ bảo vệ máy tính tránh vi rút; dịch vụ tư vấn và cài đặt phần mềm 
máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu cúa chương trình máy tính (không phải 
là chuyển đổi vật lý).  

 
 
(210) 

 
4-2012-01942 

 
(220) 

 
10.02.2012 

  (441) 25.04.2012 
(531) 7.1.1; 26.1.1; A1.1.10; 26.5.1; 26.3.1 
(591) Xanh da trời, xanh tím than, xanh lá cây, 

trắng, đỏ, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng dịch 
vụ và thương mại THOMAS 
Hoàng Kim  (VN) 
Số 103, khu 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 
Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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Nhóm 35: Mua bán sơn, bột  bả. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng công trình thuỷ lợi, 
công trình điện. 

 
 

(210) 4-2012-01943 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.5.1; 26.1.2; 1.13.1; 26.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thép Nguyễn Minh Vina   (VN) 
ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 06: Thép hình trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-01944 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A3.7.24; 3.7.16; A26.11.12 
(591) Xanh dương, da cam, trắng 
(731) Nguyễn Đình Thịnh  (VN) 

Thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn 
Ninh, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Tôm hùm tươi sống; tôm chân trắng tươi sống; ốc hương tươi sống; cá mó tươi 

sống; cá ngừ đại dương tươi sống; cá hổ tươi sống.  
 
 

(210) 4-2012-01945 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần du lịch Apex 

Việt Nam   (VN) 
16 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành trong nước và quốc tế.  
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(210) 4-2012-01946 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A25.3.3; 25.3.1; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty TNHH NEW TOYO 

PULPPY (Việt Nam)  (VN) 
Số 8 đường số 6, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn); khăn ăn bằng giấy, khăn giấy lụa, khăn giấy bỏ 

túi, khăn giấy đa năng, khăn giấy ướt. 
 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01962 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Khang Nguyên   (VN) 
128 - 130 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng cà phê, nước giải khát, dịch vụ ăn uống.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01963 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Cơ sở mì quảng Bà Mua 
(Nguyễn Thế Đỉnh)   (VN) 
Số 157 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn; quán mì quảng. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
1069 

(210) 4-2012-01964 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.3.1; 6.1.2 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ khách sạn Tân Hoàng 
Minh  (VN) 
96 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; phân bón; keo dán dùng trong công nghiệp; 

chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực phẩm; hóa chất làm mờ kính; bột giấy.  
 

Nhóm 02: Sơn (không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); thuốc màu; mực in; chế phẩm 
chống ăn mòn kim loại; nhựa tự nhiên (ở trạng thái thô).  

 
Nhóm 03: Dầu gội đầu; sửa tắm; dầu xả; xà phòng; sửa rửa mặt; mỹ phẩm.  

 
Nhóm 04: Dầu dùng trong công nghiệp; mỡ dùng trong công nghiệp; xăng, chất đốt 
(nhiên liệu); chất phụ gia cho nhiên liệu của động cơ (không phải là hóa chất); dầu nhờn.  

 
Nhóm 06: Sắt (kim loại thường); thép (kim loại thường); vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
két an toàn; khóa bằng kim loại dùng cho xe cộ; khuôn để đúc bằng kim loại.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công); dao cạo râu (không dùng điện); dao dùng 
trong bộ đồ ăn (không phải là kim loại quý); kéo cắt cỏ (dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công); đá mài (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); dụng cụ đào xới (dụng cụ cầm tay 
thao tác thủ công).  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ tế; găng tay dùng trong ngành y; dao phẫu thuật; đệm 
không khí dùng cho ngành y; quần áo dùng riêng cho phòng mổ.  

 
Nhóm 13: Súng thể thao; đạn chì (dùng cho súng đi săn); chất nổ; dây dẫn chất nổ; pháo 
hoa; bình xịt hơi cay.  

 
Nhóm 14: Đồ nữ trang (làm bằng kim loại quý); đồng hồ; kim loại quý; đồng hồ bấm giờ; 
đá quý.  

 
Nhóm 15: Nhạc cụ; nhạc cụ điện tử; giá đỡ dùng cho nhạc cụ.  

 
Nhóm 17: Vật liệu cách nhiệt, điện; cao su tổng hợp; vật liệu cách âm; nhựa tổng hợp 
(bán thành phẩm).  

 
Nhóm 18: Túi du lịch; ô che nắng mưa; da (thô hoặc bán thành phẩm); giả da; da động 
vật; cặp đựng tài liệu; va li. 

 
Nhóm 22: Vải nhựa (vải bạt); cái võng; lều (dùng để cắm trại); bông thô, xơ sợi bông; 
bông gòn.  
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Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt như: len đã xe; sợi đã xe; chỉ để khâu; chỉ thêu; tơ đã 
xe; sợi cao su dùng cho ngành dệt.  

 
Nhóm 24: Chăn [dùng trong phòng ngủ]; áo gối; khăn phủ gối ngủ; ga (khăn trải giường); 
màn chống muỗi [dùng trong phòng ngủ].  

 
Nhóm 25: Quần áo; dây lưng cho quần áo; đồ đi chân (trừ giầy dùng cho thể thao, trang 
phục); trang phục giả trang; quần áo thể thao; giầy thể thao. 

 
Nhóm 26: Hoa giả; đồ dùng để thêu (thuộc nhóm này); khuy áo; ruy băng; khoá kéo; đồ 
trang trí cho tóc. 

 
Nhóm 27: Giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); tấm phủ sàn; tấm trướng treo 
tường không làm bằng sợi dệt; thảm dùng cho ô tô; vải sơn lót sàn nhà; chiếu sậy. 

 
Nhóm 28: Dụng cụ thể thao (thuộc nhóm này); đồ chơi; đồ để trang trí cho cây noel 
(không bao gồm đồ để chiếu sáng và bánh kẹo); dụng cụ để đi câu; lưới dùng cho thể 
thao.  

 
Nhóm 29: Nước mắm; rau quả chế biến; rau được bảo quản (làm đông lạnh, phơi khô 
hoặc nấu chín); trái cây được bảo quản (làm đông lạnh, phơi khô hoặc nấu chín); thịt ở 
dạng chiết xuất, dạng súp, dạng nấu đông, dạng patê; bơ; pho mát; đồ ăn có sữa là thành 
phần chủ yếu; đồ uống có sữa là thành phần chủ yếu; dầu ăn; mỡ ăn; dầu có thể ăn được; 
mỡ có thể ăn được; dầu dừa; dầu cải dùng cho thực phẩm; dầu ngô. 

 
Nhóm 31: Thức ăn dùng cho gia súc; rau tươi (dùng để ăn); hạt giống cây trồng; hoa tươi; 
quả tươi.  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); nước trái cây có cồn.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá sợi; diêm (vật dụng dùng cho người hút thuốc lá); tẩu thuốc lá; thuốc 
lá điếu; đầu lọc thuốc lá; hộp đựng thuốc lá.  

 
Nhóm 38: Hãng thông tấn; dịch vụ liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ liên lạc bằng máy 
tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; thông tin về lĩnh vực viễn 
thông. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ khu vui 
chơi giải trí; dịch vụ dịch thuật; xuất bản sách; dịch vụ quay băng video. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
1071 

(210) 4-2012-01967 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.15.1; 24.15.21; 7.1.24; 26.4.1 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng và trang trí nội 
thất Kiến Trung   (VN) 
13 đường số 02, khu phố 05, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01968 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Gia Phát  
(VN) 
Số 57/7K đường Tân Thới Nhất 1, khu 
phố 6, phường Tân Thới Nhất, quận 12, 
thành  phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân, cà phê rang, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê túi lọc.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01980 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) 1. Vũ Thị Bích Hằng  (VN) 
Số nhà 29, tổ 18, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
2. Nguyễn Duy Dũng  (VN) 
Đội 2, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu sữa mạch nha; rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu mạnh (đồ uống); rượu 

khai vị.  
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(210) 4-2012-01981 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) 1. Vũ Thị Bích Hằng   (VN) 
Số nhà 29, tổ 18, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   
2. Nguyễn Duy Dũng  (VN) 
Đội 2, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu sữa mạch nha; rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu mạnh (đồ uống); rượu 

khai vị.   
 
 
 
 

(210) 4-2012-01982 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) 1. Vũ Thị Bích Hằng   (VN) 
Số nhà 29, tổ 18, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   
2. Nguyễn Duy Dũng  (VN) 
Đội 2, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu sữa mạch nha; rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu mạnh (đồ uống); rượu 

khai vị.   
 
 
 
 

(210) 4-2012-01985 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.3; 3.7.7; A3.7.24; 25.12.1 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Trường Sinh  (VN) 
Xóm 5, xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2012-01986 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Thành  (VN) 
86 ngõ 156 Lạc Trung, phường Thanh 
Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2012-01987 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.9.19; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh lá, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đức Phương Sài Gòn  (VN) 
39 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành. 

 
 

(210) 4-2012-01988 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) ILLINOIS TOOL WORKS INC.   (US) 

3600 West Lake Avenue, Glenview, 
Illinois 60026, USA.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Khăn và giẻ lau đã được tẩm ướt dùng cho mục đích làm sạch. 

 
 

(210) 4-2012-02000 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  

 
 

(210) 4-2012-02001 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-02002 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-02003 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  

 
 

(210) 4-2012-02004 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Hoàng Duy  (VN) 
Số 10 ngõ 198/3 Lê Trọng Tấn, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ lát sàn, ván ghép bằng gỗ (dùng trong xây dựng, trang trí), gỗ trong xây 

dựng.  
 
 

(210) 4-2012-02005 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) ZOTOS INTERNATIONAL, INC.   (US) 
100 Tokeneke Road, Darien, Connecticut 
06820, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc.  

 
 

(210) 4-2012-02006 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-02007 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân    (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-02008 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân    (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-02009 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-02010 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) NEW ERA CAP CO., INC.  (US) 

160 Delaware Avenue, Buffalo, New 
York 14202, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, mũ lưỡi trai thể thao, tất cả đều là các sản phẩm 

trong nhóm này. 
 
 

(210) 4-2012-02011 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) NEW ERA CAP CO., INC.   (US) 

160 Delaware Avenue, Buffalo, New 
York 14202, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, mũ lưỡi trai thể thao; tất cả đều là các sản phẩm 
trong nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-02012 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.7; 26.4.2; 25.5.1 
(731) NEW ERA CAP CO., INC.   (US) 

160 Delaware Avenue, Buffalo, New 
York 14202, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, mũ lưỡi trai thể thao; tất cả đều là các sản phẩm 

trong nhóm này.  
 
 

(210) 4-2012-02013 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 25.5.1; 26.1.1 
(731) NEW ERA CAP CO., INC.    (US) 

160 Delaware Avenue, Buffalo, New 
York 14202, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, mũ lưỡi trai thể thao; tất cả đều là các sản phẩm 

trong nhóm này.  
 
 

(210) 4-2012-02014 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH trà và cà phê 

Bắc Bộ   (VN) 
23 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê tự 
phục vụ; cung cấp tiện nghi cho các cuộc hội nghị và hội thảo (trừ thiết bị âm thanh và 
hình ảnh). 
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(210) 4-2012-02015 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Công Nghệ Cao 
ức Thái (Việt Nam)  (VN) 
Khu công nghiệp Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện, cáp điện và cáp quang.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02016 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; A7.1.11; 7.1.24; 25.1.25 
(591) Tím, vàng 

(540) 

  

(731) Phan Thị Bích Hà  (VN) 
260/5 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công may chăn ga, gối nệm, ghế dạng túi, giường vải, thú bông vải, 

quần áo theo đơn đặt hàng của người khác.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02018 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại 
Vương Kim Long   (VN) 
213/58A Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2012-02019 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại 
Vương Kim Long   (VN) 
213/58A Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-02020 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Đông Đô   (VN) 
74A Làng Tăng Phú, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp điện quang (bếp halogen); lò nướng dùng điện; nồi áp suất 

dùng điện; bình đun nước dùng điện, nồi cơm điện.  
 
 
 

(210) 4-2012-02021 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần rượu bia 

nước giải khát Việt Pháp   (VN)
680 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mạnh (đồ uống); rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu vang; rượu mùi. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(210) 4-2012-02022 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.8; A26.11.9; 26.11.3; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh Thiều Minh 

Quý   (VN) 
515 Cách Mạng Tháng 8, phường Phước 
Nguyên, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị lọc nước uống; 

thiết bị làm mềm nước; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); bộ lọc (phụ tùng 
của trang thiết bị công nghiệp hoặc gia dụng); vòi nóng lạnh cho ống nước.  

 
 
 

(210) 4-2012-02023 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 20.5.7; 26.1.2; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

rác y tế Thành Công  (VN) 
Số 5/27 Tán Kế, khu phố 2, phường 3, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Lò phục vụ cho việc xử lý môi trường; lò đốt rác; lò đốt; lò công nghiệp.  

 
 
 

(210) 4-2012-02025 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) AGIO PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
A-38, Nandjyot Industrial Estate, Kurla-
Andheri Road, Safedpool, Mumbai-
400072, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
1081 

(210) 4-2012-02026 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) AGIO PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
A-38, Nandjyot Industrial Estate, Kurla-
Andheri Road, Safedpool, Mumbai-
400072, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
 

(210) 4-2012-02027 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A22.3.5 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Mỹ 

Dung   (VN) 
260/2/40 Phan Anh, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 18: Ví (bóp); túi xách; cặp (công sở, học sinh) (tất cả những sản phẩm này đều 

bằng da và giả da).  
 

Nhóm 25: Dây nịt (thắt lưng dùng cho trang phục); quần áo; giày dép; mũ (nón).  
 
 
 

(210) 4-2012-02029 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 
thương mại dịch vụ Bếp Xinh  
(VN) 
R4-93 Hưng Gia III, Phú Mỹ Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas, nồi cơm điện; quạt máy; ấm nước đun bằng điện; bếp điện từ; đèn 

chạc.  
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(210) 4-2012-02030 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 7.1.13 
(591) Đỏ đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ ăn 

uống Quốc Vinh   (VN) 
6 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa. 
 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao, dịch vụ giải trí phục vụ khu nghỉ mát.  
 

Nhóm 43: Nhà nghỉ; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02031 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.17; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Trắng, tím, tím nhạt, vàng, da cam, xanh 

lá cây 
(731) Công ty cổ phần mía đường 

Sóc Trăng   (VN) 
845 đường Phạm Hùng, phường 8, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02032 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước mắm 
Phan Thiết  (VN) 
65 Nguyễn Thông, phường Phú Hài, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm các loại. 
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(210) 4-2012-02033 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 1.7.6; A26.11.9 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Quán ăn Gia Đình 359  (VN) 
Số 359 Nguyễn Trường Té, khu phố 3, 
phường Tân Thiện, thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn.  

 
 

(210) 4-2012-02034 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.1.6; 26.1.2 
(591) Nâu, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Kiều Ưng  (VN) 
Thôn 3, Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh 
Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-02036 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH Hoàng Sơn Việt  

(VN) 
127 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường  
 
 
(210) 

 
4-2012-02038 

 
(220) 

 
13.02.2012 

  (441) 25.04.2012 
(531) 26.1.5; 26.1.1; 5.7.21; 5.3.20 
(591) Nâu, xanh lá cây, đỏ, ghi xám, trắng, đen
(731) Công ty TNHH Many Different 

Tastes   (VN) 
335/31 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán rượu (bar); quán giải khát; nhà hàng ăn uống; quán ăn uống.  
 
 
 

(210) 4-2012-02039 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) ST. ANDREWS PHARMACEUTICALS 

CORPORATION  (HK) 
38th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 
Queensway, Hong Kong   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2012-02040 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) ST. ANDREWS PHARMACEUTICALS 

CORPORATION   (HK) 
38th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 
Queensway, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2012-02041 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Thọ Khang   (VN) 
Số 10 tổ 22B, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
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(210) 4-2012-02042 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Thọ Khang   (VN) 
Số 10 tổ 22B, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02043 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Thọ Khang   (VN) 
Số 10 tổ 22B, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02044 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Thọ Khang   (VN) 
Số 10 tổ 22B, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
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(210) 4-2012-02045 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Thọ Khang   (VN) 
Số 10 tổ 22B, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02046 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Thọ Khang   (VN) 
Số 10 tổ 22B, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02047 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Thọ Khang   (VN) 
Số 10 tổ 22B, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
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(210) 4-2012-02048 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Thọ Khang   (VN) 
Số 10 tổ 22B, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02049 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 7.1.5; 7.1.6 
(731) Công ty cổ phần giống nông 

nghiệp Thái Bình  (VN) 
Thôn Phong Lôi Đông, xã Đông Hợp, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 31: Hạt giống thực vật. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02050 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.5.3; A26.4.5 
(591) Xanh da trời, đỏ, xanh ngọc bích, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
EBIC   (VN) 
Xóm Ngư Nghiệp, tổ 18, phường Đồng 
Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2012-02051 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.15.1; 26.4.2; 25.5.25; 26.1.1 
(731) NRH HOLDINGS LIMITED  (VG) 

East Asia Chambers, P.O. Box 901, 
Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD.,LLC.) 
 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tư vấn nghề 

nghiệp; đào tạo thực hành; giảng dạy. 
 
 

(210) 4-2012-02053 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.13; A5.7.23 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ   (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-02054 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.5; 26.1.6; A1.1.10 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Bảy 
Cộng  (VN) 
P21-A2, tập thể khoa học Xã Hội, ngõ 7 
Kim Mã Thượng, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp đồ ăn đồ uống do nhà hàng cung cấp.  

 
 

(210) 4-2012-02055 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.1.16; A5.1.5; 5.3.20 
(591) Trắng, vàng ,đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Vinadco  (VN) 
81 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02056 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.5.21; 1.15.11; 24.15.2; A26.11.8 
(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ISWAP  (VN) 
Số 4 Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng: quần áo, sách vở, đồ chơi trẻ em.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02058 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) LUDMILA RUSALINA   (UA) 

Luteranska str. 27/29, appt. 12 Kiev-133, 
01133 Ukraine  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu vốt-ca.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02059 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH Giáp Thanh 

Long  (VN) 
305 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Bình 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2012-02060 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.3; 26.1.2; A20.1.3; 13.1.1 
(591) Xanh, đen, đỏ, tím, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang tóc 
Ngọc Nữ  (VN) 
148 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ uốn cắt tóc và tạo kiểu tóc; nối mi; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm 

sóc sắc đẹp, tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp.  
 
 

(210) 4-2012-02061 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; A25.3.3; A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn khảo sát 
xây dựng tổng hợp H.A.I  (VN) 
369/7 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu địa chất; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; đo đạc đất đai; 

khảo sát địa chất; dịch vụ xác định chỉ tiêu kỹ thuật mẫu đất, đá, nước, vật liệu xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-02062 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH VINAMEDIA  (VN) 

Số 223 Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-02064 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.13.25; 26.1.6; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Truyền 
thông Tiếp thị Xu Hướng  (VN) 
550D Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2012-02065 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HOT STEAM Việt 
Nam  (VN) 
R4-74 Hưng Gia I, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn bàn là hơi nước, bàn là gia dụng.  

 
 

(210) 4-2012-02066 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH HOT STEAM Việt 
Nam  (VN) 
R4-74 Hưng Gia I, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn bàn là hơi nước, bàn là gia dụng. 

 
 

(210) 4-2012-02067 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; A14.3.13 
(591) Đen, đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HOT STEAM Việt 
Nam  (VN) 
R4-74 Hưng Gia I, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn bàn là hơi nước, bàn là gia dụng. 

 
 

(210) 4-2012-02068 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ST Toàn Cầu  
(VN) 
Đường 5 tỷ, thôn Ngọa Long, xã Minh 
Khai, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép. 
 
 

(210) 4-2012-02069 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.3.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Thu Hà  (VN) 
90 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2012-02071 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 1.7.6 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thiên Kim  (VN) 
125 Phố Vọng, phường Đông Tâm, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị điện, trang thiết bị nội 

thất và văn phòng, vật tư ngành nước, chế bản điện tử, tin học, thiết bị viễn thông, nguyên 
liệu và các sản phẩm kim loại mầu, kim loại đen, hàng thủ công mỹ nghệ, lâm, thủy sản, 
cao su và các sản phẩm của cao su, vật tư nguyên liệu phục vụ cho sản xuất công nghiệp 
và nông nghiệp (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật), nguyên vật liệu xây dựng, thiết bị 
sứ vệ sinh, đồ gốm sứ các loại; mua bán thiết bị, linh kiện máy móc ngành điện, điện tử, 
điện lạnh, điện dân dụng.  

 
Nhóm 37: Tư vấn lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, bảo trì máy điều hòa nhiệt độ 
các loại; tư vấn lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các thiết bị, linh kiện, máy móc 
ngành điện, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng; dịch vụ lắp đặt hệ thống điện lạnh, nước, 
điện dân dụng; xây lắp công trình điện.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế (trang trí) nội ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2012-02072 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 24.13.1; 18.3.2; A26.4.6 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Cuộc 
Sống Mới  (VN) 
Số 335 Vĩnh Viễn, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-02074 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và dịch vụ đại siêu 
thị BIG C Hải Phòng  (VN) 
Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - sân 
bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 30: Các loại bánh làm từ bột mì, bánh mì, bánh ngọt, bánh quy, bánh nướng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại bánh như bánh mì, bánh ngọt, bánh quy, bánh nướng. 
 
 

(210) 4-2012-02075 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, cam, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và dịch vụ đại siêu 
thị BIG C Hải Phòng   (VN) 
Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - sân 
bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 30: Các loại bánh làm từ bột mì, bánh mì, bánh pizza, bánh quy, bánh nướng.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại bánh như bánh pizza, bánh quy, bánh nướng. 
 
 

(210) 4-2012-02076 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.5.2; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đỏ, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và dịch vụ đại siêu 
thị BIG C Hải Phòng   (VN) 
Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm, sân 
bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại bánh như bánh mỳ, bánh xăng đuých, bánh nhân thịt, 

bánh kẹp thịt, bánh quy, bánh ngọt, bánh mặn.  
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(210) 4-2012-02077 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lợi Phong  (VN) 
F2/44B đường liên ấp 6-2, ấp 6, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Vỏ bọc yên xe đạp và xe máy, vỏ bọc (bằng lưới) cho yên xe đạp và xe máy.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02078 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.5.1; A5.7.23; 5.7.13 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH phòng khám 

chuyên khoa da liễu Táo Đỏ  
(VN) 
Lầu 1, số 7 Nguyễn Thông, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và các vật phẩm vệ sinh.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế: khám chuyên khoa da liễu, chăm sóc da.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02079 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 24.15.3; 24.15.21 
(591) Trắng, nâu, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; sữa đậu nành; pho mai.   
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(210) 4-2012-02080 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 7.1.24; A7.1.11; 7.3.11 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sản xuất 
Hùng Thành Đạt ALUDOORS  
(VN) 
S1 đường D5, khu dân cư Đông Thủ 
Thiêm, phường Bình Trưng Tây, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02081 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân   (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02082 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-02083 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02084 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc  (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02085 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-02086 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02087 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02088 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-02089 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-02090 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-02091 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Chu Anh Tuấn  (VN) 

Xã Vũ Quý, thị trấn Kiến Xương, tỉnh 
Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và tiếp thị; mua bán quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, 

băng nhạc, đĩa nhạc; dịch vụ tổ chức sự kiện (cho mục đích thương mại và quảng cáo); 
dịch vụ môi giới và xúc tiến thương mại; dịch vụ tổ chức hội chợ tổng hợp và chuyên đề.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (cho mục đích văn hóa, giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ 
chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; dịch vụ chụp hình, quay phim kỹ thuật số; dịch 
vụ phòng thu âm và in sang băng đĩa; dịch vụ vũ trường và khu vui chơi giải trí.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
1099 

(210) 4-2012-02092 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị 
Ngọc Lý  (VN) 
ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông, huyện 
Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch nung, ngói nung. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ phơi sấy lúa. 
 
 
 
 
(210) 

 
4-2012-02093 

 
(220) 

 
14.02.2012 

  (441) 25.04.2012 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 10.3.7; 26.13.25 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
truyền thông & Giải Trí ẩn Số 
Vàng  (VN) 
82 đường 27, khu dân cư Tân Quy Đông, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Sản xuất phim, sản xuất, dàn dựng các chương trình phát thành và truyền hình, 
sản xuất chương trình biểu diễn, giải trí trên truyền hình. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02094 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Hà  (VN) 
Số 163 Nguyễn Hoàng, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mỹ phẩm, túi xách, vé máy bay, quà lưu niệm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
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(210) 4-2012-02096 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.13.25 
(731) Trần Đăng Tâm  (VN) 

208 Mỹ Hoàng, phường Phú Mỹ Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; nón (mũ); tất (vớ).  

 
 
 

(210) 4-2012-02097 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sản phẩm từ sữa; sữa đậu nành; 

rau sấy khô; chiết xuất của thịt. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 
 
 
 

(210) 4-2012-02098 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 17.2.25; 14.3.20 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Lý Khương   (VN)

48A đường Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh mua bán bất động sản; cho thuê nhà, văn phòng, quầy bán hàng (ki 

ốt).  
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(210) 4-2012-02100 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SUH MAN-KOON   (KR) 

598-6, Shinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật tạo hình.  

 
 
 

(210) 4-2012-02104 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Đen, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Vạn Kim  (VN)
298/20/1 Tân Hòa Đông, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai; nước trái cây đóng chai.  
 

Nhóm 35: Đại lý mua bán, đại lý ký gửi hàng hóa: nước uống tinh khiết đóng chai, nước 
trái cây đóng chai, thạch dừa, rau câu; môi giới thương mại. 

 
 
 

(210) 4-2012-02106 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Cơ sở An Phước  (VN) 

56/25, TTH 10, tổ 11, khu phố 2, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; lò nướng điện; nồi áp suất điện; lò vi sóng; máy nấu nước 

nóng.  
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(210) 4-2012-02107 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH Trần Duy  (VN) 

59 Yên Đỗ, phường 1, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02108 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.3.3 
(591) Vàng, vàng nhạt, xanh rêu nhạt, hồng 

nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

An Thái Khang   (VN) 
43D/50 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02121 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH VVN Phát triển  

(VN) 
Số 1 dãy H5, ngách 105/18/3 đường 
Xuân La, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình ứng dụng chạy trên các thiết bị di động và máy tính.  
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(210) 4-2012-02122 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 7.1.24; A7.1.11; 7.3.11; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và dịch 
vụ Hà Long  (VN) 
Số 45 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung 
Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê, căng tin; quán ăn tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2012-02125 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ trực 
tuyến FPT  (VN) 
408 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại sản phẩm sau: máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần 

mềm máy tính, phần cứng máy vi tính.  
 
 

(210) 4-2012-02126 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, New 
York 10017, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-02127 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; máy tính xách tay; các bộ phận và phụ kiện cho tất cả các hàng hóa 

trên.  
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1104 

(210) 4-2012-02141 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.,   (JP) 
408, Tashiro Daikan-machi, Tosu, Saga, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ xoa bóp (mát xa), thiết bị y tế có 

tần số thấp, miếng lót (cái đệm) hơi nóng dùng cho mục đích y tế, các bộ phận và thiết bị 
dùng cho hàng hoá kể trên, thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân 
tay, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương.  

 
 
 

(210) 4-2012-02142 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.,   (JP) 
408, Tashiro Daikan-machi, Tosu, Saga, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ xoa bóp (mát xa), thiết bị y tế có 

tần số thấp, miếng lót (cái đệm) hơi nóng dùng cho mục đích y tế, các bộ phận và thiết bị 
dùng cho hàng hoá kể trên, thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân 
tay, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương.  

 
 
 

(210) 4-2012-02143 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Báo Sài Gòn Tiếp thị   (VN) 

25 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 16: Sách; báo chí; tạp chí; ấn phẩm; bản tin.  
 

Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm để bán hàng; 
tiếp thị sản phẩm; quảng cáo.  
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(210) 4-2012-02144 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Báo Sài Gòn Tiếp thị   (VN) 

25 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 16: Sách; báo chí; tạp chí; ấn phẩm; bản tin.  
 

Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm để bán hàng; 
tiếp thị sản phẩm; quảng cáo.   

 
 

(210) 4-2012-02145 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(591) Trắng, đen, xanh dương 
(731) Tạp chí Kiến trúc và Đời sống  

(VN) 
88/1B Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; báo chí; tạp chí; ấn phẩm; bản tin.  

 
 

(210) 4-2012-02146 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.7.6; 3.1.8; 3.1.16 
(591) Trắng, xanh dương, tím 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Huy  (VN) 
3/37a ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-02147 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Trung ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02148 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02149 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02160 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-02161 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-02162 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-02163 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-02164 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 
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1108 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02165 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02166 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02167 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung ương 3  (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-02168 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung ương 3  (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02169 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02180 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.17.17; 24.17.25; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Mỹ Hương  (VN) 
Thôn 1, xã Gia An, huyện Tánh Linh, 
tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón. 
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(210) 4-2012-02181 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 6.1.2; 1.3.1; A1.1.10; 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở Vĩnh Tân  
(VN) 
Số 59 xóm 3, thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh 
Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02182 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) FUJIAN JINJIANG DONGSHI 

NICETECT MACHINE CO.,LTD.  (CN) 
Nicetect Mansion, Jinglin Industrial 
Area, Dongshi, Jinjiang, Fujian, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Hệ thống giảm xóc dùng cho dùng cho xe cộ; thanh chắn va đập của xe cộ; 

thanh chắn va đập của xe ô tô; giảm xóc dùng cho ô tô; lò xo giảm xóc dùng cho xe cộ; 
hệ thống thủy lực dùng cho xe cộ.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02186 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) KARSTEN MANUFACTURING 

CORPORATION    (US) 
2201 West Desert Cove, Phoenix, 
Arizona 85029, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục gồm: găng tay, găng tay hở ngón, thắt lưng, tất ngắn; đồ đi chân; 

đồ đội đầu, cụ thể là mũ, mũ lưỡi trai, lưỡi trai (đội đầu).  
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(210) 4-2012-02187 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) KARSTEN MANUFACTURING 

CORPORATION    (US) 
2201 West Desert Cove, Phoenix, 
Arizona 85029, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là áo sơ mi, áo len dài tay, áo lót chống mồ hôi, áo gió, áo 

len chui đầu, áo gi-lê, quần đùi, quẫn dài, quần âu, quần soóc, váy, váy ngắn, áo vét, áo 
khoác ngoài, áo mưa, găng tay, găng tay hở ngón, thắt lưng, tất ngắn; đồ đi chân; đồ đội 
đầu cụ thể là mũ, mũ lưỡi trai, lưỡi trai (đội đầu).  

 
 
 

(210) 4-2012-02188 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 16.3.13 
(731) KARSTEN MANUFACTURING 

CORPORATION    (US) 
2201 West Desert Cove, Phoenix, 
Arizona 85029, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là áo sơ mi, áo len dài tay, áo lót chống mồ hôi, áo gió, áo 

len chui đầu, áo gi-lê, quần đùi, quăn dài, quần âu, quần soóc, váy, váy ngắn, áo vét, áo 
khoác ngoài, áo mưa, găng tay, găng tay hở ngón, thắt lưng, tất ngắn; đồ đi chân; đồ đội 
đầu cụ thể lả mũ, mũ lưỡi trai, lưỡi trai (đội đầu). 

 
 
 

(210) 4-2012-02189 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) KARSTEN MANUFACTURING 

CORPORATION    (US) 
2201 West Desert Cove, Phoenix, 
Arizona 85029, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Túi đựng gậy đánh gôn; đầu gậy đánh gôn; túi đựng dụng cụ đánh gôn khi đi 

du lịch; bóng đánh gôn; giá đặt bóng gôn; găng đánh gôn; dụng cụ để sửa tảng đá cỏ (phụ 
kiện đánh gôn); ghim cài để giữ vật dùng đánh dấu ví trí quả bóng gôn; vật dùng đánh dấu 
vị trí quả bóng gôn; bóng gôn dùng để luyện tay.  
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(210) 4-2012-02200 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Dịch vụ 

thương mại và Dược phẩm Hà 
Nội   (VN) 
Số 55A, ngõ 281, đường Trần Khát 
Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-02201 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Dịch vụ 

thương mại và Dược phẩm Hà 
Nội   (VN) 
Số 55A, ngõ 281, đường Trần Khát 
Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-02202 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Nguyễn Xuân Cảnh   (VN) 

Nhà số 27, ngõ Thái Thịnh 1, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2012-02203 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Sen  (VN) 
94/11 đường số 5, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02204 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Sen   (VN) 
94/11 đường số 5, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02205 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.4.6 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) TONG TSEN (H.K.) CO.,LTD.   (HK) 

Flat 23, 8/F., Cosmopolitan Centre, No. 
760 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước cốt dừa. 
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(210) 4-2012-02207 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.3.1; 26.4.2; 1.3.2 
(591) Đen, vàng, cam 
(731) OENOFOROS AB   (SE) 

P.O. Box 24005, 104 50 Stockholm, 
Sweden  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 

(210) 4-2012-02208 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh La Chí Thanh  
(VN) 
01 Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: ổ bi công nghiệp, vòng bi công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-02209 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.23; 26.13.25; 26.4.4 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh La Chí Thanh  
(VN) 
01 Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 07: ổ bi công nghiệp, vòng bi công nghiệp.  

 
 
(210) 

 
4-2012-02220 

 
(220) 

 
15.02.2012 

  (441) 25.04.2012 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 5.3.20 
(591) Xanh dương, xanh nõn chuối, trắng 
(731) Công ty cổ phần thức ăn A No 

Va   (VN) 
Cụm công nghiệp Long Định-Long 
Cang, ấp 4, xã Long Cang, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản.  
 
 

(210) 4-2012-02221 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 
thương mại dịch vụ Bếp Xinh  
(VN) 
R4-93 Hưng Gia III, Phú Mỹ Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; quạt máy; ấm nước đun bằng điện; bếp điện từ; đèn sạc.  

 
 

(210) 4-2012-02223 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) THAI ATLAS GLOBAL FOOD CO., 

LTD.  (TH) 
37 Moo 1, Thakham, Sampran, 
Nakornpathom, 73110 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng (đồ uống); nước ép trái cây/nước quả ép; 

nước sô đa; nước uống; nước ép trái cây/nước quả ép có chứa thạch dừa (đồ uống); nước 
uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế, không cồn); đồ uống có chứa hoặc được 
làm giàu/bổ sung vi-ta-min và/hoặc chất khoáng và/hoặc chất phụ gia dinh dưỡng (đồ 
uống không cồn) (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống/đồ uống đẳng trương cung cấp 
muối và khoáng chất cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống; thay thế nước 
điện giải dùng cho mục đích thể thao và mục đích chung (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-02224 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ CFSG   (VN)
11/114B Thống Nhất, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
1116 

(210) 4-2012-02225 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 3.7.17; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Cơ sở Vĩnh Thành  (VN) 

ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, 
huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trứng vịt.  

 
 

(210) 4-2012-02226 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.2; A25.7.3; A25.7.4; 26.4.4 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị trường 
học Nam Anh   (VN) 
Số 21 phố Giang Văn Minh, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy (sử dụng trong lớp học). 
 

Nhóm 16: Dụng cụ giảng dạy (dụng cụ học tập và giáo cụ học đường - không bao gồm 
thiết bị giảng dạy) cụ thể là: bảng chữ cái, bảng thời khóa biểu, hộp đựng bút, thước kẻ, 
bảng tính số học sách.  

 
Nhóm 20: Gỗ và các sản phẩm từ gỗ cụ thể là tủ, giá sách, kệ, bàn ghế (bàn ghế văn 
phòng và bàn ghế trường học).  

 
Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em.  

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị giảng dạy, dụng cụ giảng dạy (bảng chữ cái, bảng thời khóa 
biểu, hộp đựng bút, thước kẻ, bảng tính số học, sách); mua bán đồ gỗ: tủ, giá sách, kệ, bàn 
ghế (bàn ghế văn phòng và bàn ghế trường học); mua bán đồ chơi trẻ em.  

 
 

(210) 4-2012-02227 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.17 
(591) Đỏ boóc đô, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Sao Kim   (VN) 
Số 1 trung tâm xí nghiệp dịch vụ nông 
nghiệp Thanh Trì, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; vòi nước; vòi tắm hoa sen; chậu (bồn) rửa mặt, bệ xí.  
 
 

(210) 4-2012-02228 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 24.15.21 
(731) Trịnh Quốc Hùng   (VN) 

631 Nguyễn Văn Quá, khu phố 3, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); loa; máy thu hình (tivi); 

máy quay băng (caset); ống nói (micro). 
 
 
 

(210) 4-2012-02229 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh lá cây, tím, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Viễn Liên  
(VN) 
86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (có nội dung được phép lưu 

hành). 
 

Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các công trình viễn thông, tin học. 
 

Nhóm 42: Thiết kế bảng vẽ công trình viễn thông.  
 
 
 

(210) 4-2012-02240 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Gái  (VN) 
Khê Thanh, Mỹ Lại, Tịnh Khê, huyện 
Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương) cây. 
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(210) 4-2012-02241 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON    (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc và làm sạch da và tóc.  

 
 

(210) 4-2012-02242 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON    (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc và làm sạch da và tóc.  

 
 

(210) 4-2012-02243 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) KAMOTSURU SAKE BREWING CO., 

LTD.   (JP) 
4-31, Saijo-honmachi, Higashi-
hiroshima-shi, Hiroshima-ken, 739-
0011, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu sa kê. 

 
 

(210) 4-2012-02244 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) KAMOTSURU SAKE BREWING CO., 

LTD.    (JP) 
4-31, Saijo-honmachi, Higashi-
hiroshima-shi, Hiroshima-ken, 739-
0011, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu sa kê. 
 
 
 

(210) 4-2012-02245 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) LARGAN MEDICAL CO., LTD.   (TW) 

2F No.14, 23rd Rd., Taichung Industrial 
Park, Nantun Dist., Taichung City, 
40850, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 09: Thấu kính tiếp xúc.  

 
 
 

(210) 4-2012-02246 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) LARGAN MEDICAL CO.,LTD.   (TW) 

2F No.14, 23rd Rd., Taichung Industrial 
Park, Nantun Dist., Taichung City, 
40850, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 09: Thấu kính tiếp xúc.  

 
 
 

(210) 4-2012-02261 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.5.16; 26.1.1; A3.11.2 
(591) Xanh lá, đỏ, hồng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Phúc 
Đạt  (VN) 
46 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại dược phẩm. 
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(210) 4-2012-02263 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A11.7.3; A11.7.4 (540) 

  

(731) Trần Quốc Tuấn  (VN) 
168/40A đường Nguyễn Suý, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Móc treo quần áo không bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán móc treo quần áo không bằng kim loại.  
 
 
 

(210) 4-2012-02264 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; A5.5.20 
(591) Hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Hà  (VN) 
Tổ 35 thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày đép, mũ nón.  
 
 
 

(210) 4-2012-02265 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Phùng Mỹ Mai  (VN) 
Số 62/21, đường Xóm Đất, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt. 
 

Nhóm 11: Đồ điện gia dụng, cụ thể: nồi cơm điện, ấm đun nước bằng điện, bóng đèn 
chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, bình cung cấp nước nóng, bếp ga.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay.  

 
Nhóm 18: Va li, túi xách.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, dây lưng dùng cho quần áo.  
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(210) 4-2012-02266 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.3.20; 2.1.20 (540) 

  

(731) Phùng Mỹ Mai  (VN) 
Số 62/21, đường Xóm Đất, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt.  
 

Nhóm 11: Đồ điện gia dụng, cụ thể: nồi cơm điện, ấm đun nước bằng điện, bóng đèn 
chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, bình cung cấp nước nóng, bếp ga.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay.  

 
Nhóm 18: Va li, túi xách. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, dây lưng dùng cho quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-02267 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm BI LI LUX   (VN) 
ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; bột ngũ cốc dinh dưỡng; trà (chè); ca cao; các loại bánh chế biến từ bột 

ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2012-02268 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 

HÀ   (VN) 
25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; kem ăn lạnh; bánh kẹo; mứt kẹo.  
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(210) 4-2012-02269 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) EVERGREEN OPTRONICS INC.  
(TW) 
4F., No.179, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu 
Dist., Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị chiếu sáng.  

 
 

(210) 4-2012-02280 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Bắc    (VN) 
65 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-02281 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Bắc    (VN) 
65 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-02282 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Bắc    (VN) 
65 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-02283 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) ELEMENT ONE PRIVATE LIMITED  

(SG) 
7500A Beach Road, #04-324 The Plaza, 
Singapore 199591  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, giấy cuốn thuốc lá, đầu lọc thuốc lá điếu, tẩu hút thuốc lá, hộp 

đựng thuốc lá không bằng kim loại quý.   
 
 
 

(210) 4-2012-02284 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) ELEMENT ONE PRIVATE LIMITED  

(SG) 
7500A Beach Road, #04-324 The Plaza, 
Singapore 199591  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, giấy cuốn thuốc lá, đầu lọc thuốc lá điếu, tẩu hút thuốc lá, hộp 

đựng thuốc lá không bằng kim loại quý.  
 
 
 

(210) 4-2012-02285 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) ELEMENT ONE PRIVATE LIMITED  

(SG) 
7500A Beach Road, #04-324 The Plaza, 
Singapore 199591  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, giấy cuốn thuốc lá, đầu lọc thuốc lá điếu, tẩu hút thuốc lá, hộp 

đựng thuốc lá không bằng kim loại quý.  
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(210) 4-2012-02286 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Gia Phát  
(VN) 
57/7K đường Tân Thới Nhất 1, khu phố 
6, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02288 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) FUJIFILM CORPORATION   (JP) 

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; xà phòng; kem đánh răng, tinh dầu thơm; 

nước hoa, hương thơm để thắp; móng (tay, chân) giả; lông mi giả. 
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung vitamin; chất 
bổ sung dinh dưỡng có chứa vitamin E; chất bổ sung dinh dưỡng cho thực phẩm và chất 
ăn kiêng, phù hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung chế độ ăn kiêng dùng cho mục đích y 
tế; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; các loại thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng từ vitamin hoặc chất khoáng. 

 
Nhóm 29: Thực phẩm đã chế biến hoặc chất bổ sung cho thực phẩm làm từ rau, thịt, cá, 
động vật có vỏ cứng, hải sản, chất béo có thể ăn được, dầu có thể ăn được, sản phẩm sữa, 
trứng, hoặc kết hợp của các thực phẩm này; thực phẩm đã chế biến hoặc chất bổ sung cho 
thực phẩm làm từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, chất béo có thể ăn được, dầu 
có thể ăn được, sản phẩm sữa trứng, hoặc kết hợp của các thực phẩm này, được làm giàu 
Vitamin E. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm; dịch vụ bán 
lẻ hoặc bán buôn thực phẩm đã chế biến; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thực phẩm và chất 
bổ sung chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn mỹ phẩm và chế phẩm trang 
điểm thông qua trang điện tử trực tuyến; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thực phẩm đã chế 
biến thông qua trang điện tử trực tuyến; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thực phẩm và chất 
bổ sung chăm sóc sức khỏe thông qua trang điện tử trực tuyến.  
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(210) 4-2012-02289 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.1.1; 1.15.23; A26.3.5; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần T E K C O M  
(VN) 
Phòng 606, khu B, lndochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm (ván, ván ghép); gỗ dán. 

 
 

(210) 4-2012-02302 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Sundial 

Pharma   (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-02303 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Sundial 

Pharma    (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-02304 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Sundial 

Pharma    (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02305 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.20; 2.9.1 
(591) Cam, tím, xanh lá cây, xanh dương đậm, 

xám nhạt 
(731) Công ty cổ phần Lâm Đạt 

Hưng   (VN) 
37 đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế, tất cả đều là đồ nội thất; khung kính; khung ảnh; bức bình 

phong bằng gỗ; kệ rượu; nút bịt kín bằng nhựa; chốt nhựa.  
 

Nhóm 36: Cho thuê nhà xưởng.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02306 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xám nhạt, xanh dương, xanh dương đậm, 

nâu nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Lâm Đạt 

Hưng    (VN) 
37 đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế, tất cả đều là đồ nội thất; khung kính; khung ảnh; bức bình 

phong bằng gỗ; kệ rượu; nút bịt kín bằng nhựa; chốt nhựa.   
 

Nhóm 36: Cho thuê nhà xưởng.  
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(210) 4-2012-02307 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 1.15.5; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân gas 

Hiệp Hương   (VN) 
R257, KP7, phường Thống Nhất, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ga, linh kiện bếp ga. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp ga; dịch vụ vận chuyển ga bằng đường bộ.  
 
 

(210) 4-2012-02308 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15; 26.7.25 
(731) Công ty cổ phần nhựa Tín Kim  

(VN) 
C2.7 - đường §3, khu công nghiệp Đồng 
An 2, phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Khay chứa dây cáp điện bằng nhựa; máng chứa dây cáp điện bằng nhựa.  
 

Nhóm 17: Nhựa dẻo (bán thành phẩm).  
 

Nhóm 19: Tấm trần nhà bằng nhựa; vách ngăn bằng nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-02309 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.23; 26.13.25; 15.7.1 
(731) Công ty TNHH thời trang nón 

Sơn  (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Mũ; mũ vải.  
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(210) 4-2012-02320 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đen, trắng, da cam, ghi sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần F.D.A  (VN) 
D7A, KP 1, phường Trảng Dài, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-02321 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.3.11; A5.3.14; 5.3.22 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
trà Đài Dực  (VN) 
100/11 Hùng Vương, phường 09, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  

 
 

(210) 4-2012-02322 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.13.25; 26.4.4; A26.11.9; 26.11.3 
(591) Xanh dương sẫm, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Trí  (VN) 
36 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-02323 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Âu Việt   (VN) 
Phòng 504, CT4B, khu đô thị mới Bắc 
Linh Đàm, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 

(210) 4-2012-02324 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Nguyễn ích Bàng   (VN) 

Phòng 1204, Nhà NƠ3, khu đô thị Pháp 
Vân, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược; dược liệu; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-02325 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng, xám, đen 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Trí   (VN) 
36 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-02326 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nautilus Việt 
Nam   (VN) 
3E/10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm thủy hải sản đông lạnh đóng hộp gồm: cá, cua, ghẹ, tôm, ốc, sò. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
1130 

(210) 4-2012-02327 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng đồng, vàng đồng đậm, trắng, 

đen, đỏ đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nautilus Việt 
Nam   (VN) 
3E/10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm thủy hải sản đông lạnh đóng hộp gồm: cá, cua, ghẹ, tôm, ốc, sò.  

 
 

(210) 4-2012-02328 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

A.I.D.A  (VN) 
54A đường 21, khu dân cư Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa chứa albumin (dùng cho mục đích y tế); men sữa dùng trong ngành dược; 

thực phẩm ăn kiêng dùng cho y học; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; sữa ong 
chúa (dùng trong ngành y), sợi thực vật ăn được (dùng cho ngành y). 

 
 
(210) 

 
4-2012-02329 

 
(220) 

 
16.02.2012 

  (441) 25.04.2012 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại 
Trương Vui   (VN) 
165 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  
 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); cặp học sinh; cặp đựng hồ sơ; va li.  
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(210) 4-2012-02340 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Bùi Hồng Quang  (VN) 
Thôn Sông Lô 2, xã An Tường, thành 
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo cụ thể là: bánh quy, bánh xốp, bánh ngọt; kẹo lạc, kẹo viên. 

 
 

(210) 4-2012-02343 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật Bạch Vu  (VN) 
29/5 đường 19, phường Linh Chiểu, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động; chuông báo cháy; máy ảnh [chụp ảnh]; phần mềm máy tính 

[ghi sẵn]; màn hình [phần cứng máy vi tính]; máy ghi hình; thiết bị ghi hình. 
 
 

(210) 4-2012-02344 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 6.1.2; A1.1.10; 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tiến Lợi   (VN) 
Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Mái tôn và các phụ tùng đi kèm như: đinh vít, tấm đậy nóc, đầu ngàm, cầu 

phong bằng thép.  
 
 

(210) 4-2012-02345 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tôn Vạn 
Thành   (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến 
Hùng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại: tôn lạnh, tôn mạ màu, tôn mạ kẽm dạng 

cuộn và dạng tấm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
1132 

Nhóm 35: Bán buôn tôn lạnh, tôn màu, tôn kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, phôi 
thép, sắt cuộn, thép hình, xà gồ thép các loại.  

 
 

(210) 4-2012-02346 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tôn Vạn 
Thành   (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến 
Hùng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại: tôn lạnh, tôn mạ màu, tôn mạ kẽm dạng 

cuộn và dạng tấm.  
 

Nhóm 35: Bán buôn tôn lạnh, tôn màu, tôn kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, phôi 
thép, sắt cuộn, thép hình, xà gồ thép các loại.  

 
 

(210) 4-2012-02347 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tôn Vạn 
Thành   (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến 
Hùng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại: tôn lạnh, tôn mạ màu, tôn mạ kẽm dạng 

cuộn và dạng tấm.  
 

Nhóm 35: Bán buôn tôn lạnh, tôn màu, tôn kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, phôi 
thép, sắt cuộn, thép hình, xà gồ thép các loại.  

 
 

(210) 4-2012-02348 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Tùng  (VN) 
Xóm 1, thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng; mua bán máy móc như: máy hút 

bụi, máy chà sàn, máy giặt thảm, máy xay sinh tố; xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm 
chức năng; xuất nhập khẩu máy móc như: máy hút bụi, máy chà sàn, máy giặt thảm, máy 
xay sinh tố.  
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(210) 4-2012-02349 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trường Thịnh  
(VN) 
ấp 1, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 
tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-02360 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.9; 26.4.3 
(591) Đỏ, tím, trắng, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Diễm Phúc  (VN) 
313 ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh 
Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-02361 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.3.1; 1.3.2; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch Anh Nguyên  (VN) 
8/27 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân 
Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; dịch vụ kinh 

doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý vé tàu, vé xe, vé máy bay.  
 
 

(210) 4-2012-02362 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Dao  (VN) 
316 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy màu; chế phẩm nhuộm tóc; nước xức tóc; keo xịt tóc; chế 

phẩm uốn tóc, chế phẩm tạo nếp tóc, chế phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm để tẩy keo xịt tóc; 
dầu dùng cho mục đích làm sạch; dầu gội đầu.  
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(210) 4-2012-02363 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.1.1; A22.5.13 
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thương Hiệu 
Lớn  (VN) 
Số 87, ngách 6, ngõ Hòa Bình, thôn 
Đông, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng 

cáo ngoài trời; quan hệ công chúng; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo bằng truyền 
hình.  

 
Nhóm 40: Mạ kẽm; in ốp sét; gia công giấy; dịch vụ xếp chữ phim; in ảnh chụp; nghề in.  

 
 
 

(210) 4-2012-02364 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xám, xanh dương, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Sài 
Gòn Lữ Hành   (VN) 
23 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch.  
 

Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn.  
 
 
 

(210) 4-2012-02365 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Nâu đỏ, tím, xanh lá cây, xanh dương, 

xanh lá cây nhạt, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Sài 
Gòn Lữ Hành  (VN) 
23 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch.  
 

Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn.  
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(210) 4-2012-02366 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; A8.1.22; A8.1.23 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, vàng, 

đen, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sóng Việt  
(VN) 
65/16 đường Giải Phóng, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la; ca cao; kem lạnh; cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ ăn uống giải khát do nhà hành thực hiện.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02367 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đất Phương 
Nam  (VN) 
Lô 17C, khu công nghiệp Trà Nóc, quận 
Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: tấm lợp fibro xi măng, tấm phẳng.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02369 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 09: Trang thiết bị âm thanh: tăng âm, loa, đầu đọc đĩa hình DVD, đầu đọc đĩa hình 

MlDl, tivi. 
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(210) 4-2012-02380 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dịch vụ cà 

phê Cao Nguyên  (VN) 
135/37/50 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà). 
 

Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện (dịch vụ ăn uống).  
 
 

(210) 4-2012-02381 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 18.1.5; 2.9.14; 2.9.18; 26.1.1 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thêm  (VN) 
268/8A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hành khách; chuyên chở hàng hóa, vận chuyển hàng hóa; 

dịch vụ giao hàng; dịch vụ vận tải (tư tín hoặc hàng hóa); dịch vụ lái xe. 
 
 

(210) 4-2012-02382 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Sakª  (VN) 
113E Lý Thánh Tông, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cho thuê thời gian quảng 
cáo trên phương tiện truyền thông. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy 
trì trang tin điện tử cho người khác; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm 
máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2012-02383 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Viết Trường  (VN) 
Xóm Đông Quang Trung, xã Tùng Lộc, 
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: rượu vốtca, rượn uýtky, rượu brandi, rượu vang, rượu hoa 

quả.  
 
 

(210) 4-2012-02384 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Cơ sở Việt Hương  (VN) 

29 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm (mỹ phẩm dùng cho người).  

 
 

(210) 4-2012-02385 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và xây dựng Công 
Khôi   (VN) 
85 đường số 12, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; cửa hàng cung cấp thức ăn nhanh; quán cà phê; 

căng- tin; khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-02386 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 7.3.2; 26.4.9; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Việt Tấn Hưng  

(VN) 
39 đường ĐHT 22, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy cụ thể như: săm, lốp, nhông xe, xích xe, đĩa xe, má phanh.  
 
 

(210) 4-2012-02387 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 
(300) 2011-080054 08.11.2011 JP 

  
(731) NAGAKI SEIKI CO.,LTD.   (JP) 

4-31, Tashiden 3-chome, Daito-city, 
Osaka 574-0045, JAPAN  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Cùm [đồ ngũ kim], móc (đồ ngũ kim); dây kim loại thường; dây cáp; sắt và 

thép, vật liệu kim loại dùng trong các công trình xây dựng; khay chất hàng và khay đỡ 
hàng làm bằng kim loại; sàn phẳng hình tròn bằng kim loại để đỡ hàng; sàn để bằng kim 
loại chuyển hàng; ròng rọc bằng kim loại, không phải là bộ phận của máy; lò xo bằng kim 
loại, không phải là bộ phận của máy; van kim loại, không phải là bộ phận của máy; mối 
nối bằng kim loại dùng cho đường ống; mép bích kim loại; đồ ngũ kim; thang gấp và 
thang bằng kim loại; hộp đựng dụng cụ bằng kim loại [trống]; má kẹp bằng kim loại; ống 
vặn căng dây kim loại [mỏ kẹp căng], dây thép; vòng bằng kim loại, khóa bằng kim loại 
thường (đồ ngũ kim); vòng hãm bằng kim loại; cái chặn bằng kim loại; dây treo bằng kim 
loại để chuyển hàng nặng; cáp treo bằng kim loại để chuyển hàng nặng; dây đai bằng kim 
loại để chuyển hàng nặng. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ kéo dây (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); dụng cụ kéo dây dùng 
cho dây điện và dây cáp (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); bộ căng dây (dụng cụ cầm 
tay thao tác thủ công); bộ căng dây dùng cho dây điện và dây cáp (dụng cụ cầm tay thao 
tác thủ công), phụ tùng của dụng cụ kéo dây dùng dây điện và dây cáp (dụng cụ cầm tay 
thao tác thủ công); kẹp (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công), kẹp dây (dụng cụ cầm tay 
thao tác thủ công); kẹp dây dùng cho dây điện và dây cáp (dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công, bàn kẹp bằng kim loại dùng cho dây điện và dây cáp (dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công), phụ tùng của kẹp dùng cho dây điện và dây cáp (dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công), tời (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công), dây đai của dụng cụ kéo dây (dụng cụ cầm 
tay thao tác thủ công); dây đai của bộ căng dây (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); móc 
treo của dụng cụ kéo dây (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); móc treo của bộ căng dây 
(dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); xích của dụng cụ kéo dây (dụng cụ cầm tay thao tác 
thủ công); xích của bộ căng dây (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); cờ lê (dụng cụ cầm 
tay thao tác thủ công); vỏ đựng bằng da (đồ chuyên dụng đi kèm) của cờ lê; đầu tuýp cờ 
lê; dụng cụ bóc vỏ dây điện (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); kìm tuốt dây điện (dụng 
cụ cầm tay thao tác thủ công); kìm (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); cần xiết lực 
(dụng cụ cầm tay thao tác thủ công), thanh dây dẫn cách điện (dụng cụ cầm tay thao tác 
thủ công); kìm cách điện (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công), dụng cụ cầm tay thao tác 
thủ công có đầu nhọn hoặc cạnh sắt (không phải kiếm); dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công [không phải hộp mực, dũa, thanh liếc đao; đá mài của thợ mộc]; chìa vặn ốc (dụng 
cụ cầm tay thao tác thủ công). 

 
Nhóm 09: Thiết bị đo lực căng; thiết bị đo lực căng dùng cho dây điện và dây cáp, phụ 
tùng của thiết bị đo lực căng dùng cho dây điện và dây cáp; thiết bị đo lực căng kỹ thuật 
số; thiết bị đo lực căng kỹ thuật số dùng cho dây điện và dây cáp, phụ tùng của thiết bị đo 
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lực căng kỹ thuật số dùng cho dây điện và dây cáp; hộp đựng (đồ chuyên dụng đi kèm) 
của thiết bị đo lực căng; dụng cụ ghi của thiết bị đo lực căng, dụng cụ và thiết bị chụp 
ảnh; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ kiểm soát và phân phối điện năng; bộ đảo 
điện quay; máy hiệu chỉnh pha; dụng cụ thử và dụng cụ đo điện hoặc từ; dây điện và dây 
cáp điện; lõi từ; dây điện trở; bản điện cực; dây đai trọng lượng [dùng khi lặn với bình khí 
nén]. 

 
 
 

(210) 4-2012-02388 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) UNITED LABORATORIES, INC.   (PH) 

66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong 

ngành y); thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong 
ngành y; chế phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân không dùng cho trang điểm (dùng 
trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2012-02400 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim 
điện não nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế, đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân 
liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa 
chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
bia, rượu.  
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(210) 4-2012-02401 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng 
(731) SMART SENSE INTERNATIONAL 

LIMITED   (HK) 
Room 502-3 Commercial House, 35 
Queen's Road Central, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-02403 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty liên doanh trách 

nhiệm hữu hạn Kainan  (VN) 
Số 276 đường Hàng Kênh, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép.  

 
 

(210) 4-2012-02405 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A11.3.7; 26.13.25 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) ZENSHO HOLDINGS CO.,LTD.   (JP) 

18-1 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán rượu nhỏ; quán cà phê tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2012-02420 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) BIOGEN IDEC MA INC.   (US) 

14 Cambridge Center, Cambridge, MA 
02142 USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho việc điều trị bệnh máu khó đông; thuốc thử và mẫu 
thử dùng cho chẩn đoán y tế để xét nghiệm các dịch cơ thể. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02422 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) BIOGEN IDEC MA INC.    (US) 

14 Cambridge Center, Cambridge, MA 
02142 USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thử và mẫu thử dùng cho chẩn đoán y tế để xét nghiệm các dịch cơ thể.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02427 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.5.1; 26.3.23 
(731) BIOGEN IDEC MA INC.     (US) 

14 Cambridge Center, Cambridge, MA 
02142 USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho việc điều trị bệnh máu khó đông. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02429 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) KT & G CORPORATION   (KR) 

100, Pyungchon-dong, Taedeog-ku, 
Taejon, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút 

thuốc lá, không làm bằng kim loại quý; đầu lọc thuốc lá, hộp đựng thuốc lá không làm 
bằng kim loại quý; túi đựng thuốc lá; bật lửa dùng để hút thuốc lá không làm bằng kim 
loại quý; diêm; cái làm sạch tẩu thuốc lá; gạt tàn thuốc lá dùng cho người hút thuốc 
không làm bằng kim loại quý; dao cắt xì gà. 
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(210) 4-2012-02442 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.8 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại thực phẩm Gia 
Phương  (VN) 
132 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các loại hạt (hạt tiêu, hạt điều, hạt ChiA, hạt sen, hạt kê, hạt é, hạt 

lười −ơi, hạt dẻ, bobo, hạt dưa, hạt hướng dương), các loại đậu (đậu đen, đậu đỏ, đậu 
xanh, đậu phộng, đậu nành), mì sợi, mì vắt, ngũ vi hương, bột cà ri (gia vi), bột gạo, bột 
nếp, bột mì, các loại mứt (mứt bí, mứt gừng, mứt khoai, mứt dưa).  

 
 

(210) 4-2012-02443 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.3; 1.5.1 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Trung 

Thạnh  (VN) 
KV Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo. 

 
 

(210) 4-2012-02444 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Trung 

Thạnh   (VN) 
KV Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo. 
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(210) 4-2012-02445 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.3; A26.11.12 
(591) Xám, xanh lá cây, đen, đỏ, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Trung 

Thạnh   (VN) 
KV Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02446 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; A5.5.20; 1.15.23; 26.13.25; 
15.7.1 

(731) Công ty TNHH thời trang Nón 
Sơn  (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Mũ, mũ vải. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02447 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; 26.13.25; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH thời trang Nón 

Sơn  (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Mũ, mũ vải.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
1144 

(210) 4-2012-02448 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 25.1.25; 25.7.25 
(731) Công ty TNHH thời trang Nón 

Sơn  (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Mũ, mũ vải. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02449 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.7.20; 25.1.25; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH thời trang Nón 

Sơn  (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ, mũ vải. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02460 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; kem lạnh.  
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(210) 4-2012-02461 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước có ga và không có ga; nước tinh khiết; nước ngọt; nước ép trái cây.  

 
 
 

(210) 4-2012-02462 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức hội trợ triển lãm nhằm mục đích thương 

mại; dịch vụ quản lý kinh doanh; mua bán: sơn, mỹ phẩm, dầu nhớt, vật liệu xây dựng, 
phần mềm máy tính, đồ trang sức, văn phòng phẩm, cao su, túi xách, dây, nước giải khát, 
bột thực phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-02463 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới và cho thuê bất động sản; dịch vụ bảo hiểm; 

dịch vụ ngân hàng.  
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(210) 4-2012-02464 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà ở; dịch 

vụ trang trí nội thất và ngoại thất.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02465 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh (VN)    (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02466 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải trong và ngoài nước; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; 

dịch vụ du lịch.  
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(210) 4-2012-02467 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu; tiêu hủy rác thải; dịch vụ in ấn; dịch vụ nhuộm vải.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02468 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đạo tạo; dịch vụ vui chơi giải trí.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02469 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế 

bao bì.  
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(210) 4-2012-02480 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 4.5.3; 4.5.2 
(591) Xanh lá cây, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SHELTON  (VN) 
Số 18, ngách 40/2/5 phố Tạ Quang Bửu, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến đi du lịch. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; dịch vụ dịch thuật.  
 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02484 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải du 
lịch Huy Hoàng  (VN) 
Thôn Hạnh, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ôtô, cho thuê xe chở khách, vận chuyển hành khách bằng taxi.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02485 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Nguyễn Đỗ Văn Hiếu  (VN) 

49 Hùng Vương, phường Hải Châu I, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vải.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo. 
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(210) 4-2012-02486 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.13.1; A1.1.2; A26.11.12; A1.1.9 
(591) Xanh dương, vàng da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH phòng khám đa 

khoa An Phúc  (VN) 
36A Trần Phú, phường Hải Châu I, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh. 

 
 

(210) 4-2012-02487 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) C.S.P CORPORATION   (JP) 

11-1, Honmachi, Nishinomiya-city, 
Hyogo, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; hộp 

bằng kim loại quý; vòng đeo chìa khóa bằng kim loại quý; đá quý; hộp đựng đồ trang sức 
(hộp nhỏ); đồ trang trí [đồ kim hoàn, đồ trang sức]; đồ trang sức; đồ nữ trang rẻ tiền [đồ 
trang sức, đồ kim hoàn]; đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ chạy điện.  

 
Nhóm 18: Ví đựng đồ trang điểm, chưa có đồ bên trong; túi xách học sinh; túi du lịch; ví 
đựng danh thiếp; túi mua hàng; túi cho thể thao; túi xách tay; túi dùng ở bãi biển; ba lô; 
túi cầm tay cho phụ nữ; túi (bao, túi nhỏ) bằng da để bao gói; hộp bằng da hoặc giả da; 
hộp bằng sợi lưu hóa; ví để chìa khóa bằng da; « ; « che nắng.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón, khăn trùm đầu. 

 
 

(210) 4-2012-02488 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) REEBONZ PTE. LTD.   (SG) 

21 Tai Seng Street, Level 4, Singapore 
534166  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức kinh doanh, quản lý kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán 

sản phẩm và dịch vụ qua mạng máy tính toàn cầu; quảng cáo sản phẩm và dịch vụ qua 
mạng máy tính nội địa và toàn cầu; dịch vụ đặt hàng qua điện thoại và thiết bị đầu cuối 
máy tính đã được vi tính hóa; quảng cáo và quảng cáo bán hàng trực tuyến trên mạng máy 
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tính, tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích 
của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá đó từ cửa hàng bán lẻ hoặc từ địa chỉ 
web về hàng hóa nói chung trong mạng liên lạc toàn cầu; sắp xếp, quản lý hoặc tổ chức 
triển lãm và hội chợ thương mại liên quan đến bán hàng hóa cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; lập kế hoạch, quản lý hoặc điều khiển các cuộc triển lãm và hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; giới thiệu, sắp xếp và trưng bày hàng 
hóa và hàng hóa mua bán cho mục đích quảng cáo, kinh doanh và thương mại; sắp xếp 
việc trưng bày cho mục đích quảng cáo tại các địa điểm tổ chức triển lãm và sự kiện; cho 
thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quản trị kinh doanh để thực hiện việc bán hàng trên 
Internet; biên tập các quảng cáo để sử dụng như các trang web trên Internet; thông tin về  
thương mại được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc, Intemet; điều tra 
thương mại, quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh và - cung cấp thông tin về thương 
mại có liên quan.  

 
 
 

(210) 4-2012-02500 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) OCUSOFT, INC.   (US) 

5311 Avenue N, Rosenberg, Texas 
77471, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể là mỹ phẩm bôi mi mắt, mỹ phẩm dùng để tẩy trang, mỹ 

phẩm dùng để tẩy tế bào chết ở mí mắt, sữa rửa mặt; mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp và cơ 
thể; xà phòng bao gồm xà phòng rửa tay; chế phẩm chăm sóc tóc bao gồm nước thơm 
dùng cho tóc; kem tẩy tế bào chết dùng cho mặt cụ thể là tẩy tế bào chết ở mí mắt; chế 
phẩm mỹ phẩm rửa mặt tạo bọt cụ thể là chế phẩm mỹ phẩm rửa mí mắt; khăn tay dùng 
một lần tẩm các chất làm sạch sử dụng cho mí mắt; mỹ phẩm làm sạch mặt, cụ thể là mỹ 
phẩm làm sạch mặt dạng bọt, dạng kem, dạng keo, nước thơm và kem dưỡng dùng để làm 
sạch mí mắt và lông mi. 

 
Nhóm 05: Chất khử trùng vệ sinh; thuốc bôi trơn mắt dạng keo, dạng dung dịch, dạng nhỏ 
giọt; dạng kem và thuốc mỡ; thuốc nhỏ mắt; chất làm sạch mặt có tẩm thuốc cụ thể là 
chất tẩy tế bào chết có tẩm thuốc dùng cho mí mắt; chất làm sạch mặt có tẩm thuốc cụ thể 
là chất tẩy tế bào chết tẩm thuốc có chất làm sạch mí tạo bọt; thuốc mỡ dùng chữa các 
bệnh về da của mí mắt; dung dịch dùng cho kính áp tròng; miếng băng che mắt dùng cho 
mục đích y tế, cụ thể là miếng gạc ấm dùng cho mắt và miếng lót để chăm sóc mắt đang 
trị liệu; thuốc uống bổ sung dinh dưỡng hỗ trợ điều trị bệnh khô mắt; khăn được làm ẩm 
từ trước có tẩm thuốc; chất làm sạch mặt có tẩm thuốc, cụ thể là chất dạng bọt, dạng dung 
dịch, dạng kem, dạng keo, nước thơm và thuốc mỡ dùng cho việc làm sạch mí mắt và loại 
bỏ vật cứng và các chất ngoại lai khác ra khỏi mi mắt, lông mi và các vị trí phía trước mắt.  

 
Nhóm 35: Phân phối bán buôn, cửa hàng bán lẻ trực tuyến, và bán lẻ theo đơn đặt hàng tất 
cả các sản phẩm có tính năng làm đẹp, làm sạch, và các sản phẩm chăm sóc mắt.  
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(210) 4-2012-02501 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) OCUSOFT, INC.    (US) 

5311 Avenue N, Rosenberg, Texas 
77471, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc nhỏ mắt không kê đơn để điều trị bệnh khô mắt; dung dịch dùng cho 

kính áp tròng; dung dịch làm ướt kính áp tròng. 
 
 

(210) 4-2012-02502 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 10.3.7; 26.2.3 
(591) Đỏ tươi, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật và 
thương mại Trường Hải   (VN) 
Số 57 Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch bê tông khi chưng áp ACC, gạch bê tông 

từ bọt; gạch đá chẻ; gạch đá ong, gạch xi măng, cốt liệu.  
 
 

(210) 4-2012-02503 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Võ Thị Thôi   (VN) 
98 Lê Đình Dương, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-02507 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng, xanh dương, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nguồn Năng 
Lượng   (VN) 
028 chung cư A Vườn Lài, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện. 
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Nhóm 09: Tủ bảng điện; hệ thống giá đỡ (thang cáp điện, máng cáp điện); hệ thống thanh 
dẫn điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện: tủ bảng điẹn; giá đỡ cáp điện; thanh dẫn điện. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ thu phát sóng trong toà nhà kín. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học; công nghệ và nghiên cứu; thiết kế hệ thống tủ bảng 
điện; dịch vụ nghiên cứu giải pháp chất lượng điện năng; dịch vụ nghiên cứu giải pháp hệ 
thống nguồn phát điện. 

 
 

(210) 4-2012-02508 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Lương Thu Hà  (VN) 

Phòng 2008, tòa nhà M5.91 Nguyễn Chí 
Thanh, Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2012-02509 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Lương Thu Hà   (VN) 

Phòng 2008, tòa nhà M5.91 Nguyễn Chí 
Thanh, Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2012-02520 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.1.25; 25.7.25; 26.1.2; A1.5.3 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, xanh 

dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-02521 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.9.4; 26.1.1; 25.12.1; A1.5.3; 1.17.11; 
A26.11.8 

(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-02522 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Quý   (VN) 
Số 8 ngách 36/29 phố Đức Giang, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán (cung cấp) các sản phẩm: chăm sóc tóc, làm đẹp tóc, trang 

điểm nghệ thuật, chăm sóc và làm đẹp móng, phun xăm thẩm mỹ.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo: chăm sóc tóc, làm đẹp tóc, trang điểm nghệ thuật, chăm sóc 
và làm đẹp móng, phun xăm thẩm mỹ.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc tóc, làm đẹp tóc, trang điểm nghệ thuật, chăm xóc và đẹp 
móng, phun xăm thẩm mỹ.  

 
 

(210) 4-2012-02524 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Hoàng Thị Thùy Giang   (VN) 
Số 15, tổ 17, phường Long Biên, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (dịch vụ spa), dịch vụ 

thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2012-02525 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hùng Việt Phát  
(VN) 
42/34B Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Phụ tùng an toàn cho bếp ga; phụ tùng an toàn cho thiết bị ga.  

 
 
 

(210) 4-2012-02526 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889 U.S.A. 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 
 
 

(210) 4-2012-02527 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; A25.3.3; A25.1.10; 24.15.21 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng 
(731) FRIESLAND BRANDS B.V.   (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột dành cho em bé, sữa dạng lỏng dành cho em bé.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2012-02528 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) COSMIC OIL CO., LTD.   (TH) 

951 Soi 11, Bangpoo Industrial Estate 
Mu 4, Prakasa, A. Muangsamutprakarn, 
Samutprakarn, 10280 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Dầu thủy lực; dịch hãm dùng cho phanh.  
 

Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; mỡ công nghiệp; sáp công nghiệp; dầu bánh răng; dầu động 
cơ dùng cho mục đích công nghiệp; dầu làm trơn động cơ dùng cho mục đích công 
nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-02529 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Hùng   (VN) 
Số 13, tổ 9D, ngõ 54, phố Kim Ngưu, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem dưỡng trắng da mặt; kem dưỡng trắng da toàn 

thân; sữa tắm trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích ý tế; thực phẩm ăn kiêng 
(dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-02540 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.1.1; 20.5.1; 20.5.25 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH DANONE Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 21, Melinh Point Tower, số 2 Ngô 
Đức Kế, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; sữa chua.  
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Nhóm 35: Mua bán sữa, sản phẩm làm từ sữa và sữa chua.  
 
 

(210) 4-2012-02541 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.3.1; 4.3.5; 26.1.1; 25.5.25 
(731) Cơ sở Thăng Hòa  (VN) 

125 Tùng Thiện Vương, phường 11, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh; kẹo.  

 
 

(210) 4-2012-02542 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-02543 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-02544 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02545 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02546 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02547 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-02548 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-02549 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-02560 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA BANDAI 

(A.K.A. BANDAI CO., LTD.)    (JP) 
4-8, Komagata 1-chome, Taito-ku, 
Tokyo, 111-8081, Japan    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Đồ đựng và bao bì bằng giấy; cờ giấy; vé xổ số; giấy dán trên hành lý; túi mua 

hàng bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; giấy và các tông; văn phòng phẩm và tài liệu 
nghiên cứu; đinh bấm; kẹp (đồ dùng văn phòng); bút chì màu; cục tẩy (đồ dùng văn 
phòng); con dấu (đồ dùng văn phòng); giấy dính (đồ dùng văn phòng); nhãn mác (không 
làm bằng vải); băng dính (dùng cho văn phòng hoặc gia đình); đồ dùng văn phòng (không 
kể đồ gỗ); sổ tay; tập giấy viết; phong bì; giá để bút và bút chì; quyển al-bom; hộp đựng 
các, thẻ; bảng đen; ấn phẩm; ca-ta-lô; sách mỏng; áp phích quảng cáo; các (phiếu, thẻ); 
bưu thiếp; bưu ảnh; tạp chí (định kỳ); sách; ảnh chụp; lịch; báo; bản đồ địa lý; tranh vẽ và 
bản vẽ in sao; căc tác phẩm đồ họa và bản vẽ in sao; bản khắc trổ và bản vẽ in sao; giá để 
ảnh; danh thiếp.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; máy trò chơi không bao gồm máy chơi điện tử sử dụng tiền xu, trò 
chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; đồ chơi chạy bằng điện; búp bê; đồ chơi nhồi 
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bông; trò chơi được chơi trên một mặt bảng được thiết kế từ trước; quân bài (thẻ, các) 
dùng để chơi bài; bài lá; đồ chơi âm nhạc; hộp đồ chơi phát nhạc; thiết bị để làm ảo thuật; 
cờ đô-mi-nô; trò chơi mạt chượt (Mah-jong); dụng cụ chơi bi-a; dụng cụ thể thao; dụng cụ 
câu cá; dụng cụ bắt côn trùng.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí bao gồm trò chơi, âm nhạc và phim ảnh 
thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp thông tin giải trí bao gồm thông tin 
về trò chơi, âm nhạc và phim ảnh thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp 
thông tin giáo dục thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp các phương tiện 
vui chơi giải trí; dịch vụ cho thuê đồ chơi; dịch vụ cho thuê dụng cụ để chơi trong công 
viên; dịch vụ cho thuê dụng cụ vui chơi giải trí. 

 
 

(210) 4-2012-02561 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.15.15 
(731) KABUSHIKI KAISHA BANDAI 

(A.K.A. BANDAI CO., LTD.)    (JP) 
4-8, Komagata 1-chome, Taito-ku, 
Tokyo, 111-8081, Japan    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Đồ đựng và bao bì bằng giấy; cờ giấy; vé xổ số; giấy dán trên hành lý; túi mua 

hàng bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; giấy và các tông; văn phòng phẩm và tài liệu 
nghiên cứu; đinh bấm; kẹp (đồ dùng văn phòng); bút chì màu; cục tẩy (đồ dùng văn 
phòng); con dấu (đồ dùng văn phòng); giấy dính (đồ dùng văn phòng); nhãn mác (không 
làm bằng vải); băng dính (dùng cho văn phòng hoặc gia đình); đồ dùng văn phòng (không 
kể đồ gỗ); sổ tay; tập giấy viết; phong bì; giá để bút và bút chì; quyển al-bom; hộp đựng 
các, thẻ; bảng đen; ấn phẩm; ca-ta-lô; sách mỏng; áp phích quảng cáo; các (phiếu, thẻ); 
bưu thiếp; bưu ảnh; tạp chí (định kỳ); sách; ảnh chụp; lịch; báo; bản đồ địa lý; tranh vẽ và 
bản vẽ in sao; căc tác phẩm đồ họa và bản vẽ in sao; bản khắc trổ và bản vẽ in sao; giá để 
ảnh; danh thiếp.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; máy trò chơi không bao gồm máy chơi điện tử sử dụng tiền xu, trò 
chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; đồ chơi chạy bằng điện; búp bê; đồ chơi nhồi 
bông; trò chơi được chơi trên một mặt bảng được thiết kế từ trước; quân bài (thẻ, các) 
dùng để chơi bài; bài lá; đồ chơi âm nhạc; hộp đồ chơi phát nhạc; thiết bị để làm ảo thuật; 
cờ đô-mi-nô; trò chơi mạt chượt (Mah-jong); dụng cụ chơi bi-a; dụng cụ thể thao; dụng cụ 
câu cá; dụng cụ bắt côn trùng.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí bao gồm trò chơi, âm nhạc và phim ảnh 
thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp thông tin giải trí bao gồm thông tin 
về trò chơi, âm nhạc và phim ảnh thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp 
thông tin giáo dục thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp các phương tiện 
vui chơi giải trí; dịch vụ cho thuê đồ chơi; dịch vụ cho thuê dụng cụ để chơi trong công 
viên; dịch vụ cho thuê dụng cụ vui chơi giải trí.  
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(210) 4-2012-02562 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25; 15.7.1 
(731) KABUSHIKI KAISHA BANDAI 

(A.K.A. BANDAI CO.,LTD.)    (JP) 
4-8, Komagata 1-chome, Taito-ku, 
Tokyo, 111-8081, Japan    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Đồ đựng và bao bì bằng giấy; cờ giấy; vé xổ số; giấy dán trên hành lý; túi mua 

hàng bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; giấy và các tông; văn phòng phẩm và tài liệu 
nghiên cứu; đinh bấm; kẹp (đồ dùng văn phòng); bút chì màu; cục tẩy (đồ dùng văn 
phòng); con dấu (đồ dùng văn phòng); giấy dính (đồ dùng văn phòng); nhãn mác (không 
làm bằng vải); băng dính (dùng cho văn phòng hoặc gia đình); đồ dùng văn phòng (không 
kể đồ gỗ); sổ tay; tập giấy viết; phong bì; giá để bút và bút chì; quyển al-bom; hộp đựng 
các, thẻ; bảng đen; ấn phẩm; ca-ta-lô; sách mỏng; áp phích quảng cáo; các (phiếu, thẻ); 
bưu thiếp; bưu ảnh; tạp chí (định kỳ); sách; ảnh chụp; lịch; báo; bản đồ địa lý; tranh vẽ và 
bản vẽ in sao; căc tác phẩm đồ họa và bản vẽ in sao; bản khắc trổ và bản vẽ in sao; giá để 
ảnh; danh thiếp.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; máy trò chơi không bao gồm máy chơi điện tử sử dụng tiền xu, trò 
chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; đồ chơi chạy bằng điện; búp bê; đồ chơi nhồi 
bông; trò chơi được chơi trên một mặt bảng được thiết kế từ trước; quân bài (thẻ, các) 
dùng để chơi bài; bài lá; đồ chơi âm nhạc; hộp đồ chơi phát nhạc; thiết bị để làm ảo thuật; 
cờ đô-mi-nô; trò chơi mạt chượt (Mah-jong); dụng cụ chơi bi-a; dụng cụ thể thao; dụng cụ 
câu cá; dụng cụ bắt côn trùng.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí bao gồm trò chơi, âm nhạc và phim ảnh 
thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp thông tin giải trí bao gồm thông tin 
về trò chơi, âm nhạc và phim ảnh thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp 
thông tin giáo dục thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp các phương tiện 
vui chơi giải trí; dịch vụ cho thuê đồ chơi; dịch vụ cho thuê dụng cụ để chơi trong công 
viên; dịch vụ cho thuê dụng cụ vui chơi giải trí. 

 
 

(210) 4-2012-02563 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; A26.4.6; 25.3.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Phú 

Thái   (VN) 
Số 186 Trường Chinh, Khương Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm chức năng cho trẻ sơ sinh 

(có mục đích y tế); dược phẩm. 
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Nhóm 29: Rau củ, quả, thịt, cá, gia cầm đã được nấu chín, sấy khô, bảo quản và đóng 
hộp; trứng; dầu ăn; sữa; sản phẩm sữa; đồ uống có sữa (sữa là thành phần chủ yếu). 

 
Nhóm 30: Chè; cà phê; ca cao; bánh mì; bột mì, bánh mứt kẹo, ngũ cốc; gia vị; kem lạnh; 
sữa chua đông lạnh.  

 
Nhóm 31: Động vật sống, rau củ quả tươi.  

 
Nhóm 32: Bia, đồ uống không cồn; nước ép hoa quả; chế phẩm để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tiếp thị, quản lý doanh nghiệp; mua bán và xuất nhập khẩu 
các mặt hàng, cụ thể là thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm chức năng cho 
trẻ sơ sinh (có mục đích y tế), dược phẩm, thực phẩm có nguồn gốc động vật, rau, củ, quả, 
thịt, cá, gia cầm đã được nấu chín, sấy khô, báo quản và đóng hộp, trứng, dầu ăn, sữa, sản 
phẩm sữa, đồ uống có sữa, chè, cà phê, ca cao, bánh mì, bột nì, bánh mứt kẹo, ngũ cốc, 
gia vị, kem lạnh, sữa chua đông lạnh, động vật sống, rau củ quả tươi, bia, đồ uống không 
cồn, nước ép hoa quả, chế phẩm để làm đồ uống, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu, hàng 
may mặc, xe đạp, xe máy, hoá chất. 

 
 

(210) 4-2012-02564 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.2 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng thơm; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa.  
 
 

(210) 4-2012-02565 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Đoàn 
Thị Sâm  (VN) 
14/10 Hồ Văn Đại, tổ 13, KP 3, phường 
Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến cụ thể: củ kiệu ngâm, dưa muối chua, kim chi, tai 

heo ngâm, thịt xay; các loại mắm cá (mắm thái, mắm lóc, mắm trèn).  
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(210) 4-2012-02566 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) WARNER BROS. ENTERTAINMENT 

INC.   (US) 
4000 Warner Boulevard, Burbank, 
California 91522, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp trò chơi viđêô trực tuyến, cung cấp trò chơi 

máy tính trực tuyến, cung cấp việc sử dụng tạm thời các trò chơi viđêô không thể tải 
xuống được; sản xuất phần mềm trò chơi viđêô và trò chơi máy tính, dịch vụ giải trí dưới 
hình thức phim dựng lại từ các bộ truyện đó hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, 
kịch và loạt phim truyền hình hoạl hình; sản xuất phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện 
thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch và loạt phim truyền hình hoạt hình, phân phối 
(không phải bán hoặc vận chuyển) và chiếu phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực 
hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch và phim sân khấu điện phin hoạt hình, sản xuất phim 
dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, dịch và phim sân 
khấu điện ảnh hoạt hình; trình diễn sân khấu phim hoạt hình và phim dựng lại từ các bộ 
truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải 
trí liên quan cụ thể tới các trò chơi, các bộ phim và truyền hình qua mạng máy tính toàn 
cầu điện tử internet; cung cấp các đoạn (clip) phim, ảnh chụp và các tài liệu đa phương 
tiện khác qua trang web; cung cấp thông tin dành cho giải trí thực tế và dịch vụ giải trí 
thực tế qua mạng thông tin liên lạc toàn cầu điện tử mà bản chất là phim dựng lại từ các 
bộ truyện để hiện thực hóa các bộ truyện đó, phim hài, kịch và các chương trình hoạt hình 
và sản xuất phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đỏ, phim hài, 
phim hành động và phim điện ảnh hoạt hình để phân phối qua mạng máy tính toàn cầu, tổ 
chức các cuộc thi trực tuyến, cung cấp trò chơi máy tính mà có thể được truy cập thông 
qua một mạng viễn thông; trò chơi trực tuyến (không thể tải xuống); và dịch vụ xuất bản 
điện tử, cụ thể là xuất bản các tác phẩm dạng văn bản (không phải tài liệu quảng cáo) và 
đồ họa của những người khác dưới dạng trực tuyến cỏ nội dung là các bài báo, các truyện 
được tiểu thuyết hóa, kịch bản, truyện tranh hướng dẫn chiến lược, ảnh chụp và các tài 
liệu trực quan.  

 
 

(210) 4-2012-02568 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) WARNER BROS. ENTERTAINMENT 

INC.   (US) 
4000 Warner Boulevard, Burbank, 
California 91522, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ vật tiêu khiển, cụ thể là, các nhân vật hành động và phụ 

kiện đi kèm; đồ chơi bằng vải lông; bóng bay để chơi; thiết bị trò chơi được bán thành 
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một bộ dùng để chơi trò chơi bài không dùng với màn hình hay màn hiển thị ngoài; xe cộ 
đồ chơi; búp bê; đĩa bay đồ chơi; bộ trò chơi điện tử cầm tay không dùng với màn hình 
hay màn hiển thị ngoài; thiết bị chơi trò chơi được bán thành bộ để chơi cờ, chơi bài hay 
trò chơi với các tấm thẻ, trò chơi thao tác bằng tay, trò chơi trong nhà và trò chơi mục tiêu 
hành động không dùng với màn hình hay màn hiển thị ngoài; máy chơi trò chơi có màn 
viđêô hiển thị đứng độc lập không dùng với màn hình hay màn hiển thị ngoài; trò chơi 
xếp hình và trò chơi đồ thao tác bằng tay; mặt nạ đồ chơi bằng giấy; ván trượt; giày trượt 
băng; đồ chơi phun nước; đồ thể thao, cụ thể là: đĩa bay [vật dụng chơi thể thao]; bóng 
chày, bóng rổ, bóng bầu dục, bóng mềm, bóng đá và phụ kiện cho các trò chơi này; phụ 
kiện trò chơi bida (billiard); phụ kiện trò chơi gôn (golf); và đồ trang trí cây thông Nô en, 
không phải là đồ phát sáng và bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-02569 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) WARNER BROS. ENTERTAINMENT 

INC.   (US) 
4000 Warner Boulevard, Burbank, 
California 91522, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm trò chơi máy tính và phần mềm trò 

chơi vịđêô dùng với máy tính, hệ thống chương trình trò chơi viđêô và mạng máy tính; 
thiết kế phần mềm máy tính, dịch vụ phát triển phần mềm máy tính; dịch vụ phát triển 
phần mềm trò chơi viđêô; dịch vụ phát triển việc lập trình trò chơi viđêô.  

 
 

(210) 4-2012-02581 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Đình Thuần  (VN) 
B11/28B quốc lộ 50, ấp 3, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-02584 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 18.3.21; 18.3.23; 1.15.24; A26.11.12 
(591) Vàng kim loại, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hảo  (VN) 
Số 69 phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển.  
 
 
 

(210) 4-2012-02585 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Xanh ngọc, ghi 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hảo  (VN) 
Số 69 phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch. 

 
 
 

(210) 4-2012-02586 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên nước tinh 
khiết Minh Viễn  (VN) 
130-132 đường số 18, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Quả tươi. 

 
 
 

(210) 4-2012-02587 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.13 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên nước tinh 
khiết Minh Viễn  (VN) 
130-132 đường số 18, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Quả tươi. 
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(210) 4-2012-02588 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.1.1 
(591) Cam, đỏ, hồng nhạt, xanh, vàng nhạt 

đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH A BAI  (VN) 
Số 26 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê tự phục 

vụ. 
 
 
 
 
(210) 

 
4-2012-02589 

 
(220) 

 
21.02.2012 

  (441) 25.04.2012 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ngôi Sao Tương Lai  
(VN) 
61A-63A Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống thiết bị cho điều hòa không khí, hệ thống và thiết bị làm lạnh, quạt 

gió (điều hòa không khí), quạt điện dùng cho cá nhân, quạt (bộ phận của hệ thống điều 
hòa không khí), đèn điện. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02600 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; A25.3.3 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Minh Cát 
TÊn  (VN) 
5/4 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-02601 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.13.25 
(591) Trắng, đen, xám nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thoại Viên  
(VN) 
159A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, cà phê ăn uống.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02620 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02621 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.1.5; 5.3.20; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đông dược Phúc Hưng  (VN) 
Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-02622 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.3; 2.9.24; A26.11.7 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đông dược Phúc Hưng   (VN) 
Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-02623 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh rêu, vàng, trắng 
(731) SMART SENSE INTERNATIONAL 

LIMITED   (HK) 
Room 502-3 Commercial House, 35 
Queen's Road Central, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng trong y tế, 

thực phẩm giảm béo dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-02624 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; A5.7.22; 5.7.11 
(591) Vàng, đỏ, da cam, xanh lá cây, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm quốc tế á Châu  
(VN) 
Số nhà 28, tổ 19, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-02625 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần US PHARM  

(VN) 
P104 - nhà P2 đô thị Nam Thăng Long - 
Ciputra, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-02626 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) ELEMENT ONE PRIVATE LIMITED  

(SG) 
7500A Beach Road, #04-324 The Plaza, 
Singapore 199591 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, giấy cuốn thuốc lá, đầu lọc thuốc lá điếu, tẩu hút thuốc lá, hộp 

đựng thuốc lá không bằng kim loại quý.  
 
 
 

(210) 4-2012-02627 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EVD dược phẩm và y tế   (VN) 
Phòng 201, toà nhà EVD, khu công 
nghiệp Hoàng Mai, số 431, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng chứa sữa dùng trong y tế cho bệnh nhân bị tiểu đường, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-02628 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EVD dược phẩm và y tế     (VN) 
Phòng 201, toà nhà EVD, khu công 
nghiệp Hoàng Mai, số 431, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng chứa sữa dùng trong y tế cho bệnh nhân bị tiểu đường, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-02629 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 
(300) 85/521,582 20.01.2012 US 

  
(731) GIORGIFRED COMPANY 

(CORPORATION OF DELAWARE)  
(US) 
Nemours Building, 1007 Orange Street, 
Suite 1414, Wilmington, Delaware 
19801, United States  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm được bọc bột nhào gồm vỏ làm bằng bột nhào với nhân bao gồm 

chủ yếu là thịt, thịt gia cầm, hải sản, trứng, trái cây, rau và phó mát; bánh sandwich; bánh 
pierogi (bánh giống hình chiếc gối, có vỏ bằng bột nhào không lên men và nhân bên 
trong).  

 
 

(210) 4-2012-02640 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sơn So Li Te  

(VN) 
29 Phan Đình Phùng, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2012-02641 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) REGINA MIRACLE 

INTERNATIONAL LIMITED  (HK) 
Units 1001-1010, 10/F., Tower A, 
Regent Center, 63 Wo Yi Hop Road, 
Kwai Chung, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục gồm: quần áo; quần áo mặc bên trong; quần áo lót; áo nịt ngực; 

miếng lót áo nịt ngực; miếng độn ngực hình chóp; miếng độn ngực hình chóp dùng cho áo 
nịt ngực; miếng độn ngực hình chóp dùng cho đồ bơi; miếng đệm lót cho đồ bơi; quần lót 
dài; quần lót ngắn của đàn ông.  

 
 
 

(210) 4-2012-02644 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty liên doanh TNHH 

Farmapex Tranet   (VN) 
Số 36 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-02645 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty liên doanh TNHH 

Farmapex Tranet    (VN) 
Số 36 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-02646 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty liên doanh TNHH 

Farmapex Tranet   (VN) 
Số 36 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02647 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) EATON CORPORATION   (US) 

1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 
44114, U.S.A 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Tay cầm dùng cho gậy đánh gôn.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02648 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 3.7.6 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) UNITED UR FOR INVESTMENT 

COMPANY   (JO) 
9th Floor, Emmar Towers, Zahran Street, 
P.O. Box 941999, Amman 11194, Jordan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2012-02649 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 24.15.2; A5.1.16; A5.1.5; A14.5.2; 
A14.5.15 

(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) EAST WEST SEED INTERNATIONAL 

LIMITED   (TH) 
50/1 Moo 2, Sainoi-Bangbuathong Road, 
Sainoi, Sainoi, Nonthaburi 11150 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
 
(511)   Nhóm 31: Hạt thực vật; cây giống; động vật sống; rau tươi và hoa tươi; hạt thực vật tự 

nhiên và hoa tươi; thức ăn cho động vật sống. 
 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02660 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.4.2 
(591) Cam, trắng, đen, xanh dương, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại và sản xuất Hà An  (VN) 
23 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 06: Hàng kim khí (thép góc).  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị công, nông nghiệp (máy cày, máy cấy, máy gặt 
đập liên hợp), phương tiện vận tải (ôtô tải), máy xây dựng (máy xúc, máy ủi, xe cẩu tự 
hành và cẩu chuyên dụng), hàng thủ công mỹ nghệ (bàn ghế dùng cho văn phòng và cho 
gia đình); vật liệu xây dựng (gạch không nung, gạch); đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa 
(thép ống; thép hộp; thép tấm và thép hình).  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; xếp dỡ hàng hóa.  
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(210) 4-2012-02661 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.1; A5.3.13; A5.1.16 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Y Tâm  (VN) 
15 đường 267A Ba Tơ, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Hóa chất dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 10: Trang thiết bị y tế như: máy xét nghiệm sinh hóa, máy phân tích nước tiểu, 
khẩu trang y tế, máy xét nghiệm huyết học, ống xét nghiệm sinh hóa.  

 
 

(210) 4-2012-02662 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xây 
dựng Sài Gòn Thành Tâm  (VN) 
29/45/15 Nguyễn Hới, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn, cửa kéo (tất cả bằng kim loại).  

 
 

(210) 4-2012-02663 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xây 
dựng Sài Gòn Thành Tâm  (VN) 
29/45/15 Nguyễn Hới, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn, cửa kéo (tất cả bằng kim loại).  
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(210) 4-2012-02664 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; A1.11.8 
(591) Xanh dương, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần LOGISTICS 

Tân Thế Giới  (VN) 
40 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, 
thành phố Nha Trang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ kho vận và giao nhận; cung ứng tàu biển; dịch vụ hàng hải, đại lý hàng 

hải, giao nhận hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu; dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế; 
vận tải đường bộ khai thác và vận chuyển công-ten-nơ (container), vận chuyển kết cấu 
nặng, siêu trường, siêu trọng; vận tải đường thủy, đường sông hồ; vận chuyển trọn gói 
đường biển.  

 
 

(210) 4-2012-02665 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.1.6; 3.5.7 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh  (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép.   

 
 

(210) 4-2012-02666 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.5.7; 3.1.6 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh  (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
1175 

(210) 4-2012-02667 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.11.10; 26.13.1 
(591) Đen, trắng, xám, đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh  (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02668 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.1.25; 3.11.11; A3.11.24 
(591) Đen, cam 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh  (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02669 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.5; 26.1.6; 24.17.15; 24.17.21 
(591) Đỏ, trắng, đen, xám 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh  (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép. 
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(210) 4-2012-02680 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ VO NE  
(VN) 
647 C xa lộ Hà Nội, phường Bình Thắng, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột và các sản phẩm sữa.  

 
 

(210) 4-2012-02681 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) đỏ, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ VO NE  
(VN) 
647 C xa lộ Hà Nội, phường Bình Thắng, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột, thực phẩm cho trẻ sơ sinh. 

 
 

(210) 4-2012-02682 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) tím, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ VO NE  
(VN) 
647 C xa lộ Hà Nội, phường Bình Thắng, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột, thực phẩm cho trẻ sơ sinh. 

 
 

(210) 4-2012-02683 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ VO NE  
(VN) 
647 C xa lộ Hà Nội, phường Bình Thắng, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột, thực phẩm cho trẻ sơ sinh. 
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(210) 4-2012-02684 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) xanh đen, đỏ, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ VO NE  
(VN) 
647 C xa lộ Hà Nội, phường Bình Thắng, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột, thực phẩm cho trẻ sơ sinh.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02685 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.2; A26.11.9; 1.15.5 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Minh Lộc  (VN) 
A194 khu phố 7, đường Võ Thị Sáu, 
phường Thống Nhất, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy; giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; 

chiết nạp ga; bốc xếp hàng hóa; lưu kho hàng hóa.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02687 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.3.1; 26.1.1; 25.12.1; 25.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quan hệ quốc 
tế Việt Thái  (VN) 
Số 7 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, dầu nhờn. 
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(210) 4-2012-02700 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX 

HOLDINGS (ALSO TRADING AS 
SQUARE ENIX HOLDINGS CO., 
LTD.)   (JP) 
3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trinh trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò 

chơi video; hộp đựng băng trò chơi video; bản thu thanh ở dạng đĩa quang, đĩa từ, và bộ 
nhớ bản dẫn chỉ đọc (ROM) về âm nhạc và/hoặc các câu chuyện viễn tưởng; bản thu 
thanh thu hình ở dạng đĩa quang, đĩa từ, và bộ nhớ bán dẫn chỉ đọc (ROM) về âm nhạc 
và/hoặc các câu chuyện viễn tưởng ở dạng hoạt hình (animated), đĩa compact ghi sẵn 
nhạc; đĩa video ghi sẵn nhạc và/hoặc các câu chuyện viễn tưởng ở dạng hoạt hình 
(animated); băng video cát-xét đã ghi sẵn nhạc và/hoặc các câu chuyện viễn tưởng ở dạng 
hoạt hình (animated); nam châm trang trí; miếng đệm lót chuột máy tính; kính râm; thẻ 
nhớ trống; hộp đựng thẻ nhớ; vỏ đĩa CD; bàn phim máy vi tính; hình nền tải xuống được 
dùng cho máy tính và/hoặc điện thoại di động (wallpaper); trình bảo vệ màn hình (màn 
hình chờ) tải xuống được dùng cho máy tính và/hoặc điện thoại di động (screensaver); 
bản ghi video tải xuống được; bản ghi âm nhạc và âm thanh tải xuống được; nhạc chuông 
điện thoại di động tải xuống được; ấn phẩm điện tử (tải xuống được) liên quan đến trò 
chơi cho máy tính, trò chơi video, phim hoạt hình và/hoặc các hình thức giải trí nói chung. 

 
Nhóm 41: Cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; cung cấp trò chơi 
máy tính tính trực tuyến; cung cấp trò chơi video trực tuyến; cung cấp thông tin về chiến 
lược chơi trò chơi máy tính và/hoặc chiến lược chơi trò chơi video qua mạng máy tính 
và/hoặc mạng xã hội toàn cầu; cung cấp thông tin giải trí liên quan đến trò chơi máy tính, 
trò chơi video, trò chơi bài lá, hoạt hình, truyện cười, tiểu thuyết và/hoặc tạp chí; cung cấp 
truyện cười trực tuyến không tải xuống được; cung cấp tạp chí trực tuyến không tải xuống 
được liên quan đến trò chơi máy tính, trò chơi video, hoạt hình và/hoặc các hình thức giải 
trí nói chung.  

 
 

(210) 4-2012-02701 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh lam, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể bít tết 
Lục Nguyên  (VN) 
109 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng phục vụ món bò bít tết; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; quán 

cà phê tự phục vụ.  
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(210) 4-2012-02702 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A2.9.16; A1.5.3 
(591) Xanh nước biển, đen, vàng, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Đồng Lợi  
(VN) 
421, Khu Ga, Văn Điển, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; trang phục; giày. 

 
 

(210) 4-2012-02703 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Việt Toàn   (VN) 
289 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Micrô (ống phóng thanh); máy quay đĩa; thiết bị truyền âm thanh; thiết bị và 

máy âm thanh; màn hình ti vi; bộ khuyếch đại âm thanh.  
 
 

(210) 4-2012-02704 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Việt Toàn   (VN) 
289 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Micrô (ống phóng thanh); máy quay đĩa; thiết bị truyền âm thanh; thiết bị và 

máy âm thanh; màn hình tivi; bộ khuyếch đại âm thanh. 
 
 

(210) 4-2012-02705 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Việt Toàn    (VN) 
289 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
1180 

(511)   Nhóm 09: Micrô (ống phóng thanh); máy quay đĩa; thiết bị truyền âm thanh; thiết bị và 
máy âm thanh; màn hình ti vi; bộ khuyếch đại âm thanh. 

 
 
 

(210) 4-2012-02706 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.17 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Doanh nghiệp tư nhân cơ khí 

nội thất Đức Vinh   (VN) 
260 Lê Hồng Phong, phường 04, thành 
phố Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép.  
 

Nhóm 35: Mua bán cửa nhựa lõi thép, cửa nhựa dùng trong xây dựng.  
 
 
 

(210) 4-2012-02707 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Nguyễn Đức Việt  (VN) 

30B ngõ 6, phố An Hòa, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Ti vi; đầu DVD; loa; đài; âm li; máy tính.  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa nhiệt độ; quạt điện; nồi cơm điện; lò vi sóng; tủ lạnh; máy lọc 
nước.  

 
 
 

(210) 4-2012-02709 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sáng Tâm  (VN) 
D05.3 tầng 6, chung cư An Phú, số 961 - 
965 Hậu Giang, quận 6, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Va li; ví; túi xách tay; túi du lịch; túi sách học sinh.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
1181 

(210) 4-2012-02721 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 18.3.21; 18.3.23; A26.11.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

MEDISTAR Việt Nam    (VN) 
Xóm Bầu, thôn Phú Diễn, xã Phú Diễn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt đã chế biến.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02722 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 18.3.21; 18.3.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

MEDISTAR Việt Nam    (VN) 
Xóm Bầu, thôn Phú Diễn, xã Phú Diễn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, bánh, kẹo, gạo.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02723 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 18.3.21; 18.3.23; A26.11.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

MEDISTAR Việt Nam    (VN) 
Xóm Bầu, thôn Phú Diễn, xã Phú Diễn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát trái cây, đồ uống không có 

cồn.  
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(210) 4-2012-02724 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Xanh lá cây, da cam, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

MEDISTAR Việt Nam    (VN) 
Xóm Bầu, thôn Phú Diễn, xã Phú Diễn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não 
nội soi và siêu âm; điện cực dán y tế, đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua 
bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2012-02725 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Tín   (VN) 
26/66 phố Ga, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-02726 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-02727 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

bảo vệ thực vật Hoàng Anh  
(VN) 
P103, V4, tập thể Đại học Giao thông 
Vận tải, ngõ 12, ngách 629, phố Kim 
Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-02728 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

bảo vệ thực vật Hoàng Anh  
(VN) 
P103, V4, tập thể Đại học Giao thông 
Vận tải, ngõ 12, ngách 629, phố Kim 
Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-02729 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.2; 1.15.11 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, xanh tím than, 

hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH diêm Việt   (VN) 
Thôn Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Diêm. 
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(210) 4-2012-02740 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.6 
(591) Tím, trắng, nâu nhạt 
(731) CAREGGI PUBLISHING LIMITED  

(VG) 
Woodbourne Hall, P. O. Box 3162, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, cung cấp dịch vụ đào tạo, sắp xếp và điều hành hội thảo, hội thảo 

chuyên đề, đại hội và hội nghị; tổ chức các lớp học hàm thụ; thông tin giáo dục; dịch vụ 
đào tạo; hướng dẫn nghề (tư vấn giáo dục hoặc đào tạo); thông tin các khóa đào tạo; dịch 
vụ giảng dạy; sắp xếp và điều hành hội nghị chuyên đề; dịch vụ dạy học; đào tạo thực 
hành [biểu diễn trực tiếp]; gia sư; cho thuê tài liệu giảng dạy; xuất bản tài liệu giảng dạy.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02741 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 5.7.1; 1.7.6; 1.3.1; 25.12.1 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Lê Duy Long  (VN) 
C4 đường số 7, khu dân cư Tấn Trường, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02744 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.9; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh da trời, đen 
(731) SANOFI   (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 PARIS, 
FRANCE  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-02745 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất mỹ phẩm ATM  (VN) 
Số 244, Mai Văn Khải, xã Mỹ Tân, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2012-02746 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất mỹ phẩm ATM  (VN) 
Số 244, Mai Văn Khải, xã Mỹ Tân, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2012-02747 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A14.1.3; 14.1.1; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Việt 

Phú Mỹ  (VN) 
68/30A Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: ống thép; van bằng kim loại (không phải bộ phận của máy); mối nối bằng kim 

loại; lò xo bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy).  
 

Nhóm 09: Thiết bị đo nhiệt độ và áp suất; thiết bị đo dung lượng.  
 

Nhóm 17: Tấm cao su lót may; đệm lót bằng cao su; mối nối bằng cao su; ống mềm phi 
kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán: ống thép, van bằng kim loại, mối nối bằng kim loại, lò xo bằng kim 
loại, tấm cao su lót may, đệm lót bằng cao su, mối nối bằng cao su, ống mềm phi kim 
loại, thiết bị đo nhiệt độ và áp suất, thiết bị đo dung lượng.  
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(210) 4-2012-02748 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.1.12; A5.1.7 
(731) Công ty TNHH công nghệ và 

thương mại điện tử ILIVE  (VN) 
12A, Nguyễn Trường Té, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành: lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa; 

dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ tìm kiếm thông tin về du lịch trên mạng internet; dịch 
vụ đặt chỗ du lịch trên internet.  

 
 

(210) 4-2012-02760 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Thọ Khang   (VN) 
Số 10 tổ 22B, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-02761 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) JW PHARMACEUTICAL 
CORPORATION   (KR) 
698, Shindaebang-Dong, Dongjak-Gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-02763 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc làm từ thảo mộc; thuốc nhỏ mắt; dược phẩm và chế phẩm thú y, chế 
phẩm vệ sinh dùng cho muc đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho 
trẻ sơ sinh, cao dán; vật liệu để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, 
chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm; chất diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2012-02764 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.9.14; 26.1.1; 18.2.1 
(731) ROADSTAR MANAGEMENT SA  

(CH) 
Via Passeggiat 7 CH-6883 Novazzano, 
Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Rađiô dùng cho xe ô tô và cho gia đình cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận 

cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng; 
rađiô xách tay hoặc lưu động cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa 
hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng; rađiô có ổ quay băng 
cat xét và/hoặc bộ phận ghi âm dùng cho xe ô tô và cho gia đình cùng các bộ phận linh 
kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều 
của chúng, rađiô có ổ quay băng cát xét xách tay hoặc lưu động cùng các bộ phận linh 
kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều 
của chúng; rađiô có ổ quay đĩa compact và/hoặc bộ phận ghi âm dùng cho xe ô tô và cho 
gia đình cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện 
xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng; rađiô có ổ quay đĩa compact xách tay hoặc 
lưu dộng cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng da hoặc đơn dòng điện 
xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng; Rađiô có quay đĩa compact cùng ổ quay 
băng cát xét và hoặc bộ phận ghi âm dùng cho xe ô tô và cho gia đình cùng các bộ phận 
linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một 
chiều của chúng; rađiô có ổ quay đĩa compact cùng ổ quay băng cát xét xách tay hoặc lưu 
động cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay 
chiều và dòng điện một chiều của chúng; Rađiô có bộ mã hóa và/hoặc giải mã dữ liệu 
điện tử dùng cho xe ô tô và cho gia đình cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp 
dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng, rađiô có bộ 
mã hóa và/hoặc giải mã dữ liệu điện tử xách tay hoặc lưu động cùng các bộ phận linh kiện 
và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều của 
chúng; máy cát xét và/hoặc máy ghi âm cát xét dùng cho xe ô tô và cho gia đình cùng các 
bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng 
điện một chiều của chúng, máy cát xét và/hoặc máy ghi âm cát xét xách tay hoặc lưu 
động cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay 
chiều và dòng điện một chiều của chúng; máy quay đĩa compact, máy quay đĩa đơn hoặc 
đa chức năng dùng cho xe ô tô và cho gia đình cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận 
cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng; máy 
quay đĩa compact, đĩa đơn hoặc đa chức năng xách tay hoặc lưu động cùng các bộ phận 
linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một 
chiều của chúng; bộ khuếch đại công suất dùng cho xe ô tô và cho gia đình cùng các bộ 
phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện 
một chiều của chúng; bộ khuếch đại công suất xách tay hoặc lưu động cùng các bộ phận 
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linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một 
chiều của chúng; bộ điều chỉnh âm thanh dùng cho xe ô tô và cho gia đình cùng các bộ 
phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện 
một chiều của chúng, bộ điều chỉnh âm thanh xách tay hoặc lưu động cùng các bộ phận 
linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một 
chiều của chúng; hệ thống loa phóng thanh, hệ thống loa đơn và hệ thống dàn loa âm 
thanh dùng cho xe ô tô và cho gia đình cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp 
dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng; hệ thống loa 
phóng thanh, loa đơn và dàn loa âm thanh xách tay hoặc lưu động cùng các bộ phận linh 
kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều 
của chúng; giá đỡ cho máy thu thanh dùng cho xe ô tô (bộ phận của máy thu thanh) cùng 
các bộ phận và linh kiện của chúng;, ăng ten nhận và truyền tín hiệu dùng cho xe ô tô và 
cho gia đình cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện 
xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng, ăng ten nhận và truyền tín hiệu xách tay 
hoặc lưu động cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng 
điện xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng; máy thu phát vô tuyến dùng cho xe « 
tô và cho gia đình cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn 
dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng, máy thu phát vô tuyến xách tay 
hoặc lưu động cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng 
điện xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng; máy điện thoại dùng cho xe ô tô và 
cho gia đình cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện 
xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng; máy điện thoại xách tay hoặc lưu động 
cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng đìện xoay chiếu 
và dòng điện một chiều của chúng; hệ thống máy fax từ xa dùng cho xe ô tô và cho gia 
đình cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay 
chiều và dòng điện một chiều của chúng; hệ thống máy fax từ xa xách tay hoặc lưu động 
cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều 
và dòng điện một chiều của chúng; bộ dò rađa dùng cho xe ô tô cùng các bộ phận linh 
kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều 
của chúng; bộ dò rađa xách tay hoặc lưu động cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận 
cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng; máy 
thu hình với dải tần số điện tử hoặc dải tần số màu sắc dùng cho xe ô tô và cho gia đình 
cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều 
và dòng điện một chiều của chúng; máy thu hình với dải tần số điện tử hoặc dải tần số 
màu sắc xách tay hoặc lưu động cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa 
hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng, đầu máy video 
và/hoặc hệ thống đầu ghi âm dùng cho xe ô tô và cho gia đình cùng các bộ phận linh kiện 
và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều của 
chúng, đầu máy video và/hoặc hệ thống đầu ghi âm xách tay hoặc lưu động cùng căc bộ 
phận linh kiện và bộ phận cung cáp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện 
một chiều của chúng, đầu máy quay đĩa đa năng kỹ thuật số (DVD), đầu máy quay đĩa 
compact video (VCD) cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn 
dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng, đầu đọc của máy nghe nhạc 
MP3, của máy nghe nhạc MP4, cửa máy ghi âm, cửa điện thoại di động thông minh có 
màn hình cảm ứng (iphone), của máy nghe nhạc nén (iPod), của máy tính bảng cùng các 
bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng 
điện một chiều của chúng; máy quay video dùng cho xe ô tô và cho gia đình cùng các bộ 
phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện 
một chiều của chúng; máy quay video xách tay hoặc lưu động cùng các bộ phận linh kiện 
và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều của 
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chúng; màn hình với dải tần số điện tử hoặc dải tần số màu sắc dùng cho xe ô tô và chọ 
gia đình cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện 
xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng; màn hình với dải tần số điện tử hoặc dải 
tần số màu sắc xách tay hoặc lưu động cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp 
dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng; băng từ dùng 
để ghi hình và tiếng cùng các bộ phận và linh kiện của chúng; loa vòm âm thanh có độ 
trung thực cao dùng cho xe ô tô và cho gia đình cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận 
cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng; loa 
vòm âm thanh có độ trung thực cao xách tay hoặc lưu động cùng các bộ phận linh kiện và 
bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều của 
chúng; ống nghe (dùng cho điện thoại, TV, máy tính) cùng các bộ phận linh kiện cửa 
chúng; tai nghe (dùng cho điện thoại, TV, máy tính) cùng các bộ phận linh kiện của 
chúng; thiết bị thu nhận vệ tinh có hoặc không có đĩa cứng, cáp nối và ăng ten chảo cùng 
các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và 
dòng điện một chiều của chúng; thiết bị thu phát điện tử cùng các bộ phận linh kiện và bộ 
phận cung cấp dòng đa hoặc đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều của 
chúng; thiết bị đo điện tử cùng các bộ phận linh kiện và bộ phận cung cấp dòng đa hoặc 
đơn dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều của chúng; ắc qui điện; bình ắc qui 
điện alkalin và ắc quy có thể nạp lại cùng các bộ phận linh kiện của chúng; bình ắc qui 
dùng cho xe ô tô cùng các bộ phận linh kiện của chúng.  

 
 

(210) 4-2012-02765 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ki Do   (VN) 
Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp 
Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa bột; sữa nước; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa (chứa sữa là chủ 

yếu); nước sữa.  
 
 

(210) 4-2012-02766 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ki Do   (VN) 
Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp 
Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa bột; sữa nước; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa (chứa sữa là chủ 
yếu); nước sữa.  

 
 
 

(210) 4-2012-02767 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) EURODRUG LABORATORIES B.V  

(NL) 
Laan Copes van Cattenburch 74, 2585 
GD The Hague, The Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-02768 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.5.1; 26.1.1; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại xây dựng Đạt 
Quang Minh  (VN) 
41 ấp 2, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng. 
 

Nhóm 40: Gia công nhà thép tiền chế. 
 
 
 

(210) 4-2012-02769 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 25.1.25; A5.5.20 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VFH  (VN) 
226 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện, dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2012-02780 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02781 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02782 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2012-02783 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02784 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02785 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2012-02786 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02787 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02788 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A25.7.21 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2012-02789 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02800 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.7.1; A17.2.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kim cương 
Đầu tư Quốc tế  (VN) 
456 Xã Đàn, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức, đồ kim hoàn, vàng, bạc, 

đá quý kim cương, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán đồng hồ, đồ trang sức, đồ kim hoàn, vàng, bạc, đá quý, kim 
cương.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02801 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.9; 26.4.1; A26.4.6; 25.5.25 
(591) Da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo Phát 
Việt Nam   (VN) 
Số 25, đường Trần Quốc Hoàn, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); thông tin về lĩnh vực giáo dục; dịch vụ về giáo dục 

giảng dạy; tổ chức triển lãm giáo dục. 
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(210) 4-2012-02802 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Vàng, nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) 1. Lê Mai Hoa  (VN) 
161/32/2 Trương Phước Phan, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  
2. Phạm Văn Bội  (VN) 
205 - A6 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 
3. Hà Việt Hùng  (VN) 
110 Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 
4. Vũ Xuân Tiến  (VN) 
Đức Diễn, Phú Diễn, Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 
 
 

(210) 4-2012-02803 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Vàng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng Vầng 
Hào Quang   (VN) 
19 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 
 

(210) 4-2012-02804 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng Vầng 
Hào Quang    (VN) 
19 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2012-02805 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.15.15; 5.7.3; 26.1.1; 6.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, 

đỏ 
(731) Công ty TNHH Hoa Hùng  (VN) 

Xóm Cầu, thôn Đan Trì, xã Hoàng Đan, 
huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ sinh học; phân bón hữu cơ khoáng; giá thể vi sinh (hóa chất 

hữu cơ); phân bón lá.  
 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất, phân bón hữu cơ, phân bón lá, giá thể.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02808 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.2.7 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Suna  (VN) 
13 lô 23 Phạm Thế Hiển, phường 04, 
quận 08, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồng, vật nuôi, thuốc thú ý, thủy 

sản, thức ăn gia súc.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02809 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A1.1.10; 26.4.3; A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
N.V.D  (VN) 
Số 22 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: sen vòi tắm bồn đứng; sen vòi tắm bồn nằm; sen vòi chậu rửa 

bát; sen vòi chậu rửa mặt; sen vòi gắn tường. 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 

 

 
1197 

(210) 4-2012-02820 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-02821 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

An Đạt   (VN) 
Phòng 702 tòa nhà CT 1 - 2 khu đô thị 
Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ động vật có hại, thuốc trừ dịch cho thực vật.  
 
 
 

(210) 4-2012-02822 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.13.1; A1.1.10; 26.1.6 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Liên Hiệp Thành   (VN) 
62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; các loại cờ và bàn cờ; cầu đá; cầu lông; vợt cầu lông. 
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(210) 4-2012-02823 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thiên Nam Hòa  (VN) 
277B Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính râm thời trang; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy vi tính; máy thu hình 

(tivi); máy tăng âm (ampli); ống nói (micrô). 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng kim khí điện máy, hàng điện gia dụng, hàng điện lạnh, hàng 
điện tử và linh kiện phụ tùng thay thế như: đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy vi tính, máy 
thu hình (tivi), máy tăng âm (ampli), ống nói (micrô), loa, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, 
máy điều hòa nhiệt độ, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy quay phim, máy chụp hình, 
thẻ nhớ usb, đầu đọc thẻ nhớ, bàn ủi, lò nướng, lò vi sóng, bếp gas, bếp điện, ấm đun nước 
bằng điện, bóng đèn dây điện, quạt điện, kính râm thời trang, đồng hồ các loại. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02824 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thiên Nam Hòa   (VN) 
277B Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính râm thời trang; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy vi tính; máy thu hình 

(tivi); máy tăng âm (ampli); ống nói (micrô). 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng kim khí điện máy, hàng điện gia dụng, hàng điện lạnh, hàng 
điện tử và linh kiện phụ tùng thay thế như: đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy vi tính, máy 
thu hình (tivi), máy tăng âm (ampli), ống nói (micrô), loa, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, 
máy điều hoà nhiệt độ, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy quay phim, máy chụp hình, 
thẻ nhớ usb, đầu đọc thẻ nhớ, bàn ủi, lò nướng, lò vi sóng, bếp gas, bếp điện, ấm đun nước 
bằng điện, bóng đèn dây điện; quạt điện, kính râm thời trang, đồng hồ các loại. 
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(210) 4-2012-02825 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A25.3.3; 26.4.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thiên Nam Hòa   (VN) 
277B Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính râm thời trang; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy vi tính; máy thu hình 

(tivi); máy tăng âm (ampli); ống nói (micrô).  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng kim khí điện máy, hàng điện gia dụng, hàng điện lạnh, hàng 
điện tử và linh kiện phụ tùng thay thế như: đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy vi tính, máy 
thu hình (tivi), máy tăng âm (ampli), ống nói (micrô), loa, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, 
máy điều hoà nhiệt độ, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy quay phim, máy chụp hình, 
thẻ nhớ usb, đầu đọc thẻ nhớ, bàn ủi, lò nướng, lò vi sóng, bếp gas, bếp điện, ấm đun nước 
bằng điện, bóng đèn dây điện; quạt điện, kính râm thời trang, đồng hồ các loại. 

 
 

(210) 4-2012-02826 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng   (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2012-02827 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; 24.9.1; 5.7.1; A11.3.4 
(591) Đỏ, vàng, nâu, ghi xám, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Vi Na Mit  

(VN) 
ấp 1, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hòa tan.  
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(210) 4-2012-02828 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.1.8; 3.1.16 
(731) Hộ kinh doanh Tiên Tiến   (VN) 

18 đường số 1A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 26: Dải dây thun; dây thun (dùng trong ngành may mặc).  

 
 

(210) 4-2012-02829 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại điện tử Thiên 
Thành Đạt   (VN) 
32 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; 

ống nói (micro); bộ trộn âm (micxo). 
 
 
(210) 

 
4-2012-02840 

 
(220) 

 
23.02.2012 

  (441) 25.04.2012 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Bắc Mỹ  (VN) 
P516, nhà D2, tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ). 

 
 

(210) 4-2012-02841 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ T-
TECH Việt Nam  (VN) 
Sàn 24 tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện: bộ lưu điện; ổn áp; dây điện; công tắc điện; ổ cắm; thiết bị phát 
thanh truyền hình: máy phát hình; máy phát thanh FM; bộ thu thanh FM.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn: rượu. 

 
 

(210) 4-2012-02844 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thế giới Phát 
Sáng Mới  (VN) 
369, đường số 21, tổ 18, khu phố I, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, đèn dân dụng: đèn led dạng tuýp, led âm trần dùng trong 

chiếu sáng, đèn led module dùng trong quảng cáo, đèn led dây, led thanh dùng trong 
trang trí. 

 
 

(210) 4-2012-02845 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dệt may Vĩnh 

Oanh  (VN) 
Xã Yên Trị, huyện ý Yên, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục), quần áo may sẵn, quần áo dệt kim, đồng phục (quần áo), 

đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-02846 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) SHINHANIL ELECTRIC CO.,LTD.  

(KR) 
431 Songnae-Dong, Sosa-Gu, Bucheon-
City, KyungkI-Do, 422-040, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]; dụng cụ [bộ phận của máy]; 
máy bơm, máy chế biến thức ăn dùng điện; máy công cụ; máy nông nghiệp, máy phát 
điện; máy trộn; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy xay cà phê, ngoài 
loại vận hành bằng tay. 

 
 

(210) 4-2012-02847 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Đỏ 
(731) SHINHANIL ELECTRIC CO., LTD.  

(KR) 
431 SONGNAE-DONG, SOSA-GU, 
BUCHEON-CITY, KYUNGKI-DO, 
422-040, KOREA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: ấm đun nước, dùng điện; chảo áp suất, dùng điện; lò nướng bánh bằng điện; hệ 

thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị 
nấu nướng; hệ thống sưởi ấm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; nồi áp suất [nồi hấp], dùng 
điện; thiết bị làm nóng không khí; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sưởi ấm, chạy điện, thiết bị và 
hệ thống thông gió [điều hoà không khí]; vỉ nướng [thiết bị nấu nướng].  

 
 

(210) 4-2012-02860 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) KALBE INTERNATIONAL PTE. LTD.  

(SG) 
221 Henderson Road #08-09/10, 
Singapore 159557  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2012-02861 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) vàng, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 

Đức Phúc Lợi  (VN) 
Xóm Thắng Lợi, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại thuộc nhóm này. 
 
 
 

(210) 4-2012-02862 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A3.4.2; A3.4.25; A3.4.24; A3.4.4; 
A8.1.23 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng, đỏ, 
vàng, hồng 

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 
Đức Phúc Lợi   (VN) 
Xóm Thắng Lợi, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại thuộc nhóm này.  

 
 
 

(210) 4-2012-02863 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 

Đức Phúc Lợi   (VN) 
Xóm Thắng Lợi, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại thuộc nhóm này.  

 
 
 

(210) 4-2012-02865 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & 

CO.   (DE) 
Willmar-Schwabe-Str. 4, 76227 
Karlsruhe, Germany  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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1204 

(210) 4-2012-02866 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.11.2 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ hoá mỹ 
phẩm Hồng Tuyên  (VN) 
176 Quách Đình Bảo, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm làm từ sâm. 

 
 

(210) 4-2012-02868 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A11.3.4; A26.11.12 
(591) trắng, vàng, đỏ, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Xuân Mỹ  (VN) 
Số 9, Trần Quốc Toản, thị xã Buôn Hồ, 
tỉnh §¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-02869 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

khách sạn AZUMAYA  (VN) 
8A/8D1 - 8A/9D1 Thái Văn Lung, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống; dịch vụ 

quán cà phê; cho thuê phòng họp; dịch vụ khách sạn. 
 

Nhóm 44: Xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; chăm 
sóc sức khỏe; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(210) 4-2012-02880 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, các chế phẩm (mỹ phẩm) chăm sóc da; xà phòng, nước hoa; tinh 

dầu; nước xức tóc, kem đánh răng; các chế phẩm (mỹ phẩm) làm sạch, chăm sóc, điều trị 
và làm đẹp da, da đầu và tóc.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02881 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, các chế phẩm (mỹ phẩm) chăm sóc da; xà phòng; nước hoa, tinh 

dầu, nước xức tóc; kem đánh răng; các chế phẩm (mỹ phẩm) làm sạch, chăm sóc, điều trị 
và làm đẹp da, da đầu và tóc.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02882 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, các chế phẩm (mỹ phẩm) chăm sóc da, xà phòng; nước hoa; tinh 

dầu; nước xức tóc; kem đánh răng; các chế phẩm (mỹ phẩm) làm sạch, chăm sóc, điều trị 
và làm đẹp da, da đầu và tóc.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(210) 4-2012-02885 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Meotis Việt 

Nam   (VN) 
Kiot số 3, nơ 9 khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02886 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) HANMI PHARMACEUTICAL CO. 

LTD.   (KR) 
45, Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul, 138-
724, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02887 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ và xuất 
nhập khẩu Hùng Hậu   (VN) 
69A Trương Phước An, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 

Nhóm 12: Xe ô tô; xe mô tô; xe gắn máy; phụ tùng của xe ô tô, xe mô tô và xe gắn máy. 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(210) 4-2012-02888 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ và xuất 
nhập khẩu Hùng Hậu   (VN) 
69A Trương Phước An, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02889 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TW 25   (VN) 
120 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02901 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.1; A5.1.16; 20.7.1 
(591) Đỏ cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế Bình Dương  (VN) 
Số 14, lô 5, Quán Nam, phường Kênh 
Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(210) 4-2012-02902 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 6.1.2; 1.3.1; A26.11.9; 25.12.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Quốc Tuấn  (VN) 
Số 29/261 Trần Nguyên Hãn, phường 
Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu trữ hàng hóa, du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời. 

 
 
 

(210) 4-2012-02903 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.5.1; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Nguyễn Thị Thanh Xuyên   (VN)

28 phố Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các mặt hàng khô như: nấm, mộc nhĩ, măng, đậu, đỗ, lạc 

vừng, bánh đa, bún, miến.  
 
 
 

(210) 4-2012-02904 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 1.5.1; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Nguyễn Thị Thanh Xuyên  

(VN) 
28 phố Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các mặt hàng khô như: nấm, mộc nhĩ, măng, đậu, đỗ, lạc 

vừng, bánh đa, bún, miến.  
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(210) 4-2012-02905 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Trường Hải   (VN) 
Phố Chợ Mễ, xã Mễ Sở, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố (chạy điện); máy ép hoa quả (chạy điện) dùng cho mục đích 

gia dụng; máy xay nghiền (chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng; máy bơm nước; động 
cơ điện không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ.  

 
 
 

(210) 4-2012-02906 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Trường Hải   (VN) 
Phố Chợ Mễ, xã Mễ Sở, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố (chạy điện); máy ép hoa quả (chạy điện) dùng cho mục đích 

gia dụng; máy xay/nghiền (chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng; máy bơm nước; động 
cơ điện không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ.  

 
Nhóm 11: Nồi cơm điện; chảo điện; ấm điện; phích đun nước bằng điện; bếp từ; thiết bị 
lọc nước; lò vi sóng.  

 
 
 

(210) 4-2012-02907 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Nguyễn Quý Sơn  (VN) 

Tổ 72, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(210) 4-2012-02921 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Greif Việt Nam  
(VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng: thùng chứa bằng kim loại.  
 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu: gia công kim loại.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02922 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3 , tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02923 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3 , tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(210) 4-2012-02925 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Lâm   (VN) 
Tổ 16, Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm cụ thể như: dầu gội đầu; dầu xả; dầu hấp tóc; chế phẩm ép tóc; chế 

phẩm nhuộm tóc.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02926 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư Tiêu Điểm   (VN) 
160/34/26A Nguyễn Văn Quỳ, phường 
Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, quản lý bất động sản.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02927 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 3.7.10; 26.1.2; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư Tiêu Điểm    (VN) 
160/34/26A Nguyễn Văn Quỳ, phường 
Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(210) 4-2012-02928 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại Thành Phố  (VN) 
321-323-325 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, quản lý kinh doanh. 

 
 
 

(210) 4-2012-02940 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nhơn Hưng   (VN) 
428 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy công nông nghiệp, hàng kim khí điện máy và linh kiện của 

chúng, cụ thể là: máy bơm nước, máy phát điện, mô tơ điện, công cụ hơi cầm tay, công cụ 
điện cầm tay, máy hàn đìện, máy khoan bàn, máy rửa xe, máy phun thuốc trừ sâu, máy 
cắt cỏ, máy phay, máy cưa xích, máy nổ, máy bơm nước, công cụ hàn cắt gió đá ống gió 
đá, máy bơm dầu, máy nén khí, công cụ điện lạnh, xe nâng hàng, tụ điện, ống phun áp 
lực, súng phun sơn, đá cắt mài, pa-lăng điện, máy phun cát, công cụ và thiết bì bảo dưỡng 
« tô, máy mài.   

 
 
 

(210) 4-2012-02941 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.3; 26.3.23 
(731) Đỗ Thị Kiều Oanh   (VN) 

26A/19/5 Lý Thường Kiệt, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bồn rửa mặt, bồn vầu (xí bệt), bình nước nóng dùng để tắm, bồn tắm, 

gạch, bồn rửa chén, bình đựng xà phòng nước, nắp bàn cầu trẻ em, vòi nước hoa sen, 
gương soi. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(210) 4-2012-02944 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.4 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Duy Tiến  (VN) 
P.112 chung cư 95 căn, 477/61 Nơ Trang 
Long, phường 13, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-02949 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) A5.11.5; 26.1.1; 26.4.4 (540) 

  

(731) Lê Bá Linh  (VN) 
Thôn 3, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, 
tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm: rượu bổ chiết suất từ Nấm Lim Xanh; trà thảo mộc dùng trong 

ngành y được bào chế từ Nấm Lim Xanh; dược liệu thân gỗ được bào chế từ Nấm Lim 
Xanh.   

 
 

(210) 4-2012-02961 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.1.1; 2.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Phó Dinh  (VN) 
839 Hồng Bàng, phường 9, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng như: vali, cặp, vi, túi xách, giày, dép, vải, quần áo thời 

trang.  
 
 

(210) 4-2012-02962 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Pháp   (VN) 
Số 36B, ngõ 111, phố Nguyễn Phong 
Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 289 tập a (04.2012) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-02963 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) BEEKEI CORPORATION   (KR) 

No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-02966 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10, nhà A1, tập thể Bắc Nghĩa 
Tân, tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-02967 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.5.20; 1.15.15; 
1.15.5 

(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Viện huyết học truyền máu 

Trung Ương  (VN) 
Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức lễ hội hiến máu nhân đạo (không nhằm mục đích kinh doanh). 
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(210) 4-2012-03000 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI 

KAISHA (TRADING AS SEIKO 
HOLDINGS CORPORATION)   (JP) 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính quang học; thấu kính cho kính quang học; kính áp tròng; khung (gọng) 

cho kính quang học; hộp đựng kính quang học; vải lau kính (phụ kiện bán kèm và chỉ 
được sử dụng cho kính), dây nhỏ buộc kính mắt; dây đeo kính mắt dạng mắt xích.  

 
 
 

(210) 4-2012-03001 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI 

KAISHA (TRADING AS SEIKO 
HOLDINGS CORPORATION)   (JP) 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính quang học; thấu kính cho kính quang học; kính áp tròng; khung (gọng) 

cho kính quang học; hộp đựng kính quang học; vải lau kính (phụ kiện bán kèm và chỉ 
được sử dụng cho kính); dây nhỏ buộc kính mắt; dây đeo kính mắt dạng mắt xích. 

 
 
 

(210) 4-2012-03002 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.1 
(591) Vàng đậm, đen, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Võ  

(VN) 
22/9 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-03003 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
điện tử Vũ Gia  (VN) 
41/1F Tân Thới Nhất 1, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy quay phim (camera); máy ghi hình; thẻ nhớ kỹ thuật số để lưu trữ cơ sở dữ 

liệu điện tử; màn hình dùng cho máy quay phim; thiết bị báo động; hệ thống còi báo động 
cháy.  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy quay phim (camera), máy ghi hình, thẻ nhớ kỹ thuật số để lưu 
trữ cơ sơ dữ liệu điện tử; màn hình dùng cho máy quay phim: thiết bị báo động; hệ thống 
còi báo động cháy. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa các loại máy móc: máy quay phim (camera); máy ghi 
hình; thẻ nhớ kỹ thuật số để lưu trữ cơ sở dữ liệu điện tử; màn hình dùng cho máy quay 
phim; thiếl bị báo động hệ thống còi báo động cháy.  

 
 

(210) 4-2012-03004 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(731) CELON LABORATORIES LTD   (IN) 

Plot No 2: ALEAP Industrial Estate, 
Near Pragathi Nagar, Gajularamaram, 
Hyderabad-500 072. Rangareddy Dist, 
AP, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 
(210) 

 
4-2012-03005 

 
(220) 

 
24.02.2012 

  (441) 25.04.2012 
  
(731) CELON LABORATORIES LTD    (IN) 

Plot No 2: ALEAP Industrial Estate, 
Near Pragathi Nagar, Gajularamaram, 
Hyderabad-500 072. Rangareddy Dist, 
AP, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 
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(210) 4-2012-03006 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) CELON LABORATORIES LTD    (IN) 
Plot No 2: ALEAP Industrial Estate, 
Near Pragathi Nagar, Gajularamaram, 
Hyderabad-500 072. Rangareddy Dist, 
AP, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-03007 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) CELON LABORATORIES LTD    (IN) 
Plot No 2: ALEAP Industrial Estate, 
Near Pragathi Nagar, Gajularamaram, 
Hyderabad-500 072. Rangareddy Dist, 
AP, India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-03008 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm DELTA  (VN) 
2/21 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-03009 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm DELTA   (VN) 
2/21 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-03020 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.13.25; A9.9.7; 2.9.19; 26.3.23 
(731) SUKRI KEERATITHARAKUN   (TH) 

10, Ratanakit Rd., Betong, Yala, 95100 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 01: Khí ê-ty-len thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-03021 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.13.25; 26.3.23; 2.9.19; A9.9.7 
(731) SUKRI KEERATITHARAKUN    (TH) 

10, Ratanakit Rd., Betong, Yala, 95100 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công, thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-03022 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MELIOR Việt 
Nam  (VN) 
97 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện.  

 
 

(210) 4-2012-03023 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Tím, tím nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MELIOR Việt 
Nam   (VN) 
97 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện.  
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(210) 4-2012-03024 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.4.2 
(591) Tím, trắng, xám nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MELIOR Việt 
Nam   (VN) 
97 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện.  

 
 

(210) 4-2012-03026 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, vàng, ghi 
(731) WORLDQUANT, LLC   (US) 

1700 East Putnam Avenue, Third Floor, 
Old Greenwich, Connecticut 06870, 
USA  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là, dịch vụ quản lý và tư vấn đầu tư; dịch vụ nghiên 

cứu tài chính.  
 
 

(210) 4-2012-03027 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.04.2012 

  
(591) Trắng, vàng, ghi 
(731) WORLDQUANT, LLC    (US) 

1700 East Putnam Avenue, Third Floor, 
Old Greenwich, Connecticut 06870, 
USA  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là, dịch vụ quản lý và tư vấn đầu tư; dịch vụ nghiên 

cứu tài chính.  
 
 

(210) 4-2012-04462 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Rova   (VN) 
236 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04463 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.04.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Rova   (VN) 
236 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04563 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.04.2012 

(531) 26.15.11; 26.15.9; 26.15.15; 26.5.1 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trường Đại học Bách Khoa - 
Đại học Quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh   (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo cử nhân cao đẳng, cử nhận đại học, thạc sỹ, tiến sĩ chuyên ngành về 

khoa học công nghệ; thông tin về giáo dục, xuất bản sách và tạp chí chuyên ngành khoa 
học công nghệ. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ tư vấn về khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu, thiết kế liên 
quan đến khoa học và công nghệ; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết 
kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thông tin về khoa học công nghệ.  
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Phần v 

 
ĐƠN yêu cầu cấp giấy chứng nhận ĐĂNG Ký CHỈ DẪN ĐịA Lý 

 

Ngày công bố      25/04/2012 

Số đơn                 6-2011-00001  

Ngày nộp đơn     12/5/2011 

Chủ đơn Consorzio Del Formaggio Parmigiano - Reggiano 

Địa chỉ                 Via Kennedy, 18 Reggio Emilia, Italy 

Đại diện của 

chủ đơn 
Công ty TNHH BANCA 

Chỉ dẫn địa lý      Parmigiano Reggiano 

Sản phẩm           Pho mát 

Tóm tắt chất 

lượng đặc thù   

- Hình trụ với các cạnh hơi lồi đến thẳng, mặt trên và mặt dưới hơi vát; 

- Kích thước: Đường kính mặt trên và mặt dưới nằm trong khoảng từ 35 đến 

45 cm; chiều cao cạnh nằm trong khoảng từ 20 đến 26cm; 

- Trọng lượng bánh pho mát: tối thiểu 30kg; 

- Màu sắc vỏ: Màu vàng rơm;  

- Độ dày vỏ: khoảng 6mm; 

- Màu sắc ruột pho mát: Từ màu vàng rơm nhạt đến màu vàng rơm; 

- Mùi và vị: Thơm dịu, dễ chịu, ngon nhưng không hăng; 

- Kết cấu ruột pho mát: các hạt mịn, giòn dễ vỡ; 

- Hàm lượng chất béo: tối thiểu 32% chất khô. 

 

Khu vực địa lý    Tỉnh Bologna bên bờ trái của sông Reno, tỉnh Mantua bên bờ phải của sông 

Po và các tỉnh Parma, Reggio Emilia, Modena, Italy. 
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Ngày công bố      25/04/2012 

Số đơn                 6-2012-00001  

Ngày nộp đơn     26/3/2012 

Chủ đơn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

Địa chỉ                 Số 438 Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Chỉ dẫn địa lý      Bảo Lâm 

Sản phẩm           Hồng không hạt 

Tóm tắt chất 

lượng đặc thù   

* Hình thái: Quả thuôn dài, có từ 4- 6 rãnh dọc kéo dài từ cuống đến giữa 

quả; quả không có hạt; tai quả nhỏ, có 4 tai; vỏ quả dày, nhẵn nhưng kém 

bóng, vỏ quả có màu vàng đỏ, màu đất có ánh xanh lục; thịt quả màu đỏ 

vàng da cam đến vàng đậm, thịt quả mịn và có rất ít đốm đen, có hạt cát 

đường, khi ăn có vị giòn, thơm, ngọt đậm; mặt cắt ngang của quả có hình 

hoa thị 8-12 cánh đều nhau, màu hơi đỏ tương phản với màu thịt quả; trọng 

lượng quả từ 15-16 quả/kg. 

* Chất lượng: 

      - Độ Brix (%): Trung bình: 18,64; Cao nhất: 22,20; Thấp nhất: 17,00  

- Đường tổng số (%): Trung bình: 14,60; Cao nhất: 17,50; Thấp nhất: 

11,50 

- Đường khử (%): Trung bình: 13,43; Cao nhất: 16,68; Thấp nhất: 10,50 

- Chất khô (%): Trung bình: 24,53; Cao nhất: 20,15; Thấp nhất: 27,97 

- Tanin (%): Trung bình: 0,74; Cao nhất: 2,47; Thấp nhất: 0,42  

- Caroten (mg/100g): Trung bình: 428,7; Cao nhất: 528,0; Thấp nhất: 

344,0 

- Axit tổng số (%): Trung bình: 0,14; Cao nhất: 0,21; Thấp nhất: 0,10 

      - Vitamin C (mg/100g): Trung bình: 5,67; Cao nhất: 9,54; Thấp nhất: 

3,15 

 

Khu vực địa lý    Các xã Bảo Lâm, Thanh Lòa và Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 
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Phần vi 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

NỘP SAU KHI đơn Đã CÔNG Bố 
__________ 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2009-00479 22201 25.03.2010 27.02.2012     B65D 90/00 
1-2009-01842 22698 25.05.2010 06.03.2012     F16D 43/10 
1-2009-01867 22267 25.03.2010 01.03.2012     B65H 3/28 
1-2009-01920 22470 26.04.2010 16.03.2012     B60K 17/04 
1-2009-01921 22471 26.04.2010 16.03.2012     B60K 17/04 
1-2009-02074 22492 26.04.2010 15.03.2012     D03D 15/00 
1-2010-00142 26690 25.07.2011 20.03.2012     E04C 2/04 
1-2010-00859 24135 25.10.2010 05.03.2012     E04F 13/08 
1-2010-01544 27639 25.10.2011 06.03.2012     E05B 65/08 
1-2010-01816 27276 25.09.2011 09.03.2012     H04N 7/32 
1-2010-02541 26392 27.06.2011 02.03.2012     G11B 7/005 
1-2010-03442 26486 27.06.2011 23.03.2012     C03C 19/00 
1-2011-00501 26574 27.06.2011 05.03.2012     C07D 401/12 
1-2011-00502 27358 25.09.2011 05.03.2012     C07D 401/12 
1-2011-00508 26839 25.07.2011 27.02.2012     H04J 11/00 
1-2011-00576 27113 25.08.2011 15.03.2012     C12N 9/18 
1-2011-00626 27684 25.10.2011 01.03.2012     H04N 13/04 
1-2011-00640 26607 27.06.2011 27.02.2012     A01N 43/78 
1-2011-00644 26608 27.06.2011 21.03.2012     E05F 15/16 
1-2011-00647 27122 25.08.2011 06.03.2012     A23K 1/00 
1-2011-00694 27130 25.08.2011 20.03.2012     F16B 25/00 
1-2011-00695 27687 25.10.2011 28.02.2012     A62C 5/00 
1-2011-00701 26877 25.07.2011 02.03.2012     C07D 401/12 
1-2011-00707 27689 25.10.2011 06.03.2012     A23K 1/00 
1-2011-00719 26620 27.06.2011 02.03.2012     C07D 487/04 
1-2011-00720 28746 27.02.2012 14.03.2012     A61K 45/06 
1-2011-00721 27382 25.09.2011 14.03.2012     A61K 31/4709 
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1-2011-00726 26880 25.07.2011 29.02.2012     A01N 25/00 
1-2011-00727 26881 25.07.2011 29.02.2012     A01N 51/00 
1-2011-00729 27134 25.08.2011 01.03.2012     E04B 5/02 
1-2011-00736 27691 25.10.2011 13.03.2012     A61K 31/4965 
1-2011-00765 27139 25.08.2011 27.02.2012     C07D 411/12 
1-2011-00773 26636 27.06.2011 16.03.2012     B01D 53/64 
1-2011-00774 26637 27.06.2011 08.03.2012     B01D 53/64 
1-2011-00781 27946 25.11.2011 14.03.2012     C12N 15/82 
1-2011-00782 27696 25.10.2011 14.03.2012     C07D 403/12 
1-2011-00802 26639 27.06.2011 21.03.2012     C08F 2/38 
1-2011-00817 27145 25.08.2011 16.03.2012     A01N 33/18 
1-2011-00821 26896 25.07.2011 29.02.2012     A47C 1/126 
1-2011-00832 28748 27.02.2012 29.02.2012     C12N 15/82 
1-2011-00835 27395 25.09.2011 20.03.2012     A01N 25/02 
1-2011-00846 27396 25.09.2011 16.03.2012     C07D 209/86 
1-2011-00847 28749 27.02.2012 13.03.2012     A01N 47/28 
1-2011-00852 26650 27.06.2011 23.03.2012     A01C 1/06 
1-2011-00854 26901 25.07.2011 07.03.2012     C08L 33/00 
1-2011-00860 27150 25.08.2011 09.03.2012     E02B 3/16 
1-2011-00872 27152 25.08.2011 05.03.2012     C07D 239/48 
1-2011-00873 28154 26.12.2011 05.03.2012     B29B 13/06 
1-2011-00874 27153 25.08.2011 05.03.2012     C07D 409/12 
1-2011-00875 27704 25.10.2011 05.03.2012     A01N 43/56 
1-2011-00879 26903 25.07.2011 02.03.2012     C07D 401/06 
1-2011-00881 27401 25.09.2011 23.03.2012     C07D 401/06 
1-2011-00887 27402 25.09.2011 21.03.2012     A23C 19/06 
1-2011-00896 27705 25.10.2011 02.03.2012     C07K 16/08 
1-2011-00911 27950 25.11.2011 06.03.2012     F02B 43/10 
1-2011-00914 26910 25.07.2011 14.03.2012     C23C 22/00 
1-2011-00932 28156 26.12.2011 29.02.2012     A61K 31/4709 
1-2011-00946 26916 25.07.2011 05.03.2012     C07D 241/44 
1-2011-00954 27412 25.09.2011 15.03.2012     B65D 25/08 
1-2011-00955 27413 25.09.2011 15.03.2012     B65D 51/28 
1-2011-00956 27414 25.09.2011 15.03.2012     B65D 47/36 
1-2011-00957 27415 25.09.2011 15.03.2012     B65D 25/08 
1-2011-00958 27416 25.09.2011 15.03.2012     B65D 51/28 
1-2011-00972 27421 25.09.2011 28.02.2012     B28D 1/00 
1-2011-00978 27173 25.08.2011 19.03.2012     B01D 39/20 
1-2011-00992 26922 25.07.2011 16.03.2012     A23K 1/00 
1-2011-00997 26924 25.07.2011 23.03.2012     C07D 401/14 
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1-2011-01001 28751 27.02.2012 12.03.2012     C12N 15/63 
1-2011-01011 27176 25.08.2011 14.03.2012     B63H 3/04 
1-2011-01013 28752 27.02.2012 05.03.2012     C09K 3/14 
1-2011-01016 27431 25.09.2011 08.03.2012     A01N 31/04 
1-2011-01027 26928 25.07.2011 15.03.2012     B01D 53/64 
1-2011-01029 26666 27.06.2011 07.03.2012     G06Q 20/00 
1-2011-01030 26929 25.07.2011 07.03.2012     G06Q 20/00 
1-2011-01033 27435 25.09.2011 05.03.2012     C08G 18/42 
1-2011-01055 26936 25.07.2011 21.03.2012     C07D 471/04 
1-2011-01058 27722 25.10.2011 02.03.2012     A61K 38/19 
1-2011-01066 27955 25.11.2011 14.03.2012     C07D 413/12 
1-2011-01075 26942 25.07.2011 06.03.2012     B01D 24/00 
1-2011-01076 26943 25.07.2011 06.03.2012     B01D 24/00 
1-2011-01094 27443 25.09.2011 14.03.2012     A61K 9/00 
1-2011-01099 27185 25.08.2011 29.02.2012     C08J 3/205 
1-2011-01102 28163 26.12.2011 21.03.2012     C07F 5/02 
1-2011-01111 26957 25.07.2011 05.03.2012     C07K 16/28 
1-2011-01113 27186 25.08.2011 14.03.2012     A61K 8/81 
1-2011-01115 27187 25.08.2011 08.03.2012     E02F 3/92 
1-2011-01120 27727 25.10.2011 16.03.2012     A01P 3/00 
1-2011-01121 27446 25.09.2011 09.03.2012     B23K 20/12 
1-2011-01126 27728 25.10.2011 23.03.2012     C10G 1/00 
1-2011-01130 27448 25.09.2011 12.03.2012     C08J 5/18 
1-2011-01146 28483 30.01.2012 07.03.2012     A61K 31/33 
1-2011-01155 27732 25.10.2011 15.03.2012     A61Q 5/02 
1-2011-01161 27733 25.10.2011 01.03.2012     A61K 31/202 
1-2011-01171 27735 25.10.2011 23.03.2012     C05D 9/00 
1-2011-01172 27458 25.09.2011 16.03.2012     C08K 5/00 
1-2011-01173 28756 27.02.2012 22.03.2012     A61Q 5/02 
1-2011-01174 27459 25.09.2011 15.03.2012     A61K 8/46 
1-2011-01183 27196 25.08.2011 23.03.2012     B21D 22/21 
1-2011-01186 28172 26.12.2011 23.03.2012     C04B 24/26 
1-2011-01191 27462 25.09.2011 19.03.2012     A61J 7/00 
1-2011-01203 27466 25.09.2011 15.03.2012     A61K 8/02 
1-2011-01214 28175 26.12.2011 05.03.2012     A61K 9/50 
1-2011-01229 27206 25.08.2011 13.03.2012     B65D 43/16 
1-2011-01251 27474 25.09.2011 16.03.2012     G06K 9/46 
1-2011-01259 27476 25.09.2011 19.03.2012     C07D 401/14 
1-2011-01269 27478 25.09.2011 19.03.2012     A61J 7/00 
1-2011-01296 27483 25.09.2011 06.03.2012     H04J 99/00 
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1-2011-01314 26978 25.07.2011 16.03.2012     A61K 8/06 
1-2011-01315 26979 25.07.2011 16.03.2012     A61K 8/86 
1-2011-01394 27981 25.11.2011 29.02.2012     C07C 2/00 
1-2011-01429 27232 25.08.2011 07.03.2012     A61B 5/021 
1-2011-01445 27986 25.11.2011 29.02.2012     C07C 317/14 
1-2011-01451 27762 25.10.2011 15.03.2012     C12N 15/866 
1-2011-01459 27237 25.08.2011 07.03.2012     A61K 8/46 
1-2011-01469 27515 25.09.2011 14.03.2012     F27D 1/10 
1-2011-01514 27527 25.09.2011 23.03.2012     G01R 31/3183 
1-2011-01524 27246 25.08.2011 16.03.2012     C08G 18/08 
1-2011-01542 27773 25.10.2011 02.03.2012     H04W 72/12 
1-2011-01560 28002 25.11.2011 29.02.2012     A01N 37/18 
1-2011-01609 27551 25.09.2011 06.03.2012     B31B 1/26 
1-2011-01619 27785 25.10.2011 22.03.2012     B62D 55/08 
1-2011-01622 28770 27.02.2012 19.03.2012     C07D 239/34 
1-2011-01629 28230 26.12.2011 12.03.2012     C07D 213/38 
1-2011-01682 28239 26.12.2011 27.02.2012     H04J 99/00 
1-2011-01697 27572 25.09.2011 23.03.2012     A01H 5/00 
1-2011-01719 28018 25.11.2011 27.02.2012     H04W 72/04 
1-2011-01725 27582 25.09.2011 27.02.2012     A61F 13/15 
1-2011-01739 27584 25.09.2011 07.03.2012     C07C 239/10 
1-2011-01763 27586 25.09.2011 27.02.2012     A61F 13/15 
1-2011-01847 27827 25.10.2011 23.03.2012     B29D 28/00 
1-2011-01909 28266 26.12.2011 14.03.2012     C23C 14/24 
1-2011-01910 28041 25.11.2011 14.03.2012     F03D 9/00 
1-2011-01920 28268 26.12.2011 27.02.2012     H04W 72/04 
1-2011-01957 28047 25.11.2011 07.03.2012     A23L 1/226 
1-2011-02068 28551 30.01.2012 22.03.2012     B29C 73/02 
1-2011-02082 27862 25.10.2011 05.03.2012     E02D 9/04 
1-2011-02126 28556 30.01.2012 12.03.2012     H01T 4/16 
1-2011-02289 28583 30.01.2012 15.03.2012     C07D 487/04 
1-2011-02420 28608 30.01.2012 02.03.2012     H04J 36/30 
1-2011-02486 28614 30.01.2012 09.03.2012     C12M 1/16 
1-2011-02501 28847 27.02.2012 02.03.2012     B63B 25/16 
1-2011-02502 28616 30.01.2012 21.03.2012     B32B 27/32 
1-2011-02776 28649 30.01.2012 29.02.2012     G06F 12/00 
2-2009-00233 01624 25.11.2010 27.02.2012     B23K 5/08 
2-2010-00071 01628 25.11.2010 06.03.2012     F03B 9/00 
2-2010-00104 1646  27.12.2010 06.03.2012     F03D 9/00 
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Phần vii 
  

Yêu cầu sửa đổi đơn  
 

a - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Sáng chế  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1438/ TB-SHTT, ngày 13/03/2012  
(210)  Số đơn: 1-2007-00402  (220) Ngày nộp đơn 26/02/2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
BUHLER SORTEX LIMITED (GB) 
20 Atlantis Avenue, London E16 2BF, United Kingdom 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1439/ TB-SHTT, ngày 13/03/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-00914  (220) Ngày nộp đơn 08/05/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
AEL MINING SERVICES LIMITED (ZA) 
AECI Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, Gauteng,  
Republic of South Africa 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1440/ TB-SHTT, ngày 13/03/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-01500  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
AEL MINING SERVICES LIMITED (ZA) 
AECI Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, Gauteng,  
Republic of South Africa 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1441/ TB-SHTT, ngày 13/03/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-01501  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
AEL MINING SERVICES LIMITED (ZA) 
AECI Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, Gauteng,  
Republic of South Africa 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1442/ TB-SHTT, ngày 13/03/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-02352  (220) Ngày nộp đơn 03/11/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
AEL MINING SERVICES LIMITED (ZA) 
AECI Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, Gauteng,  
Republic of South Africa 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1616/ TB-SHTT, ngày 20/03/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-00565  (220) Ngày nộp đơn 06/03/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Organization of the Russian Academy of Sciences, Institute of Strength Physics and 
Materials Science, Siberian Branch of the RAS (ISPMS SB RAS) (RU) 
2/4, prospekt Academichesky, Tomsk, 634021, Russian 

 
 

b - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1880/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-02887  (220) Ngày nộp đơn 09/02/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty Luật TNHH BIZLINK 
Phòng1502A, Charm Vit Tower, 117 đường Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, TP 
Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1881/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-02801  (220) Ngày nộp đơn 22/02/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt 
33/32/7 đường 19, phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________  
  
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1881/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-02802  (220) Ngày nộp đơn 22/02/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
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Nội dung mới:  
Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt 
33/32/7 đường 19, phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1881/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-02803  (220) Ngày nộp đơn 22/02/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt 
33/32/7 đường 19, phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1882/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-00348  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành: 
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1883/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10000  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Block 1, 15/F Tern Centre, 237 Queen's Road Central, Hong Kong 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1884/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10001  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Block 1, 15/F Tern Centre, 237 Queen's Road Central, Hong Kong 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1885/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10002  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2011 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Block 1, 15/F Tern Centre, 237 Queen's Road Central, Hong Kong 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1886/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10003  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Block 1, 15/F Tern Centre, 237 Queen's Road Central, Hong Kong 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1887/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10004  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Block 1, 15/F Tern Centre, 237 Queen's Road Central, Hong Kong 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1888/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10005  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Block 1, 15/F Tern Centre, 237 Queen's Road Central, Hong Kong 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1889/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10006  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Block 1, 15/F Tern Centre, 237 Queen's Road Central, Hong Kong 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1890/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14360  (220) Ngày nộp đơn 14/07/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
JAC RECRUITMENT PTE LTD. 

_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2017/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-13781  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH sản xuất thương mại HUCAFOOD 
Tổ 9, khóm Hoà Bắc, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2018/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-13780  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH sản xuất thương mại HUCAFOOD 
Tổ 9, khóm Hoà Bắc, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2019/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-13781  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung Ương 2 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2020/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-20005  (220) Ngày nộp đơn 23/09/2010 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  
Nội dung mới:  
- Tách phần chữ “BAO AN” cho các nhóm 09, 37, 42 sang đơn 4-2012-01120 
- Loại bỏ phần chữ “BAO AN” ra khỏi mẫu nhãn hiệu của đơn 4-2010-20005 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2021/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-03746  (220) Ngày nộp đơn 01/03/2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2022/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-26389  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2023/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-07008  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2024/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-20147  (220) Ngày nộp đơn 21/09/2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2025/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-23484  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2026/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2005-08617  (220) Ngày nộp đơn 13/07/2005 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2027/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-16542  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu 
Lầu 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2028/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-07403  (220) Ngày nộp đơn 12/04/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc Việt 
Phòng 6 tầng 1 C/c 73/8 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2030/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-09429  (220) Ngày nộp đơn 05/05/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

Số 10, ngõ 88, phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2030/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-16020  (220) Ngày nộp đơn 28/07/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

Số 10, ngõ 88, phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2030/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-16021  (220) Ngày nộp đơn 28/07/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

Số 10, ngõ 88, phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2031/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2011-16504  (220) Ngày nộp đơn 11/08/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

499/17 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2032/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2007-19682  (220) Ngày nộp đơn 02/10/2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Số 1, ngách 2, ngõ Kiến Thiết, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2032/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-04280  (220) Ngày nộp đơn 08/03/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Số 1, ngách 2, ngõ Kiến Thiết, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2032/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-16308  (220) Ngày nộp đơn 02/08/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Số 1, ngách 2, ngõ Kiến Thiết, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2032/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-16309  (220) Ngày nộp đơn 02/08/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Số 1, ngách 2, ngõ Kiến Thiết, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2032/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-00428  (220) Ngày nộp đơn 10/01/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Số 1, ngách 2, ngõ Kiến Thiết, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2033/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2009-27426  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu Khang Huy 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2033/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-27427  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu Khang Huy 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2033/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-27621  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu Khang Huy 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2033/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-28065  (220) Ngày nộp đơn 24/12/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu Khang Huy 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2034/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-02447  (220) Ngày nộp đơn 16/02/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2035/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-02447  (220) Ngày nộp đơn 16/02/2011 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  
Nội dung mới:  
- Các nhóm tách sang đơn 4-2011-19845: 

+ Nhóm 32: Bia (đồ uống không cồn) 
+ Nhóm 41: Tổ chức lễ hội bia 

- Các nhóm giữ ở đơn 4-2011-02447: 
+ Nhóm 25: Quần áo; áo phông; mũ nón. 
+ Nhóm 41: Tổ chức sự kiện văn hóa; giải trí. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2036/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-15607  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

474/1 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2037/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-15607  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 

Số 5B ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2040/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2011-03649  (220) Ngày nộp đơn 04/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh 

140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2041/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2011-18427  (220) Ngày nộp đơn 05/09/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng Vĩnh Hòa 

188 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2042/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-13820  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung Ương 2 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2043/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-13822  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung Ương 2 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2044/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-26600  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2044/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-26601  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2044/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-26602  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2046/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2007-25840  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2007 

Mục sửa đổi: Loại bỏ một phần sản phẩm, dịch vụ trong các nhóm:  
Nội dung mới:  
Cụ thể: 
- Hoa quả lát mỏng; thạch hoa quả; đồ uống làm từ sữa; sản phẩm từ sữa; quả ngâm 

nước đường; đậu phụ; hoa quả đã chế biến; hoa quả đóng hộp; hoa quả nấu chín; hoa 
quả đã bóc vỏ; hoa quả ngâm đường; hoa quả nhiệt đới nghiền nhừ; hoa quả đã được 
bảo quản; sữa chua có chứa hoa quả nghiền nhỏ (trong nhóm 29). 

- Sô cô la; bánh nhân trứng sữa; thạch hoa quả (bánh kẹo); mỳ sợi; bánh gạo; hương 
liệu dùng cho thực phẩm; chất phụ gia thực phẩm; bánh nướng làm từ bột nhào; bánh 
pút-đinh; nem cuốn; bánh tạc; bánh nướng; bánh pút-đinh tráng miệng (trong nhóm 
30). 

- Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng tự phục vụ; quầy ăn tự phục vụ (trong nhóm 43). 
_______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 289 Tập A (04.2012) 

 

 
1239 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2046/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2007-25841  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2007 

Mục sửa đổi: Loại bỏ một phần sản phẩm, dịch vụ trong các nhóm:  

Nội dung mới:  

Cụ thể: 

- Hoa quả lát mỏng; thạch hoa quả; đồ uống làm từ sữa; sản phẩm từ sữa; quả ngâm 
nước đường; đậu phụ; hoa quả đã chế biến; hoa quả đóng hộp; hoa quả nấu chín; hoa 
quả đã bóc vỏ; hoa quả ngâm đường; hoa quả nhiệt đới nghiền nhừ; hoa quả đã được 
bảo quản; sữa chua có chứa hoa quả nghiền nhỏ (trong nhóm 29). 

- Sô cô la; bánh nhân trứng sữa; thạch hoa quả (bánh kẹo); mỳ sợi; bánh gạo; hương 
liệu dùng cho thực phẩm; chất phụ gia thực phẩm; bánh nướng làm từ bột nhào; bánh 
pút-đinh; nem cuốn; bánh tạc; bánh nướng; bánh pút-đinh tráng miệng (trong nhóm 
30). 

- Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng tự phục vụ; quầy ăn tự phục vụ (trong nhóm 43). 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2046/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2007-25842  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2007 

Mục sửa đổi: Loại bỏ một phần sản phẩm, dịch vụ trong các nhóm:  

Nội dung mới:  

Cụ thể: 

- Hoa quả lát mỏng; thạch hoa quả; đồ uống làm từ sữa; sản phẩm từ sữa; quả ngâm 
nước đường; đậu phụ; hoa quả đã chế biến; hoa quả đóng hộp; hoa quả nấu chín; hoa 
quả đã bóc vỏ; hoa quả ngâm đường; hoa quả nhiệt đới nghiền nhừ; hoa quả đã được 
bảo quản; sữa chua có chứa hoa quả nghiền nhỏ (trong nhóm 29). 

- Sô cô la; bánh nhân trứng sữa; thạch hoa quả (bánh kẹo); mỳ sợi; bánh gạo; hương 
liệu dùng cho thực phẩm; chất phụ gia thực phẩm; bánh nướng làm từ bột nhào; bánh 
pút-đinh; nem cuốn; bánh tạc; bánh nướng; bánh pút-đinh tráng miệng (trong nhóm 
30). 

- Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng tự phục vụ; quầy ăn tự phục vụ (trong nhóm 43). 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2047/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-05848  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH mỹ phẩm Tóc Xinh 

Lô J0, khu công nghiệp Việt Hương, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2051/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-26226  (220) Ngày nộp đơn 08/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Huỷ bỏ đại diện SHCN 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2055/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-03485  (220) Ngày nộp đơn 25/02/2010 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  
Nội dung mới:  
- Nhóm 07, 14, 16, 20, 22, 28, 40 tách sang đơn 4-2011-28067 
- Nhóm 12 giữ ở đơn 4-2010-03485 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2070/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-03485  (220) Ngày nộp đơn 25/02/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
30, Jalan Serindit 2, Bandar Puchong Jaya Selatan, 47100 Puchong, Selangor, Malaysia 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1851/ TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-03485  (220) Ngày nộp đơn 25/02/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
337/4 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1852/ TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-24173  (220) Ngày nộp đơn 16/11/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
CJ CheilJedang Building, 292, Ssangnim-dong, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1853/ TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-24174  (220) Ngày nộp đơn 16/11/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
CJ CheilJedang Building, 292, Ssangnim-dong, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1915/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-27451  (220) Ngày nộp đơn 22/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
151/3A Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1917/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-03298  (220) Ngày nộp đơn 02/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP) 
Nhà số 8, ngõ 61/44/1 đường Trần Duy Hưng, tổ 41, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
TP. Hà Nội 
Điện thoại: 04.35376861  
Fax: 04.35376862 
Email: sunrise@sunriseip.com 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1919/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-07950  (220) Ngày nộp đơn 16/04/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T) 
Phòng 1401B, tầng 14, Toà nhà 8C Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
TP. Hà Nội. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1921/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-03299  (220) Ngày nộp đơn 02/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP) 
Nhà số 8, ngõ 61/44/1 đường Trần Duy Hưng, tổ 41, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
TP. Hà Nội 
Điện thoại: 04.35376861  
Fax: 04.35376862 
Email: sunrise@sunriseip.com 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1923/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-21591  (220) Ngày nộp đơn 14/10/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Bách Mộc Thiên 

125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1925/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-01973  (220) Ngày nộp đơn 28/01/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu Khang Huy 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1927/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2011-08954  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được ghi nhận:  

Nội dung mới:  

Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1929/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-11735  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

Số 343, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1931/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-11737  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

Số 343, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1933/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-13757  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Trường Xuân 
Tầng 2, số 148 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1934/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-01033  (220) Ngày nộp đơn 18/01/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1935/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-08733  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên  VINPEARL 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1936/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-08734  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên  VINPEARL 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1937/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-08735  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên  VINPEARL 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1938/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-08737  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên  VINPEARL 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1939/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-08738  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên  VINPEARL 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1940/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-09351  (220) Ngày nộp đơn 17/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, United Kingdom 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1942/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-24897  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh 
140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1943/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-09158  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Xoá các sản phẩm: “nước hoa; tinh dầu; kem đánh răng; mỹ phẩm” trong nhóm 03 và 
“chế phẩm thú y; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế dùng trong nhà vệ sinh 
hoá chất; chế phẩm có chứa thuốc để điều trị mụn trứng cá” trong nhóm 05. 
Sửa các sản phẩm: “chế phẩm trong sóc da (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy rửa và chế phẩm 
làm sạch mặt (mỹ phẩm); xà phòng” trong nhóm 03 thành “chế phẩm trong sóc da (không 
chứa thuốc); chế phẩm tẩy rửa và chế phẩm làm sạch mặt (không chứa thuốc); xà phòng 
(để chăm sóc da)” và “chế phẩm dược” trong nhóm 05 thành “chế phẩm dược để điều trị 
mụn trứng cá”. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1944/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-25973  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2010 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 29: Dầu và mỡ ăn được. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1945/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-27697  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2010 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa cho cửa cuốn; bộ điều khiển cửa cuốn từ xa. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1946/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-15298  (220) Ngày nộp đơn 27/07/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 30: Bánh quy; bánh dẹt nhỏ. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1949/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-19558  (220) Ngày nộp đơn 17/09/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
1-2F., NO. 181, ERSHENG 1ST RD., QIANZHEN DIST., KAOHSIUNG CITY 806, 
TAIWAN 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1950/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-19451  (220) Ngày nộp đơn 16/09/2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1951/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-16572  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
65 Trần Văn Giáp , phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1952/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-22459  (220) Ngày nộp đơn 24/10/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
91 An Dương Vương, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1953/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-03499  (220) Ngày nộp đơn 04/03/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
ONI Global Pte. Ltd 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1954/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-04898  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1955/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2007-12158  (220) Ngày nộp đơn 29/06/2007 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
REXEL HOLDINGS USA CORP. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1956/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-21519  (220) Ngày nộp đơn 13/10/2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1957/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-06019  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2010 

Mục sửa đổi 1: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ  Tai Sun Việt Nam 
Số 82B Lê Ngô Cát, phường Xuân Thuỷ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Mục sửa đổi 2: Huỷ quyền đại diện SHCN đối với: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1959/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-23737  (220) Ngày nộp đơn 10/11/2010 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Loại bỏ các sản phẩm sau: Máy vi tính; chương trình máy tính; chương trình máy tính có 
thể tải xuống được; chương trình máy tính lưu trữ thông tin dữ liệu trên mạch điện tử, đĩa 
từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, đĩa 
CD-ROMs, đĩa DVD-ROMs; các chương trình lưu trữ thông tin khác dùng cho máy vi 
tính; chương trình trò chơi dùng cho điện thoại di động; máy điện tử, thiết bị và bộ phận 
của máy điện tử bao gồm bộ điều hợp dòng điện xoay chiều dùng cho trò chơi cầm tay có 
màn hình tinh thể lỏng; máy fax (máy sao chụp tài liệu); con chuột máy tính (thiết bị xử 
lý dữ kiện); miếng di chuyển con chuột máy tính; bàn phím máy tính; máy in chỉ dùng 
với máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính; màn hình máy tính (phần cứng máy tính); máy 
quét hình ảnh và dữ liệu (thiết bị xử lý từ ngữ); bút điện tử (bộ hiển thị hình ảnh); nhật ký 
điện tử; điện thoại di động, bộ phận và linh kiện dùng cho điện thoại di động; dây đeo 
dùng cho điện thoại di động; máy và thiết bị truyền thông tin; đĩa compact đã ghi sẵn; đĩa 
hát; máy nhịp (âm nhạc); mạch điện tử và đĩa CD-ROM có ghi sẵn các chương trình thao 
tác tự động dùng cho nhạc cụ điện tử; tệp danh sách bài hát có thể tải xuống được; phim 
điện ảnh lộ sáng; tấm phim kính ảnh lộ sáng; giá đỡ phim dương bản; tệp hình ảnh có thể 
tải xuống được; đĩa viđêô và băng viđêô đã được ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử (có thể 
tải xuống được), ra khỏi nhóm 09. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1961/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11911  (220) Ngày nộp đơn 15/06/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
C/708, Crystal Plaza, Andheri (W), Mumbai-400063, India 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1962/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11913  (220) Ngày nộp đơn 15/06/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
C/708, Crystal Plaza, Andheri (W), Mumbai-400063, India 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1963/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11911  (220) Ngày nộp đơn 15/06/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
C/708, Crystal Plaza, Andheri (W), Mumbai-400063, India 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1964/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-22816  (220) Ngày nộp đơn 29/10/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Louis Palace 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1965/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-25257  (220) Ngày nộp đơn 01/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
B20/10 Lương Định Của, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1966/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-17951  (220) Ngày nộp đơn: 25/08/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
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Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh 
140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1967/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-12719  (220) Ngày nộp đơn: 11/06/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 108/192 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1970/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11179  (220) Ngày nộp đơn: 07/06/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
R4-18, Hưng Gia 4, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1971/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-23799  (220) Ngày nộp đơn: 09/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
64 Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1973/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-19536  (220) Ngày nộp đơn: 20/09/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1974/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-04570  (220) Ngày nộp đơn: 17/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
B20/10 Lương Định Của, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1975/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-15650  (220) Ngày nộp đơn: 22/07/2010 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
- Loại bỏ các sản phẩm “Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu và xà phòng có chứa tinh dầu” 

ra khỏi nhóm 03 
- Loại bỏ các sản phẩm “Đồng hồ đeo tay” ra khỏi nhóm 14 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2001/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-19320  (220) Ngày nộp đơn: 14/09/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Jcontentree Corp. 
Sunhwa-dong 7, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2009/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12389  (220) Ngày nộp đơn: 21/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Ban Ca 
15B Triệu Việt Vương, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2054/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-19321  (220) Ngày nộp đơn: 14/09/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Jcontentree Corp. 
Sunhwa-dong 7, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2057/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-19322  (220) Ngày nộp đơn: 14/09/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Jcontentree Corp. 
Sunhwa-dong 7, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2058/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-19102  (220) Ngày nộp đơn: 09/09/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
175 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2059/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-19100  (220) Ngày nộp đơn: 09/09/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
175 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2060/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-19101  (220) Ngày nộp đơn: 09/09/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
175 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2061/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-04766  (220) Ngày nộp đơn: 18/03/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Loại bỏ: “chế phẩm hoá dược dùng cho mục đích vệ sinh hoặc y tế; chế phẩm hoá dược” 
(nhóm 05) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2062/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-19789  (220) Ngày nộp đơn: 22/09/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
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Nội dung mới:  
Nhóm 07: Động cơ trợ động (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); thiết bị 
truyền động trợ động (bộ phận của máy móc). 
Nhóm 09: Máy biến tần (inverters); điện trở phanh (thắng); thiết bị khởi động mềm (để 
điều chỉnh khởi động cho động cơ). 
Nhóm 12: Bộ hãm (brake unit) dùng phối hợp với máy biến tần và điện trở phanh để 
phanh động cơ (dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); động cơ trợ động (dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ). 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2063/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-08880  (220) Ngày nộp đơn: 11/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2064/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-17309  (220) Ngày nộp đơn: 22/08/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2065/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-24286  (220) Ngày nộp đơn: 15/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2066/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-04342  (220) Ngày nộp đơn: 16/03/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2067/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-03607  (220) Ngày nộp đơn: 26/02/2010 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Loại bỏ: “dịch vụ xuất bản sách và tài liệu phục vụ việc học tập và giảng dạy” 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2068/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-07562  (220) Ngày nộp đơn: 13/04/2010 

Mục sửa đổi 1: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH một thành viên VINPEARL 

Mục sửa đổi 2: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

Số 15, ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2069/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-23104  (220) Ngày nộp đơn: 02/11/2010 

Mục sửa đổi : Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH một thành viên VINPEARL 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2069/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-26247  (220) Ngày nộp đơn: 13/12/2010 

Mục sửa đổi : Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH một thành viên VINPEARL 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2069/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-27880  (220) Ngày nộp đơn: 31/12/2010 

Mục sửa đổi : Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH một thành viên VINPEARL 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2069/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-27881  (220) Ngày nộp đơn: 31/12/2010 

Mục sửa đổi : Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên VINPEARL 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2069/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-05689  (220) Ngày nộp đơn: 30/03/2011 

Mục sửa đổi : Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên VINPEARL 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2069/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn:4-2011-12747  (220) Ngày nộp đơn: 24/06/2011 

Mục sửa đổi : Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên VINPEARL 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2069/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn:4-2011-12748  (220) Ngày nộp đơn: 24/06/2011 

Mục sửa đổi : Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên VINPEARL 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2349/ SHTT-NH2, ngày 13/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-27129  (220) Ngày nộp đơn: 23/12/2010 

Mục sửa đổi : Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
B20/10 Lương Định Của, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2350/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-23823  (220) Ngày nộp đơn: 09/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
2B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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c- Từ chối ghi nhận yêu cầu sửa đổi đơn 

 

Theo Thông báo số 1947/TB-SHTT, ngày 30 tháng 03 năm 2012 

Số đơn: 4-2011-28077                            Ngày nộp đơn: 29/12/2011 

 1- Yêu cầu sửa đổi nói trên không đáp ứng Điều 17.1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Do việc 
sửa chữa đã làm thay đổi bản chất của đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn yêu cầu bảo 
hộ nhãn hiệu 

 2- Vì vậy, Yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận. 

 3- Hoàn lệ phí 120.000đ (Lệ phí công bố đơn) 

 4- Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Người nộp đơn có quyền khiếu nại 
việc từ chối yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định 

_______________________ 
 

Theo Thông báo số 1958/TB-SHTT, ngày 30 tháng 03 năm 2012 

Số đơn: 4-2010-21153                            Ngày nộp đơn: 07/10/2010 

 1- Yêu cầu sửa đổi nói trên không đáp ứng Điều 17.1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Do thông 
tin trong tờ khai sửa đổi đơn không đúng với thông tin trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-
2010-21153. 

 2- Vì vậy, Yêu cầu sửa đổi tên của chủ đơn không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận. 

 3- Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Người nộp đơn có quyền khiếu nại 
việc từ chối yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định 

_______________________ 
 

Theo Thông báo số 1972/TB-SHTT, ngày 30 tháng 03 năm 2012 

Số đơn: 4-2010-21272                            Ngày nộp đơn: 08/10/2010 

 1- Yêu cầu sửa đổi nói trên không đáp ứng Điểm 17.1 c) Thông tư 01/2007/TT-BKHCN do việc 
sửa chữa nhãn hiệu đã làm thay đổi bản chất của đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn yêu 
cầu bảo hộ nhãn hiệu 

 2- Vì vậy, Yêu cầu sửa đổi nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận. 

 3- Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Người nộp đơn có quyền khiếu nại 
việc từ chối yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định 

_______________________ 
 

Theo Thông báo số 2039/SHTT-NH2, ngày 30 tháng 03 năm 2012 

Số đơn: 4-2010-18102                            Ngày nộp đơn: 26/08/2010 

1- Người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn quy định là 02 tháng kể từ ngày ký 
Thông báo thiếu sót số 8428/TB-SHTT ngày 30/12/2011 

2- Vì vậy, Yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận. 
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d- Thông báo ghi nhận rút sửa đổi đơn 
 
Theo Thông báo số 1960/TB-SHTT, ngày 30 tháng 03 năm 2012 
Số đơn: 4-2010-23858                            Ngày nộp đơn: 11/11/2010 
 1- Yêu cầu rút sửa đổi đơn theo công văn số VN166/M2638/10 nộp ngày 21/02/2012 của Công 
ty TNHH LÊ&LÊ được chấp thuận. 
 2- Người nộp sửa đổi đơnốpẽ được hoàn trả lại khoản phí/lệ phí theo quy định. 
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Phần viIi 
 

 
chuyển giao đơn 

 
a- Ghi nhận chuyển giao đơn sáng chế 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1611/ TB-SHTT, ngày 20/03/2012 
(210)  Số đơn: 1-2007-01296  (220) Ngày nộp đơn: 28/06/2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Kobenhavns Universitet (DK) 
NØrregade 10, DK-1017, KØbenhavn K, Denmark (trước đây là: Bulowsvej 17, DK-1870 
Frederiksberg C, Denmark) 
Bên  được chuyển giao :  
Elsam A/S (DK) 
Overgade 45, Skaerbaek, DK-7000, Fredericia, Denmark 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1612/ TB-SHTT, ngày 20/03/2012 
(210)  Số đơn: 1-2007-01296  (220) Ngày nộp đơn: 28/06/2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
1. Elsam Engineering A/S (DK) 
Địa chỉ :Kraftvaerksvej 53, DK-7000, Fredericia, Denmark 
2. Elsam A/S (DK) 
Địa chỉ :Overgade 45, Skaerbaek, DK-7000, Fredericia, Denmark 
Bên  được chuyển giao :  
Inbicon A/S (DK) 
Kraftvaerksvej 53, Skaerbaek, DK-7000, Fredericia, Denmark 
Inbicon A/S (DK) trở thành chủ đơn duy nhất 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1613/ TB-SHTT, ngày 20/03/2012 
(210)  Số đơn: 2-2007-00054  (220) Ngày nộp đơn: 23/03/2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Bai, Baokun (CN) 
Aluminous Material Factory of Xinxiang County, Xinxiang County, Henan 453000, The 
People’s Republic of China 
Bên  được chuyển giao :  
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GUANGDONG KIN LONG HARDWARE PRODUCTS CO., LTD (CN) 
No. 1, Xizibian Road, Daping Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City, 
Guangdong Province, China 523722 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1614/ TB-SHTT, ngày 20/03/2012 
(210)  Số đơn: 1-2011-02327  (220) Ngày nộp đơn: 01/09/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
HARTMAN, Thomas, B. (US) 
755 Country Road 247, Georgetown, Texas 78628, USA 
Bên  được chuyển giao :  
Optimum Energy LLC (US) 
411 First Avenue South, Suite 620, Seattle, WA 98104, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1615/ TB-SHTT, ngày 20/03/2012 
(210)  Số đơn: 1-2010-03218  (220) Ngày nộp đơn: 30/11/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
PARAS PARESH MEHTA (IN) 
Flt. No. 114, 11th Floor, Tahnee Heights, Neapean Sea Road, Petit Hall Complex, Malabar 
Hill, Mumbai 400006, India 
Bên  được chuyển giao :  
Dimexon Diamonds Ltd. (IN) 
716, Raheja Chambers, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1617/ TB-SHTT, ngày 20/03/2012 
(210)  Số đơn: 1-2008-00565  (220) Ngày nộp đơn: 06/03/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Advanced Powder Technologies, Limited Liability Company (RU) 
8/2 pr. Academichesky, Tomsk, 634021, Russian 
Bên  được chuyển giao :  
Organization of the Russian Academy of Sciences, Institute of Strength Physics and 
Materials Science, Siberian Branch of the RAS (ISPMS SB RAS) 
2/4, prospekt Academichesky, Tomsk, 634021, Russian 
Organization of the Russian Academy of Sciences, Institute of Strength Physics and 
Materials Science, Siberian Branch of the RAS (ISPMS SB RAS) (RU) trở thành chủ đơn 
duy nhất. 
 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1618/ TB-SHTT, ngày 20/03/2012 
(210)  Số đơn: 1-2008-01504  (220) Ngày nộp đơn: 18/06/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
ECKA Granulate GmbH & Co. KG (DE) 
Kaiserstr. 30, D90763 Furth, Germany 
Bên  được chuyển giao :  
ECKA Granules Germany GmbH (DE) 
Frankenstrasse 12, 90 762 Fürth, Germany 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1619/ TB-SHTT, ngày 20/03/2012 
(210)  Số đơn: 1-2011-02697  (220) Ngày nộp đơn: 10/10/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
HUANG, Chien Fong (US) 
770 S. Epperson Drive, City of Industry, California 91748, USA 
Bên  được chuyển giao :  
TEH YOR CO., LTD. (TW) 
129, 2nd Floor, Chung Shan N. Rd., Sec. 1, Taipei, Taiwan 10418, Taiwan 

 

 
a- Ghi nhận chuyển giao đơn nhãn hiệu 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1896/ TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-04366  (220) Ngày nộp đơn: 15/03/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Trần Văn Liêng 
Số 4 Trần Doãn Khanh, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần Ca cao Việt Nam 
Số 74A6 khu phố 2, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1897/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-21389  (220) Ngày nộp đơn: 12/10/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
6 Drunk Men Pte. Ltd. 
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63 Hillview Avenue, #01-10/11 Lam Soon Industrial Building, Singapore 669569, 
SINGAPORE 
Bên  được chuyển giao :  
The Red Rock Brewing Company Pte. Ltd 
63 Hillview Ave, #01-01 Lam Soon Industrial Building, Singapore 669569 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1898/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2008-21461  (220) Ngày nộp đơn: 06/10/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp Thiên Phú 
Số 22 Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần cửa cuốn úc Smart door 
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Liên Phương, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1899/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2008-21204  (220) Ngày nộp đơn: 02/10/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp Thiên Phú 
Số 22 Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần cửa cuốn úc Smart door 
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Liên Phương, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1900/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-24883  (220) Ngày nộp đơn: 22/11/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ thương mại Hà Anh 
Số 5, ngõ 167 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH thương mại sản xuất và đầu tư phát triển Trường Giang 
Số 105 ngõ 260, Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1901/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2007-20320  (220) Ngày nộp đơn: 09/10/2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Hộ kinh doanh An Triệu 
90 Đình Phong Phú, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH đông dược An Triệu 
90 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1902/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-26168  (220) Ngày nộp đơn: 02/12/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
International Pharmaceutical Distribution Co., Ltd. (DBA Ampharco USA) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 
Bên  được chuyển giao :  
MASTERICH CORPORATION LIMITED 
Room 404, TungMing Building, 40-42 Des Voeux Road Central, HongKong 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1903/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-25709  (220) Ngày nộp đơn: 06/12/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
International Pharmaceutical Distribution Co., Ltd. (DBA Ampharco USA) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 
Bên  được chuyển giao :  
MASTERICH CORPORATION LIMITED 
Room 404, TungMing Building, 40-42 Des Voeux Road Central, HongKong 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1904/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-25708  (220) Ngày nộp đơn: 06/12/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
International Pharmaceutical Distribution Co., Ltd. (DBA Ampharco USA) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 
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Bên  được chuyển giao :  
MASTERICH CORPORATION LIMITED 
Room 404, TungMing Building, 40-42 Des Voeux Road Central, HongKong 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1905/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-25786  (220) Ngày nộp đơn: 02/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Korea Yakult Co., Ltd. 
28-10, Jamwon-Dong, Seocho-Gu Seoul 137-030, Republic of Korea 
Bên  được chuyển giao :  
Paldo Co., Ltd. 
577 Gangnamdaero, (7th Floor, Jamwon-Dong), Seocho-Gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1906/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-24827  (220) Ngày nộp đơn: 22/11/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1906/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-24828  (220) Ngày nộp đơn: 22/11/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1906/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-24829  (220) Ngày nộp đơn: 22/11/2011 
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Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1906/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-27144  (220) Ngày nộp đơn: 19/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1906/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-27145  (220) Ngày nộp đơn: 19/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1906/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-27146  (220) Ngày nộp đơn: 19/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1906/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-27147  (220) Ngày nộp đơn: 19/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1906/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-27148  (220) Ngày nộp đơn: 19/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1906/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-27149  (220) Ngày nộp đơn: 19/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1907/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12640  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
ITW CCIP Holdings LLC 
1201 North Market Street, PO Box 1347, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A. 
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Bên  được chuyển giao :  
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 
3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60026, U.S.A.  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1907/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12641  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
ITW CCIP Holdings LLC 
1201 North Market Street, PO Box 1347, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A. 
Bên  được chuyển giao :  
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 
3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60026, U.S.A.  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1907/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12642  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
ITW CCIP Holdings LLC 
1201 North Market Street, PO Box 1347, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A. 
Bên  được chuyển giao :  
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 
3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60026, U.S.A.  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10101  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10102  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 
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Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10103  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10104  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10105  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10106  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10107  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10108  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10109  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
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Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10120  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10121  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10122  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10123  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 
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Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10124  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11481  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11482  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11483  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11484  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11485  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11486  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
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Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11487  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11488  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11489  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11500  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 
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Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11501  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11502  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11503  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11504  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11505  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11506  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12600  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
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Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12601  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12602  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12603  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12604  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 
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Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12605  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12606  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12607  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12608  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12609  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12620  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12621  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
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Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12622  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12623  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12624  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12625  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 
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Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-13804  (220) Ngày nộp đơn: 07/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-13805  (220) Ngày nộp đơn: 07/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14269  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 289 Tập A (04.2012) 

 

 
1279 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14280  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14281  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14282  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14283  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
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Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14284  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14285  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14286  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14287  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 
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Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14288  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1908/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14289  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2010/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12389  (220) Ngày nộp đơn: 21/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Korea Yakult Co., Ltd. 
28-10, Jamwon-Dong, Seocho-Gu Seoul 137-030, Republic of Korea 
Bên  được chuyển giao :  
Paldo Co., Ltd. 
577 Gangnamdaero, (7th Floor, Jamwon-Dong), Seocho-Gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2038/TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-15607  (220) Ngày nộp đơn: 22/07/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần phân phối Năm Châu 
474/1 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Golla Oy 
Hietalahdenranta 5 CD, 00120 Helsinki, Finland 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2053/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-26226  (220) Ngày nộp đơn: 08/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
TrÞnh§×nh Anh 
Kim Văn, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế ABIPHA 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị mới Văn Phú, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2056/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-27426  (220) Ngày nộp đơn: 17/12/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu Khang Huy 
Số 14, ngách 85, ngõ 211, Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm Bách Tín 
38H1 khu đô thị mới Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2056/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-27621  (220) Ngày nộp đơn: 18/12/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu Khang Huy 
Số 14, ngách 85, ngõ 211, Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
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Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm Bách Tín 
38H1 khu đô thị mới Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2056/ SHTT-NH2, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-28065  (220) Ngày nộp đơn: 24/12/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu Khang Huy 
Số 14, ngách 85, ngõ 211, Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm Bách Tín 
38H1 khu đô thị mới Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1811/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-03050  (220) Ngày nộp đơn: 25/02/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần dược phẩm An Đông (VN) 
72  Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH United Spot Medical 
72  Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1812/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-02394  (220) Ngày nộp đơn: 15/02/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần dược phẩm An Đông (VN) 
72  Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH United Spot Medical 
72  Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1813/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-16110  (220) Ngày nộp đơn: 29/07/2010 
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Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
TOYOTA TSUSHO CORPORATION (JP) 
Toyota Tsusho Marunouchi Bldg.,3-8-1, Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8320 
Japan 
Bên  được chuyển giao :  
Shinshu Ham Co. Ltd 
950 Shimoshiojiri, Ueda, Nagano 386-8686 Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1814/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-16112  (220) Ngày nộp đơn: 29/07/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
TOYOTA TSUSHO CORPORATION (JP) 
Toyota Tsusho Marunouchi Bldg.,3-8-1, Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8320 
Japan 
Bên  được chuyển giao :  
Shinshu Ham Co. Ltd 
950 Shimoshiojiri, Ueda, Nagano 386-8686 Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1815/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-16111  (220) Ngày nộp đơn: 29/07/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
TOYOTA TSUSHO CORPORATION (JP) 
Toyota Tsusho Marunouchi Bldg.,3-8-1, Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8320 
Japan 
Bên  được chuyển giao :  
Shinshu Ham Co. Ltd 
950 Shimoshiojiri, Ueda, Nagano 386-8686 Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1816/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-25637  (220) Ngày nộp đơn: 01/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Korea Yakult Co., Ltd. 
28-10, Jamwon-Dong, Seocho-Gu Seoul 137-030, Republic of Korea 
Bên  được chuyển giao :  
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Paldo Co., Ltd. 
577 Gangnamdaero, (7th Floor, Jamwon-Dong), Seocho-Gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1817/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-08097  (220) Ngày nộp đơn: 19/04/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Thái Phương Dũng 
33B Phan Văn Khoẻ, phường 12, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH thương mại sản xuất thực phẩm Kim Thành 
268/56 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1818/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-15992  (220) Ngày nộp đơn: 04/08/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Phạm Văn Hiệp 
A1/59A ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Đinh Công Nghiệp Kim Hoàng 
168H Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1820/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-27152  (220) Ngày nộp đơn: 19/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1821/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-27151  (220) Ngày nộp đơn: 19/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
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Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1822/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-24836  (220) Ngày nộp đơn: 22/11/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1823/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-24835  (220) Ngày nộp đơn: 22/11/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1824/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-24834  (220) Ngày nộp đơn: 22/11/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1825/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-24833  (220) Ngày nộp đơn: 22/11/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1826/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-24832  (220) Ngày nộp đơn: 22/11/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1827/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-24831  (220) Ngày nộp đơn: 22/11/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1828/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-24830  (220) Ngày nộp đơn: 22/11/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1832/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-27153  (220) Ngày nộp đơn: 19/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1833/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-23238  (220) Ngày nộp đơn: 28/10/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH dược phẩm Phương Nghi 
Số 31 đường 8, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH Dược phẩm Bảo Lâm 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1835/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2007-17873  (220) Ngày nộp đơn: 10/09/2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
VG Health Inc. (VG) 
2 nd Floor, Abbott Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
Bên  được chuyển giao :  
RV Lifescience Ltd 
Suite 3305, 33/F, Office Tower, Convention Plaza-No.1 Harbour Road, Wanchai, 
Hongkong 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1836/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-23237  (220) Ngày nộp đơn: 28/10/2009 
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Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH dược phẩm Phương Nghi 
Số 31 đường 8, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH Dược phẩm Bảo Lâm 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1837/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-22619  (220) Ngày nộp đơn: 21/10/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH dược phẩm Phương Nghi 
Số 31 đường 8, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH Dược phẩm Bảo Lâm 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1839/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-10313  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thương mại-xuất nhập khẩu Gia Hưng (VN) 
Số 605, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Hộ kinh doanh Minh Khuê Digi4u 
Số 91 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1840/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2007-08511  (220) Ngày nộp đơn: 15/05/2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH tư vấn sở hữu trí tuệ và thời trang ngày nay Lê Gia 
328 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
IVY BEAUTY CORPORATION SDN BHD 
No.1, 1st &2nd Floor, Jalan 3/108C, Taman Sg. Besi, 57100 Kuala Lumpur, Malaysia 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1841/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2007-08510  (220) Ngày nộp đơn: 15/05/2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH tư vấn sở hữu trí tuệ và thời trang ngày nay Lê Gia 
328 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
IVY BEAUTY CORPORATION SDN BHD 
No.1, 1st &2nd Floor, Jalan 3/108C, Taman Sg. Besi, 57100 Kuala Lumpur, Malaysia 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1843/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-06057  (220) Ngày nộp đơn: 25/03/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Rumi Education Holdings Pte Limited (formely called Prosperity Bridge Pte Limited) 
80 Raffles Place, Level 46, UOB Plaza 1, Singapore 048624 
Bên  được chuyển giao :  
Careggi Publishing Limited 
Palm Grove House, P.O BOX 438, Road Town, Tortola, Bristish Virgin Islands 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1850/TB-SHTT, ngày 29/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2007-15439  (220) Ngày nộp đơn: 08/08/2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Thương Tín 
201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 
266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1916/TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-03298  (220) Ngày nộp đơn: 02/03/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH trang thiết bị và Y tế QT (VN) 
CT3-2106, khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH đầu tư và phát triển y tế HINEW 
Khối Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1920/TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-03299  (220) Ngày nộp đơn: 02/03/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH trang thiết bị và Y tế QT (VN) 
CT3-2106, khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH đầu tư và phát triển y tế HINEW 
Khối Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1922/TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-21591  (220) Ngày nộp đơn: 14/10/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH Bách Mộc Thiên (VN) 
125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH điện tử Bảo Ngọc 
125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1924/TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-01973  (220) Ngày nộp đơn: 28/01/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu Khang Huy 
Số 14, ngách 85, ngõ 211, Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm Bách Tín 
38H1 khu đô thị mới Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1926/TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-08954  (220) Ngày nộp đơn: 12/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
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Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần phân phối Năm Châu 
474/1 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Krusell International AB 
Kryptongatan 5B, 431 53 Molndal, Sweden 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1928/TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-11735  (220) Ngày nộp đơn: 01/06/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Nguyễn Văn Hậu (VN) 
Số 3, ngõ 126, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà 
Nội 
Bên  được chuyển giao :  
AGRIA S.A 
Asenovgradsko Shose, 4009 Plovdiv, Bulgaria 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1930/TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-11737  (220) Ngày nộp đơn: 01/06/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Nguyễn Văn Hậu (VN) 
Số 3, ngõ 126, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà 
Nội 
Bên  được chuyển giao :  
AGRIA S.A 
Asenovgradsko Shose, 4009 Plovdiv, Bulgaria 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1932/TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-13757  (220) Ngày nộp đơn: 28/06/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần Thực phẩm ALPHA (VN) 
Số 4, hẻm 97/17/35 phố Đức Giang, Long Biên, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế ALPHA 
Lô E13, 14 cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, thành 
phố Bắc Ninh 
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c- Thông báo kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 1810/ TB-SHTT, ngày 29.03.2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-07051  (220) Ngày nộp đơn: 19/04/2011 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Đề nghị bổ sung tài liệu chứng minh ông Nguyễn Vỹ Hoàng là người đủ thẩm quyền đại 
diện cho bên chuyển giao ký kết Hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-
2011-07051 
- Thiếu giấy uỷ quyền của Bên nhận chuyển giao (là pháp nhân nước ngoài) cho tổ chức 
đại diện SHCN tại Việt Nam 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 1819/ TB-SHTT, ngày 29.03.2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-12330  (220) Ngày nộp đơn: 07.06.2010 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Đề nghị Chủ đơn tiến hành thủ tục sửa đổi Tổ chức đại diện SHCN cho phù hợp với Quy 
chế thẩm định  
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 1829/ TB-SHTT, ngày 29.03.2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-07851  (220) Ngày nộp đơn: 15.04.2010 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Đề nghị Chủ đơn tiến hành thủ tục sửa đổi Tổ chức đại diện SHCN cho phù hợp với Quy 
chế thẩm định  
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 
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Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 1830/ TB-SHTT, ngày 29.03.2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-07253  (220) Ngày nộp đơn: 09.04.2010 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Đề nghị Chủ đơn tiến hành thủ tục sửa đổi Tổ chức đại diện SHCN cho phù hợp với Quy 
chế thẩm định  
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 1831/ TB-SHTT, ngày 29.03.2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-12213  (220) Ngày nộp đơn: 07.06.2010 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Bên chuyển giao (bà Trần Thị Ngọc Hà) trong Hợp đồng chuyển nhượng không thống 
nhất với Chủ đơn (bà Trịnh Thu Trang) trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-2010-
12213. 
- Đề nghị Chủ đơn tiến hành thủ tục sửa đổi Tổ chức đại diện SHCN cho phù hợp với Quy 
chế thẩm định  
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 1838/ TB-SHTT, ngày 29.03.2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-05757  (220) Ngày nộp đơn: 30.03.2009 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Đề nghị Chủ đơn tiến hành thủ tục sửa đổi Tổ chức đại diện SHCN cho phù hợp với Quy 
chế thẩm định đơn nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày 01/07/2010. 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 
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Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 1842/ TB-SHTT, ngày 29.03.2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-24932  (220) Ngày nộp đơn: 17.11.2009 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Đề nghị Chủ đơn tiến hành thủ tục sửa đổi Tổ chức đại diện SHCN cho phù hợp với Quy 
chế thẩm định đơn nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày 01/07/2010. 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 
 

Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 1844/ TB-SHTT, ngày 29.03.2012 
(210)  Số đơn: 4-2008-16378  (220) Ngày nộp đơn: 31.07.2008 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Bên chuyển giao trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-2008-16378 không thống nhất 
với Bên chuyển giao trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng SHCN. 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 
 

Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 1845/ TB-SHTT, ngày 29.03.2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-08153  (220) Ngày nộp đơn: 28.04.2009 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Hợp đồng chuyển giao kèm theo Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn không hợp 
lệ. 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 
 

Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 1846/ TB-SHTT, ngày 29.03.2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-08152  (220) Ngày nộp đơn: 28.04.2009 

Nội dung:  
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1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Hợp đồng chuyển giao kèm theo Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn không hợp 
lệ. 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 
 

Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 1847/ TB-SHTT, ngày 29.03.2012 
(210)  Số đơn: 4-2005-00147  (220) Ngày nộp đơn: 06.01.2005 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Đề nghị Chủ đơn tiến hành thủ tục sửa đổi Tổ chức đại diện SHCN cho phù hợp với Quy 
chế thẩm định đơn nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày 01/07/2010. 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 
 

Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 1848/ TB-SHTT, ngày 29.03.2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-19513  (220) Ngày nộp đơn: 27.10.2009 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Bên chuyển giao trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-2009-19513 không thống nhất 
với Bên chuyển giao trong Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn số CĐ4-2010-
00200. 
- Địa chỉ của Bên chuyển giao (Công ty cổ phần dược Nhân Hoà) trong Thoả thuận 
chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng SHCN và trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-
2009-19513 không thống nhất  
- Đề nghị bổ sung tài liệu chứng minh ông/bà Phạm Anh Quý (Phó Giám đốc) là người 
đủ thẩm quyền đại diện cho Bên chuyển giao ký Thoả thuận chuyển nhượng 
- Đề nghị Chủ đơn tiến hành thủ tục sửa đổi Tổ chức đại diện SHCN cho phù hợp với Quy 
chế thẩm định đơn nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày 01/07/2010. 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 
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Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 1849/ TB-SHTT, ngày 29.03.2012 
(210)  Số đơn: 4-2008-09895  (220) Ngày nộp đơn: 12.05.2008 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Tên và địa chỉ của Bên chuyển giao trong Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển giao và 
trong Văn bản chuyển giao không thống nhất với tên và địa chỉ của Bên chuyển giao 
trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-2008-09895. 
- Đề nghị Chủ đơn tiến hành thủ tục sửa đổi Tổ chức đại diện SHCN cho phù hợp với Quy 
chế thẩm định đơn nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày 01/07/2010. 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 
 

Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 1918/ TB-SHTT, ngày 30.03.2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-07950  (220) Ngày nộp đơn: 16.04.2010 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Đề nghị bổ sung tài liệu chứng minh ông Nguyễn Chí Dũng là người đủ thẩm quyền đại 
diện cho Bên chuyển giao tiến hành Thoả thuận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-
2010-07950. 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 
 

Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 1941/ TB-SHTT, ngày 30.03.2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-24897  (220) Ngày nộp đơn: 26.11.2010 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Bà Phạm Việt Hạnh (chức vụ Phó Giám đốc) không đủ thẩm quyền pháp lý để đại diện 
cho Bên chuyển giao ký kết Hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2010-
24897. 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 
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d- Thông báo từ chối ghi nhận yêu cầu chuyển giao đơn 
 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 1834/ TB-SHTT, ngày 29.03.2012 
(210)  Số đơn: 4-2005-10395  (220) Ngày nộp đơn: 17.08.2005 

Nội dung: 
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên còn có những thiếu sót sau: 
- Người nộp đơn không sửa đổi, bổ sung những thiếu sót đã được thông báo trong thời 
gian quy định  
2. Vì vậy, Yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi 
nhận. 
3. Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Người nộp đơn có quyền khiếu 
nại việc từ chối yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định. 
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đính chính 
  
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2010-02713, số công bố 28733 trong Công báo 
sở hữu công nghiệp số 287 tập A ngày 27 tháng 02 năm 2012. 
Nội dung đính chính: Địa chỉ của người nộp đơn  
Sai là: c/o Mathias Karlsson, Ekasvagen 2, SE-663 91, HAMMARO, Sweden 
Đúng là: c/o Mathias Karlsson, Ekasvagen 2, SE-653 42, KARLSTAD, Sweden 
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